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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2014-17860 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
T04 - 26 - 17 - Time City - 458 Minh 
Khai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2018-25563 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH   (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2019-45550 (220) 12.11.2019 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION   (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, dụng cụ dẫn động bằng động cơ; động cơ và đầu máy, trừ loại 

dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động cho 

máy, trừ loại dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm 

tay thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng tự động; máy hút bụi chạy điện cho mục 

đích gia dụng; máy hút bụi tự động (tự hành) cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân 

không chạy điện làm sạch đệm futon (đệm Nhật Bản) cho mục đích gia dụng; máy giặt 

chạy điện cho mục đích gia dụng; máy giặt chạy điện có chức năng sấy khô cho mục đích 

gia dụng; máy giặt xách tay sử dụng năng lượng siêu âm; máy rửa bát đĩa cho mục đích gia 
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dụng; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn chạy điện; máy trộn chạy điện dùng cho mục 

đích gia dụng; máy ép trái cây chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép thực phẩm chạy 

điện cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy điện cho mục đích công nghiệp; máy hút bụi 

tự động (tự hành) cho mục đích công nghiệp; máy móc và thiết bị để làm sạch chạy điện; 

máy giặt chạy điện cho mục đích công nghiệp; máy rửa bát đĩa cho mục đích công nghiệp; 

máy trộn chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp; máy chiết xuất nước ép từ rau quả 

chạy điện; máy chiết xuất nước ép chạy điện cho mục đích công nghiệp; máy cắt nghiền rau 

củ; máy chế biến thức ăn chạy điện cho mục đích gia dụng; máy trộn thực phẩm cho mục 

đích công nghiệp; máy tách/gọt vỏ, lột da thực phẩm cho mục đích công nghiệp; máy cắt, 

chặt và thái vụn thực phẩm; thiết bị xử lý và chế biến thực phẩm; máy và thiết bị đánh bóng 

xi ván sàn, chạy điện, cho mục đích công nghiệp; máy thổi; thang máy; thiết bị khử tĩnh 

điện; người máy để mang chuyển hành lý; robot công nghiệp.  

 

Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống được lắp đặt để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 

nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy tạo ion cho mục 

đích gia dụng; thiết bị tạo ion tự động (tự hành) chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị 

ion hóa để xử lý không khí hoặc nước; điều hòa không khí cho mục đích gia dụng; máy lọc 

không khí cho mục đích gia dụng; thiết bị hút ẩm cho mục đích gia dụng; thiết bị tạo độ ẩm 

cho mục đích gia dụng; quạt điện; máy thổi khí có bộ phận tạo ion để dùng với điều hòa 

không khí; máy thổi khí chạy điện để dùng với điều hòa không khí; thiết bị sấy khô đệm 

futon (đệm Nhật Bản) cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy điện cho mục đích gia 

dụng; máy sấy đồ giặt là chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị khử mùi không khí; quạt 

gió [điều hoà không khí]; chụp thông gió; thiết bị làm nóng không khí; hệ thống được lắp 

đặt để lọc không khí; bộ lọc cho điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; máy sấy 

không khí; hệ thống được lắp đặt để điều hoà không khí; thiết bị điều hòa không khí; tủ 

lạnh chạy điện cho mục đích gia dụng; lò hơi siêu nhiệt cho mục đích gia dụng; lò hơi siêu 

nhiệt có chức năng của lò vi sóng cho mục đích gia dụng; lò nướng bánh bằng hơi siêu 

nhiệt cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; bếp nấu cảm ứng điện cho cả mục đích gia dụng và 

công nghiệp; nồi cơm điện cho mục đích gia dụng; chảo dạng nồi chạy điện; chảo nấu chạy 

điện; máy pha trà chạy điện cho mục đích gia dụng; máy sấy tóc cho mục đích gia dụng; hệ 

thống được lắp đặt để chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; đèn điện và các thiết bị 

chiếu sáng khác; tủ cấp lạnh có ngăn hình để trưng bày; máy và thiết bị cấp đông, cho mục 

đích công nghiệp; đầu đốt điện cho mục đích công nghiệp; đầu đốt gas cho mục đích công 

nghiệp; bếp nhiệt chạy điện cho mục đích công nghiệp; máy sấy khô bát đĩa dùng cho mục 

đích công nghiệp; thiết bị khử trùng bát đĩa cho mục đích công nghiệp; thiết bị sấy khô; 

thiết bị sưởi ấm sàn; thiết bị điều hòa không khí và sưởi ấm; thiết bị sưởi chạy điện; thiết bị 

khử trùng không khí; thiết bị khử trùng; thiết bị tẩy uế; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị ion 

hoá nước cho mục đích gia dụng; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy tạo ion cho mục đích công 

nghiệp; thiết bị điều hòa không khí cho mục đích công nghiệp; thiết bị lọc không khí cho 

mục đích công nghiệp; bình cấp phối nước nóng chạy điện; thiết bị làm nóng nước bồn tắm; 

thiết bị cấp phối đồ uống chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị cấp phối đồ uống có gaz 

chạy điện cho mục đích công nghiệp; thiêt bị cấp phối đồ uống chạy điện cho mục đích 

công nghiệp; nhà vệ sinh dạng ghế có gắn vòi xịt; chậu vệ sinh; bệ ngồi để sử dụng cho 

chậu vệ sinh kiểu Nhật Bản; máy sấy tóc cho mục đích công nghiệp. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
9 

(210) 4-2019-48282 (220) 28.11.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A12.3.7 
(591) Xanh tím than, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Tâm Minh  (VN) 
19/37 KP8, Hố Nai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh; đồ vệ sinh bằng sứ 

thủy tinh có hoặc không có van dội nước tự động như là bồn vệ sinh, bể treo, chậu rửa dùng 
khi đi vệ sinh, bình đi tiểu, la-va-bô và bồn rửa. 

 

 
(210) 4-2019-48794 (220) 02.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sáng tạo và 
phát triển nông nghiệp ¸ 
Châu   (VN) 
Lô đất số B1, thửa số 2, dự án công trình 
hỗn hợp có chức năng DV, VP và nhà ở 
để bán ngõ 33 Đốc Ngữ, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lụa; khăn rửa mặt bằng lụa 
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ bằng tơ lụa; ca vát; khăn gập cài túi áo ngực; quần áo làm từ tơ 
lụa. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): khăn quàng cổ bằng tơ lụa, khăn rửa mặt làm bằng tơ 
lụa, ca vát, khăn gập cài túi áo ngực, khăn lụa, quần áo làm tư tơ lụa. 

 

 
(210) 4-2019-53659 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa. 
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(210) 4-2019-53660 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-53662 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; A11.3.3; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-53672 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.14; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa. 
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(210) 4-2019-53675 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Hồng đậm, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

    

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-53680 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

    

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa 
 

 
(210) 4-2019-53681 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa 
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(210) 4-2019-53682 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước; hộp xốp dùng cho 

mục đích gia dụng; chai lọ bằng nhựa 
 

 
(210) 4-2019-53693 (220) 31.12.2019 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 3.11.10; 26.13.25; 

1.15.23; A3.11.24 
(731) SHENZHEN TINGYINZHE 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
3F, 3-2, Fuguang Egongling Industrial 
Park, Yanlong Avenue, Pingdi Street, 
Longgang District, Shenzhen, China    

(540) 

   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; hệ thống âm thanh bao gồm điều khiển từ xa, bộ khuếch đại âm thanh, 

loa, và các phụ kiện; máy vi tính; đồng hồ thông minh (xử lý dữ liệu); kính thực tế ảo; điện 
thoại di động.  

 

 
(210) 4-2020-00229 (220) 03.01.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 55651 29.07.2019 TT 

  
(731) GLOBAL LIFE SCIENCES IP 

HOLDCO LLC  (US) 
1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)  Nhóm 01: Các sản phẩm, chế phẩm và chất hóa học sử dụng trong khoa học và công  

nghiệp; giấy (được xử lý hóa học hoặc chứa hóa chất); giấy thử; giấy nhạy  sáng; giấy chỉ 
thị; thủy tinh dạng sợi được điều chỉnh và được xử lý hóa học; silic (được xử lý hóa học); 
bột xenluloza; xenluloza được xử lý hóa học; vật  liệu trao đổi ion; dung dịch đệm; tất cả 
dùng để lọc, tách, phân tích và thử nghiệm trong các thí nghiệm và nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm, công nghiệp, môi trường và y tế; chất hóa sinh, hóa chất và các sản phẩm hóa 
học dùng trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, khoa học và y tế, quá trình  xử lý 
sinh học và sản xuất dược phẩm, cụ thể là, chất đệm dùng để nuôi cấy tế  bào và sắc ký, 
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môi trường và huyết thanh để nuôi tế bào, protein và axit amin, các thành phần của môi 
trường, cụ thể là axit amin, huyết thanh, phụ gia hóa học và hóa sinh, môi trường dinh 
dưỡng để duy trì và nuôi tế bào trong nuôi cấy, cụ thể là môi trường cổ điển, không huyết 
thanh, môi trường xác định về thành phần hóa học và môi trường tế bào gốc, môi trường 
nuôi, thuốc thử, chất  đệm dùng để nuôi cấy tế bào và sắc ký, và nước cất; nước khử ion 
dùng cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và y học; thuốc thử sinh 
học để duy trì các tế bào gốc dạng phôi và/hoặc các phôi trong quá trình nuôi cấy trong ống 
nghiệm để sử dụng trong các nghiên cứu trong ống nghiệm trong lĩnh vực khoa học và y 
học; thuốc thử nuôi cấy tế bào dùng trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, và sản 
xuất dược phẩm; nước tinh khiết dùng cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, và sản 
xuất dược phẩm, cụ thể là, nước để tiêm, truyền; môi trường dinh dưỡng và huyết thanh cho 
các tế bào  nhân thực; môi trường nuôi cấy tế bào để sử dụng trong nghiên cứu, khoa học và 
phòng thí nghiệm; các chế phẩm có cấu tạo hạt nhân hóa học để sử dụng trong khoa học; 
các chế phẩm hóa học sử dụng cho các mục đích công nghiệp và khoa học; các chế phẩm 
hóa học để sử dụng trong sắc ký; các sản phẩm và chế phẩm hóa học để sử dụng trong khoa 
học đời sống; các sản phẩm hóa học được sử dụng trong ống nghiệm trong các thí nghiệm 
phân tích và các quá trình phân tích; các sản phẩm hóa học được sử dụng trong ống nghiệm 
trong quá  trình phân tách hóa sinh; các sản phẩm hóa học để tách các phân tử để sử dụng 
trong công nghiệp và khoa học; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong các quá  trình ly 
tâm trong nghiên cứu hóa học và hóa sinh và các nghiên cứu lâm sàng đối với các tế bào, 
virus và các hạt dưới mức tế bào; keo silic phủ silicon; các sản phẩm hóa học để sử dụng 
trong nghiên cứu sinh học và hóa sinh; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong ống nghiệm 
trong nghiên cứu và ngành hóa sinh; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong phương pháp 
lọc gel và trong phương pháp tách các phân tử sinh học; các chất hóa học để sử dụng trong 
ống nghiệm trong phòng thí nghiệm; các sản phẩm và chất hóa học, tất cả được sử dụng cho 
các nghiên cứu trong ống nghiệm và các mục đích công nghệ sinh học; không có sản phẩm 
nào nêu trên được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; các sản phẩm hóa 
học được sử dụng trong khoa học y tế; các  sản phẩm hóa học được sử dụng trong phòng thí 
nghiệm cho các phân tích  và/hoặc thí nghiệm trong ống nghiệm; các sản phẩm hóa học, cụ 
thể là, thuốc thử, môi trường gradien mật độ, môi trường nuôi tế bào, chất hóa sinh, các 
enzim và protein dùng cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phân tích và/hoặc  thử nghiệm 
trong ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, sử dụng trong nghiên cứu hóa sinh; các sản 
phẩm hóa học, cụ thể là, môi trường ly tâm mật độ gốc  silic, được sử dụng trong nghiên 
cứu hóa sinh và nghiên cứu lâm sàng; thuốc  thử hóa học và hóa chất dùng để phân tích 
(ngoại trừ cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y); thuốc thử hóa học, hóa chất, chất sinh 
hóa, protein và tế bào để sử dụng trong phân tích và/hoặc thử nghiệm trong ống nghiệm 
trong phòng thí nghiệm, khoa học, và nghiên cứu y học; các sản phẩm hóa học, cụ thể là, 
môi trường ly tâm theo tỷ trọng, được sử dụng trong nghiên cứu hóa sinh và  lâm sàng; 
dung dịch và chế phẩm hóa học bao gồm chất phản ứng và thuốc thử được pha trộn sẵn để 
sử dụng trong khoa học và nghiên cứu liên quan đến sự  khuếch đại, phân tích hoặc dán 
nhãn axit nucleic; hóa chất và các sản phẩm hóa học cho mục đích làm sạch; chất đệm cô 
đặc được xử lý sẵn để tinh lọc protein; hóa chất và thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học 
cho các mục đích khoa học, cụ thể là để sử dụng trong việc khuếch đại, phân tích hoặc dán 
nhãn axit  nucleic; enzim không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzim dùng trong lĩnh 
vực khoa học đời sống, không học, nghiên cứu, công nghiệp, sản xuất, nông nghiệp, lâm 
nghiệp, môi trường, thực phẩm và đồ uống, liệu pháp tế bào và gen, dược sinh và sản phẩm 
dược sinh; hóa chất và thuốc thử hóa học để phân tích protein và hệ protein; chế phẩm hóa 
sinh và chế phẩm sinh học để sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nghiên cứu; nguyên 
tố phóng xạ, chất đồng vị phóng xạ, chế phẩm và thuốc thử phóng xạ cho mục đích công 
nghiệp, nghiên cứu và  khoa học; khí và hỗn hợp khí dùng cho mục đích công nghiệp, 
nghiên cứu và khoa học; bộ hóa chất bao gồm một chất đệm phân giải và một enzim để sử 
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dụng trong quá trình tạo ra dna cho quá trình sắp xếp hoặc nhân bản, và phân tích sự hạn 
chế từ các vòng vô khuẩn, nhóm vi khuẩn hoặc nuôi cấy vi khuẩn; thuốc thử hóa học và chế 
phẩm hóa học, tất cả được sử dụng trong các phân  tích và được sử dụng để phát hiện, xác 
định hoặc cho các phân tích định lượng  hoặc định tính của các chất hoặc lưu chất; chất hóa 
học sử dụng trong việc thực hiện các phân tích; chế phẩm dùng để chẩn đoán cho các mục 
đích khoa học hoặc nghiên cứu; chất nhuộm cho các mục đích khoa học và nghiên cứu; chất  
nhuộm huỳnh quang để dán nhãn nucleotit và protein; nhãn huỳnh quang cho nucleotit và 
protein; hóa chất, thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học để sử  dụng trong việc tinh lọc 
hoặc thu hồi có chọn lọc một số thành phần cụ thể từ một hỗn hợp; hóa chất, thuốc thử hóa 
học và chế phẩm hóa học để sử dụng trong việc tinh lọc hoặc thu hồi có chọn lọc 
oligonucleotit, protein, các sản phẩm pcr hoặc dna từ một hỗn hợp sử dụng phương pháp sắc 
ký cột quay; chất hấp thụ, dung môi tách rửa và dung dịch đệm; hóa chất, thuốc thử hóa 
học, nguyên tố phóng xạ và chế phẩm phóng xạ sử dụng trong phân tích xác định hàm 
lượng flo và phân tích phóng xạ; thuốc thử huỳnh quang; chất tạo tia sáng  nhấp nháy; phim 
và vật liệu, giấy và tấm nhạy sáng; phim sử dụng trong kỹ  thuật phóng xạ tự ghi, chụp 
huỳnh quang hoặc dò ánh sáng; phim nhạy sáng và chế phẩm hóa học và thuốc thử hóa học 
để sử dụng cùng phim nhạy sáng; nhũ tương cho phim, chất tráng phim, chất định hình 
phim và chất nhạy sáng; dung dịch định ảnh; chế phẩm phóng xạ và phi phóng xạ dùng cho 
các mục đích khoa học hoặc nghiên cứu; chất thử hóa học, chế phẩm hóa học và gel hóa 
học để sử dụng trong điện di; chế phẩm protein dùng trong linhc vực khoa học đời sống, 
khoa học, nghiên cứu, công nghiệp, sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, thực 
phẩm và đồ uống, liệu pháp tế bàp và gen, dược sinh và sản xuất sản phẩm dược sinh; 
protein không dùng cho y tế; chất đánh dấu khối lượng phân tử protein để sử dụng cho mục 
đích khoa học và nghiên cứu trong ống nghiệm; chất thử hóa học và chế phẩm hóa học phi 
phóng xạ sử dụng trong việc ghi nhãn và phát hiện axit nucleic và protein cố định; hóa chất 
cho môi trường sắc  ký; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong việc phân tách và tinh chế; 
các hóa  chất giúp tạo điều kiện cho quá trình tách các hỗn hợp vật liệu hữu cơ hoặc sinh  
học; hóa chất sắc ký; hóa chất sử dụng trong khoa học, cụ thể là các hạt như hạt  vi thể bám 
dính tế bào; hóa chất để sử dụng trong công nghiệp và khoa học, cụ thể là các chất cao phân 
tử để sử dụng như hạt sàng phân tử và chất trao đổi ion; hóa chất sử dụng trong công 
nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ 
thể là hóa chất dùng trong khoa học, y học, sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, dưới 
dạng các chất, lưu chất, dung dịch, được áp dụng hoặc không được áp dụng cho các môi 
trường, và các môi trường và chất nền, để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã thu thập được; hóa chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học và  nhiếp 
ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân  tạo chưa xử lý, nhựa 
chưa qua xử lý dưới dạng bột, dạng lỏng hoặc bột nhão; phân bón; hợp chất dập lửa; chế 
phẩm để tôi và hàn; chất hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính sử 
dụng trong công nghiệp; bộ kit và  thuốc thử để phân tích và chẩn đoán được sử dụng cho 
các mục đích khoa học, cụ thể là bộ kit bao gồm một cột nhồi các dung dịch hóa học có 
chức năng tạo điều kiện cho quá trình phân tách hỗn hợp các vật liệu hữu cơ hoặc sinh học 
dựa trên khối lượng hoặc cấu trúc phân tử khác nhau của các vật liệu đó để sử dụng trong 
việc tinh lọc protein tái tổ hợp được gắn thẻ Glutathion S- transferaza; tấm vi phiếm chứa 
các chất sắc ký; hóa chất, cụ thể là agaroza được sử dụng để tinh lọc protein để sử dụng 
trong ống nghiệm; hóa chất, cụ thể là các polyme được sử dụng để tinh lọc dna khỏi các 
phân tử nhỏ bằng phương pháp lọc gel và để cất phân đoạn lipid, hoóc môn, vitamin và các 
phân tử sinh  học nhỏ khác; hóa chất và môi trường sắc ký; môi trường sắc ký để tinh lọc 
các  kháng thể đơn dòng; các hóa chất cao phân tử cho mục đích nghiên cứu và  công 
nghiệp, cụ thể là hạt vi thể bám dính tế bào để nuôi các tế bào sơ cấp của  động vật có vú, 
chủng tế bào chứa hai nhiễm sắc thể từ động vật hoặc con người và các dòng tế bào liên tục; 
thuốc thử dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là protein để liên kết và phát hiện các kháng 
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thể và các gói sắc ký và cột sắc ký để tinh lọc các phân tử sinh học; thuốc thử dùng trong 
phòng thí nghiệm, cụ thể là hạt silica dùng trong nghiên cứu và khoa học; chất dinh dưỡng 
cho các tế bào động vật được nuôi cấy và môi trường để nuôi tế bào động vật trong việc 
nuôi  cấy tế bào để sử dụng trong khoa học và trong phòng thí nghiệm; polyme là các hợp 
chất hóa học để sử dụng cho mục đích công nghiệp trong việc tinh lọc các chất hóa học; 
môi trường sắc ký xử lý để tinh lọc quy mô lớn các kháng thể  đơn dòng; bộ thuốc thử để 
sắp xếp dna và rna để sử dụng trong nghiên cứu về gen; thuốc thử để sử dụng cùng với hệ 
thống dụng cụ thiết lập dược lý học tế bào định lượng để sử dụng trong khoa học và nghiên 
cứu; các chế phẩm mẫu  axit nucleic sử dụng màng silica; hóa chất sử dụng trong khoa học, 
sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, dưới dạng các chất, lưu chất và dung dịch, tất cả  
dùng để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các mẫu và mẫu vật; huyết  thanh được 
sử dụng như chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy tế bào được dùng để nuôi tế bào trong 
nghiên cứu khoa học và nghiên cứu trong phòng thí  nghiệm; nhựa được thiết kế và sử dụng 
trong sản xuất sinh dược phẩm; màng sắc ký xử lý được sử dụng trong sản xuất sinh dược 
phẩm; các sản phẩm hóa  học và sinh học về lĩnh vực gen và chẩn đoán được thiết kế và sử 
dụng để chiết, tách, nhân bản hoặc khuếch đại axit nucleic (dna, rna, mrna) trong nghiên  
cứu sinh học phân tử cho các mục đích phân tích hoặc chuẩn bị. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng; chế phẩm, vật liệu và phương tiện lọc cho các mục đích  
dược phẩm, y tế và vệ sinh; chế phẩm làm sạch không khí; viên nang lọc cho  mục đích 
dược phẩm và y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; bộ kit thử nghiệm dùng 
trong chẩn đoán cho mục đích y tế; bộ lọc để xử lý, tách, hoặc khử độc khí, không khí hoặc 
chất lỏng cho mục đích y tế; thuốc thử hóa  học cho mục đích y tế; giống nuôi cấy và chế 
phẩm sinh học và vi khuẩn sử dụng trong y tế; bộ lọc để tách huyết tương; xenluloza dùng 
cho mục đích dược  phẩm; chế phẩm hóa dược phẩm; chế phẩm cấu tạo hạt nhân hóa học để 
sử dụng trong y tế; thuốc thử hóa học và hóa chất dùng để phân tích cho các mục  đích y tế 
và thú y, không bao gồm các sản phẩm và dịch vụ chẩn đoán y học lâm sàng; chất, sản 
phẩm và chế phẩm dùng trong chẩn đoán cho các mục đích  lâm sàng hoặc y tế; chất, sản 
phẩm và chế phẩm dùng trong chẩn đoán để khuếch đại, phân tích hoặc ghi nhãn axit 
nucleic; chế phẩm, chất và thuốc dược phẩm và thú y; phương tiện cản quang dùng trong 
chẩn đoán hình ảnh; chất  quét phục vụ chẩn đoán để sử dụng cho các thí nghiệm trên cơ 
thể; sản phẩm dược chất phóng xạ; nguồn phóng xạ và mẫu chuẩn phóng xạ để sử dụng 
trong y học hạt nhân; hóa chất dưới dạng chất, lưu chất hoặc dung dịch, được áp dụng hoặc 
không áp dụng cho các môi trường và các môi trường cho mục đích y học và chẩn đoán, 
bao gồm hóa chất, môi trường và chất nền để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã thu thập được; chất dinh dưỡng cho các tế bào động vật được nuôi cấy 
và môi trường để nuôi tế bào động vật trong nuôi cấy tế bào cho việc nuôi cấy tế bào động 
vật để sản xuất các vật liệu sinh học để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y học; 
hóa chất y tế và hóa chất dược phẩm dưới dạng chất, lưu chất và dung dịch; tất cả nhằm 
mục đích thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các mẫu và mẫu vật; chế phẩm thử 
nghiệm cho mục đích tra cứu; môi trường nuôi cấy tế bào, thuốc  thử và chất đệm được sử 
dụng bên ngoài cơ thể để sản xuất thêm tế bào và cho liệu pháp gen; chất dinh dưỡng cho 
các vi sinh vật, thuốc thử cho mục đích y tế  và thú y, huyết thanh; chế phẩm cấu tạo hạt 
nhân hóa học dùng trong y tế, cụ thể là để duy trì khả năng sống của tế bào sau khi cấp 
đông và rã đông; giấy được xử lý hóa học để thu thập, tách và lưu trữ các mẫu sinh học để 
sử dụng  trong chẩn đoán, lâm sàng và y học; chế phẩm chẩn đoán, cụ thể là các lớp trung 
thể polixetyren để sử dụng trong thí nghiệm lâm sàng hoặc y học; chất  dinh dưỡng cho các 
tế bào động vật được nuôi cấy và môi trường để nuôi tế bào động vật trong nuôi cấy tế bào 
động vật để sản xuất các vật liệu sinh học để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y 
học; sản phẩm nuôi cấy tế bào; môi trường nuôi cấy tế bào và huyết thanh nuôi cấy tế bào 
được thiết kế và sử dụng để nuôi và nhân rộng tế bào. 
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Nhóm 07: Máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong 
lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học; máy công nghiệp xử lý dược phẩm (lò phản ứng 
sinh học sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho mục đích điều trị y tế hoặc chẩn đoán 
lâm sàng); máy công nghiệp xử lý dược phẩm (máy  trộn được sử dụng để sản xuất vật liệu 
sinh học cho điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng); máy bào chế thuốc cũng như các phụ 
tùng máy; thiết bị định vị chính xác, cụ thể là, cơ cấu truyền động cơ học, cơ cấu truyền 
động đinh vít, động cơ điện; thiết bị làm sạch thủy động lực học để làm sạch vật chất dạng 
hạt từ các chất nền công nghiệp; bộ lọc, bộ phận của máy móc; thiết bị lên men; ống và lõi 
lọc, máy tạo khí, thiết bị tách hóa chất, phễu tách, máy tạo và máy tách khí điện hóa, máy 
nén khí điện hóa, màng cho máy tách khí, ống soxhlet làm từ sợi hữu cơ hoặc  vô cơ và bộ 
lọc, bộ lọc để xử lý hóa chất, và thiết bị để sử dụng cho quá trình  lọc và tách hóa học và cơ 
học; máy khuấy (để xử lý hóa chất); máy trộn hoặc máy nhào trộn (để xử lý hóa chất) và 
các máy và thiết bị xử lý hóa chất khác; máy và thiết bị xử lý hóa chất sử dụng trong quá 
trình xử lý quy mô lớn hóa chất theo quy trình sinh học, và bộ phận cũng như phụ kiện của 
sản phẩm này; hệ thống trộn quản lý bằng máy tính bao gồm trạm bơm, bảng điều khiển, hệ 
thống ống, dụng cụ trộn của phương tiện xử lý sinh học; bộ phận và phụ kiện của các sản 
phẩm này; máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong 
lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học; đường ống cho máy và thiết bị xử lý hóa học; máy 
và dụng cụ để tổng hợp axit deoxyribonucleic làm chế phẩm. 

 
Nhóm 09: Cột sắc ký; bình chứa, chủ yếu bằng kim loại, thủy tinh hoặc các vật liệu polyme 
phân tử lượng cao để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị sắc ký và thiết bị điện di cho 
các mục đích khoa học và kỹ thuật, và các phụ kiện, bao gồm giá, chân đỡ, phụ tùng, bể áp 
lực; thiết bị phòng thí nghiệm; bộ lọc dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc bề mặt, 
bộ lọc tầng sâu, bộ lọc kiểu lưới, bao gồm màng và bộ lọc làm bằng nhiều lớp màng siêu 
thấm, sợi và khối xốp như dạng tấm, dải, cuộn, bộ lọc dạng tròn, ống bọc ngoài bộ lọc, bộ 
lọc dạng xếp nếp và giấy gấp nếp, các vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi hữu cơ, vật 
liệu vô cơ, vật liệu tổng hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết  và/hoặc vật liệu bằng 
kim loại; thiết bị tách, cụ thể là thiết bị lọc dùng cho khoa học; thiết bị phòng thí nghiệm, 
thiết bị cho nhà máy thí điểm và thiết bị sản xuất, cụ thể là, lò phản ứng sinh học, bộ điều 
khiển điện tử để sử dụng cùng với lò phản ứng sinh học và bộ phận túi về bản chất là túi xử 
lý lưu chất và hệ ống đa túi bao gồm nhiều túi liên kết với nhau sử dụng ống nối, mối nối và 
phụ kiện, bộ lọc, cổng, lớp lót, buồng, khoang, giá đỡ bộ lọc, bộ cảm biến, cánh quay để 
trộn, bộ phận đóng xả bể và bơm, tất cả chuyên dùng với lò phản ứng sinh học, được bán 
riêng lẻ và bán kèm, được sử dụng để trộn các tế bào động vật đang được giữ trong môi 
trường nuôi cấy tế bào và để kiểm soát nhiệt  độ, độ pH và các điều kiện lưu giữ khác, nhằm 
mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để dùng trong chẩn đoán lâm sàng hoặc trị liệu y 
học; thiết bị phòng  thí nghiệm, thiết bị cho nhà máy thí điểm và thiết bị sản xuất, cụ thể là, 
máy  trộn, bộ điều khiển điện tử để sử dụng cùng với máy trộn và bộ phận túi về bản chất là 
túi xử lý lưu chất và hệ thống ống đa túi bao gồm nhiều túi liên kết với  nhau sử dụng ống 
nối, mối nối và phụ kiện, bộ lọc, cổng, lớp lót, buồng, khoang, giá đỡ bộ lọc, bộ cảm biến, 
cánh quay để trộn, bộ phận đóng xả bể và  bơm để sử dụng cùng với máy trộn, được bán 
riêng lẻ và bán kèm, nhằm mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để dùng trong chẩn đoán 
lâm sàng hoặc trị liệu y học; thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị cho nhà máy thí điểm sinh 
học và thiết bị sản xuất sinh học để sử dụng trong phòng thí nghiệm và thiết bị thử nghiệm 
sản phẩm dược và sản phẩm sinh học, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để chứa đựng vật 
liệu sinh học và các thuốc thử liên quan nhằm mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để sử 
dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y học; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là lớp lót 
bằng chất dẻo cho bể dùng để chứa đựng vật liệu sinh học và các thuốc thử có liên quan; 
thiết bị phòng thí nghiệm để cấp đông và rã đông trong môi trường phòng sạch hoặc trong 
bảo quản bằng làm lạnh; phần mềm máy tính để giám sát, quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ 
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xa các tài sản và dữ liệu lâm sàng, y học và phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ phòng thí 
nghiệm, cụ thể là, cột nhồi sẵn để sử dụng trong phương pháp sắc ký; thiết bị và dụng cụ 
dùng trong phòng thí nghiệm để xử lý tế bào có tích hợp phần mềm máy tính được sử dụng 
để phân tích, thu hoạch, nuôi cấy, xử lý, nhân rộng và làm sạch tế bào; các bộ phận và phụ 
kiện được sử dụng cùng với các thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm này, cụ thể là hộp 
đựng bằng chất dẻo đã được nạp sẵn, khay, túi nuôi cấy tế bào, ống và bộ lọc; thiết bị và 
dụng cụ phòng thí nghiệm sử dụng trong khoa học, nghiên cứu và công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ chiếu xạ dùng cho mục đích công nghiệp; máy vi tính 
và máy in, và phần mềm và chương trình để sử dụng cùng với máy vi tính và máy in; đồ 
thủy tinh để dùng trong phòng thí nghiệm; và các bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm 
nêu trên; thiết bị và dụng cụ hóa học; thiết bị sắc ký lỏng để sử dụng trong khoa học; thiết 
bị dùng  để phân tách và làm sạch sử dụng trong khoa học; thiết bị phòng thí nghiệm và 
nghiên cứu, bao gồm cột chưa được nhồi và cột nhồi hóa chất dạng rắn được sử dụng để làm 
sạch; thiết bị sinh học phân tử, cụ thể là màng lọc và màng chuyển đổi, cụ thể là, màng cố 
định để dò tìm axit nucleic và protein; thiết bị sắc ký để sử dụng trong phòng thí nghiệm; hệ 
thống sắc ký; thiết bị và dụng cụ để sử dụng trong phương pháp sắc ký; phần mềm máy tính 
để giám sát, quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ xa các tài sản và dữ liệu lâm sàng, y học và 
phòng thí nghiệm; phần mềm máy tính sử dụng trong phân tích hình ảnh; thiết bị và công 
cụ chẩn đoán hình ảnh, cụ thể là một camera chứa linh kiện tích điện kép (ccd) để  chụp 
ảnh nhằm phân tích và sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống; phần mềm 
máy tính để sử dụng trong các hệ thống phòng thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học đời sống; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm để tối ưu hóa, thu thập dữ 
liệu hiệu suất, bảo trì, chẩn đoán và khắc phục sự cố từ xa, kết nối, kiểm tra kiểm định, trao 
đổi, thông tin về phụ tùng và bộ dụng cụ, tất cả dùng cho thiết bị khoa học đời sống và thiết 
bị xử lý sinh học; thiết bị cấp đông cho các mục đích nghiên cứu khoa học và thí nghiệm; 
hệ thống sản xuất chế phẩm sinh học theo mô-đun được dùng để nuôi, tinh chế, cô đặc, tách 
và đóng gói các vật liệu sinh học trong các quy trình sản xuất hóa chất, kỹ thuật sinh học và 
sản xuất dược phẩm, bao gồm lò phản ứng  sinh học được dùng để xúc tiến nuôi cấy và làm 
lên men tế bào, máy khuấy cơ học để khuấy môi trường sinh học, máy chiết rót dùng để 
đóng gói các sản phẩm dược phẩm, máy phân tách được dùng để tách, tinh chế và cô đặc 
các vật  liệu sinh học, và phần mềm và phần cứng máy tính được kết nối, phần lớn tất cả  
các sản phẩm trên được đựng trong vật chứa đựng bằng chất dẻo hoặc bằng kim loại; cột 
nhồi sẵn để dùng trong quá trình tinh chế; màng vi mao quản hấp phụ và không hấp phụ 
nitroxenluloza để chuyển đổi môi trường và cố định axit nucleic và protein; thiết bị rã đông 
cho mục đích nghiên cứu và thí nghiệm khoa học; thiết bị thí nghiệm cụ thể là, cột sắc ký, 
thiết bị lọc khí, nước và chất  lỏng hoặc lưu chất khác, cụ thể là các ống, lõi lọc, màng lọc 
và phần cứng tích  hợp cho các sản phẩm này; ống chiết, và tấm hâm nóng/dụng cụ khuấy 
điều khiển bằng điện tử được lập trình; phần mềm máy tính để giám sát, quản lý, kiểm soát 
và bảo vệ từ xa các thiết bị và dữ liệu lâm sàng, y học và phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng 
cụ phòng thí nghiệm sử dụng trong khoa học, nghiên cứu và công nghiệp, cụ thể là, cột tinh 
chế, thiết bị điện di không cho mục đích  y tế và hệ thống western blot (hệ thống sử dụng 
kỹ thuật phân tích được sử dụng rộng rãi nhằm phát hiện các protein chuyên biệt trên các 
mẫu mô hay dịch chiết xuất mô) bao gồm phần cứng, phần mềm máy tính và máy quét, tất 
cả ®− ược sử dụng để phân tích định lượng và định tính protein; máy vi tính, máy in và  phần 
mềm và chương trình, tất cả được sử dụng trong các thử nghiệm về thiết bị tinh chế, thiết bị 
điện di và thiết bị western blot, cụ thể là, máy vi tính, máy  in, phần mềm và chương trình 
để sàng lọc, phân tích và đánh giá protein, và các  bộ phận cơ cấu và phụ tùng cho các thiết 
bị này; thiết bị và dụng cụ khoa học  được sử dụng cho ngành chiếu xạ nhằm mục đích đo 
lường, giám sát và khảo sát; máy vi tính, máy in và các chương trình phần mềm được sử 
dụng cho mục  đích nghiên cứu khoa học đời sống và lĩnh vực tim mạch hạt nhân và chẩn 
đoán  hình ảnh y khoa, được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm, nhà thuốc, bác sĩ, bệnh 
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viện, và các nhà cung cấp dịch vụ y tế; thiết bị và dụng cụ trong lĩnh vực chiếu xạ dùng để 
đọc và diễn giải các ảnh tự chụp bằng chiếu xạ và phim, cụ thể là thiết bị đọc và máy quét 
phim tự động; thiết bị điện di; cột và bơm sắc  ký; thiết bị vi chế tạo; thiết bị tạo tia sáng 
nhấp nháy; thiết bị chẩn đoán hình  ảnh cho phát thải phóng xạ và phát xạ huỳnh quang; hệ 
thống tổng hợp và tinh chế tích hợp được sử dụng trong lĩnh vực chiếu xạ; thiết bị để sản 
xuất oligonucleotit; thiết bị vi dãy; lam kính vi dãy; đồ thủy tinh dùng cho phòng  thí 
nghiệm; ống nghiệm và ống nghiệm vi mô dùng trong phòng thí nghiệm; đĩa vi chuẩn; và 
các bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm nói trên; bộ kit bao  gồm chủ yếu là các cột nhồi 
sẵn, hóa chất, chất đệm cô đặc được xử lý sẵn, bơm tiêm và tài liệu hướng dẫn sử dụng để 
tinh lọc protein trong ống nghiệm; thiết bị lọc axit nucleic; thiết bị thí nghiệm, chủ yếu là 
vật liệu, chất lỏng và vật tư cho mục đích khoa học dùng một lần và không được sử dụng lại 
sau lần sử dụng đầu, cụ thể là thiết bị lọc bơm tiêm, cột sắc ký, nhựa sắc ký, giấy lau  sạch 
kính hiển vi, thiết bị lọc thông hơi, cột dna, cột rna cho mục đích tách, thuốc thử dùng trong 
phản ứng chuỗi polymeraza (pcr), thiết bị građien; chế độ chụp giảm nhiễu độc đáo trong 
phần mềm thu nhận (kiểm soát) hình ảnh được cung cấp như một phần của hệ thống máy 
ảnh có linh kiện tích điện kép  (ccd) được dùng để chụp ảnh các gel protein và western blots 
(kỹ thuật phân  tích được sử dụng rộng rãi nhằm phát hiện các protein chuyên biệt trên các 
mẫu  mô hay dịch chiết xuất mô) để phân tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống; 
thiết bị phân tích cho phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng thí nghiệm khoa học để tự 
động đo và kiểm tra sự tương tác của các phân tử sinh học về độ mạnh, tốc độ và tính đặc 
hiệu, bao gồm xác định các tham số như hằng số động học, nồng độ, mô hình liên kết và sự 
hình thành phức hợp đa  thành phần; cột sắc ký, cụ thể là cột chia độ để sử dụng trong môi 
trường phân tách độ chính xác cao trong nghiên cứu và sản xuất dược phẩm; phần mềm 
máy  tính và phần cứng máy tính để điều khiển hệ thống xử lý chất lỏng tự động, cụ thể là 
hệ thống sắc ký, hệ thống lọc, lò phản ứng sinh học và thiết bị tổng hợp oligonucleotit; phần 
mềm máy tính để phân tích vi sai trong điện di và các ứng dụng khác trong khoa học nghiên 
cứu protein; phần mềm máy tính để lập biểu đồ và dữ liệu biểu đồ từ hệ thống sắc ký để 
tinh chế protein để các nhà khoa học và nhà nghiên cứu công nghệ sinh học sử dụng trong 
lĩnh vực khoa học đời sống; phần mềm máy tính cho kính hiển vi, phân tích hình ảnh và tin 
học được bán độc quyền thông qua bán hàng trực tiếp; phần mềm máy tính để theo dõi, 
quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ xa các thiết bị và dữ liệu lâm sàng, y tế và phòng thí 
nghiệm; phần mềm máy tính để sử dụng trong phân tích hình ảnh; hệ thống phân tách và 
lọc tiếp tuyến bao gồm đa tạp dòng, màng vi mao quản, bể  chứa sản phẩm, bơm, van, đồng 
hồ đo và đường ống để phân tách và cô đặc  dung dịch sinh học trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học và chế phẩm dược sinh; thiết bị cho phép tải mẫu có kiểm soát trong cột sắc ký, cụ 
thể là ống thủy tinh có van và kim phun; lò phản ứng sinh học bằng chất dẻo dùng một lần 
để nuôi cấy tế bào; phần mềm máy tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm để  tối 
ưu hóa, thu thập dữ liệu hiển thị, bảo trì, chẩn đoán và xử lý sự cố từ xa, kết nối, kiểm tra 
kiểm định, trao đổi, thông tin về các bộ phận thay thế và bộ kit, tất cả cho khoa học đời 
sống và thiết bị xử lý sinh học; thiết bị điện và khoa học - cụ thể là thiết bị quét quang dna 
tự động; thiết bị điện và khoa học, cụ thể là kính hiển vi và thiết bị truyền động cơ-điện có 
độ chính xác cao; hệ thống kính hiển vi tự động bao gồm kính hiển vi và phần cứng máy 
tính và  phần mềm máy tính để phân tích hình ảnh chất lượng cao của đĩa vi chuẩn, lam  
kính và mẫu sinh học; hệ thống phần cứng và phần mềm cơ-điện bao gồm máy  vi tính, 
phần mềm máy vi tính, thiết bị định vị cơ điện để điều khiển vi định vị, để sử dụng trong 
lĩnh vực lượng tử ánh sáng, điều khiển dòng kỹ thuật số, thử nghiệm và kiểm tra chất bán 
dẫn, và kính hiển vi và máy quét quang học và hệ thống quét cho thiết bị laze; phần mềm 
máy tính cho kính hiển vi, phân tích hình ảnh và tin học trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng 
và chẩn đoán; hệ thống phần cứng và phần mềm cơ-điện bao gồm máy vi tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị định vị cơ-điện để sử dụng trong kiểm tra và phân tích mẫu sinh học; thiết 
bị truyền động điện, cụ thể là các thiết bị điều khiển bằng máy tính chạy  điện có độ chính 
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xác cao để điều chỉnh tần số laze của các thiết bị laze có thể điều hướng được; thiết bị 
truyền động van cơ-điện, cụ thể là van được điều khiển bằng máy vi tính chạy điện có độ 
chính xác cao để sử dụng trong các  thiết bị tạo dòng có độ chính xác cao; hệ thống định vị 
chính xác bao gồm bộ chỉ mục quang, cụ thể là bộ truyền động quang có máy ảnh bao gồm 
thấu kính của vật kính, cửa trập và bánh lọc cho phép dữ liệu hình ảnh được số hóa, bàn soi 
kính hiển vi, mạch điều khiển điện tử, khung điều khiển chuyển động, thiết bị truyền động 
tuyến tính, thiết bị truyền động trục vít, thanh trượt tuyến tính, động cơ điện và thiết bị laze 
có thể điều hướng được để sử dụng trong định vị chính xác trong các lĩnh vực lượng tử ánh 
sáng, phân tích hình ảnh y sinh, chất  lỏng, van điều chỉnh lưu lượng, khoa học đời sống và 
sản xuất chất bán dẫn; hệ thống định vị chính xác bao gồm bộ chỉ mục quang, cụ thể là bộ 
truyền động quang có máy ảnh bao gồm thấu kính của vật kính, cửa trập và bánh lọc cho 
phép dữ liệu hình ảnh được số hóa, bàn soi kính hiển vi, mạch điều khiển điện tử, khung 
điều khiển chuyển động, thiết bị truyền động tuyến tính, thiết bị truyền động trục vít, thanh 
trượt tuyến tính, động cơ điện và thiết bị laze có thể  điều hướng để sử dụng trong định vị 
chính xác trong lĩnh vực chẩn đoán lâm sàng; thiết bị điện và khoa học, cụ thể là thiết bị 
phân tích hình ảnh quang học; thiết bị điện được sử dụng trong điện di bao gồm hệ điện 
cực, khung kẹp và bể chứa; dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cho nghiên cứu khoa học sinh 
học và khoa học đời sống, cụ thể là thiết bị điện di, thiết bị khối phổ cụ thể là thiết bị tách, 
thiết bị cung cấp/điều khiển điện, hộp đựng bằng gel, giá đỡ hộp đựng, bơm  tuần hoàn, đĩa 
thủy tinh, tấm tách và tấm chiết rót, dụng cụ hộp đựng và dụng  cụ loại bỏ chất đệm; thiết bị 
phân tích hình ảnh bằng laze, cụ thể là thiết bị sắp xếp ảnh để tạo ảnh do máy ảnh chụp 
trong khoa học đời sống; thiết bị tuần hoàn làm mát và bể tĩnh nhiệt được tích hợp vận hành 
bằng điện để sử dụng trong làm nóng và làm mát chất lỏng dùng trong khoa học và phòng 
thí nghiệm; bộ lọc và màng vi mao quản, giá đỡ, vỏ và vật dụng đỡ cho các sản phẩm này, 
không làm bằng kim loại; thiết bị cho mục đích lọc và tách, và các bộ phận của chúng, tất 
cả để sử dụng trong chẩn đoán, khoa học hoặc phòng thí nghiệm; thiết bị lọc và thiết bị tách 
để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm được bán cùng hoặc không cùng với vật 
dụng đỡ để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm; thiết bị lọc và thiết bị tách; giá đỡ, 
vỏ và vật dụng đỡ, tất cả để sử dụng với các thiết bị lọc hoặc thiết bị tách nêu trên; bộ lọc 
dùng trong khoa học và phòng thí nghiệm; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói 
trên, tất cả để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm; thiết bị lọc dùng để cô đặc 
và/hoặc pha loãng nhanh trong phòng thí nghiệm các dung dịch sinh học  chính; thiết bị lọc 
để sử dụng trong các thiết bị phòng thí nghiệm trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh 
học; phần mềm máy tính để kiểm soát các quy  trình sắc ký và các mô đun xử lý chất lỏng 
khác; thiết bị làm lạnh cho mục đích nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm, cụ thể là 
thiết bị làm lạnh được kiểm soát tốc độ trong phòng thí nghiệm để bảo quản lạnh; máy hàn 
nhiệt để  hàn ống bằng chất dẻo được sử dụng trong phòng thí nghiệm, lĩnh vực dược  
phẩm, y tế và y sinh; màng vận chuyển lai hóa để sử dụng trong khoa học và nghiên cứu phi 
y tế; bộ dụng cụ bao gồm chủ yếu là các thiết bị sắc ký trong phòng thí nghiệm, cụ thể là 
cột sắc ký nhồi sẵn, chất hóa học, chất đệm cô đặc  được xử lý sẵn, xi-lanh phân phối dùng 
một lần có thể tái chế để sử dụng trong  phòng thí nghiệm để tinh lọc protein để sử dụng 
trong ống nghiệm; bộ dụng cụ bao gồm chủ yếu là các cột sắc ký nhồi sẵn và xi-lanh có thể 
tái sử dụng hoặc dùng một lần để sử dụng trong phòng thí nghiệm để tinh lọc protein; thiết 
bị và  dụng cụ để tinh lọc protein, cụ thể là cột sắc ký nhồi sẵn; thiết bị phòng thí nghiệm và 
thiết bị lâm sàng, cụ thể là thiết bị lọc xi-lanh bằng chất dẻo dùng một lần; thiết bị phòng 
thí nghiệm và thiết bị lâm sàng, cụ thể là thiết bị lọc, thiết bị lọc có xi-lanh, thiết bị lọc 
dùng một lần và thiết bị lọc có xi-lanh dùng một lần; thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị 
nghiên cứu bao gồm cột chất rắn hóa học nhồi sẵn có chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tách hỗn hợp các vật liệu hữu cơ hoặc sinh học dựa trên trọng lượng hoặc cấu trúc phân 
tử khác nhau của chúng; thiết bị phòng thí nghiệm và sản phẩm để chuẩn bị mẫu, cụ thể là 
thiết bị lọc, khoang lọc, lọ, nắp và giá để lọ; thiết bị và dụng cụ phòng  thí nghiệm, cụ thể là 
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các cột nhồi sẵn để sử dụng trong tổng hợp hóa học; thiết  bị và dụng cụ phòng thí nghiệm, 
cụ thể là các cột nhồi sẵn để sử dụng trong  tách và tinh lọc; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ 
thể là các thiết bị cầm tay có chứa thẻ để xử lý các tế bào thuộc khoang miệng; thiết bị 
phòng thí nghiệm, cụ thể là thiết bị lọc không có xi-lanh; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể 
là lõi lọc có màng để tách các phân tử sinh học trong sản xuất dược phẩm sinh học; cột thí 
nghiệm để sử dụng trong tổng hợp hóa học; thiết bị và phụ kiện phòng thí  nghiệm được sử 
dụng trong các quy trình điện di; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là cột dùng một lần và 
chất đệm để tinh lọc khối lượng nhỏ các kháng thể đơn dòng; hệ thống lọc trong phòng thí 
nghiệm, bao gồm lõi lọc, ống chia nhánh, bơm, van áp suất ngược, đồng hồ đo áp suất và bể 
chứa, để sử dụng  trong việc tách các thành phần sinh học và tách màng; dụng cụ phòng thí 
nghiệm được sử dụng trong lĩnh vực điện di, cụ thể là dụng cụ hội tụ đẳng  điện; thiết bị sắc 
ký lỏng và hệ thống sắc ký bao gồm màn hình, van động cơ, bơm tăng áp, thiết bị thu mẫu 
phân tách, thiết bị lấy mẫu tự động, bàn thao tác, khuôn được lập trình sẵn và phần mềm 
phân tích để sử dụng với thiết bị sắc ký  lỏng và hệ thống sắc ký; thiết bị khoa học và phòng 
thí nghiệm và hệ thống sắc ký để sử dụng trong tinh lọc, bao gồm thiết bị lọc, cột, buồng 
trộn, giá đỡ, bơm, dây cáp, bộ kit ống; và các bộ phận của chúng; thiết bị phân tích sắc ký  
lỏng; thiết bị sắc ký lỏng sử dụng trong khoa học; lõi lọc có màng để tách các  phân tử sinh 
học trong sản xuất dược phẩm sinh học; đĩa vi chuẩn có các hạt  nhựa sắc ký hóa học để 
tinh lọc quy mô nhỏ các protein tái tổ hợp được đánh dấu; hệ thống sản xuất chế phẩm sinh 
học theo mô-đun được sử dụng để nuôi cấy, tinh lọc, cô đặc, tách và đóng gói vật liệu sinh 
học trong các quy trình hóa học, công nghệ sinh học và dược phẩm, bao gồm lò phản ứng 
sinh học được sử dụng để nuôi cấy và lên men tế bào, máy trộn cơ học để khuấy môi trường 
sinh học, máy chiết rót được sử dụng để đóng gói dược phẩm, máy tách được sử dụng để 
tách, tinh lọc và cô đặc vật liệu sinh học, và kết nối phần cứng và phần mềm máy tính, tất 
cả được bọc trong vỏ bằng chất dẻo hoặc kim loại; đầu đọc và máy quét mẫu huỳnh quang 
đa mục đích để phân tích gel, dãy blot và vi đĩa; thiết bị truyền và cố định axit nucleic và 
protein để sử dụng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc vi mao quản hấp phụ hoặc gia 
cường nitroxenluloza; thiết bị truyền axit nucleic và protein, đặc biệt để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm và trong lâm sàng; vật liệu trong phòng thí nghiệm bằng chất dẻo bao  
gồm xenluloza este và màng lọc dòng bên và màng xét nghiệm miễn dịch; thiết  bị phòng 
thí nghiệm, cụ thể là bơm nhu động, thiết bị thu mẫu phân tách, thiết bị theo dõi cột, thiết bị 
hội tụ đẳng điện, thiết bị điện di, thiết bị nuôi cấy tế  bào và máy ly tâm trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị khoa học, y tế, sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, cụ thể là, vật liệu 
tổng hợp chịu tải dưới dạng môi trường và nền để thu, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã  thu thập; phần mềm và phần cứng để phân tích dữ liệu và tự động hóa 
các quy trình liên quan đến thiết bị sản xuất sinh học; bộ lọc màng dùng trong phòng thí 
nghiệm; giá đỡ máy lọc/bộ lọc để dùng một lần là thiết bị phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 10: Máy móc y tế, cụ thể là thiết bị y tế chuyên dùng cho làm đông và rã đông các  
mẫu trị liệu tế bào cho mục đích y tế; dụng cụ y tế với phần mềm máy tính tích  hợp dùng 
để phân tích, thu hoạch, nuôi cấy, xử lý, mở rộng và thanh lọc tế bào; bộ phận và phụ tùng 
để sử dụng với các dụng cụ y tế, cụ thể là hộp đựng bằng chất dẻo đã nạp sẵn, khay, túi nuôi 
cấy tế bào, ống và bộ lọc tất cả đều được sử dụng với các dụng cụ y tế, tất cả cho các mục 
đích y tế hoặc lâm sàng; thiết bị và dụng cụ để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các 
mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; đồ chứa đựng dùng một lần để thu thập và bảo 
quản và vận chuyển máu; thiết bị để pha trộn các chất phụ gia với các mẫu thử sinh học  
như máu và vật liệu tế bào có sự kiểm soát nhiệt độ; bộ dụng cụ bao gồm túi  dùng một lần 
để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; 
túi, túi nhỏ và hộp để thu thập và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; 
thiết bị, cụ thể là ống, van, ghim, kẹp ống, nắp, ghim cài, kẹp và phụ tùng là một bộ phận 
hoặc phụ tùng tạo thành cho thiết bị y tế để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu 
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thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; bất kỳ thiết bị nào trong các thiết bị này là bộ phận 
hoặc phụ tùng tạo thành cho thiết bị y tế để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu 
thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; thiết bị làm ấm, làm mát, bổ sung dung dịch bảo vệ 
đông lạnh và trộn vật liệu sinh học như tế bào, máu cuống rốn, tủy xương, máu ngoại vi, 
thành phần máu hoặc bất kỳ vật liệu giống như máu nào khác để chuẩn bị làm lạnh hoặc 
làm tan sinh phẩm; phụ  tùng thiết bị y tế, cụ thể là bộ đồ chứa đựng y tế nối liền nhau và 
đồ chứa đựng y tế có thể nối liền nhau dùng một lần để sử dụng trong việc thu thập, xử lý, 
phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; phụ  tùng thiết bị y 
tế, cụ thể là ống, vòi, kẹp, nút và nút bịt, để nối liền nhau  và/hoặc để lắp vào các bộ đồ 
chứa đựng y tế có thể nối liền dùng một lần nêu trên và túi nhỏ để thu thập và bảo quản các 
mẫu thử sinh học như máu và vật  liệu tế bào; thiết bị làm lạnh cho mục đích y tế, cụ thể là 
thiết bị y tế để đông lạnh có kiểm soát tốc độ mẫu trị liệu tế bào; thiết bị y tế, cụ thể là các 
thiết bị cầm tay có chứa tăm xốp để lấy tế bào ở miệng; thiết bị rã đông dùng cho mục đích 
y tế; màng lọc, bộ lọc dung dịch nước dược phẩm, bộ lọc thông hơi vô trùng, bộ lọc để sử 
dụng trong tách máu và huyết tương, bộ lọc khí hoặc không khí nội tuyến được sử dụng 
trong lọc hô hấp, viên nang lọc, sàng phân tử, bộ lọc iv, bộ lọc kín, bộ lọc trước, bộ lọc 
nhiều lớp, viên nang lọc dùng một lần, màng vi lọc, màng ưa nước, màng kỵ nước, bộ lọc 
kỵ nước, bộ lọc vi sợi thủy tinh, lõi lọc, lõi lọc xếp nếp, vật liệu lọc khử trùng bức xạ, bộ lọc 
truyền vi tổng hợp, vỏ bọc cho bộ lọc; bộ ống để bơm thổi vào cơ thể; hệ thống ống có gờ 
hoặc không có gờ; cụm ống dẫn lưu (hệ thống ống); đầu nối cho bộ lọc và hệ thống ống, 
khóa vặn xoăn (khóa luer), gai/ngạnh, vòng bít/vòng đệm kín, kẹp; tất cả những sản phẩm 
nói trên cho các mục đích y tế, nha khoa, thú y  hoặc khoa học. 

 
Nhóm 11: Máy/bộ lọc, giá đỡ máy lọc/bộ lọc, van lọc, màn hình hỗ trợ máy lọc/bộ lọc, 
phương tiện lọc và màng lọc để sử dụng trong việc tách các hạt rắn khỏi chất  lỏng hoặc 
khí, dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp; thiết bị sắc ký lỏng dùng trong công 
nghiệp; thiết bị để sử dụng trong việc tách và lọc cho mục đích công nghiệp; cột để sử dụng 
trong quy trình sắc ký công nghiệp; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống làm lạnh để làm 
lạnh sâu; hệ thống làm lạnh để làm lạnh; hệ thống làm lạnh để cấp đông; cột sắc ký; 
phương tiện dùng cho cột sắc ký dùng cho mục đích công nghiệp; các bộ phận của các sản 
phẩm nêu trên trong nhóm này; bộ lọc màng dùng trong công nghiệp; thiết bị lọc làm 
sạch/tinh chế sinh học phân tử dùng trong công nghiệp; bộ lọc cho các mục đích kỹ thuật, 
cụ thể là bộ lọc bề mặt, bộ lọc tầng sâu, bộ lọc dạng lưới, bao gồm bộ lọc màng và màng 
siêu lọc  nhiều lớp, vải và khối xốp, như dạng tấm, dải, thanh, bộ lọc, máy lọc lỗ tròn, bộ 
lọc dạng xếp nếp và giấy gấp nếp, vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi  hữu cơ, vật liệu 
vô cơ, vật liệu tổng hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết và/hoặc thiết bị tách vật 
liệu kim loại, cụ thể là thiết bị để lọc cho mục đích quân sự (ví dụ như thiết bị để chuẩn bị 
nước khẩn cấp cho thiết bị cơ bản) và cho các mục đích kỹ thuật; thiết bị thẩm thấu ngược; 
bồn tĩnh nhiệt kết hợp với thiết bị tuần hoàn làm lạnh vận hành bằng điện để sử dụng trong 
thiết bị làm nóng và làm mát bằng chất lỏng cho các mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi 
nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Giấy tách pha; giấy sắc ký, giấy thấm polyetylen ở mặt sau, và giấy lọc; khăn 
giấy làm sạch ống kính/thấu kính; túi và lớp lót bằng chất dẻo dùng để chứa đựng vật liệu 
sinh học và thuốc thử liên quan; thiết bị thí nghiệm, chủ yếu là vật liệu, chất lỏng và vật tư 
dùng cho mục đích khoa học được dùng một lần trong tự nhiên và không thể được sử dụng 
lại sau khi đã dùng lần đầu, cụ thể là giấy lọc; bộ lọc sử dụng giấy làm từ bột gỗ được làm 
nhăn có khả năng kháng axit và kiềm dùng cho các mục đích thí nghiệm và công nghiệp; 
giấy lọc; giấy lọc vi sợi thủy tinh; giấy thấm polyetylen ở mặt sau để sử dụng làm lớp bảo 
vệ cho các bề mặt làm việc trong phòng thí nghiệm, làm lớp lót thấm cho chuồng thú, làm 
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lớp lót cho buồng làm ẩm; tài liệu tiếp thị, khoa học và hướng dẫn/giảng dạy; sách hướng 
dẫn/giảng dạy; ấn phẩm in liên quan đến làm tinh sạch/lọc trong ngành khoa học đời sống. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa/bảo trì và lắp đặt máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, trong lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học, máy công 
nghiệp xử lý dược phẩm (lò phản ứng sinh học sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho 
mục đích điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng), máy công nghiệp xử lý dược phẩm (máy  
trộn được sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng), 
máy bào chế thuốc cũng như các phụ tùng máy, thiết bị định vị chính xác, cụ thể là, cơ cấu 
truyền động cơ học, cơ cấu truyền động đinh vít, động cơ điện, cột sắc ký, bình chứa để sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, thiết bị sắc ký và thiết bị điện di cho các mục đích khoa học 
và kỹ thuật, và các phụ kiện, bao gồm giá, chân đỡ, phụ tùng, bể áp lực, thiết bị phòng thí 
nghiệm, bộ lọc dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc bề mặt, bộ lọc tầng sâu, bộ 
lọc kiểu lưới, bao gồm màng và bộ lọc làm bằng nhiều lớp màng siêu thấm, sợi và khối xốp 
như dạng tấm, dải, cuộn, bộ lọc dạng tròn, ống bọc ngoài bộ lọc, bộ lọc dạng xếp nếp và 
giấy gấp nếp, các vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi hữu cơ, vật liệu vô cơ, vật liệu tổng 
hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết và/hoặc vật liệu bằng kim loại, thiết bị tách, cụ 
thể là thiết bị lọc dùng cho khoa học, máy móc y tế, cụ thể là thiết bị y tế chuyên dùng cho 
làm đông và rã đông các mẫu trị liệu tế bào cho mục đích y tế thiết bị và dụng cụ chuẩn 
đoán hình ảnh, thiết bị và dụng cụ quét (scanning), thiết bị và dụng cụ để thu thập, xử lý, 
phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào, máy/bộ lọc, giá đỡ 
máy lọc/bộ lọc, van lọc, màn hình hỗ trợ máy lọc/bộ lọc, phương tiện lọc và màng lọc để sử 
dụng trong việc tách các hạt rắn khỏi chất lỏng dùng trong mục đích thương mại và công 
nghiệp, thiết bị sắc ký lỏng dùng trong công nghiệp, thiết bị để sử dụng trong việc tách và 
lọc cho mục đích công nghiệp, nền tảng sản xuất sinh dược phẩm sử dụng một lần có thể 
cấu hình được, phương tiện sản xuất sinh dược phẩm được làm sẵn theo môđun; bảo dưỡng 
thiết bị và dụng cụ khoa học; dịch vụ tư vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên; xây 
dựng, thi công và lắp đặt các phương tiện xử lý sinh học và sản xuất sinh học cho ngành 
khoa học đời sống; sửa chữa, lắp đặt, điều chỉnh hoặc bảo trì các thiết bị và dụng cụ khoa 
học để sử dụng trong lĩnh vực khoa học đời sống. 

 
Nhóm 41: Đào tạo liên quan đến việc sử dụng, kiểm định, kiểm định lại và bảo dưỡng các 
thiết bị và dụng cụ khoa học; dịch vụ đào tạo và giáo dục liên quan đến thiết bị, dụng cụ 
khoa học và phần mềm liên quan đến thiết bị và dụng cụ khoa học được sử dụng trong lĩnh 
vực khoa học đời sống; các khóa đào tạo và giáo dục khách hàng trong các lĩnh vực hóa 
chất, dược phẩm, công nghệ sinh học, sinh hóa, khoa học đời sống và thiết bị xử lý sinh 
học. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo dõi, quản lý, 
kiểm soát, và bảo mật từ xa dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí nghiệm; dịch vụ 
phòng thí nghiệm và dịch vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ làm lạnh dây 
chuyền, cụ thể là công nghệ bảo quản lạnh và công nghệ đông lạnh; dịch vụ thiết kế và phát 
triển để tạo ra các phương tiện xử lý sinh học và sản xuất sinh học cho lĩnh vực khoa học 
đời sống; tư vấn trong lĩnh vực hóa học, dược phẩm, công nghệ sinh học và sinh hóa; hệ 
thống điều hành sản xuất (mes) cho các ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh 
học, được cung cấp dưới dạng phần mềm như một dịch vụ; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ có phần mềm quản lý các quy trình sản xuất dược phẩm và chế phẩm dược sinh; 
dịch vụ chẩn đoán y tế, nghiên cứu khoa học, phân tích hình ảnh và dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học trong các lĩnh vực sinh học, ung thư, thần kinh, bệnh truyền nhiễm, miễn 
dịch và nuôi cấy tế bào; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ phòng thí nghiệm, cụ 
thể là điều hòa/làm ổn định các thử nghiệm và thuốc thử; cung cấp phần mềm như một dịch 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
23 

vụ (saas) có phần mềm tùy biến và tối ưu hóa các nền tảng xử lý sinh học và sản xuất sinh 
học để sản xuất chế phẩm dược sinh; cung cấp cổng thông tin trực tuyến có thông tin về các 
nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản xuất chế phẩm dược sinh; 
dịch vụ tư vấn khoa học trong lĩnh vực khoa học đời sống; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
sử dụng các nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản xuất chế phẩm 
dược sinh; tùy chỉnh các nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản 
xuất chế phẩm dược sinh; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo 
dõi, quản lý, kiểm soát và bảo mật từ xa dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí 
nghiệm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo dõi, quản lý, kiểm 
soát và bảo mật dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí nghiệm từ xa; cung cấp việc 
sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được, cụ thể là phần mềm để tối ưu hóa, thu 
thập dữ liệu hiệu suất, bảo trì, chẩn đoán và xử lý sự cố từ xa, kết nối, kiêm tra kiểm định, 
trao đổi, thông tin về phụ tùng và bộ dụng cụ, tất cả dùng cho thiết bị khoa học đời sống và 
thiết bị xử lý sinh học; cung cấp dịch vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm trong các 
lĩnh vực khoa học đời sống và thiết bị xử lý sinh học; nghiên cứu khoa học; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tu vấn và cố 
vấn cho tất cả những dịch vụ đã nêu ở trên trong lĩnh vực khoa học đời sống và thiết bị xử lý 
sinh học; dịch vụ phát triển quy trình và nghiên cứu họp đồng để sản xuất và phát triển quy 
trình sinh học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm; cung cấp nền tảng như một 
dịch vụ có nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng trong việc tối ưu hóa các quy trình sản 
xuất sinh học và khoa học đời sống; cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm để 
sử dụng trong việc tối ưu hóa các quy trình sản xuất sinh học và khoa học đời sống; cung 
cấp điện toán đám mây có phần mềm để sử dụng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất 
sinh học và khoa học đời sống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và 
vật liệu tế bào, cụ thể là thu thập và bảo quản máu người và các vật liệu tế bào khác cho 
mục đích y tế bao gồm xét nghiệm y tế và để bảo quản máu hoặc các vật liệu tế bào khác 
thu thập được để xét nghiệm, phân tích hoặc sử dụng sau này; dịch vụ y tế hoặc trợ y để thu 
thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và các sản phẩm tế bào; 
dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ truyền máu; dịch vụ lâm sàng liên 
quan đến điều trị dựa trên các thành phần máu, và lưu trữ và phục hoàn máu trong quá trình 
phẫu thuật; dịch vụ y tế liên quan đến công nghệ làm lạnh dây chuyền. 
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(511)   Nhóm 01: Các sản phẩm, chế phẩm và chất hóa học sử dụng trong khoa học và công  

nghiệp; giấy (được xử lý hóa học hoặc chứa hóa chất); giấy thử; giấy nhạy sáng; giấy chỉ 
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thị; thủy tinh dạng sợi được điều chỉnh và được xử lý hóa học; silic (được xử lý hóa học); 
bột xenluloza; xenluloza được xử lý hóa học; vật  liệu trao đổi ion; dung dịch đệm; tất cả 
dùng để lọc, tách, phân tích và thử nghiệm trong các thí nghiệm và nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm, công nghiệp, môi trường và y tế; chất hóa sinh, hóa chất và các sản phẩm hóa 
học dùng trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, khoa học và y tế, quá trình  xử lý 
sinh học và sản xuất dược phẩm, cụ thể là, chất đệm dùng để nuôi cấy tế  bào và sắc ký, 
môi trường và huyết thanh để nuôi tế bào, protein và axit amin, các thành phần của môi 
trường, cụ thể là axit amin, huyết thanh, phụ gia hóa học và hóa sinh, môi trường dinh 
dưỡng để duy trì và nuôi tế bào trong nuôi cấy, cụ thể là môi trường cổ điển, không huyết 
thanh, môi trường xác định về thành phần hóa học và môi trường tế bào gốc, môi trường 
nuôi, thuốc thử, chất  đệm dùng để nuôi cấy tế bào và sắc ký, và nước cất; nước khử ion 
dùng cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và y học; thuốc thử sinh 
học để duy trì các tế bào gốc dạng phôi và/hoặc các phôi trong quá trình nuôi cấy trong ống 
nghiệm để sử dụng trong các nghiên cứu trong ống nghiệm trong lĩnh vực khoa học và y 
học; thuốc thử nuôi cấy tế bào dùng trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, và sản 
xuất dược phẩm; nước tinh khiết dùng cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, và sản 
xuất dược phẩm, cụ thể là, nước để tiêm, truyền; môi trường dinh dưỡng và huyết thanh cho 
các tế bào  nhân thực; môi trường nuôi cấy tế bào để sử dụng trong nghiên cứu, khoa học và 
phòng thí nghiệm; các chế phẩm có cấu tạo hạt nhân hóa học để sử dụng trong khoa học; 
các chế phẩm hóa học sử dụng cho các mục đích công nghiệp và khoa học; các chế phẩm 
hóa học để sử dụng trong sắc ký; các sản phẩm và chế phẩm hóa học để sử dụng trong khoa 
học đời sống; các sản phẩm hóa học được sử dụng trong ống nghiệm trong các thí nghiệm 
phân tích và các quá trình phân tích; các sản phẩm hóa học được sử dụng trong ống nghiệm 
trong quá  trình phân tách hóa sinh; các sản phẩm hóa học để tách các phân tử để sử dụng 
trong công nghiệp và khoa học; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong các quá  trình ly 
tâm trong nghiên cứu hóa học và hóa sinh và các nghiên cứu lâm sàng đối với các tế bào, 
virus và các hạt dưới mức tế bào; keo silic phủ silicon; các sản phẩm hóa học để sử dụng 
trong nghiên cứu sinh học và hóa sinh; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong ống nghiệm 
trong nghiên cứu và ngành hóa sinh; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong phương pháp 
lọc gel và trong phương pháp tách các phân tử sinh học; các chất hóa học để sử dụng trong 
ống nghiệm trong phòng thí nghiệm; các sản phẩm và chất hóa học, tất cả được sử dụng cho 
các nghiên cứu trong ống nghiệm và các mục đích công nghệ sinh học; không có sản phẩm 
nào nêu trên được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; các sản phẩm hóa 
học được sử dụng trong khoa học y tế; các  sản phẩm hóa học được sử dụng trong phòng thí 
nghiệm cho các phân tích  và/hoặc thí nghiệm trong ống nghiệm; các sản phẩm hóa học, cụ 
thể là, thuốc thử, môi trường gradien mật độ, môi trường nuôi tế bào, chất hóa sinh, các 
enzim và protein dùng cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phân tích và/hoặc  thử nghiệm 
trong ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, sử dụng trong nghiên cứu hóa sinh; các sản 
phẩm hóa học, cụ thể là, môi trường ly tâm mật độ gốc  silic, được sử dụng trong nghiên 
cứu hóa sinh và nghiên cứu lâm sàng; thuốc  thử hóa học và hóa chất dùng để phân tích 
(ngoại trừ cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y); thuốc thử hóa học, hóa chất, chất sinh 
hóa, protein và tế bào để sử dụng trong phân tích và/hoặc thử nghiệm trong ống nghiệm 
trong phòng thí nghiệm, khoa học, và nghiên cứu y học; các sản phẩm hóa học, cụ thể là, 
môi trường ly tâm theo tỷ trọng, được sử dụng trong nghiên cứu hóa sinh và  lâm sàng; 
dung dịch và chế phẩm hóa học bao gồm chất phản ứng và thuốc thử được pha trộn sẵn để 
sử dụng trong khoa học và nghiên cứu liên quan đến sự  khuếch đại, phân tích hoặc dán 
nhãn axit nucleic; hóa chất và các sản phẩm hóa học cho mục đích làm sạch; chất đệm cô 
đặc được xử lý sẵn để tinh lọc protein; hóa chất và thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học 
cho các mục đích khoa học, cụ thể là để sử dụng trong việc khuếch đại, phân tích hoặc dán 
nhãn axit  nucleic; enzim không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzim dùng trong lĩnh 
vực khoa học đời sống, không học, nghiên cứu, công nghiệp, sản xuất, nông nghiệp, lâm 
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nghiệp, môi trường, thực phẩm và đồ uống, liệu pháp tế bào và gen, dược sinh và sản phẩm 
dược sinh; hóa chất và thuốc thử hóa học để phân tích protein và hệ protein; chế phẩm hóa 
sinh và chế phẩm sinh học để sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nghiên cứu; nguyên 
tố phóng xạ, chất đồng vị phóng xạ, chế phẩm và thuốc thử phóng xạ cho mục đích công 
nghiệp, nghiên cứu và  khoa học; khí và hỗn hợp khí dùng cho mục đích công nghiệp, 
nghiên cứu và khoa học; bộ hóa chất bao gồm một chất đệm phân giải và một enzim để sử 
dụng trong quá trình tạo ra dna cho quá trình sắp xếp hoặc nhân bản, và phân tích sự hạn 
chế từ các vòng vô khuẩn, nhóm vi khuẩn hoặc nuôi cấy vi khuẩn; thuốc thử hóa học và chế 
phẩm hóa học, tất cả được sử dụng trong các phân  tích và được sử dụng để phát hiện, xác 
định hoặc cho các phân tích định lượng  hoặc định tính của các chất hoặc lưu chất; chất hóa 
học sử dụng trong việc thực hiện các phân tích; chế phẩm dùng để chẩn đoán cho các mục 
đích khoa học hoặc nghiên cứu; chất nhuộm cho các mục đích khoa học và nghiên cứu; chất  
nhuộm huỳnh quang để dán nhãn nucleotit và protein; nhãn huỳnh quang cho nucleotit và 
protein; hóa chất, thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học để sử  dụng trong việc tinh lọc 
hoặc thu hồi có chọn lọc một số thành phần cụ thể từ một hỗn hợp; hóa chất, thuốc thử hóa 
học và chế phẩm hóa học để sử dụng trong việc tinh lọc hoặc thu hồi có chọn lọc 
oligonucleotit, protein, các sản phẩm pcr hoặc dna từ một hỗn hợp sử dụng phương pháp sắc 
ký cột quay; chất hấp thụ, dung môi tách rửa và dung dịch đệm; hóa chất, thuốc thử hóa 
học, nguyên tố phóng xạ và chế phẩm phóng xạ sử dụng trong phân tích xác định hàm 
lượng flo và phân tích phóng xạ; thuốc thử huỳnh quang; chất tạo tia sáng  nhấp nháy; phim 
và vật liệu, giấy và tấm nhạy sáng; phim sử dụng trong kỹ  thuật phóng xạ tự ghi, chụp 
huỳnh quang hoặc dò ánh sáng; phim nhạy sáng và chế phẩm hóa học và thuốc thử hóa học 
để sử dụng cùng phim nhạy sáng; nhũ tương cho phim, chất tráng phim, chất định hình 
phim và chất nhạy sáng; dung dịch định ảnh; chế phẩm phóng xạ và phi phóng xạ dùng cho 
các mục đích khoa học hoặc nghiên cứu; chất thử hóa học, chế phẩm hóa học và gel hóa 
học để sử dụng trong điện di; chế phẩm protein dùng trong linhc vực khoa học đời sống, 
khoa học, nghiên cứu, công nghiệp, sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, thực 
phẩm và đồ uống, liệu pháp tế bàp và gen, dược sinh và sản xuất sản phẩm dược sinh; 
protein không dùng cho y tế; chất đánh dấu khối lượng phân tử protein để sử dụng cho mục 
đích khoa học và nghiên cứu trong ống nghiệm; chất thử hóa học và chế phẩm hóa học phi 
phóng xạ sử dụng trong việc ghi nhãn và phát hiện axit nucleic và protein cố định; hóa chất 
cho môi trường sắc  ký; các sản phẩm hóa học để sử dụng trong việc phân tách và tinh chế; 
các hóa  chất giúp tạo điều kiện cho quá trình tách các hỗn hợp vật liệu hữu cơ hoặc sinh  
học; hóa chất sắc ký; hóa chất sử dụng trong khoa học, cụ thể là các hạt như hạt  vi thể bám 
dính tế bào; hóa chất để sử dụng trong công nghiệp và khoa học, cụ thể là các chất cao phân 
tử để sử dụng như hạt sàng phân tử và chất trao đổi ion; hóa chất sử dụng trong công 
nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, cụ 
thể là hóa chất dùng trong khoa học, y học, sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, dưới 
dạng các chất, lưu chất, dung dịch, được áp dụng hoặc không được áp dụng cho các môi 
trường, và các môi trường và chất nền, để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã thu thập được; hóa chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học và  nhiếp 
ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân  tạo chưa xử lý, nhựa 
chưa qua xử lý dưới dạng bột, dạng lỏng hoặc bột nhão; phân bón; hợp chất dập lửa; chế 
phẩm để tôi và hàn; chất hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính sử 
dụng trong công nghiệp; bộ kit và  thuốc thử để phân tích và chẩn đoán được sử dụng cho 
các mục đích khoa học, cụ thể là bộ kit bao gồm một cột nhồi các dung dịch hóa học có 
chức năng tạo điều kiện cho quá trình phân tách hỗn hợp các vật liệu hữu cơ hoặc sinh học 
dựa trên khối lượng hoặc cấu trúc phân tử khác nhau của các vật liệu đó để sử dụng trong 
việc tinh lọc protein tái tổ hợp được gắn thẻ Glutathion S- transferaza; tấm vi phiếm chứa 
các chất sắc ký; hóa chất, cụ thể là agaroza được sử dụng để tinh lọc protein để sử dụng 
trong ống nghiệm; hóa chất, cụ thể là các polyme được sử dụng để tinh lọc dna khỏi các 
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phân tử nhỏ bằng phương pháp lọc gel và để cất phân đoạn lipid, hoóc môn, vitamin và các 
phân tử sinh  học nhỏ khác; hóa chất và môi trường sắc ký; môi trường sắc ký để tinh lọc 
các  kháng thể đơn dòng; các hóa chất cao phân tử cho mục đích nghiên cứu và  công 
nghiệp, cụ thể là hạt vi thể bám dính tế bào để nuôi các tế bào sơ cấp của  động vật có vú, 
chủng tế bào chứa hai nhiễm sắc thể từ động vật hoặc con người và các dòng tế bào liên tục; 
thuốc thử dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là protein để liên kết và phát hiện các kháng 
thể và các gói sắc ký và cột sắc ký để tinh lọc các phân tử sinh học; thuốc thử dùng trong 
phòng thí nghiệm, cụ thể là hạt silica dùng trong nghiên cứu và khoa học; chất dinh dưỡng 
cho các tế bào động vật được nuôi cấy và môi trường để nuôi tế bào động vật trong việc 
nuôi  cấy tế bào để sử dụng trong khoa học và trong phòng thí nghiệm; polyme là các hợp 
chất hóa học để sử dụng cho mục đích công nghiệp trong việc tinh lọc các chất hóa học; 
môi trường sắc ký xử lý để tinh lọc quy mô lớn các kháng thể  đơn dòng; bộ thuốc thử để 
sắp xếp dna và rna để sử dụng trong nghiên cứu về gen; thuốc thử để sử dụng cùng với hệ 
thống dụng cụ thiết lập dược lý học tế bào định lượng để sử dụng trong khoa học và nghiên 
cứu; các chế phẩm mẫu  axit nucleic sử dụng màng silica; hóa chất sử dụng trong khoa học, 
sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, dưới dạng các chất, lưu chất và dung dịch, tất cả  
dùng để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các mẫu và mẫu vật; huyết  thanh được 
sử dụng như chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy tế bào được dùng để nuôi tế bào trong 
nghiên cứu khoa học và nghiên cứu trong phòng thí  nghiệm; nhựa được thiết kế và sử dụng 
trong sản xuất sinh dược phẩm; màng sắc ký xử lý được sử dụng trong sản xuất sinh dược 
phẩm; các sản phẩm hóa  học và sinh học về lĩnh vực gen và chẩn đoán được thiết kế và sử 
dụng để chiết, tách, nhân bản hoặc khuếch đại axit nucleic (dna, rna, mRNA) trong nghiên  
cứu sinh học phân tử cho các mục đích phân tích hoặc chuẩn bị. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng; chế phẩm, vật liệu và phương tiện lọc cho các mục đích  
dược phẩm, y tế và vệ sinh; chế phẩm làm sạch không khí; viên nang lọc cho  mục đích 
dược phẩm và y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; bộ kit thử nghiệm dùng 
trong chẩn đoán cho mục đích y tế; bộ lọc để xử lý, tách, hoặc khử độc khí, không khí hoặc 
chất lỏng cho mục đích y tế; thuốc thử hóa  học cho mục đích y tế; giống nuôi cấy và chế 
phẩm sinh học và vi khuẩn sử dụng trong y tế; bộ lọc để tách huyết tương; xenluloza dùng 
cho mục đích dược  phẩm; chế phẩm hóa dược phẩm; chế phẩm cấu tạo hạt nhân hóa học để 
sử dụng trong y tế; thuốc thử hóa học và hóa chất dùng để phân tích cho các mục  đích y tế 
và thú y, không bao gồm các sản phẩm và dịch vụ chẩn đoán y học lâm sàng; chất, sản 
phẩm và chế phẩm dùng trong chẩn đoán cho các mục đích  lâm sàng hoặc y tế; chất, sản 
phẩm và chế phẩm dùng trong chẩn đoán để khuếch đại, phân tích hoặc ghi nhãn axit 
nucleic; chế phẩm, chất và thuốc dược phẩm và thú y; phương tiện cản quang dùng trong 
chẩn đoán hình ảnh; chất  quét phục vụ chẩn đoán để sử dụng cho các thí nghiệm trên cơ 
thể; sản phẩm dược chất phóng xạ; nguồn phóng xạ và mẫu chuẩn phóng xạ để sử dụng 
trong y học hạt nhân; hóa chất dưới dạng chất, lưu chất hoặc dung dịch, được áp dụng hoặc 
không áp dụng cho các môi trường và các môi trường cho mục đích y học và chẩn đoán, 
bao gồm hóa chất, môi trường và chất nền để thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã thu thập được; chất dinh dưỡng cho các tế bào động vật được nuôi cấy 
và môi trường để nuôi tế bào động vật trong nuôi cấy tế bào cho việc nuôi cấy tế bào động 
vật để sản xuất các vật liệu sinh học để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y học; 
hóa chất y tế và hóa chất dược phẩm dưới dạng chất, lưu chất và dung dịch; tất cả nhằm 
mục đích thu thập, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các mẫu và mẫu vật; chế phẩm thử 
nghiệm cho mục đích tra cứu; môi trường nuôi cấy tế bào, thuốc  thử và chất đệm được sử 
dụng bên ngoài cơ thể để sản xuất thêm tế bào và cho liệu pháp gen; chất dinh dưỡng cho 
các vi sinh vật, thuốc thử cho mục đích y tế  và thú y, huyết thanh; chế phẩm cấu tạo hạt 
nhân hóa học dùng trong y tế, cụ thể là để duy trì khả năng sống của tế bào sau khi cấp 
đông và rã đông; giấy được xử lý hóa học để thu thập, tách và lưu trữ các mẫu sinh học để 
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sử dụng  trong chẩn đoán, lâm sàng và y học; chế phẩm chẩn đoán, cụ thể là các lớp trung 
thể polixetyren để sử dụng trong thí nghiệm lâm sàng hoặc y học; chất  dinh dưỡng cho các 
tế bào động vật được nuôi cấy và môi trường để nuôi tế bào động vật trong nuôi cấy tế bào 
động vật để sản xuất các vật liệu sinh học để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y 
học; sản phẩm nuôi cấy tế bào; môi trường nuôi cấy tế bào và huyết thanh nuôi cấy tế bào 
được thiết kế và sử dụng để nuôi và nhân rộng tế bào. 

 
Nhóm 07: Máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong 
lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học; máy công nghiệp xử lý dược phẩm (lò phản ứng 
sinh học sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho mục đích điều trị y tế hoặc chẩn đoán 
lâm sàng); máy công nghiệp xử lý dược phẩm (máy  trộn được sử dụng để sản xuất vật liệu 
sinh học cho điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng); máy bào chế thuốc cũng như các phụ 
tùng máy; thiết bị định vị chính xác, cụ thể là, cơ cấu truyền động cơ học, cơ cấu truyền 
động đinh vít, động cơ điện; thiết bị làm sạch thủy động lực học để làm sạch vật chất dạng 
hạt từ các chất nền công nghiệp; bộ lọc, bộ phận của máy móc; thiết bị lên men; ống và lõi 
lọc, máy tạo khí, thiết bị tách hóa chất, phễu tách, máy tạo và máy tách khí điện hóa, máy 
nén khí điện hóa, màng cho máy tách khí, ống soxhlet làm từ sợi hữu cơ hoặc  vô cơ và bộ 
lọc, bộ lọc để xử lý hóa chất, và thiết bị để sử dụng cho quá trình  lọc và tách hóa học và cơ 
học; máy khuấy (để xử lý hóa chất); máy trộn hoặc máy nhào trộn (để xử lý hóa chất) và 
các máy và thiết bị xử lý hóa chất khác; máy và thiết bị xử lý hóa chất sử dụng trong quá 
trình xử lý quy mô lớn hóa chất theo quy trình sinh học, và bộ phận cũng như phụ kiện của 
sản phẩm này; hệ thống trộn quản lý bằng máy tính bao gồm trạm bơm, bảng điều khiển, hệ 
thống ống, dụng cụ trộn của phương tiện xử lý sinh học; bộ phận và phụ kiện của các sản 
phẩm này; máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong 
lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học; đường ống cho máy và thiết bị xử lý hóa học; máy 
và dụng cụ để tổng hợp axit deoxyribonucleic làm chế phẩm. 

 
Nhóm 09: Cột sắc ký; bình chứa, chủ yếu bằng kim loại, thủy tinh hoặc các vật liệu polyme 
phân tử lượng cao để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị sắc ký và thiết bị điện di cho 
các mục đích khoa học và kỹ thuật, và các phụ kiện, bao gồm giá, chân đỡ, phụ tùng, bể áp 
lực; thiết bị phòng thí nghiệm; bộ lọc dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc bề mặt, 
bộ lọc tầng sâu, bộ lọc kiểu lưới, bao gồm màng và bộ lọc làm bằng nhiều lớp màng siêu 
thấm, sợi và khối xốp như dạng tấm, dải, cuộn, bộ lọc dạng tròn, ống bọc ngoài bộ lọc, bộ 
lọc dạng xếp nếp và giấy gấp nếp, các vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi hữu cơ, vật 
liệu vô cơ, vật liệu tổng hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết  và/hoặc vật liệu bằng 
kim loại; thiết bị tách, cụ thể là thiết bị lọc dùng cho khoa học; thiết bị phòng thí nghiệm, 
thiết bị cho nhà máy thí điểm và thiết bị sản xuất, cụ thể là, lò phản ứng sinh học, bộ điều 
khiển điện tử để sử dụng cùng với lò phản ứng sinh học và bộ phận túi về bản chất là túi xử 
lý lưu chất và hệ ống đa túi bao gồm nhiều túi liên kết với nhau sử dụng ống nối, mối nối và 
phụ kiện, bộ lọc, cổng, lớp lót, buồng, khoang, giá đỡ bộ lọc, bộ cảm biến, cánh quay để 
trộn, bộ phận đóng xả bể và bơm, tất cả chuyên dùng với lò phản ứng sinh học, được bán 
riêng lẻ và bán kèm, được sử dụng để trộn các tế bào động vật đang được giữ trong môi 
trường nuôi cấy tế bào và để kiểm soát nhiệt  độ, độ pH và các điều kiện lưu giữ khác, nhằm 
mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để dùng trong chẩn đoán lâm sàng hoặc trị liệu y 
học; thiết bị phòng  thí nghiệm, thiết bị cho nhà máy thí điểm và thiết bị sản xuất, cụ thể là, 
máy  trộn, bộ điều khiển điện tử để sử dụng cùng với máy trộn và bộ phận túi về bản chất là 
túi xử lý lưu chất và hệ thống ống đa túi bao gồm nhiều túi liên kết với  nhau sử dụng ống 
nối, mối nối và phụ kiện, bộ lọc, cổng, lớp lót, buồng, khoang, giá đỡ bộ lọc, bộ cảm biến, 
cánh quay để trộn, bộ phận đóng xả bể và  bơm để sử dụng cùng với máy trộn, được bán 
riêng lẻ và bán kèm, nhằm mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để dùng trong chẩn đoán 
lâm sàng hoặc trị liệu y học; thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị cho nhà máy thí điểm sinh 
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học và thiết bị sản xuất sinh học để sử dụng trong phòng thí nghiệm và thiết bị thử nghiệm 
sản phẩm dược và sản phẩm sinh học, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để chứa đựng vật 
liệu sinh học và các thuốc thử liên quan nhằm mục đích sản xuất các vật liệu sinh học để sử 
dụng trong chẩn đoán lâm sàng và trị liệu y học; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là lớp lót 
bằng chất dẻo cho bể dùng để chứa đựng vật liệu sinh học và các thuốc thử có liên quan; 
thiết bị phòng thí nghiệm để cấp đông và rã đông trong môi trường phòng sạch hoặc trong 
bảo quản bằng làm lạnh; phần mềm máy tính để giám sát, quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ 
xa các tài sản và dữ liệu lâm sàng, y học và phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ phòng thí 
nghiệm, cụ thể là, cột nhồi sẵn để sử dụng trong phương pháp sắc ký; thiết bị và dụng cụ 
dùng trong phòng thí nghiệm để xử lý tế bào có tích hợp phần mềm máy tính được sử dụng 
để phân tích, thu hoạch, nuôi cấy, xử lý, nhân rộng và làm sạch tế bào; các bộ phận và phụ 
kiện được sử dụng cùng với các thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm này, cụ thể là hộp 
đựng bằng chất dẻo đã được nạp sẵn, khay, túi nuôi cấy tế bào, ống và bộ lọc; thiết bị và 
dụng cụ phòng thí nghiệm sử dụng trong khoa học, nghiên cứu và công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ chiếu xạ dùng cho mục đích công nghiệp; máy vi tính 
và máy in, và phần mềm và chương trình để sử dụng cùng với máy vi tính và máy in; đồ 
thủy tinh để dùng trong phòng thí nghiệm; và các bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm 
nêu trên; thiết bị và dụng cụ hóa học; thiết bị sắc ký lỏng để sử dụng trong khoa học; thiết 
bị dùng để phân tách và làm sạch sử dụng trong khoa học; thiết bị phòng thí nghiệm và 
nghiên cứu, bao gồm cột chưa được nhồi và cột nhồi hóa chất dạng rắn được sử dụng để làm 
sạch; thiết bị sinh học phân tử, cụ thể là màng lọc và màng chuyển đổi, cụ thể là, màng cố 
định để dò tìm axit nucleic và protein; thiết bị sắc ký để sử dụng trong phòng thí nghiệm; hệ 
thống sắc ký; thiết bị và dụng cụ để sử dụng trong phương pháp sắc ký; phần mềm máy tính 
để giám sát, quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ xa các tài sản và dữ liệu lâm sàng, y học và 
phòng thí nghiệm; phần mềm máy tính sử dụng trong phân tích hình ảnh; thiết bị và công 
cụ chẩn đoán hình ảnh, cụ thể là một camera chứa linh kiện tích điện kép (ccd) để  chụp 
ảnh nhằm phân tích và sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống; phần mềm 
máy tính để sử dụng trong các hệ thống phòng thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học đời sống; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm để tối ưu hóa, thu thập dữ 
liệu hiệu suất, bảo trì, chẩn đoán và khắc phục sự cố từ xa, kết nối, kiểm tra kiểm định, trao 
đổi, thông tin về phụ tùng và bộ dụng cụ, tất cả dùng cho thiết bị khoa học đời sống và thiết 
bị xử lý sinh học; thiết bị cấp đông cho các mục đích nghiên cứu khoa học và thí nghiệm; 
hệ thống sản xuất chế phẩm sinh học theo mô-đun được dùng để nuôi, tinh chế, cô đặc, tách 
và đóng gói các vật liệu sinh học trong các quy trình sản xuất hóa chất, kỹ thuật sinh học và 
sản xuất dược phẩm, bao gồm lò phản ứng  sinh học được dùng để xúc tiến nuôi cấy và làm 
lên men tế bào, máy khuấy cơ học để khuấy môi trường sinh học, máy chiết rót dùng để 
đóng gói các sản phẩm dược phẩm, máy phân tách được dùng để tách, tinh chế và cô đặc 
các vật  liệu sinh học, và phần mềm và phần cứng máy tính được kết nối, phần lớn tất cả  
các sản phẩm trên được đựng trong vật chứa đựng bằng chất dẻo hoặc bằng kim loại; cột 
nhồi sẵn để dùng trong quá trình tinh chế; màng vi mao quản hấp phụ và không hấp phụ 
nitroxenluloza để chuyển đổi môi trường và cố định axit nucleic và protein; thiết bị rã đông 
cho mục đích nghiên cứu và thí nghiệm khoa học; thiết bị thí nghiệm cụ thể là, cột sắc ký, 
thiết bị lọc khí, nước và chất  lỏng hoặc lưu chất khác, cụ thể là các ống, lõi lọc, màng lọc 
và phần cứng tích  hợp cho các sản phẩm này; ống chiết, và tấm hâm nóng/dụng cụ khuấy 
điều khiển bằng điện tử được lập trình; phần mềm máy tính để giám sát, quản lý, kiểm soát 
và bảo vệ từ xa các thiết bị và dữ liệu lâm sàng, y học và phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng 
cụ phòng thí nghiệm sử dụng trong khoa học, nghiên cứu và công nghiệp, cụ thể là, cột tinh 
chế, thiết bị điện di không cho mục đích  y tế và hệ thống western blot (hệ thống sử dụng 
kỹ thuật phân tích được sử dụng rộng rãi nhằm phát hiện các protein chuyên biệt trên các 
mẫu mô hay dịch chiết xuất mô) bao gồm phần cứng, phần mềm máy tính và máy quét, tất 
cả ®− ược sử dụng để phân tích định lượng và định tính protein; máy vi tính, máy in và  phần 
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mềm và chương trình, tất cả được sử dụng trong các thử nghiệm về thiết bị tinh chế, thiết bị 
điện di và thiết bị western blot, cụ thể là, máy vi tính, máy  in, phần mềm và chương trình 
để sàng lọc, phân tích và đánh giá protein, và các  bộ phận cơ cấu và phụ tùng cho các thiết 
bị này; thiết bị và dụng cụ khoa học  được sử dụng cho ngành chiếu xạ nhằm mục đích đo 
lường, giám sát và khảo sát; máy vi tính, máy in và các chương trình phần mềm được sử 
dụng cho mục  đích nghiên cứu khoa học đời sống và lĩnh vực tim mạch hạt nhân và chẩn 
đoán  hình ảnh y khoa, được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm, nhà thuốc, bác sĩ, bệnh 
viện, và các nhà cung cấp dịch vụ y tế; thiết bị và dụng cụ trong lĩnh vực chiếu xạ dùng để 
đọc và diễn giải các ảnh tự chụp bằng chiếu xạ và phim, cụ thể là thiết bị đọc và máy quét 
phim tự động; thiết bị điện di; cột và bơm sắc  ký; thiết bị vi chế tạo; thiết bị tạo tia sáng 
nhấp nháy; thiết bị chẩn đoán hình  ảnh cho phát thải phóng xạ và phát xạ huỳnh quang; hệ 
thống tổng hợp và tinh chế tích hợp được sử dụng trong lĩnh vực chiếu xạ; thiết bị để sản 
xuất oligonucleotit; thiết bị vi dãy; lam kính vi dãy; đồ thủy tinh dùng cho phòng  thí 
nghiệm; ống nghiệm và ống nghiệm vi mô dùng trong phòng thí nghiệm; đĩa vi chuẩn; và 
các bộ phận và phụ tùng cho các sản phẩm nói trên; bộ kit bao  gồm chủ yếu là các cột nhồi 
sẵn, hóa chất, chất đệm cô đặc được xử lý sẵn, bơm tiêm và tài liệu hướng dẫn sử dụng để 
tinh lọc protein trong ống nghiệm; thiết bị lọc axit nucleic; thiết bị thí nghiệm, chủ yếu là 
vật liệu, chất lỏng và vật tư cho mục đích khoa học dùng một lần và không được sử dụng lại 
sau lần sử dụng đầu, cụ thể là thiết bị lọc bơm tiêm, cột sắc ký, nhựa sắc ký, giấy lau  sạch 
kính hiển vi, thiết bị lọc thông hơi, cột dna, cột rna cho mục đích tách, thuốc thử dùng trong 
phản ứng chuỗi polymeraza (pcr), thiết bị građien; chế độ chụp giảm nhiễu độc đáo trong 
phần mềm thu nhận (kiểm soát) hình ảnh được cung cấp như một phần của hệ thống máy 
ảnh có linh kiện tích điện kép (ccd) được dùng để chụp ảnh các gel protein và western blots 
(kỹ thuật phân  tích được sử dụng rộng rãi nhằm phát hiện các protein chuyên biệt trên các 
mẫu  mô hay dịch chiết xuất mô) để phân tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống; 
thiết bị phân tích cho phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng thí nghiệm khoa học để tự 
động đo và kiểm tra sự tương tác của các phân tử sinh học về độ mạnh, tốc độ và tính đặc 
hiệu, bao gồm xác định các tham số như hằng số động học, nồng độ, mô hình liên kết và sự 
hình thành phức hợp đa  thành phần; cột sắc ký, cụ thể là cột chia độ để sử dụng trong môi 
trường phân tách độ chính xác cao trong nghiên cứu và sản xuất dược phẩm; phần mềm 
máy  tính và phần cứng máy tính để điều khiển hệ thống xử lý chất lỏng tự động, cụ thể là 
hệ thống sắc ký, hệ thống lọc, lò phản ứng sinh học và thiết bị tổng hợp oligonucleotit; phần 
mềm máy tính để phân tích vi sai trong điện di và các ứng dụng khác trong khoa học nghiên 
cứu protein; phần mềm máy tính để lập biểu đồ và dữ liệu biểu đồ từ hệ thống sắc ký để 
tinh chế protein để các nhà khoa học và nhà nghiên cứu công nghệ sinh học sử dụng trong 
lĩnh vực khoa học đời sống; phần mềm máy tính cho kính hiển vi, phân tích hình ảnh và tin 
học được bán độc quyền thông qua bán hàng trực tiếp; phần mềm máy tính để theo dõi, 
quản lý, kiểm soát và bảo vệ từ xa các thiết bị và dữ liệu lâm sàng, y tế và phòng thí 
nghiệm; phần mềm máy tính để sử dụng trong phân tích hình ảnh; hệ thống phân tách và 
lọc tiếp tuyến bao gồm đa tạp dòng, màng vi mao quản, bể  chứa sản phẩm, bơm, van, đồng 
hồ đo và đường ống để phân tách và cô đặc  dung dịch sinh học trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học và chế phẩm dược sinh; thiết bị cho phép tải mẫu có kiểm soát trong cột sắc ký, cụ 
thể là ống thủy tinh có van và kim phun; lò phản ứng sinh học bằng chất dẻo dùng một lần 
để nuôi cấy tế bào; phần mềm máy tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm để  tối 
ưu hóa, thu thập dữ liệu hiển thị, bảo trì, chẩn đoán và xử lý sự cố từ xa, kết nối, kiểm tra 
kiểm định, trao đổi, thông tin về các bộ phận thay thế và bộ kit, tất cả cho khoa học đời 
sống và thiết bị xử lý sinh học; thiết bị điện và khoa học - cụ thể là thiết bị quét quang dna 
tự động; thiết bị điện và khoa học, cụ thể là kính hiển vi và thiết bị truyền động cơ-điện có 
độ chính xác cao; hệ thống kính hiển vi tự động bao gồm kính hiển vi và phần cứng máy 
tính và  phần mềm máy tính để phân tích hình ảnh chất lượng cao của đĩa vi chuẩn, lam  
kính và mẫu sinh học; hệ thống phần cứng và phần mềm cơ-điện bao gồm máy  vi tính, 
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phần mềm máy vi tính, thiết bị định vị cơ điện để điều khiển vi định vị, để sử dụng trong 
lĩnh vực lượng tử ánh sáng, điều khiển dòng kỹ thuật số, thử nghiệm và kiểm tra chất bán 
dẫn, và kính hiển vi và máy quét quang học và hệ thống quét cho thiết bị laze; phần mềm 
máy tính cho kính hiển vi, phân tích hình ảnh và tin học trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng 
và chẩn đoán; hệ thống phần cứng và phần mềm cơ-điện bao gồm máy vi tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị định vị cơ-điện để sử dụng trong kiểm tra và phân tích mẫu sinh học; thiết 
bị truyền động điện, cụ thể là các thiết bị điều khiển bằng máy tính chạy  điện có độ chính 
xác cao để điều chỉnh tần số laze của các thiết bị laze có thể điều hướng được; thiết bị 
truyền động van cơ-điện, cụ thể là van được điều khiển bằng máy vi tính chạy điện có độ 
chính xác cao để sử dụng trong các  thiết bị tạo dòng có độ chính xác cao; hệ thống định vị 
chính xác bao gồm bộ chỉ mục quang, cụ thể là bộ truyền động quang có máy ảnh bao gồm 
thấu kính của vật kính, cửa trập và bánh lọc cho phép dữ liệu hình ảnh được số hóa, bàn soi 
kính hiển vi, mạch điều khiển điện tử, khung điều khiển chuyển động, thiết bị truyền động 
tuyến tính, thiết bị truyền động trục vít, thanh trượt tuyến tính, động cơ điện và thiết bị laze 
có thể điều hướng được để sử dụng trong định vị chính xác trong các lĩnh vực lượng tử ánh 
sáng, phân tích hình ảnh y sinh, chất  lỏng, van điều chỉnh lưu lượng, khoa học đời sống và 
sản xuất chất bán dẫn; hệ thống định vị chính xác bao gồm bộ chỉ mục quang, cụ thể là bộ 
truyền động quang có máy ảnh bao gồm thấu kính của vật kính, cửa trập và bánh lọc cho 
phép dữ liệu hình ảnh được số hóa, bàn soi kính hiển vi, mạch điều khiển điện tử, khung 
điều khiển chuyển động, thiết bị truyền động tuyến tính, thiết bị truyền động trục vít, thanh 
trượt tuyến tính, động cơ điện và thiết bị laze có thể  điều hướng để sử dụng trong định vị 
chính xác trong lĩnh vực chẩn đoán lâm sàng; thiết bị điện và khoa học, cụ thể là thiết bị 
phân tích hình ảnh quang học; thiết bị điện được sử dụng trong điện di bao gồm hệ điện 
cực, khung kẹp và bể chứa; dụng cụ và thiết bị thí nghiệm cho nghiên cứu khoa học sinh 
học và khoa học đời sống, cụ thể là thiết bị điện di, thiết bị khối phổ cụ thể là thiết bị tách, 
thiết bị cung cấp/điều khiển điện, hộp đựng bằng gel, giá đỡ hộp đựng, bơm  tuần hoàn, đĩa 
thủy tinh, tấm tách và tấm chiết rót, dụng cụ hộp đựng và dụng  cụ loại bỏ chất đệm; thiết bị 
phân tích hình ảnh bằng laze, cụ thể là thiết bị sắp xếp ảnh để tạo ảnh do máy ảnh chụp 
trong khoa học đời sống; thiết bị tuần hoàn làm mát và bể tĩnh nhiệt được tích hợp vận hành 
bằng điện để sử dụng trong làm nóng và làm mát chất lỏng dùng trong khoa học và phòng 
thí nghiệm; bộ lọc và màng vi mao quản, giá đỡ, vỏ và vật dụng đỡ cho các sản phẩm này, 
không làm bằng kim loại; thiết bị cho mục đích lọc và tách, và các bộ phận của chúng, tất 
cả để sử dụng trong chẩn đoán, khoa học hoặc phòng thí nghiệm; thiết bị lọc và thiết bị tách 
để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm được bán cùng hoặc không cùng với vật 
dụng đỡ để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm; thiết bị lọc và thiết bị tách; giá đỡ, 
vỏ và vật dụng đỡ, tất cả để sử dụng với các thiết bị lọc hoặc thiết bị tách nêu trên; bộ lọc 
dùng trong khoa học và phòng thí nghiệm; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói 
trên, tất cả để sử dụng trong khoa học và phòng thí nghiệm; thiết bị lọc dùng để cô đặc 
và/hoặc pha loãng nhanh trong phòng thí nghiệm các dung dịch sinh học  chính; thiết bị lọc 
để sử dụng trong các thiết bị phòng thí nghiệm trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh 
học; phần mềm máy tính để kiểm soát các quy  trình sắc ký và các mô đun xử lý chất lỏng 
khác; thiết bị làm lạnh cho mục đích nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm, cụ thể là 
thiết bị làm lạnh được kiểm soát tốc độ trong phòng thí nghiệm để bảo quản lạnh; máy hàn 
nhiệt để  hàn ống bằng chất dẻo được sử dụng trong phòng thí nghiệm, lĩnh vực dược  
phẩm, y tế và y sinh; màng vận chuyển lai hóa để sử dụng trong khoa học và nghiên cứu phi 
y tế; bộ dụng cụ bao gồm chủ yếu là các thiết bị sắc ký trong phòng thí nghiệm, cụ thể là 
cột sắc ký nhồi sẵn, chất hóa học, chất đệm cô đặc  được xử lý sẵn, xi-lanh phân phối dùng 
một lần có thể tái chế để sử dụng trong  phòng thí nghiệm để tinh lọc protein để sử dụng 
trong ống nghiệm; bộ dụng cụ bao gồm chủ yếu là các cột sắc ký nhồi sẵn và xi-lanh có thể 
tái sử dụng hoặc dùng một lần để sử dụng trong phòng thí nghiệm để tinh lọc protein; thiết 
bị và  dụng cụ để tinh lọc protein, cụ thể là cột sắc ký nhồi sẵn; thiết bị phòng thí nghiệm và 
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thiết bị lâm sàng, cụ thể là thiết bị lọc xi-lanh bằng chất dẻo dùng một lần; thiết bị phòng 
thí nghiệm và thiết bị lâm sàng, cụ thể là thiết bị lọc, thiết bị lọc có xi-lanh, thiết bị lọc 
dùng một lần và thiết bị lọc có xi-lanh dùng một lần; thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị 
nghiên cứu bao gồm cột chất rắn hóa học nhồi sẵn có chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tách hỗn hợp các vật liệu hữu cơ hoặc sinh học dựa trên trọng lượng hoặc cấu trúc phân 
tử khác nhau của chúng; thiết bị phòng thí nghiệm và sản phẩm để chuẩn bị mẫu, cụ thể là 
thiết bị lọc, khoang lọc, lọ, nắp và giá để lọ; thiết bị và dụng cụ phòng  thí nghiệm, cụ thể là 
các cột nhồi sẵn để sử dụng trong tổng hợp hóa học; thiết  bị và dụng cụ phòng thí nghiệm, 
cụ thể là các cột nhồi sẵn để sử dụng trong  tách và tinh lọc; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ 
thể là các thiết bị cầm tay có chứa thẻ để xử lý các tế bào thuộc khoang miệng; thiết bị 
phòng thí nghiệm, cụ thể là thiết bị lọc không có xi-lanh; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể 
là lõi lọc có màng để tách các phân tử sinh học trong sản xuất dược phẩm sinh học; cột thí 
nghiệm để sử dụng trong tổng hợp hóa học; thiết bị và phụ kiện phòng thí  nghiệm được sử 
dụng trong các quy trình điện di; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể là cột dùng một lần và 
chất đệm để tinh lọc khối lượng nhỏ các kháng thể đơn dòng; hệ thống lọc trong phòng thí 
nghiệm, bao gồm lõi lọc, ống chia nhánh, bơm, van áp suất ngược, đồng hồ đo áp suất và bể 
chứa, để sử dụng  trong việc tách các thành phần sinh học và tách màng; dụng cụ phòng thí 
nghiệm được sử dụng trong lĩnh vực điện di, cụ thể là dụng cụ hội tụ đẳng  điện; thiết bị sắc 
ký lỏng và hệ thống sắc ký bao gồm màn hình, van động cơ, bơm tăng áp, thiết bị thu mẫu 
phân tách, thiết bị lấy mẫu tự động, bàn thao tác, khuôn được lập trình sẵn và phần mềm 
phân tích để sử dụng với thiết bị sắc ký  lỏng và hệ thống sắc ký; thiết bị khoa học và phòng 
thí nghiệm và hệ thống sắc ký để sử dụng trong tinh lọc, bao gồm thiết bị lọc, cột, buồng 
trộn, giá đỡ, bơm, dây cáp, bộ kit ống; và các bộ phận của chúng; thiết bị phân tích sắc ký  
lỏng; thiết bị sắc ký lỏng sử dụng trong khoa học; lõi lọc có màng để tách các  phân tử sinh 
học trong sản xuất dược phẩm sinh học; đĩa vi chuẩn có các hạt  nhựa sắc ký hóa học để 
tinh lọc quy mô nhỏ các protein tái tổ hợp được đánh dấu; hệ thống sản xuất chế phẩm sinh 
học theo mô-đun được sử dụng để nuôi cấy, tinh lọc, cô đặc, tách và đóng gói vật liệu sinh 
học trong các quy trình hóa học, công nghệ sinh học và dược phẩm, bao gồm lò phản ứng 
sinh học được sử dụng để nuôi cấy và lên men tế bào, máy trộn cơ học để khuấy môi trường 
sinh học, máy chiết rót được sử dụng để đóng gói dược phẩm, máy tách được sử dụng để 
tách, tinh lọc và cô đặc vật liệu sinh học, và kết nối phần cứng và phần mềm máy tính, tất 
cả được bọc trong vỏ bằng chất dẻo hoặc kim loại; đầu đọc và máy quét mẫu huỳnh quang 
đa mục đích để phân tích gel, dãy blot và vi đĩa; thiết bị truyền và cố định axit nucleic và 
protein để sử dụng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc vi mao quản hấp phụ hoặc gia 
cường nitroxenluloza; thiết bị truyền axit nucleic và protein, đặc biệt để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm và trong lâm sàng; vật liệu trong phòng thí nghiệm bằng chất dẻo bao  
gồm xenluloza este và màng lọc dòng bên và màng xét nghiệm miễn dịch; thiết  bị phòng 
thí nghiệm, cụ thể là bơm nhu động, thiết bị thu mẫu phân tách, thiết bị theo dõi cột, thiết bị 
hội tụ đẳng điện, thiết bị điện di, thiết bị nuôi cấy tế  bào và máy ly tâm trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị khoa học, y tế, sinh học, phòng thí nghiệm và pháp y, cụ thể là, vật liệu 
tổng hợp chịu tải dưới dạng môi trường và nền để thu, vận chuyển, lưu trữ và phân tích các 
mẫu và mẫu vật đã  thu thập; phần mềm và phần cứng để phân tích dữ liệu và tự động hóa 
các quy trình liên quan đến thiết bị sản xuất sinh học; bộ lọc màng dùng trong phòng thí 
nghiệm; giá đỡ máy lọc/bộ lọc để dùng một lần là thiết bị phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 10: Máy móc y tế, cụ thể là thiết bị y tế chuyên dùng cho làm đông và rã đông các  
mẫu trị liệu tế bào cho mục đích y tế; dụng cụ y tế với phần mềm máy tính tích  hợp dùng 
để phân tích, thu hoạch, nuôi cấy, xử lý, mở rộng và thanh lọc tế bào; bộ phận và phụ tùng 
để sử dụng với các dụng cụ y tế, cụ thể là hộp đựng bằng chất dẻo đã nạp sẵn, khay, túi nuôi 
cấy tế bào, ống và bộ lọc tất cả đều được sử dụng với các dụng cụ y tế, tất cả cho các mục 
đích y tế hoặc lâm sàng; thiết bị và dụng cụ để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các 
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mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; đồ chứa đựng dùng một lần để thu thập và bảo 
quản và vận chuyển máu; thiết bị để pha trộn các chất phụ gia với các mẫu thử sinh học  
như máu và vật liệu tế bào có sự kiểm soát nhiệt độ; bộ dụng cụ bao gồm túi  dùng một lần 
để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; 
túi, túi nhỏ và hộp để thu thập và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; 
thiết bị, cụ thể là ống, van, ghim, kẹp ống, nắp, ghim cài, kẹp và phụ tùng là một bộ phận 
hoặc phụ tùng tạo thành cho thiết bị y tế để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu 
thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; bất kỳ thiết bị nào trong các thiết bị này là bộ phận 
hoặc phụ tùng tạo thành cho thiết bị y tế để thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu 
thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; thiết bị làm ấm, làm mát, bổ sung dung dịch bảo vệ 
đông lạnh và trộn vật liệu sinh học như tế bào, máu cuống rốn, tủy xương, máu ngoại vi, 
thành phần máu hoặc bất kỳ vật liệu giống như máu nào khác để chuẩn bị làm lạnh hoặc 
làm tan sinh phẩm; phụ  tùng thiết bị y tế, cụ thể là bộ đồ chứa đựng y tế nối liền nhau và 
đồ chứa đựng y tế có thể nối liền nhau dùng một lần để sử dụng trong việc thu thập, xử lý, 
phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào; phụ  tùng thiết bị y 
tế, cụ thể là ống, vòi, kẹp, nút và nút bịt, để nối liền nhau  và/hoặc để lắp vào các bộ đồ 
chứa đựng y tế có thể nối liền dùng một lần nêu trên và túi nhỏ để thu thập và bảo quản các 
mẫu thử sinh học như máu và vật  liệu tế bào; thiết bị làm lạnh cho mục đích y tế, cụ thể là 
thiết bị y tế để đông lạnh có kiểm soát tốc độ mẫu trị liệu tế bào; thiết bị y tế, cụ thể là các 
thiết bị cầm tay có chứa tăm xốp để lấy tế bào ở miệng; thiết bị rã đông dùng cho mục đích 
y tế; màng lọc, bộ lọc dung dịch nước dược phẩm, bộ lọc thông hơi vô trùng, bộ lọc để sử 
dụng trong tách máu và huyết tương, bộ lọc khí hoặc không khí nội tuyến được sử dụng 
trong lọc hô hấp, viên nang lọc, sàng phân tử, bộ lọc IV, bộ lọc kín, bộ lọc trước, bộ lọc 
nhiều lớp, viên nang lọc dùng một lần, màng vi lọc, màng ưa nước, màng kỵ nước, bộ lọc 
kỵ nước, bộ lọc vi sợi thủy tinh, lõi lọc, lõi lọc xếp nếp, vật liệu lọc khử trùng bức xạ, bộ lọc 
truyền vi tổng hợp, vỏ bọc cho bộ lọc; bộ ống để bơm thổi vào cơ thể; hệ thống ống có gờ 
hoặc không có gờ; cụm ống dẫn lưu (hệ thống ống); đầu nối cho bộ lọc và hệ thống ống, 
khóa vặn xoăn (khóa luer), gai/ngạnh, vòng bít/vòng đệm kín, kẹp; tất cả những sản phẩm 
nói trên cho các mục đích y tế, nha khoa, thú y  hoặc khoa học. 

 
Nhóm 11: Máy/bộ lọc, giá đỡ máy lọc/bộ lọc, van lọc, màn hình hỗ trợ máy lọc/bộ lọc, 
phương tiện lọc và màng lọc để sử dụng trong việc tách các hạt rắn khỏi chất  lỏng hoặc 
khí, dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp; thiết bị sắc ký lỏng dùng trong công 
nghiệp; thiết bị để sử dụng trong việc tách và lọc cho mục đích công nghiệp; cột để sử dụng 
trong quy trình sắc ký công nghiệp; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống làm lạnh để làm 
lạnh sâu; hệ thống làm lạnh để làm lạnh; hệ thống làm lạnh để cấp đông; cột sắc ký; 
phương tiện dùng cho cột sắc ký dùng cho mục đích công nghiệp; các bộ phận của các sản 
phẩm nêu trên trong nhóm này; bộ lọc màng dùng trong công nghiệp; thiết bị lọc làm 
sạch/tinh chế sinh học phân tử dùng trong công nghiệp; bộ lọc cho các mục đích kỹ thuật, 
cụ thể là bộ lọc bề mặt, bộ lọc tầng sâu, bộ lọc dạng lưới, bao gồm bộ lọc màng và màng 
siêu lọc  nhiều lớp, vải và khối xốp, như dạng tấm, dải, thanh, bộ lọc, máy lọc lỗ tròn, bộ 
lọc dạng xếp nếp và giấy gấp nếp, vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi  hữu cơ, vật liệu 
vô cơ, vật liệu tổng hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết và/hoặc thiết bị tách vật 
liệu kim loại, cụ thể là thiết bị để lọc cho mục đích quân sự (ví dụ như thiết bị để chuẩn bị 
nước khẩn cấp cho thiết bị cơ bản) và cho các mục đích kỹ thuật; thiết bị thẩm thấu ngược; 
bồn tĩnh nhiệt kết hợp với thiết bị tuần hoàn làm lạnh vận hành bằng điện để sử dụng trong 
thiết bị làm nóng và làm mát bằng chất lỏng cho các mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi 
nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Giấy tách pha; giấy sắc ký, giấy thấm polyetylen ở mặt sau, và giấy lọc; khăn 
giấy làm sạch ống kính/thấu kính; túi và lớp lót bằng chất dẻo dùng để chứa đựng vật liệu 
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sinh học và thuốc thử liên quan; thiết bị thí nghiệm, chủ yếu là vật liệu, chất lỏng và vật tư 
dùng cho mục đích khoa học được dùng một lần trong tự nhiên và không thể được sử dụng 
lại sau khi đã dùng lần đầu, cụ thể là giấy lọc; bộ lọc sử dụng giấy làm từ bột gỗ được làm 
nhăn có khả năng kháng axit và kiềm dùng cho các mục đích thí nghiệm và công nghiệp; 
giấy lọc; giấy lọc vi sợi thủy tinh; giấy thấm polyetylen ở mặt sau để sử dụng làm lớp bảo 
vệ cho các bề mặt làm việc trong phòng thí nghiệm, làm lớp lót thấm cho chuồng thú, làm 
lớp lót cho buồng làm ẩm; tài liệu tiếp thị, khoa học và hướng dẫn/giảng dạy; sách hướng 
dẫn/giảng dạy; ấn phẩm in liên quan đến làm tinh sạch/lọc trong ngành khoa học đời sống. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa/bảo trì và lắp đặt máy hàn nhiệt để hàn các ống nhựa được sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, trong lĩnh vực dược phẩm, y học và y sinh học, máy công 
nghiệp xử lý dược phẩm (lò phản ứng sinh học sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho 
mục đích điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng), máy công nghiệp xử lý dược phẩm (máy  
trộn được sử dụng để sản xuất vật liệu sinh học cho điều trị y tế hoặc chẩn đoán lâm sàng), 
máy bào chế thuốc cũng như các phụ tùng máy, thiết bị định vị chính xác, cụ thể là, cơ cấu 
truyền động cơ học, cơ cấu truyền động đinh vít, động cơ điện, cột sắc ký, bình chứa để sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, thiết bị sắc ký và thiết bị điện di cho các mục đích khoa học 
và kỹ thuật, và các phụ kiện, bao gồm giá, chân đỡ, phụ tùng, bể áp lực, thiết bị phòng thí 
nghiệm, bộ lọc dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là bộ lọc bề mặt, bộ lọc tầng sâu, bộ 
lọc kiểu lưới, bao gồm màng và bộ lọc làm bằng nhiều lớp màng siêu thấm, sợi và khối xốp 
như dạng tấm, dải, cuộn, bộ lọc dạng tròn, ống bọc ngoài bộ lọc, bộ lọc dạng xếp nếp và 
giấy gấp nếp, các vật liệu polyme phân tử lượng cao, sợi hữu cơ, vật liệu vô cơ, vật liệu tổng 
hợp và/hoặc vật liệu tự nhiên được nung kết và/hoặc vật liệu bằng kim loại, thiết bị tách, cụ 
thể là thiết bị lọc dùng cho khoa học, máy móc y tế, cụ thể là thiết bị y tế chuyên dùng cho 
làm đông và rã đông các mẫu trị liệu tế bào cho mục đích y tế thiết bị và dụng cụ chuẩn 
đoán hình ảnh, thiết bị và dụng cụ quét (scanning), thiết bị và dụng cụ để thu thập, xử lý, 
phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và vật liệu tế bào, máy/bộ lọc, giá đỡ 
máy lọc/bộ lọc, van lọc, màn hình hỗ trợ máy lọc/bộ lọc, phương tiện lọc và màng lọc để sử 
dụng trong việc tách các hạt rắn khỏi chất lỏng dùng trong mục đích thương mại và công 
nghiệp, thiết bị sắc ký lỏng dùng trong công nghiệp, thiết bị để sử dụng trong việc tách và 
lọc cho mục đích công nghiệp, nền tảng sản xuất sinh dược phẩm sử dụng một lần có thể 
cấu hình được, phương tiện sản xuất sinh dược phẩm được làm sẵn theo môđun; bảo dưỡng 
thiết bị và dụng cụ khoa học; dịch vụ tư vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên; xây 
dựng, thi công và lắp đặt các phương tiện xử lý sinh học và sản xuất sinh học cho ngành 
khoa học đời sống; sửa chữa, lắp đặt, điều chỉnh hoặc bảo trì các thiết bị và dụng cụ khoa 
học để sử dụng trong lĩnh vực khoa học đời sống. 

 

Nhóm 41: Đào tạo liên quan đến việc sử dụng, kiểm định, kiểm định lại và bảo dưỡng các 
thiết bị và dụng cụ khoa học; dịch vụ đào tạo và giáo dục liên quan đến thiết bị, dụng cụ 
khoa học và phần mềm liên quan đến thiết bị và dụng cụ khoa học được sử dụng trong lĩnh 
vực khoa học đời sống; các khóa đào tạo và giáo dục khách hàng trong các lĩnh vực hóa 
chất, dược phẩm, công nghệ sinh học, sinh hóa, khoa học đời sống và thiết bị xử lý sinh 
học. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo dõi, quản lý, 
kiểm soát, và bảo mật từ xa dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí nghiệm; dịch vụ 
phòng thí nghiệm và dịch vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ làm lạnh dây 
chuyền, cụ thể là công nghệ bảo quản lạnh và công nghệ đông lạnh; dịch vụ thiết kế và phát 
triển để tạo ra các phương tiện xử lý sinh học và sản xuất sinh học cho lĩnh vực khoa học 
đời sống; tư vấn trong lĩnh vực hóa học, dược phẩm, công nghệ sinh học và sinh hóa; hệ 
thống điều hành sản xuất (mes) cho các ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh 
học, được cung cấp dưới dạng phần mềm như một dịch vụ; cung cấp phần mềm như một 
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dịch vụ có phần mềm quản lý các quy trình sản xuất dược phẩm và chế phẩm dược sinh; 
dịch vụ chẩn đoán y tế, nghiên cứu khoa học, phân tích hình ảnh và dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học trong các lĩnh vực sinh học, ung thư, thần kinh, bệnh truyền nhiễm, miễn 
dịch và nuôi cấy tế bào; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ phòng thí nghiệm, cụ 
thể là điều hòa/làm ổn định các thử nghiệm và thuốc thử; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (saas) có phần mềm tùy biến và tối ưu hóa các nền tảng xử lý sinh học và sản xuất sinh 
học để sản xuất chế phẩm dược sinh; cung cấp cổng thông tin trực tuyến có thông tin về các 
nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản xuất chế phẩm dược sinh; 
dịch vụ tư vấn khoa học trong lĩnh vực khoa học đời sống; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
sử dụng các nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản xuất chế phẩm 
dược sinh; tùy chỉnh các nền tảng phần mềm xử lý sinh học và sản xuất sinh học để sản 
xuất chế phẩm dược sinh; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo 
dõi, quản lý, kiểm soát và bảo mật từ xa dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí 
nghiệm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm theo dõi, quản lý, kiểm 
soát và bảo mật dữ liệu và thiết bị lâm sàng, y tế và phòng thí nghiệm từ xa; cung cấp việc 
sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được, cụ thể là phần mềm để tối ưu hóa, thu 
thập dữ liệu hiệu suất, bảo trì, chẩn đoán và xử lý sự cố từ xa, kết nối, kiêm tra kiểm định, 
trao đổi, thông tin về phụ tùng và bộ dụng cụ, tất cả dùng cho thiết bị khoa học đời sống và 
thiết bị xử lý sinh học; cung cấp dịch vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm trong các 
lĩnh vực khoa học đời sống và thiết bị xử lý sinh học; nghiên cứu khoa học; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tu vấn và cố 
vấn cho tất cả những dịch vụ đã nêu ở trên trong lĩnh vực khoa học đời sống và thiết bị xử lý 
sinh học; dịch vụ phát triển quy trình và nghiên cứu họp đồng để sản xuất và phát triển quy 
trình sinh học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm; cung cấp nền tảng như một 
dịch vụ có nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng trong việc tối ưu hóa các quy trình sản 
xuất sinh học và khoa học đời sống; cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm để 
sử dụng trong việc tối ưu hóa các quy trình sản xuất sinh học và khoa học đời sống; cung 
cấp điện toán đám mây có phần mềm để sử dụng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất 
sinh học và khoa học đời sống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thu thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và 
vật liệu tế bào, cụ thể là thu thập và bảo quản máu người và các vật liệu tế bào khác cho 
mục đích y tế bao gồm xét nghiệm y tế và để bảo quản máu hoặc các vật liệu tế bào khác 
thu thập được để xét nghiệm, phân tích hoặc sử dụng sau này; dịch vụ y tế hoặc trợ y để thu 
thập, xử lý, phân tích và bảo quản các mẫu thử sinh học như máu và các sản phẩm tế bào; 
dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ truyền máu; dịch vụ lâm sàng liên 
quan đến điều trị dựa ừên các thành phần máu, và lưu trữ và phục hoàn máu trong quá trình 
phẫu thuật; dịch vụ y tế liên quan đến công nghệ làm lạnh dây chuyền. 
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(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại; dịch vụ vận tải bằng du thuyền. 

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ trường, 
karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trọng nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài; dịch vụ giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh doanh bãi tắm biển phục 
vụ cho mục đích thể thao, giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt, uốn tóc; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2020-01302 (220) 13.01.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.5.1; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng nhạt, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 
- Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên  (VN) 
Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại; dịch vụ vận tải bằng du thuyền. 

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ trường, 
karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trọng nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài; dịch vụ giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh doanh bãi tắm biển phục 
vụ cho mục đích thể thao, giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
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Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt, uốn tóc; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2020-01303 (220) 13.01.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.5.1; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng nhạt, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

 

(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 
- Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên  (VN) 
Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại; dịch vụ vận tải bằng du thuyền.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ trường, 
karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài; dịch vụ giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh doanh bãi tắm biển phục 
vụ cho mục đích thể thao, giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt, uốn tóc; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 
 

(210) 4-2020-01304 (220) 13.01.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.5.1; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng nhạt, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 
- Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên  (VN) 
Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doannh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại; dịch vụ vận tải bằng du thuyền.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ trường, 
karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trọng nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài; dịch vụ giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh doanh bãi tắm biển phục 
vụ cho mục đích thể thao, giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt, uốn tóc; dịch vụ cắt 
sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2020-02808 (220) 30.01.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) STUART WEIZTMAN IP, LLC  (US) 

2400 East Commercial Blvd. #506, Ft. 
Lauderdale, FL 33308, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục] cho nam và nữ; áo sơ mi cho nam và nữ. 

 

 
(210) 4-2020-02961 (220) 03.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; 25.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Tiến 
Thành  (VN) 
Số 12 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng trong nhà bếp bằng i-nốc: thau, xoong, ga-men, chảo, rổ, chén. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng gia dụng bằng i-nốc, cụ thể là: đồ dùng trong nhà tắm, đồ dùng 
trong nhà bếp, hàng trang trí nội ngoại thất, hộp đựng dụng cụ y tế bằng inox. 
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(210) 4-2020-03140 (220) 04.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích y tế; sản phẩm bổ sung cho thực phẩm 

được chế trên cơ sở collagen (một dạng prôtêin); thực phẩm ăn kiêng không dùng trong 
ngành y, được làm từ thành phần chính là collagen hải sản; chất bổ sung cho thực phẩm trên 
cơ sở collagen. 

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ăn uống trên cơ sở bột ngũ cốc (có bổ sung 
collagen, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà 
phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong 
mục đích y tế); cháo các loại; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa. 

 
Nhóm 32: Sản phẩm đồ uống có collagen (không cồn); nước yến (đồ uống không chứa cồn 
dùng để giải khát); nước khoáng và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống 
các loại (không chứa cồn); bia; xi rô dùng cho đồ uống; các chế phẩm khác để làm đồ uống 

 

 
(210) 4-2020-03141 (220) 04.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 

bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm 

điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; 

bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt dùng 

cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ hoặc 

giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau 

xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe 

cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo 

dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) 
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dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; 

vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 

thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh 

lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 

dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều 

khiển cấp truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ 

bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí 

phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; 

đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô;  thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay 

đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ 

gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ;  ghế ngồi 

dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các 

bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn 

máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ 

tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình 

nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 

cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm 

phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 

phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 

dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn 

máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái 

(ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn 

máy; xe địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn dùng cho người tàn tật; thuyền.  
 

 
(210) 4-2020-05434 (220) 24.02.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.16; A5.3.15; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế dịch vụ và công 
trình Gidalia  (VN) 
Thửa đất số 862, tờ bản đồ số 180, khu 

tái định cư An Thạnh, phường An Thạnh, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 19: Van dẫn ống nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời, van dẫn ống nước, không bằng 

kim loại hoặc chất dẻo, van nhựa cứng pvc, ống nhựa cứng ppr,  phụ kiện nhựa cứng ppr 

như (măng sông ppr, tê thu ppr, cút ren ppr) dùng trong ngành điện nước. 
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(210) 4-2020-06087 (220) 27.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 26.7.25; 26.3.4; A17.2.2; 3.1.16; 

A3.1.24 
(731) THINGS I LIKE COMPANY LIMITED  

(CN) 
Level 19, Two International Finance 
Centre, 8 Finance Street, Central Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng để đăng danh sách điều ước cá nhân mà người dùng có thể 

thêm các danh sách và/hoặc hình ảnh của quà tặng muốn nhận vào các dịp đặc biệt như sinh 
nhật, giáng sinh, lễ tình yêu, ngày kỉ niệm và các ngày đặc biệt khác; phần mềm ứng dụng 
máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính có thể tải về; 
chương trình trò chơi cho điện thoại di động; phần mềm mã hóa; phần mềm dùng cho nhắn 
tin trực tuyến; phần mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần mềm thương mại điện tử và thương 
mại di động cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, máy tính 
bảng và máy tính cầm tay, cụ thể là phần mềm thương mại điện tử, thương mại di động và 
mua sắm trực tuyến; phần mềm máy tính cho thương mại điện tử, thương mại di động và 
mua sắm trực tuyến, cụ thể là phần mềm trò chuyện và nhắn tin liên quan đến thương mại 
điện tử, thương mại di động và mua sắm trực tuyến; phần mềm máy tính cho thương mại 
điện tử, thương mại di động và mua sắm trực tuyến, cụ thể là bàn phím ảo, tạo hình nhân 
vật và giao diện người dùng để hỗ trợ các giao dịch mua sắm; xuất bản phẩm điện tử (có thể 
tải xuống); phần mềm chia sẻ vị trí; phần mềm định vị, dẫn đường; phần mềm định vị toàn 
cầu; phần mềm bản đồ; phần mềm mạng lưới; phần mềm ứng dụng máy tính; đồ họa có thể 
tải về dùng cho điện thoại di động; biểu tượng cảm xúc có thể tải xuống dùng cho điện 
thoại di động; phần mềm trò chơi; ứng dụng di động có thể tải xuống sử dụng với các thiết 
bị máy vi tính có thể đeo; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm giải trí tương tác; phần mềm 
tương tác; phần mềm máy tính tương tác cho phép trao đổi thông tin; phần mềm có thể tải 
xuống để cho phép tải lên, đăng, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ tên, viết nhật ký (blog), chia sẻ 
hoặc cung cấp phương tiện hoặc thông tin điện tử qua internet hoặc mạng truyền thông 
khác; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần cứng và phần mềm máy tính để truyền, 
nhận, tải xuống, đọc và cung cấp quyền truy cập vào văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội 
dung kỹ thuật số khác; phần cứng và phần mềm máy tính để truyền, nhận, tải xuống, đọc và 
cung cấp quyền truy cập vào các ấn phẩm điện tử; thiết bị điện tử cầm tay để đọc, hiển thị, 
nhận, mua, chia sẻ, cho mượn, truy cập và lưu trữ các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc 
biệt là sách, báo hàng ngày, báo, tạp chí, các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn 
bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang web kỹ thuật số, tất cả thông qua truy cập 
internet có dây và không dây, và các phụ kiện đi kèm cụ thể là hộp đựng, vỏ bọc, bộ chỉnh 
lưu và dây nguồn; phần mềm máy tính để sử dụng với máy tính và thiết bị di động cho phép 
cả người dùng máy tính và thiết bị di động cũng như máy tính và thiết bị di động theo dõi, 
lập danh mục, hiển thị và tạo các sự kiện, số liệu thống kê và hồ sơ liên quan đến sách và 
việc sử dụng dịch vụ đọc sách điện tử của họ, để tương tác với thư viện nội dung số, sử dụng 
nội dung số, tương tác với người dùng nội dung số khác, tham gia mạng xã hội, tham gia 
các chương trình khuyến khích, khen thưởng và chương trình khách hàng thân thiết được 
kết nối với sách và việc sử dụng dịch vụ đọc sách điện tử, và để nhận tài liệu quảng cáo và 
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khuyến mại dựa trên việc sử dụng dịch vụ đọc sách điện tử; phần mềm ứng dụng máy tính 
cho điện thoại di động, cụ thể là phần mềm nhận biết và đăng ký sách vật lý và bán sách 
điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cụ thể là ứng dụng điện thoại di động và 
máy tính cho phép người dùng theo dõi, lập danh mục, hiển thị và tạo các sự kiện, số liệu 
thống kê và hồ sơ liên quan đến sách và việc sử dụng dịch vụ đọc sách điện tử và cho phép 
người dùng tương tác với thư viện nội dung số, dùng nội dung số và tương tác với những 
người dùng nội dung số khác; phần cứng và phần mềm máy tính để truyền, nhận, tải xuống, 
đọc và cung cấp quyền truy cập vào văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung kỹ thuật số 
khác trên thiết bị đọc sách điện tử cầm tay; ứng dụng phần cứng và phần mềm máy tính để 
truyền, nhận, tải xuống, đọc và cung cấp quyền truy cập vào văn bản, hình ảnh, âm thanh và 
nội dung kỹ thuật số khác trên thiết bị đọc sách điện tử cầm tay; máy tính và thiết bị ngoại 
vi máy tính; ổ đĩa cứng cho máy vi tính; từ điển điện tử; vi mạch [mạch tích hợp]; nền tảng 
phần mềm máy tính, đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về; máy đọc ký tự quang; thiết bị dịch 
thuật điện tử bỏ túi; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải 
về; phần cứng máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thẻ từ được mã hóa; phần mềm 
trò chơi máy vi tính; ổ đĩa cho máy vi tính; chương trình máy vi tính [tải xuống được]; vòng 
đeo tay từ tính đã được mã hóa dùng để nhận dạng; nhãn điện tử cho hàng hóa; thẻ mạch 
tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); bộ đọc [thiết 
bị xử lý dữ liệu]; thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính; chương trình trò chơi 
cho máy chơi trò chơi video tại nhà; mạch điện và đĩa chứa dữ liệu chỉ đọc (cd-rom) được 
ghi sẵn bằng các chương trình cho trò chơi cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; tệp tin 
âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; đĩa video và băng video 
[được ghi sẵn]; phần mềm máy tính sử dụng cho dịch vụ đại lý du lịch; phần mềm ứng dụng 
máy tính sử dụng cho điện thoại di động và máy tính xách tay, cụ thể là phần mềm sử dụng 
cho dịch vụ đại lý du lịch; đầu đọc và ghi thẻ mạch tích hợp; tệp tin hình ảnh hoặc video có 
thể tải về được; thiết bị đầu cuối để thanh toán tiền bằng điện tử; phần mềm máy tính để thu 
thập thông tin về thẻ tín dụng và tiền điện tử và để thanh toán thẻ tín dụng và tiền điện tử; 
đầu đọc thẻ từ cho thẻ tín dụng; chương trình máy vi tính cho máy tính bảng; vật mang dữ 
liệu được ghi sẵn chương trình máy vi tính cho máy tính bảng; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số; chương trình máy vi tính cho thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số; chương trình 
máy vi tính cho điện thoại di động bao gồm điện thoại thông minh; điện thoại di động bao 
gồm điện thoại thông minh; linh kiện của điện thoại di động bao gồm điện thoại thông 
minh; vật mang dữ liệu được ghi sẵn chương trình máy tính cho điện thoại di động bao gồm 
điện thoại thông minh; máy rút tiền tự động [atm]; thẻ mạch tích hợp; đồng hồ thông minh; 
máy thanh toán bằng thẻ (pos) và chương trình máy tính cho máy thanh toán bằng thẻ; thẻ 
chip điện tử được mã hóa; thẻ từ trống; băng từ được ghi sẵn; đĩa từ; đĩa quang; đĩa từ quang 
và các đĩa video và băng video được ghi sẵn; phần mềm ứng dụng để trả tiền hoặc thanh 
toán tiền bằng điện tử, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được sử dụng với đầu đọc mã vạch hoặc 
mã vạch ma trận (mã qr); chương trình máy tính có thể tải xuống dùng cho đầu đọc và ghi 
thẻ mạch tích hợp; thiết bị đầu cuối để trả và thanh toán tiền điện tử; chương trình máy tính 
có thể tải xuống được để vận hành thiết bị đầu cuối thanh toán tiền điện tử; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được dùng cho việc thanh toán tiền điện tử; chương trình máy 
tính dùng để nạp lại thẻ mạch tích hợp; thiết bị nạp lại thẻ mạch tích hợp; chương trình máy 
tính có thể tải xuống được sử dụng cho bộ đọc có công nghệ kết nối không dây trong phạm 
vi tầm ngắn; bộ đọc có công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được dùng cho máy vi tính có thể đeo; chương trình máy tính có 
thể tải xuống được dùng cho máy bán hàng tự động; máy in biên lai, biên nhận tiền; chương 
trình máy tính có thể tải xuống để quản lý và giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa hoặc tài sản ảo; 
chương trình máy tính để cung cấp mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán; 
chương trình máy tính có thể tải xuống để cung cấp mạng chuỗi khối (blockchain) cho tiền 
ảo hoặc tiền mã hóa hoặc mạng phân tán cho tiền ảo hoặc tiền điện tử; chương trình máy 
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tính có thể tải xuống dùng cho mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán để quảng 
bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán hàng và kế hoạch thúc 
đẩy bán hàng bao gồm việc tích điểm cho khách hàng thân thiết; đĩa compact; đĩa dvd và 
vật ghi dữ liệu kỹ thuật số; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy 
tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo điện tử; cung cấp không gian để quảng cáo hàng hóa và dịch 
vụ; quảng bá và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân phát tài liệu 
quảng cáo, phiếu giảm giá và ưu đãi giảm giá qua phần mềm ứng dụng di động; quảng cáo 
kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn cung cấp âm nhạc, video 
và hình ảnh trực tuyến; cung cấp phiếu giảm giá, phát hành thẻ giảm giá và cung cấp thông 
tin kinh doanh; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán 
hàng và kế hoạch thúc đẩy bán hàng bao gồm phiếu mua hàng; bán đấu giá trên internet; tổ 
chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh trên các bài báo; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; sắp xếp các sự kiện quảng cáo tiếp thị cho người khác; tổ chức triển lãm hoặc hội 
chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đặt hàng trực tuyến trên máy 
tính cho hàng hóa và hàng tiêu dùng nói chung; xúc tiến việc bán hàng hóa và dịch vụ của 
người khác thông qua việc phát hành, bảo lưu và thanh toán các phiếu giảm giá và phiếu 
giảm giá điện tử; xúc tiến việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc phát 
hành, bảo lưu và thanh toán các phần thưởng phiếu giảm giá và phần thưởng điện tử; xúc 
tiến việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc phát hành, bảo lưu và 
thanh toán các phần thưởng của phiếu mua hàng giảm giá và chiết khấu hàng hóa dịch vụ, 
được cung cấp tương ứng với số tiền mua hàng; quảng bá hàng hóa của người khác, cụ thể 
là cung cấp phiếu giảm giá, hạ giá và phiếu quà tặng cho hàng hóa của người khác; cung 
cấp các chương trình thưởng thúc đẩy việc mua hàng cho khách hàng thông qua việc phát 
hành và xử lý phiếu giảm giá cho khách hàng thân thiết mua hàng thường xuyên; dịch vụ 
khuyến mại, cụ thể là quảng bá hàng hóa của người khác bằng cách cung cấp phiếu giảm 
giá trực tuyến; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác, bao gồm nội dung số do 
người khác tạo ra; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác, cụ thể là các tài liệu được 
xuất bản điện tử do người khác tạo ra; quảng cáo bằng cách truyền tải tài liệu quảng cáo và 
quảng bá trực tuyến cho bên thứ ba thông qua mạng truyền thông điện tử, dựa trên việc sử 
dụng dịch vụ đọc điện tử của người dùng và một phần chương trình thúc đẩy mua hàng, 
điểm thưởng và khách hàng thân thiết; chương trình thúc đẩy mua hàng, điểm thưởng và 
khách hàng thân thiết thông qua việc phát hành và xử lý các điểm thưởng để mua hàng trực 
tuyến trong thư viện nội dung số, tải xuống và sử dụng cũng như tương tác với thư viện nội 
dung số; phân phát tài liệu quảng cáo và quảng bá phù hợp với đối tượng dựa trên việc sử 
dụng dịch vụ đọc điện tử của người dùng; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực 
tuyến; dịch vụ bán buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể 
tải xuống, đặc biệt là sách, báo hàng ngày, báo, tạp chí, các bài thuyết trình đa phương tiện, 
cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang web kỹ thuật số và các thiết bị 
điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và cửa hàng trực tuyến bán 
sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, tạp chí, báo hàng ngày, báo, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, truyện ngắn, thơ, và bài thuyết trình; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán các thiết bị đọc sách điện tử và các phụ kiện kèm theo như hộp 
đựng, bộ nguồn và dây nguồn, cùng có các thiết bị điện tử khác để sử dụng nội dung số; 
phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp 
thông tin liên quan đến doanh số thương mại; dịch vụ sao chép tài liệu; chức năng văn 
phòng, cụ thể là lập bản kê khai vào các tài liệu hoặc băng từ; biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; hỗ trợ kinh doanh cho người khác trong việc vận hành thiết bị xử lý dữ 
liệu, cụ thể là máy tính, máy chữ, máy telex và các máy văn phòng tương tự khác; cho thuê 
vật liệu quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
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sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ 
trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng 
máy tính; xử lý đơn hàng điện tử cho người khác; cung cấp và cho thuê không gian quảng 
cáo trên internet; quảng cáo; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tìm kiếm 
được về hàng hóa và dịch vụ của các nhà bán hàng trực tuyến; dịch vụ quảng cáo để quảng 
bá thương mại điện tử; dịch vụ so sánh giá trực tuyến; tư vấn và thông tin về dịch vụ khách 
hàng và quản lý sản phẩm và giá cả trên mạng internet liên quan đến việc mua hàng được 
thực hiện qua internet; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ khách hàng thân thiết 
và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá và quảng cáo; dịch 
vụ chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết; xúc tiến hàng hóa 
và dịch vụ của người khác bằng cách sắp xếp cho các nhà tài trợ liên kết hàng hóa và dịch 
vụ với một chương trình giải thưởng; xúc tiến hàng hóa và dịch vụ của người khác thông 
qua việc phân phát thẻ giảm giá, thưởng điểm khi mua hàng bằng thẻ tín dụng và bằng cách 
phát hành thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết và thẻ quà tặng trực tuyến; quản lý, tổ 
chức, vận hành và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, thúc đẩy mua hàng 
và/hoặc quảng cáo; thực hiện các chương trình khách hàng thân thiết, phát thưởng, quan hệ 
khách hàng và thúc đẩy mua hàng để quảng bá thương mại và cho mục đích quảng cáo; xúc 
tiến việc sử dụng các khoản phí và tài khoản thẻ tín dụng của người khác thông qua việc 
quản lý các chương trình thúc đẩy mua hàng; phát hành, bảo lưu và thanh toán các điểm 
thưởng phiếu giảm giá, bao gồm các điểm thưởng điện tử để xúc tiến bán hàng hóa và dịch 
vụ tùy theo số tiền mua hàng; phát hành, bảo lưu và thanh toán các điểm thưởng của phiếu 
mua hàng hoặc chiết khấu hàng hóa và dịch vụ, tùy theo số tiền mua hàng; dịch vụ quảng 
cáo, cụ thể là sắp xếp cho các thành viên và cửa hàng liên kết tham gia chương trình khách 
hàng thân thiết và thẻ phần thưởng khách hàng thân thiết và dịch vụ quản lý đi kèm; phát 
hành và thanh toán thẻ phần thưởng cho khách hàng thân thiết; tổ chức và thực hiện chương 
trình thẻ khách hàng thân thiết; phát hành phiếu mua hàng; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ 
trợ quản lý kinh doanh; phát hành thẻ quà tặng; mua lại và quản lý các điểm thưởng được 
phát hành để quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho tiền ảo hoặc tiền mã hóa; đại lý và dịch vụ 
môi giới để mua lại và quản lý các điểm thưởng được phát hành để quảng bá hàng hóa và 
dịch vụ cho tiền ảo hoặc tiền mã hóa; cung cấp thông tin danh bạ trực tuyến, cụ thể là tên 
các trang web trực tuyến chứa các thông tin do người dùng xác định bao gồm cả các công 
cụ tìm kiếm và các đường dẫn trực tuyến đến các trang web khác. 

 
Nhóm 36: Chuyển tiền điện tử đối với tiền ảo, séc quà tặng, thẻ quà tặng hoặc tiền tệ như là 
một món quà có thể được sử dụng và trao đổi trong chương trình khách hàng thân thiết của 
một phần mềm ứng dụng; chuyển tiền điện tử đối với tiền ảo có thể được chuyển bởi một 
người dùng ứng dụng này sang một người dùng khác và có thể được sử dụng tại các điểm 
bán hàng của đối tác để đổi lấy các sản phẩm và/hoặc dịch vụ; dịch vụ tài chính tiền tệ; dịch 
vụ tài chính tiền tệ điện tử; dịch vụ thanh toán, chuyển khoản và giao dịch tài chính; dịch vụ 
bảo hiểm; môi giới và tư vấn bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm du lịch; đại lý bảo hiểm; 
cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ chuyển vốn và thanh toán vốn; môi giới bảo hiểm 
nhân thọ; bảo hiểm nhân thọ; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ; giải quyết bồi thường cho bảo 
hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ tính toán phí suất bảo hiểm; dịch vụ xử 
lý thanh toán cho chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ chuyển tiền và chuyển vốn 
thông qua internet; dịch vụ đại lý để thanh toán hóa đơn tiền gas, tiền điện, hóa đơn điện 
thoại hoặc thanh toán hóa đơn tiện ích khác và cung cấp thông tin liên quan; thanh toán tiền 
tiết kiệm và số tiền dư trong tài khoản thông qua thẻ rút tiền mặt; dịch vụ phát hành thẻ rút 
tiền mặt; đại lý phát hành thẻ thanh toán tiền mặt; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín 
dụng, thẻ ghi nợ hoặc ngân phiếu [séc] du lịch; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ và thẻ rút tiền 
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mặt; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt; thu thập thêm người dùng thẻ hoặc quản lý 
người dùng thẻ cho các công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ; cung cấp thông tin 
chi tiết về giao dịch của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; cung cấp bảo hiểm mua hàng cho hàng 
hóa mua bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ghi nợ; bảo lãnh tín dụng cho việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ; dịch vụ tài 
chính cho người sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ; cung cấp thông tin phát hành hoặc 
chi tiết giao dịch của thẻ tín dụng; hoàn trả chi phí mua hàng bằng thẻ tín dụng; khảo sát tín 
dụng về việc sử dụng thẻ tín dụng của các thành viên; dịch vụ đại lý ký kết hợp đồng thành 
viên thẻ tín dụng và cung cấp thông tin liên quan; cung cấp thông tin liên quan đến chi tiết 
giao dịch của tiền điện tử; xử lý thanh toán thẻ tín dụng cho người dùng thẻ tín dụng hoặc 
tiền điện tử và cung cấp thông tin liên quan; thu thập thêm thành viên và quản lý thành viên 
hoặc cửa hàng thành viên cho công ty thẻ tín dụng; xử lý thanh toán của thẻ chi tiêu; cung 
cấp thông tin liên quan đến chi tiết giao dịch của thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn sử dụng 
máy vi tính; xử lý thanh toán của giao dịch thương mại bằng hệ thống truyền thông máy 
tính; dịch vụ đại lý xử lý thanh toán của giao dịch thương mại bằng hệ thống truyền thông 
máy tính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ phát hành thẻ trả trước; cho 
thuê máy thanh toán cho thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, đầu đọc thẻ hoặc bộ ghi thẻ; giao dịch 
ngoại hối; giao dịch mua bán chứng khoán ở thị trường nước ngoài; đại lý môi giới của các 
đại diện được ủy thác giao dịch tại thị trường chứng khoán nước ngoài và các giao dịch chỉ 
số chứng khoán; môi giới trả góp; cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; đánh giá tài 
chính tín dụng công ty; ủy thác quản lý tài chính cho tiền tệ, chứng khoán, khoản nợ tài 
chính, tài sản cá nhân, đất đai, quyền tài sản cố định trên đất, quyền mặt bằng hoặc cho 
thuê trên đất; mua lại và chuyển nhượng các khoản nợ tài chính; dịch vụ văn phòng tín 
dụng; cung cấp thông tin tài chính; ủy thác quản lý tài chính cho hợp đồng tài chính hình 
thành trong tương lai; quản lý tòa nhà; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê tòa nhà; thuê hoặc 
cho thuê tòa nhà; mua bán tòa nhà; dịch vụ đại lý cho mua bán tòa nhà; định giá bất động 
sản; cung cấp thông tin về tòa nhà hoặc đất đai (bất động sản); cho thuê máy rút tiền hoặc 
máy rút tiền tự động; dịch vụ đại lý truy vấn số dư giải ngân tiền mặt hoặc số dư tài khoản; 
dịch vụ đại lý thanh toán tiền hoặc chuyển khoản tiền tự động; đánh giá khả năng thanh 
toán nợ của tài chính tư nhân; bảo lãnh phát hành bảo hiểm trách nhiệm cá nhân; dịch vụ 
đại lý đăng ký trái phiếu; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; bảo lãnh trách nhiệm và nhận thanh 
toán hóa đơn; cho thuê máy đếm hoặc xử lý tiền giấy và tiền xu; cho vay tài chính và chiết 
khấu hóa đơn; quyên góp quỹ từ thiện; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; dịch vụ môi giới và 
tư vấn liên quan đến bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm tai nạn trên biển; quản lý tài khoản ngân 
hàng để xử lý thương mại điện tử các giao dịch mua bán hàng hóa; dịch vụ đại lý để thu các 
khoản thanh toán liên quan đến bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ; dịch vụ đại lý giao 
dịch hàng hóa tương lai; môi giới mua tín dụng; dịch vụ thư tín dụng; dịch vụ chuyển tiền 
và chuyển vốn và cung cấp thông tin liên quan; cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để 
chuyển khoản tiền gửi; quảng bá tài khoản ngân hàng để chuyển khoản tiền gửi; chuyển 
tiền và chuyển vốn thông qua tài khoản ngân hàng để chuyển khoản tiền gửi; phát hành tiền 
ảo và cung cấp thông tin liên quan; phát hành tiền điện tử trả trước; cho vay có thế chấp; 
dịch vụ phát hành tiền điện tử; thu quỹ tài chính cho tổ chức tín dụng về tiền điện tử; cung 
cấp thông tin về giao dịch tiền điện tử; dịch vụ đại lý xử lý thanh toán tiền điện tử; dịch vụ 
đại lý tiền gửi điện tử trên thẻ thanh toán cho người dùng tiền điện tử; dịch vụ đại lý tiền gửi 
điện tử trên phương tiện truyền thông bao gồm thẻ mạch tích hợp hoặc điện thoại di động 
cho người dùng tiền điện tử; dịch vụ đại lý thu tiền thanh toán hàng hóa bằng cách ghi nợ 
trực tiếp của tổ chức tài chính bằng phương tiện truyền thông qua thiết bị đầu cuối máy 
tính; phát hành thẻ điện tử trả trước sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính; phát hành thẻ điện 
tử trả trước; thực hiện và quản lý thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ chuyển tiền điện 
tử; dịch vụ đại lý truy vấn sao kê ngân hàng qua điện thoại, fax hoặc internet; quản lý đất 
đai; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê đất; cho thuê đất đai; mua và bán đất đai; dịch vụ đại 
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lý về mua bán đất đai; dịch vụ thanh toán nội hối; phát hành thẻ trả trước có chức năng kí 
quỹ; thuê mua tài chính; tư vấn bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; 
cung cấp thông tin bảo hiểm; giao dịch quyền chọn cổ phiếu và cổ phiếu tại thị trường 
chứng khoán nước ngoài; bảo lãnh chứng khoán; cho vay chứng khoán; chào bán chứng 
khoán; dịch vụ môi giới liên quan đến đặt mua hoặc chào bán chứng khoán; giao dịch 
chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, quyền lựa chọn chứng khoán và hợp 
đồng tương lai chứng khoán tại thị trường nước ngoài; đại lý môi giới chứng khoán, hợp 
đồng tương lai chỉ số chứng khoán, quyền lựa chọn chứng khoán và hợp đồng tương lai 
chứng khoán tại thị trường nước ngoài; đại lý môi giới của các đại lý được chỉ định theo ủy 
quyền để giao dịch thị trường chứng khoán trong nước, hợp đồng tương lai chỉ số chứng 
khoán và quyền lựa chọn chứng khoán; giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; 
đại lý môi giới hợp đồng kỳ hạn của chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn của hợp đồng tương lai 
chỉ số chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn của quyền lựa chọn chứng khoán, giao dịch giao ngay 
và giao dịch có kỳ hạn của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; môi giới phát mại chứng 
khoán; chấp nhận tiền gửi [bao gồm phát hành trái phiếu thay thế] và chấp nhận tiền gửi trả 
góp cố định; cung cấp thông tin giao dịch của một tài khoản ngân hàng; đại lý phát hành 
séc du lịch; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ thanh toán liên quan đến phát hành vé taxi; bảo lãnh 
tín dụng cho người bán hàng trả góp; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; phát hành và mua 
bán ngân phiếu [séc] du lịch; dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho khách du lịch; phát 
hành thẻ tín dụng tích hợp vi mạch; xử lý điện tử việc thanh toán điện tử thông qua mạng 
máy tính toàn cầu và các dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan; nhận dạng và 
thanh toán điện tử liên quan đến giao dịch điện tử sử dụng tài khoản trực tuyến và các dịch 
vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan; phát hành, quản lý hoặc giao dịch tài sản ảo, tư 
vấn và dịch vụ thông tin liên quan đến phát hành, quản lý hoặc giao dịch tài sản ảo; dịch vụ 
xử lý thanh toán điện tử; dịch vụ chuyển tiền; thu tiền thanh toán cho hàng hóa theo ủy 
quyền; dịch vụ xử lý thanh toán sử dụng nhận dạng sinh trắc học như xác thực mống mắt 
hoặc nhận dạng khuôn mặt của người dùng tiền điện tử, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ 
xử lý thanh toán sử dụng đầu đọc mã vạch hoặc đầu đọc mã vạch ma trận (mã qr) cho người 
dùng tiền điện tử, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán sử dụng chuẩn kết 
nối không dây trong phạm vi tầm ngắn cho người dùng tiền điện tử, thẻ tín dụng hoặc thẻ 
ghi nợ; phát hành tiền ảo điện tử trả trước; phát hành, quản lý hoặc giao dịch tiền ảo, tiền 
mã hóa hoặc tài sản ảo; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến phát hành, quản lý hoặc 
giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa hoặc tài sản ảo; giao dịch tiền ảo hoặc giao dịch tiền mã hóa; 
mua bán tài chính; mua bán tiền tệ; mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 38: Truyền thông tin đã được mã hóa; dịch vụ viễn thông; dịch vụ nhắn tin trực 
tuyến; dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số không dây; truyền tải điện tử các dữ liệu và tài liệu qua 
thiết bị cuối máy tính thông qua mạng internet và mạng đồng đẳng; truyền tải dạng điện, 
điện tử và kỹ thuật số giọng nói, dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn và 
thông tin; truyền tải không dây giọng nói và dữ liệu; cung cấp dịch vụ điểm truy cập mạng 
máy tính, mạng internet và mạng liên lạc không dây; dịch vụ nhắn tin, cụ thể là gửi, nhận 
và chuyển tiếp các tin nhắn dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc video; cung cấp và điều 
khiển các hội nghị, thảo luận nhóm và phòng nói chuyện dạng điện tử; truyền phát tài liệu 
nghe nhìn thông qua internet; cung cấp bảng tin điện tử, phòng nói chuyện và diễn đàn trực 
tuyến để truyền tin nhắn và ảnh chụp giữa những người dùng máy tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc được truy cập bằng mã số truy cập; dịch vụ thông tin liên lạc thông qua việc sử 
dụng thẻ module nhận dạng chủ thuê bao (thẻ sim); dịch vụ nhắn tin; dịch vụ gửi thư điện 
tử; cung cấp quyền truy cập tương tác nhiều người dùng vào mạng máy tính toàn cầu; 
truyền và phát các chương trình âm thanh và hình ảnh qua điện thoại, ti vi và mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ hội thảo từ xa bằng âm thanh và hình ảnh thông qua internet, chế độ 
truyền không đồng bộ (atm), mạng số tích hợp đa dịch vụ (isdn), thông tin liên lạc bằng 
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giao thức mạng internet (ip), mạng riêng ảo (vpn) và dịch vụ đường dây dùng riêng; dịch vụ 
chuyển mạch giọng nói, dữ liệu, video và thông tin đa phương tiện; dịch vụ thư thoại; cung 
cấp dịch vụ miễn phí cước gọi điện thoại và định tuyến cuộc gọi; dịch vụ gửi tin nhắn thoại 
qua điện thoại; dịch vụ hội thảo qua điện thoại, video và âm thanh; cung cấp quyền truy cập 
vào cơ sở dữ liệu máy tính, điện tử và trực tuyến; cung cấp diễn đàn trực tuyến để trao đổi 
về những chủ đề có sở thích chung; cung cấp các đường dẫn thông tin liên lạc trực tuyến có 
thể chuyển người dùng trang web sang trang web địa phương và toàn cầu khác; cung cấp 
quyền truy cập vào trang web cho người khác được lưu trữ trên máy chủ để có thể truy cập 
được thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền phát âm thanh, văn bản và video 
qua internet hoặc mạng truyền thông khác liên quan đến những nội dung âm thanh, văn bản 
và video được tải lên, đăng lên và gắn tên của người khác; cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ 
liệu máy tính trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp và vận hành hội thảo, nhóm thảo luận 
và phòng trò chuyện dạng điện tử thông qua internet; truyền dữ liệu và thông tin thông qua 
máy nhắn tin; truyền và phát sóng các chương trình âm thanh và truyền hình thông qua tất 
cả các hình thức gồm điện thoại, ti vi và mạng liên lạc toàn cầu, hội thảo từ xa bằng âm 
thanh và video qua internet, chế độ truyền không đồng bộ (atm), mạng số tích hợp đa dịch 
vụ (isdn), thông tin liên lạc bằng giao thức mạng internet (ip), cụ thể là dịch vụ truyền 
giọng nói trên giao thức mạng internet (voip) và dịch vụ truyền hình giao thức internet 
(iptv); truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video bằng mạng 
viễn thông, mạng truyền thông không dây và internet; truyền âm thanh,video, hình ảnh, văn 
bản và các dữ liệu khác bằng mạng truyền thông; truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, video và thông tin qua điện thoại và mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp giọng nói 
qua dịch vụ giao thức internet; truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ hội thảo qua internet và video; dịch vụ hội thảo thông qua mạng máy tính; dịch vụ 
gửi tin nhắn nhanh; dịch vụ gửi tin nhắn và tin nhắn đa phương tiện thông qua mạng viễn 
thông và máy tính; dịch vụ truyền thông tin, giọng nói trên giao thức mạng internet (voip), 
tin nhắn, cuộc gọi video và hội thảo sử dụng máy vi tính; dịch vụ liên lạc cá nhân; dịch vụ 
đường dây điện thoại cá nhân; dịch vụ nhắn tin điện tử; dịch vụ điện thoại; cung cấp quyền 
truy cập cho nhiều người dùng vào mạng lưới truyền thông; phòng trò chuyện trực tuyến và 
bảng thông tin điện tử giữa các người dùng để truyền tin nhắn liên quan đến đời sống sinh 
viên, sở thích chung, các chủ đề theo phân loại, cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ ảnh và 
truyền hình ảnh; truyền bằng phương thức điện tử các đoạn ghi âm, văn bản và đoạn ghi 
hình của người khác; thông tin liên lạc điện tử thông qua phòng trò chuyện, đường dây trò 
chuyện và diễn đàn internet; diễn đàn và phòng trò chuyện sử dụng cho mạng xã hội; truyền 
tập tin số; cung cấp diễn đàn cộng đồng và phòng trò chuyện cho người dùng để đăng, tìm 
kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận các video và nội dung đa phương tiện 
khác thông qua internet và mạng truyền thông khác; truyền phát các nội dung có thể tải 
xuống được và cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu có chứa các nội dung đó ở dạng 
được lưu trữ, tất cả được cung cấp thông qua thiết bị không dây, điện thoại, máy tính xách 
tay, thiết bị đọc điện tử và mạng máy tính toàn cầu và tất cả những nội dung trên là các nội 
dung số ở dạng xuất bản phẩm điện tử, bao gồm sách, sách dài tập, các chương và trích 
đoạn của sách, bài phê bình, tạp chí, báo hàng ngày, báo, tờ rơi, bản tin, bài xã luận, truyện 
ngắn, thơ, bài thuyết trình và các dạng ấn phẩm điện tử khác; dịch vụ thông tin liên lạc 
không dây, cụ thể là cung cấp quyền truy cập internet trực tiếp qua máy tính, thiết bị không 
dây và các thiết bị gồm điện thoại không dây hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại di động, 
điện thoại, máy tính bảng và thiết bị đọc sách điện tử cầm tay; dịch vụ nhắn tin số không 
dây các văn bản và chữ số; thông tin liên lạc thông qua thiết bị đọc điện tử; phòng trò 
chuyện trực tuyến, diễn đàn trực tuyến và bảng tin tức để truyền tin nhắn và hỗ trợ các cuộc 
thảo luận giữa người tiêu dùng và người dùng sách và nội dung số; cho thuê thời gian truy 
cập vào cơ sở dữ liệu máy tính cho mục đích thương mại điện tử. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
47 

Nhóm 39: Dịch vụ giao sách và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ giao sách trên 
internet; cung cấp dịch vụ bán vé vận tải cho khách du lịch, cụ thể là vé máy bay và vé tàu 
hỏa; tổ chức, đặt chỗ và sắp xếp các chuyến tham quan, các chuyến đi trong ngày và các 
chuyến đi ngắm cảnh cho mục đích du lịch; dịch vụ đặt vé cho các chuyến đi du lịch; dịch 
vụ đại lý du lịch, không bao gồm lưu trú tạm thời; cho thuê xe ô tô đặt chỗ trước; cung cấp 
thông tin về du lịch thông qua internet; dịch vụ thông tin du lịch và hướng dẫn viên du lịch; 
cung cấp thông tin du lịch cho khách du lịch; vận tải bằng ô tô; thực hiện các chuyến đi du 
lịch; dịch vụ sắp xếp và đặt chỗ cho các chuyến đi, không bao gồm lưu trú tạm thời; vận tải; 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến đi du lịch; phát hành vé taxi; tổ chức, đặt 
chỗ và sắp xếp các chuyến tham quan, chuyến đi trong ngày và chuyến đi ngắm cảnh cho 
mục đích giải trí. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin 
liên quan đến thể thao và giải trí; cung cấp trò chơi; dịch vụ giải trí để chia sẻ âm thanh, 
video, hình ảnh, văn bản và các loại dữ liệu khác; dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là cung 
cấp các đoạn băng ghi âm, đoạn băng ghi hình, các buổi biểu diễn âm nhạc, video ca nhạc, 
phim, ảnh chụp, các dữ liệu đa phương tiện và các thông tin liên quan trên trang web và các 
mạng truyền thông khác về các chủ đề và đề tài khác nhau cho mục đích giáo dục và giải 
trí; dịch vụ giáo dục trực tuyến; xuất bản văn bản giáo dục; xuất bản sách truyện; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực xuất bản phẩm dạng điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp thông tin thông qua trang web trực tuyến về các xuất bản phẩm dạng điện tử, cụ 
thể là sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn của sách, bài đánh giá sách, báo, báo 
hàng ngày, tạp chí, tờ rơi, tin tức, bài xã luận, truyện ngắn, thơ và các bài thuyết trình; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ đọc sách điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ đọc sách 
điện tử có tính chất cung cấp các phần thưởng để khuyến khích việc đọc sách và viết nhật 
ký liên quan đến việc đọc sách; sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử; dịch vụ thư viện có các loại tài liệu tham khảo; tổ chức và sắp xếp các buổi 
chiếu phim, buổi trình diễn, các buổi trình diễn trò chơi hoặc âm nhạc; sản xuất và cung cấp 
các buổi trình diễn hoặc buổi chiếu phim; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; trình diễn 
các chương trình biểu diễn trực tiếp; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; cung cấp âm 
nhạc trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video 
theo yêu cầu; sản xuất phim băng hình trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể 
thao; vận hành các thiết bị âm thanh và video để sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức, sắp xếp và điều khiển các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các sự kiện 
giải trí; cung cấp dịch vụ phòng ghi âm và ghi hình; cung cấp tiện ích cho chiếu phim, buổi 
biểu diễn, trò chơi, âm nhạc hoặc giáo dục đào tạo; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; cho 
thuê các thiết bị điện ảnh; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê hình ảnh động; cho thuê 
thiết bị ghi hoặc băng từ ghi âm thanh; cho thuê băng từ ghi hình ảnh; cho thuê thiết bị ghi 
âm thanh; cho thuê phim âm bản; cho thuê phim đảo chiều; nhiếp ảnh; ghi băng video; chụp 
ảnh dưới dạng vi phim; dịch thuật; cho thuê máy đọc sách điện tử; sắp xếp đặt vé cho các 
buổi biểu diễn và các sự kiện giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp các khóa đào 
tạo; hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ ứng dụng và cung cấp phần mềm như một dịch vụ liên quan 
đến các phần mềm thương mại điện tử, thương mại di động và mua sắm trực tuyến; cung 
cấp dịch vụ ứng dụng và cung cấp phần mềm như một dịch vụ liên quan đến các phần mềm 
thương mại điện tử, thương mại di động và mua sắm trực tuyến, cụ thể là bàn phím ảo, tạo 
hình nhân vật và giao diện người dùng nhằm hỗ trợ các giao dịch mua sắm; cung cấp dịch 
vụ ứng dụng và cung cấp phần mềm như một dịch vụ liên quan đến các phần mềm thương 
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mại điện tử, thương mại di động và mua sắm trực tuyến, cụ thể là phần mềm để trò chuyện 
và gửi tin nhắn liên quan đến thương mại điện tử, thương mại di động và mua sắm trực 
tuyến; nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ 
phân tích và nghiên cứu công nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; thiết 
kế, bảo trì và phát triển phần mềm máy tính và thiết kế, phát triển phần cứng máy tính; dịch 
vụ máy tính liên quan đến lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp nền tảng trên internet; dịch vụ 
mã hóa dữ liệu; mã hóa, giải mã và xác thực thông tin, tin nhắn và dữ liệu; thiết kế và phát 
triển phần mềm trò chơi máy tính; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được để có thể tải lên, thu thập, đăng bài, thể hiện, sửa đổi, chơi, truyền, xem, xem 
trước, hiển thị, gắn thẻ tên, ghi nhật ký, chia sẻ, vận hành, phân phát, công bố, tái tạo và 
cung cấp các dữ liệu dạng điện tử gồm nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, 
hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh và thông tin 
thông qua mạng internet và mạng truyền thông; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải xuống được để có thể chia sẻ thông tin định vị với người khác; cung cấp 
dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để theo dõi nhân sự; cho thuê 
không gian bộ nhớ điện tử trên internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm 
tương tác không tải xuống được; thiết kế, phát triển, bảo dưỡng, sửa chữa và cập nhật phần 
mềm máy tính tương tác; vận hành và cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa 
chỉ trang tin điện tử) để cho phép người dùng quản lý, phát tán và chia sẻ nội dung kỹ thuật 
số liên quan đến các xuất bản phẩm điện tử bao gồm sách, sách dài tập, các chương và đoạn 
trích dẫn của sách, đánh giá sách, báo, báo hàng ngày, tạp chí, tờ rơi, bản tin, bài xã luận, 
truyện ngắn, thơ và các bài thuyết trình và cung cấp thông tin cho người dùng liên quan đến 
các nội dung kỹ thuật số đó; vận hành và cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa 
chỉ trang tin điện tử) để cho phép người dùng quản lý, phát tán và chia sẻ các nội dung kỹ 
thuật số bao gồm sách dài tập, báo, báo hàng ngày, tạp chí, tờ rơi, bản tin, bài xã luận, 
truyện ngắn, thơ và các bài thuyết trình; cho thuê không gian lưu trữ trực tuyến trên máy 
tính chủ để người khác có thể thực hiện các hội nghị, cuộc họp và thảo luận tương tác trực 
tuyến liên quan đến thư viện cá nhân và thư viện chứa nội dung kỹ thuật số; dịch vụ máy 
tính bao gồm cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến cho phép người dùng và máy tính và 
thiết bị di động của họ theo dõi, lập danh mục, hiển thị và tạo ra các sự kiện, các số liệu 
thống kê và hồ sơ liên quan đến sách và việc sử dụng dịch vụ đọc sách điện tử của họ, cụ 
thể là tương tác với thư viện chứa nội dung số, sử dụng nội dung kỹ thuật số và tương tác 
với người dùng khác liên quan đến các nội dung kỹ thuật số tương ứng của họ; cung cấp 
phần mềm máy tính để truyền, nhận, tải về, đọc và cung cấp quyền truy cập văn bản, hình 
ảnh, âm thanh và các nội dung kỹ thuật số khác; cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến 
không tải xuống được để truyền, nhận, tải về, đọc và cung cấp quyền truy cập văn bản, hình 
ảnh, âm thanh và các nội dung kỹ thuật số khác, cụ thể là sách, các chương và trích đoạn 
của sách và bài đánh giá sách, sách dài tập, báo, báo hàng ngày, tạp chí, tờ rơi, tin tức, bài 
xã luận, truyện ngắn, thơ và các bài thuyết trình trên các thiết bị điện tử cầm tay; lưu trữ dữ 
liệu điện tử; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính và 
bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn công nghệ thông tin; 
cung cấp chương trình máy tính trên mạng lưới dữ liệu; cho thuê hệ thống máy tính; cho 
thuê không gian lưu trữ dữ liệu của máy tính chủ; cho thuê không gian lưu trữ dữ liệu của 
máy chủ trên mạng truyền thông; cung cấp phần mềm ứng dụng sử dụng trên mạng truyền 
thông; thiết kế, tạo lập và duy trì chương trình máy tính; cung cấp chương trình máy tính 
không tải xuống được; cung cấp hoặc cho thuê mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng 
phân tán; cung cấp hoặc cho thuê chương trình máy tính để sử dụng cho mạng chuỗi khối 
(blockchain) hoặc mạng phân tán; cung cấp hoặc cho thuê máy tính để sử dụng cho mạng 
chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán; thiết kế, tạo lập và duy trì chương trình máy 
tính để sử dụng cho mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán; cung cấp hoặc cho 
thuê mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán dùng cho tiền ảo hoặc tiền mã hóa; 
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cung cấp hoặc cho thuê chương trình máy tính sử dụng cho mạng chuỗi khối (blockchain) 
hoặc mạng phân tán dùng cho tiền ảo hoặc tiền mã hóa; cung cấp hoặc cho thuê máy tính 
để sử dụng cho mạng chuỗi khối (blockchain) cho tiền ảo hoặc mạng phân tán cho tiền ảo; 
cung cấp hoặc cho thuê mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán để quảng bá sản 
phẩm và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán hàng và kế hoạch thúc đẩy bán 
hàng bao gồm việc tích điểm cho khách hàng thân thiết (phiếu mua hàng); cung cấp hoặc 
cho thuê chương trình máy tính sử dụng cho mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân 
tán để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán hàng và kế 
hoạch thúc đẩy bán hàng bao gồm việc tích điểm cho khách hàng thân thiết (phiếu mua 
hàng); cung cấp hoặc cho thuê máy tính sử dụng cho mạng chuỗi khối (blockchain) hoặc 
mạng phân tán để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác thông qua việc quản lý bán 
hàng và kế hoạch thúc đẩy bán hàng bao gồm việc tích điểm cho khách hàng thân thiết 
(phiếu mua hàng); thiết kế, tạo lập và duy trì chương trình máy tính để sử dụng cho mạng 
chuỗi khối (blockchain) hoặc mạng phân tán để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người 
khác thông qua việc quản lý bán hàng và kế hoạch thúc đẩy bán hàng bao gồm việc tích 
điểm cho khách hàng thân thiết (phiếu mua hàng); dịch vụ nghiên cứu khoa học và công 
nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; cung cấp trang web có chứa các thông tin và bài bình luận về du lịch; cung 
cấp trang web có chứa nhật ký và xuất bản phẩm không tải xuống được liên quan đến các 
bài báo về du lịch; cung cấp trang web tương tác cho nhiều người để định vị người khác vì 
mục đích an ninh, an toàn hoặc kết nối mạng xã hội sử dụng hệ thống định vị toàn cầu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước cho nhà hàng và nơi lưu trú tạm thời; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực nơi lưu trú tạm thời; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn và nơi lưu 
trú tạm thời cho khách du lịch thông qua trang web; dịch vụ đại lý đặt chỗ nhà hàng; dịch 
vụ thông tin liên quan đến nhà hàng; cung cấp thông tin và tư vấn về khách sạn và nhà hàng 
cho khách du lịch và người đi công tác; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (đặt chỗ khách sạn, 
nhà trọ). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; 
dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để phục vụ cho các nhu cầu thiết 
yếu của cá nhân. 

 

 
(210) 4-2020-06094 (220) 27.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.7 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ thương mại dịch vụ Hòa 
Bình  (VN) 
25-25A Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt. 
 

Nhóm 31: Quả tươi; thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; rau tươi.  
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(210) 4-2020-06095 (220) 27.02.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 21.1.14; 21.1.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
thanh toán điện lực và viễn 
thông  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Anna, Công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-06626 (220) 03.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 24.15.21; 24.15.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm, hồng đậm. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Tiến Phước  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm làm bóng. 
 

Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước; hệ thống sưởi và điều hoà không khí; thiết bị khử mùi 
không khí; hệ thống chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và máy làm lạnh. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế, kệ); đồ mỹ thuật bằng gỗ dùng trang trí gian 
hàng triển lãm; đồ dùng trang trí sự kiện, lễ hội: rèm trang trí, khung treo, đồ mỹ thuật bằng 
sáp, thạch cao, chất dẻo. 

 

Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; bánh kẹo; sô cô la; gạo và tinh bột; ngũ cốc và các sản phẩm từ 
ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động, tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tư vấn, tổ chức và 
quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận; đấu giá bất động sản, quyền sử 
dụng đất; bán buôn: phân bón, gỗ mùn cưa, gỗ cây, gỗ chế biến, chè (trà), mũ cao su, tinh 
dầu, vật liệu, thiết bị trong xây dựng, lương thực, thực phẩm; quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê); tư vấn về bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý đầu tư, kinh doanh về 
tài chính. 
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Nhóm 37: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng các công trình xây dựng; dịch vụ thi công xây dựng; 

lắp đặt hệ thống cấp-thoát nước; lắp đặt lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống 

điện; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình điện; xây dựng công trình cấp, 

thoát nước; xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; xây dựng công trình công 

ích; xây dựng công trình thủy; xây dựng công trình khai khoáng; xây dựng công trình chế 

biến, chế tạo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức các hoạt động, sự kiện thể thao và 

giải trí; dịch vụ câu lạc bộ giải trí: bowling, bơi lội, golf, đánh bài; dịch về giáo dục đào tạo 

liên cấp: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; giáo dục, đào 

tạo văn hóa, nghệ thuật; tổ chức các hội thảo, hội nghị 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; khảo sát địa chất. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, biệt thự]; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu [bar]; dịch vụ quán ăn nhanh và tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Trồng cây cao su; trồng rừng, chăm sóc rừng; ươm giống cây trồng; bệnh viện; 

trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 
 

(210) 4-2020-06642 (220) 03.03.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Dương Xuân Phi  (VN) 
80 An Hải Đông 1, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị công nghệ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, điện 

thoại di động, đồng hồ thông minh, chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 

được). 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; sản xuất phần mềm; phát triển phần mềm trong khuôn khổ 

xuất bản phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; cung cấp công cụ tìm kiếm về 

du lịch trên internet; cung cấp công nghệ tìm kiếm trong lĩnh vực du lịch thông qua một 

ứng dụng, trang web. 
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(210) 4-2020-07869 (220) 10.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.15.15; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ nâu, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Lê và Liên 
Danh  (VN) 
Tầng 4, khu A2, tòa nhà The Sun, đường 
Mễ Trì, phường Mễ Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; tư vấn 

về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch 
vụ kiểm tra việc tuận thủ pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ pháp 
lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ tranh tụng; giám sát 
quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ quy định. 

 

 
(210) 4-2020-08943 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.12.2020 
(300) 1255779 16.07.2015 US 

(731) APPLE INC.   (US) 
One Apple Park Way, Cupertino CA 
95014, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử số hóa di động có thể mang theo đeo vào người và phần mềm 

[được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] máy vi tính để dùng với thiết bị này. 
 

 
(210) 4-2020-09967 (220) 24.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 3.7.17; A16.1.6; 26.4.1 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, tím. 

(540) 

  

(731) Hà Đình Hoàn  (VN) 
Làng Chuối, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc 
Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính (tải xuống được), phần mềm trò chơi máy vi tính 

(ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); 
thiết bị để xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 35: Bán máy tính; bán thiết bị điện tử; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; 
bán buôn phần mềm. 
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Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Tổ chức xổ số; giáo dục, đào tạo. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-09968 (220) 24.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 3.7.17; A16.1.6; 25.12.1 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, tím. 

(540) 

 

(731) Hà Đình Hoàn   (VN) 
Làng Chuối, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc 
Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính (tải xuống được), phần mềm trò chơi máy vi tính 
(ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); 
thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Bán máy tính; bán thiết bị điện tử; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; 
bán buôn phần mềm. 

 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sổ số; giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-10189 (220) 24.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1; A2.3.16; 

A2.3.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thủy Tiên  (VN) 
Thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; son môi; thuốc nhuộm tóc; móng 
giả; mi giả; dầu gội đầu; sáp để làm rụng lông; kem làm trắng da; chế phẩm uốn tóc; chế 
phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; 
nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đồ trang trí cho tóc; tóc giả; lọn tóc; kẹp tóc.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp 
cho người hoặc động vật; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người 
dưỡng bệnh; hệ thống thẩm mỹ viện, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-10918 (220) 27.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ phần mềm máy tính; đăng ký mua dịch vụ truyền, truyền phát và 

tải xuống đối với âm nhạc, video và nội dung nghe nhìn cho người khác; đăng ký thuê bao 
dịch vụ cơ sở dữ liệu viễn thông (cho người khác); đăng ký thuê bao gói thông tin truyền 
thông (cho người khác); đăng ký thuê bao kênh truyền hình (cho người khác); đăng ký thuê 
bao dịch vụ viễn thông cho người khác; đăng ký thuê bao các dịch vụ di động viễn thông 
(telematics), điện thoại hoặc máy tính cho người khác; sản xuất các bản ghi âm và video 
cho mục đích công bố, quảng cáo và tiếp thị; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tiến hành các cuộc triển lãm thương mại cho các 
chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất và phân phối âm thanh và video trực tuyến, 
nội dung và quảng cáo trực tuyến do người dùng tự tạo; tổ chức triển lãm liên quan đến sản 
xuất, phân phối âm thanh và video trực tuyến cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại liên quan đến sản xuất và phân phối cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ chuẩn bị bài quảng cáo cho việc 
sử dụng trên các trang mạng internet; quảng cáo trực tuyến qua mạng truyền thông máy 
tính; dịch vụ đặt quảng cáo cho người khác; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; nghiên cứu và 
phân tích marketing; lập kế hoạch chiến lược marketing; cung cấp và thu thập các thông tin 
nghiên cứu thị trường; biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung 
cấp dịch vụ nghiên cứu, phân tích và báo cáo thị trường; tiếp thị (marketing) sự kiện; quản 
lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn phòng; dịch vụ thiết lập mạng lưới 
kinh doanh; dịch vụ giám sát kinh doanh; nghiên cứu người tiêu dùng; dịch vụ thông tin thị 
trường tiêu dùng; cung cấp thông tin liên quan đến nghề nghiệp, tuyển dụng và bố trí công 
việc; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ ghi dữ liệu máy tính; biên soạn 
và duy trì các danh bạ trực tuyến có thông tin liên quan đến thông tin liên hệ cá nhân, thông 
tin doanh nghiệp, thông báo kinh doanh cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
tư vấn kinh doanh liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng các máy tính và công nghệ máy 
tính; cho thuê tài liệu quảng cáo và tiếp thị (marketing); tư vấn kinh doanh về các hoạt động 
marketing và giới thiệu các sản phẩm mới; dịch vụ đại diện cho nhân tài (quản lý kinh 
doanh công việc biểu diễn của các nghệ sỹ); phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ kinh doanh liên quan đến việc cung cấp tài trợ cho quảng 
cáo trên truyền hình và/hoặc đài phát thanh. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giải trí mang tính chất chia sẻ và truyền phát phương tiện điện tử, video, phim, bức tranh, 
hình ảnh, văn bản, bức ảnh, trò chơi, nội dung do người dùng tự tạo, nội dung âm thanh và 
thông tin qua internet và các mạng truyền thông khác; cung cấp thông tin giải trí và tin tức 
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giải trí trực tuyến kết hợp với các lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, thể thao, du 
lịch, các sự kiện đang diễn ra, thông tin tham khảo, thông tin nghề nghiệp, công nghệ, sức 
khỏe, giáo dục, khoa học, tài chính và đầu tư, thông tin các nhân vật nổi tiếng thông qua 
mạng máy tính; dịch vụ giải trí mang tính chất tổ chức các sự kiện giải trí xã hội; dịch vụ 
giải trí có bản chất sáng tạo, phát triển, sản xuất và phân phối phim ảnh, chương trình 
truyền hình, đài phát thanh radio và chương trình video, thuyết trình đa phương tiện; dịch vụ 
giải trí dưới dạng chương trình tin tức liên tục được phân phát trên các mạng máy tính; dịch 
vụ giải trí mang tính chất các cuộc thi; sản xuất chương trình âm thanh, video và đa phương 
tiện; dịch vụ nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình truyền hình để phát sóng trên thiết bị di 
động, điện thoại di động và điện thoại cầm tay; sản xuất các chương trình video âm nhạc để 
phát trên mạng máy tính; cung cấp dịch vụ giải trí, cụ thể âm nhạc được ghi sẵn, thông tin 
về lĩnh vực âm nhạc, bài bình luận và bài viết về âm nhạc, tất cả thông qua mạng máy tính 
và được cung cấp qua một trang web; dịch vụ xuất bản; xuất bản sách điện tử và báo điện tử 
trực tuyến; xuất bản các bài viết nhật ký trực tuyến (blog) có chứa thông tin trong lĩnh vực 
truyền thông điện tử, video, phim ảnh, bức tranh, hình ảnh, văn bản, bức ảnh, trò chơi, nội 
dung do người dùng tự tạo và nội dung âm thanh; dịch vụ xuất bản âm thanh, video kỹ thuật 
số và giải trí đa phương tiện; dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực tuyến; giáo dục, đào tạo và 
hướng dẫn liên quan đến sản xuất, phân phối và sản xuất video trực tuyến; tổ chức các cuộc 
thi đấu cho mục đích giải trí; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến lĩnh vực giải trí; 
dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin nghề nghiệp (tư vấn mang tính giáo dục và đào tạo); 
đăng cai và tổ chức trao giải thưởng; tổ chức các cuộc thi biểu diễn tài năng; tổ chức, sản 
xuất và giới thiệu các buổi biểu diễn trực tiếp, buổi lễ trao giải và trao thưởng, chương trình 
trao giải, sự kiện sân khấu và cung cấp các giải thưởng, phần thưởng và tiền thưởng; tổ 
chức, sản xuất và/hoặc giới thiệu các cuộc thi đấu, câu đố, trò chơi, cuộc thi, triển lãm cho 
mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí, đào tạo, vui chơi hoặc tiêu khiển, các chương trình, 
chương trình truyền hình trực tiếp và chương trình truyền hình, các sự kiện có sự tham gia 
của khán giả, sự kiện giải trí, lễ trao giải, sự kiện xã hội; tổ chức, sản xuất và giới thiệu các 
sự kiện và hoạt động cho mục đích giáo dục, đào tạo, tự hoàn thiện, làm giàu, văn hóa hoặc 
giải trí; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức các sự kiện 
giáo dục, giải trí, thể thao hoặc văn hóa); sản xuất và cho thuê phim hoạt hình và thiết bị ghi 
âm thanh và video; sản xuất các nội dung giải trí trực tiếp; sản xuất các nội dung truyền 
hình; dịch vụ giải trí qua phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa, tin tức, thể thao, video và 
sân khấu; dịch vụ ghi, chỉnh sửa âm thanh và/hoặc video; dịch vụ bán vé (giải trí); cho thuê 
thiết bị, dụng cụ và phương tiện cho mục đích thể thao, giải trí và giáo dục; tổ chức, tiến 
hành và dẫn chương trình các sự kiện giải trí xã hội. 

 

 
(210) 4-2020-10919 (220) 27.03.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh tím, vàng, cam, trắng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện và 
thương mại Thanh Hà  (VN) 
BT13.6 lô 1 khu biệt thự Hoa Phượng, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước tinh khiết; đồ uống hương trái cây; nước ép trái cây; 

nước uống tăng lực, nước giải khát và các loại đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2020-11089 (220) 31.03.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Hồng Phúc   (VN) 
102/40 Lê Anh Xuân, phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước lau sàn; dầu gội đầu; xà bông; nước súc miệng; kem dưỡng da; 

son dưỡng môi; dầu thơm dạng sáp (sáp hoa khô).  

 

Nhóm 05: Mầm đậu nành (thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế); dầu cù là; cao 

thảo dược; sáp giữ ấm.  

 

Nhóm 29: Cây trắc bá diệp phơi khô; hoa sen khô; tinh bột sâm đại hành dùng làm thực 

phẩm; bột ngọc trai làm thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Tinh bột nghệ dùng làm thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-11153 (220) 03.04.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; 4.2.8; 4.5.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện Kim Mỹ   (VN) 
119 Trần Trọng Cung, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; mua bán: 

thực phẩm, mỹ phẩm, trang sức, dược phẩm; bán buôn, mua bán đồ gia dụng gồm: nồi cơm, 

máy lọc nước, quạt, dụng cụ nấu nướng bằng điện, dụng cụ nấu nướng cầm tay; bán buôn, 

mua bán đồ dùng cá nhân gồm: đồ dùng vệ sinh cá nhân, bàn chải, lược, bình đựng nước 

bằng thủy tinh. 
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(210) 4-2020-11522 (220) 09.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn CKT  
(VN) 
Biệt thự TL 04-41, khu đô thị Vinhome 
The Harmony, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; 

thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị vật lý trị liệu. 

 
Nhóm 29: Trai, sò, ngao, không còn sống; trứng; thịt; sữa; gia cầm, không còn sống; rau, củ 
đóng hộp.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; sữa chua đông lạnh [dạng 
kem lạnh]; trà; gạo.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; tôm nước ngọt [sống]; động vật giáp xác [sống]; cá còn sống; động 
vật thân mềm, còn sống; rau tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn đấu thầu. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; bảo quản thực phẩm và đồ uống; lọc không khí và xử lý nước. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết 
kế công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ làm vườn và dịch 
vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-11859 (220) 14.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88/716,080 05.12.2019 US 

  
(731) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC  (US) 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 
Michigan 48170, United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Giao diện cho máy tính; chương trình máy tính để thiết kế giao diện cho người 

dùng; thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây với phần mềm và phần sụn có thể cập 
nhật được từ xa, được nhúng, để lưu trữ và xả điện đã được lưu trữ, để sử dụng trong nhà ở 
và các tòa nhà; thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây với phần mềm và phần sụn có 
thể cập nhật được từ xa, được nhúng, để lưu trữ và xả điện đã được lưu trữ, được cung cấp 
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bởi hoặc cho lưới điện hoặc nguồn phát điện khác để ổn định và đáp ứng nhu cầu và mục 
đích sử dụng điện; phần mềm máy tính để theo dõi, tối ưu hóa và điều chỉnh việc lưu trữ và 
xả năng lượng đã được lưu trữ đến và từ thiết bị ắc quy điện được kết nối không dây được 
miêu tả ở trên; ắc quy để cung cấp năng lượng điện cho động cơ cho xe chạy bằng điện; bộ 
nối điện treo tường để sạc cho xe cộ chạy bằng điện; bộ nối điện di động có thể kết nối 
bằng phích cắm để sạc cho xe cộ chạy bằng điện; phần mềm có thể tải xuống được mang 
bản chất của một ứng dụng di động, để theo dõi việc nạp điện và trạng thái của xe cộ và 
việc điều khiển xe cộ từ xa; phần mềm có thể tải xuống được mang bản chất của phần mềm 
hệ điều hành xe; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị định vị và 
tìm kiếm xe cộ được lập trình để sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (gps) và viễn thông di 
động; rađiô dùng cho xe cộ; thiết bị báo động chống trộm; thiết bị nạp ắc quy để sử dụng 
với ắc quy cho xe cộ; thiết bị điều khiển hành trình cho xe có động cơ; thiết bị an toàn cho 
xe cộ, cụ thể là, thiết bị điện tử giám sát rung, va chạm, chuyển động, góc, nhiệt độ và điện 
áp; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là hệ thống giám sát xe cộ trên xe bao gồm camera và 
màn hình để hiển thị và loại bỏ các điểm mù ở hai bên thân xe cộ; bộ thu phát không dây 
với công nghệ thu thập và hiển thị về trạng thái và theo dõi tất cả các loại xe cộ trong môi 
trường tại chỗ; ắc quy điện cho xe cộ; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là thiết bị điện tử 
theo dõi áp suất lốp; thiết bị an toàn cho xe cộ, cụ thể là cảm biến và camera lùi; thiết bị cân 
bằng lốp cho xe cộ mặt đất; hệ thống truy nhập không cần chìa khóa và hệ thống công tắc 
đánh lửa không cần chìa khóa cho xe ô tô bao gồm bộ vi xử lý, bộ thu tín hiệu điện tử và hệ 
thống khóa điều khiển từ xa với bộ phát đáp tín hiệu điện tử; đồng hồ tốc độ cho xe cộ; máy 
dò tìm vật thể bằng ra-đa sử dụng trên xe cộ; cảm biến gps gắn trên xe cộ để xác định tốc 
độ chuyển động cho xe cộ; bộ sạc pin điện thoại di động để sử dụng trong xe cộ; bộ phận 
của động cơ xe cộ, cụ thể là máy điều nhiệt; thiết bị âm thanh cho xe cộ, cụ thể là máy nghe 
nhạc âm thanh nồi, loa, bộ khuếch đại âm thanh, bộ cân bằng/hiệu chỉnh, bộ phân tần âm 
thanh ra loa (crossovers) và vỏ loa; cổng sạc usb để sử dụng trong xe cộ; khóa điện cho xe 
cộ; camera quan sát phía sau cho xe cộ; thiết bị kiểm soát khí hậu cho xe cộ; bộ điều khiển 
không dây để giám sát và điều khiển từ xa chức năng và trạng thái của các thiết bị hoặc hệ 
thống điện, chạy điện và cơ khí khác, cụ thể là các hệ thống ắc quy, an ninh, chiếu sáng, 
theo dõi và bảo mật; thiết bị khởi động điều khiển từ xa cho xe cộ; hệ thống định vị, theo 
dõi và an ninh cho xe cộ bao gồm ăng-ten và máy truyền phát rađio được đặt trong xe; bộ 
điều chỉnh điện áp trong xe cộ; thiết bị âm thanh cho xe cộ, cụ thể là loa cho hệ thống âm 
thanh ô tô; dụng cụ dẫn đường/điều hướng cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; bộ nối điện 
cho xe cộ chạy bằng động cơ với rơ moóc; ắc quy cho xe cộ; thiết bị điện, cụ thể là trạm 
nạp điện cho xe cộ chạy điện; bộ phận phân tích động cơ xe, được vi tính hóa; dây kéo dài 
để sử dụng với xe cộ; bộ điều hợp nguồn điện để sử dụng cho xe; dây điện để sử dụng với 
xe cộ; bộ tích điện, chạy điện, cho xe cộ; máy điều nhiệt cho xe cộ; thiết bị báo hiệu tự 
động sự tụt áp trong lốp xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi dùng cho xe cộ; thiết bị điều 
khiển từ xa để vận hành thiết bị báo động cho xe cộ.  

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ và các bộ phận và phụ kiện dành cho phương 
tiện giao thông đường bộ, cụ thể là các bộ phận kết cấu và các bộ phận cơ cấu truyền động 
mang bản chất của động cơ điện, hộp số và trục; thân xe có động cơ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; tấm phủ cho xe cộ; xích chống trơn trượt cho xe cộ; miếng vá để sửa chữa lốp xe; 
máy bơm để bơm lốp xe; đồ trang trí nội thất ô tô; bảng điều khiển bên trong xe ô tô; nội 
thất da cho xe cộ, làm theo đơn đặt hàng; khung biển số xe cộ; vật dụng giữ, đỡ biển số xe; 
bộ ghế nệm cho xe cộ; xe cộ mặt đất chạy bằng điện; bộ phận xe cộ chạy bằng điện, cụ thể 
là động cơ; bộ phận xe cộ chạy bằng điện, cụ thể là gương chiếu hậu, cần gạt nước ở kính 
chắn gió xe cộ và cửa sau; xe hiệu suất cao, chạy hoàn toàn bằng điện; ghế ngồi của xe cộ; 
ổ trục/moay-ơ của bánh xe cho xe cộ; bánh xe cộ; tấm bọc phủ cho bộ ghế nệm của xe cộ; 
bánh lái/tay lái cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông đường bộ; giá để chở hành 
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lý gắn trên nóc, giảm xóc, lò xo, thanh ổn định, và hệ thống treo, tất cả cho xe cộ; tấm trang 
trí cho thân xe cộ; bộ kẹp phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; vỏ bọc/tấm phủ cho 
ghế xe cộ; giá đỡ động cơ cho xe cộ; vỏ bọc xe cộ bằng nhựa vinyl, được thiết kế sẵn, đặc 
biệt dùng cho xe cộ; bộ phận xe cộ, cụ thể là ống cho hệ thống lái bằng điện; phù hiệu cho 
xe cộ; đệm cho ghế ngồi xe cộ; cụm ổ trục bánh xe xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe cộ; 
gương cho xe cộ, cụ thể là gương chiếu hậu; bánh răng đảo chiều cho phương tiện giao 
thông đường bộ; móc được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong xe cộ để giữ/đỡ các phụ kiện 
xe; kính chắn gió xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; lốp cho xe cộ; săm cho xe cộ; 
bơm lốp xe; bộ phận bằng nhựa cho xe cộ, cụ thể là, đồ trang trí và bảo vệ ngoại thất ô tô và 
nội thất ô tô bằng nhựa ép đùn; phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là ô tô chạy điện, 
xe tải và xe thể thao đa dụng (suv); vỏ bọc/tấm phủ nửa xe cho xe cộ; máy nén khí cho hệ 
thống phanh cho xe cộ mặt đất; xi lanh khí cho hệ thống phanh cho xe cộ mặt đất; mui xe 
cộ; khung gầm cho xe có động cơ; vật dụng bảo vệ ghế ngồi xe cộ; bộ phận sửa chữa kết 
cẩu cho xe tải và xe có động cơ khác; cơ cấu truyền động cho xe cộ bao gồm khớp ly hợp, 
cơ cấu truyền động, trục truyền động và bộ vi sai; vỏ hộp số trên cho xe cộ mặt đất; tấm gá 
lắp truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; vỏ hộp số cho phương tiện giao 
thông đường bộ; thanh kéo cho xe cộ; tấm chắn bùn chơ xe cộ; bậc lên xuống để gắn vào 
phương tiện giao thông đường bộ; thanh kéo xe cộ; vành bánh xe cộ và các bộ phận kết cấu 
dành cho vành bánh xe cộ; xe chinh phục mọi địa hình (atv); cảm biến cho phương tiện giao 
thông đường bộ, cụ thể là cảm biến mô-men lái bằng điện, được bán như một linh kiện của 
hệ thống lái bằng điện; vành bánh xe cộ; hộp số cho phương tiện giao thông đường bộ; 
phanh cho xe cộ; thân xe cộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ 
phận xe cộ, cụ thể là tấm che phủ cho kính chắn gió; bộ phận xe cộ, cụ thể là tấm che nắng; 
bộ phận xe cộ, cụ thể là cần bánh/đòn dẫn hướng; bộ phận xe cộ, cụ thể là khớp hình cầu; 
bộ phận xe, cụ thể là thanh giằng hệ thống treo; bộ phận xe cộ, cụ thể là khớp nối đồng tốc; 
thân van cho lốp xe; bộ phận cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là, bộ vi sai; tấm 
bảo vệ mui xe là bộ phận kết cấu của xe cộ; trục truyền động cho phương tiện giao thông 
đường bộ; dây phanh cho xe cộ; trống phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ kẹp 
phanh cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận treo cho phương tiện giao thông 
đường bộ, cụ thể là nhíp; bộ phận treo cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là lò xo 
cuộn; lưỡi gạt nước kính chắn gió cho xe cộ; hệ thống thủy lực cho xe cộ; bộ phận treo cho 
phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là, bộ cân bằng; nội thất da làm theo đơn đặt hàng, 
cho xe cộ; má phanh đĩa dùng cho xe cộ; vật dụng giữ cốc để sử dụng trong xe cộ; bộ 
truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ và bộ phận thay thế; đai dùng cho bộ 
truyền động của phương tiện giao thông đường bộ; hệ thống treo cho phương tiện giao 
thông đường bộ; ổ trục bánh xe cho phương tiện giao thông đường bộ; cửa sổ kính cho xe 
cộ; thiết bị báo động chống trộm cho xe cộ; phần cứng phanh cho xe cộ; giá để xe đạp cho 
xe cộ; bộ dụng cụ khởi động trực để sử dụng với phương tiện giao thông đường bộ; ổ trục 
cho phương tiện giao thông đường bộ; phanh đĩa cho phương tiện giao thông đường bộ; 
hộp/thùng đựng đồ lưu trữ đặt trên giá nóc cho phương tiện giao thông đường bộ; xe thể 
thao đa dụng; túi khí cho xe cộ; cửa sổ cho xe cộ; dây an toàn để sử dụng trong xe cộ; van 
cho lốp xe; còi cho xe cộ; bộ phận xe cộ mặt đất, cụ thể là đai truyền động; khớp ly hợp cho 
phương tiện giao thông đường bộ; tấm phủ/vỏ bọc cho xe hơi và xe tải với mục đích bảo vệ 
xe cộ khỏi các tác động của thời tiết và các yếu tố khác; bộ phận tựa đầu cho xe cộ; túi khí 
bơm hơi để sử dụng trong xe để phòng ngừa thương tích trong tai nạn; xích truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ; phụ kiện ô tô hậu mãi, cụ thể là túi đựng đồ cho xe ô tô, 
lưới và khay thích hợp đặc biệt cho việc sử dụng trong xe cộ; đai an toàn cho ghế ngồi xe 
cộ; lưới trùm hành lý cho xe cộ; lót phanh cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận cho 
ph−ong tiện giao thông trên bộ, cụ thể là trục xe; bộ phận cho phương tiện giao thông trên 
bộ, cụ thể là bánh răng truyền động; bộ phận bằng kim loại cho xe cộ, cụ thể là đồ trang trí 
và bảo vệ ngoại thất và nội thất bằng kim loại; xe cộ chạy bằng điện, cụ thể là ô tô, xe tải và 
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xe thể thao đa đụng (suv); xe đạp; thiết bị báo động cảnh báo lùi xe cho xe cộ; mâm bánh 
xe cho xe cộ; khóa điện cho xe có động cơ; hệ thống báo động cho xe có động cơ; thiết bị 
lái cho phương tiện giao thông đường bộ và các bộ phận của chúng; tấm hướng gió cho xe 
cộ; bậc lên xuống của xe cộ; túi khí; giảm xóc cho ô tô; thanh chắn va đập của ô tô; 
hộp/thùng để đựng hàng hóa và hành lý để trên giá nóc xe cộ; tấm phủ/vỏ bọc cho xe cộ; bộ 
phận của phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là bậc lên xuống; bộ phận của phương 
tiện giao thông đường bộ, cụ thể là tấm chắn bùn; bộ phận của phương tiện giao thông 
đường bộ, cụ thể là đệm chống va đập; bộ phận của xe cộ, cụ thể là giảm xóc; cửa ra vào 
cho xe cộ; cần gạt đèn báo rẽ cho xe cộ; vỏ bọc nắp bình xăng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; vỏ bọc biển số xe cộ; tấm cửa cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2020-12170 (220) 16.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.7.25; A25.7.6; A25.7.8; A25.7.3; 

26.4.9 
(591) Xanh dương, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Robo  (VN) 
159 Cách Mạng Tháng Tám, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy tính; máy fax; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi 

tính; thiết bị truyền thông mạng. 
 

Nhóm 35: Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa: máy tính; mua bán điện thoại, máy nhắn tin, 
máy fax và thiết bị phụ tùng kèm theo, thiết bị dùng trong điện ảnh, hệ thống điện dự 
phòng, thiết bị điện tử, linh kiện điện tử; dịch vụ quảng cáo và môi giới quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, máy điện thoại, thiết bị văn 
phòng, thiết bị dạy học, thiết bị báo động hỏa hoạn, hệ thống camera, hệ thống chống trộm.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ trực tuyến về truyền dữ liệu; dịch vụ về cổng thông tin điện tử; cung cấp 
quyền truy cập vào các ứng dụng phần mềm; dịch vụ web và dịch vụ đám mây; các dịch vụ 
viễn thông; dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính, thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm 
máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông. 
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(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ du lịch và xuất nhập khẩu 
Kim Thông  (VN) 
Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật từ hạt sacha inchi. 
 

 
(210) 4-2020-12279 (220) 17.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8; 18.5.1; 26.1.2; 6.1.2; 

A19.1.12; 5.7.1; A5.1.5; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ du lịch và xuất nhập khẩu 
Kim Thông  (VN) 
Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt sachi inchi sấy giòn nguyên hạt; hạt sachi inchi nhân trắng. 

 

 
(210) 4-2020-12293 (220) 17.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.7.25; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần ATZ Life  

(VN) 
Tầng 14, toà nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; tinh dầu dạng lăn; dầu thơm; dầu muối tắm (mỹ phẩm); dầu 
dừa (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến vỉ có đế nhôm bao bọc bên dưới (nến tea light); nến cốc thả 
ly và nến trụ.  

 

Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi; 
dung dịch xịt rửa tay diệt khuẩn; cao dán; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 11: Sản phẩm chứa thảo mộc bên trong để làm nóng-lạnh cơ thể đươc làm nóng bằng 
lò vi sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế như: túi chườm, gối; máy phun sương tạo ẩm.  

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; găng tay (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); khăn choàng 
vai; dép đi trong nhà.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: mỹ phẩm, tinh dầu, 
tinh dầu dạng lăn, dầu thơm, dầu muối tắm (mỹ phẩm), dầu dừa (mỹ phẩm), nến, nến thơm, 
nến vỉ có đế nhôm bao bọc bên dưới (nến tea light), nến cốc thả ly, nến trụ, thảo dược, trà 
thảo dược, vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi, dung dịch xịt rửa tay diệt 
khuẩn, cao dán, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y 
tế, sản phẩm chứa thảo mộc bên trong để làm nóng-lạnh cơ thể đươc làm nóng bằng lò vi 
sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho mục đích 
y tế như: túi chườm, gối, máy phun sương tạo ẩm, máy khuếch tán tinh dầu dùng điện, đèn 
khuếch tán tinh dầu dùng điện, đồ đi chân, giày, găng tay (trang phục), mũ trùm đầu (trang 
phục), khăn choàng vai, dép đi trong nhà muối hồng, đá muối Himalaya.  

 

 
(210) 4-2020-12294 (220) 17.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần ATZ Life  

(VN) 
Tầng 14, toà nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi; 
dung dịch xịt rửa tay diệt khuẩn; cao dán; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 11: Sản phẩm chứa thảo mộc bên trong để làm nóng-lạnh cơ thể được làm nóng bằng 
lò vi sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho 
mục đích y tế như: túi chườm, gối; máy phun sương tạo ẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thảo dược, trà thảo 
dược, vật phẩm dược đùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi, dung dịch xịt rửa tay diệt khuẩn, 
cao dán, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, sản phẩm chứa thảo mộc bên 
trong để làm nóng-lạnh cơ thể được làm nóng bằng lò vi sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh 
để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho mục đích y tế như: túi chườm, gối, máy 
phun sương tạo ẩm, máy khuếch tán tinh dầu dùng điện, đèn khuếch tán tinh dầu dùng điện.  

 
 

(210) 4-2020-12600 (220) 20.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hằng  (VN) 
158 khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến; thức ăn từ tổ yến, thức uống từ tổ yến gồm: yến tươi, yến thô và yến tinh 
chế. 

 

 
(210) 4-2020-12886 (220) 22.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Tạ Thị Huyền     (VN) 
Xóm 3, thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-12999 (220) 23.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 2045795 23.10.2019 AU 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; A24.15.7 
(731) SYMPHONY HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
10th Floor, Island Place Tower, 510 
King's Road, North Point, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt; quần áo hỗ trợ dùng cho mục đích y tế; 

quần áo cho người dùng cho mục đích trị liệu; quần áo chuyên dụng cho mục đích y tế; tất 
cao cổ đàn hồi cho mục đích y tế; tất ngắn cổ đàn hồi cho mục đích y tế; quần áo chuyên 
dụng cho mục đích hỗ trợ; quần áo chuyên dụng cho mục đích phẫu thuật; quần áo bảo hộ 
cho mục đích y tế; quần áo bảo hộ cho mục đích phẫu thuật; tất chân có tác dụng ép chặt, 
nén chặt; tất cao cổ có tác dụng ép chặt, nén chặt; tất cao cổ đàn hồi cho mục đích phẫu 
thuật; tất cao cổ cho mục đích trị liệu; tất phẫu thuật (cho mục đích y tế); dụng cụ (vật đỡ) 
bảo hộ dùng trong thể thao; dụng cụ hỗ trợ dùng trong thể thao; dụng cụ hỗ trợ cho mục 
đích y tế; dụng cụ hỗ trợ cho mục đích phẫu thuật; vật dụng đỡ dùng trong y tế; vật dụng đỡ 
dùng trong phẫu thuật; dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật; thiết bị hỗ trợ trị liệu; dụng cụ hỗ trợ cho 
mục đích thể thao (trừ dụng cụ thể thao); trang phục dệt kim dùng trong trị liệu. 

 
Nhóm 18: Túi dùng cho vận động viên; túi thể thao; túi dùng để đựng quần áo thể thao, 
dùng trong thể thao; túi được làm từ da giả; túi được làm từ da; túi dùng khi đi biển; túi để 
đồ của trò chơi crickê (trừ loại chuyên dụng); túi đựng quần áo cá nhân dùng cho vận động 
viên hoặc người đi cắm trại; túi đựng đồ cá nhân dùng cho người tập thể dục; túi đeo vai; túi 
dùng để đi du lịch; ba lô; túi đeo lưng; va-li (hành lí); ví tiền; ví đựng thẻ tín dụng (ví); ví 
da; ví bỏ túi; ví dùng để đeo vào dây lưng; bao để móc chìa khóa; cặp học sinh; «. 

 
Nhóm 25: Trang phục (quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu); quần áo cho các vận động viên; 
quần áo; quần áo thể thao; quần áo bơi; quần áo dùng trong chơi gôn (trừ găng tay); dải 
băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [trang phục]; quần áo nữ; quần áo nam; quần dài (quần 
áo); quần áo trượt tuyết (trừ loại bảo vệ chống chấn thương); quần áo thông minh (quần áo 
tích hợp các bộ phận kỹ thuật số); quần áo thể thao (trừ găng tay dùng trong chơi gôn); 
quần áo tennis; quần áo giữ nhiệt (không phải loại đặc biệt dùng để bảo vệ chống tai nạn 
hoặc chấn thương); quần áo chống thấm nước; quần áo cho phụ nữ; đồ đi chân dùng cho 
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vận động viên; đồ đi ở chân; đồ đi ở chân dùng trong thể thao; đồ đi chân dùng trong thể 
thao; đồ đội đầu; mũ thể thao (trừ mũ bảo hiểm); quần áo lót; áo choàng; quần áo mặc nhà; 
áo khoác thể thao; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; áo thể thao chui đầu; áo nịt len 
thể thao; áo gi lê thể thao; áo gilê; áo sơ mi; áo sơ mi thể thao; áo thun; quần mặc đi xe đạp; 
quần dáng dài; bộ quần áo dài; quần trượt tuyết; quần dài thấm mồ hôi; quần vải dáng thể 
thao; quần dài; quần đùi thể thao; quần đùi tập thể dục; quần đùi; quần bơi; quần áo ngủ; áo 
khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo choàng mặc sau khi 
tắm; đồ bơi; bộ đồ bơi cho các môn thể thao dưới nước; bộ đồ bơi để lướt sóng; quần lửng 
(quần dài đến đầu gối); quần áo bó; tất ngắn cổ; tất thể thao; bộ đồ lót bó sát cơ thể; tất cao 
cổ; tất cao cổ dùng để hỗ trợ, không phải loại dùng cho phẫu thuật; tất cao cổ thấm mồ hôi; 
khăn rằn [khăn quàng cổ]; áo bóng chày; bộ quần áo dài thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giảm giá (dịch vụ bán lẻ, bán buôn hoặc đẩy mạnh bán hàng); dịch vụ 
bán lẻ: quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt, quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt dùng 
trong trị liệu, quần áo hỗ trợ dùng cho mục đích y tế, quần áo chuyên dụng cho mục đích y 
tế, quần áo bảo hộ cho mục đích y tế, quần áo bảo hỗ cho mục đích phẫu thuật, tất cao cổ 
đàn hồi cho mục đích phẫu thuật, dụng cụ hỗ trợ dùng trong thể thao, dụng cụ hỗ trợ cho 
mục đích y tế, vật dụng đỡ dùng trong y tế, trang phục dệt kim dùng trong trị liệu, túi thể 
thao, túi được làm từ da, túi được làm từ giả da, túi dùng khi đi biển, túi đựng quần áo cá 
nhân dùng cho vận động viên hoặc người đi cắm trại, túi đeo vai, túi dùng để đi du lịch, ba 
lô, túi đeo lưng, va-li (hành lý), ví được tiền, ví đựng thẻ tín dụng (ví), ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, cặp học sinh, ô, trang phục (quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu), quần áo, quần áo 
thể thao, dải băng buộc đầu [trang phục], quần áo chống thấm nước, đồ đi ở chân, đồ đi ở 
chân dùng trong thể thao; dịch vụ bán lẻ hàng hóa bằng nhiều hình thức sản phẩm: quần áo 
có tác dụng ép chặt, nén chặt, quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt dùng trong trị liệu, 
quần áo hỗ trợ dùng cho mục đích y tế, quần áo chuyên dụng cho mục đích y tế, quần áo 
bảo hộ cho mục đích y tế, quần áo bảo hỗ cho mục đích phẫu thuật, tất cao cổ đàn hồi cho 
mục đích phẫu thuật, dụng cụ hỗ trợ dùng trong thể thao, dụng cụ hỗ trợ cho mục đích y tế, 
vật dụng đỡ dùng trong y tế, trang phục dệt kim dùng trong trị liệu, túi thể thao, túi được 
làm từ da, túi được làm từ giả da, túi dùng khi đi biển, túi đựng quần áo cá nhân dùng cho 
vận động viên hoặc người đi cắm trại, túi đeo vai, túi dùng để đi du lịch, ba lô, túi đeo lưng, 
va-li (hành lý), ví được tiền, ví đựng thẻ tín dụng (ví), ví bỏ túi, bao để móc chìa khóa, cặp 
học sinh, ô, trang phục (quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu), quần áo, quần áo thể thao, dải 
băng buộc đầu [trang phục], quần áo chống thấm nước, đồ đi ở chân, đồ đi ở chân dùng 
trong thể thao; dịch vụ bán buôn hàng hóa bằng nhiều hình thức sản phẩm: quần áo có tác 
dụng ép chặt, nén chặt, quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt dùng trong trị liệu, quần áo 
hỗ trợ dùng cho mục đích y tế, quần áo chuyên dụng cho mục đích y tế, quần áo bảo hộ cho 
mục đích y tế, quần áo bảo hỗ cho mục đích phẫu thuật, tất cao cổ đàn hồi cho mục đích 
phẫu thuật, dụng cụ hỗ trợ dùng trong thể thao, dụng cụ hỗ trợ cho mục đích y tế, vật dụng 
đỡ dùng trong y tế, trang phục dệt kim dùng trong trị liệu, túi thể thao, túi được làm từ da, 
túi được làm từ giả da, túi dùng khi đi biển, túi đựng quần áo cá nhân dùng cho vận động 
viên hoặc người đi cắm trại, túi đeo vai, túi dùng để đi du lịch, ba lô, túi đeo lưng, va-li 
(hành lý), ví được tiền, ví đựng thẻ tín dụng (ví), ví bỏ túi, bao để móc chìa khóa, cặp học 
sinh, ô, trang phục (quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu), quần áo, quần áo thể thao, dải băng 
buộc đầu [trang phục], quần áo chống thấm nước, đồ đi ở chân, đồ đi ở chân dùng trong thể 
thao; dịch vụ phân phối hàng hóa (không phải là dịch vụ vận tải) và dịch vụ bán buôn hàng 
hóa gồm các sản phẩm: quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt, quần áo có tác dụng ép chặt, 
nén chặt dùng trong trị liệu, quần áo hỗ trợ dùng cho mục đích y tế, quần áo chuyên dụng 
cho mục đích y tế, quần áo bảo hộ cho mục đích y tế, quần áo bảo hỗ cho mục đích phẫu 
thuật, tất cao cổ đàn hồi cho mục đích phẫu thuật, dụng cụ hỗ trợ dùng trong thể thao, dụng 
cụ hỗ trợ cho mục đích y tế, vật dụng đỡ dùng trong y tế, trang phục dệt kim dùng trong trị 
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liệu, túi thể thao, túi được làm từ da, túi được làm từ giả da, túi dùng khi đi biển, túi đựng 
quần áo cá nhân dùng cho vận động viên hoặc người đi cắm trại, túi đeo vai, túi dùng để đi 
du lịch, ba lô, túi đeo lưng, va-li (hành lý), ví được tiền, ví đựng thẻ tín dụng (ví), ví bỏ túi, 
bao để móc chìa khóa, cặp học sinh, ô, trang phục (quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu), quần 
áo, quần áo thể thao, dải băng buộc đầu [trang phục], quần áo chống thấm nước, đồ đi ở 
chân, đồ đi ở chân dùng trong thể thao; dịch vụ tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực kinh 
doanh; dịch vụ tổ chức các cuộc thi trong lĩnh vực thương mại; trưng bày sản phẩm; trưng 
bày sản phẩm cho mục đích quảng cáo; trưng bày sản phẩm cho mục đích hỗ trợ bán hàng; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập 
hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách 
hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc 
tài trợ các sự kiện thể thao; dịch vụ tài trợ (quảng bá và marketing); quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-13114 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88703275 22.11.2019 US 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION  (US) 
430 East 29th Street, 14th Floor, New 
York, New York 10016, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho người. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển các chế phẩm dược. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2020-13151 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.3.5; A26.1.18 
(591) Xám, trắng. 
(731) WEILONG FOOD CO., LTD.  (CN) 

Jiaxin West Road, Economic 
Development Zone, Jining City, 
Shandong Province, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá; lát khoai tây rán giòn; lát khoai 
tây mỏng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước quả nấu đông; rau đã nấu chín; sản 
phẩm sữa; quả hạch đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bột nhồi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pizza; mỳ ăn 
liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; kẹo; kem lạnh; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; bánh senbei [bánh gạo khô]; gluten được chế biến làm thực phẩm. 
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(210) 4-2020-13152 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GUANGDONG CHAOYU 

EXHIBITION CO., LTD.  (CN) 
Room 3001, Guangdong Foreign Trade 
Building, 351 Tianhe Road, Tianhe 
District, Guangzhou China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 
 

(210) 4-2020-13153 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GUANGDONG CHAOYU 

EXHIBITION CO., LTD.  (CN) 
Room 3001, Guangdong Foreign Trade 
Building, 351 Tianhe Road, Tianhe 
District, Guangzhou China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 
 

(210) 4-2020-13169 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.4.18 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Sài Gòn 
Plaza   (VN) 
379/23 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga. 
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(210) 4-2020-13173 (220) 24.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 26.13.1 
(591) Xanh da trời. 
(731) JUSUITHAN (THAILAND) 

SOFTWARE CO., LTD.  (TH) 
50/234 Moo 2, Rangsit-Nakhon Nayok 
Road, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathum 
Thani, 12130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính; phần mềm máy tính; chương trình phần mềm 

máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-13810 (220) 27.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) LO.LI. PHARMA S.R.L.  (IT) 

Via Sabatino Gianni, 14, 00156 Rome, 
Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc 
thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; dược thực phẩm sử dụng như chất bổ sung dùng cho 
ăn kiêng; thực phẩm bổ sung [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung vitamin và khoáng chất; 
chất kích thích miễn dịch; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc bổ giàu vitamin cho trẻ em và 
người lớn; dược phẩm; chất chỉ thị dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng trong lĩnh 
vực phụ khoa. 

 

(210) 4-2020-14149 (220) 28.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông & công nghệ Weup  (VN)
Tầng 18, tòa nhà Viwaseen, số 48 đường 
Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng dùng cho máy tính và điện thoại; phần 

mềm khai thác dữ liệu; phần mềm tương tác video; phần mềm máy tính để chỉnh sửa hình 
ảnh, âm thanh và video.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet; cung 
cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; tư vấn phát triển doanh nghiệp về thương 
mại; tư vấn về xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập khẩu; đại lý xuất nhập khẩu ủy thác.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan; đại lý làm thủ tục hải quan; tư vấn liên quan đến vấn 
đề tài chính và tiền tệ; cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề tài chính và tiền tệ; dịch vụ 
ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm, cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài chính; dịch vụ giao 
dịch chứng khoán; tư vấn bất động sản, cho thuê bất động sản, mua bán bất động sản; cung 
cấp thông tin liên quan đến bất động sản; tư vấn phát triển doanh nghiệp về tài chính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; chuyển phát âm thanh, video và hình ảnh qua mạng internet; 
truyền thông tin qua điện thoại thông minh.  

 
Nhóm 40: Xử lý môi trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin, thiết kế và nghiên cứu liên quan đến công nghệ 
thông tin; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu khoa học; dịch vụ 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ sinh học; dịch vụ nghiên cứu 
và phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học; tư vấn kỹ thuật liên quan đến sản xuất năng 
lượng tái tạo; nghiên cứu và phát triển liên quan đến sản xuất năng lượng tái tạo.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tư vấn phát triển doanh nghiệp về pháp lý. 

 

 
(210) 4-2020-14164 (220) 29.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giang Ngọc  
(VN) 
179 Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2020-14378 (220) 29.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Duy Thái Hưng  
(VN) 
Đường 39E, thôn Lôi Khê, xã Hồng Khê, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích bảo hộ lao động (không dùng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2020-14456 (220) 29.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) SHANDONG FUMAO DECORATIVE 

MATERIALS CO., LTD  (CN) 
Taihezhuang Village, Yitang Town, 
Lanshan District, Linyi City, Shandong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ dán; ván lát sàn gỗ; lớp gỗ dán bề mặt; vật liệu xây dựng, 

không bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà, không bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ trưng bày [đồ đạc]; bàn [đồ đạc]; tủ 
đựng quần áo; dải băng gỗ; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-14461 (220) 29.04.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; 

A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây. 
(731) HUANG XIANLING  (CN) 

No. 4, Zone 9, Fengchan Village, 
Zhengzhai Town, Pujiang County, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn cho xe cộ; đèn chiếu rọi bỏ 

túi; đèn trần; đèn pha để rọi sáng. 
 
 

(210) 4-2020-15505 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 26.1.9; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Tiền Giang  (VN) 
Số 2,3,4 quốc lộ 1A, khu phố Trung 
Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc 

trừ ốc hại cây trồng, thuốc diệt chuột; thuốc trừ muỗi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: nông sản, máy móc và phụ tùng máy nông 

nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ muỗi, dung môi và phụ gia thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2020-15526 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
quảng cáo Kiến Trẻ  (VN) 
686/20 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; tổ chức triển 

lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm, trong xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế vật liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-15527 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần THN Group  
(VN) 
Số 37 ngõ 38 đường An Đà, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn các sản phẩm: sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực 

phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, sữa bột, sữa nước, sữa chua cho trẻ em và người lớn, sữa bột 

cho trẻ sơ sinh, thực phẩm chức năng, các loại trà có nguồn gốc từ thảo dược, các chế phẩm 

được sản xuất từ thảo mộc, thảo dược (không phải là thuốc chữa bệnh), cà phê, cà phê chưa 

rang, cà phê hạt, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở 

trà; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2020-15580 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật AVN  
(VN) 
17/43 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Lưu lượng kế điện tử, thiết bị đo lưu lượng, đo mức nước, đo áp suất, đo nhiệt độ. 
 

 
(210) 4-2020-15584 (220) 08.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang MYONE   (VN) 
72-74 đường D13, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế; đồ bảo hộ y tế.    

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón bằng vải; giày; dép; thắt lưng (trang phục); cà vạt (ascots); 

khẩu trang vải. 
 

 
(210) 4-2020-16185 (220) 13.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 20.5.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LANDCO  (VN) 
CH02 - 19 số 2 đường 2.5 khu đô thị 

Gamuda Gardens, phường Trần Phú, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa, cửa sổ, vách ngăn, vách trang trí bằng kim loại; khung lò sưởi bằng kim 

loại. 

 

Nhóm 11: Đèn trang trí.  

 

Nhóm 19: Cửa, cửa sổ, vách ngăn, vách trang trí không bằng kim loại; khung lò sưởi không 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ kệ tivi; kệ sách; tủ bếp; gương; khung tranh. 
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(210) 4-2020-16427 (220) 14.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A19.3.24; 26.4.9; 10.5.25; 2.7.16 
(591) Hồng, trắng, đen, vàng, xám nhạt. 
(731) Phạm Huệ Nương   (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-16428 (220) 14.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.1.16; A5.3.13; A5.5.20; 2.7.16; 

A19.3.24; 10.5.25; 26.4.9 
(591) Hồng, trắng, đen, xám nhạt. 
(731) Phạm Huệ Nương   (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-17742 (220) 21.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HQG, LIMITED   (CN) 

26/F, Tower One Times Square, 1 
Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt tươi; cá tươi, không còn sống; gia cầm tươi; thịt đông lạnh; sản phẩm cá 

đông lạnh; gia cầm, không còn sống; gà nghiền thành bột; sản phẩm gia cầm đóng góị sẵn 
được làm lạnh; sản phẩm gia cầm đóng gói sẵn được giữ tươi; sản phẩm gia cần đóng gói 
sẵn được làm đông lạnh; thịt xông khói; thịt ướp muối; thịt đã chế biến; chiết xuất của thịt; 
gia cầm đã chế biến; cá, được bảo quản; món ăn trên cơ sở cá được chế biến sẵn; chiết xuất 
của cá; thịt được bảo quản; gia cầm được bảo quản; món ăn đã nấu chín sẵn chứa chủ yếu là 
thịt và rau; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ thịt gà; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ 
thịt và rau, bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ thịt thú săn; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu 
từ thịt; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ nấm; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ gia 
cầm; bữa ăn chế biến sẵn làm chủ yếu từ rau; bữa ăn đã nấu chín sẵn làm từ hoặc chủ yếu từ 
gia cầm; thức ăn nhanh đóng gói sẵn làm từ thịt nhân tạo đã chế biến; thức ăn nhanh đóng 
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gói sẵn làm từ rau đã chế biến; rau, được bảo quản; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh, trái 
cây ngào đường; sản phẩm làm từ thịt, đông lạnh; hải sản đông lạnh; sản phẩm là từ hải sản, 
đông lạnh; bữa ăn đã chế biến đông lạnh làm chủ yếu từ cá, thịt, gia cầm và rau; bữa ăn đã 
chế biến đông lạnh làm chủ yếu từ gia cầm; trái cây và ran được bảo quản, đông lạnh, sấy 
khô và nấu chín; trái cây và rau được khử nước; sữa đậu đông (tào phí); lát hạnh nhân 
mỏng; canh/xúp; nước hầm xương; thạch, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng; sữa chua; kem [sản 
phẩm sữa]; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa đậu nành; dầu và mỡ ăn được; quả hạch đã 
chế biến; quả hạch sấy khô; tảo biển/rong biển ăn được (được bảo quản, sấy khô hoặc nấu 
chín); lát khoai tây rán giòn; sản phẩm làm từ trái cây sấy khô; trái cây đóng hộp; thịt và hải 
sản đóng hộp; rau đóng hộp; dầu ô liu; bột sữa; trà sữa (sữa là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè 
(trà), lá trà và sản phẩm làm từ trà; đồ uống trên cơ sở trà; xốt trái cây [gia vị]; ca cao, bột 
ca cao và sản phẩm làm từ ca cao; pizza; sản phẩm bánh dùng làm thực phẩm; bánh trứng; 
bánh mỳ; bánh quy (ngọt hoặc mặn); bánh sừng bò; bánh ngọt; bánh trung thu; đồ ăn vặt 
(ăn nhẹ) làm từ ngũ cốc; bánh quy; bánh quy giòn; bánh ngọt Trung Quốc và bánh ngọt 
theo phong cách phương tây; bánh bao Trung Quốc; sô-cô-la; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; đồ 
uống trên cơ sở sô-cô-la; bánh mỳ que; bánh kếp; kem tráng miệng [bánh kẹo]; bánh 
putđing; bánh nướng và bánh kẹo; mỳ ống, mỳ xpaghetti, mì dẹt và mỳ ý (pasta); bánh patê; 
bánh pizza; bỏng ngô; bánh rímg nướng; mì ramen [món mỳ Nhật Bản]; bánh xèo; bánh 
gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh xăng đuých; nem cuốn; món sushi của Nhật 
Bản; món bánh thịt chiên giòn; bánh tạc; bánh ngô; bánh quế; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; ngũ cốc đã chế biến; mật ong; mật đường; nấm men; sữa ong chúa; bánh bít cốt; bột 
nở; muối; đường; dấm; mù tạc; hạt tiêu và gia vị (có nguồn gốc thực vật); nước sốt có lạc; 
xốt [gia vị]; xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; nước xốt cà chua nấm; bột cà-ri [gia vị]; đá 
(ăn được); gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; sữa chua đông 
lạnh [dạng kem lạnh]; rong biển tảo biển [gia vị]; trứng cuộn; yến mạch nghiền sẵn; kẹo; 
gia vị; trà sữa (sữa không phải là chủ yếu). 
 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa 
tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng; động vật sống; thức ăn và đồ uống cho động 
vật; mạch nha; tảo/rong biển tươi.  

 
Nhóm 32: Bia; chế phẩm để làm bia; nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không 
cồn khác; nước ép trái cây và đồ uống không cồn làm từ trái cây; xi rô và chế phẩm làm đồ 
uống; nước ép rau [đồ uống] và đồ uống không cồn làm từ nước ép rau; nước ngọt [đồ 
uống].  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu táo; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; rượu vang; 
rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; rượu uýt ki, rượu mạnh [đồ uống]; chiết xuất alcolic; tinh 
dầu alcolic (tinh dầu rượu); rượu gạo; đồ uống được chưng cất; rượu sakê Nhật Bản [rượu 
mùi]; rượu vang trái cây; vang sủi. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch 

vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến bán đấu giá và cung cấp đánh giá kinh doanh trực 

tuyến liên quan đến bán đấu giá; dịch vụ bán lẻ trực tuyến: chất để tẩy trắng và các chất 

khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, chất làm mềm vải [dùng để giặt], 

chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm làm sáng bóng [chất làm 

bóng], vải nhám, giấy đánh bóng, vải sợi thủy tinh [vải nhám, vải ráp], giấy sợi thủy tinh, 

sáp đánh bóng sàn, sáp đánhgiày, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, 
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chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chế phẩm để 

giặt khô, khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi, chế phẩm để tẩy màu, 

chế phẩm tẩy nước sơn móng, chế phẩm làm sạch giấy dán tường, chất lỏng làm sạch kính 

chắn gió, chế phẩm làm thơm không khí, hương, nhang, xà phòng có chứa thuốc, chiết xuất 

từ hoa [nước hoa], gel mát xa không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống nắng, chế 

phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm], son môi, hộp son môi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng 

da, chất phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích làm thon gọn cơ thể, chất dính dùng cho mục 

đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm tẩy trang, dầu gội đầu, dầu gội khô, 

dầu gội cho thú cưng, nước thơm xức tóc, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm dùng 

khi cạo râu, kem đánh răng, gel làm trắng răng, nước súc miệng, không dùng cho mục đích 

y tế, keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chất 

khử mùi dùng cho người hoặc động vật, chế phẩm dược và thú y, vắc xin, thuốc mỡ trị rộp 

nắng, cháy nắng, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, chế phẩm khử trùng, dung dịch dùng 

cho kính áp tròng, miếng lót của quần lót [vệ sinh], thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi chân, thực 

phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, men cho mục đích dược 

phẩm, đường cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa, thức ăn cho em bé, 

chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin, 

thuốc viên làm làn da rám nắng, thuốc viên làm thon gọn cơ thể, thuốc hút không chứa chất 

thuốc lá dùng cho mục đích y tế, băng, vật liệu để băng bó, vải dùng trong phẫu thuật 

[khăn], mô cấy dùng trong phẫu thuật [mô sống], vật liệu chặn răng, vật liệu để hàn răng, 

sáp nha khoa, nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế, chế phẩm diệt trừ sâu 

bọ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc trừ rệp dùng cho chó, điện thoại, 

tai nghe điện thoại di động, phụ kiện điện thoại, đồ điện tử, cụ thể là máy thu thanh, máy 

quay, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (pda), thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps), máy 

nghe nhạc mp3, thiết bị điện thử cầm tay và mang đi được dùng để ghi, sắp xếp, truyền, 

thao tác và xem tập tin âm thanh, điện thoại di động, thiết bị liên lạc điện tử có thể mang đi 

được, hệ thống báo động, thiết bị dập lửa, máy ảnh, máy quay an ninh, máy quay hình, máy 

ảnh kỹ thuật số, máy đọc đĩa compắc, máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 

hình và máy ghi hình, thiết bị viễn thông, phần cứng và phần mềm máy vi tính, phần mềm 

máy tính (bao gồm phần mềm tải xuống được từ internet), mô đem có dây và không dây và 

thẻ và thiết bị liên lạc, giá đỡ chuyện dụng cho máy tính xách tay, túi đựng chuyên dụng 

cho máy vi tính, phần cứng và phần sụn máy vi tính, chương trình máy tính, phần mềm xử 

lý thanh toán điện tử cho và từ người khác, phần mềm xác thực, phần mềm máy tính được 

cung cấp trên internet, xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (tải xuống được từ internet hoặc 

mạng máy tính hoặc cơ sở dữ liệu máy tính), phần mềm máy tính tải xuống được, xuất bản 

phẩm điện tử tải xuống được, máy trạm, máy chủ, phần cứng mạng lưới viễn thông và mạng 

máy tính, bộ thích nghi mạng máy tính, bộ ngắt mạch, bộ định tuyến và bộ điều khiển trung 

tâm (hub), pin, thiết bị sạc pin, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 

điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị 

và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 

năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, 

hình ảnh, ảnh và hoặc âm thanh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, cơ cấu vận hành bằng 

đồng xu, máy đếm tiền, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, dụng cụ sản 

khoa, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu bằng khí nóng, chăn điện cho 

mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế, thiết bị thử máu, máy trợ thính 

cho người điếc, dụng cụ bảo vệ thính giác, thiết bị xoa bóp, gối hơi dùng cho mục đích y tế, 

đệm hơi cho mục đích y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, bình phun hơi cho 
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mục đích y tế, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho mục đích cấp 

cứu, ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, chân tay, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh 

hình, vật liệu để khâu vết thương, băng hỗ trợ cho việc băng bó, mô cấy [vật liệu nhân tạo], 

bình sữa cho trẻ em bú, vật dụng để cạo lưỡi, máy chụp tia x cho mục đích y tế, kim loại 

quý, đồ trang sức, đá quý, vật liệu in, văn phòng phẩm, thẻ mã hóa từ tính hoặc không mang 

từ tính, đồ đạc, khung ảnh, dụng cụ nhà bếp và gia đình, cụ thể là rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ 

em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, 

cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, 

bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn 

là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, 

dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đất nung, vải dệt, 

quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây buộc giày và đồ thêu trang trí, khuy áo, ruy băng, kim 

ghim và kim, hoa giả, tấm thảm, thảm dầy trải sàn, đồ chơi điện tử và trò chơi, hóa chất 

dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, véc ni và sơn mài, sản 

phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc và cơ thể, tinh dầu, 

chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, dầu nhờn, nhiên liệu, nến, chế phẩm dược phẩm, thú y và 

vệ sinh, vật dụng nhỏ làm bằng sắt hoặc các vật dụng nhỏ làm từ kim loại cứng, thiết bị 

điện dùng cho nhà bếp, thiết bị điện dùng cho mục đích vệ sinh gia đình, thiết bị điện cho 

mục đích vệ sinh cá nhân và công cụ máy, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, thiết bị xử 

lý dữ liệu, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy tính xách tay dạng sổ (notebook), 

máy tính xách tay, máy vi tính mang đi được, máy vi tính cầm tay, máy tính, thiết bị và 

dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ 

phẫu thuật và y tế, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 

sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, đạn, pháo hoa, đồ dùng bằng bạc, 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, thẻ, sách, sách mỏng, áp phích 

quảng cáo, danh thiếp in sẵn, thông báo định kỳ in sẵn, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi 

đựng đồ mang theo bằng giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo làm từ giấy hoặc bìa cứng, 

bưu thiếp, thiệp chức mừng, đồ chứa đựng bằng giấy để đóng gói, hộp bìa cứng, túi và bao 

bố bằng giấy, nhãn dán (văn phòng phẩm), khăn giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy, mẫu và 

tượng nhỏ làm từ giấy, túi giấy dùng cho tiệc tùng, giấy, bìa cứng, giấy gói, thẻ bằng giấy, 

hộp bằng giấy, văn phòng phẩm, bức ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu 

đóng gói, cao su và chất dẻo dùng cho sản xuất, vật liệu đóng gói và cách điện, cách nhiệt, 

da và vật liệu giả da và quần áo da, thắt lưng bằng da, túi xách bằng da, tẩm phủ bằng da 

cho đồ điện tử, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, đồ đựng bằng da, túi, hành lý, « 

(dù), gương soi, dây thừng, dây căng, lưới, lều, tơ và chỉ dùng trong ngành dệt, mắc áo, tấm 

lót đĩa, vật dụng của thợ may, khăn trải bàn và phủ giường, vật dụng thể thao và đồ chơi, 

thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, 

mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, 

quả hạch đã chế biến, quả hạch sấy khô, tảo biển/rong biển ăn được (được bảo quản, sấy 

khô hoặc nấu chín), rong biển [gia vị], rong biển tươi, lát khoai tây mỏng rán giòn, trứng 

cuộn, yến mạch nghiền sẵn, thực phẩm ăn nhanh, kẹo, gia vị, trà sữa (sữa không phải là chủ 

yếu), sản phẩm làm từ trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, thịt và hải sản đóng hộp, rau 

đóng hộp, dầu ô liu, bột sữa, trà sữa (sữa là chủ yếu), nước ngọt [đồ uống], rượu vang, rượu 

sa kê nhật bản [rượu mùi], rượu vang trái cây, vang sủi, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột, 

bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, trái cây và rau tươi, bia, nước khoáng, nước ép trái cây và đồ 

uống không cồn khác, đồ uống có cồn, hoa, giỏ hoa, bát và chậu đựng hoa và cây, đồ trang 

trí làm bằng hoa, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung cấp thông tin bán 
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hàng, kinh doanh, quảng cáo và tiếp thị qua mạng máy tính toàn cầu và qua internet; dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp 

danh sách các trang web của bên thứ ba nhằm hỗ trợ giao dịch kinh doanh; tư vấn kinh 

doanh liên quan đến vận hành thị trường/chợ điện tử cho người mua và người bán hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ trên mạng máy tính toàn cầu; bán đấu giá qua internet; hỗ trợ kinh doanh 

liên quan đến tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh doanh qua mạng máy tính cục bộ 

và toàn cầu; dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh; tư vấn kinh doanh liên 

quan đến tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh doanh qua mạng máy tính cục bộ và 

toàn cầu bằng việc định vị và cung cấp chỉ dẫn đến các đầu mối giao hàng cho nhiều loại 

hàng hóa và dịch vụ kinh doanh và tiêu dùng; quản trị kinh doanh cho việc xử lý bán hành 

qua internet; xử lý dữ liệu trên máy tính, cụ thể là hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người, cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở 

dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh và tiếp thị; cập nhật 

và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh 

bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web để đẩy mạnh bán hàng; quản lý cơ sở dữ 

liệu; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư 

vấn kinh doanh trong lĩnh vực sự kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình học, và 

hội nghị chuyên đề trên cơ sở web; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực truyền đạt kiến 

thức trên cơ sở web; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng 

tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý 

dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, 

phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các sự kiện, hội nghị, chương trình đào 

tạo, chương trình học, và hội nghị chuyên đề qua các trang điện tử; phổ biến thông tin kinh 

doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính 

toàn cầu và mạng cục bộ; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy 

tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch 

vụ, định vị và xác định rõ tình trạng và hoàn thiện các chào hàng và đơn đặt hàng, ký kết 

các hợp đồng và thực hiện các giao dịch kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến 

trên máy tính; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và 

chương trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua internet; sản xuất quảng 

cáo trên đài truyền thanh và truyền hình; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; thăm dò 

dư luận; xử lý dữ liệu cụ thể là phân tích thông tin dữ liệu cho mục đích thương mại, biên 

tập số liệu thống kê, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 

phân tích giá thành; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo cho người khác; quảng cáo 

hàng hóa và dịch vụ của người khác qua mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; cho thuê không 

gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng bá và tiếp thị; xuất bản tài liệu 

quảng cáo; cho thuê kệ, giá bán hàng; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch 

vụ tiếp thị các mặt bằng kinh doanh còn trống; phổ biến tài liệu quảng cáo, cập nhật tài liệu 

quảng cáo, biên soạn tài liệu quảng cáo để sử dụng như các trang web trên internet; cho 

thuê không gian quảng cáo; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích của người khác, nhiều loại hàng hóa, 

để thuận tiện cho khách hàng xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng 

tổng hợp trên mạng internet và trong đại lý bán sỉ; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích của người 

khác, nhiều loại hàng hóa, để thuận tiện cho khách hàng xem và mua các hàng hoá này từ 

một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền 

thông; dịch vụ tập hợp, vì lợi ích của người khác, nhiều loại hàng hóa, để thuận tiện cho 

khách hàng xem và mua các hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ đại lý mua và bán hàng 

cho người khác, dịch vụ của hàng bách hóa bán lẻ, dịch vụ siêu thị bán bẻ, dịch vụ bán sỉ và 
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bán lẻ các sản phẩm thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu, thiết bị truyền dữ liệu, truyền thông 

qua vệ tinh, và thiết bị truyền thông, thiết bị và phần mềm để truyền thông với mạng máy 

tính và mạng lưới toàn cầu, màn hình hiển thị, phần cứng máy tính để sử dụng trong truyền, 

nhận, hiển thị và thao tác với văn bản, video và dữ liệu video, âm thanh và dữ liệu âm thanh, 

hình ảnh và nội dung đa phương tiện khác, máy chiếu, chất bán dẫn, mạch tích hợp bán dẫn, 

chip nhớ bán dẫn, bộ điều khiển bộ nhớ bán dẫn, mạch tích hợp bộ nhớ bán dẫn, chip xử lý 

bán dẫn, bộ xử lý bán dẫn, bộ vi điều khiển, thiết bị vi điều khiển, bộ vi điều khiển công 

suất thấp, vi mạch, vi mạch máy vi tính, bộ xử lý trung tâm (cpu), risc-v vi mạch máy vi 

tính và bộ xử lý trung tâm, vi mạch máy vi tính và bộ xử lý trung tâm với kiến trúc bộ lệnh 

(isa), điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di 

động, hàng điện tử và viễn thông, phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị 

và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 

và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã 

được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ đạc, khung ảnh, đồ dùng nhà bếp và dụng cụ 

gia đình, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 

đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải 

sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh 

và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, 

mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, 

dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim 

nhỏ, cụ thể là: huy hiệu để treo, máy và máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, 

máy vi tính, máy tính, dụng cụ và thiết bị điện, nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo 

mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh 

hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ 

sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời 

khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, 

máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc 

gia công, các vật liệu dùng để bao gói và cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm 

từ những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi 

hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành 

dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của thợ may, tấm ga trải bàn và trải 

giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và 

quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản 

phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, quả hạch đã chế biến, quả hạch sấy khô, tảo 

biển/rong biển ăn được (được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín), rong biển [gia vị], rong 

biển tươi, lát khoai tây mỏng rán giòn, trứng cuộn, yến mạch nghiền sẵn, đồ ăn vặt (ăn nhẹ) 

trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, gia vị, trà sữa (sữa không phải là chủ yếu), sản phẩm làm từ trái cây 

sấy khô, trái cây đóng hộp, thịt và hải sản đóng hộp, rau đóng hộp, dầu ô liu, bột sữa, trà 

sữa (sữa là chủ yếu), nước ngọt [đồ uống], rượu vang, rượu sa kê nhật bản [rượu mùi], rượu 

vang trái cây, vang sủi, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, 

trái cây và rau tươi, bia, nước khoáng, nước ép trái cây và đồ uống không cồn khác, đồ uống 

có cồn, sản phẩm hoa, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; quảng cáo qua thư; 

dịch vụ lựa chọn hàng hóa và mua sắm cho cá nhân hoặc doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng 

[cho người khác]; dịch vụ thư ký; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; 

tổ chức biểu diễn thời trang cho mục đích thương mại; tổ chức biểu diễn thời trang cho mục 

đích thúc đẩy bán hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các 

danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ chỉ dẫn/giới thiệu kinh doanh và dịch vụ 
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sắp xếp nhân sự; đại lý thông quan xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); dịch vụ 

đại lý xuất nhập khẩu quốc tế; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý 

kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đăng ký thuê bao cho dịch vụ truyền, 

truyền phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và nội dung đa phương tiện; sắp xếp việc 

đăng ký thuê bao cho dịch vụ truyền, truyền phát và tải nhạc, video, nội dung nghe nhìn và 

nội dung đa phương tiện cho người khác; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người 

khác; đại lý đặt mua báo chí cho người khác; sao chụp tài liệu; dịch vụ chép lại (ghi lại âm 

thanh thành chữ viết) (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng; 

quản lý quan hệ khách hàng; quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử; quản lý 

và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; kế toán; dịch vụ kế toán; dịch vụ 

trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; dịch vụ trả lời điện thoại [cho người khác]; 

quản lý nhân sự; dịch vụ từ thiện, cụ thể là quản trị kinh doanh liên quan đến tổ chức và tiến 

hành chương trình tình nguyện và dự án dịch vụ cộng đồng; quản trị thương mại việc li 

xăng hàng hóa và dịch vụ cho người khác; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh và nhân sự 

doanh nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; đàm phán và ký kết các giao dịch thương mại 

cho bên thứ ba; quản lý dự án kinh doanh cho dự án xây dựng; cung cấp thông tin kinh 

doanh; cung cấp thông tin thống kê kinh doanh; cung cấp thông tin liên lạc trong kinh 

doanh và thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh qua trang web; dịch vụ tư vấn, thông 

tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên; môi giới mua, bán tàu hoặc thuyền; tất cả 

thuộc nhóm 35. 
 

 
(210) 4-2020-18032 (220) 22.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.13.25; 25.7.25; 5.3.16; 5.3.11; 26.4.2; 

A26.4.18 

(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 

(731) GESINTA INVEST COMPANY, S.L.U.  

(ES) 

Calle Playa de Sitges, 22 E-02829 Las 

Rozas (Madrid) Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Xì gà, sản xuất tại condega, nicaragua. 
 

 
(210) 4-2020-18300 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần y tế 
DANAMECO  (VN) 
Số 12 đường Trịnh Công Sơn, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Bông; băng; gạc y tế; gói bông băng gạc y tế. 
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Nhóm 10: Khẩu trang y tế; tấm trải giường y tế; khăn y tế; băng cuộn y tế; băng thun y tế; 

trang phục bảo hộ, chống dịch, phẫu thuật, trang phục cho trung tâm spa chăm sóc sức khỏe 

gồm: quần, áo, giày, mũ, găng tay, khẩu trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị y tế; xuất nhập khẩu; trang thiết bị y tế.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị y tế; sửa chữa trang thiết bị y tế; bảo trì trang thiết bị y tế; 

dịch vụ giặt tẩy trang phục và đồ vải y tế; dịch vụ tẩy uế; dịch vụ tẩy trùng. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng: labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang, công 

trình chuyên ngành y tế. 
 

 
(210) 4-2020-18321 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHENZHEN BAISIKE ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
2nd and 3rd Floor, No. 23, Hongguan 
Science Park, 3rd and 4th Floor, No. 
433-6, Dasan Village, Dasan 
Community, Guanlan Road, Longhua 
New District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; tai nghe không dây; bao đựng điện thoại thông minh; dây cáp usb; 
bộ nguồn cấp điện di động; thiết bị sạc cho ắc quy/pin điện. 

 

 
(210) 4-2020-18326 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Đức Minh Hiền  (VN) 

Số 174 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; thông 
tin thương mại 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị trong phòng thí nghiệm; xây dựng; thông tin 
về xây dựng; trang trí nội ngoại thất 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức sự kiện giáo dục và thể thao 
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(210) 4-2020-18328 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 25.1.25; 26.15.15 
(731) Nguyễn Đức Minh Hiền  (VN) 

Số 174 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; thông 

tin thương mại 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức sự kiện giáo dục và thể thao 
 

 
(210) 4-2020-18329 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.25; A25.7.8; 1.13.1; A1.13.10; 

26.7.25; 26.15.15 
(731) Nguyễn Đức Minh Hiền  (VN) 

Số 174 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; thông 

tin thương mại 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị trong phòng thí nghiệm; xây dựng; thông tin 
về xây dựng; trang trí nội ngoại thất 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức sự kiện giáo dục và thể thao 

 

 
(210) 4-2020-18358 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(731) DONG YANG JEONG MIL GASKET 

CO., LTD.  (KR) 
(Wonsi-dong), 93, Beomjigi-ro, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện động (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); pít-tông 

[bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; vòng găng pít tông; pít-tông cho xi lanh; pít-tông cho 
động cơ; van [bộ phận của máy móc]; van, không dùng cho phương tiện giao thông đường 
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bộ [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy móc]; van mở cánh [bộ phận của 
máy móc]; vòng đai không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ [bộ phận của máy 
móc]; ổ trục không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ [bộ phận của máy]; cơ cấu 
ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ [bộ phận của máy móc]; lò xo 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ [bộ phận của máy móc]; khớp nối [bộ 
phận của máy móc]; ổ bi [bộ phận của máy móc]; lò xo nhíp không dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ [bộ phận của máy móc]; cơ cấu truyền động kèm bánh răng cho máy 
móc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ giảm xóc cho máy móc, không 
dùng cho phương tiện giao thông; cơ cấu phanh cho máy móc, không dùng cho phương tiện 
giao thông; máy bơm nước cho phương tiện giao thông đường bộ; máy bơm nước cho xe « 
tô; pít tông cho phương tiện giao thông đường bộ; vòng găng pít tông cho phương tiện giao 
thông đường bộ; chốt pít tông cho phương tiện giao thông đường bộ; ổ bi cho phương tiện 
giao thông đường bộ. 

 

 
(210) 4-2020-18362 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.4 
(731) DONG YANG JEONG MIL GASKET 

CO., LTD.  (KR) 
(Wonsi-dong), 93, Beomjigi-ro, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô; cơ cấu ghép nối dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; 

động cơ điện động cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu truyền động kèm bánh 
răng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu giảm xóc cho xe ô tô; cơ cấu phanh cho 
xe ô tô; động cơ xe ô tô; bánh răng truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; động 
cơ cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 
 

(210) 4-2020-18363 (220) 25.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.4 
(731) DONG YANG JEONG MIL GASKET 

CO., LTD.  (KR) 
(Wonsi-dong), 93, Beomjigi-ro, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su; bao bì không thấm nước; đệm lót 

không chứa amiang; đệm nối kín; đệm lót bằng lie; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng 
nhựa; đệm lót; vòng bằng cao su; vòng chống rò rỉ nước; gioăng cao su để đệm, bịt kín; 
đệm lót cho động cơ xe ô tô; gioăng đệm kín để chặn dầu cho xe ô tô. 
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(210) 4-2020-18747 (220) 27.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18; A2.3.23; 

2.3.1 
(591) Trắng, vàng kim, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng Thu 
Hiền  (VN) 
Số 98 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp cho người; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2020-19145 (220) 28.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.4 
(591) Xanh, trắng, đỏ, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Nhâm Thị Hồng Phương  (VN) 
17 đường Trường Chinh, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước tinh khiết; nước xi-rô và các chế phẩm khác không 
chứa cồn để làm đồ uống; nước tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-19272 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.18; 26.4.10 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ORIBAL Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 172, phố Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá dược; dược phẩm; thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế; cao dán; nước rửa tay diệt khuẩn. 
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Nhóm 10: Khẩu trang y tế; trang thiết bị bảo hộ dùng cho mục đích y tế; thiết bị sử dụng 

trong phân tích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ 

thể. 
 

 
(210) 4-2020-19276 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 88711085 01.12.2019 US 

  

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 

410 Terry Ave North, Seattle, WA 

98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 15: Bàn phím cho dụng cụ âm nhạc điện tử. 
 

 
(210) 4-2020-19277 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 88711085 01.12.2019 US 

  

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 

410 Terry Ave North, Seattle, WA 

98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm cho 

phép học máy và học sâu trong các ứng dụng; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải 

xuống được được sử dụng để học và phát triển trí tuệ nhân tạo, các kỹ năng học máy và học 

sâu; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để phát triển các kỹ năng và 

kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo sản sinh; phần mềm máy tính để phát triển các kỹ năng 

và kiến thức liên quan đến học máy thông qua âm nhạc; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc 

có thể tải xuống được để giảng dạy các kỹ năng học máy và học sâu cho các nhà phát triển; 

phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được sử dụng việc phát nhạc để học và 

nâng cao các kỹ năng học sâu và học máy cho các nhà phát triển phần mềm; phần mềm 

máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được cho phép con người kết hợp với học máy để tạo 

ra các tác phẩm kỹ thuật số; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để đào 

tạo các nhà phát triển phần mềm trong lĩnh vực học sâu và trí tuệ nhân tạo sản sinh; bộ kit 

phát triển phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được trong lĩnh vực học sâu và trí tuệ 

nhân tạo sản sinh; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để tạo ra các tác 

phẩm kỹ thuật số sử dụng trí tuệ nhân tạo sản sinh. 
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(210) 4-2020-19278 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88711085 01.12.2019 US 

  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực học máy và học sâu; nghiên cứu và phát triển phần 

mềm máy tính và công nghệ máy tính trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, và học sâu; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, triển khai, thiết lập cấu hình, và sử dụng các 
hệ thống phần mềm máy tính cho người khác, trí tuệ nhân tạo và học máy; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
học máy và học sâu; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm để 
học các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy, và học sâu; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ 
(PaaS) có phần mềm cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu; cung cấp việc 
sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được có phần mềm để học các kỹ năng trí tuệ 
nhân tạo, học máy và học sâu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm 
cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu trong các ứng dụng; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm được sử dụng đế học và phát triển trí tuệ nhân 
tạo, các kỹ năng học máy và học sâu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần 
mềm để phát triển các kỹ năng và kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo sản sinh; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để phát triển các kỹ năng và kiến thức liên 
quan đến học máy thông qua âm nhạc; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần 
mềm để giảng dạy các kỹ năng học máy và học sâu cho các nhà phát triển; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm sử dụng việc phát âm nhạc để học và nâng cao 
các kỹ năng học sâu và học máy cho các nhà phát triển phần mềm; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SaaS) có phần mềm cho phép con người kết hợp với học máy để tạo ra các tác 
phẩm kỹ thuật số; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để đào tạo các 
nhà phát triển phần mềm trong lĩnh vực học sâu và trí tuệ nhân tạo sản sinh; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) có phần mềm để tạo ra các tác phẩm kỹ thuật số sử dụng trí 
tuệ nhân tạo sản sinh. 

 
 

(210) 4-2020-19283 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.12; A3.11.24; 4.5.12 
(591) Xanh lá cây, tím, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần ORIBAL Việt 

Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 172, phố Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 

chứa thuốc; mỹ phẩm; đồ trang điểm; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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Nhóm 05: Bông dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá dược; dược phẩm; thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế; cao dán; nước rửa tay diệt khuẩn. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; trang thiết bị bảo hộ dùng cho mục đích y tế; thiết bị sử dụng 
trong phân tích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ 
thể. 

 

 
(210) 4-2020-19286 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, trắng, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, đỏ. 

(731) LONNIX (M) SDN BHD  (MY) 
No. 10 Jalan TTC 26, Taman Teknologi 
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống từ thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thuốc sủi bọt dạng 
viên và dạng bột; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; xi rô 
và chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-19468 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.13 
(731) SONY PICTURES TELEVISION INC.  

(US) 
10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn và tải xuống được); đĩa dvd được ghi trước; đĩa cd 
được ghi trước; bản ghi âm thanh và viđêô tải xuống được; bản ghi viđêô và chương trình 
truyền hình tải xuống được đồ họa và trò chơi (phần mềm hoặc chương trình) có thể tải 
xuống được thông qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị không dây; phần mềm trò chơi 
viđêô và trò chơi máy tính (ghi sẵn và tải xuống được); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
ứng dụng phần mềm di động có thể tải xuống được cho các thiết bị liên lạc di động để sử 
dụng trong phân phối viđêô số hóa, tệp tin viđêô, trò chơi viđêô, và nội dung đa phương 
tiện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là, tạo điều kiện/hỗ trợ cho việc giới thiệu các 
nhà đầu tư cá tư nhân tiềm năng với cho các doanh nhân/người khởi nghiệp có nhu cầu về 
vốn đầu tư. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các 
hoạt động văn hóa; giải trí trên truyền hình; dịch vụ giải trí dưới dạng loạt chương trình 
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truyền hình được truyền phát, tải xuống hoặc được trình chiếu trên các thiết bị có dây hoặc 
không dây; cung cấp thông tin về loạt chương trình truyền hình thông qua mạng máy tính 
toàn cầu trực tuyến; dịch vụ giải trí liên quan đến các doanh nhân/người khởi nghiệp và các 
nhà đầu tư tư nhân; các dịch vụ giáo dục và giải trí bằng phương tiện vô tuyến truyền hình, 
radio, vệ tinh, truyền hình cáp và mạng lưới toàn cầu (world wide web); dịch vụ giáo dục 
liên quan đến vấn đề khởi nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân; tổ chức sự kiện, hội nghị, tổ 
chức sự kiện, hội nghị, các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí], và các chương trình sân khấu; 
sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình; cung cấp thông tin (kể cả thông tin trực 
tuyến) về giáo dục, đào tạo, giải trí và các hoạt động văn hóa; các dịch vụ giáo dục được 
cung cấp cho các cá nhân và cho các trường học thông qua các chương trình trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-19469 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.13 
(731) SONY PICTURES TELEVISION INC.  

(US) 
10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn và tải xuống được); đĩa dvd được ghi trước; đĩa cd 

được ghi trước; bản ghi âm thanh và viđêô tải xuống được; bản ghi viđêô và chương trình 
truyền hình tải xuống được đồ họa và trò chơi (phần mềm hoặc chương trình) có thể tải 
xuống được thông qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị không dây; phần mềm trò chơi 
viđêô và trò chơi máy tính (ghi sẵn và tải xuống được); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
ứng dụng phần mềm di động có thể tải xuống được cho các thiết bị liên lạc di động để sử 
dụng trong phân phối viđêô số hóa, tệp tin viđêô, trò chơi viđêô, và nội dung đa phương 
tiện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, cụ thể là, tạo điều kiện/hỗ trợ cho việc giới thiệu các 
nhà đầu tư cá tư nhân tiềm năng với cho các doanh nhân/người khởi nghiệp có nhu cầu về 
vốn đầu tư.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các 
hoạt động văn hóa; giải trí trên truyền hình; dịch vụ giải trí dưới dạng loạt chương trình 
truyền hình được truyền phát, tải xuống hoặc được trình chiếu trên các thiết bị có dây hoặc 
không dây; cung cấp thông tin về loạt chương trình truyền hình thông qua mạng máy tính 
toàn cầu trực tuyến; dịch vụ giải trí liên quan đến các doanh nhân/người khởi nghiệp và các 
nhà đầu tư tư nhân; các dịch vụ giáo dục và giải trí bằng phương tiện vô tuyến truyền hình, 
radio, vệ tinh, truyền hình cáp và mạng lưới toàn cầu (world wide web); dịch vụ giáo dục 
liên quan đến vấn đề khởi nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân; tổ chức sự kiện, hội nghị, tổ 
chức sự kiện, hội nghị, các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí], và các chương trình sân khấu; 
sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình; cung cấp thông tin (kể cả thông tin trực 
tuyến) về giáo dục, đào tạo, giải trí và các hoạt động văn hóa; các dịch vụ giáo dục được 
cung cấp cho các cá nhân và cho các trường học thông qua các chương trình trực tuyến. 
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(210) 4-2020-19485 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED     (MR) 

c/o Vistra (Mauritius) Limited, 3rd 
Floor, 355 NEX, Rue du Savoir, 
Cybercity, Ebene, Mauritius  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho thiết bị di 

động liên quan đến ngành ngân hàng, tài chính và đầu tư; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; thiết bị đọc thẻ điện tử; máy rút tiền tự động 
[atm]; thiết bị ghi và truyền phát dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ mã hóa từ tính; thẻ 
ngân hàng [dải từ tính hoặc mạch tích hợp được mã hóa]; thiết bị viễn thông; thiết bị xử lý 
dữ liệu; ví điện tử tải xuống được.     

 

Nhóm 16: ấn phẩm; ấn phẩm quảng cáo; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; văn phòng phẩm; thẻ tín dụng không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch 
tích hợp; thẻ ghi nợ không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch tích hợp; quyen séc.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá, quản lý và tư vấn kinh doanh; quản trị kinh 
doanh; hoạt động văn phòng; thông tin kinh doanh; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].    

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng; phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ tư vấn 
nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài 
chính; dịch vụ bảo hiểm, đầu tư quỹ; tiền tệ; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; ngân hàng 
trực tuyến; mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; môi 
giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu.  

 
Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và thực hiện hội nghị; dịch vụ 
giải trí; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; tổ chức và thực hiện hội 
thảo và hội nghị tập huấn; khóa học giáo dục liên quan đến tài chính và đầu tư.   

 
Nhóm 42: Tư vấn bảo mật máy tính, thiết kế hệ thống thông tin liên quan đến tài chính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua 
internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [không gian lưu trữ trên mạng]; tư 
vấn bảo mật internet, dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch 
thương mại điện tử; cho thuê phần mềm quản lý tài chính; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không tải xuống được cho việc xử lý thanh toán điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm không tải xuống được để phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo, xác thực tiền 
giấy.  
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(210) 4-2020-19486 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED      (MR) 
c/o Vistra (Mauritius) Limited, 3rd 
Floor, 355 NEX, Rue du Savoir, 
Cybercity, Ebene, Mauritius  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho thiết bị di 

động liên quan đến ngành ngân hàng, tài chính và đầu tư; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; thiết bị đọc thẻ điện tử; máy rút tiền tự động 
[atm]; thiết bị ghi và truyền phát dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ mã hóa từ tính; thẻ 
ngân hàng [dải từ tính hoặc mạch tích hợp được mã hóa]; thiết bị viễn thông; thiết bị xử lý 
dữ liệu; ví điện tử tải xuống được.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; ấn phẩm quảng cáo; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; văn phòng phẩm; thẻ tín dụng không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch 
tích hợp; thẻ ghi nợ không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch tích hợp; quyen séc.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá, quản lý và tư vấn kinh doanh; quản trị kinh 
doanh; hoạt động văn phòng; thông tin kinh doanh; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].    

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng; phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ tư vấn 
nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài 
chính; dịch vụ bảo hiểm, đầu tư quỹ; tiền tệ; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; ngân hàng 
trực tuyến; mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; môi 
giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu.    

 
Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và thực hiện hội nghị; dịch vụ 
giải trí; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; tổ chức và thực hiện hội 
thảo và hội nghị tập huấn; khóa học giáo dục liên quan đến tài chính và đầu tư.    

 
Nhóm 42: Tư vấn bảo mật máy tính, thiết kế hệ thống thông tin liên quan đến tài chính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua 
internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [không gian lưu trữ trên mạng]; tư 
vấn bảo mật internet, dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch 
thương mại điện tử; cho thuê phần mềm quản lý tài chính; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không tải xuống được cho việc xử lý thanh toán điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm không tải xuống được để phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo, xác thực tiền 
giấy.  
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(210) 4-2020-19487 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) GUOLINE INTELLECTUAL ASSETS 

LIMITED    (MR) 

c/o Vistra (Mauritius) Limited, 3rd 
Floor, 355 NEX, Rue du Savoir, 
Cybercity, Ebene, Mauritius     

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho thiết bị di 

động liên quan đến ngành ngân hàng, tài chính và đầu tư; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử; thiết bị đọc thẻ điện tử; máy rút tiền tự động 
[atm]; thiết bị ghi và truyền phát dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ mã hóa từ tính; thẻ 
ngân hàng [dải từ tính hoặc mạch tích hợp được mã hóa]; thiết bị viễn thông; thiết bị xử lý 
dữ liệu; ví điện tử tải xuống được. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; ấn phẩm quảng cáo; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; văn phòng phẩm; thẻ tín dụng không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch 
tích hợp; thẻ ghi nợ không được mã hóa từ tính hoặc mã hóa mạch tích hợp; quyen séc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá, quản lý và tư vấn kinh doanh; quản trị kinh 
doanh; hoạt động văn phòng; thông tin kinh doanh; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].     

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng; phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ tư vấn 
nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài 
chính; dịch vụ bảo hiểm, đầu tư quỹ; tiền tệ; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; ngân hàng 
trực tuyến; mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; môi 
giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu.     

 
Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và thực hiện hội nghị; dịch vụ 
giải trí; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; tổ chức và thực hiện hội 
thảo và hội nghị tập huấn; khóa học giáo dục liên quan đến tài chính và đầu tư. 

 
Nhóm 42: Tư vấn bảo mật máy tính, thiết kế hệ thống thông tin liên quan đến tài chính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua 
internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [không gian lưu trữ trên mạng]; tư 
vấn bảo mật internet, dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch 
thương mại điện tử; cho thuê phần mềm quản lý tài chính; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không tải xuống được cho việc xử lý thanh toán điện tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm không tải xuống được để phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo, xác thực tiền 
giấy.  
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(210) 4-2020-19489 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TANG XIN   (CN) 

No.9, East 4th Lane, Bangshan Old 
Village, Bangshan District, Longjiang 
Town, Huilai County, Guangdong, 
China.  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Vi mạch [phần cứng máy tính]; màn hình máy tính; màn hình tinh thể lỏng, phần 

cứng máy tính; bộ mạch chủ, chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; vỏ máy tính; bàn 
phím máy vi tính; máy tính xách tay, ổ cứng di động gắn ngoài hhd. 

 

 
(210) 4-2020-19492 (220) 29.05.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 6.1.2 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV du lịch và 
thương mại GREEN HOUSE   (VN)
Xóm 1, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ du lịch sinh 

thái; hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn, đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
 

 
(210) 4-2020-20107 (220) 03.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 5.7.1; 5.7.27; A26.11.8; A1.1.10; 

A1.1.3 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh PALERMO 
COFFEE  (VN) 
157/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, quán cà phê, quán giải khát.  
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(210) 4-2020-20322 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.20; 2.3.21; 2.1.20; 3.3.2; A5.1.5; 

A5.1.16; A26.11.12; 2.1.21 
(591) Xanh dương, nâu ánh vàng, trắng. 
(731) ISIGNY SAINTE - MERE  (FR) 

2 Rue Du Dr Boutrois, 14230 Isigny-Sur-
Mer, France 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và sản phẩm sữa; bơ; kem bơ; kem [sản phẩm sữa]; kem đánh dậy 

bọt; pho mát; mỡ có thể ăn được; chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; bơ thực vật; hỗn hợp chất béo để phết lên lát bánh mỳ; trứng nghiền thành bột; 
nước sữa; men dịch vị; sữa chua; sữa bột; mứt làm từ sữa (mứt ướt). 

 
Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); xốt trên cơ sở kem có hương vị rượu táo ở Normandy nước 
Pháp (gia vị); đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (đá lạnh có thể ăn được); bánh 
mứt kẹo. 

 
 

(210) 4-2020-20396 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nữ Việt   (VN) 
Phòng G002, tầng trệt Cao ốc Phú 
Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp; yến 

sào chưng các vị (vị táo đỏ, vị hạt sen, vị lá dứa, vị gừng, nguyên vị). 
 
 

(210) 4-2020-20423 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.11.8 
(731) MIRACLE LINK (SHANGHAI) CO., 

LTD.   (CN) 
Room 208, Building 1, No-8, Lane 1305, 
Huajing Road, Xuhui District, Shanghai, 
200231, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô/chưa xử lý; nhựa 
polyme, dạng thô/chưa xử lý, chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất 
gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; keo/hồ/chất dính dùng trong công 
nghiệp; hóa chất công nghiệp. 

 

(210) 4-2020-20430 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 26.1.1; 

25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kyto Việt 

Nam  (VN) 
Số 01 ngõ 230/30, tổ 5A phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt xả; nước rửa bát; nước lau sàn; nước lau kính; chế phẩm ngâm giặt; 

chế phẩm tẩy trắng để giặt.  
 

 
(210) 4-2020-20440 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 25.1.25; 

A26.4.18 
(591) Xanh tím than, xanh lá mạ, xanh lá mạ 

đậm, vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  

(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đại lý vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ bãi biển dùng cho mục 
đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng; quán ăn; quán rượu; dịch vụ quán cà 
phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng 
cho khách du lịch thuê; cung cấp các cơ sở (địa điểm và phòng họp) để tổ chức triển lãm và 
hội nghị. 

 

(210) 4-2020-20441 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  

(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đại lý vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; địch vụ vũ trường; dịch vụ bãi biển dùng cho mục 
đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng; quán ăn; quán rượu; dịch vụ quán cà 
phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng 
cho khách du lịch thuê; cung cấp các cơ sở (địa điểm và phòng họp) để tổ chức triển lãm và 
hội nghị. 

 

 
(210) 4-2020-20442 (220) 04.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  

(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đại lý vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; địch vụ vũ trường; dịch vụ bãi biển dùng cho mục 
đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng; quán ăn; quán rượu; dịch vụ quán cà 
phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng 
cho khách du lịch thuê; cung cấp các cơ sở (địa điểm và phòng họp) để tổ chức triển lãm và 
hội nghị. 

 

 
(210) 4-2020-20454 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO LTD  (CN) 

Flat/Rm A&B Blk 1 7/F Yau Tong 
Industrial Building 2 Shung Shun Street 
Yau Tong Kl Hongkong Cn 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 

cho mục đích y tế; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay và mặt; nước thơm cho cơ thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dành cho thú y; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược để trị gàu 
ở đầu; thuốc điều trị dạ dày. 

 
Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; bảng 
quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; áp phích cổ 
động, tuyên truyền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-20455 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO LTD  (CN) 

Flat/Rm A&B Blk 1 7/F Yau Tong 
Industrial Building 2 Shung Shun Street 
Yau Tong Kl Hongkong Cn 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay và mặt; nước thơm cho cơ thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dành cho thú y; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược để trị gàu 
ở đầu; thuốc điều trị dạ dày. 

 

Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; bảng 
quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; áp phích cổ 
động, tuyên truyền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-20456 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO LTD  (CN) 

Flat/Rm A&B Blk 1 7/F Yau Tong 
Industrial Building 2 Shung Shun Street 
Yau Tong Kl Hongkong Cn 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 

cho mục đích y tế; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay và mặt; nước thơm cho cơ thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; bảng 
quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng;  văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; áp phích cổ 
động, tuyên truyền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-20458 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO LTD  (CN) 

Flat/Rm A&B Blk 1 7/F Yau Tong 
Industrial Building 2 Shung Shun Street 
Yau Tong Kl Hongkong Cn 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay và mặt; nước thơm cho cơ thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói;  bảng 
quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo;  áp phích cổ 
động, tuyên truyền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-20459 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO LTD  (CN) 

Flat/Rm A&B Blk 1 7/F Yau Tong 
Industrial Building 2 Shung Shun Street 
Yau Tong Kl Hongkong Cn 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 

cho mục đích y tế; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay và mặt; nước thơm cho cơ thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói;  bảng 
quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; áp phích cổ 
động, tuyên truyền. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-20494 (220) 05.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Moms & Kids 

Care   (VN) 
Thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; tinh dầu.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2020-20856 (220) 08.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1; 3.2.13; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NANA LAND  (VN) 
VP 29-1 tầng 29, khu văn phòng toà nhà 

Pearl Plaza, 56/A Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mặt nạ giấy dưỡng da, mặt nạ dưỡng da dạng hũ, tinh chất trị mụn, xà 

phòng rửa mặt, muối tắm. 
 

 
(210) 4-2020-21050 (220) 09.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7; 26.3.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Đào Thị Hiên  (VN) 
Thôn Đồng ấu, xã An Quý, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tẩy trang làm từ sợi tơ tằm tự nhiên. 

 

Nhóm 22: Kén tằm tự nhiên.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2020-21232 (220) 09.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đông Tây  (VN) 
Số 05 đường 518, phường Phú Hữu, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Sản xuất: thiết bị hiệu chuẩn, thiết bị thủy lực, máy công cụ. 
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(210) 4-2020-21955 (220) 12.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 7.1.6; 7.1.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ CVC  (VN) 
1A-1B đường số 22, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, đại lý ký gửi các sản phẩm đèn, thiết bị 

chiếu sáng, thiết bị điện, dây điện, bóng điện. 
 

 
(210) 4-2020-22309 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
công nghệ cao và dịch vụ  
(VN) 
Thôn Nam Thạch, xã Yên Trung, huyện 
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả 

được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mút, mứt quả; trứng; sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn.   

 
Nhóm 30: Trà; trà hoa hồng; trà hoa nhài. 

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa 
tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật sống; thức ăn và đồ uống cho động 
vật; mạch nha; cá còn sống 

 

 
(210) 4-2020-22471 (220) 16.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; trò chơi điện tử có 

thể tải xuống được; phần mềm trò chơi video; chương trình trò chơi máy tính đa phương 

tiện tương tác; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại 
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cầm tay, máy tính bảng và các thiết bị di động điện tử khác; chương trình trò chơi và phần 

mềm sử dụng cho các loại trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống 

được thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi 

máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm); chương trình trò chơi 

điện tử có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng có tính năng trò chơi máy tính; xuất bản 

phẩm điện tử có thể tải xuống; phim hoạt hình; phim điện ảnh (đã phơi sáng); bộ bao gồm 

các tài liệu được ghi sẵn dưới dạng đĩa, phần mềm, băng và các bản ghi khác và hướng dẫn 

ở định dạng điện tử, được bán cùng nhau như một bộ; phần mềm chỉnh sửa video; tập tin 

âm nhạc có thể tải về; tập tin hình ảnh có thể tải về; thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo 

âm thanh hoặc hình ảnh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi 

điện tử dùng trong điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di động điện tử khác; cung 

cấp trò chơi điện tử để tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di động điện 

tử khác; cung cấp các trò chơi trên internet, không thể tải xuống; cung cấp các trò chơi máy 

tính nhiều người chơi tương tác qua internet và các mạng truyền thông điện tử; cung cấp các 

trò chơi thực tế ảo có thể truy cập trên internet; dịch vụ xuất bản; dịch vụ xuất bản bằng 

phương tiện điện tử; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch 

vụ trò chơi điện tử được cung cấp qua internet; dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí video; dịch 

vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và nâng cấp trong các trò chơi 

máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; cung cấp giải trí trực tuyến dưới dạng các 

giải đấu trò chơi; tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử; tố chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 

giải trí]; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung 

cấp thông tin trực tuyến về các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao, văn hóa; cung 

cấp các tin tức giải trí; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông qua trực tuyến liên quan đến 

trò chơi máy tính và nâng cấp máy tính cho trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 

 
(210) 4-2020-22644 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) BLANCCOSMETIC CO., LTD.  (KR) 

(Seocho-Dong)#2508, 305, Gangnam-

Daero, Seocho-Gu,  Seoul, 06628, 

Republic Of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm uốn tóc; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm làm 

thẳng tóc; dầu gội; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; mỹ 

phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu xả 

tóc 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
100 

(210) 4-2020-22657 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH thép SAMINA  

(VN) 
137C khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng 

 

 
(210) 4-2020-22659 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.7.1; 5.3.9; 5.5.16; A5.5.21; A25.7.7 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; bánh trung thu; sô cô la; 

kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở 
mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; 
món tráng miệng trên cơ sở bột cọ sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng 
miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ 
sở bánh nướng; món tráng miệng trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; 
món tráng miệng trên cơ sở kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; 
bột mỳ, kẹo; kẹo luộc ngọt và cứng; và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh nướng và bánh 
kẹo không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-22660 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; 5.3.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

KINH ĐÔ Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; bánh trung thu; sô cô la; 

kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở 

mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; 

món tráng miệng trên cơ sở bột cọ sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng 

miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ 

sở bánh nướng; món tráng miệng trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; 

món tráng miệng trên cơ sở kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; 

bột mỳ, kẹo; kẹo luộc ngọt và cứng; và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh nướng và bánh 

kẹo không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2020-22665 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GUANGZHOU TOPPING 

ELECTRONICS AND TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 

No. 26 Jiaomen Road, Huangge Town, 

Nansha District, Guangzhou, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc cầm tay; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tai nghe; 

loa phóng thanh; vỏ hộp loa; tụ điện; dây điện; thiết bị ngoại vi máy vi tính; giao diện âm 

thanh; máy thu thanh và thu hình.  
 

 
(210) 4-2020-22666 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.4.4; 26.4.7; 

1.15.15; A26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) ALMATEO HOLDING LIMITED (HK) 

(CN) 

Unit 1010, Miramar Tower, 132 Nathan 

Road., TST., KLN, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt (dịch vụ nhà hàng ăn 

uống).  
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(210) 4-2020-22667 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.4.4; 26.4.7; 

1.15.15; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) ALMATEO HOLDING LIMITED (HK)  

(CN) 
Unit 1010, Miramar Tower, 132 Nathan 
Road., TST., KLN, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt (dịch vụ nhà hàng ăn 
uống).  

 

 
(210) 4-2020-22668 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.7; 1.15.15; 1.15.23; 

26.13.25; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) ALMATEO HOLDING LIMITED  

(CN) 
Unit 1010, Miramar Tower, 132 Nathan 
Road., TST., KLN, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt (dịch vụ nhà hàng ăn 
uống).  

 
 

(210) 4-2020-22670 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ, da cam. 
(731) Công ty cổ phần MODELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; bánh trung thu; kem tráng 

miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý 
(pasta); món tráng miệng trên cơ sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món 
tráng miệng trên cơ sở bột cọ sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng 
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trên cơ sở ngũ cốc; món tráng miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh 
nướng; món tráng miệng trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món 
tráng miệng trên cơ sở kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; sô cô 
la; bột mỳ, kẹo; kẹo luộc ngọt và cứng; và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh nướng và 
bánh kẹo không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-22673 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.  (SG) 
6 EU Tong Sen Street, #11-09 The 
Central Singapore (059817)  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung dịch giúp 
sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-22677 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH tư vấn tài 

chính MBFC  (VN) 
Số 33, ngõ 68 Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài 

chính; định giá tài chính; phân tích tài chính. 
 

 
(210) 4-2020-22684 (220) 17.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM SX nệm & 

may mặc MEKONG  (VN) 
Lô 121, cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Ghế sofa; gối tựa; nệm (đệm) ngồi; bàn; ghế; giường.  
 

 
(210) 4-2020-22754 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.2.20; 3.1.16; 26.5.2 
(731) Công ty cổ phần đầu tư T&D 

CARE   (VN) 
Số 1243 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo mắt cho thể thao; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể 

thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; găng tay 
bảo hộ phòng chống tai nạn.  

 
Nhóm 10: Đai lưng chỉnh hình; băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình; khẩu trang y tế; thắt 
lưng cho phụ nữ mang thai; áo chẽn nịt bụng; đai nịt bụng.  

 
Nhóm 18: Địu em bé; địu trẻ em; dây đai giữ em bé; dây đai giúp trẻ tập đi; dây đeo để giữ 
trẻ em; túi đựng vật dụng của em bé.  

 
Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; tất thể thao; miếng lót bên trong giày; giày tập 
thể dục; giày ống thể thao.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện (dây chun kéo); vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); 
vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện; 
vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao); đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục 
đặc biệt cho các môn thể thao).  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; marketing; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán kính bảo 
hộ cho thể thao, kính đeo mắt cho thể thao, mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao, mũ bảo hiểm 
cho thể thao, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, găng tay bảo hộ phòng 
chống tai nạn, đai lưng chỉnh hình, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, khẩu trang y tế, 
thắt lưng cho phụ nữ mang thai, áo chẽn nịt bụng, đai nịt bụng, địu em bé, địu trẻ em, dây 
đai giữ em bé, dây đai giúp trẻ tập đi, dây đeo để giữ trẻ em, túi đựng vật dụng của em bé, 
quần áo thể thao, giày thể thao, tất thể thao, miếng lót bên trong giày, giày tập thể dục, giày 
ống thể thao, dụng cụ tập luyện (dây chun kéo), vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), 
vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao), đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện, 
vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao), đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục 
đặc biệt cho các môn thể thao); mua bán hàng hóa qua mạng internet, cụ thể mua bán kính 
bảo hộ cho thể thao, kính đeo mắt cho thể thao, mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao, mũ bảo 
hiểm cho thể thao, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, găng tay bảo hộ phòng 
chống tai nạn, đai lưng chỉnh hình, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, khẩu trang y tế, 
thắt lưng cho phụ nữ mang thai, áo chẽn nịt bụng, đai nịt bụng, địu em bé, địu trẻ em, dây 
đai giữ em bé, dây đai giúp trẻ tập đi, dây đeo để giữ trẻ em, túi đựng vật dụng của em bé, 
quần áo thể thao, giày thể thao, tất thể thao, miếng lót bên trong giày, giày tập thể dục, giày 
ống thể thao, dụng cụ tập luyện (dây chun kéo), vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), 
vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao), đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện, 
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vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao), đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục 
đặc biệt cho các môn thể thao); xuất nhập khẩu; bán buôn: kính bảo hộ cho thể thao, kính 
đeo mắt cho thể thao, mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao, mũ bảo hiểm cho thể thao, thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, đai lưng 
chỉnh hình, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, khẩu trang y tế, thắt lưng cho phụ nữ 
mang thai, áo chẽn nịt bụng, đai nịt bụng, địu em bé, địu trẻ em, dây đai giữ em bé, dây đai 
giúp trẻ tập đi, dây đeo để giữ trẻ em, túi đựng vật dụng của em bé, quần áo thể thao, giày 
thể thao, tất thể thao, miếng lót bên trong giày, giày tập thể dục, giày ống thể thao, dụng cụ 
tập luyện (dây chun kéo), vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), vật dụng bảo vệ 
khuỷu tay (dụng cụ thể thao), đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện, vật dụng bảo vệ 
ống chân (phụ kiện thể thao), đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các 
môn thể thao).  

 

 
(210) 4-2020-22775 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 5.3.16; 1.15.24; 

25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và thương mại RED STAR  (VN) 
Tòa nhà WHITE HOUSE, khu đô thị 
Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây [đồ uống 

không cồn]; đồ uống không có cồn; bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây 
[đồ uống không cồn], đồ uống không có cồn, bia. 

 

 
(210) 4-2020-22784 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 (540) 

 

(731) 1. Bùi Thúy Ninh  (VN) 
Số 25A ngõ 121 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Trần Bùi Huyền Anh  (VN) 
Phòng 0815, toà Parkhill 1, Times City, 
458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 

dụng; giác mút cho máy vắt sữa. 
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(210) 4-2020-22891 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon 
người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ 
sinh.    

 

Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; rau, củ, quả đã qua chế 
biến. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế).   

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở thảo dược (dùng để giải khát); đồ uống dinh dưỡng trên cơ sở 
nước chứa vitamin, khoáng chất hoặc thảo dược không dùng cho mục đích y tế; đồ uống 
trên cơ sở nước với chiết xuất trà; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế; nước khoáng 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi rô: 
các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 

Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống (cụ thể là: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, 
rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực thực 
phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà (chè), ca cao, cà phê 
bánh, kẹo, thực phẩm chế biến), thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất 
như: bao bì, sản phẩm nhựa, hoá chất, thiết bị, máy móc; đại lý ký gửi hàng hoá cụ thể là 
các loại đồ uống (sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, nước 
ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực-thực phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh 
dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà (chè), ca cao, cà phê, bánh kẹo, thực phẩm chế biến), 
thiết bị phụ tùng và vật tư-nguyên liệu phục vụ sản xuất như: bao bì, sản phẩm nhựa, hóa 
chất, thiết bị và máy móc phục vụ sản xuất nước giải khát, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; 
dịch vụ siêu thị và cửa hàng chuyển doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm, đồ uống, mỹ 
phẩm, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-22892 (220) 18.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon 
người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ 
sinh.    

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; rau, củ, quả đã qua chế 
biến. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế).   

 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở thảo dược (dùng để giải khát); đồ uống dinh dưỡng trên cơ sở 
nước chứa vitamin, khoáng chất hoặc thảo dược không dùng cho mục đích y tế; đồ uống 
trên cơ sở nước với chiết xuất trà; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế; nước khoáng 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi rô: 
các chế phẩm khác để làm đồ uống.    

 
Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống (cụ thể là: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, 
rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực thực 
phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà (chè), ca cao, cà phê 
bánh, kẹo, thực phẩm chế biến), thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất 
như: bao bì, sản phẩm nhựa, hoá chất, thiết bị, máy móc; đại lý ký gửi hàng hoá cụ thể là 
các loại đồ uống (sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, nước 
ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực-thực phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh 
dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà (chè), ca cao, cà phê, bánh kẹo, thực phẩm chế biến), 
thiết bị phụ tùng và vật tư-nguyên liệu phục vụ sản xuất như: bao bì, sản phẩm nhựa, hóa 
chất, thiết bị và máy móc phục vụ sản xuất nước giải khát, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; 
dịch vụ siêu thị và cửa hàng chuyển doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm, đồ uống, mỹ 
phẩm, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-22964 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 
Mạnh - 86   (VN) 
754 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và đĩa; dao cạo.  
 

Nhóm 09: Kính mắt 3D; chuông báo cháy; chuông điện báo động; bộ khuếch đại âm tbanh; 
thiết bị sạc pin; máy vi tính.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sácb; văn phòng phẩm và đồ dùng văn 
phòng phẩm cần thiết, trừ đồ nội thất. 
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Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ.  

 

Nhóm 21: Bàn để là; thùng rác; chai lọ; bát thủy tinh; vải để lau sàn nhà; đồ sứ để chứa 

đựng.  

 

Nhóm 24: Chăn; vải; rèm cửa ra vào; khăn phủ giường; vỏ nệm.  

 

Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón); giày; dép; tất. 

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 

tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 
 

 
(210) 4-2020-23229 (220) 19.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.1.14; A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 

A5.3.15; 26.1.1; 1.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật trắc 
địa và môi trường Quảng 
Ngãi  (VN) 
36/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trắc địa địa chất; khảo sát 

đo đạc đất đai; thông tin khí tượng thủy văn; dịch vụ lập bản đồ quy hoạch đô thị; thăm dò 

dưới nước. 

 

 
(210) 4-2020-23313 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Đào Tuấn Anh  (VN) 
Số 300 phố Quang Trung, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca dạng thô và bán thành phẩm và các 

chất thay thế cho những vật liệu này; vật liệu để bao gói [bằng cao su hoặc chất dẻo], bịt 

kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  
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(210) 4-2020-23331 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CORNING INCORPORATED  (US) 

One Riverfront Plaza, Corning, New 
York 14831,U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính quang học; kính nhạy sáng; kính bảo hộ; thiết bị và dụng cụ bằng thủy tinh 

cho phòng thí nghiệm; đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh có chia độ hoặc đơn vị đo lường; dụng 
cụ đo bằng thủy tinh; đồ thủy tinh sinh học; bộ lọc thủy tinh quang học; thấu kính cho kính 
đeo mắt; kính thực tế ảo; thiết bị bằng chất dẻo cho phòng thí nghiệm; đồ chứa đựng bằng 
thủy tinh rỗng để đo; ống thủy tinh cho mục đích khoa học; máy sấy đồ thủy tinh dùng cho 
phòng thí nghiệm; đồ thủy tinh rỗng dùng cho phòng thí nghiệm; đồ thủy tinh chuyên dùng 
cho mục đích khoa học; máy quét quang học; bộ lọc quang học; thiết bị tăng cường quang 
học; thiết bị khuếch đại quang học; thiết bị mã hóa quang học; bộ ngắm/bộ tìm kiếm quang 
học; thiết bị chuyển mạch quang học; sợi quang; cáp quang; ống dẫn sóng quang; thủy tinh 
quang học; bộ phản xạ quang học; thiết bị truyền phát quang học; bộ phát quang; mạng 
quang; cảm biến quang; thiết bị đọc quang học; đầu nối quang; bộ nối quang; thiết bị liên 
kết dữ liệu quang học; bộ điều phối quang hồng ngoại; cảm biến sợi quang; vật mang dữ 
liệu quang học; thiết bị ghi dữ liệu quang học; linh kiện điện tử quang học; cáp sợi quang; 
bộ điều phối quang dùng trong phòng thí nghiệm; phương tiện ghi quang học; phần cứng và 
phần mềm máy tính; tủ/hộp đựng bộ điều phối điện, bộ điều phối viễn thông và bộ điều 
phối quang, cáp đồng trục; cáp điện tử; cáp âm thanh; dây cáp quang; cáp máy tính; cáp 
viễn thông; cáp dữ liệu; cáp máy in; đầu nối cáp; cáp mạng; sợi cáp quang; cáp sợi quang; 
cáp truyền dữ liệu; bộ nối và đầu nối sợi quang; hộp bọc sợi quang và hộp bọc bộ ghép nối 
sợi quang; vỏ bọc cho phần cứng sợi quang; cốc mỏ dùng trong phòng thí nghiệm; bộ lọc 
dùng trong phòng thí nghiệm; bộ điều khiển quang dùng trong phòng thí nghiệm; ống lưu 
trữ dùng trong phòng thí nghiệm; đồ đạc chuyên dùng cho phòng thí nghiệm; lò phản ứng 
sinh học dùng trong phòng thí nghiệm; lồng ấp dùng trong phòng thí nghiệm; lò dùng trong 
phòng thí nghiệm; máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị tách dùng trong phòng 
thí nghiệm; màng chắn bộ lọc dùng trong phòng thí nghiệm; đồ chứa đựng bằng thủy tinh 
rỗng dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị tách sóng/thiết bị dò. 

 
Nhóm 21: Tấm kính [vật liệu thô]; que thủy tinh; thủy tinh có khắc chữ/hoa văn; bình/lọ 

thủy tinh; đồ chứa đựng bằng thủy tinh; kính bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; bình thót 

cổ bằng thuỷ tinh; thủy tinh đúc ép; thủy tinh dạng thô/chưa xử lý và thủy tinh bán thành 

phẩm để tạo thành hộp hoặc đồ chứa đựng khác để chứa đựng các sản phẩm dược; đồ thủy 

tinh để chứa đựng các sản phẩm dược; kính thô, kính chưa gia công, kính chưa xử lý [trừ 

kính xây dựng]; thủy tinh sợi [không dùng cho ngành dệt]; bột thủy tinh; thủy tinh xốp; tấm 

thủy tinh; biển hiệu/bảng hiệu bằng kính; cốc (đồ chứa đựng); kính chống phản chiếu; lọ 

thủy tinh (đồ chứa đựng); thủy tinh/kính đã được xử lý một phần; hộp bằng thủy tinh; kính 

nổi bán thành phẩm; thủy tinh chứa chất dẫn điện; thủy tinh được thiêu kết/nung kết có lỗ 

xốp hở; kính tấm cho xe ô tô [bán thành phẩm]; kính cho cửa sổ xe cộ [bán thành phẩm]; 

kính an toàn bán tinh; kính/thủy tinh trang trí, không dùng trong xây dựng; kính/thủy tinh 

cường lực, không dùng trong xây dựng; kính phản quang, không dùng trong xây dựng; kính 

bảo hộ chịu nhiệt bán thành phẩm; kính phản xạ nhiệt bán thành phẩm; thanh/tấm thủy tinh, 

không dùng trong xây dựng; hộp đựng bằng thủy tinh rỗng để đựng thuốc; tấm lát bằng 
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kính, không dùng trong xây dựng; kính/thủy tinh tấm thông thường, không dùng trong xây 

dựng; kính/thủy tinh phiến, không dùng trong xây dựng; kính/thủy tinh tấm được biến đổi, 

không dùng trong xây dựng; kính/thủy tinh cốt lưới bọc kim loại, không dùng trong xây 

dựng; kính/thủy tinh dùng cho các thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; kính/thủy tinh 

được gia cường bằng hóa chất hoặc có thể gia cường bằng hóa chất dùng cho vỏ bảng hiển 

thị cho các thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông; kính/thủy tinh tấm không dùng trong xây 

dựng, bao gồm kính/thủy tinh tấm dùng cho vỏ bảng hiển thị cho các thiết bị điện tử và thiết 

bị viễn thông; lọ, chai, bát, đồ chứa, ống, que, tấm panen, khuôn/khung quang học và nhãn 

khoa và phôi thấu kính và kính/thủy tinh có hình dạng phẳng, đặc, rỗng, hình trụ, hình ống, 

hoặc dạng võng để dùng trong mỹ thuật công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-23372 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh lơ, vàng đồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Sài Gòn  (VN) 
Số 18-20 Nguyễn Trường Té, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế; nguyên liệu sản 

xuất dược phẩm dược liệu. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha 

khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt giả; răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu 

để khâu vết thương. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất dược 

phẩm dược liệu, vắc xin, dịch truyền, sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm vệ sinh cá 

nhân, sản phẩm phòng ngừa dịch bệnh, chế phẩm vật tư y tế, kính mắt, dụng cụ quang học 

về mắt; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ đóng gói bao bì hàng hóa; vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thuốc. 
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Nhóm 42: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dịch vụ nghiên cứu trong 

lĩnh vực dược phẩm; thử nghiệm lâm sàng. 
 

 
(210) 4-2020-23472 (220) 22.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-23510 (220) 23.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty Luật TNHH WINCO  (VN)
Số 54 phố Trần Quốc Vượng, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn thuế; tư vấn kế toán; tư vấn đấu thầu; lựa chọn đối 

tác thương mại; tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; tư vấn về nhượng quyền thương 
mại liên quan đến kinh doanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; lập báo cáo thuế; dịch vụ 
ủy thác xuất nhập khẩu; tra cứu thông tin kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
theo yêu cầu của khách hàng. 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; tư vấn tín dụng; đánh giá tài chính, bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản; tư vấn đòi nợ và thu nợ; tư vấn ngân hàng; tư vấn bất động 
sản; định giá tài sản (bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình); tư vấn đầu tư; mua bán 
bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; thu đổi 
ngoại tệ; cho vay theo bảo lãnh; thông tin về tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ thanh 
toán nợ trước khi giải thể (tài chính); lập báo cáo thẩm định giá; lựa chọn đối tác đầu tư. 

 
Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; tư vấn bảo vệ môi trường; tư vấn 
giám định chuyên ngành; tư vấn giám định tiêu chuẩn chất lượng; đánh giá, giám sát về 
chất lượng dự án; giám định hàng hóa; tư vấn lập dự án đầu tư, cụ thể là tư vấn tính khả thi 
về mặt khoa học kỹ thuật của dự án; tư vấn lập báo cáo tiền khả thi và khả thi về mặt khoa 
học kỹ thuật của dự án đầu tư phục vụ cho việc thẩm tra dự án đầu tư. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong lĩnh 
vực tố tụng; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan 
đến pháp luật; tư vấn pháp luật; dịch vụ thừa phát lại; dịch vụ công chứng; dịch vụ đăng ký 
tên miền (dịch vụ pháp lý); đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số 
mã vạch; đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm; tư vấn lập hồ sơ dự án xin cấp giấy phép đầu tư cho các cá nhân và doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (tư vấn pháp lý); tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại 
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diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý); dịch vụ giám 
định sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý); dịch vụ hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu 
trí tuệ; điều tra và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; 
tra cứu thông tin về tình trạng pháp lý liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán 
và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đầu tư (dịch vụ 
pháp lý); soạn thảo điều lệ các loại hình doanh nghiệp (soạn thảo tài liệu pháp lý); tiến hành 
các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; soạn thảo văn bản và hợp đồng (soạn thảo tài liệu pháp lý); 
cung cấp thông tin pháp luật; tư vấn và lập hợp đồng kinh tế (tư vấn pháp lý). 

 

 
(210) 4-2020-23897 (220) 24.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.4.9; 7.1.24; 7.1.14 
(591) Da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tài chính đầu 

tư Bảo Lâm  (VN) 
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; khu du lịch nghỉ dưỡng; khu nghỉ dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-24222 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh TB COLLECTION  
(VN) 
45/48 - 45/50 đường số 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; hàng may mặc (quần, áo, khăn quàng, mũ, tất, ca vát). 
 
 

(210) 4-2020-24229 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế và 

dược phẩm ORANGE  (VN) 
Số 33, ngõ 7, đường Hoàng Liên, phường 
Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế; khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ y tế. 
 

 
(210) 4-2020-24230 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế và 

dược phẩm ORANGE  (VN) 
Số 33, ngõ 7, đường Hoàng Liên, phường 
Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế; khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ y tế. 

 

 
(210) 4-2020-24235 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  
(CN) 
No.26, Jinhai Industrial Park Road, 
Jinyinhu Office, Dongxihu District, 
Wuhan City, Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Silica gel (gel axit silixic); hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; 

chất kết dính cho bê tông; hoá chất công nghiệp; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; nhựa 
nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa polyurethane (pu) dạng thô/chưa xử lý dùng cho mục 
đích công nghiệp; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít dùng ghép cây; chất 
gắn/chất kết dính [luyện kim]; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp; chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; chất đóng rắn 
(hóa chất công nghiệp); gelatin/keo động vật dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong 
công nghiệp xây dựng; keo dán đá hoa; chất dính đá hoa. 

 
 

(210) 4-2020-24236 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  
(CN) 
No.26, Jinhai Industrial Park Road, 
Jinyinhu Office, Dongxihu District, 
Wuhan City, Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Đá; lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu gia cố, không bằng kim 

loại, dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; chất liên kết cho việc làm than bánh; 

vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi. 
 

 
(210) 4-2020-24237 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  

(CN) 

No.26, Jinhai Industrial Park Road, 

Jinyinhu Office, Dongxihu District, 

Wuhan City, Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 

marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua các sản phẩm keo dán công nghiệp, 

keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa; dịch vụ bán các sản phẩm keo dán công 

nghiệp, keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa. 
 

 
(210) 4-2020-24239 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  

(CN) 

No.26, Jinhai Industrial Park Road, 

Jinyinhu Office, Dongxihu District, 

Wuhan City, Hubei Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 

marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua các sản phẩm keo dán công nghiệp, 

keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa; dịch vụ bán các sản phẩm keo dán công 

nghiệp, keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa. 
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(210) 4-2020-24240 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  

(CN) 

No.26, Jinhai Industrial Park Road, 

Jinyinhu Office, Dongxihu District, 

Wuhan City, Hubei Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 

marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua các sản phẩm keo dán công nghiệp, 

keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa; dịch vụ bán các sản phẩm keo dán công 

nghiệp, keo silicone, keo dán đá hoa, chất dính đá hoa  
 

 
(210) 4-2020-24245 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) SICHUAN PETROCHEMICAL YASHI 

PAPER CO., LTD.   (CN) 

No. 912, Xi Wang Road, Park A, Xinjin 

Industrial Park, Chengdu, Sichuan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn bàn bằng giấy; tấm lót bình, cốc 

bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2020-24257 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) NOVALIS HOLDINGS LIMITED  (HK) 

338 Hennessy Rd., Unit F, 23/F CNT 

Tower, Wan Chai, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 27: Sản phẩm lát sàn, cụ thể là tấm phủ bằng nhựa vinyl cứng đặc cho sàn nhà. 
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(210) 4-2020-24266 (220) 25.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.3.23 
(731) BUILDEN INDUSTRIES SDN. BHD.  

(MY) 
8, Solok Rishah 2, Kawasan 
Perindustrian Silibin, 30100 Ipoh, Perak, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông atfan; nhựa đường; vữa dùng 

trong xây dựng; gạch tấm ốp sàn hoặc tường bằng vật liệu tổng hợp, không bằng kim loại; 
gạch lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 

(210) 4-2020-24319 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Vàng ánh kim, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TMDV nội 
thất Tân Thanh Thảo   (VN) 
Số 67 Hùng Vương, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt tủ bếp, nội thất nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2020-24493 (220) 26.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.7.25; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần ATZ Life   (VN)

Tầng 14, toà nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; tinh dầu dạng lăn; dầu thơm; dầu muối tắm (mỹ phẩm); dầu 
dừa (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến vỉ có đế nhôm bao bọc bên dưới (nến tea light); nến cốc thả 
ly và nến trụ.  

 

Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi; 
dung dịch xịt rửa tay diệt khuẩn; cao dán; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y 
tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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Nhóm 11: Sản phẩm chứa thảo mộc bên trong để làm nóng lạnh cơ thể được làm nóng bằng 

lò vi sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho 

mục đích y tế như: túi chườm, gối; máy phun sương tạo ẩm. 

 

Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; găng tay (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); khăn choàng 

vai; dép đi trong nhà.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: mỹ phẩm, tinh dầu, 

tinh dầu dạng lăn, dầu thơm, dầu muối tắm (mỹ phẩm), dầu dừa (mỹ phẩm), nến, nến thơm, 

nến vỉ có đế nhôm bao bọc bên dưới (nến tea light), nến cốc thả ly, nến trụ, thảo dược, trà 

thảo dược, vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu, nhức mỏi, dung dịch xịt rửa tay diệt 

khuẩn, cao dán, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y 

tế, sản phẩm chứa thảo mộc bên trong để làm nóng lạnh cơ thể được làm nóng bằng lò vi 

sóng hoặc làm lạnh bằng tủ lạnh để sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể, không dùng cho mục đích 

y tế như: túi chườm, gối, máy phun sương tạo ẩm, máy khuếch tán tinh dầu dùng điện, đèn 

khuếch tán tinh dầu dùng điện, đồ đi chân, giày, găng tay (trang phục), mũ trùm đầu (trang 

phục), khăn choàng vai, dép đi trong nhà muối hồng, đá muối Himalaya. 
 

 
(210) 4-2020-24644 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) Trương Thị Hải  (VN) 
Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng dầu 

và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim loại 

như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối; khuỷu nối; mặt bích (vòng đệm). 
 
 

(210) 4-2020-24672 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2020-24673 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-24674 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-24676 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2020-24677 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2020-24678 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2020-24679 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2020-24680 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 2.9.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang   (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-24681 (220) 29.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang     (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2020-24896 (220) 30.06.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MERENSKY TIMBER 

(PROPRIETARY) LIMITED   (ZA) 
9 Etton Road, Parktown, Johannesburg, 
Gauteng, Republie of South Africa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 31: Gỗ cây [đã chặt, chưa xử lý]; gỗ chưa xẻ; cây; cây trồng; bụi cây; cây giống con; 

hạt giống để trồng. 
 
 

(210) 4-2020-25082 (220) 01.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 3.9.1; A3.9.24; A11.3.7 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách Quỳnh  
(VN) 
87 đường số 1E khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế [thực phẩm 
chức năng]. 

 
Nhóm 29: Thịt; thủy sản, hoa quả, rau đã qua chế biến; các sản phẩm từ thịt, thủy sản, hoa 
quả, rau; trứng; các sản phẩm từ trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; cacao; sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê, chè [trà], cacao, sô 
cô la; gạo; mì sợi; mì ống; bột; sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bánh mì; bánh 
ngọt; bánh kẹo; gia vị, mật ong; nước mật đường [mật mía]; kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước có ga; đồ uống hoa 
quả; nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uồng có cồn, trừ bia.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-25289 (220) 01.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.11; 24.9.1; 25.1.6; 3.2.1; A5.1.5; 

A5.11.5; 26.4.1; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Tuấn  (VN) 
22 Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2020-25615 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.7.17 
(731) 1. RAED M. H. F. SAADELDEEN  (JO) 

P.O.Box: 548, Amman 11821 Jordan 
2. AHMAD MOHD HASAN F. 
SADEDDIN  (JO) 
P.O.Box: 548, Amman 11821 Jordan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo, mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn hột 

và bột cọ sagu; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; 

sôcôla; kem lạnh, kem trái cây [đá lạnh] và đá lạnh có thể ăn được; đường, mật ong, nước 
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mật đường; nấm men, bột nở; muối nấu ăn; gia vị; đồ gia vị; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 

giấm; xốt [gia vị]; đá viên. 
 

 
(210) 4-2020-25638 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.21; A26.11.8; 24.15.2; A25.7.5; 

26.3.23; 26.15.15; A26.11.13 

(591) Tím, hồng, đỏ, cam, xanh lá cây, vàng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MIRACLE  (VN) 
Căn 22OT03/Vinhomes Golden River - 

số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân 

tạo]. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; mặt nạ bảo hộ dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-25639 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.21; A26.11.8; 24.15.2; A25.7.5; 

26.3.23; 26.15.15 

(591) Tím, hồng, đỏ, cam, xanh lá cây, vàng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MIRACLE Việt Nam  
(VN) 
214/19A Nguyễn Văn Nguyễn, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân 

tạo]. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; mặt nạ bảo hộ dùng trong y tế. 
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(210) 4-2020-25689 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần an sinh Nam 

Phương  (VN) 
127/2E đường Mậu Thân, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất diệt côn trùng và diệt khuẩn (dùng trong gia dụng, nhà xưởng, 

nhà kho, y tế, trường học). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ phun xịt sát khuẩn (dùng trong gia dụng, nhà xưởng, nhà kho, y tế, 
trường học). 

 

 
(210) 4-2020-25690 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nhựa Tâm 

Hồng Phát  (VN) 
Khu vực Thạnh Phú, phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình (lọ); chai lọ; bình nhựa; chai nhựa. 
 
 

(210) 4-2020-25706 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; A26.4.18; 

26.4.2 
(591) Cam, trắng. 
(731) JIAXING WOERQI ELECTRICAL 

CO., LTD   (CN) 
No.35 Yangyaoqiao, Changxiao Village, 
Yuanhua Town, Haining City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh ánh sáng [điện]; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; pin mặt 

trời; pin quang điện. 
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Nhóm 11: Đèn điện; đèn; máy chiếu sáng; thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị làm 
nóng nước; vòi nóng lạnh cho ống nước. 

 

 
(210) 4-2020-25738 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, ghi. 
(731) EAST WEST INTERNATIONAL, LLC.  

(US) 
45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, Ny, Ny 
10111 United States Of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ (đồ thời trang); đồ đi ở chân; quần dài; bít tất ngắn cổ; áo thun dài tay; áo 

thun ngắn tay. 
 

 
(210) 4-2020-25745 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.4.1; A26.4.18; 26.7.25 
(591) Vàng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Kim Chung Nha 

Trang  (VN) 
51 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar). 
 

 
(210) 4-2020-25750 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Hoàng Ngưu Sơn  (VN) 
Thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học bao gồm các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt 
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ký sinh trùng); chế phẩm dùng để xử lý hạt giống; chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng 
chế biến thủy sản; men vi sinh (dùng để làm phân bón) 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm hóa học bao gồm 
cả chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm dùng để xử lý hạt 
giống, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng chế biến thủy sản, men vi sinh (dùng để 
làm phân bón). 

 

 
(210) 4-2020-25751 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Hoàng Ngưu Sơn  (VN) 
Thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học bao gồm các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng); chế phẩm dùng để xử lý hạt giống; chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng 
chế biến thủy sản; men vi sinh (dùng để làm phân bón) 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm hóa học bao gồm 
các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm dùng để xử lý hạt 
giống, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng chế biến thủy sản, men vi sinh (dùng để 
làm phân bón). 

 

 
(210) 4-2020-25752 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Hoàng Ngưu Sơn  (VN) 
Thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học bao gồm các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng); chế phẩm dùng để xử lý hạt giống; chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng 
chế biến thủy sản; men vi sinh (dùng để làm phân bón) 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm chế phẩm hóa học bao gồm 

các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
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nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm dùng để xử lý hạt 

giống, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng chế biến thủy sản, men vi sinh (dùng để 

làm phân bón). 
 

 
(210) 4-2020-25753 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Hoàng Ngưu Sơn  (VN) 
Thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học bao gồm các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt 

ký sinh trùng); chế phẩm dùng để xử lý hạt giống; chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng 

chế biến thủy sản; men vi sinh (dùng để làm phân bón) 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm chế phẩm hóa học bao gồm 

các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm dùng để xử lý hạt 

giống, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng chế biến thủy sản, men vi sinh (dùng để 

làm phân bón). 

 
 

(210) 4-2020-25760 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.15; 26.1.2; A5.3.13; A9.3.13 

(731) Bùi Võ Linh Phụng  (VN) 
16.08 K A2, chung cư Opal Riverside, 

Kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; collagen để làm đẹp; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

nước hoa. 
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(210) 4-2020-25775 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC.  (AE) 

Al -Wahda Street, Industrial Area No.1, 

P.O Box 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh thân thể; chất tẩy rửa dùng trong giặt giũ; xà phòng tẩy rửa 

dùng trong giặt giũ; dầu gội đầu; xà phòng dạng lỏng dùng để làm sạch các bề mặt [đồ gia 

dụng]; chế phẩm làm sạch các bề mặt [đồ gia dụng]; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2020-25777 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC.  (AE) 

Al -Wahda Street, Industrial Area No.1, 

P.O Box 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh thân thể; chất tẩy rửa dùng trong giặt giũ; xà phòng tẩy rửa 

dùng trong giặt giũ; dầu gội đầu; xà phòng dạng lỏng dùng để làm sạch các bề mặt [đồ gia 

dụng]; chế phẩm làm sạch các bề mặt [đồ gia dụng]; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2020-25784 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) HANGZHOU YULU ELECTRONIC 

COMMERCE CO., LTD.  (CN) 

Room 805, 8/F, Xianfeng Science and 

Technology Building, No.298 Weiye 

Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang,China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 28: Xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể; găng đánh 

quyền anh; túi để tập đấm; máy để tập luyện thể dục; giầy trượt pa-tanh. 
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(210) 4-2020-25785 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) FOSHAN RONGCHUAN 

ELECTRONIC COMMERCE CO. LTD  
(CN) 
4 Xixiang South Road, Ronggui Desheng 
Neighborhood Committee, Shunde 
District, Foshan city, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và máy làm 

lạnh; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ tản nhiệt, 
dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-25794 (220) 03.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) FOSHAN RONGCHUAN 

ELECTRONIC COMMERCE CO. LTD  
(CN) 
4 Xixiang South Road, Ronggui Desheng 
Neighborhood Committee, Shunde 
District, Foshan city, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy băm thịt; máy rửa bát đĩa; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy trộn chạy 

điện dùng cho mục đích gia đình; máy giặt [xưởng giặt]; máy hút bụi chân không 
 
 

(210) 4-2020-25808 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 5.5.19; 5.3.20; 25.5.25 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh tím, tím. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Linh  (VN) 
Thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm.  
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(210) 4-2020-25888 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2; 26.2.3 

(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV L'AURORE  
(VN) 
Số 27 Trần Khắc Chân, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; chất thay thế cà phê; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 

cốc. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả [không cồn] và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm [không cồn] khác để làm 

đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ ăn uống; nhà hàng quán cà phê; khách sạn. 
 
 

(210) 4-2020-26005 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH S-TEC VINA  (VN) 
Lô CN-03, khu công nghiệp Đồng Văn 

IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 

 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa; tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy; hệ 

thống báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch 

chất chữa cháy bên trong). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, phân phối các sản phẩm: hợp chất dập 

lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất chữa cháy, bình chữa cháy, bình cứu hỏa, tủ 

(chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy, quần áo bảo hộ phòng chống 

cháy, túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong), ống vòi rồng chữa 

cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, ống phun nước để dập lửa, ống mềm chịu áp không bằng 

kim loại, ống nối mềm không bằng kim loại, khớp giãn nở chịu lửa, ống bọc ngoài cho ống 

bằng chất dẻo chống cháy.  
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(210) 4-2020-26006 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH S-TEC VINA  (VN) 

Lô CN-03, khu công nghiệp Đồng Văn 
IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 
 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa; tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy; hệ 
thống báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch 
chất chữa cháy bên trong). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, phân phối các sản phẩm: hợp chất dập 
lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất chữa cháy, bình chữa cháy, bình cứu hỏa, tủ 
(chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy, quần áo bảo hộ phòng chống 
cháy, túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong), ống vòi rồng chữa 
cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, ống phun nước để dập lửa, ống mềm chịu áp không bằng 
kim loại, ống nối mềm không bằng kim loại, khớp giãn nở chịu lửa, ống bọc ngoài cho ống 
bằng chất dẻo chống cháy.  

 
 

(210) 4-2020-26007 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH S-TEC VINA  (VN) 

Lô CN-03, khu công nghiệp Đồng Văn 
IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 
 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa; tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy; hệ 
thống báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch 
chất chữa cháy bên trong). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, phân phối các sản phẩm: hợp chất dập 
lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất chữa cháy, bình chữa cháy, bình cứu hỏa, tủ 
(chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy, quần áo bảo hộ phòng chống 
cháy, túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong), ống vòi rồng chữa 
cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, ống phun nước để dập lửa, ống mềm chịu áp không bằng 
kim loại, ống nối mềm không bằng kim loại, khớp giãn nở chịu lửa, ống bọc ngoài cho ống 
bằng chất dẻo chống cháy.  
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(210) 4-2020-26008 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH S-TEC VINA  (VN) 
Lô CN-03, khu công nghiệp Đồng Văn 

IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; hợp chất chữa cháy; dung dịch chất chữa cháy. 

 

Nhóm 09: Bình chữa cháy; bình cứu hỏa; tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy; hệ 

thống báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch 

chất chữa cháy bên trong). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, phân phối các sản phẩm: hợp chất dập 

lửa, hợp chất chữa cháy, dung dịch chất chữa cháy, bình chữa cháy, bình cứu hỏa, tủ 

(chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy, quần áo bảo hộ phòng chống 

cháy, túi chữa cháy (túi có chứa dung dịch chất chữa cháy bên trong), ống vòi rồng chữa 

cháy, vòi chữa cháy, vòi cứu hỏa, ống phun nước để dập lửa, ống mềm chịu áp không bằng 

kim loại, ống nối mềm không bằng kim loại, khớp giãn nở chịu lửa, ống bọc ngoài cho ống 

bằng chất dẻo chống cháy.  
 

 
(210) 4-2020-26035 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 1.15.14; 1.15.21 

(591) Xanh da trời đậm và nhạt, xám, trắng, 

đỏ. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ vận tải Ba 
Sơn  (VN) 
Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống được đóng vào chai và đóng vào bình (đồ uống); nước khoáng (đồ 

uống); nước uống tinh khiết được đóng vào chai và đóng vào bình (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: nước uống được đóng vào chai và đóng vào 

bình (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết được đóng vào chai và đóng 

vào bình (đồ uống). 
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(210) 4-2020-26040 (220) 06.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.14; A5.3.13 

(591) Xanh, đỏ, đen, vàng.  

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Hà  (VN) 
Thôn Long Láy, xã Măng Ri, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; đường; mật ong; nước mật đường; men; 

bột nở; muối; gia vị; thảo mộc đã bảo quản. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược liệu khô cụ thể: sâm dây tươi, sâm dây khô, ngũ vị 

tử, sơn tra, (táo mèo); mua bán các sản phẩm trà các loại, như trà sâm dây, trà ngũ vị tử; 

siêu thị, cửa hàng mua bán các loại dược liệu, nông sản, thực phẩm và đồ uống, cụ thể: trà 

túi lọc ngũ vị tử, trà túi lọc sâm dây; mua bán rượu các loại, như rượu sâm dây, rượu ngũ vị 

tử. 
 

 
(210) 4-2020-26103 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A25.3.3; A26.4.18; A26.4.6 

(591) Vàng, vàng đồng, vàng nhạt, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất đèn 
pin, vợt muỗi G8   (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, CCN 

Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; dây điện; công tắc điện; bộ lưu điện; thiết bị sạc pin 

các loại.  

 

Nhóm 11: Đèn, bóng đèn dùng pin; đèn, bóng đèn dùng điện; đèn, bóng đèn dùng ắc quy 

có thể chạy được. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 

gửi các loại hàng hóa cụ thể là: phích cắm điện, ổ cắm điện, dây điện, công tắc điện, bộ lưu 

điện, thiết bị sạc pin các loại, đèn, bóng đèn dùng pin, đèn, bóng đèn dùng điện, đèn, bóng 

đèn dùng ắc quy có thể chạy được, vợt muỗi chạy điện.  
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(210) 4-2020-26129 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.5.3; A26.4.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
xuất nhập khẩu Phạm Gia  (VN)
97 - 99 đường Thanh Niên, phường Cẩm 

Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, đồ gia dụng (đèn led năng lượng mặt 

trời), cặp sách, quần áo, vải; dịch vụ kinh doanh bán buôn bán lẻ mỹ phẩm, đồ gia dụng 

(đèn led năng lượng mặt trời), cặp sách, quần áo, vải. 
 

 
(210) 4-2020-26151 (220) 07.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, đen, vàng chanh, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-DV-TM C&D  
(VN) 
37/26 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2020-26489 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh đại lý mỹ 
phẩm Khang Thịnh  (VN) 
Số 40D, đường Cao Thắng, khóm 6, 

phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Kềm cắt da; kềm bấm móng tay; kềm bấm móng chân. 
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(210) 4-2020-26490 (220) 08.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, xanh lá mạ nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH At Store  (VN) 

Số 11/16 Nguyễn Du, khóm 1, phường 9, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm trên internet. 

 

 
(210) 4-2020-26688 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
VANTRGAP   (VN) 
360/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nước giải khát không cồn như cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn như: sinh tố, nước ép.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-26689 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.14; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
VANTRGAP   (VN) 
360/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô.  

 

Nhóm 31: Hoa quả, trái cây tươi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-26738 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần BRAINECO  
(VN) 
Tầng 4, số 596 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 

cho mục đích y tế; chất làm bóng (chế phẩm làm sáng bóng); chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ uống. 

 
 

(210) 4-2020-26803 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Hồng, đỏ đô, trắng. 

(731) Công ty TNHH TODO SUYO  (VN) 
349A- Nguyễn ảnh Thủ, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ẩm thực; quán 

ăn uống; quán cà phê; quán nước giải khát. 
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(210) 4-2020-26806 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần T- Thai   (VN) 

149 Cách Mạng Tháng Tám, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; da cá chiên giòn; rau câu; thạch dừa; thạch trái 
cây; mứt trái cây (mứt ướt). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà (chè); ca cao; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống tinh khiết; đồ uống không có cồn; xi rô dùng cho đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2020-26808 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, cam, xanh da trời, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần nhựa ROYAL 

VINA  (VN) 
120 đường 47, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; kệ; giường.  
 

Nhóm 21: Xô; chậu (đồ chứa đựng); bình, hộp, khay dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2020-26809 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.5; 24.9.1; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nhựa Khôi 

Nguyên   (VN) 
685 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 21: Xô; chậu (đồ chứa đựng); bình, hộp, khay dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2020-26812 (220) 09.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.15.15; 26.3.1; 7.1.6; 

A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Đào Trung Kiên  (VN) 

Phòng 408 H1 khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, 

bộ phận của thiết bị vệ sinh và hệ thống vệ sinh, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ 
sinh, phụ kiện bồn tắm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, thiết bị khử mùi, không dùng cho cá 
nhân, thiết bị tẩy uế, hệ thống và thiết bị sấy khô, vòi nóng lạnh cho ống nước, vòi phun 
nước để trang trí, bệ xí vệ sinh; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải, buồng tắm đứng có vòi 
sen, nhà vệ sinh di động, buồng vệ sinh, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không 
khí], hệ thống và thiết bị điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2020-26842 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 
 

(210) 4-2020-26843 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2020-26857 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.7.19; A26.11.8; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Ngon Cổ Điển  (VN) 
Lô Vb.17b-19-21a, đường số 22A, khu 

công nghiệp trong khu chế xuất Tân 

Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thực phẩm, đồ uống; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể: thực phẩm, đồ 

uống; đấu giá hàng hóa; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ 

uống trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn tổng hợp cụ thể là xuất nhập khẩu và 

phân phối các hàng hóa là: thực phẩm, đồ uống các loại, đồ dùng gia dụng (ly, chén, bát, 

đĩa gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay chén). 
 

 
(210) 4-2020-26858 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTlVE MATERlALS CO., LTD.  

(CN) 

No.26 Jinhai lndustry Zone Road, Jinyin 

Lake Office, Dongxi Lake District, 

Wuhan, Hubei, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Silica dạng gel (siliea gel); hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; 

chất kết dính cho bê tông; hóa chất công nghiệp; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; nhựa 

nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; polyurethane (dạng thô-hóa chất dùng trong công nghiệp); 

keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít dùng ghép cây; chất gắn/chất kết dính 

[luyện kim]; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 

chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; chất làm cứng; gelatin/keo động 

vật dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho xây dựng; keo dính dùng cho đá cẩm 

thạch; chất dính dùng cho đá cẩm thạch. 
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(210) 4-2020-26859 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTlVE MATERlALS CO., LTD.  
(CN) 
No.26 Jinhai lndustry Zone Road, Jinyin 
Lake Office, Dongxi Lake Oistrict, 
Wuhan, Hubei, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá; lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng; khung cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không bằng kim loại; 
lớp phủ [vật liệu xây dựng]; chất kết dính dùng để đóng bánh (than) (vật liệt xây dựng); vật 
liệu gắn kết để sửa chữa đường đi.  

 

 
(210) 4-2020-26860 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTlVE MATERlALS CO., LTD.  
(CN) 
No.26 Jinhai lndustry Zone Road, Jinyin 
Lake Office, Dongxi Lake District, 
Wuhan, Hubei, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 
marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua và bán: chất dính công nghiệp, keo silicon, 
keo dính dùng cho đá cẩm thạch, chất dính dùng cho đá cẩm thạch. 

 

 
(210) 4-2020-26870 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.3; 26.13.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Tonmat  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Thép định hình để làm khung; cấu kiện nhà thép tiền chế; tấm lợp bằng kim loại; 

tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách nhiệt); tấm lợp kim loại 
(vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính năng cách âm); tôn cách nhiệt. 
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Nhóm 09: Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; khung giá đỡ tấm pin; phụ kiện hệ thống 

năng lượng mặt trời hòa lưới (dây cáp solar, dây cáp động lực, tủ điện hòa lưới); hệ thống 

điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới; hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; thiết 

bị chỉ hướng điện tử có phát sáng. 
 

 
(210) 4-2020-26876 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) ATCO LABORATORlES LlMlTED  

(PK) 

B-18, S.l.T.E., Karacbi-75700 Pakistan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-26877 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) ATCO LABORATORIES LIMITED  

(PK) 

B-18, S.l.T.E., Karacbi-75700 Pakistan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-26878 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) ATCO LABORATORIES LIMITED  

(PK) 

B-18, S.l.T.E., Karacbi-75700 Pakistan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2020-26879 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ATCO LABORATORIES LIMITED  

(PK) 
B-18, S.l.T.E., Karacbi-75700 Pakistan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-26910 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, nâu, nâu đậm, xanh nước 

biển. 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 
đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 

 

 
(210) 4-2020-26919 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; A6.19.16; 6.7.4; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, be, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hiền  (VN) 
Xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương (đã chế biến). 
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(210) 4-2020-26943 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) ANGEL CO.,LTD   (KR) 

23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 

Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trẻ em; chế phẩm đánh răng; nước rơ lưỡi; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; nước hoa; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ rửa bình sữa, núm vú; bàn chải; bàn chải cọ rửa; bọt biển cho mục đích 

gia dụng; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; ống hút để uống; bình để 

uống; bình ống hút; hộp ngăn sữa bột trẻ em. 

 
 

(210) 4-2020-26952 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.21 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Thế 
KỶ  (VN) 
Số 137, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ chăm sóc khách hàng; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương 

mại; marketing; giới thiệu, trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ tư vấn và môi giới nhà đất, bất động sản; mua bán và cho thuê bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ cho thuê không gian làm việc 

chung; tư vấn đầu tư bất động sản; quản lý và khai thác bất động sản; quản lý sàn giao dịch 

bất động sản; thẩm định giá (giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản, giá trị thương hiệu, giá trị 

dự án, bất động sản). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các hoạt động thể thao và 

văn hoá; dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức và điều hành sự kiện, hội thảo, hội nghị văn hóa, 

thể thao và giải trí; sản xuất video (trừ video quảng cáo). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 

cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2020-26967 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88756699 13.01.2020 US 

  
(731) ILLUMINA, INC.  (US) 

5200 Illumina Way, San Diego, 
California, UNITED STATES 92122 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và 

chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu; chế phẩm và thuốc thử dùng để 
chẩn đoán, không dùng trong y tế hay thú y; bộ kit gồm thuốc thử và hướng dẫn sử dụng 
không dùng cho mục đích y tế; hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, 
chế phẩm hóa học và chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu trong lĩnh vực 
phân tích chuỗi axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên 
cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu y học, khoa học đời sống, sinh học, vi sinh và nghiên cứu đa hệ gen, 
công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phẩm, xét nghiệm di truyền, và di 
truyền, không dùng cho mục đích y tế hay thú y; bộ kit gồm nucleotit, thuốc thử, cơ chất 
enzym, chất đệm, chế phẩm hóa học hoặc chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và 
nghiên cứu bao gồm trong lĩnh vực phân tích chuỗi axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn 
đoán, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, khoa học đời sống, sinh 
học, vi sinh và nghiên cứu đa hệ gen, công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn 
thực phẩm, xét nghiệm di truyền và di truyền, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 05: Hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm và thuốc thử dùng để chẩn 
đoán cho mục đích y tế và thú y; bộ kit gồm thuốc thử và hướng dẫn sử dụng cho mục đích 
y tế; bộ kit gồm nucleotit, thuốc thử, cơ chất enzym, chất đệm, chế phẩm hóa học, chế 
phẩm sinh học cho mục đích xét nghiệm di truyền trong y tế và chẩn đoán y tế; hóa chất, 
thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế và thú y trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, chẩn đoán lâm sàng, chẩn 
đoán thú y, pháp y, y học trong phòng thí nghiệm, thú y, xét nghiệm di truyền và di truyền. 

 

 
(210) 4-2020-26968 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88756705 13.01.2020 US 

  
(731) ILLUMINA, INC.  (US) 

5200 Illumina Way, San Diego, 
California, UNITED STATES 92122 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và 

chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu; chế phẩm và thuốc thử dùng để 
chẩn đoán, không dùng trong y tế hay thú y; bộ kit gồm thuốc thử và hướng dẫn sử dụng 
không dùng cho mục đích y tế; hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, 
chế phẩm hóa học và chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu trong lĩnh vực 
phân tích chuỗi axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên 
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cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu y học, khoa học đời sống, sinh học, vi sinh và nghiên cứu đa hệ gen, 
công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phâm, xét nghiệm di truyền, và di 
truyền, không dùng cho mục đích y tế hay thú y; bộ kit gồm nucleotit, thuốc thử, cơ chất 
enzym, chất đệm, chế phẩm hóa học hoặc chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và 
nghiên cứu bao gồm trong lĩnh vực phân tích chuỗi axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn 
đoán, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y học, khoa học đời sống, sinh 
học, vi sinh và nghiên cứu đa hệ gen, công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn 
thực phẩm, xét nghiệm di truyền và di truyền, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 05: Hóa chất, thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm và thuốc thử dùng để chẩn 
đoán cho mục đích y tế và thú y; bộ kit gồm thuốc thử và hướng dẫn sử dụng cho mục đích 
y tế; bộ kit gồm nucleotit, thuốc thử, cơ chất enzym, chất đệm, chế phẩm hóa học, chế 
phẩm sinh học cho mục đích xét nghiệm di truyền trong y tế và chẩn đoán y tế; hóa chất, 
thuốc thử, mẫu thử, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học và chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế và thú y trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, chẩn đoán lâm sàng, chẩn 
đoán thú y, pháp y, y học trong phòng thí nghiệm, thú y, xét nghiệm di truyền và di truyền. 
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lý trung tâm); máy tính mini; bảng mạch nhớ; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số; thiết bị 
điện tử cá nhân cầm tay và có thể mang theo được; phần cứng máy vi tính; mạch tích hợp; 
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bộ nhớ mạch tích hợp; vi mạch của mạch tích hợp;bộ vi mạch; bộ xử lý bán dẫn của máy vi 
tính; vi mạch cho bộ xử lý bán dẫn của máy vi tính; vi mạch bán dẫn của máy vi tính; bộ vi 
xử lý; bảng mạch in của máy tính; bảng mạch điện tử của máy vi tính; bảng mạch chính của 
máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; hệ điều hành của máy vi tính; mạch điều khiển cực nhỏ 
của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu trung tâm của máy vi 
tính; thiết bị bộ nhớ bán dẫn của máy vi tính; bộ vi xử lý lập trình phần mềm máy vi tính; 
bộ vi xử lý kỹ thuật số và quang học của máy vi tính; bộ xử lý tín hiệu và dữ liệu kỹ thuật 
số và quang học; bảng mạch hình ảnh của máy vi tính; bảng mạch âm thanh của máy vi 
tính; bảng mạch âm thanh - hình ảnh của máy vi tính; phím gia tốc đồ họa hình ảnh của 
máy vi tính; phím gia tốc đa năng của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu hình ảnh của máy vi 
tính; bảng mạch của bộ xử lý dữ liệu hình ảnh; vỏ ngoài của bộ xử lý của máy vi tính; thẻ, 
đĩa, băng, dây điện, đĩa ghi âm, mạch điện tử siêu nhỏ và mạch điện tử, tất cả dùng để ghi 
và truyền dữ liệu; mô-đem; thiết bị và dụng cụ dùng để xử lý, lưu trữ, thu hồi, truyền, hiển 
thị, nhập vào, đưa ra, nén, giải nén, sửa đổi, truyền phát và in dữ liệu từ máy vi tính; thiết bị 
đầu vào và đầu ra của máy vi tính; trạm làm việc trong mạng cục bộ của máy vi tính; bộ 
nhớ dữ liệu của máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; hệ thống thiết bị an ninh dùng cho phần 
cứng và phần mềm máy vi tính; con vi mạch điện tử của máy vi tính; các linh kiện của máy 
tính và mạch in máy vi tính; bộ vi xử lý nhanh tiếng động trong máy vi tính; bộ vi xử lý 
nhanh các âm thanh, dữ liệu, hình ảnh và viđêo trong máy vi tính; bộ nhớ cực nhanh của 
máy vi tính; thiết bị ghi nhớ cực nhanh của máy tính; hệ thống bộ nhớ của máy vi tính; dây 
cáp điện và bộ điều hợp điện; thiết bị đầu cuối máy tính và máy in sử dụng cùng với thiết bị 
đầu cuối máy tính; bộ máy quay viđêô; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy ảnh; phần cứng 
máy vi tính dùng cho điện toán; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán thông qua các 
mạng lưới toàn cầu và địa phương; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán đám mây; 
phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán có độ trễ thấp và băng thông cao;  phần cứng 
máy vi tính để cung cấp môi trường điện toán bảo mật; phần cứng nối mạng máy vi tính; 
máy tính chủ truyền thông; phần cứng máy vi tính để cung cấp mạng lưới điện toán đám 
mây bảo mật; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán; phần mềm máy vi tính dùng cho 
điện toán đám mây; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán thông qua các mạng lưới 
toàn cầu và địa phương; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán có độ trễ thấp và băng 
thông cao; phần cứng bộ nhớ máy tính;  phần mềm máy vi tính để cung cấp mạng lưới điện 
toán bảo mật; phần mềm máy vi tính để cung cấp mạng lưới điện toán đám mây bảo mật; 
phần mềm hệ thống điều hành máy vi tính; phần mở rộng, công cụ và tiện ích của hệ thống 
máy vi tính trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng để kết nối với máy tính cá nhân, mạng máy 
tính, thiết bị viễn thông và ứng dụng của mạng máy tính toàn cầu; phần cứng máy vi tính và 
phần mềm máy vi tính dùng để tăng cường và cung cấp việc chuyển giao, truyền, nhận, xử 
lý và số hóa các thông tin đồ họa về dữ liệu theo thời gian thực; bộ biến đổi mạng máy vi 
tính; bộ điều khiển mạng máy tính; thiết bị giao diện (thiết bị ghép nối) mạng máy tính; 
thiết bị nối mạng máy tính, thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến; vi điều khiển dùng 
cho các thiết bị được kích hoạt kết nối internet (iot); phần mềm máy vi tính có thể tải về 
được dùng để kết nối, điều khiển và quản lý các thiết bị được kích hoạt kết nối internet 
(iot); phần mềm máy vi tính có thể tải về được dùng để kết nối, điều khiển và quản lý các 
thiết bị di động được kích hoạt kết nối internet (iot); phần cứng và phần mềm máy tính 
dùng để phát triển, bảo trì và sử dụng các mạng máy tính cục bộ và mạng máy tính trong 
diện rộng; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để phát triển, duy trì và sử dụng trong 
việc tương tác giữa hệ thống máy tính và thiết bị nghe nhìn trong hội nghị; phần cứng và 
phần mềm máy tính dùng để nhận, hiển thị và sử dụng để truyền phát hình ảnh, âm thanh và 
các tín hiệu dữ liệu kỹ thuật số; các thiết bị điều khiển điện tử dùng để ghép nối và điều 
khiển máy vi tính,  mạng máy tính và viễn thông toàn cầu được nối với ti-vi, truyền hình 
cáp và thiết bị cáp bộ định tuyến; thiết bị truy cập mạng; máy tính chủ; cầu dao điện; thiết 
bị để chạy thử và lập trình trong mạch tích hợp; bộ nhớ ngoại vi và thiết bị ngoại vi của máy 
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vi tính; các thiết bị bán dẫn; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để tạo, làm cho 
thuận tiện và quản lý việc truy cập từ xa với mạng máy tính cục bộ (mạng lans), mạng riêng 
ảo (vpn), mạng vùng rộng (wans) và hệ thống máy tính toàn cầu; phần mềm vận hành bộ 
định tuyến, bộ chuyển mạch điện, thiết bị truy cập mạng và máy tính chủ; công cụ phần 
mềm máy vi tính dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho người thứ ba trong việc ứng dụng 
phần mềm; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng cho hệ thống viễn thông không dây; 
ấn phẩm điện tử được tải xuống trong các lĩnh vực điện tử, chất bán dẫn, thiết bị và dụng cụ 
điện tử tích hợp, máy vi tính, viễn thông, giải trí, điện thoại và viễn thông có dây và viễn 
thông không dây; phần cứng máy vi tính dùng trong lĩnh vực thị giác máy vi tính, thuật toán 
trên máy tính (machine learning), công nghệ học chuyên sâu (deep learning), trí tuệ nhân 
tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học máy, và phân tích dữ liệu; phần mềm máy 
tính dùng cho thuật toán trên máy tính (machine learning), truy vấn dữ liệu và phân tích dữ 
liệu; phần mềm máy tính dùng cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ 
học chuyên sâu (deep learning), trí tuệ nhân tạo; nền tảng phần mềm máy vi tính dùng cho 
điện toán nhận thức (cognitive computing); phần mềm máy vi tính dùng để biểu thị đồ họa 
cho dữ liệu; phần mềm máy tính dùng để nhận dạng mẫu; phần mềm máy tính dùng để khai 
thác dữ liệu; phần mềm thị giác máy vi tính dùng để thu thập, xử lý, phân tích và lí giải 
hình ảnh kỹ thuật số và trích xuất dữ liệu trực quan; bộ công cụ phát triển phần mềm máy vi 
tính; bộ công cụ phát triển phần mềm máy vi tính dùng trong lĩnh vực thị giác máy vi tính, 
thuật toán trên máy tính (machine learning), công nghệ học chuyên sâu (deep learning), trí 
tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học máy, và phân tích dữ liệu; phần 
mềm thị giác có thể tải xuống được và ghi sẵn sử dụng trí tuệ nhân tạo để xem và giải thích 
dữ liệu, kết nối với phần cứng và lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trên đám mây; phần cứng 
và phần mềm máy tính dùng để ghi, xử lý, nhận, tái tạo, truyền, sửa đổi, nén, giải nén, phát, 
hợp nhất và tăng cường âm thanh, các hình ảnh, đồ hoạ và các dữ liệu; chương trình phần 
mềm thuật toán dùng để điều hành và kiểm tra máy tính; phần cứng máy vi tính và phần 
mềm máy vi tính dùng để tăng và cung cấp việc chuyển giao, truyền, nhận, xử lý và số hóa 
các thông tin đồ họa về âm thanh và viđêô theo thời gian thực; phần mềm máy tính ghi sẵn 
và tải xuống được để thu thập, biên soạn, xử lý, truyền tải và phổ biến dữ liệu hệ thống định 
vị toàn cầu (gps) để sử dụng trong các thiết bị cố định, di động và cầm tay; cơ sở dữ liệu 
điện tử bao gồm thông tin đường bộ, địa lý, bản đồ, thông tin về tuyến giao thông công 
cộng, thông tin về tuyến đường công cộng, thời gian và lịch trình giao thông công cộng và 
thông tin giao thông công cộng khác được ghi sẵn trên phương tiện máy tính; phần mềm 
điều hướng để tính toán và hiển thị các tuyến đường; hệ thống điều hướng phương tiện công 
cộng có hiển thị bản đồ kỹ thuật số tương tác, các hướng dẫn tương tác và thông tin do 
người dùng tạo ra; phần mềm máy tính xã hội tương tác để truy xuất và hiển thị thông tin về 
phương tiện công cộng, điều hướng, địa lý, bản đồ và du lịch; phần mềm máy vi tính tương 
tác xã hội cho phép truyền thông tin lưu thông công cộng, lập bản đồ, điều hướng, thông tin 
về giao thông, tuyến đường và thông tin về các địa điểm được ưa thích đến mạng viễn 
thông, điện thoại di động, các thiết bị định vị và các thiết bị di động và cầm tay khác; phần 
mềm máy vi tính tương tác xã hội cho phép trao đổi thông tin giữa các người dùng; máy 
tính và hệ thống vận hành máy tính cho việc lái xe tự động, hỗ trợ lái xe, phương tiện xe cộ 
được kết nối, xe không người lái và máy bay không người lái; các nền tảng phần cứng và 
phần mềm máy tính có màn hình tương tác, hệ thống điều khiển và thiết bị điều khiển, hệ 
thống cảnh báo, thiết bị kết nối, máy tính trên tàu và hệ thống định vị toàn cầu (gps)  cho 
các phương tiện xe cộ, các phương tiện xe cộ được kết nối, xe tự lái và xe không người lái; 
hệ thống đa máy quay dùng trong phương tiện xe cộ; thiết bị điều hướng và hướng dẫn hệ 
thống định vị toàn cầu (gps), thiết bị theo dõi vị trí trên hệ thống định vị toàn cầu (gps), 
thiết bị hiển thị bản đồ và tính toán lộ trình trên hệ thống định vị toàn cầu, máy quay viđêô, 
các thiết bị mạng truyền thông không dây để truyền dữ liệu hoặc hình ảnh cho phương tiện 
xe cộ; các ứng dụng phần mềm máy vi tính cho các tác nhân ảo kỹ thuật số, hệ thống dự 
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đoán, thuật toán trên máy tính (machine learning), tự động hóa quá trình nhận thức, nhận 
dạng mẫu, nhận dạng ký tự, các ứng dụng điện toán trực quan, ảo hóa kiến thức, rô bốt, 
máy bay không người lái và xe không người lái; các ứng dụng phần mềm và phần cứng máy 
vi tính dùng để điều khiển lái xe tự động; các ứng dụng phần mềm và phần cứng máy vi 
tính cho điều khiển lái xe tự động, điều khiển tự động, điều hướng, hỗ trợ lái xe và tự lái 
của xe cộ; thiết bị theo dõi xe bao gồm phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, thiết bị 
cảm biến, thiết bị phát, thiết bị thu và thiết bị thu vệ tinh định vị toàn cầu, tất cả các thiết bị 
này được dùng với việc theo dõi và giám sát phương tiện xe cộ (các chương trình và phần 
mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được). 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được 
dùng cho thuật toán trên máy tính (machine learning), khai thác dữ liệu, truy vấn dữ liệu và 
phân tích dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ học chuyên sâu (deep 
learning), trí tuệ nhân tạo; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được 
để truy vấn dữ liệu và phân tích dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải xuống được để khai thác dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ học chuyên sâu 
(deep learning), trí tuệ nhân tạo; tìm kiếm và truy xuất thông tin trên mạng máy tính cho 
người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng 
tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được, giao diện lập trình ứng dụng phần 
mềm (api) và ứng dụng tiện ích phần mềm cho thuật toán trên máy tính (machine learning), 
khai thác dữ liệu, truy vấn dữ liệu và phân tích dữ liệu; cung cấp phần mềm thị giác máy vi 
tính trực tuyến không tải xuống được để thu thập, xử lý, phân tích và lí giải hình ảnh kỹ 
thuật số và trích xuất dữ liệu trực quan; cung cấp bộ phát triển phần mềm máy vi tính trực 
tuyến không tải xuống được; cung cấp bộ phát triển phần mềm máy vi tính dùng trong lĩnh 
vực thị giác máy vi tính, thuật toán trên máy tính (machine learning), công nghệ học 
chuyên sâu (deep learning), trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học 
máy, và phân tích dữ liệu; cung cấp phần mềm thị giác trực tuyến không tải xuống được sử 
dụng trí tuệ nhân tạo để xem và giải thích dữ liệu, kết nối với phần cứng và lưu trữ, quản lý 
và xử lý dữ liệu trên đám mây; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần 
mềm để cung cấp khả năng điện toán đám mây và dịch vụ công nghệ thông tin (it), điện 
toán và điện toán đám mây; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm 
để điện toán thông qua các mạng lưới địa phương và toàn cầu; dịch vụ phần mềm như một 
dịch vụ (saas) có nền tảng phát triển phần mềm để người dùng kết nối các ứng dụng với các 
hệ thống và thiết bị doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn phần mềm và cung cấp thông tin về phần 
mềm; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm để cung cấp điện toán 
có độ trễ thấp và băng thông cao; dịch vụ phần mềm máy vi tính cho việc cung cấp khả 
năng điện toán cho các nhà phát triển ứng dụng và nhà cung cấp nội dung; dịch vụ điện 
toán đám mây sử dụng phần mềm để cung cấp điện toán độ trễ thấp và băng thông cao, dịch 
vụ công nghệ thông tin (it) và điện toán thông qua các mạng lưới toàn cầu và địa phương; 
dịch vụ phần mềm máy tính cung cấp khả năng điện toán đám mây cho các nhà phát triển 
ứng dụng và nhà cung cấp nội dung; dịch vụ cho phép các ứng dụng được triển khai trên 
một mạng trực tuyến; dịch vụ cung cấp phân tích, lưu trữ, tính toán và định tuyến lưu lượng 
của một trang web; dịch vụ cung cấp một mạng máy tính bảo mật và đáng tin cậy; cung cấp 
dịch vụ tư vấn phần cứng và phần mềm máy tính trong lĩnh vực phát triển môi trường đám 
mây tích hợp các ứng dụng trên nhiều nền tảng và thiết bị được kết nối; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là tạo các chỉ mục thông tin, trang web và các nguồn thông tin dựa trên mạng máy 
tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy vi tính không tải xuống được để kết 
nối, vận hành và quản lý các thiết bị được kết nối internet (iot); cung cấp phần mềm máy vi 
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tính trực tuyến không tải xuống được để kết nối, vận hành và quản lý các thiết bị được kết 
nối internet (iot); cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 
máy tính và điện toán không dây; dịch vụ quản lý mạng máy tính, cụ thể là giám sát hệ 
thống mạng cho mục đích kỹ thuật; cho thuê không gian lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên 
internet; dịch vụ giám sát mạng máy tính, cụ thể là cung cấp thông tin về việc vận hành 
mạng máy tính; tùy chỉnh phần mềm web và thiết kế giao diện người dùng máy tính cho 
người khác; dịch vụ phát triển, thiết kế và tư vấn máy vi tính; thiết kế và phát triển các tiêu 
chuẩn trong việc thiết kế và triển khai phần mềm máy tính, phần cứng máy tính và thiết bị 
viễn thông cho người khác; cung cấp thông tin liên quan đến quản lý dự án máy tính cho 
khách hàng và kỹ thuật viên; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến cho việc thu thập, biên 
soạn, xử lý, truyền tải và phổ biến dữ liệu của hệ thống định vị toàn cầu (gps); cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được có các thông tin về đường bộ, địa lý, bản đồ, 
thông tin về tuyến giao thông công cộng, thông tin về tuyến đường công cộng, thời gian và 
lịch trình giao thông công cộng và thông tin giao thông công cộng khác; cung cấp phần 
mềm điều hướng trực tuyến không tải xuống được để tính toán và hiển thị các tuyến đường 
và chia sẻ hệ thống điều hướng phương tiện công cộng, bản đồ và thông tin du lịch; cung 
cấp phần mềm máy vi tính trực tuyến không tải xuống được cho phép chia sẻ thông tin 
phương tiện công cộng, lập bản đồ, điều hướng, thông tin về giao thông, tuyến đường và 
thông tin về các địa điểm được ưa thích; cung cấp phần mềm máy vi tính tương tác xã hội 
cho phép trao đổi thông tin giữa những người dùng; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến 
cho điều khiển lái xe tự động, điều khiển tự động, điều hướng, hỗ trợ lái xe và tự lái xe. 

 

 
(210) 4-2020-27041 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Hồng đậm, hồng phấn, hồng cam, hồng 

cánh sen. 
(731) SOCIAL BELLA INTERNATIONAL 

PTE. LTD.  (SG) 
6 Battery Road #38-04, Singapore 
049909, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; thành phần mỹ phẩm nhằm làm cho người thon thả; mỹ phẩm; 

hộp đựng mỹ phẩm, có chứa chế phẩm mỹ phẩm; sữa dưỡng ẩm (lotion) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm 
trắng da. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; ứng dụng di động có 
thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng cho thiết bị di động [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; ứng dụng phần mềm có 
thể tải xuống được; phần mềm máy tính về thương mại điện tử cho phép người dùng thực 
hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện 
tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền điện tử và truyền phát nội 
dung truyền thông kỹ thuật số cho người khác thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ viễn thông liên quan đến thương mại, cụ thể là cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển cuộc thi sắc đẹp; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; tổ chức và điều khiển hội thảo; xuất bản báo trực tuyến, cụ 
thể là nhật ký trực tuyến và nhật ký trực tuyến dạng video có chứa nội dung đa phương tiện; 
xuất bản báo trực tuyến, cụ thể là nhật ký trực tuyến và nhật ký trực tuyến dạng video trong 
lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và cơ thể. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu mỹ phẩm; tư vấn phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ 
xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ lưu 
trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ [saas] cung cấp phần mềm máy tính để truy cập, giám sát, theo dõi, tìm 
kiếm, lưu trữ và chia sẻ thông tin về các chủ đề quan tâm chung, bao gồm làm đẹp, mỹ 
phẩm và sản phẩm chăm sóc da. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ khuôn mặt và trị liệu cơ thể; tư vấn về lĩnh vực mỹ phẩm; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về sức khỏe, vệ sinh và 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; cung cấp thông tin trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, các sản 
phẩm chăm sóc da và cơ thể. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến về lĩnh vực làm 
đẹp và chăm sóc cá nhân. 

 

 
(210) 4-2020-27042 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SOCIAL BELLA INTERNATIONAL 

PTE. LTD.  (SG) 
6 Battery Road #38-04, Singapore 
049909, Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; thành phần mỹ phẩm nhằm làm cho người thon thả; mỹ phẩm; 

hộp đựng mỹ phẩm, có chứa chế phẩm mỹ phẩm; sữa dưỡng ẩm (lotion) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm 
trắng da. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; ứng dụng di động có 
thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng cho thiết bị di động [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; ứng dụng phần mềm có 
thể tải xuống được; phần mềm máy tính về thương mại điện tử cho phép người dùng thực 
hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bách hóa bán mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm trang điểm, 
sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm để tắm và chăm sóc cơ thể, nước hoa, sản phẩm làm đẹp, 
phụ kiện của những sản phẩm trên; dịch vụ bán hàng trực tuyến bán mỹ phẩm, sản phẩm 
chăm sóc da, sản phẩm trang điểm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm để tắm và chăm sóc 
cơ thể, nước hoa, sản phẩm làm đẹp, phụ kiện của những sản phẩm trên; quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện 

tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền điện tử và truyền phát nội 

dung truyền thông kỹ thuật số cho người khác thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa 

phương; dịch vụ viễn thông liên quan đến thương mại, cụ thể là cung cấp các kênh viễn 

thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển cuộc thi sắc đẹp; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được; tổ chức và điều khiển hội thảo; xuất bản báo trực tuyến, cụ 

thể là nhật ký trực tuyến và nhật ký trực tuyến dạng video có chứa nội dung đa phương tiện; 

xuất bản báo trực tuyến, cụ thể là nhật ký trực tuyến và nhật ký trực tuyến dạng video trong 

lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và cơ thể. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ xác thực người dùng 

sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; 

cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ 

[saas]; cung cấp phần mềm máy tính để truy cập, giám sát, theo dõi, tìm kiếm, lưu trữ và 

chia sẻ thông tin về các chủ đề quan tâm chung, bao gồm làm đẹp, mỹ phẩm và sản phẩm 

chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2020-27063 (220) 10.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 

A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(731) Hội bảo vệ người tiêu dùng 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 18, tòa nhà LADECO, số 266, phố 

Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; hỗ trợ cho các hội viên xúc tiến 

thương mại. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức hội nghị, hội thảo để tuyên truyền phổ biến 

chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân; phát hành sách, tài liệu, ấn 

phẩm pháp lý, các tài liệu tuyên truyền, phổ biến chính sách, kiến thức pháp luật. 

 

Nhóm 45: Đại diện cho hội viên đề xuất ý kiến, kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chính 

quyền, cơ quan nhà nước/Chính phủ; đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên khi 

có tranh chấp. 
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(210) 4-2020-27122 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A6.19.9; 15.1.22; A18.1.15; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hạt giống C. P. Việt Nam  (VN) 
Lô I-4, đường số 1, KCN Định Quán, xã 
La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé làm từ các sản phẩm nông nghiệp; thuốc trừ sâu; thuốc 
chống sâu bọ và côn trùng; thuốc diệt cỏ.  

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; động cơ diezel dùng cho 
máy nông cụ; máy phun thuốc tự động dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 

Nhóm 30: Các sản phẩm nông nghiệp như: gạo, ngô (đã chế biến), cà phê, chè (trà), ca cao, 
bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; các loại quả mọng, tươi; trái cây có 
múi, tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; bắp ngô ngọt chưa chế biến [đã bóc vỏ hoặc còn 
nguyên vỏ].  

 

Nhóm 42: Thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2020-27192 (220) 13.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.7.19; 26.1.2; A26.1.18; A11.1.4 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AMBROYAL  
(VN) 
339, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh do công ty thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-27460 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.3.6; 26.3.1; A5.3.14; 26.15.15; 

1.15.23; A5.3.15; 26.1.6; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, da cam, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  

(VN) 
15B đường số 15, khu dân cư Hồng Phát, 
khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được chế biến; thịt; cá (cá không còn sống); trứng; xúc xích; thịt hộp 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; chè (trà); cà phê; ngũ cốc; gạo 

 

Nhóm 31: Quả tươi (trái cây tươi) 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây dùng để giải khát 

 

 
(210) 4-2020-27475 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.16; 3.1.4; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 

25.7.25; 25.1.6; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 

A25.1.10; 26.4.2; 5.13.4; A5.5.20; 

A5.5.22 

(591) Trắng, đen, cam, đỏ, xanh, vàng. 

(731) Vũ Ngọc Điệp  (VN) 
Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 

 

 
(210) 4-2020-27476 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.16; 3.1.4; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 

25.7.25; 25.1.6; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 

A25.1.10; 26.4.2; 5.13.4; A5.5.20; 

A5.5.22 

(591) Trắng, cam, đỏ, xanh, vàng, đen. 

(731) Vũ Ngọc Điệp  (VN) 
Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
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(210) 4-2020-27477 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.5.16; 5.7.3; 5.13.4; 

25.1.6; 6.7.11; 6.7.25; 6.7.4; A6.19.16; 
26.4.2 

(591) Trắng, cam, đỏ, xanh, vàng, hồng, ghi, 
nâu. 

(731) Vũ Ngọc Điệp  (VN) 
Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn 
Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Men rượu. 

 

 
(210) 4-2020-27521 (220) 14.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.7; 1.15.23; A5.11.5; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, tím nhạt, xanh 

lơ nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại in và quảng cáo 
T&T  (VN) 
Số nhà 23 ngõ 64, phố Đặng Văn Ngữ, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; bảng quảng 

cáo bằng giấy và/hoặc bìa cứng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; sao chụp tài liệu; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ marketing; 
mua bán hàng hóa bao gồm: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị điện tử, 
linh kiện điện tử, sách, báo, văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn sách báo, nhãn bao bì và các văn hóa phẩm khác.  

 

 
(210) 4-2020-27579 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.1.6; 24.17.5 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luxury Denshi 
Việt Nam  (VN) 
Số 16A, 16B ngõ 111 đường Quan Hoa, 
tổ 9, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bình lọc nước; điều hòa, lọc không khí; nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2020-27705 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xám, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH TM DV XD Miền 

Tây  (VN) 
ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ 

xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2020-27718 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BANANAFACTORY CO., LTD  (KR) 

507-2, 5F, 1, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; kem 

chống nắng; son môi; kem nền trang điểm.  
 
 

(210) 4-2020-27719 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BANANAFACTORY CO., LTD  (KR) 

507-2, 5F, 1, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; kem 

chống nắng; son môi; kem nền trang điểm.  
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(210) 4-2020-27720 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm dầu mỡ; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa]; bơm khí nén; thiết bị 

rửa; hệ thống rửa xe cộ; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bơm xăng cho 

động cơ xe ô tô; thiết bị tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; bình chứa chất lỏng [bộ phận 

của máy móc]; súng phun nhiên liệu tự đóng. 
 

 
(210) 4-2020-27721 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.25 

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; băng tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển 

bằng đường ống vận hành bằng khí nén; lõi cuộn dây [bộ phận của máy]; ống cuộn cơ khí, 

dùng để cuộn ống mềm; thiết bị hành, vận hành bằng gaz; thiết bị rửa; van xả hơi; thiết bị 

tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]. 
 

 
(210) 4-2020-27723 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; A26.11.8 

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị đo; máy đếm tiền; thiết bị đo 

chính xác; dụng cụ đo khí áp; thiết bị đo xăng dầu; bộ chỉ báo tốc độ; máy đo; máy đo tốc 

độ góc. 
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(210) 4-2020-27724 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.25 

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm dầu mỡ; máy bơm; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa]; bơm khí 

nén; thiết bị rửa; thiết bị rửa cho xe cộ; van [bộ phận của máy]; thiết bị tra dầu mỡ [bộ phận 

của máy móc]; súng phun nhiên liệu tự đóng; bình chứa chất lỏng [bộ phận của máy móc]. 
 

 
(210) 4-2020-27725 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.25 

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; băng tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển 

bằng đường ống vận hành bằng khí nén; lõi cuộn dây [bộ phận của máy]; ống cuộn cơ khí, 

dùng để cuộn ống mềm; thiết bị hành, vận hành bằng gaz; thiết bị rửa; van xả hơi; thiết bị 

tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]. 
 
 

(210) 4-2020-27726 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) INTRADIN (SHANGHAI) 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 118 Duhui Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống mềm; khớp nối, không bằng kim 

loại, dùng cho ống cứng; ống vòi tưới nước; ống mềm, không bằng kim loại; ống bằng vật 

liệu dệt; ống phun nước bằng vải bạt; vòi nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; cao su tổng hợp; 

mối nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
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(210) 4-2020-27739 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3 
(731) Công ty TNHH đầu tư 

SHINEROAD Việt Nam  (VN) 
Số 26 đường Lê Văn Miến, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; chế phẩm vi khuẩn dùng trong quá 

trình axetic hoá; pectin dùng cho công nghiệp thực phẩm. 
 

Nhóm 29: Thịt; rau, củ, đóng hộp; mứt ướt; trái cây đông lạnh; dưa muối; trứng; sản phẩm 
sữa; chất béo ăn được; gelatin; protein dùng để nấu; kem (sản phẩm sữa); đồ uống làm từ 
sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thay thế sữa; sữa có hương vị; mứt sữa; sữa bột; sốt sữa ít béo 
(không phải sốt mà là sản phẩm sữa dạng đặc); kem không chứa sữa; bột kem (làm từ sữa). 

 
Nhóm 30: Gia vị; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; chế phẩm từ ngũ cốc; bột đậu nành; nấm 
men; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2020-27744 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; 26.1.2 
(731) BLUE SALT CO., LTD.  (TH) 

1338/926 Rama 3 Road, Chong Nonsi, 
Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ uống tại địa điểm 

theo yêu cầu dịch vụ nhà hàng ăn uống bình dân; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-27756 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.5.25; 26.4.7 
(731) GUANGZHOU MINGYUE 

ADVERTISEMENT PLANNING CO., 
LTD.  (CN) 
Rm 1105-C136, No.47, Qiaolin St, 
Tianhe N Rd, Tianhe Dist, Guangzhou, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; lược; bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; bình xịt 

nước hoa; bình để uống; bát [bát to]; phích đựng chất lỏng; bàn chải đánh răng, dùng điện; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
158 

bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; lư đốt xông nước hoa; đồ dùng tẩy trang; bàn 

chải lông mày; nùi bông để thoa phấn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng; 

chổi cạo râu; hộp đựng đồ trang điểm; đồ trang trí bằng sứ; chổi lông trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-27757 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.5.25; 26.4.7 

(731) GUANGZHOU MINGYUE 

ADVERTISEMENT PLANNING CO., 

LTD.  (CN) 

Rm 1105-C136, No.47, Qiaolin St, 

Tianhe N Rd, Tianhe Dist, Guangzhou, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm cho động vật; 

hương thơm để thắp; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; vật liệu mài mòn; chế phẩm 

dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm không khí; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; son môi; bông dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất 

thơm]; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; muối để tắm không dùng cho mục 

đích y tế; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-27780 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4 

(731) SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., 

LTD  (CN) 

23/F Block A, Shenzhen Int' 1 Innovation 

Center 1006 Shennan Rd, Futian, 

Shenzhen, China. 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng 

điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ hộp 

loa; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; tai nghe; tai nghe thực tế ảo; 

gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; dây cáp điện; dây từ; cáp sợi quang; thiết bị sạc 

dành cho pin điện; ắc quy điện; bộ đảo điện; thiết bị sạc pin. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
159 

(210) 4-2020-27784 (220) 15.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.21; 26.1.1; A5.3.13; 26.4.10; 

A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xám, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Tuệ Giác  (VN) 
Số 9, hẻm 19, ngách 35, ngõ 76 An 
Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống thảo mộc [không dùng cho mục đích y tế]; chè (trà) được đóng gói 

[không dùng cho mục đích y tế]; cà phê; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2020-27860 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi nhỏ để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác; nhãn 

mác bằng da; túi dùng cho vật nuôi; quần áo cho vật nuôi; da; đồ giả da; ví tiền; túi xách; ví 
và bao giữ thẻ tín dụng; bao giữ nhãn mác hành lý; hộp bằng da hoặc giả da; thùng đựng đồ 
bằng da; cái bọc đồ đạc bằng da; ô che nắng; ô, lọng và gậy chống khi đi bộ; ba toong; túi 
để đồ ăn cho động vật; dây da. 

 

(210) 4-2020-27881 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Thiên Di   (VN) 
206 Urê, phường Duy Tân, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum        

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng. 
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Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn.  
 

 
(210) 4-2020-27993 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) JIYUGAOKA CLUB INC.,  (JP) 

3-12-10, Yakumo, Meguro-ku, Tokyo, 
Japan, 152-0023 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chế phẩm dược; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y 

tế; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; chất dẫn thuốc dưới dạng giấy gạo ăn được để bọc 
dược phẩm dạng bột; vải gạc để băng bó; bao con nhộng; miếng che mắt bị thương dùng 
cho mục đích y tế; băng vệ sinh phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt; khăn dùng khi có kinh nguyệt; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh 
nguyệt; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó; băng dạng lỏng dùng để băng bó; 
miếng đệm chăm sóc ngực; tăm bông dùng cho mục đích y tế; tã lót; quần đóng tã; sữa bột 
cho trẻ sơ sinh; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-28012 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.9 
(731) TOBAC ALRAYED TOBACCO 

TRADING, EXPORTING & 
IMPORTING LTD.  (YE) 
Khaolan Street, Sana'a, Yemen 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; diêm. 

 

 
(210) 4-2020-28013 (220) 16.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đinh Thị Bích Trà  (VN) 

P412 - CT1A - DN2 - khu đô thị Mỹ 
Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý du lịch; dịch vụ sắp 
xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ lái xe; vận chuyển khách lữ hành. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quán café; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-28035 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Vàng, đỏ, nâu, nâu nhạt, trắng, xanh 

dương, cam nhạt, hồng, xám. 

(731) Hợp tác xã Nấm linh chi và 
Dịch vụ nông nghiệp KRÔNG 
ANA  (VN) 
Số 19A Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Buôn 

TrÊp, huyện Kroong Ana, tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi sấy khô; nấm mèo (mộc nhỉ) sấy khô; nấm rơm sấy khô; nấm trân 

châu sấy khô; nấm sò sấy khô; nấm hầu thủ sấy khô. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi cụ thể là: nấm linh chi; nấm mèo (mộc nhỉ); nấm rơm; nấm trân châu; 

nấm sò; nấm hầu thủ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: nấm tươi: nấm linh chi, nấm mèo (mộc 

nhĩ), nấm rơm, nấm hương, nấm sò, nấm trân châu, nấm hầu thủ, lương thực, thực phẩm, 

bánh, bánh pía, kẹo, kẹo mè, kẹo đậu phộng, chè (trà), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 

uống trên cơ sở trà, rượu, bia, trái cây sấy khô, các loại sản phẩm chế biến từ dừa: kẹo dừa, 

mứt dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa, gạch, đá, cát, xi 

măng, máy móc, trái cây tươi, thực phẩm tươi sống, bàn ghế, ly (tách), chén, dĩa, đèn trang 

trí, kệ. 
 

 
(210) 4-2020-28039 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Lê Ngọc Minh  (VN) 
99/3 đường 10, tổ 61, khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo; lập kế hoạch 

cho buổi tiệc (giải trí); cho thuê thiết bị âm thanh. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ chuỗi cửa hàng phục vụ đồ uống mang đi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2020-28055 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A6.19.9; 5.5.14; 5.5.4; 5.3.11 
(591) Xanh lá. xanh dương, đỏ. trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị ánh  (VN) 
Xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 

 

 
(210) 4-2020-28086 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hoa Lý  (VN) 

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mắc ca [gia vị]; hạt cà phê; hạt cà phê rang xay; hạt cà phê đã qua chế biến; 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-28103 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.1.6 
(731) MULTICOM GRAND SDN BHD  

(MY) 
Unit C-3A-1, Encorp Strand Garden 
Office, No. 12, Jalan PJU 5/1, Kota 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ hoặc đem 

về; dịch vụ quán cà phê; quán cà phê di động cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ 
phòng trà; dịch vụ quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2020-28168 (220) 17.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 5.7.1; 5.7.27; A26.11.8; A11.3.3 
(731) Hồ Hồng Hạnh  (VN) 

Khu 1, phường Trần Phú, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp cà phê (đồ 

uống) tại chỗ và mang đi. 
 

 
(210) 4-2020-28314 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 1.15.15; 24.17.5; A24.17.9 
(731) NGÔ THOMAS JOSEPH Vò  (US) 

14391 Pacific Avenue, Westminster, CA 
92683, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp); túi du lịch; hộp đựng danh thiếp; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); khăn choàng; ca 
vát. 

 
Nhóm 35: Mua bán: túi xách, ba lô, ví (bóp), quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, thắt 
lưng (trang phục), khăn choàng, ca vát, túi du lịch, hộp đựng danh thiếp, vali. 

 
 

(210) 4-2020-28317 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.15; 26.1.2; 15.7.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Cơ Điện 19/8  (VN)

161 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị báo cháy; thiết bị dập lửa; thiết bị dò 

khói; mũ bảo hộ; giày bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn và bức xạ; găng tay bảo hộ phòng 
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chống cháy, tai nạn và bức xạ; quần áo bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn và bức xạ; vòi 
chữa cháy; bơm chữa cháy; bình chữa cháy; mặt nạ chống khói, lửa; màn che bảo hộ dùng 
cho lính cứu hoả; chăn dập lửa; gậy dập lửa; chuông báo cháy; xe chữa cháy; tàu chữa cháy; 
thang thoát hiểm; hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa; camera quan sát; thiết bị báo 
động; chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình; dụng cụ và thiết bị viễn thông bao gồm cả bộ 
điều giải (modem) để kết nối với cơ sở dữ liệu và internet; thiết bị kiểm soát việc ra vào; 
chuông điện báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, cửa hàng bán/giới thiệu các sản 
phẩm: thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy bơm, thiết bị và dụng cụ cứu nạn cứu hộ, thiết bị 
thông tin liên lạc, ô tô, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, xe 
chữa cháy, tàu chữa cháy, thiết bị điện lạnh, thiết bị cấp thoát nước, thiết bị điện cụ thể là: ổ 
cắm điện, phích cắm điện, cáp điện, cuộn dây điện, rơ le điện, công tắc điện, đầu nối cho 
dây điện, vật liệu điện, thiết bị linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị báo cháy, thiết 
bị dập lửa, thiết bị dò khói, quần áo, găng tay và giày bảo hộ phòng chống tai nạn,bức xạ và 
lửa, mũ bảo hộ, vòi chữa cháy, màn che bảo hộ dùng cho lính cứu hoả, chăn dập lửa, gậy 
dập lửa, chuông báo cháy, thang thoát hiểm, hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả, thiết bị 
báo trộm, thiết bị chống sét, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần mềm máy 
tính, kim loại và quặng kim loại, kim loại quý và đá quý, camera quan sát, thiết bị báo 
động, chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình, dụng cụ và thiết bị viễn thông bao gồm cả bộ 
điều giải (modem) để kết nối với cơ sở dữ liệu và internet, thiết bị kiểm soát việc ra vào; đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; lập dự toán, tổng dự toán công trình; tư vấn đấu thầu; dịch vụ môi giới 
kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân 
cần vốn; bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá 
và dịch vụ. 

 
Nhóm 37: Quản lý dự án xây dựng; xây dựng công trình công ích; tư vấn xây dựng; dịch vụ 
vệ sinh nhà cửa, công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây 
dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; hoàn thiện 
công trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; 
chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; lắp đặt và sửa chữa: thiết bị báo động hoả hoạn, hệ thống 
điện, hệ thống xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị chữa cháy, lò sưởi và điều hòa 
không khí, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, thiết vị chống sét, thiết bị báo động 
chống trộm, thiết bị điện, dụng cụ thiết bị ngành xây lắp, hệ thống phòng cháy chữa cháy; 
giám sát địa chất công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công 
nghệ công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây 
dựng; giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng; giám sát lắp đặt hệ thống phòng 
cháy chữa cháy công trình xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; 
xây dựng dưới nước; cung cấp thông tin xây dựng; lát mặt đường; rải nhựa đường; sửa chữa 
cầu đường; bảo dưỡng công trình xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; làm sạch bên trong tòa nhà; làm sạch bên 
ngoài tòa nhà; tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng và công trình. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách và thư tín; dịch vụ cho thuê phương tiện 
vận tải; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng trực 
tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ chuyển nhà, văn phòng; dịch vụ bố dỡ; dịch vụ lưu 
kho; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; hoạt động cứu hộ (vận tải); dịch vụ phân phối và cung cấp 
nước; môi giới vận tải; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị. 
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Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, thiết bị báo động, thiết bị 

báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện, thiết bị an 

ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám sát ra vào; xử lý và tiêu hủy rác 

thải không độc hại; xử lý nước thải; tiêu hủy rác và chất thải; tái chế rác và phế thải; xử lý 

nước. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; hoạt động 

chuyên môn, khoa học và công nghệ; tư vấn môi trường; hoạt động đo đạc bản đồ; kiểm 

định chất lượng công trình xây dựng; khảo sát địa hình công trình xây dựng; thiết kế cấp 

thoát nước - môi trường công trình xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; hoạt động kiến trúc 

và tư vấn kĩ thuật liên quan đến kiến trúc; thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế xây dựng công trình giao 

thông; thiết kế lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng; thiết kế kiến 

trúc công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; thẩm tra thiết kế cơ điện công xây dựng dân 

dụng và công nghiệp; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thẩm 

tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 

thông; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế quy hoạch công trình; thẩm 

tra thiết kế quy hoạch xây dựng; thẩm tra thiết kế lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

công trình xây dựng; thẩm tra tổng dự án và dự toán công trình xây dựng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê camera giám sát an ninh; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; 

dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 
 

 
(210) 4-2020-28428 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FANCY FARMS  
(VN) 
P103 - 531 Phúc Diễn, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, 

mứt quả ướt; sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; 

kem, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2020-28431 (220) 20.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MOBELL  (VN) 
909/4 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy xay trái cây, máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: Máy tính bảng, máy tính xách tay, loa kéo di động, điện thoại để bàn, tivi, đồng 
hồ thông minh, chuột vi tính có dây và không dây, phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 11: Quạt làm mát, máy lạnh, máy sưởi, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi 
sóng, bình đun nước nóng, thiết bị làm sữa chua chạy điện, máy làm bánh mì, máy pha cà 
phê, máy làm kem, thiết bị và máy làm đá, nồi chiên không dầu. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh bằng gỗ.  

 
Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách tay, 
máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2020-28562 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 24.9.1; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh THE SUN SPA  
(VN) 
¤ 28 lô D3 - KDC Hiệp Thành 1, tổ 56 
khu 5, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa), dịch vụ làm móng tay móng chân (làm nail), 
trang điểm mặt, làm tóc, mát xa. 

 

 
(210) 4-2020-28614 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Đỗ Phước An  (VN) 
Số 39 đường số 19, K. Bình Khánh 5, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
167 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn kinh doanh chuyên ngành; nghiên cứu và tìm hiểu marketing; 
cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm - trưng bày sản phẩm; quản lý 
kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; trang trí quầy hàng - trang trí các quầy kính 
cửa hàng. 

 

 
(210) 4-2020-28622 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Xuân Trà  (VN) 
B 48-OKA, KDC Park Riverside, đường 
Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế. 

 

 
(210) 4-2020-28637 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Ngọc Ân  (VN) 
Thôn Can Bi, xã Phú Xuân, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; động cơ điện; máy bơm. 
 

Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp; ổn áp một pha, ba pha; bộ đổi điện; thiết bị sạc cho ắc quy 
điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; bộ lưu điện. 

 
Nhóm 11: Quạt điện; quạt công nghiệp; thiết bị lọc nước. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm: máy hàn điện, động cơ điện, máy bơm, máy 
biến áp tăng áp, ổn áp một pha, ba pha, bộ đổi điện, thiết bị sạc cho ắc quy điện, quạt điện, 
quạt công nghiệp, thiết bị lọc nước, phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện], bộ lưu điện. 

 

 
(210) 4-2020-28649 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0104728 19.06.2020 KR 

(731) ER COMPANY CO., LTD.    (KR) 
(Seongsudong 2-ga) 506, 3, Achasan-ro, 
11ga-gil, Seongdong-gu, Seoul 04796, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng thẻ/danh thiếp; bao/ví để móc chìa khóa; túi xách tay; vali [hành 
lý]; túi cho thể thao; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví tiền/túi cầm tay cho 
phụ nữ; hộp/bao đựng danh thiếp.  

 

 
(210) 4-2020-28651 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MULTI ACCESS LIMITED    (VG) 

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo Trung Quốc.    
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Chế phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm 
không chứa cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-28652 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MULTI ACCESS LIMITED  (VG) 

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo Trung Quốc.    
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Chế phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm 
không chứa cồn khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-28653 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MULTI ACCESS LIMITED  (VG) 

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo Trung Quốc.    
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không cho mục đích y tế.  
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Nhóm 32: Chế phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm 
không chứa cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-28654 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MULTI ACCESS LIMITED  (VG) 

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo Trung Quốc.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Chế phẩm không chứa cồn để làm đồ uống; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm 
không chứa cồn khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2020-28665 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, đỏ, xanh nước biển, xanh da trời. 
(731) SNAPASK HONGKONG LIMITED  

(CN) 
13/F Fontaine Building, 18 Mody Road, 
Tsim Sha Tsui, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Cổng thông tin về giáo dục; trang tin điện tử và các ứng dụng trên các thiết bị di 

động (có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần mềm ứng dụng sử 
dụng trên các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, dịch vụ đào tạo trực tuyến qua trang web và các ứng dụng 
trên các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2020-28666 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SNAPASK HONGKONG LIMITED  

(CN) 
13/F Fontaine Building, 18 Mody Road, 
Tsim Sha Tsui, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Cổng thông tin về giáo dục; trang tin điện tử và các ứng dụng trên các thiết bị di 
động (có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần mềm ứng dụng sử 
dụng trên các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, dịch vụ đào tạo trực tuyến qua trang web và các ứng dụng 
trên các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2020-28680 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8; 25.5.1 
(591) Đỏ, hồng. 
(731) CHOUNGWOO INDUSTRY CO., LTD  

(KR) 
299-6, Gwanyong-ro, Seonnam-myeon, 
Seongjugun, Gyeongsangbuk-do 40042, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu ống giữ nhiệt cho xây dựng; vật liệu chịu lửa không dẫn điện, không dẫn 

nhiệt cho xây dựng; giấy chống ẩm; chống thấm nước cho xây dựng; vật liệu cách âm cho 
xây dựng; vật liệu không dẫn điện, không dẫn nhiệt để giữ nhiệt cho xây dựng; vật liệu sàn 
được cách điện; nhựa vinyl để cách nhiệt; vật liệu không dẫn điện, không dẫn nhiệt làm từ 
bọt thủy tinh; nỉ để cách âm; vật liệu cách âm; tấm cách âm; vật liệu không dẫn điện, không 
dẫn nhiệt để giữ lạnh; vật liệu không dẫn điện, không dẫn nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu không 
dẫn điện, không dẫn nhiệt để giữ nhiệt của nồi hơi; vât liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt của 
nồi hơi; tấm amiăng; vật liệu không dẫn điện, không dẫn nhiệt, hợp chất để bịt kín khe hở ở 
cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; vòng đệm kín. 

 
Nhóm 19: Tấm hấp thụ âm thanh, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2020-28693 (220) 21.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A1.1.12; A1.1.2; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TCT  (VN) 
Số 2 Chương Dương Độ, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê mặt bằng kinh doanh, 

văn phòng và căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện buổi biểu diễn sân khấu, buổi hoà nhạc, 
trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2020-28756 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.5.3 
(591) Vàng nhạt, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp Hùng Hậu   (VN) 
Thôn 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2020-28849 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.7; A26.11.8 
(591) Hồng, trắng. 
(731) COLE BAY S.A.   (LU) 

49 rue Glesener, 1631 Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm làm đẹp và chế phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; nước thơm và kem cho mục đích mỹ phẩm dùng cho cơ thể; sữa và kem dưỡng dùng 
cho mặt và cơ thể; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da.  

 

 
(210) 4-2020-28858 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CHANG, SHU-CHING   (TW) 

7F.-7, No.228, Dongcheng 3rd St., North 
Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống.  
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(210) 4-2020-28874 (220) 22.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 1.15.3 
(731) FLASH EXPRESS (BEIJING) CO., LTD  

(CN) 
Room 2402, Beichen New Era Building2 
Yard13, Beiyuan Road, Chaoyang 
District, Beijing, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; chuyển phát bưu kiện tận nơi; hậu cần 
vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; thuê tàu chở hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 

 

 
(210) 4-2020-28964 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
Lô E2, đường Hạnh Phúc, cụm công 
nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dạng bột, dạng lỏng) cho mục đích y tế; sữa 

công thức cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (sữa bột, sữa chua, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, 
váng sữa, sữa công thức pha sẵn, sữa dạng thanh); đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng ăn liền; chế phẩm ngũ cốc (cháo ăn dặm, bột ăn dặm, ngũ cốc 
dạng thanh ăn liền).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (dạng bột, dạng lỏng), sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa, chế phẩm sữa (sữa bột, sữa 
chua, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, váng sữa, sữa công thức pha sẵn, sữa dạng 
thanh), đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu), bột dinh dưỡng ăn liền, chế phẩm ngũ cốc 
(cháo ăn dặm, bột ăn dặm, ngũ cốc dạng thanh ăn liền). 

 

 
(210) 4-2020-28981 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A24.15.7; 9.5.1; A9.5.2 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Bách   (VN) 
61B Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế và nghiên cứu phát triển liên quan đến dù lượn, diều lượn, diều thả và 
các bộ phận và phụ kiện liên quan; tư vấn và nâng cấp về mặt kỹ thuật cho các hàng hóa kể 
trên.  

 

 
(210) 4-2020-28982 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.15; 3.9.18; A3.9.24 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Bách      (VN) 
61B Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị bay bao gồm: dù lượn, dù lượn có động cơ, đai ngồi cho dù lượn, đai 

ngồi cho dù lượn có động cơ, các bộ phận, chi tiết và phụ kiện của các hàng hóa đã đề cập. 
 
 

(210) 4-2020-28983 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 1.15.15; 26.13.25 (540) 

 

(731) Lê Hoàng Bách    (VN) 
61B Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, giầy, tất, khăn [trang phục], găng tay [trang phục], tất cả dùng cho 

người bay dù. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: dù lượn, diều lượn, đai ngồi cho dù lượn, các bộ phận, 
chi tiết và phụ kiện của các hàng hóa đã đề cập. 

 
 

(210) 4-2020-29104 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21 
(731) JEWOO INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
4F, 65, Myeongdal-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc; da giả; túi; ba lô; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp đựng giấy tờ, tài 

liệu; vali; vali [hành lý]; túi dết; dây đeo vai bằng da thuộc; ví đựng đồ trang điểm [chưa có 
đồ bên trong]; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; địu em bé; ô (dù); gậy chống khi đi bộ; roi 
da; bộ yên cương cho động vật; vòng cổ dùng cho động vật; tấm choàng cho động vật. 
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(210) 4-2020-29105 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JEWOO INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
4F, 65, Myeongdal-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; áo váy; áo vét [quần áo]; áo len đan (áo cardigan); áo 

choàng ngoài; váy; quần dài; quần áo đan; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo cho trẻ em; 
quần áo thể thao; đồ đi ở chân; tất ngắn cổ; khăn trùm đầu; găng tay [trang phục]; áo mưa; 
thắt lưng [trang phục]; quần áo bơi. 

 

 
(210) 4-2020-29172 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(731) FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.  

(NL) 
Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống máy móc để mở và đóng rèm cửa, hệ thống mành gỗ và mành che. 
 

Nhóm 20: Thanh ray cho rèm và thanh treo rèm; vật dụng không bằng kim loại dùng để cố 
định thanh ray cho rèm và thanh treo rèm bao gồm giá đỡ gắn lên tường, giá đỡ gắn lên 
vách tường, giá đỡ gắn lên trần nhà, miếng chèn để giữ cố định thanh ngang của rèm, cái 
lẫy, mấu nối; móc rèm, vòng treo rèm, con lăn (không bằng kim loại), thanh trượt (không 
bằng kim loại), nút chặn (không bằng kim loại) dùng cho thanh ray cho rèm và thanh treo 
rèm; thiết bị vận hành bằng tay, không bằng kim loại, không dùng điện, dùng để mở và 
đóng rèm cửa, mành gỗ và mành che. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về trang trí nội thất cho nhà ở, văn phòng và khách sạn và nhà 
hàng ăn uống cụ thể là về rèm cửa, mành gỗ và mành che các loại. 

 
 

(210) 4-2020-29178 (220) 23.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.25; A1.1.10; A1.1.3; 3.5.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH KONG CRAFT 
BEER Việt Nam  (VN) 
Số nhà 58, ngõ 154 phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước ga; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-29301 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 
(731) Hội Nông dân huyện Phú Giáo  

(VN) 
Đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, thị 
trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái bưởi (tươi).  
 
 

(210) 4-2020-29302 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; 5.7.11; A5.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 

(540) 

   

(731) Hội Nông dân huyện Phú Giáo  
(VN) 
Đường Trần Quang Diệu, Khu phố 2, thị 
trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cam (tươi).  
 

 
(210) 4-2020-29312 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88794900 12.02.2020 US 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(731) ALLTECH, INC.   (US) 

3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, 
Kentucky 40356, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Tệp tin chứa nội dung âm thanh hoặc video (podcast) tải xuống được trong lĩnh 

vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng và bền vững môi trường.  

 

Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin về hàng tiêu 

dùng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng và bền vững môi trường; cung 

cấp thông tin về hàng tiêu dùng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng và 

bền vững môi trường, cụ thể là cách thức hàng tiêu dùng tác động đến các lĩnh vực nêu trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là sắp xếp và tiến hành hội nghị, chương trình và hội 

thảo trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng và bền vững môi trường; dịch 

vụ giải trí, cụ thể là sản xuất nội dung truyền thông, bao gồm video, phim và video tài liệu, 

ảnh chụp, ảnh tĩnh và nội dung giải trí đa phương tiện trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, 

khoa học cây trồng và bền vững môi trường; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp tệp tin chứa 

nội dung âm thanh hoặc video (podcast) trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây 

trồng và bền vững môi trường.  

 

Nhóm 42: Cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa 

học cây trồng và bền vững môi trường; cung cấp thông tin thiết kế sản phẩm mới trong lĩnh 

vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng và bền vững môi trường; cung cấp thông tin 

công nghệ liên quan đến các cải tiến trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, khoa học cây trồng 

và bền vững môi trường.  
 

 
(210) 4-2020-29426 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.15.15 

(731) CHINA PRODUCTIVITY CENTER  

(TW) 

2F., No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi 

Dist., New Taipei City 221, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 

thương mại hoặc công nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp dịch vụ cố vấn quản lý 

doanh nghiệp được ủy quyền tham gia và quản lý nhượng quyền thương mại; tra cứu dữ liệu 

trong máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn về quản lý và tổ chức doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên đề; sắp xếp 

và tổ chức hội nghị; dịch vụ đào tạo về lĩnh vực chuyển giao bí quyết; dịch vụ tư vấn và 

kiểm tra chứng chỉ (dịch vụ giáo dục); dịch vụ kiểm tra kỹ năng (dịch vụ giáo dục). 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ nền tảng [PaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin; dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập hoặc duy trì trang web cho 

người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến. 
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(210) 4-2020-29427 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.15.15 

(731) CHINA PRODUCTIVITY CENTER  

(TW) 

2F., No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi 

Dist., New Taipei City 221, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 

thương mại hoặc công nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp dịch vụ cố vấn quản lý 

doanh nghiệp được ủy quyền tham gia và quản lý nhượng quyền thương mại; tra cứu dữ liệu 

trong máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn về quản lý và tổ chức doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên đề; sắp xếp 

và tổ chức hội nghị; dịch vụ đào tạo về lĩnh vực chuyển giao bí quyết; dịch vụ tư vấn và 

kiểm tra chứng chỉ (dịch vụ giáo dục); dịch vụ kiểm tra kỹ năng (dịch vụ giáo dục). 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ nền tảng [PaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin; dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập hoặc duy trì trang web cho 

người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2020-29428 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.15.15 

(731) CHINA PRODUCTIVITY CENTER  

(TW) 

2F., No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi 

Dist., New Taipei City 221, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 

thương mại hoặc công nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp dịch vụ cố vấn quản lý 

doanh nghiệp được ủy quyền tham gia và quản lý nhượng quyền thương mại; tra cứu dữ liệu 

trong máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn về quản lý và tổ chức doanh nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ nền tảng [PaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin; dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập hoặc duy trì trang web cho 

người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến. 
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(210) 4-2020-29442 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần Hoa Thiện 
MỸ   (VN) 
317A ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

2. Công ty TNHH Phú An Điền 
Bình Dương  (VN) 
317B ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn về 

mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-29456 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 
tầng Thái An  (VN) 
127A Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay cao su cho mục đích y tế; găng tay cao su dùng để xoa bóp [cho mục 

đích y tế]. 
 

Nhóm 17: Găng tay cao su dùng để cách điện; găng tay cao su dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 21: Găng tay cao su dùng cho mục đích gia dụng; găng tay cao su dùng trong nhà 
bếp; găng tay cao su dùng để đánh bóng; găng tay cao su để chải lông động vật; găng tay 
cao su để rửa xe.  

 
Nhóm 35: Buôn bán găng tay cao su.  

 

 
(210) 4-2020-29459 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.5.19; 3.5.20; 25.7.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kong Craft 
Beer Việt Nam  (VN) 
Số nhà 58, ngõ 154 phố chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng và nước ga; đồ uống hoa quả và nước 

ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2020-29460 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 25.1.25; 3.5.19; 3.5.20; 25.7.25; 

26.1.1; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, tím, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kong Craft 
Beer Việt Nam  (VN) 
Số nhà 58, ngõ 154 phố Chợ Khâm 

Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng và nước ga; đồ uống hoa quả và nước 

ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2020-29461 (220) 24.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.5.19; 3.5.20; 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 

25.7.25; 25.1.25 

(591) Đen, trắng, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kong Craft 
Beer Việt Nam  (VN) 
Số nhà 58, ngõ 154 phố chợ Khâm 

Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng và nước ga; đồ uống hoa quả và nước 

ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2020-29611 (220) 27.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A24.15.7; 26.3.23 

(731) HE, WENGUANG  (CN) 

No. 98 YongAn Residential Area, 

NaiDiZong Street, EnPing City, 

GuangDong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị điện dùng tín hiệu điều khiển; thiết bị giám sát điện 

tử; thiết bị truyền dẫn cảm ứng; thiết bị điều khiển từ xa trong gia đình; công tắc bật hẹn giờ 

tự động; thiết bị điện điều chỉnh đèn sáng; công tác điện tắt bật; thiết bị chống trộm điện tử. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; cài đặt, bảo trì và nâng cấp phần mềm 

(dịch vụ khoa học công nghệ); cung cấp các công cụ (giải pháp công nghệ) phục vụ việc 

truy cập, xử lý và khôi phục dữ liệu, thông tin trên mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2020-29691 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
môi trường và phát triển Giá 
Trị Việt   (VN) 
Số 10 tổ 15 khu tập thể Sân bay, phường 

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe moóc; xe 

bán moóc; trục xe moóc. 
 

 
(210) 4-2020-29692 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
môi trường và phát triển Giá 
Trị Việt    (VN) 
Số 10 tổ 15 khu tập thể sân bay, phường 

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe moóc; xe 

bán moóc; trục xe moóc. 
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(210) 4-2020-29693 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
môi trường và phát triển Giá 
Trị Việt   (VN) 
Số 10 tổ 15 khu tập thể sân bay, phường 
Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe moóc; xe 

bán moóc; trục xe moóc. 
 

 
(210) 4-2020-29789 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.2; 26.4.9; A6.3.4; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh dương. 
(731) Phạm Quang Việt    (VN) 

Khu 2, phường Thạch Khôi, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề về thiết kế.    
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; sản xuất phần mềm cho máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-29790 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, xanh lam. 
(731) Phạm Quang Việt     (VN) 

Khu 2, phường Thạch Khôi, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề về thiết kế.   

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; sản xuất phần mềm cho máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2020-29791 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, xanh lam. 

(731) Phạm Quang Việt    (VN) 
Khu 2, phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề về thiết kế.     

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; sản xuất phần mềm cho máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-29798 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.4.18; A19.1.12 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, nâu, xanh da 

trời nhạt, xanh da trời đậm, đỏ. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Nhân Lý   (VN) 
Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2020-29835 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trường An  
(VN) 
Lô 91 Nguyễn Hàm Ninh, xã Hòa 

Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2020-29841 (220) 28.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Rồng 
Châu ¸ (ASIA DRAGON TSP)  (VN) 
87/33/14 đường Nguyễn Sỹ Sách, 
phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec - ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2020-30126 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A1.1.9; A1.1.2; A26.11.12; 

26.11.3; 26.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thủy sản Lợi Dương  (VN) 
Lô B15, đường số 3 và đường số 7, khu 
công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt tảo; 

hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 
ký sinh trùng; phụ phẩm của quá trình xử lý hoặc chế biến ngũ cốc dùng trong công nghiệp; 
vitamin dùng trong sản xuất thuốc thủy sản. 

 
Nhóm 05: Thuốc kháng sinh dùng cho thủy sản; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chế phẩm 
sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản (chế phẩm thú y); men vi sinh dùng trong nuôi 
trồng thủy sản (chế phẩm thú y); men tiêu hóa dùng trong nuôi trồng thủy sản (chế phẩm 
thú y); chế phẩm sinh học để cải tạo và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (dùng cho 
mục đích y tế); thuốc diệt tảo có hại trong môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc diệt kí 
sinh trùng trên thủy sản; thuốc diệt kí sinh trùng trên cá; chế phẩm vitamin đã được phối 
trộn để dùng cho thủy sản; chất diệt nấm dùng trong thủy sản. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho thủy sản; thức ăn cho thủy sản; giống thủy sản; thức ăn vỗ béo 
cho thủy sản; men cho thức ăn thủy sản. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ li-xăng và chuyển nhượng sản phẩm cho người khác; dịch vụ đại lý buôn 
bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: dụng cụ y tế sử dụng trong nuôi 
trồng thủy sản, hóa chất phụ trợ cho sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 
dụng cụ vệ sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn trị liệu về các bệnh trên thủy sản; dịch vụ nhân giống thủy sản; 

dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-30177 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) YONG WAI HONG  (MY) 

No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 

Kajang Utama, 43000 Kajang, 

SELANGOR MALAYSIA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 

lá. 
 

 
(210) 4-2020-30180 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A20.1.5; 26.13.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh da trời, nâu, vàng, đỏ, trắng, cam, 

xanh lá cây, xanh tím than, hồng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Hoài Bắc  (VN) 
Số 9/103 đường Lê Hồng Sơn, phường 

Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

 

(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 
 

 
(210) 4-2020-30183 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ hồng, xanh da trời đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
thang máy MESSI  (VN) 
Số 11 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa và lắp đặt thang máy. 
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(210) 4-2020-30184 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9; 26.1.10 
(591) Xanh da trời đậm, đỏ hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
thang máy MESSI  (VN) 
Số 11 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa và lắp đặt thang máy. 

 

 
(210) 4-2020-30260 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0028089 19.02.2020 KR 

  
(731) KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., 

LTD.  (KR) 
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon, 
Sejong-si, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chống lão hóa; mỹ phẩm dùng cho da đầu; mỹ phẩm dùng cho tóc; sữa 

dưỡng thể; mỹ phẩm (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm sinh học; dầu gội đầu; mỹ 
phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; kem dưỡng da; tinh dầu; sữa rửa mặt; kem dưỡng 
da tay; nước rửa tay; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-30261 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0028088 19.02.2020 KR 

  
(731) KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., 

LTD.  (KR) 
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon, 
Sejong-si, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược chất điều trị bệnh viêm gan; dược chất chống buồn nôn; thuốc điều trị rối 

loạn cơ xương khớp; thuốc điều trị bệnh nội tiết; thực phẩm chức năng chủ yếu làm từ đậu; 

thuốc dành cho hệ tiết niệu; thuốc dành cho cơ quan tiêu hóa; thuốc dùng cho cơ quan tuần 

hoàn; thực phẩm chức năng sức khỏe chủ yếu làm từ trứng ăn được; chất bổ sung ăn kiêng; 

thực phẩm chức năng sức khỏe; thuốc điều trị bệnh về thận; thực phẩm chức năng trên cơ sở 

sữa; thực phẩm chức năng trên cơ sở lợi khuẩn lactobacillus; thuốc dành cho người và động 
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vật; thuốc tạo máu; thuốc kháng sinh; thuốc chống ung thư; dược chất chống nấm; dược 

chất dành cho cơ quan hô hấp; thực phẩm chức năng sức khỏe dành cho cơ quan hô hấp với 

nguyên liệu chính từ hồng sâm. 
 

 
(210) 4-2020-30263 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 40-2020-0028091 19.02.2020 KR 

(731) KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., 

LTD.  (KR) 

12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon, 

Sejong-si, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Trà đậu nành đen; trà quả cây hovenia dulcis; trà mate; trà mận; trà lựu; trà hữu 

cơ; trà bắp; trà yuzu (chanh Nhật); trà sâm; chiết xuất trà; trà cô đặc; trà; đồ uống cô đặc 

trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà; trà xanh; trà hồng sâm; trà bụp giấm. 
 

 
(210) 4-2020-30265 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 40-2020-0028095 19.02.2020 KR 

(731) KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., 

LTD.  (KR) 

12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon, 

Sejong-si, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý kinh doanh và tiếp thị; bán buôn bánh 

kẹo; bán lẻ bánh kẹo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp thông tin doanh nghiệp và dịch 

vụ kế toán doanh nghiệp; bán buôn thực phẩm sức khỏe liên quan đến da đầu; bán lẻ thực 

phẩm sức khỏe liên quan đến da đầu; bán lẻ thực phẩm sức khỏe liên quan đến tóc; bán 

buôn thực phẩm sức khỏe liên quan đến tóc; dịch vụ thư ký và dịch vụ văn phòng; quản lý 

kinh doanh và hoạt động văn phòng; bán buôn thực phẩm thủy sản chế biến; bán lẻ thực 

phẩm thủy sản chế biến; bán thiết bị y tế; đại lý thu mua dược phẩm; đại lý bán dược phẩm 

dành cho người và động vật; bán buôn dược phẩm dành cho người và động vật; quảng bá 

hàng hoá và dịch vụ thông qua một trung tâm mua sắm toàn diện trực tuyến; dịch vụ trả lời 

điện thoại; bán buôn trà, bán lẻ trà; bán buôn thức uống được chế biến từ rau quả hoặc trái 

cây; bán lẻ thức uống được chế biến từ rau quả hoặc trái cây; bán buôn kem đánh răng; 

quản lý tệp tin máy tính; bán buôn thực phẩm được chế biến từ rong biển; bán lẻ thực phẩm 

được chế biến từ rong biển; đại lý bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-30266 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0028093 19.02.2020 KR 

  
(731) KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., 

LTD.  (KR) 
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon, 
Sejong-si, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược phẩm và vắc-xin; nghiên cứu thực phẩm; dịch vụ 

phát triển các loại thuốc mới; điều tra hoặc nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm và thực 
phẩm; viện nghiên cứu y học; phòng thí nghiệm y học; nghiên cứu dược phẩm; điều tra 
dược phẩm; nghiên cứu thuốc; cung cấp thông tin liên quan đến thử nghiệm, kiểm tra và 
nghiên cứu dược phẩm; thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu và phát triển sản phẩm; nghiên 
cứu mỹ phẩm; phát triển mỹ phẩm; dịch vụ khảo sát và nghiên cứu trong lĩnh vực mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-30285 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng. 
(731) PARK, WEON JIN   (KR) 

79-1304 Hyundai-APT, 456 Apgujeong-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mắt (mỹ phẩm); chất bảo vệ 

da môi (mỹ phẩm); chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm (mỹ phẩm); nước 
thơm chống nắng; nước thơm để xức sau khi tắm thường; chế phẩm làm sạch da; kem mỹ 
phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2020-30301 (220) 30.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.1; 26.15.1; 26.1.6; 24.17.18; 

25.7.25; A19.1.11 
(591) Đỏ đậm, vàng, vàng đồng, trắng, tím, 

cam, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Keno88   (VN) 
T05B-B2, đường Nguyễn ái Quốc, khu 
phố 3, phường Quang Vinh, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Môi giới, đấu giá hàng hóa. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ xổ số (quay xổ số); dịch vụ cá cược, đánh cược; các loại hình trò chơi 
giải trí có thưởng khác (dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng); dịch vụ đại lý mua bán xổ số; 
đại lý vé số. 

 

 
(210) 4-2020-30493 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.13.15 
(731) Công ty TNHH xây dựng cơ 

khí và thương mại Hưng Phát  
(VN) 
Số 31/49, tổ 19 phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; máy hút mùi; bồn cầu; vòi hoa sen; bồn rửa; hệ thống và 

thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa bao gồm (thiết bị chiếu sáng, máy hút mùi, hệ thống và thiết 
bị vệ sinh, bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa, buồng tắm gương sen, vòi hoa sen, vòi rửa, van tràn, 
van điều chỉnh mức nước, bộ lọc tinh chế nước vệ sinh, gương, tủ chậu, kệ kính, giá để đồ 
bằng kim loại, kệ inox, thoát sàn, bồn tiểu nam, tủ chậu, đèn sưởi, gạch, gỗ lát sàn, đá trang 
trí, sàn không bằng kim loại, giấy dán tường, vải dán tường, xốp dán tường, nhà lắp ghép 
bằng kim loại, kết cấu nhà thép tiền chế, vật liệu làm nhà lắp ghép bằng kim loại và phi kim 
loại, vách tường bằng kim loại, vách ngăn tường bằng kim loại cách âm - cách nhiệt, tấm 
lợp bằng kim loại, tấm lợp kim loại cách âm - cách nhiệt, trần thạch cao, tấm cách nhiệt, 
bình lọc nước uống, bộ lọc tinh chế nước vệ sinh, quạt hơi nước, máy bơm nước, hệ thống 
ống dẫn nước, hệ thống cung cấp nước, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, 
phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước, thiết bị và máy móc để làm 
sạch nước, máy móc dùng trong xây dựng và cơ khí, linh kiện đồ điện tử); dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; giới thiệu và trưng bày 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-30572 (220) 31.07.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A15.9.11 
(591) Đen, xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Phương Kiên Giang  (VN) 
Số 34 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh 
Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ atm (thẻ từ tính); thẻ ghi nợ (thẻ từ tính); thẻ tín dụng (thẻ từ tính); nền tảng 
phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; máy vi tính; máy tính xách tay; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ vi xử 
lý. 

 
Nhóm 35: Hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng đề nghị mời thầu [RFPs]. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm vật chất; môi giới bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn tài chính; uỷ 
thác quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch chứng khoản; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây 
dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội 
thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-30778 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khương  (VN) 
Thôn Điện Tiền, xã Nguyện Đức, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và 

kẹo; đường, mật ong, mật đường; nước đá. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; hạt (ngũ cốc); rau tươi; tỏi tươi; hạt dẻ tươi; củ hành. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2020-30825 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DYNAMIC RETAIL  
(VN) 
Số 93 đường số 10, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế 
phẩm trang điểm; tinh dầu (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dạng giấy ăn được; thực 
phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; nước mật cho thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; 
mật ong.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mật ong.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm chăm sóc 
da, chế phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm, tinh dầu (mỹ phẩm), mật ong và các 
sản phẩm từ mật ong, trà (chè), kem, đồ thời trang (quần áo, giày dép, đồ đội đầu, túi xách), 
khăn, tạp dề, đồ uống có cồn, rượu mật ong, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực 
phẩm dạng giấy ăn được, thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo, nước mật cho thực phẩm, 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại, bán hàng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển 
khách lữ hành; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến 
du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-30940 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) OCEAN STAR INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
65 North Stone Road, Snowville UT 
84336, USA. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn thủy sản.  
 
 

(210) 4-2020-31013 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, 

xám. 

(540) 

  

(731) Trần Tố Quyên   (VN) 
1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng phù hợp cho cá cảnh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm. 
 

 
(210) 4-2020-31014 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xám, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Trần Tố Quyên   (VN) 
1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng phù hợp cho cá cảnh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm. 

 

 
(210) 4-2020-31015 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Tố Quyên   (VN) 
1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng phù hợp cho cá cảnh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm. 
 
 

(210) 4-2020-31016 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Tố Quyên   (VN) 
1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng phù hợp cho cá cảnh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm. 
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(210) 4-2020-31033 (220) 04.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 24.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Hà 

Khánh  (VN) 
Số 62/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 
3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động (thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo 

bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; tấm che mặt bảo vệ 
của người lao động; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; quần áo đặc dụng cho phòng thí 
nghiệm). 

 
Nhóm 10: Đồ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ cho mục đích y tế; quần áo chống dịch bệnh 
cho mục đích y tế; quần áo kháng khuẩn cho mục đích y tế); khẩu trang y tế; mặt nạ y tế; 
mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế. 

 
Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-31080 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Công   (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 01: Cacbon/than hoạt tính; hóa chất để lọc [chế phẩm hóa học]; vật liệu lọc [chất 

khoáng/chất vô cơ]; vật liệu lọc [nhựa dạng thô/chưa xử lý]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực 
vật].  

 
Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; biến tần năng lượng mặt 
trời; phụ kiện hệ thống năng lượng mặt trời; khung giá đỡ tấm pin mặt trời.  

 
Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2020-31081 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.9; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Công     (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 01: Cacbon/than hoạt tính; hóa chất để lọc [chế phẩm hóa học]; vật liệu lọc [chất 
khoáng/chất vô cơ]; vật liệu lọc [nhựa dạng thô/chưa xử lý]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực 
vật].  

 
Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; biến tần năng lượng mặt 
trời; phụ kiện hệ thống năng lượng mặt trời; khung giá đỡ tấm pin mặt trời. 

 
Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2020-31140 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SOLIDUS FACTORY CO., LTD   (KR) 

#1110 Saint Moritz Town, 100, 
Ssukgogae-ro, Gwanak-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 

xịt khoáng (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 
trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 
dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích làm đẹp; nhượng quyền kinh doanh cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc 
thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2020-31242 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40202015748V 29.07.2020 SG 

(531) A26.11.12; A25.7.7 
(731) SUNRISE & CO (PTE) LTD   (SG) 

9 Kaki Bukit Crescent #05-00 Kaki Bukit 
Tech Park 1 Singapore 416240  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; túi bọc làm ấm chân 

[không dùng điện]; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân (không cho mục đích chỉnh hình); 

miếng lót bên trong giày (không cho mục đích chỉnh hình); bộ phận chống trượt dùng cho 
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đồ đi chân; miếng đệm lót giày không dùng cho mục đích chỉnh hình; miếng lót bên trong 

tất (lót giày không dùng để chỉnh hình); mũi giày; tất ngắn cổ; đế cho đồ đi chân; lưỡi gà 

cho giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi chân); dây kéo gót cho giày và giày cao cổ (bộ 

phận của đồ đi chân); diềm bao quanh mũi cho giày và giày cao cổ; vỏ bọc chuyên dụng 

cho giày và giày cao cổ dÓ chống thấm nước và chống hư hại (bộ phận của đồ đi chân); áo 

khoác ngoài, áo khoác ngoài dùng trong thể thao; áo phông có cổ; áo choàng; áo vét [trang 

phục]; áo chui đầu [trang phục]; áo gilê; quần áo ấm và rộng mặc khi luyện tập thể thao; 

quần dài; quần đùi; quần dài thể thao; ca vát; tất cao cổ; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; 

quần ống bó [quần dài]; quần áo lót; mũ; mũ lưỡi trai; khẩu trang [quần áo], lưỡi trai [đồ 

đội đầu]; quần áo thể thao; quần bơi; váy; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn 

choàng; quần áo bằng vải jean; áo thun ngắn tay; quần soóc; áo may ô/áo lót; áo sơ mi; áo 

choàng; áo mưa; áo len dài tay; cổ tay áo [trang phục]; dải băng đeo bàn tay [trang phục], 

dải băng đeo ngón tay [trang phục]; dải băng đeo khuỷu tay [trang phục]; dải băng đeo bắp 

đùi [trang phục]; tất dài [trang phục]; dải băng buộc đầu [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội 

đầu]. 
 

 
(210) 4-2020-31249 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 

7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh 

 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; nhựa nhân tạo dạng viên dùng trong sản xuất 

[bán thành phẩm]. 
 

 
(210) 4-2020-31287 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) SAEHAN COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 

312, Namdong Seo-Ro, Namdong-Gu, 

Incheon-City, 21630, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm gội 3 trong 1 dùng cho mục đích gội, xả và dưỡng phục hồi tóc; bộ 

chế phẩm gội và xả dưỡng tóc; thuốc nhuộm màu cho tóc; kem dưỡng cho tóc nhuộm; mỹ 

phẩm dùng cho tóc. 
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(210) 4-2020-31292 (220) 05.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH KYUNG SEONG  

(VN) 
Số 14 Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn choàng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-31332 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Thái 
Bình Dương  (VN) 
Số 146 Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phục vụ y tế, cụ thể là: máy tạo oxi, máy xông khí dung, máy hút dịch, 

máy hút mũi, bơm dùng để hút sữa mẹ, máy massage điện châm, máy cắt đốt cao tần, đèn 
hồng ngoại, đèn tia cực tím, đèn soi vàng da, đèn đọc phim x-quang, đèn đo thị lực, máy 
hút mụn, đèn tiểu phẫu; dụng cụ phục vụ y tế, cụ thể là: lọ và ống đựng mẫu bệnh phẩm 
chuyên dụng dùng trong y tế, bồn và bô vệ sinh dùng cho ngành y, dụng cụ hút mũi bằng 
tay, khẩu trang y tế, gậy, nạng chống cho người tàn tật. 

 
 

(210) 4-2020-31357 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.17; A5.7.23 
(591) Đen, xanh, hồng. 
(731) WANNABE TRADING., LTD.CO  (KR)

107-304, 50, Maebong-gil, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; túi hành lý và túi xách; ô, lọng và dù.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2020-31360 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, 

nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa cô đặc, sữa dạng thanh, sữa 
bột pha sẵn); đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa cô đặc, sữa dạng thanh, 
sữa bột pha sẵn), đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 

 

 
(210) 4-2020-31401 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; A11.3.6 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinastraws  
(VN) 
Thôn Cổ Phục, xã Kim Liên, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; bát để ăn; đĩa để đựng đồ ăn; cốc 
để đựng đồ uống. 

 
 

(210) 4-2020-31405 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Vĩnh Tiến  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; quần dài; áo mưa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
197 

(210) 4-2020-31406 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hải Yến  (VN) 
5/63/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc dùng cho bể cá cảnh; thiết bị lọc dùng cho bể nuôi loài thuỷ sinh; 

thiết bị sưởi bể cá cảnh; thiết bị sưởi bể nuôi loài thuỷ sinh; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; 
thiết bị chiếu sáng bồn nuôi loài thuỷ sinh.  

 
Nhóm 35: Mua bán bể cá, hồ thủy sinh; mua bán thiết bị lọc dùng cho bể cá, hồ thủy sinh; 
mua bán thiết bị sưởi bể cá, hồ thủy sinh; mua bán thiết bị chiếu sáng bể cá, hồ thủy sinh; 
mua bán thiết bị sục khí bể cá, hồ thủy sinh; mua bán phụ kiện dùng cho bể cá, hồ thủy 
sinh: thức ăn dành cho, cá, đá sỏi, rong rêu, cây cối làm bằng nhựa, tượng.  

 

 
(210) 4-2020-31431 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.1.2; A26.1.18; 26.5.1 
(731) AL DURRA FOR GENERAL 

TRADING AND INVESTMENT CO., 
LTD.  (JO) 
P.O. Box 4888, Amman 11953, Makkah 
Str., Bul. No. 167, Jordan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt được bảo quản và đông lạnh; cá được bảo quản và đông lạnh; gia cầm được 

bảo quản và đông lạnh; trái cây được bảo quản và đông lạnh; rau được bảo quản và đông 
lạnh; mứt quả sấy khô (không phải là bánh kẹo); hoa quả sấy khô; dưa muối đóng hộp; sữa, 
các sản phẩm từ sữa và pho mát.  

 
Nhóm 30: Tinh dầu cho thực phẩm (ngoại trừ tinh dầu ete và tinh dầu); thạch trái cây (dạng 
kẹo bánh); cà phê mật ong (cà phê ướp với mật ong); trà; ca cao; đường; gạo; tinh bột cho 
thực phẩm; bột mì; các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột nhồi bánh mì; bánh kẹo; đá lạnh có 
thể ăn được; muối nấu ăn; mù tạc; gia vị.  

 
Nhóm 31: Ngũ cốc (chưa qua chế biến); đậu xanh (chưa qua chế biến); đậu lăng (chưa qua 
chế biến); các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không bao gồm trong các 
nhóm khác, cụ thể là: đậu tươi; hạt ngũ cốc (chưa qua chế biến); cùi dừa khô; củ cải đường 
tươi; mè ăn được (chưa qua chế biến); động vật sống; trái cây tươi; rau tươi; hạt giống; cây 
và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng làm thực phẩm cho con người.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
198 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; đồ uống làm 
từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm 
không cồn để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo để bán hàng; dịch vụ cung cấp sự đánh giá tổng quan chuyên biệt cho 
mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo và xúc tiến thương mại cho sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ tổ chức 
triển lãm và hội chợ thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-31443 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 8.7.5; 25.7.25 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, kem 

nhạt. trắng, đen, bạc. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Quyên  (VN) 
Thôn Chi Phong, xã Gia Trung, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm tép.  

 

 
(210) 4-2020-31447 (220) 06.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.3.23; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh đậm, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trác Việt Phát  
(VN) 
Tỉnh lộ 768, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà thép tiền chế.  
 

Nhóm 39: Cho thuê nhà thép tiền chế (nhà kho chứa hàng).  
 

 
(210) 4-2020-31514 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) DONG-IN CO., LTD   (KR) 

#46, Gimhae-daero, 1031 Beon-gil, 
Halim - Myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 17: ống bảo ôn nóng Polyolefin; tấm bảo ôn nóng Polyolefin; ống bảo ôn lạnh 
Polyolefin; tấm bảo ôn lạnh Polyolefin; ống cách nhiệt Polyolefin; tấm cách nhiệt 
Polyolefin; ống cách âm Polyolefin, tấm cách âm Polyolefin; ống tiêu âm Polyolefin; tấm 
tiêu âm Polyolefin; ống chống ồn Polyolefin; tấm chống ồn Polyolefin; ống chống sốc 
Polyolefin; tấm chống sốc Polyolefin; ống giảm chấn Polyolefin; tấm giảm chấn Polyolefin; 
ống cách nhiệt Polyurethane; ống cách âm Polyurethane; tấm cách âm Polyurethane; ống 
chống sốc Polyurethane; ống giảm chấn Polyurethane.  

 

 
(210) 4-2020-31547 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh nõn chuối, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông y dược 
Khang Mỹ  (VN) 
Biệt thự C17 Khu đô thị Pandora - Số 53 
phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo nghề; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; dịch vụ câu 
lạc bộ giải trí. 

 

(210) 4-2020-31553 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đạt My  (VN) 
Số 15 Đỗ Thế Chấp, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

    

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức 
ăn, đồ uống; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ quầy rượu (bar); cung cấp thông tin liên quan đến 
nhà hàng và quán bar trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc thông qua internet 

 

 
(210) 4-2020-31595 (220) 04.01.2018 

(641) 4-2018-00452 (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18 
(731) Nguyễn Hùng Tuấn   (VN) 

Tổ 5, khu phố Phú Lộc, phường Phú 
Đức, thi xã Bình Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép.  
 

 
(210) 4-2020-31718 (220) 07.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá xây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cuộc sống Việt 
HOUSE  (VN) 
Số 110/6A đường Lê Phụng Hiểu, thôn 

Tân Lập, xã Lộc Châu, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông; ván cốp pha, không 

bằng kim loại để đổ bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; lớp phủ [vật liệu xây dựng].  
 

Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng công trình đân dụng và công nghiệp; giám sát việc 

xây dựng công trình; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-31829 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất khẩu Tân Bình  (VN) 
1/1 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản, lương thực - thực phẩm, nước giải khát, thủy hải sản, 

hàng kim khí điện tử (dây điện, bóng điện, quạt, công tắt, ổ cắm, máy thu hình, đầu máy 

lọc đĩa kỹ thuật số, máy vi tính, loa, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, bết từ, bếp điện, máy hút 

khói, máy giặt), quần áo, giày dép, tất vớ, ba lô, túi xách, nón mũ, hàng thủ công mỹ nghệ, 

dụng cụ tập thể dục, đồ chơi; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại dùng cho mục đích 

kinh doanh hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh 

và thương mại; cho thuê không gian quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; cung cấp các dịch vụ giải trí 

trong nhà; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; tổ chức và quản lý các sự kiện cho mục đích 

văn hóa, giải trí, giáo dục; cung cấp tiện nghi giải trí. 
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(210) 4-2020-31920 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.7.1; A20.7.2; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh da trời, trắng, đỏ. 
(731) Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

(VN) 
Số 1, Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh 

viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa. 
 

 
(210) 4-2020-31921 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.7.1; A20.7.2; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 
(731) Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

(VN) 
Số 1, Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh 

viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế từ xa. 
 
 

(210) 4-2020-31927 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thi  (VN) 
Phòng 409, tòa nhà CT 4-1, khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp; cung cấp thông 

tin thị trường; môi giới thương mại. 
 

Nhóm 42: Tư vấn pháp luật; tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tư vấn chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố 
tụng. 
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(210) 4-2020-31933 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) iFREE GROUP CORPORATION 

LIMITED  (CN) 

Flat/Rm 6, 19/F, Mira Place Tower A, 

132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng [phần mềm] điện thoại thông minh, có thể tải về; giá đỡ chuyên dùng 

cho điện thoại di động; thẻ dùng để nhận diện thuê bao, đã được mã hóa (thẻ sim); thiết bị 

viễn thông di động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; máy chủ mạng. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh mạng viễn thông, cụ thể là điều hành và quản lý kinh doanh 

các hệ thống và mạng viễn thông cho người khác; quản lý chương trình khách hàng bay 

thường xuyên; mua sắm hàng hóa trực tuyến cho người khác; quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; trả lời điện thoại 

[cho chủ thuê bao vắng mặt]. 

 

Nhóm 36: Tư vấn liên quan đến quản lý tài sản tài chính; quản lý đầu tư vốn; quản lý kinh 

doanh bảo hiểm; dịch vụ đại lý chứng khoán; thu xếp tài chính cho doanh nghiệp; thanh 

toán qua ví điện tử. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt mạng máy tính; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị thông tin liên lạc. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 

cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 

toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền thư 

điện tử. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp và đặt chỗ các chuyến du lịch nhằm mục đích công tác hoặc nghỉ dưỡng; 

đặt chỗ cho việc vận chuyển qua mạng máy tính toàn cầu; ký gửi, lưu giữ hành lý cho mục 

đích vận chuyển; vận chuyển hành lý; cho thuê xe; cung cấp dịch vụ dẫn đường, dẫn lái cho 

xe cộ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hãng giải trí; đặt chỗ cho các buổi biểu diễn giải trí; thông tin về vui 

chơi tiêu khiển; thông tin về hoạt động giải trí; xuất bản trực tuyến sách và tạp chí điện tử; 

cung cấp video và nhạc trực tuyến, không thể tải xuống. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn về công nghệ 

viễn thông; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; lưu trữ dữ liệu điện tử; mã hóa dữ liệu. 
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(210) 4-2020-31934 (220) 10.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(731) IFREE GROUP CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Flat/Rm 6, 19/F, Mira Place Tower A, 
132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng [phần mềm] điện thoại thông minh, có thể tải về; giá đỡ chuyên dùng 
cho điện thoại di động; thẻ dùng để nhận diện thuê bao, đã được mã hóa (thẻ sim); thiết bị 
viễn thông di động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; máy chủ mạng. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh mạng viễn thông, cụ thể là điều hành và quản lý kinh doanh 
các hệ thống và mạng viễn thông cho người khác; quản lý chương trình khách hàng bay 
thường xuyên; mua sắm hàng hóa trực tuyến cho người khác; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; trả lời điện thoại 
[cho chủ thuê bao vắng mặt]. 

 
Nhóm 36: Tư vấn liên quan đến quản lý tài sản tài chính; quản lý đầu tư vốn; quản lý kinh 
doanh bảo hiểm; dịch vụ đại lý chứng khoán; thu xếp tài chính cho doanh nghiệp; thanh 
toán qua ví điện tử. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt mạng máy tính; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị thông tin liên lạc. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 
cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền thư 
điện tử. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp và đặt chỗ các chuyến du lịch nhằm mục đích công tác hoặc nghỉ dưỡng; 
đặt chỗ cho việc vận chuyển qua mạng máy tính toàn cầu; ký gửi, lưu giữ hành lý cho mục 
đích vận chuyển; vận chuyển hành lý; cho thuê xe; cung cấp dịch vụ dẫn đường, dẫn lái cho 
xe cộ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hãng giải trí; đặt chỗ cho các buổi biểu diễn giải trí; thông tin về vui 
chơi tiêu khiển; thông tin về hoạt động giải trí; xuất bản trực tuyến sách và tạp chí điện tử; 
cung cấp video và nhạc trực tuyến, không thể tải xuống. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn về công nghệ 
viễn thông; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; lưu trữ dữ liệu điện tử; mã hóa dữ liệu. 
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(210) 4-2020-31940 (220) 07.09.2017 

(641) 4-2017-28602 (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Hỗ trợ và 

Phát triến Dịch vụ Y tế Việt 
Nam    (VN) 
Số 2 CN4, cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch cọ rửa; nước rửa tay; chế phẩm làm thơm không khí; chất lỏng chống 

trơn trượt dùng cho sàn nhà.  
 

 
(210) 4-2020-32020 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý 
chuỗi cung ứng Jupiter Hải 
Phòng Việt Nam  (VN) 
Số 125 đường số 6, khu đô thị công 
nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, xã 
Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hóa; đại lý giao nhận hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2020-32021 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
mạng lưới hàng hóa Jupiter 
Việt Nam  (VN) 
Lô đất B7, khu công nghiệp Phúc Điền, 
xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hóa; đại lý giao nhận hàng hóa. 
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(210) 4-2020-32022 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.7.6 

(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản Iý 
chuỗi cung ứng Jupiter Việt 
Nam  (VN) 
Lô 43C1, khu công nghiệp Quang Minh, 

thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hóa; đại lý giao nhận hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2020-32058 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 5.3.20 

(731) Trần Công Dũng   (VN) 
4660 quốc lộ 80, thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang; tiến hành các nghi lễ tôn giáo; dịch vụ 

mai táng; dịch vụ hoả táng; dịch vụ ướp xác; dịch vụ tang lễ. 

 
 

(210) 4-2020-32118 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất động 

sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
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(210) 4-2020-32126 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, trắng đục. 
(731) Công ty TNHH Nhà Máy 

STICKER  (VN) 
12/4C đường Trần Quang Diệu, phường 
14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán văn phòng phẩm, quà tặng lưu niệm; buôn bán máy móc gồm: máy 

ảnh, máy in, máy photo, máy scan, máy cắt, máy bế hộp, máy cán màng, máy đóng ghim, 
máy gấp, máy dệt, máy may quần áo, máy làm giày da, giấy decal, băng keo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp.  

 

 
(210) 4-2020-32138 (220) 11.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.5; 7.3.11 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHATUCHAK 
FOOD  (VN) 
85 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2020-32213 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.17; 26.4.2; A26.4.18; 1.15.23; 

A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực dưỡng Gạo 
Quý  (VN) 
20A Bàu Cát 8, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; miến; mỳ ống; mỳ sợi; trà gạo rang; trà ngũ đậu; trà đậu đen rang; 

trà cành; trà lá; trà sen.   
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(210) 4-2020-32223 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PDA 
COSMETIC  (VN) 
221E/5 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho động vật; 

mỹ phẩm cho trẻ em; kem làm trắng da; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2020-32248 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.12; 26.11.3; 

A11.1.4; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GANGNAM FOOD  
(VN) 
714 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-32276 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 3.4.13; 8.3.1; 5.7.11; 

A5.7.22; 26.5.4 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lothamilk  
(VN) 
Km14, QL 51, phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; nước sữa; sữa chua; rau 

câu (dạng thạch) hương vị trái cây. 
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Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo (làm từ sữa); bánh quy; kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem 

lạnh]; bánh pudding; ngũ cốc đã chế biến; chế phẩm ngũ cốc; thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc. 
 

 
(210) 4-2020-32343 (220) 12.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH may mặc Bambi  
(VN) 
Lầu 1 - Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, 

phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: quần áo, giày dép, 

dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón); nhượng quyền kinh 

doanh cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 

động của cơ sở kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán hàng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; vẽ mốt quần áo; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-32481 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng Gradient, xám đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh và dịch vụ tổng hợp 
Dó Trầm Thiện Tâm   (VN) 
Xóm 7, xã Hương Giang, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh        

 

(511)   Nhóm 03: Nhang trầm hương; bột trầm hương; chế phẩm mỹ nghệ khác từ trầm hương. 

 

Nhóm 14: Vòng gỗ trầm hương. 
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(210) 4-2020-32495 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.5; 26.1.2 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Bảo An  (VN) 
268/18/49 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn; quần áo bảo hộ chống cháy, phòng 

chống tai nạn, giày chống cháy, phòng chống tai nạn; bình chữa cháy; vòi chữa cháy (vòi 

cứu hỏa); đầu phun dập lửa; kệ chuyên dựng đựng bình chữa cháy; tủ chữa cháy; trụ cấp 

nước chữa cháy; súng phun nước chữa cháy; lăng phun chữa cháy; tiêu lệnh chữa cháy; tiêu 

lệnh cấm lửa; tiêu lệnh cấm thuốc; đèn báo khói; đầu báo khói; kim thu sét; chuông báo 

cháy; thiết bị báo khí gas; thiết bị báo lửa; đèn báo thoát hiểm. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng khi có cháy (thiết bị chiếu sáng).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trang thiết bị, dụng cụ, 

phụ kiện phòng cháy chữa cháy, thu sét, báo cháy, dụng cụ bảo hộ lao động, chi tiết: nón, 

áo, quần, giày chống cháy, bình chữa cháy, vòi chữa cháy, dầu phun dập lửa, kệ đựng bình 

chữa cháy, tủ chữa cháy, van góc chữa cháy, trụ cấp nước chữa cháy, súng phun nước chữa 

cháy, lăng phun chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, cấm lửa, cấm thuốc, đèn báo khói, đầu báo 

khói, kim thu sét, chuông báo cháy, đầu báo khí gas, đầu báo lủa, đèn báo lối thoát hiểm, 

đèn chiếu sáng khi có cháy. 
 
 

(210) 4-2020-32507 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.11.8; A26.11.12; 4.5.3 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Đan 
Phượng  (VN) 
315 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu ngành xây dựng, bàn ghế, giường, tủ, công tắc điện, dây điện, 

bóng đèn, ổ cắm điện phụ tùng xe máy, xe đạp, thiết bị máy tính.   

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sữa chữa và bảo trì thiết bị điện 

nước.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.  
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(210) 4-2020-32510 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.7.6; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh d−ong, ghi bạc. 

(540) 

  

(731) Trung tâm truyền thông 
tỉnh Quảng Ninh   (VN) 
Tầng 2, liên cơ quan số 4, phường Hồng 
Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa âm thanh và video; các thiết bị để ghi và tái tạo âm thanh, hình ảnh và 

số liệu; các thiết bị dùng cùng hoặc liên kết với màn ảnh truyền hình hay đầu monitor (màn 
hình); các thiết bị dụng cụ điện và điện tử dùng cho viễn thông và phát thanh; phim điện 
ảnh và phim nhiếp ảnh tất cả được làm để trình chiếu. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; tạp chí; các chương trình (ấn phẩm in); 
văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 25: Đồng phục; quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng; cà vạt lớn buộc dưới cằm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo cụ thể: quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên đài phát 
thanh, quảng cáo qua mạng internet, quảng cáo qua mạng viễn thông; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình; truyền hình cáp; phát sóng truyền thanh, truyền 
hình không dây; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ 
mua hàng từ xa; cho thuê đường truyền viễn thông.  

 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất chương trình biểu 
diễn; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phóng viên tin 
túc; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-32511 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.7.6; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, ghi bạc. 

(540) 

  

(731) Trung tâm truyền thông 
tỉnh Quảng Ninh    (VN) 
Tầng 2, liên cơ quan số 4, phường Hồng 
Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh   

 
(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa âm thanh và video; các thiết bị để ghi và tái tạo âm thanh, hình ảnh và 

số liệu; các thiết bị dùng cùng hoặc liên kết với màn ảnh truyền hình hay đầu monitor (màn 
hình); các thiết bị dụng cụ điện và điện tử dùng cho viễn thông và phát thanh; phim điện 
ảnh và phim nhiếp ảnh tất cả được làm để trình chiếu.   
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Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; tạp chí; các chương trình (ấn phẩm in); 

văn phòng phẩm.   

 

Nhóm 25: Đồng phục; quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng; cà vạt lớn buộc dưới cằm.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo cụ thể: quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên đài phát 

thanh, quảng cáo qua mạng internet, quảng cáo qua mạng viễn thông; phổ biến các thông 

báo quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình; truyền hình cáp; phát sóng truyền thanh, truyền 

hình không dây; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ 

mua hàng từ xa; cho thuê đường truyền viễn thông.    

 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất chương trình biểu 

diễn; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ phóng viên tin 

túc; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2020-32520 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Tổng công ty cổ phần thiết bị 
điện Việt Nam  (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước sạch. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp, 

bất động sản khu công nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ phân phối nước sạch; truyền tải điện năng; mua bán điện năng. 

 

Nhóm 40: Sản xuất điện năng; xử lý nước. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế: công trình điện, công trình xây lắp điện, công trình dân dụng và 

công nghiệp. 
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(210) 4-2020-32575 (220) 13.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (bar); và quầy giải khát; dịch vụ lưu trú tại 
khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp các tiện ích đa năng cho các cuộc họp, hội 
nghị/hội thảo và triển lãm; cung cấp nơi tổ chức bữa tiệc và sự kiện xã hội vào những dịp 
đặc biệt; và dịch vụ đặt chỗ ở tại khách sạn cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-32643 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.1.25; 5.5.19 
(591) Vàng, đen, cam, xanh lá cây, hồng, 

trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Hòa   (VN) 
121/18 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì các loại; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc; bánh nướng; các sản phẩm 

bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2020-32677 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.7.5; 8.7.3; 26.1.2; A11.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh, tím. 

(540) 

  

(731) Kiều Văn Toán  (VN) 
Thôn An Bình, xã Chư Kbô, huyện 
Kr«ng Bók, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; 

dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh 
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doanh liên quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng 
quyền thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống, dịch vụ đặt đồ ăn thức uống thực 
hiện thông qua trang web hoặc ứng dụng di động, dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn. 

 

 
(210) 4-2020-32686 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng cam, trắng, đỏ nâu nhạt. 
(731) 1. Nguyễn Huỳnh Tuấn Phong  

(VN) 
99/4 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2. Phạm Linh Đan   (VN) 
36 lô A cư xá Phú Lâm D, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ cửa hàng bánh mì và bánh ngọt (phục vụ tại chỗ và mang đi); quán ăn uống và giải 
khát.  

 

 
(210) 4-2020-32700 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Foseca Việt 

Nam   (VN) 
Số 18 đường 10, KCN, đô thị và dịch vụ 
VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; xúc xích; kim chi; sản phẩm chế biến từ thịt; đậu phụ; thịt; cá đã 

chế biến; canh (được chế biến từ thịt và rau củ); pate gan; thực phẩm sơ chế từ thủy hải sản, 
rau củ, hoa quả; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau củ, trái cây được bảo quản; dưa 
muối; gà viên; gà chiên (rán); chả cá.  

 
Nhóm 30: Bibimbap (cơm trộn với rau và thịt bò); cơm cuộn (món ăn Hàn Quốc); bánh 
gạo; bánh mỳ; xốt may on ne; tương ớt; xốt cà chua; xốt mỳ ống; cơm ăn liền; hamburger; 
bánh bao, sủi cảo; bánh xếp.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); 
nước ngọt; nước (đồ uống); đồ uống làm giảm dư vị khó chịu khi dùng thức uống có nồng 
độ cồn cao (không dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cụ thể là mua bán các sản phẩm sau: mặt nạ đắp mặt, mỹ phẩm, 
kem đánh răng, dầu gội, nước xả vải, nước giặt, chất tẩy rửa, bột giặt, xà bông, nước giặt, 
sữa bột, bàn chải đánh răng cho bé, túi khăn ướt dùng cho bé, dung dịch hồng sâm lên men, 
bỉm, khăn ướt cho bé, thực phẩm ăn dặm, acid folic, vitamin, cancium, magie, kẽm, thực 
phẩm chức năng, dầu cá, lutein, men vi sinh, bình đun cà phê, bàn là, bàn chải dùng cho 
máy hút bụi chân không, dụng cụ mở hộp, máy xay ly tâm, bơm ly tâm, cưa xích, máy xay 
cà phê, máy bóc vỏ ngũ cốc, máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện, máy rửa bát đĩa, 
khoan cầm tay chạy điện, máy lọc, máy xay bột, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích 
gia dụng, máy xay, máy dùng để làm mỳ ống/mỳ sợi, máy vắt sữa, máy in, máy bơm, máy 
làm xúc xích, muôi, xẻng lật, cái kẹp, dụng cụ để mài, thìa, dĩa, dao ăn, kéo xén (tông đơ) 
để cạo râu, dụng cụ làm vườn, dao gốm, dụng cụ uốn lông mi, kẹp uốn tóc, dao, kéo, dụng 
cụ cắt, giũa, bàn là, khoan cầm tay, cối giã, hộp dao cạo, bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], bình 
phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng [dụng cụ cầm tay], dụng cụ thái rau củ, sạc 
điện, mũ bảo hiểm, kính mắt, chuông điện báo động, cân, máy tính, máy quay phim, máy 
ảnh, điện thoại di động, quần áo bảo hộ, công tắc điện, chuông cửa điện, bóng đèn, dụng cụ 
đo, pin cho đèn bỏ túi, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], thiết 
bị và máy âm thanh, nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế, usb, bình sữa, núm vú đồ 
chơi, băng vệ sinh, đai nịt bụng, bô vệ sinh, máy xoa bóp, bao cao su, dụng cụ tránh thai, 
không chứa hóa chất, dụng cụ lấy ráy tai, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, cốc nguyệt san, nồi 
cơm điện, nồi chiên, máy sấy tóc, quạt, nồi, quạt cầm tay, máy hút ẩm di động, bình siêu 
tốc, máy điều hòa không khí, thiết bị khử mùi không khí, vỉ nướng, phụ kiện bồn tắm, máy 
nướng bánh mỳ, đèn điện, đèn pin dùng điện, máy pha cà phê, dùng điện, bình pha cà phê, 
dùng điện, bếp nấu, quạt điện, lò sưởi, vòi phun nước, thiết bị sưởi ấm, bình đun nước nóng, 
thiết bị và máy làm đá lạnh, ấm đun nước, dùng điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], nồi nấu đa năng, thiết bị sưởi bỏ túi, nồi áp suất, dùng 
điện, tủ lạnh, thiết bị nướng, vòi hoa sen, chậu rửa tay, thiết bị lọc nước, đồ nữ trang, vòng 
đeo tay, dây chuyền, đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức, khăn giấy, giẻ lau, khăn lau, sách, 
bảng vẽ, bút, phong bì [văn phòng phẩm], giấy, giấy vệ sinh, mực, đất sét để nặn, sổ tay, 
hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh], bàn chải, bộ lau nhà, đồ gốm sứ, cầu là quần áo, chảo, hộp 
đựng thực phẩm, hộp đựng, phụ kiện cho sinh hoạt, phụ kiện nhà bếp, bát, chậu, cốc, thùng 
rác, chai lọ, chổi, đũa, kẹp quần áo, giẻ lau, lót cốc, túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống, 
khuôn dùng cho nhà bếp, nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, 
thùng ướp lạnh [xô đựng đá], lọ đựng gia vị, thịt, đĩa, ống hút, vật trang trí bàn ăn, vỉ đập 
ruồi, chảo để rán, phễu để rót, khăn lau đồ đạc, găng tay, vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng], 
khuôn làm đá viên, bẫy côn trùng, chổi lông trang điểm, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang 
điểm, khay, ấm trà, hộp đựng đồ trang điểm, thảm chùi chân, ga giường, chăn, gối, khăn, 
vải, rèm cửa, màn chống muỗi, túi ngủ, dép lê, khăn cho bé, mũ, tất, áo mưa, áo lót, giày, 
dép, tạp dề, quần, áo, ca vát, khăn quàng cổ, đồ chơi của bé, xe đẩy bé, búp bê, trò chơi 
ghép hình, mặt nạ đồ chơi, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo], máy 
để tập luyện thể dục, giầy trượt có bánh xe, áo phao, gấu bông, mô hình đồ chơi, rô-bốt đồ 
chơi, đồ chơi, xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ chơi], nước mắm, gà chiên cắt miếng, gà ướp, 
thịt heo ướp, bò ướp, sườn xào chua ngọt, gà kho, gà xào, thịt heo kho, gà kho cay Hàn 
Quốc, chả lá lốt, thịt bò xốt vang, móng giò kho, lòng heo xào, mÒ gà xào, gà hầm sâm, đậu 
phụ xốt, nước hầm xương, canh kim chi đậu phụ, canh sườn, ổi, tỏi, thịt lợn, trứng gà, mực, 
cá, đùi gà sơ chế, cánh gà, thịt gà, thịt trâu, đậu phụ, kim chi, xúc xích, chả heo bao sả, nem 
chua, giò lụa, dưa cải bẹ muối, rong biển, rong biển cuộn kimbap, cá tẩm bột chiên xù, gà 
viên nugget, gà viên kiểu Nhật, nem chả giò, chả nướng Hàn Quốc, thịt heo viên Hàn Quốc, 
thịt heo viên ngũ vị, chả cá, trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ], thịt lợn muối 
xông khói, nước canh thịt, bơ, động vật giáp xác, không còn sống, thực phẩm trên cơ sở cá, 
hạt tẩm ướp hương vị, trái cây đông lạnh, trái cây được bảo quản, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây, sản phẩm sữa, sữa đậu nành, sữa chua, set bánh gạo TTeokbokki Hàn Quốc, 
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mì chính, đường, dầu ăn, gạo, bánh gạo tteokbokki Hàn Quốc, mỳ tôm, snack, sủi cảo nhân 
thịt, sủi cảo nhân nấm, sủi cảo nhân bạch tuộc, sủi cảo nhân tôm, mandu nhân thịt Hàn 
Quốc, nhân bánh Hamburger, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, bibimbap [cơm trộn với rau và thịt bò], thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, tương ớt [gia vị], đồ gia vị, thạch trái cây [dạng kẹo bánh], cơm cuộn [món ăn Hàn 
Quốc], nước xốt thịt, xốt may-on-ne, xốt [gia vị], gia vị, tương cà chua, xốt xì dầu, chuốic 
táoc dưa hấu, tỏi nguyên củ, gừng, hành tây, khoai lang, khoai tây, cà rốt, cải Thảo, bắp cải, 
củ cải, bí đỏ, giá đỗ, hạnh nhân [trái cây], các loại quả mọng, tươi, động vật giáp xác 
[sống], dưa chuột tươi, trứng cá, hoa khô dùng để trang trí, quả tươi, rau cỏ tươi, ngô, nấm 
tươi, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, rau tươi, hồng sâm, nước ép táo, nước ép lê, nước ép củ 
quả, nước uống có ga, đồ uống không có cồn, đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn, đồ 
uống hỗn hợp, không có cồn, chiết xuất của trái cây không có cồn, đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn, nước ép trái cây, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế, đồ uống không cồn, đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein, nước sinh tố, nước ngọt, nước khoáng, nước [đồ uống].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-32733 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần D2PHARM 
Việt Nam  (VN) 
Số 24 ngách 237/28, Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem 

chống nắng, nước hoa, tinh dầu; chất dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm 
dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 10: Thiết bị y và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-32779 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết Kế & Phát 
Triển  (VN) 
Tầng 2, số 35 Trần Quốc Hoàn, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 36: Tư vấn mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đấu giá bất động sản; sàn 

giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn lập dự án đầu tư 

xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công trang trí nội, ngoại thất; 

phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; tư vấn kỹ thuật xây dựng; lắp đặt: hệ thống điện 

dân dụng và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; sao chép bản ghi các loại (dịch vụ liên quan đến in ấn). 

 

Nhóm 41: Hoạt động nhiếp ảnh; quay phim; chụp ảnh. 

 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng; thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế trang trí 

nội thất; đo đạc bản đồ phục vụ công trình xây dựng; khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-32781 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết Kế & Phát 
Triển  (VN) 
Tầng 2, số 35 Trần Quốc Hoàn, phường 

4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo bất động sản.  

 

Nhóm 36: Tư vấn mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đấu giá bất động sản; sàn 

giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản; tư vấn lập dự án đầu tư 

xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công trang trí nội, ngoại thất; 

phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; tư vấn kỹ thuật xây dựng, lắp đặt: hệ thống điện 

dân dụng và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; sao chép bản ghi các loại (dịch vụ liên quan đến in ấn).  

 

Nhóm 41: Hoạt động nhiếp ảnh; quay phim; chụp ảnh.  

 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng; thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế trang trí 

nội thất; đo đạc bản đồ phục vụ công trình xây dựng; khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng. 
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(210) 4-2020-32814 (220) 14.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A6.19.9; 26.11.22 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Sơn Trà  (VN) 
Số nhà 602 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

(210) 4-2020-32827 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 
Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

2. Trần Thị Ngọc ánh  (VN) 
Số 20, phố Đoàn Nhữ Hài, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ quay video; dịch vụ kỹ thuật ánh sáng cho các sự 

kiện; lập kế hoạch cho buổi tiệc; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm hoa đám cưới và hoa tiệc; dịch vụ trang điểm. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo trang phục; dịch vụ tư vấn hẹn hò; dịch vụ tổ chức đám 
cưới; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ tổ chức các tiệc cá nhân (tiệc sinh nhật, tiệc đính 
hôn, tiệc thôi nôi, tiệc kỷ niệm ngày cưới). 

 
 

(210) 4-2020-32828 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; A5.11.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Nhũ vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế Sâm Tiến Vua  (VN) 
151 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống 
để trồng.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống; đồ uống tăng lực; đồ uống không có cồn hương vị trà; chất chiết từ quả 
không chứa cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất; chiết 
xuất trái cây (có cồn); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-32830 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DATAFA  (VN) 
Số 474/6/4, khu phố Bình Đường 1, 
phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cân (giảm béo) dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé. 
 

Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả dùng cho nấu ăn; mứt ướt; mứt quả 
(mứt ướt). 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước yến; nước ép hoa quả dùng để uống; nước giải khát và các 
loại đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2020-32855 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh N-U-V-O-S-T-U-D-
I-O  (VN) 
270/26/15 Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 41: Chụp ảnh.  
 

 
(210) 4-2020-32971 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 26.4.1; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Chính  (VN) 
Số nhà 26, phố Vối, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy xịt rửa áp lực; dụng cụ điện cầm tay (cụ thể là máy khoan 

điện); máy hàn điện; động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất). 

 
 

(210) 4-2020-32981 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23; A26.11.8; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, xám và trắng. 

(540) 

 

(731) Huỳnh Danh Dự  (VN) 
168/16 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Mlnh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in dạng nhão; mực in cho da thuộc; hộp mực in đã có mực; mực in 

trên kim loại; mực in thơm đã pha nhũ dùng cho việc in nổi.  
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy tính; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; 
đầu đĩa dvd; loa, máy cát sét (cassette); điện thoại; máy fax; máy vi tính; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy tính; amply (máy tăng âm); thiết bị 
ghi, đọc mã vạch; máy quét, máy in mã vạch; màn chiếu thông minh. 

 
Nhóm 16: Tem; giấy in mã vạch; mã vạch bằng giấy; giấy in; giấy decal; bút viết; sách vở; 
đồ dùng văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mực in, mực in dạng nhão, mực in cho da thuộc, hộp 
mực in đã có mực, mực in trên kim loại, mực in thơm đã pha nhũ dùng cho in nổi; máy in 
dùng với máy tính; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt], đầu đĩa dvd, loa, máy 
cát sét (cassette), điện thoại, máy fax, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, chương 
trình máy vi tính, phần mềm máy tính, amply (máy tăng âm), thiết bị ghi, đọc mã vạch, 
máy quét, máy in mã vạch, màn chiếu thông minh, tem, giấy in mã vạch, mã vạch bằng 
giấy; giấy in, giấy decal, bút viết, sách vở, đồ dùng văn phòng phẩm; đại lý ký gửi hàng hoá 
như: máy vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, máy in, máy photocpy, 
máy đếm tiền, máy scan, máy huỷ giấy, máy chiếu, máy chấm công, linh kiện in ấn, thiết bị 
văn phòng; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); quảng cáo. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
220 

Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; định 

giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 

máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị báo động hoả hoạn; lắp 

đặt trang thiết bị bảo hộ lao động; tư vấn lắp đặt và sửa chữa hệ thống tổng đài nội bộ, máy 

điện thoại; tư vấn lắp đặt và sửa chữa hệ thống camera. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo nghề; dịch vụ giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo 

dục và giải trí); tổ chức các sự kiện giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 

máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 

tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-32998 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Leyo Việt 
Nam  (VN) 
1110 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất 

làm bóng); chế phẩm tẩy vết bẩn; chất tẩy rửa. 

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất khẩu; nhập khẩu: giầy, dép, chế phẩm làm sạch, chế phẩm để tẩy 

màu, chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng), chế phẩm tẩy vết bẩn, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2020-33015 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty CP Dược Medipharco  
(VN) 
08 Nguyễn Trường Té, phường Phước 

Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thực phẩm cho em bé; chất bổ 

sung ăn kiêng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế. 
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(210) 4-2020-33024 (220) 17.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.3.1; A26.11.12; 

9.7.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen. 
(731) Nguyễn Thị Miền  (VN) 

Phòng 2109 toà T2 Chung cư Sun 
Ancora, số 3 Lương Yên, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; sắp xếp các chuyến đi 
trên biển; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển. 

 

 
(210) 4-2020-33054 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hoàng Sơn Tùng  (VN) 

Số nhà 20, tổ 3, phố Tân An, phường Tân 
Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy 

 

 
(210) 4-2020-33132 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.7.5; A26.4.18; 26.7.25
(591) Vàng, trắng, đỏ đô, nâu cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê CROWN Việt Nam  (VN) 
H14, đường N6, khu ECO Xuân Lái 
Thiêu, phường Lái Thiêu, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm cà phê, chè. 
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(210) 4-2020-33155 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.7.24; A3.7.25; 3.7.8; 5.3.11; 

A5.3.14; 16.3.13 
(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, cam, 

xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ewin Group  
(VN) 
Số nhà 92 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn, giấy vệ sinh dùng trong nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày.  

 

 
(210) 4-2020-33171 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

(210) 4-2020-33174 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Dương Thanh Triều  (VN) 
H75 Khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2020-33297 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Võ Văn Huy  (VN) 
Số 44 ngõ 123 phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
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dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 

điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu 

và máy điện toán; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe đẩy trẻ em; xe ô tô; máy bay.  

 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; kèn (dụng cụ âm nhạc); trống (dụng cụ âm nhạc); đàn (dụng cụ 

âm nhạc). 

 

Nhóm 16: Đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; văn phòng phẩm; tập bản đồ; tranh ảnh sản 

phẩm của ngành in; đồ dùng giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy).. 

 

Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da, đồ làm từ da hoặc giả da, 

bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý); túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để 

lưu trữ hoặc vận chuyển.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2020-33300 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.21 

(591) Vàng đồng, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH Hải Thái Gia  
(VN) 
Số nhà 236, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề làm đẹp; đào tạo phun săm thẩm mỹ; đào tạo bán hàng; đào 

tạo tiếp thị; đào tạo quảng cáo; đào tạo quản trị kinh doanh. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trang điểm; 

chăm sóc sức khỏe 
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(210) 4-2020-33319 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.4; 3.7.19; 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 

A26.11.8 
(591) Đen, nâu, cam. 
(731) EAGLE EYE CENTRE PTE LTD  (SG) 

820 Thomson Road #06-60 Mount 
Alvernia Hospital Singapore 574623 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến dược phẩm và sản phẩm chăm sóc mắt; kinh doanh 

phân phối dược phẩm và sản phẩm chăm sóc mắt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ của bác sỹ nhãn khoa; kiểm tra thị lực [dịch vụ của bác sỹ nhãn khoa]; 
khám sàng lọc thị lực; dịch vụ nhãn khoa; điều trị ngoại khoa; chẩn đoán ngoại khoa; khám 
thị lực; thăm khám, đo và lắp mắt kính phù hợp với bệnh nhân [dịch vụ nhãn khoa]; thăm 
khám, đo và lắp kính áp tròng phù hợp với bệnh nhân [dịch vụ nhãn khoa]; phòng khám y 
tế; phòng khám chuyên khoa; dịch vụ y tế; tiến hành xét nghiệm kiểm tra y tế; tư vấn liên 
quan đến vấn đề khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2020-33322 (220) 18.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Lê Văn Hùng  (VN) 

Công ty Toàn Thắng, xã Lệ Chi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; bánh xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2020-33344 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Văn Cần   (VN) 

Thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ chơi, quần áo, giày dép, dụng cụ thể thao, mỹ 

phẩm, hoá mỹ phẩm, bánh kẹo, thực phẩm, văn phòng phẩm, các thiết bị ghi âm, ghi hình 
hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, máy tính, thiết bị đi kèm của máy tính và các thiết bị 
khoa học công nghệ khác (điện thoại, máy nghe nhạc, máy ảnh), các thiết bị nấu nướng, 
thiết bị làm sạch, sấy khô bằng điện (như tủ lạnh, thiết bị làm lạnh, thiết bị điều hoà không 
khí, thiết bị chiếu sáng, lò nướng, lò vi sóng, chảo, xoong, nồi dùng điện, máy sấy, thiết bị 
sấy), các dụng cụ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc bằng điện (lược điện, bàn chải điện, thiết 
bị điện để thu hút và diệt côn trùng).  
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(210) 4-2020-33359 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.13.8; 5.13.25; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Egarnic  (VN) 

465 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu máy móc y tế, thiết bị y tế, dụng cụ y tế, dụng cụ 

nha khoa, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, nước 
hoa, chế phẩm vệ sinh, khẩu trang y tế, khẩu trang vải không dệt. 

 
Nhóm 40: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế nha khoa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản; dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ trồng rừng. 

 

 
(210) 4-2020-33400 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dập đúc chính 
xác ALTOP Việt Nam  (VN) 
Lô B6_B12_CN, đường N14, khu công 
nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng máy móc nông nghiệp; bộ chế hòa khí; thiết bị làm vườn (các loại máy 

móc); linh kiện cho robot công nghiệp. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng cho xe ô tô và xe đạp. 
 

Nhóm 40: Đúc kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-33491 (220) 19.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; A11.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Saly Q   (VN) 
287/24/6 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cho thú cưng: vòng cổ, dây dắt, rọ mõm, đồ chơi, thức ăn, 
kéo cắt móng, dầu gội, quần áo, lược chải lông; mua bán các sản phẩm thời trang: quần áo, 
trang sức, đồng hồ, phụ kiện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-33544 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; 2.9.1; 5.3.6; 26.1.1; A26.1.18; 

A5.3.13 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nông 
nghiệp Tân Bình   (VN) 
Khu đường ngang, phường Minh Thành, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ trồng rừng; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ 

diệt cỏ dại; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2020-33548 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã Thương mại Dịch 

vụ Nông nghiệp cây xoài 
Xuân Trường   (VN) 
ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi (trái xoài).  
 

 
(210) 4-2020-33575 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.11.23 
(591) Trắng, nâu, đỏ, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-33576 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 25.5.1; A25.7.3; A5.11.23; 

A5.1.5 
(591) Trắng, nâu, đỏ, vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-33587 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 1.15.15; 15.7.1; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, nâu, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Natek   (VN) 
685/78/36E Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa dạng đĩa (hợp kim) là bộ phận của máy. 
 
 

(210) 4-2020-33592 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương, cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FISA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu vòi rồng cứu hỏa; bình bọt cứu hỏa; găng tay chống cháy (dùng cho cứu 

hỏa); mặt nạ phòng độc (dung cho cứu hỏa); còi báo động (dùng cho cứu hỏa); quần áo bảo 
hộ chống cháy (dùng cho cứu hỏa); ống mềm cho vòi rồng cứu hỏa. 
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(210) 4-2020-33598 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng IBL   (VN) 
Lô số 18 - BT1, dự án khu nhà ở Trung 
Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị nội ngoại thất, thiết bị hệ thống kỹ thuật cho các công 

trình xây dựng, vật liệu xây dựng, sắt, thép, gốm, sứ; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa phục 
vụ ngành kiến trúc và xây dựng; lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu các dự án xây 
dựng. 

 
Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; tư vấn 
giám sát về mặt thi công để đảm bảo chất lượng của công trình xây dựng; giám sát thi công 
xây dựng công trình; quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp; thẩm tra, thẩm 
định thiết kế cho các dự án đầu tư xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-33606 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Vini Paint   (VN) 
24/3/3A Bến Lội, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận  Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; vôi quét tường; sơn đá; sơn bóng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2020-33607 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.3.20; A5.3.13; 5.3.16
(591) Xanh lá, xanh lam, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Vini Paint    (VN) 
24/3/3A Bến Lội, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận  Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; vôi quét tường; sơn đá; sơn bóng.    
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2020-33608 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.3; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ENZYME Việt 
Nam  (VN) 
50 Đường số 2, khu dân cư Khang An, 
phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y gồm: chế phẩm 

Enzyme dùng cho chăn nuôi, chế phẩm Enzyme dùng cho nông sản; chế phẩm Enzyme 
dùng cho xử lý nước thải; chế phẩm Enzyme dùng cho xử lý rác thải; chế phẩm Enzyme 
dùng cho xử lý mùi hôi, chế phẩm Enzyme dùng cho phân bón.   

 

 
(210) 4-2020-33619 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; 1.15.1; 4.5.2 
(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh dương nhạt, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thụy Hạ Vy  (VN) 
A19.5 Chung cư thương mại dịch vụ 70 
Lữ Gia, phường 5, quận 11, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy chống 

đi bộ.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh dùng trong nhà.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.   

 
Nhóm 26: Đăng ten, dải và đồ để thêu trang trí; ruy băng và nơ dùng để may vá; khuy, 
ghim móc và khuyết, kẹp và kim khân; hoa nhân tạo; đồ trang trí cho tóc; tóc giả.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
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(210) 4-2020-33622 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại vải sợi Việt Dũng  
(VN) 
297/33 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải dệt; khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải.  
 

 
(210) 4-2020-33623 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TMDV điện máy 
gia dụng Sài Gòn FUJI  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà cao ốc Thái An, 2290 
QL1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát; thiết bị lọc không khí; máy lọc nước; nồi cơm điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2020-33646 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) INVISTA TEXTILES (U.K.) LIMITED  

(GB) 
One St Peter's Square, Manchester, M2 
3DE United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Vải; vỏ bọc/tấm phủ đồ đạc bằng vải; rèm che cửa sổ bằng vải. 
 
 

(210) 4-2020-33661 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.1.18; A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu đen, be. 
(731) Nguyễn Thị Thảo Uyên  (VN) 

TDP 6, thị trấn Phước An, huyện Krông 
Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê 
hòa tan; quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-33666 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giày da Nhật 
MỸ  (VN) 
11/9B, hẻm 331 Phan Huy ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; đồ bảo hộ y tế; khăn dùng cho mục đích y tế; đồ đội đầu dùng 

cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; balo; vali; túi xách; ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Khẩu trang vải; giầy (dép); quần áo; đồ đội đầu; cà vạt; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ví (bóp), túi xách, cặp sách, vali, balô, mũ, nón, dây thắt lưng, phụ kiện 
trang trí, khẩu trang vải, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế, các sản phẩm giày, dép, nguyên 
phụ liệu, hoá chất ngành da; quảng cáo sản phẩm để bán hàng; tiếp thị sản phẩm để bán 
hàng. 

 

 
(210) 4-2020-33708 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.7; 26.1.6 
(731) SHENZHEN LONGSYS 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial 
Base,No. 8, Kefa Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen,China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị lưu trữ 

dữ liệu (usb); thẻ nhớ kỹ thuật số an toàn (sd); ổ đĩa cứng; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 
có thể tải về; thiết bị để xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; dây 
cáp usb; chip [mạch tích hợp]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ 
sở dữ liệumáy tính; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo. 
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(210) 4-2020-33714 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) DONGGUAN CHENXUN 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 
Room 302, Bldg 1, No.10 Yizhan Road, 
Nancheng Street, Dongguan, 
Guangdong, China 523077 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ nhớ cho máy vi tính; thiết bị hàng hải; điện 

thoại di động; bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng cho 
điện thoại thông minh; ổ cắm điện; phích cắm điện; bộ nối điện; thiết bị xử lý dữ liệu; máy 
vi tính bảng; tai nghe; vỏ hộp loa; pin điện; cáp kết nối sử dụng cổng usb dùng cho điện 
thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin. 

 

 
(210) 4-2020-33721 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; 26.1.2; 25.5.2; A24.15.7 
(731) Công ty TNHH Bonsai Cruise.  

(VN) 
Số 18 Trần Ngọc Diện, khu phố 1, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ quầy 

rượu; trang trí thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-33736 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 
(731) STANDARD HOMEOPATHIC 

COMPANY (NEVADA 
CORPORATION)  (US) 
210 West 131st Street, Los Angeles, 
CALIFORNIA 90061, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
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liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
diệt cỏ; dược phẩm vi lượng đồng căn và thuốc chữa bệnh vi lượng đồng căn để giảm triệu 
chứng dị ứng, ho và cảm lạnh, các triệu chứng cảm và cúm, bồn chồn, cáu gắt và mất ngủ; 
chất bổ sung vi lượng đồng căn; chất bổ sung thảo dược tự nhiên; chất bổ sung vitamin; 
vitamin; thuốc giảm đau. 

 

 
(210) 4-2020-33737 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, hồng. 
(731) STANDARD HOMEOPATHIC 

COMPANY (NEVADA 
CORPORATION)  (US) 
210 West 131st Street, Los Angeles, 
CALIFORNIA 90061, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
diệt cỏ; dược phẩm vi lượng đồng căn và thuốc chữa bệnh vi lượng đồng căn để giảm triệu 
chứng dị ứng, ho và cảm lạnh, các triệu chứng cảm và cúm, bồn chồn, cáu gắt và mất ngủ; 
chất bổ sung vi lượng đồng căn; chất bổ sung thảo dược tự nhiên; chất bổ sung vitamin; 
vitamin; thuốc giảm đau. 

 

 
(210) 4-2020-33738 (220) 20.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) STANDARD HOMEOPATHIC 

COMPANY (NEVADA 
CORPORATION)  (US) 
210 West 131st Street, Los Angeles, 
CALIFORNIA 90061, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
diệt cỏ; dược phẩm vi lượng đồng căn và thuốc chữa bệnh vi lượng đồng căn để giảm triệu 
chứng dị ứng, ho và cảm lạnh, các triệu chứng cảm và cúm, bồn chồn, cáu gắt và mất ngủ; 
chất bổ sung vi lượng đồng căn; chất bổ sung thảo dược tự nhiên; chất bổ sung vitamin; 
vitamin; thuốc giảm đau. 
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(210) 4-2020-33827 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) 1. Đoàn Thị Dung  (VN) 
Số nhà 46A ngõ 678 đường La Thành, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

2. Lê Thị Xuyến  (VN) 
Xóm 3 Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Thị Hóa  (VN) 
Số nhà 34 ngõ 109, Hoàng Ngân, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; phẫu thuật tạo hình; 
dịch vụ trang điểm; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2020-33828 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) 1. Đoàn Thị Dung  (VN) 
Số nhà 46A ngõ 678 đường La Thành, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

2. Lê Thị Xuyến   (VN) 
Xóm 3 Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Thị Hóa   (VN) 
Số nhà 34 ngõ 109, Hoàng Ngân, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; phẫu thuật tạo hình; 
dịch vụ trang điểm; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2020-33897 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
và dịch vụ Á Châu   (VN) 
Số 203 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn 
Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy ép hoa quả chạy điện; máy xay sinh tố chạy điện; máy đánh 
trứng chạy điện; máy trộn bột chạy điện; máy xay thịt.   

 
Nhóm 11: Hộp cơm điện; nồi lẩu điện; chảo điện; quạt điện; đèn điện; máy sấy tóc. 

 

 
(210) 4-2020-33963 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) APPS INNOVA LIMITED  (CN) 

40th Floor, Sunlight Tower, No.248 
Queen's Road East, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải về 

cho điện thoại di động; phần mềm máy tính để quản lí tập tin; phần mềm may tính để quản 
lí cơ sở dữ liệu; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị xử lí trung tâm để xử lí 
thông tin, dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh; chương trình máy tính để truy cập hoặc kiểm 
soát truy cập; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm máy tính để quản lí 
mạng; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lí quyền truy cập vào ứng dụng máy chủ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo thông qua tất cả các phương tiện thông tin công cộng; quản lí tư liệu 
bằng máy tính; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại, cũng cả qua 
mạng internet, mạng cáp hoặc các hình thức truyền dữ liệu khác; cung cấp thông tin và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và mặt hàng được mua; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm trong lĩnh vực ứng dụng di động; cập nhật phần 
mềm máy tính liên quan đến bảo mật máy tính và phòng ngừa những rủi ro cho máy tính; 
phân tích mối đe dọa bảo mật máy tính để bảo vệ dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2020-34006 (220) 21.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH giải pháp chiếu 

sáng LED4LIFE Việt Nam  (VN) 
Phòng 601, tòa nhà 53A Lê Văn Hưu, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chùm; bóng đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống ống 

dẫn nước; buồng vệ sinh. 
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Nhóm 35: Buôn bán: các sản phẩm thiết bị chiếu sáng, dây cáp điện, thiết bị vệ sinh, bình 

ắc quy, ắc quy điện, tụ điện, bộ ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, bộ đảo mạch điện, dây 

dẫn điện, bảng điều khiển điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu chì, dụng cụ đo điện, khóa 

điện. 
 

 
(210) 4-2020-34025 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Long  (VN) 
Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính. 

 
 

(210) 4-2020-34039 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.1.25 

(591) Đỏ mận, xanh lá cây sậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Lan Rừng   (VN) 
29A phố Cầu Mây, phường Sa Pa, thị xã 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô (chất liệu vải thổ cẩm); túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch (chất liệu vải 

thổ cẩm); túi cho người cắm trại (chất liệu vải thổ cẩm); túi cho người leo núi (chất liệu vải 

thổ cẩm); bao/túi/sắc (chất liệu vải thổ cẩm); túi xách tay (chất liệu vải thổ cẩm). 

 

Nhóm 22: Túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói (chất liệu vải thổ cẩm); lều dạng túi 

dùng để trú ẩn ngoài trời (chất liệu vải thổ cẩm); sợi dệt dạng thô; sợi lanh (gai) thô. 

 

Nhóm 24: Chăn ga thổ cẩm; khăn ăn (chất liệu vải thổ cẩm); áo gối [vỏ gối] (chất liệu vải 

thổ cẩm); lót cốc (chất liệu vải thổ cẩm); tẩm trải bàn ăn (chất liệu vải thổ cẩm); tranh treo 

tường (chất liệu vải thổ cẩm). 

 

Nhóm 25: Trang phục (chất liệu vải thổ cẩm); áo thổ cẩm (chất liệu vải thổ cẩm); váy thổ 

cẩm (chất liệu vải thổ cẩm); áo dài thổ cẩm (chất liệu vải thổ cẩm). 

 

Nhóm 26: Dây buộc tóc thổ cẩm; vật trang trí dùng cho quần áo. 

 

Nhóm 27: Tấm thảm chùi chân thổ cẩm. 
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(210) 4-2020-34041 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.11.3; 24.15.21; 

A24.15.11 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SIB Việt Nam  (VN) 
Số 16A5 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị để gia công cơ khí; thiết bị cuộn cơ khí; động cơ khí nén; máy công cụ. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại; marketing; 
nghiên cứu thị trường; mua, bán các loại thiết bị, hóa chất công nghiệp, vật liệu, bao gồm: 
hóa chất dùng trong công nghiệp, rượu/cồn, hợp chất dập lửa, chế phẩm chịu lửa, hóa chất 
công nghiệp, thiết bị để gia công cơ khí, thiết bị cuộn cơ khí, động cơ khí nén, máy khí nén, 
máy công cụ. 

 
Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ kiến trúc; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thăm dò 
trong lĩnh vực công nghiệp dầu, khí và khai thác mỏ; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; tư vấn công nghệ; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2020-34042 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Tín Phát  
(VN) 
1127/29B tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa xếp bằng kim loại; cửa kim loại bọc thép, cửa mở hai phía bằng kim loại; 
cửa quay bằng kim loại; cửa gấp bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2020-34162 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.9 
(591) Xanh. 
(731) PILARQUIM (SHANGHAI) CO., LTD.  

(CN) 
No.1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui 
Town, Feng Xian District, Shanghai, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2020-34256 (220) 24.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Hồng, xám, đen, xanh lá cây. 
(731) Sở Công Thương tỉnh Đồng 

Tháp  (VN) 
21 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm gió.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đan từ cây lục bình (dùng cho mục đích trang trí).  
 

Nhóm 21: Giỏ (bội) làm từ cây tre (dùng đế trồng cây).  
 

Nhóm 25: Khăn choàng.  
 

Nhóm 27: Chiếu. 
 

Nhóm 29: Nước mắm cá linh; cá tra phi lê; khô cá lóc, khô cá sặc; khô cá điêu hồng; xoài 
sấy dẻo; nem; sữa hạt sen; sữa sen bột; hạt sen sấy; hạt sen khô; trứng vịt tươi.  

 
Nhóm 30: Bánh tráng; gạo; bột gạo, hủ tiếu khô; hủ tiếu tươi; bánh phồng tôm; trà lá sen; 
trà tim sen; trà củ sen; ớt khô, bột ớt; tương ớt.  

 
Nhóm 31: Cá tra thương phẩm (còn sống): xoài cát quả tươi. xoài cát chu quả tươi. quýt 
hồng quả tươi; quýt đường quả tươi; cam soàn quả tươi; nhãn quả tươi; ớt quả tươi, rau củ 
quả tươi; ngó sen tươi; hạt sen tươi, hoa kiểng tươi.  

 
Nhóm 33: Rượu sen.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán các sản phẩm tinh dầu tràm giỏ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

đan từ cây lục bình (dùng cho mục đích trang trí), giỏ (bội) làm từ cây tre (đùng để trồng 

cây), khăn choàng, chiếu, nước mắm cá linh, cá tra phi lê, khô cá lóc, khô cá sặc, khô cá 

điêu hồng, xoài sấy dẻo nem, sữa hạt sen, sữa sen bột, hạt sen sấy, hạt sen khô, trứng vịt 

tươi, bánh tráng, gạo, bột gạo, hủ tiếu khô, hủ tiếu tươi, bánh phồng tôm, trà lá sen, trà tim 

sen, trà củ sen, ớt khô, bột ớt, tương ớt, cá tra thương phẩm (còn sống), xoài cát quả tươi, 

xoài cát chu quả tươi, quýt hồng quả tươi, quýt đường quả tươi, cam soàn quả tươi, nhãn 

quả tươi, ớt quả tươi, rau củ quả tươi, ngó sen tươi, hạt sen tươi, hoa kiểng tươi, rượu sen; 

dịch vụ quảng cáo, quảng bá các sản phẩm tinh dầu tràm gió, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

đan từ cây lục bình (dùng cho mục đích trang trí), giỏ (bội) làm từ cây tre (dùng để trồng 

cây), khăn choàng, chiếu, nước mắm cá linh, cá tra phi lê, khô cá lóc, khô cá sặc, khô cá 
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điêu hồng, xoài sấy dẻo, nem, sữa hạt sen, sữa sen bột, hạt sen sấy, hạt sen khô, trứng vịt 

tươi, bánh tráng, gạo, bột gạo, hủ tiếu khô, hủ tiếu tươi, bánh phồng tôm, trà lá sen, trà tim 

sen, trà củ sen, ớt khô, bột ớt, tương ớt, cá tra thương phẩm (còn sống), xoài cát quả tươi, 

xoài cát chu quả tươi, quýt hồng quả tươi, quýt đường quả tươi, cam soàn quả tươi, nhãn 

quả tươi, ớt quả tươi, rau củ quả tươi, ngó sen tươi, hạt sen tươi, hoa kiểng tươi, rượu sen.  
 

 
(210) 4-2020-34271 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) HANDYWAY CO., LTD.  (TW) 

No. 101-16. Sec. 1, Zhongxing Rd., 

Hemei Township, Changhua, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa bánh xe bằng kim loại; khóa bằng 

kim loại cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2020-34287 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.Land Việt Nam  
(VN) 
76/28 đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú 

Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ thời trang: quần, áo, váy; phụ kiện thời trang: mũ, tất, khăn quàng 

cổ, găng tay (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-34295 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty TNHH cơ khí Trường 
Thọ  (VN) 
Thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Giường hơi cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; 

giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; thiết bị y tế; gối dùng cho mục đích y tế; vỏ gối dùng cho mục 

đích y tế.  
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(210) 4-2020-34387 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Sumofood Việt 

Nam  (VN) 
Số 40 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà mãng cầu. 

 

 
(210) 4-2020-34418 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 90009468 18.06.2020 US 

  
(731) DC COMICS  (US) 

2900 West Alameda Avenue, Burbank, 
California 91505, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; xuất bản sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm đồ họa 

của người khác trực tuyến có nội dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, 
hướng dẫn chiến lược, ảnh và tài liệu hình ảnh; cung cấp các xuất bản phẩm không thể tải 
xuống có bản chất là các sách có các nhân vật từ hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, hài 
kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách thiếu nhi, hướng dẫn chiến lược; cung cấp các xuất 
bản phẩm không thể tải xuống có bản chất là các tạp chí có các nhân vật từ hoạt hình, phiêu 
lưu hành động, hài kịch và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động của trẻ em và tạp chí 
trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi video trực tuyến; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống; cung cấp các 
tiện nghi đánh bạc; và cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là chơi đánh bạc trong sòng bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện tử; dịch vụ giải trí có bản chất 
là cung cấp các tiện ích phim ảnh đa kênh; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, dàn 
dựng, sản xuất các tác phẩm sân khấu; tổ chức triển lãm phim; phân phối (trình chiếu) 
phim; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim và chương trình truyền hình không thể tải 
xuống qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp phim và chương trình truyền hình không 
thể tải xuống qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
bộ phim, chương trình, và phân đoạn dài tập có nội dung hài kịch, kịch, hành động, phiêu 
lưu và/hoặc hoạt hình được phân phối qua mạng internet; cung cấp các video không thể tải 
xuống qua một trang web trong lĩnh vực hài kịch, kịch, hành động, phiêu lưu và/hoặc hoạt 
hình; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền hình, phim 
và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; dịch vụ giải trí có bản chất là phát 
triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối và hậu kỳ các bộ phim điện ảnh, chương trình truyền 
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hình, các sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; 
dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp buổi biểu diễn sân khấu, âm nhạc hoặc hài kịch trực 
tiếp; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc đã được 
ghi âm trước và/hoặc phim; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc thông tin tiêu khiển; dịch vụ 
giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức và tiến hành các hội nghị trong lĩnh vực giải trí, hoạt 
hình, truyện tranh và nghệ thuật quần chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường 
ảo mà trong đó người dùng có thể tương tác với mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-34419 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 90133644 24.08.2020 US 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; xuất bản sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm đồ họa 

của người khác trực tuyến có nội dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, 
hướng dẫn chiến lược, ảnh và tài liệu hình ảnh; cung cấp các xuất bản phẩm không thể tải 
xuống có bản chất là các sách có các nhân vật từ hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, hài 
kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách thiếu nhi, hướng dẫn chiến lược; cung cấp các xuất 
bản phẩm không thể tải xuống có bản chất là các tạp chí có các nhân vật từ hoạt hình, phiêu 
lưu hành động, hài kịch và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động của trẻ em và tạp chí 
trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi video trực tuyến; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống; cung cấp các 
tiện nghi đánh bạc; và cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là chơi đánh bạc trong sòng bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện tử; dịch vụ giải trí có bản chất 
là cung cấp các tiện ích phim ảnh đa kênh; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, dàn 
dựng, sản xuất các tác phẩm sân khấu; tổ chức triển lãm phim; phân phối (trình chiếu) 
phim; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim và chương trình truyền hình không thể tải 
xuống qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp phim và chương trình truyền hình không 
thể tải xuống qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
bộ phim, chương trình, và phân đoạn dài tập có nội dung hài kịch, kịch, hành động, phiêu 
lưu và/hoặc hoạt hình được phân phối qua mạng internet; cung cấp các video không thể tải 
xuống qua một trang web trong lĩnh vực hài kịch, kịch, hành động, phiêu lưu và/hoặc hoạt 
hình; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền hình, phim 
và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; dịch vụ giải trí có bản chất là phát 
triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối và hậu kỳ các bộ phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, các sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; 
dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp buổi biểu diễn sân khấu, âm nhạc hoặc hài kịch trực 
tiếp; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc đã được 
ghi âm trước và/hoặc phim; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc thông tin tiêu khiển; dịch vụ 
giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức và tiến hành các hội nghị trong lĩnh vực giải trí, hoạt 
hình, truyện tranh và nghệ thuật quần chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường 
ảo mà trong đó người dùng có thể tương tác với mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí. 
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(210) 4-2020-34424 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 90133641 24.08.2020 US 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; xuất bản sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm đồ họa 

của người khác trực tuyến có nội dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, 
hướng dẫn chiến lược, ảnh và tài liệu hình ảnh; cung cấp các xuất bản phẩm không thể tải 
xuống có bản chất là các sách có các nhân vật từ hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, hài 
kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách thiếu nhi, hướng dẫn chiến lược; cung cấp các xuất 
bản phẩm không thể tải xuống có bản chất là các tạp chí có các nhân vật từ hoạt hình, phiêu 
lưu hành động, hài kịch và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động của trẻ em và tạp chí 
trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi video trực tuyến; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống; cung cấp các 
tiện nghi đánh bạc; và cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là chơi đánh bạc trong sòng bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện tử; dịch vụ giải trí có bản chất 
là cung cấp các tiện ích phim ảnh đa kênh; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, dàn 
dựng, sản xuất các tác phẩm sân khấu; tổ chức triển lãm phim; phân phối (trình chiếu) 
phim; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim và chương trình truyền hình không thể tải 
xuống qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp phim và chương trình truyền hình không 
thể tải xuống qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
bộ phim, chương trình, và phân đoạn dài tập có nội dung hài kịch, kịch, hành động, phiêu 
lưu và/hoặc hoạt hình được phân phối qua mạng internet; cung cấp các video không thể tải 
xuống qua một trang web trong lĩnh vực hài kịch, kịch, hành động, phiêu lưu và/hoặc hoạt 
hình; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền hình, phim 
và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; dịch vụ giải trí có bản chất là phát 
triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối và hậu kỳ các bộ phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, các sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; 
dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp buổi biểu diễn sân khấu, âm nhạc hoặc hài kịch trực 
tiếp; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc đã được 
ghi âm trước và/hoặc phim; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc thông tin tiêu khiển; dịch vụ 
giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức và tiến hành các hội nghị trong lĩnh vực giải trí, hoạt 
hình, truyện tranh và nghệ thuật quần chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường 
ảo mà trong đó người dùng có thể tương tác với mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí. 

 

 
(210) 4-2020-34425 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 90133619 24.08.2020 US 

(731) WARNER MEDIA, LLC  (US) 
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 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; xuất bản sách, tạp chí; xuất bản văn bản và các tác phẩm đồ họa 

của người khác trực tuyến có nội dung là các bài viết, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, 

hướng dẫn chiến lược, ảnh và tài liệu hình ảnh; cung cấp các xuất bản phẩm không thể tải 

xuống có bản chất là các sách có các nhân vật từ hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, hài 

kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách thiếu nhi, hướng dẫn chiến lược; cung cấp các xuất 

bản phẩm không thể tải xuống có bản chất là các tạp chí có các nhân vật từ hoạt hình, phiêu 

lưu hành động, hài kịch và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động của trẻ em và tạp chí 

trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung 

cấp trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi video trực tuyến; 

cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống; cung cấp các 

tiện nghi đánh bạc; và cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể 

là chơi đánh bạc trong sòng bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện tử; dịch vụ giải trí có bản chất 

là cung cấp các tiện ích phim ảnh đa kênh; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, dàn 

dựng, sản xuất các tác phẩm sân khấu; tổ chức triển lãm phim; phân phối (trình chiếu) 

phim; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phim và chương trình truyền hình không thể tải 

xuống qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp phim và chương trình truyền hình không 

thể tải xuống qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 

bộ phim, chương trình, và phân đoạn dài tập có nội dung hài kịch, kịch, hành động, phiêu 

lưu và/hoặc hoạt hình được phân phối qua mạng internet; cung cấp các video không thể tải 

xuống qua một trang web trong lĩnh vực hài kịch, kịch, hành động, phiêu lưu và/hoặc hoạt 

hình; cung cấp thông tin, các bình luận và giới thiệu về các chương trình truyền hình, phim 

và nội dung giải trí đa phương tiện qua một trang web; dịch vụ giải trí có bản chất là phát 

triển, dàn dựng, sản xuất, phân phối và hậu kỳ các bộ phim điện ảnh, chương trình truyền 

hình, các sự kiện đặc biệt cho mục đích giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; 

dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp buổi biểu diễn sân khấu, âm nhạc hoặc hài kịch trực 

tiếp; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc đã được 

ghi âm trước và/hoặc phim; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc thông tin tiêu khiển; dịch vụ 

giáo dục và giải trí, cụ thể là tổ chức và tiến hành các hội nghị trong lĩnh vực giải trí, hoạt 

hình, truyện tranh và nghệ thuật quần chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường 

ảo mà trong đó người dùng có thể tương tác với mục đích tiêu khiển, thư giãn hoặc giải trí. 
 

(210) 4-2020-34431 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 3.7.1; A26.11.8; 3.7.16; 

A26.11.12 

(591) Đen, vàng, trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Tùng  (VN) 
Tổ 5, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc, đĩa cắt (tất cả đều là dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2020-34433 (220) 25.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm HB 
CARE  (VN) 
Số 12, Khu công nghiệp Đông Xuyên, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, 

dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-34507 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Đỏ đậm, cam, xám đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LOGISTICS 
Vĩnh Lộc  (VN) 
Một phần lô I.9/1, đường số 5, khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý làm thủ tục hải quan. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ lưu kho; môi giới vận tải; đóng gói; vận 

chuyển hàng hóa; dịch vụ giao nhận. 
 

 
(210) 4-2020-34513 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.15; 4.5.1; A3.11.24; 3.11.7 

(591) Xanh lá cây, xám, vàng cam, đỏ,  xanh 

dương nhạt, xanh dương đậm, hồng tím, 

da cam, tím, nâu, đen, trắng. 

(731) Trung tâm Anh ngữ Wonder  
(VN) 
Số 111 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 

vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; 

dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2020-34516 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.13.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Vàng nâu, xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng ý Thắng  (VN) 
Đường Hoàng Sa, thôn An Đạo, xã Tịnh 
Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2020-34563 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.5; 26.4.3; A26.4.6; 25.1.6; 26.3.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Mặt Trời  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm nghiệp 

(loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; chất 
dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; mực in. 

 
Nhóm 03: Các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
nhang thơm. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); 
băng giấy dùng để châm lửa; nến. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa bằng 
kim loại (không gồm khóa điện); hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két sắt an 
toàn; móc đeo chìa khóa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ; máy bơm; máy phát điện; máy hút bụi; máy 
giặt; máy rửa bát đĩa. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 

 
Nhóm 09: Điện thoại di động; tivi; loa; máy vi tính; dây cáp điện; phần mềm máy tính (có 
thể tải xuống được). 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân, tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hỉnh; vật 
liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; tầu thủy; máy bay. 

 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn, loa, kèn, trống và sáo.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phấm (sản phẩm in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho 
mục đích này); cờ làm bằng giấy. 

 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim 
loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; rương; va li và túi; ô; ví; ba lô. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; các 
công trình, cấu kết phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương; khung ảnh; đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, tre, nứa, cói, 
mây, rơm rạ; gối; đệm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thủy tinh, sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc. 

 
Nhóm 22: Dây thừng; lưới; vải bạt; vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi 
dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe. 

 
Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; ga trải giường; chăn; cờ làm bằng vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng 
dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong 
các nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); rau; quả được bảo quản; phơi khô hoặc nấu chín. 
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Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; kem lạnh.  
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống); đồ uống hoa quả (không cồn) và 
nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu vang; rượu hoa quả; rượu gạo.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ mua bán: túi, ví, «, 
quần áo, giày dép, mũ nón, móc đeo chìa khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh; cụ thể là: quản lý 
kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức 
khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể chất. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công trình; dịch 
vụ cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ diệt côn trùng có hại 
trong các tòa nhà. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch; dịch vụ 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng cáp treo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc; mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công cắt may; xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể dục thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; 
tổ chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn; dịch vụ 
giáo dục. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế phần mềm máy tính; thăm dò khoáng sản; dịch vụ tư 
vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: tin học, viễn thông, 
điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa văn phòng, xử lý vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, 
nước thải, khí thải, chất thải rắn, xây dựng; dịch vụ thiết kế thời trang.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y: thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
248 

(210) 4-2020-34641 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ADAMA STUDIOS INC.  (US) 

400 Old Country Road, Westbury, New 
York, 11590, United States 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu hoa và chậu cây 

 

 
(210) 4-2020-34652 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xanh lam. 
(731) BINGBON PTE. LTD.   (SG) 

73 Upper Paya Lebar Road #06-01c 
Centro Bianco Singapore 534818  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 

xuống; ứng dụng phần mềm cho điện thoại; ứng dụng phần mềm có thể tải về; phần mềm 
dùng cho phát triển ứng dụng; ứng dụng phần mềm cho kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Đầu tư quỹ; quản lý tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; báo giá chứng 
khoán; phân tích tài chính; môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ nền tảng 
[PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web.  

 
 

(210) 4-2020-34665 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; A26.11.8; 

1.15.1 
(591) Xanh dương, cam, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại du lịch Nam Du  
(VN) 
55/6 khóm Đông Thạnh, phường Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2020-34684 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A15.7.2; 5.7.21; A5.7.22; A5.3.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, đen. 
(731) Hội Nông dân xã Trường 

Thắng  (VN) 
Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả na (mãng cầu) tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả na (mãng cầu). 
 

 
(210) 4-2020-34704 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Cao Su Lai 

Châu  (VN) 
Đường Thanh Niên, tổ 5, phường Tân 
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ (cao su); cao su thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp; cao su sơ 

chế. 
 

 
(210) 4-2020-34727 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88849058 26.03.2020 US 

  
(731) ASCEND PERFORMANCE 

MATERIALS OPERATIONS LLC  (US) 
1010 Travis Street, Suite 900, Houston, 
Texas 77002, United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô chưa xử lý; nhựa polyme dạng thô chưa xử lý; hợp chất 

nhiệt dẻo dạng thô chưa xử lý dùng trong sản xuất cho các ngành công nghiệp; các loại 
nhựa dạng thô chưa xử lý dưới tất cả các dạng, trừ nhựa tự nhiên dạng thô; nhựa polyamit 
dạng thô chưa xử lý. 
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Nhóm 17: Nhựa tổng hợp bán thành phẩm; nhựa polyme bán thành phẩm; nhựa bán thành 
phẩm dưới dạng các màng mỏng; màng mỏng bằng chất đồng trùng hợp bán thành phẩm 
dùng trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại; nhựa polyamit bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-34740 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 5.3.11
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác chè an toàn Tân 
Lợi  (VN) 
Xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2020-34746 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sơn KENRY  (VN) 

1/87A ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dầu; sơn nước; sơn chống thấm (sơn lót có tác dụng chống thấm).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2020-34749 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 

Nam    (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; hộp kính đeo 

mắt; khăn lau dùng cho kính đeo mắt.   
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Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 
mắt; buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, 
như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, hộp 
đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên; quảng cáo để bán 
hàng; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2020-34750 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 

Nam    (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; hộp kính đeo 
mắt; khăn lau dùng cho kính đeo mắt.    

 

Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 
mắt; buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, 
như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, hộp 
đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên; quảng cáo để bán 
hàng; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2020-34751 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 

Nam    (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; hộp kính đeo 

mắt; khăn lau dùng cho kính đeo mắt.   
 

Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 
mắt; buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, 
như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, hộp 
đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên; quảng cáo để bán 
hàng; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2020-34752 (220) 26.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 

Nam   (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; hộp kính đeo 
mắt; khăn lau dùng cho kính đeo mắt.  

 
Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 
mắt; buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, 
như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, hộp 
đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên; quảng cáo để bán 
hàng; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2020-34755 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; 25.12.1; A3.7.24; 1.3.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
Khu 2, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ tùng 
xe máy.  

 

 
(210) 4-2020-34762 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.2; 24.1.1; A5.3.13; 5.13.25; 

24.9.1; A26.11.8; 5.3.16; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nga 
Hoàng  (VN) 
Số nhà 93, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống có cồn được pha trộn 
sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống có cồn [trừ bia]. 
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(210) 4-2020-34764 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.3.3; A19.13.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hưng Cường  (VN) 
Số 11, phố Lạc Quần, xã Xuân Ninh, 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 

 

 
(210) 4-2020-34773 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Vàng đồng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục SHP  (VN) 
151 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt; pa-tê; pa-tê làm từ thịt nhum. 

 

 
(210) 4-2020-34774 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 5.7.3 
(591) Trắng, nâu, vàng ánh đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục SHP  (VN) 
151 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mì; bánh mì kẹp nhân.  

 

 
(210) 4-2020-34775 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, vàng ánh đồng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục SHP  (VN) 
151 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dùng cho đồ ăn hoặc đồ uống; tinh dầu vanilla. 
 

Nhóm 30: Nước xốt; xốt vanilla; chiết xuất vanilla tươi dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-34776 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Nâu, trắng, vàng ánh đồng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục SHP  (VN) 
151 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bánh ngọt; phở; bánh canh; cơm. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; sinh tố [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2020-34777 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Nâu, trắng, vàng ánh đồng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục SHP  (VN) 
151 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu mạnh; tinh chất có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-34778 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược TNM  (VN) 
Lô 4 - TT14 khu nhà ở cán bộ, nhân viên 
Văn phòng Trung ương Đảng và Báo 
nhân dân, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, nước 
hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2020-34779 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại quốc 
tế ORGEN  (VN) 
Số 12, ngách 260/4 phố Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị sấy khô. 
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; thịt; cá đã chế biến; gia cầm không còn sống (hoặc chế biến). 

 
Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; hạt giống; động vật sống. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rau tươi, củ quả tươi, hạt giống, động vật sống, 
rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, phân bón hữu cơ, hóa chất công nghiệp và chất diệt ký sinh trùng, hệ thống và 
thiết bị sấy khô. 

 
 

(210) 4-2020-34780 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại quốc 
tế ORGEN   (VN) 
Số 12, ngách 260/4 phố Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị sấy khô. 
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; thịt; cá đã chế biến; gia cầm không còn sống (hoặc chế biến). 

 
Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; hạt giống; động vật sống. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
256 

Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rau tươi, củ quả tươi, hạt giống, động vật sống, 
rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, phân bón hữu cơ, hóa chất công nghiệp và chất diệt ký sinh trùng, hệ thống và 
thiết bị sấy khô. 

 

 
(210) 4-2020-34824 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.7.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM phát triển 
DV và xuất nhập khẩu Đại 
Nam  (VN) 
Tổ 105 cụm 10 (tổ 52 mới) phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 06: Bộ siết dây cáp bằng kim loại; bu lông ốc vít bằng kim loại; kẹp dây cáp và ống 
dẫn bằng kim loại; xích bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; đai ốc 
bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; cơ cấu kéo căng. 

 
 

(210) 4-2020-34833 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.13.4; A2.1.24; 2.1.26 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà 

Bắc  (VN) 
Xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng vải thổ cẩm, ví bằng vải thổ cẩm, ô bằng vải thổ cẩm, ba lô bằng 
vải thổ cẩm. 

 

Nhóm 24: Vải, vải thổ cẩm dùng cho gia đình như: khăn trải bàn, khăn trải giường, khăn 
phủ gối, rèm, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ nệm. 

 

 
(210) 4-2020-34930 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

1.15.11 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, vàng nâu, nâu, 

ghi xám, xanh lá cây. 
(731) Hồ Trần Phương Nga  (VN) 

P1502-N2D khu Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn chay. 
 

 
(210) 4-2020-34931 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A1.1.10; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NT THE PRAYER GARDEN  
(VN) 
Số 174, đường Huỳnh Cương, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-34934 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.5; 1.15.24; A24.7.23; 24.7.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Ban quản lý di tích Côn Sơn - 

Kiếp Bạc  (VN) 
Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp sen.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm giới thiệu về di tích, văn hoá, lịch sử: sách, báo, đồ lưu 
niệm, tranh, ảnh.  

 
Nhóm 41: Tổ chức lễ hội đình chùa cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát. 

 

 
(210) 4-2020-34969 (220) 27.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) A & M BEAUTY WELLNESS SDN. 

BHD.  (MY) 
Klang Jaya Inno Business Park 8, Jalan 
Haji Abdul Karim 26/KS 02, Taman 
Klang Ria, 41000 Klang, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: ứng dụng [phần mềm], có thể tải về; ứng dụng [phần mềm] cho điện thoại di 

động; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi tính cho phép người dùng thực hiện 

các giao dịch kinh doanh điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; nền tảng phần mềm máy vi 

tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, có thể tải về; ứng dụng 

[phần mềm] cho điện thoại thông minh, có thể tải về. 
 

 
(210) 4-2020-35042 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Lâm Văn Mục  (VN) 
Thôn Đồng Con 2, xã Tân Lập, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh [chụp ảnh]; camera giám sát, quan sát; camera quan sát phía sau dùng 

cho xe cộ; máy quay phim; chuông [thiết bị báo động]; chuông cửa điện; thiết bị truyền 

phát tín hiệu điện tử; thiết bị điều khiển từ xa; pin mặt trời; tấm pin mặt trời để sản xuất 

điện; đồng hồ thông minh; chuông báo cháy; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị ghi hình. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; hệ thống chiếu sáng và thiết 

bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; quạt gió [điều hoà 

không khí]; đèn gắn trên trần nhà; đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 12: Thiết bị bay để quay phim. 

 
 

(210) 4-2020-35050 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hyundai 
Aluminium Vina   (VN) 
Số 1/17 phố Nhị Châu, phường Nhị 

Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; phụ kiện cửa bằng kim loại: nhôm, inox. 

 

Nhóm 07: Máy cắt thanh nhôm định hình.  
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(210) 4-2020-35079 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 26.4.1; 26.13.25 
(591) nâu, vàng, nâu nhạt. 
(731) Cao Quỳnh Anh  (VN) 

90/14 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: quần áo, ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali làm từ da và giả da, 
mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát. 

 

 
(210) 4-2020-35092 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) 1. Hoàng Ngọc Anh   (VN) 
55 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

2. Kiều Đăng Khoa   (VN) 
55 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón; váy, đầm; tất (vớ); khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ nón, trang phục dệt kim, váy, đầm, tất (vớ), 
khăn quàng cổ, túi xách, ba lô, ví cầm tay, băng tay, ca vát. 

 

 
(210) 4-2020-35101 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất đèn 
pin, vợt muỗi G8  (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, CCN 
Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; dây điện; công tắc điện; bộ lưu điện; thiết bị sạc pin 

các loại; pin xe đạp điện; pin xe máy điện. 
 

Nhóm 11: Đèn, bóng đèn dùng pin; đèn, bóng đèn dùng điện; đèn, bóng đèn dùng ắc quy 
có thể chạy được. 
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Nhóm 16: Màng mỏng dùng để bọc  
 

Nhóm 21: Vợt muỗi chạy điện; vợt muỗi dùng pin.  
 

Nhóm 25: Đồ đi chân. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: phích cắm điện; ổ cắm điện; dây điện; công tắc điện; bộ lưu 
điện; thiết bị sạc pin các loại; pin xe đạp điện; pin xe máy điện; đèn, bóng đèn dùng pin; 
đèn, bóng đèn dùng điện; đèn, bóng đèn dùng ắc quy có thể chạy được; màng mỏng dùng 
để bọc; vợt muỗi chạy điện; vợt muỗi dùng pin; tấm xốp để tách các ngón chân hoặc vệ 
sinh; đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2020-35120 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Trần Thanh Hà  (VN) 

Xóm 7 Phú Lễ, xã Hải Châu, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại sử dụng cho kho lạnh. 
 

Nhóm 09: Tủ điện dùng để điều khiển kho lạnh; mạch điện tử dùng để điều khiển kho lạnh. 
 
Nhóm 11: Kho lạnh lắp đặt sẵn có thể di chuyển được (kho lạnh mini) dùng để bảo quản 
các sản phẩm có yêu cầu cao về nhiệt độ bảo quản như dược phẩm, chế phẩm sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, đông trùng hạ thảo và nguyên liệu nói chung. 

 
 

(210) 4-2020-35216 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu VCEE Việt 
Nam   (VN) 
Số 23, đường Vũ Phạm Hàm, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị vệ sinh: vòi sen, vòi chậu 

lavabo, bồn rửa mặt, bồn tắm, bệ tiểu, vòi xịt vệ sinh, thiết bị gia đình: nồi cơm điện, nồi áp 
suất điện, nồi lẩu điện, lò nướng, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện tử thông minh.  
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(210) 4-2020-35223 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, cam. 
(731) AL-DAYAGHEM FOR TRADING 

AGENCIES  (JO) 
3rd floor, Al Zoubi Center Building No. 
3, Al Nasea Street, Al Rawnaq District, 
Al Bayader, Amman-Jordan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Than dùng để hút shisha; than bánh dùng để hút shisha; than củi [nhiên liệu]; 

than bánh; than bánh làm từ gỗ. 
 

 
(210) 4-2020-35224 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.1.13; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, cam. 
(731) AL-DAYAGHEM FOR TRADING 

AGENCIES  (JO) 
3rd floor, Al Zoubi Center Building No. 
3, Al Nasea Street, Al Rawnaq District, 
Al Bayader, Amman-Jordan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Nước mật thuốc lá để hút shisha; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; 

thuốc lá; shisha. 
 

 
(210) 4-2020-35231 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.21; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHƯƠNG NAM  (VN) 
300C Nguyễn Thông, phường An Thới, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2020-35237 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Huệ Nguyên  

(VN) 
32 đường số 5, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; thiết bị máy nông nghiệp; phụ tùng máy nông nghiệp; bánh 

xích cao su. 
 

 
(210) 4-2020-35238 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Huệ Nguyên  

(VN) 
32 đường số 5, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; thiết bị máy nông nghiệp; phụ tùng máy nông nghiệp; bánh 

xích cao su. 
 

 
(210) 4-2020-35239 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Huệ Nguyên  

(VN) 
32 đường số 5, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; thiết bị máy nông nghiệp; phụ tùng máy nông nghiệp; bánh 

xích cao su. 
 

 
(210) 4-2020-35257 (220) 28.08.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) REGENYAL LABORATORIES S.R.L.  

(IT) 
Via Valtellina, 19/21/23 63074 San 
Benedetto del Tronto (AP), Italy 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất làm đầy cho da có thể tiêm được; axit dùng cho dược phẩm; 

thuốc chống viêm; thuốc tiêm trong khớp trên cơ sở axit hyaluronic. 
 

 
(210) 4-2020-35287 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Bảo Sơn   (VN) 
Số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 

LINK) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ ngoại thất bằng gỗ, cụ thể như: bàn, ghế, kệ để đồ, 

xích đu (không phải là đồ chơi); hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, mây, tre, nứa, lá. 

 

Nhóm 21: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sành, sứ, thủy tinh.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao: trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; đồ chơi 

khác thường dùng cho buổi tiệc; dụng cụ thể dục thể thao.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè); bánh kẹo; nước xốt; gia vị; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ môi 

giới thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; 

dịch vụ đấu giá bất động sản.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; dịch vụ bất động sản: tư vấn, môi giới, định giá, 

kinh doanh bất động sản: mua bán, cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, nhà các loại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng 

hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức 

các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; khu vui chơi giải trí; khu du lịch sinh thái và làng 

du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort).  
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(210) 4-2020-35297 (220) 27.04.2018 

(641) 4-2018-13307 (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Trần Quang Đạo   (VN) 
Số 2B, tổ 14C, phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 06: Bồn inox. 
 

 
(210) 4-2020-35304 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A18.1.19; 18.1.23; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH HECTOR MART  
(VN) 
74 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, các sản phẩm làm đẹp bao gồm mỹ phẩm, 

nước hoa, tinh dầu, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, chế 

phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 

em bé, đồ dùng gia đình bao gồm thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: 

quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, máy ép trái cây, hạt và các sản 

phẩm nông nghiệp bao gồm cà phê, ca cao, trà, trái cây tươi và rau, hạt giống, cây và hoa tự 

nhiên.  

 
 

(210) 4-2020-35460 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 
Số 36 đường Thanh Bình, phường Lộc 

Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Tác phẩm sách; báo có nội dung về marketing, kinh doanh và bán hàng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là các video trực tuyến có hướng dẫn, bài giảng, lớp 

học, bài tập về quảng cáo, marketing; dịch vụ cung cấp các khóa học trực tuyến, trực tiếp về 

chiến lược kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị. 
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(210) 4-2020-35464 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lmc 
Holdings  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 

phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Phân phối, bán lẻ, bán buôn các sản phẩm công nghệ, cụ thể là: máy tính, thiết bị 

ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, chương trình máy tính, phần mềm ứng dụng cho 

máy tính hoặc điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính hoặc phần mềm trò chơi sử 

dụng trên điện thoại di động, thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính], phần cứng 

máy tính, bàn phím máy vi tính, điện thoại di động, tai nghe, day cáp truyền tải dữ liệu, 

máy tính bảng, đồng hồ thông minh, thiết bị truyền phát âm thanh hoặc hình ảnh, máy ảnh, 

thiết bị sạc pin điện, bàn phím, thiết bị xử lý dữ liệu, linh kiện và phụ kiện cho máy tính; 

dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và thiết kế trang web; 

phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ tư vấn công nghệ thông 

tin; cho thuê phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2020-35465 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CREATIVE IMPACT (HONG KONG) 

LIMITED  (CN) 

Flat/Rm 1201-04, 06-07, 12/F Energy 

Plaza, 92 Granville Road Tsim Sha Tsui 

East, Kowloon Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tấm lót dùng một lần dành cho tã (quần tã) cho người không tự chủ được; tã 

(quần tã) dùng một lần; tã (quần tã) bằng vải; tã (quần tã) làm từ xenluloza; quần tã bơi 

dùng một lần cho trẻ em và trẻ sơ sinh; tã trẻ em; quần tã trẻ em; tã (quần tã) dùng cho 

người không tự chủ được; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; tấm lót dùng một lần để thay tã cho 

trẻ em; bông thấm hút. 
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(210) 4-2020-35478 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.1.18; A24.15.7 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần VIAICOM  (VN)
Thôn Khánh Thịnh (tại nhà ông Nguyễn 

Văn Thức), xã An Hồng, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Các phụ kiện dùng cho ô tô; tấm chắn kính chống nắng ô tô; tấm phủ ô tô [đã tạo 

hình]; túi đựng đồ treo ghế ô tô; miếng lót ghế ô tô; miếng dán gương chống nước ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-35486 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.3.1; 26.4.3; 26.4.9; 7.15.26 

(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 
Khang T&T  (VN) 
Số 8, đường 5 mở rộng, khóm 8, phường 

Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không 

khí); quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí). 

 
 

(210) 4-2020-35487 (220) 31.08.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.7.20 

(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, xanh tím 

than. 

(731) Phạm Bé Vũ  (VN) 
ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt, uốn tóc; thẩm mỹ viện tóc.  
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(210) 4-2020-35522 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kính mắt Thủy 
Tiên  (VN) 
Số 147 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân. 
 

 
(210) 4-2020-35523 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.4; 3.7.17; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính mắt Thủy 
Tiên  (VN) 
Số 147 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 

cân. 
 

 
(210) 4-2020-35594 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Từ Quá Khứ  
(VN) 
36/6 đường số 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, xúc tiến và triển khai các triển lãm, triển lãm (hội chợ) thương mại yà 

các sự kiện trong lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, 
phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an ninh mạng bảo mật, phát triển công nghệ, 
công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn vật, trí 
tuệ nhân tạo và học máy cho mục đích thương mại, kinh doanh hoặc quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo và phân phát thông tin, cụ thể là cung cấp không gian quảng cáo định loại qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh vực đã được phân loại 
thông qua cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến; dịch 
vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng nhân sự. 
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Nhóm 38: Dịch vụ chia sẻ ảnh và chia sẻ video, cụ thể là truyền điện tử các tệp ảnh sổ, 

video và nội dung nghe nhìn giữa những người dùng internet; cung cấp truy cập tới cơ sở dữ 

liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến, dịch vụ viễn thông cụ thể là, 

truyền điện tử phương tiện điện tử, dữ liệu, tin nhắn, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và 

thông tin; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để thông tin về các chủ đề quan tâm chung; 

dịch vụ viễn thông và dịch vụ máy tính mạng ngang hàng, cụ thể là truyền điện tử hình ảnh, 

nội dung nghe nhìn và nội dung video, ảnh chụp, video, dữ liệu, ký tự, tin nhắn, quảng cáo, 

phương tiện truyền thông quảng cáo và thông tin; dịch vụ phòng nói chuyện để nối mạng xã 

hội; cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng chia sẻ và truyền thông tin, 

âm thanh, video, tin tức thời gian thực, nội dụng giải trí, hoặc thông tin để thiết lập cộng 

đồng ảo và tham gia vào nối mạng xã hội. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể 

là tạo cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký tổ chức các nhóm, các cuộc gặp gỡ, và các 

sự kiện, tham gia vào các cuộc thảo luận và tham gia liên kết mạng xã hội, kinh doanh và 

cộng đồng; dịch vụ máy tính có bản chất là hồ sơ điện tử tùy chỉnh của nhóm và cá nhân 

hoặc trang web cung cấp thông tin do người dùng xác định hoặc chỉ định bao gồm cả âm 

thanh, video, hình ảnh, ký tự, nội dung, và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp 

công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu trên internet và mạng truyền thông; cung cấp phương 

tiện trực tuyến có công nghệ cho phép người dùng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có thông tin 

nối mạng xã hội và mạng kinh doanh, và để truyền và chia sẻ thông tin đó giữa nhiều tiện 

nghi trực tuyến để tiến hành nối mạng xã hội và dễ quản lý tài khoản nối mạng xã hội của 

họ; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép người dùng 

truyền dữ liệu nhận dạng cá nhân đến và chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân với và giữa 

nhiều thiết bị trực tuyến; cung cấp môi trường mạng trực tuyến để kết nối người bán và 

người mua. 
 
 

(210) 4-2020-35644 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.20; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Lệ Thúy  (VN) 
35 Quảng Hiền, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tẩy rửa, làm sạch.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày, dép; mũ, nón.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống được chế biến thủ công.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-35663 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, Đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; hạt nhựa (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế 
biến). 

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 
nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, 
xà gồ kim loại mạ kẽm; ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; lưới thép, 
dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội; các vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Thiết bị mạ kẽm; thiết bị tráng kẽm; máy cán thép; máy cắt tôn; máy công cụ. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; đèn để sàn; bể phun, két phun nước; vòi phun nước và vòi 
phun nước để trang trí; chụp đèn; đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; vòi khóa cho ống và đường 
ống dẫn; chậu rửa tay (bồn rửa tay); thiết bị hong khô tay. 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần bằng nhựa; ống nhựa cứng dùng trong 
xây dựng; cửa nhựa. 

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; khay; khay vận chuyển hàng (pallet) (tất cả sản phẩm này 
bằng nhựa, chất dẻo hoặc bằng gỗ). 

 

Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), xà 
gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim loại khác, 
lưỡi thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ thể là thiết bị máy 
cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính [dịch vụ tài chính]; dịch 
vụ thuê và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tài 
chính ngân hàng, chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường xá, cầu cống, cảng, 
bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải đường sông và vận tải 
hàng hải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ cho thuê cầu cảng; dịch vụ bốc 
xếp hàng hóa. 
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(210) 4-2020-35664 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; hạt nhựa (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế 

biến). 
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 
nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gồ thép, 
xà gồ kim loại mạ kẽm; ống thép đen, ống thép mạ kẽm và mạ các kim loại khác; lưới thép, 
dây thép và dây thép mạ kẽm; thép cán nguội; các vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Thiết bị mạ kẽm; thiết bị tráng kẽm; máy cán thép; máy cắt tôn; máy công cụ. 

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; đèn để sàn; bể phun, két phun nước; vòi phun nước và vòi 
phun nước để trang trí; chụp đèn; đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; vòi khóa cho ống và đường 
ống dẫn; chậu rửa tay (bồn rửa tay); thiết bị hong khô tay. 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm trần bằng nhựa; ống nhựa cứng dùng trong 
xây dựng; cửa nhựa. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; khay; khay vận chuyển hàng (pallet) (tất cả sản phẩm này 
bằng nhựa, chất dẻo hoặc bằng gỗ). 

 

Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim, tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), xà 
gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các kim loại khác, 
lưỡi thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp cụ thể là thiết bị máy 
cán thép, máy cắt tôn. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản lý tài chính; dịch vụ tài trợ, tài trợ tài chính [dịch vụ tài chính]; dịch 
vụ thuê và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tài 
chính ngân hàng, chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; xây dựng nhà cửa đường sá, cầu cống, cảng, 
bến tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho; dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải đường sông và vận tải 
hàng hải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ cho thuê cầu cảng; dịch vụ bốc 
xếp hàng hóa. 
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(210) 4-2020-35671 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.27; 5.7.1; 24.17.5; 26.4.1; A26.4.18; 

26.4.7 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ. 
(731) Đỗ Bá Năm  (VN) 

Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ uống mang về do nhà hàng tự thực hiện; 
dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2020-35687 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 5.7.3; A1.1.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Protect  (VN) 
A3-2 khu ao Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); dầu gội; sữa tắm; chế phẩm làm 

thơm không khí; hóa mỹ phẩm; chế phẩm ngâm giặt. 
 
 

(210) 4-2020-35696 (220) 01.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.3.1; 26.3.2; 3.7.17 
(591) Xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần giầy Thăng 

Long  (VN) 
Số 327, tổ 45, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày đá bóng; giày dép bằng vải đế cói đan; giầy ống ngắn; dép; 

quần áo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: 
đồ đi ở chân, giày đá bóng, giày dép bằng vải đế cói đan, dép, quần áo may sẵn, giày ống 
ngắn, giầy dùng ở bãi biển, giầy cao su, gót giây, giầy ống buộc dây.  
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công giày dép cho người khác; dịch vụ may; gia công da; thêu thùa; 
xử lý vải.  

 

 
(210) 4-2020-35797 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) ALLEY CAT ALLIES, INC.   (US) 

7920 Norfolk Ave, Ste 600, Bethesda 
MD 20814, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về nhu cầu chăm sóc, sức khỏe, 

phòng chống ngược đãi và đối xử nhân đạo với mèo hoang và quản lý, kiểm soát và ngăn 
ngừa ngược đãi các đàn mèo hoang thông qua việc cung cấp trang web trên Internet, tài trợ 
và tổ chức các cuộc thi ảnh, phân phối các phiếu khảo sát và thu thập dữ liệu khảo sát, và 
phổ biến các tài liệu giáo dục và thông tin.  

 
Nhóm 41: Tổ chức lễ hội quốc gia hàng năm hoặc hội chợ liên quan đến các hoạt động vì 
mèo hoang; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các lớp học, hội thảo và tọa đàm trong lĩnh 
vực chăm sóc, sức khỏe, phòng chống ngược đãi và đối xử nhân đạo với mèo hoang và quản 
lý, kiểm soát và ngăn ngừa ngược đãi các đàn mèo hoang; tổ chức và tài trợ cho các lớp học, 
hội thảo, tọa đàm, bài giảng và các cuộc tuần hành cho các trường học, nhóm dân cư, cộng 
đồng, hiệp hội, cơ quan chính phủ và công chúng để cung cấp giáo dục trong các lĩnh vực 
chăm sóc, sức khỏe, phòng chống lạm dụng và đối xử nhân đạo với mèo hoang và quản lý, 
kiểm soát và ngăn ngừa lạm dụng các đàn mèo hoang, và phân phối các tài liệu liên quan 
đến mèo hoang.  

 

Nhóm 44: Cung cấp trang web thông tin về lĩnh vực chăm sóc, sức khỏe, kiểm soát và 
phòng chống ngược đãi và đối xử nhân đạo với mèo hoang của các đàn mèo hoang; và cung 
cấp các liên kết đến các trang web có thông tin, sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực động 
vật.  

 
 

(210) 4-2020-35835 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0035995 04.03.2020 KR 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng tươi, xanh da trời, hồng, trắng, tím, 

đen. 
(731) LIM JUNG SUN  (KR) 

302, 30-1, Yeonkkot-ro 20beon-gil, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
13433,  Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách mỏng liên quan đến giáo dục; ấn phẩm dùng cho giáo dục; tài liệu giáo dục 
in sẵn; phiếu trả lời in sẵn; giấy kiểm tra in sẵn; sách dùng cho học tập. 
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(210) 4-2020-35861 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đặng Văn Tiến  (VN) 

Số 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; phụ kiện thời trang như: thắt lưng, cà vạt, 

khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thời trang như: quần áo, váy, giày dép, 
dây lưng, khăn quàng cổ, mũ, ví da, túi da, túi xách, phụ kiện thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-35876 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HP GLOBAL 

EDUCATION  (VN) 
Số 6 lô 28D, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp các khóa học liên quan đến giáo dục; dịch 

vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc 
kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; dịch vụ tư vấn du học 

 
Nhóm 44: Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay. 

 

 
(210) 4-2020-35890 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 11.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Trường   (VN) 

Đội 8, Thôn Vĩnh Trung, xã Đại áng, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Tiệm trà quất; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ uống mang về do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ 
quán cà phê.  
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(210) 4-2020-35897 (220) 03.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.3.3; 3.11.9; 26.2.7; A3.11.24 

(591) Cam, Trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Tâm  (VN) 
47/7 Nguyễn Thị Huê, Trung Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi da; ví da.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-35965 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần y dược 
FOTECPHAM Việt Nam  (VN) 
Số 72a, ngõ 6, thôn Hữu Lê, xã Hữu 

Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Viên bổ mắt, thuốc bổ mắt (dược phẩm). 
 
 

(210) 4-2020-35971 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 21.1.16; 26.1.6; 2.7.2; 2.3.10 

(591) Hồng, hồng nhạt, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Khuất Duy Ánh  (VN) 
Cụm 7, thôn Thư Trai, xã Phúc Hòa, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, đồ uống không cồn có vị cà phê, nước ép trái cây, nước ngọt, 

nước quả, nước sinh tố. 
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(210) 4-2020-36102 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 26.1.4 
(731) PLUS X CREATIVE PARTNERS   (KR)

3F, 17, Eonju-ro 149-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để loại bỏ lớp biểu bì cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng là 

chế phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da 
đầu; kem dưỡng dạng lỏng (lotion) dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm dùng để tắm bồn và 
tắm vòi hoa sen; dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da và điều trị da; mỹ phẩm sử dụng các chất có nguồn gốc tự nhiên; xà 
phòng/sữa tạo bọt làm sạch da; nước hoa; dầu xả tóc; xà phòng mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da 
cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn cho mục đích mỹ phẩm; 
tấm vải hoặc khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch da (cho mục đích mỹ phẩm); mỹ 
phẩm; phấn má; son môi dạng lỏng; chất làm bóng môi; son/sáp dưỡng môi; son môi; hộp 
son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); móng giả dùng để nối móng (móng típ); nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng; phấn má hồng; phấn má mỹ phẩm; kem đánh răng; chế phẩm 
làm sạch tay không chứa thuốc; khăn giấy ướt dÓ làm sạch, tẩm nước thơm mỹ phẩm hoặc 
chế phẩm tẩy trang; bông mỹ phẩm; hộp mỹ phẩm có thể mang đi được (có chứa mỹ phẩm 
bên trong); mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2020-36111 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Phùng Công Tuấn Việt  (VN) 

Số 77, Trần Duy Hưng, tổ 15, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; sữa tẩy rửa (dùng 

cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa 
thuốc). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm vitamin. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ viện dưỡng lão [dịch vụ viện điều dưỡng]; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà chăm sóc 
người cao tuổi/người dưỡng bệnh. 
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(210) 4-2020-36112 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Phùng Công Tuấn Việt  (VN) 
Số 77, Trần Duy Hưng, tổ 15, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ viện dưỡng lão [dịch vụ viện điều dưỡng]; dịch vụ trung tâm chăm sóc 

sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà chăm sóc 

người cao tuổi/người dưỡng bệnh. 
 

 
(210) 4-2020-36143 (220) 04.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.5; A26.4.18; A26.11.8; 

3.7.17; 26.1.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xám, cam, trắng. 

(731) Vũ Quang Huy   (VN) 
87/53 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 

phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá; dịch vụ kho vận và quản trị kho. 
 
 

(210) 4-2020-36179 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20 (540) 

  

(731) Phạm Tuyết Hạnh  (VN) 
Số 5F, ngách 148, ngõ 1277, đường Giải 

Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành, sứ. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2020-36180 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20 (540) 

  

(731) Phạm Tuyết Hạnh  (VN) 
Số 5F, ngách 148, ngõ 1277, đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành, sứ.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-36185 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ atm; thẻ ghi nợ từ tính; thẻ tín dụng từ tính; phần mềm ngân hàng; phần 

mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp 
nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng, thẻ thanh toán. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng, cụ thể là: phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài 
chính an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín 
dụng điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông 
tin và tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 
thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 
phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 
chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 
giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 
toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 
được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ cho thuê hệ 
thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán 
thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh toán, 

chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh 

vực phát hành hệ thống thanh toán; dịch vụ cung cấp giải pháp kết nối các hệ thống thanh 
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toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát 

hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, hệ thống thanh toán thẻ và các tổ chức khác 

được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 
 

(210) 4-2020-36186 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ atm; thẻ ghi nợ từ tính; thẻ tín dụng từ tính; phần mềm ngân hàng; phần 

mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp 

nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng, thẻ thanh toán. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng, cụ thể là: phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ 

thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài 

chính an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín 

dụng điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông 

tin và tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng 

máy tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 

thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 

phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 

chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 

giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 

toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 

được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ cho thuê hệ 

thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán 

thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh toán, 

chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh 

vực phát hành hệ thống thanh toán; dịch vụ cung cấp giải pháp kết nối các hệ thống thanh 

toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát 

hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, hệ thống thanh toán thẻ và các tổ chức khác 

được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
279 

(210) 4-2020-36189 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A20.1.9; 26.1.2 
(591) Xanh cỏ úa, trắng, đỏ, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất sơn 
quốc tế NANO HD  (VN) 
Số 9, ngõ 19, phố Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 

 
(210) 4-2020-36212 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Phương Linh  (VN) 
Số 42, ngõ 21, phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Rong nho đã qua chế biến; rong biển đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2020-36214 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.7.6; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
(731) YITAIPACKING-

MATERIACCESSORIES(KUNSHAN)C
O,LTD   (CN) 
No.191, Huangpujiang South Road, 
Kunshan City, Jiangsu, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy hoàn thiện sản phẩm; máy công cụ; máy gia công gỗ; máy khắc 

trổ.  
 

 
(210) 4-2020-36231 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần IZZYME  (VN) 
Tòa nhà Anh Minh Tower, 56 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo: cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo bao gồm 
tư vấn, sáng tạo, kế hoạch truyền thông tiếp thị và mua, truyền thông mạng xã hội, quảng 
cáo trong nhà và ngoài trời, các hoạt động truyền thông sản phẩm mới, chiến dịch mới, 
truyền thông trên nền tảng công nghệ số; hoạt động tư vấn quản lý về chiến lược, khởi 
nghiệp, quản trị kinh doanh tiếp thị, quản trị nguồn nhân lực (trừ tư vấn kế toán, tài chính, 
luật); bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. 

 

Nhóm 37: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi 
tính như sửa chữa, thay thế linh phụ kiện. 

 

Nhóm 40: Sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giáo dục khác gồm đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp và cá nhân; dịch vụ 
đào tạo kỹ năng quản lý lãnh đạo, quản trị, kinh doanh, tiếp thị cho doanh nghiệp và cá 
nhân được tổ chức linh hoạt ở các địa điểm khác nhau; dịch vụ đào tạo tiếng Anh cho doanh 
nghiệp, người lớn và trẻ em, thiếu niên được tổ chức linh hoạt ở các địa điểm khác nhau. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính như viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm, lập 
trình các phần mềm nhúng, gia công phần mềm; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống 
máy vi tính như lập và thiết kế các hệ thống máy vi tính tích hợp các phần mềm máy tính và 
công nghệ giao tiếp; xuất bản phần mềm như thiết kế website, sản xuất phần mềm ứng 
dụng; phục hồi ổ cứng; khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

 

(210) 4-2020-36235 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 

bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36236 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 
bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36237 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 

bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36238 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 

bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36239 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 
bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2020-36240 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 

bảo hộ dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2020-36241 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế An Đạt  
(VN) 
Số nhà 47 Phúc Thịnh, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vải kháng khuẩn dùng trong y tế; bộ quần áo có mũ 

bảo hộ dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng phẫu thuật và dùng trong y tế; băng để băng 
bó hỗ trợ dùng trong phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2020-36248 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PROLIGHT OPTO TECHNOLOGY 

CORPORATION  (CN) 
No.89, Xiyuan Rd., Zhongli Dist., 
Taoyuan City 320, Taiwan, R.O.C. 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Chíp đi-ốt phát quang; thiết bị bán dẫn; vi mạch silicon; miếng bán dẫn cho đi-ốt 
phát quang; đi-ốt phát quang; đi-ốt [bộ phận mạch điện]; đi-ốt laze; bộ nối điện; thiết bị chỉ 
báo bằng đi-ốt phát quang; thiết bị hiển thị bằng đi-ốt phát quang. 

 

 
(210) 4-2020-36251 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SMARTKYC LIMITED  (GB) 

International House, Gresham House, 24 
Holborn Viaduct, LONDON, EC1A 
2BN, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công nghệ kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2020-36261 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19; 1.3.1; 26.2.7; 

A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, cam vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Như ý Group  
(VN) 
Số 44, ấp Long Hưng II, Xã Hòa Minh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; 

màu vẽ cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; mỹ 
phẩm; tinh dầu; son môi; nước thơm.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; dây chuyền [đồ kim hoàn]; đồng hồ; hoa tai; đồ 
trang sức; đá quý. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia đình; đồ trang trí bằng sứ; giàn phơi đồ giặt; thủy tinh 
tráng men, không dùng trong xây dựng; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; áo váy; quần áo ngủ; quần 
lót; dép; khăn quàng cổ; áo sơ mi; váy; đồng phục; giầy thể thao.  

 
Nhóm 29: Sữa; thực phẩm trên cơ sở cá; sữa chua; dầu dùng cho thực phẩm; thịt; xúc xích.  

 
Nhóm 30: Bột chiên giòn; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh 
ngọt; kẹo; sôcôla; ca cao; cà phê; bột mì; bánh pizza; gạo.  

 
Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; thức ăn gia súc; hoa tự nhiên; động vật sống; cây trồng; 
hoa khô dùng để trang trí. 
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Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; quảng cáo; kiểm toán doanh nghiệp; marketing; dịch vụ khai 
thuế; dịch vụ trung gian thương mại.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ cầm đồ; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; 
cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sữa chữa các 
thiết bị làm lạnh; sơn nội thất và ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe; dịch vụ giao hàng; vận 
tải bằng tắc xi; vận chuyển khách lữ hành.  

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; trường mẫu giáo; 
dịch thuật; đào tạo lại nghề; tổ chức các buổi khiêu vũ; dịch vụ hướng dẫn, giảng đạy; dịch 
vụ giải trí. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ làm tóc; xoa bóp; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2020-36263 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.1; 7.11.1; 7.11.10 
(591) Đỏ, xanh tím than, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vũ Thái Thịnh  

(VN) 
Tổ 2, ĐTL. 763, ấp Thọ Chánh, xã Xuân 
Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay dùng cho mục đích y tế; áo choàng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-36264 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.20; 3.7.17 
(591) Vàng, xanh tím than, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Vũ Thái Thịnh  

(VN) 
Tổ 2, ĐTL. 763, ấp Thọ Chánh, xã Xuân 
Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay dùng cho mục đích y tế; áo choàng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2020-36269 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh coban, đỏ. 

(540)   

(731) Hộ kinh doanh Bánh Yêu  (VN) 
79/1 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại nguyên liệu để làm bánh: bột gelatin, bột rau câu. 
 

Nhóm 30: Đường. 
 

(210) 4-2020-36274 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng nhạt, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Duy  (VN) 
Thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu ăn; dầu đậu nành; dầu lạc (đậu phộng). 
 

 
(210) 4-2020-36289 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) CERTIS U.S.A., L.L.C. (A DELAWARE 

LLC)  (US) 
9145 Guilford Road, Suite 175, 
Columbia MARYLAND 21046, USA 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt nấm dùng cho nghề làm vườn; 
chất diệt nấm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-36307 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; 26.15.15; 4.5.3; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đồng. 
(731) Công ty TNHH DAMIFARM   (VN) 

84 thôn Vinh Đức, xã Đức Minh, huyện 
§ak Mil, tỉnh §ak Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Chuối sấy; dứa (thơm) sấy; táo sấy; sachi sấy; mắc ca sấy; bơ sấy; mít sấy; hạt 
đậu sấy; khoai sấy; sắn sấy; hạt điều sấy; mứt quả ướt; hồng sấy; ổi sấy; bơ thực vật; dầu 
thực vật; rau củ quả đã chế biến; hoa hồi sấy; quế sấy.   

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; bột ngũ cốc; mì sợi; gạo; sô-cô-la; mật ong; thảo mộc (gia 
vị); hạt tiêu.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: chuối sấy, dứa (thơm) sấy, táo sấy, sachi 
sấy, mắc ca sấy, hạt tiêu sấy, bơ sấy, mít sấy, hạt đậu sấy, ngô sấy, khoai sấy, sắn sấy, hạt 
điều sấy, mứt quả ướt, hồng sấy, ổi sấy, bơ thực vật, dầu thực vật, rau củ quả đã chế biến, 
hoa hồi sấy, quế sấy, trà, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc, mì sợi, gạo, sô-cô-la, mật ong, thảo 
mộc (gia vị), hạt tiêu.     

 

 
(210) 4-2020-36311 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, da cam, trắng, đen, 

hồng đậm, hồng nhạt, vàng đậm, vàng 
nhạt, đỏ, tím, xám nhạt. 

(731) Hồ Ngọc Diễm  (VN) 
175/1/6 Hồ Văn Long, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy; ngô chiên; gạo lứt. 
 
 

(210) 4-2020-36313 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.25; 26.4.2; 25.1.25; A26.4.18 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế 
phẩm để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài; chế 
phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế); nước rửa tay 
(không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để làm sạch và 
đánh bóng; xà phòng; xà phòng dạng lỏng; chế phẩm rửa tay (không dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục đích y tế) bao 
gồm sữa tắm tạo bọt; và chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không dùng cho 
mục đích y tế) bao gồm gel  tắm vòi hoa sen; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-
nhơ (colognes); nước hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette); chế phẩm làm mềm và thơm da 
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dùng sau khi cạo râu; nước hoa xịt toàn thân; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; chế 
phẩm chống chảy nhiều mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); bọt cạo râu; dầu (gel) cạo râu; 
nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem bôi dùng cho da (mỹ 
phẩm); và nước xức dùng cho da; chế phẩm dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế); chế 
phẩm xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc da (không dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); và chế phẩm 
chống nắng; chế phẩm dùng để trang điểm; và chế phẩm để tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng môi (không dùng cho mục đích y 
tế); len bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng 
bông mỹ phẩm (được tẩm nước thơm mỹ phẩm); khăn lau được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
miếng bông mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm); mỹ 
phẩm chăm sóc da đầu và tóc; dầu gội; và dầu xả tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu 
để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; keo xịt tóc; 
phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm 
này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc 
(không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dưỡng tóc khô (không dùng cho mục đích y tế); 
dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe tóc (không dùng cho mục đích y tế); kem bôi 
tóc (mỹ phẩm); kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chăm sóc miệng (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh 
hoặc mục đích diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho cá nhân; chế phẩm diệt khuẩn 
dùng trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn chứa dược chất; chế phẩm chăm sóc tóc 
và da chứa dược chất; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất 
diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và 
ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi (không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát 
sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2020-36325 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.5.7; 26.11.22 
(731) AKAD GENERAL TRADING (L.L.C)  

(AE) 
Office 1247, Gulf Commercial, P.O. Box 
128307, Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc di động; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy vi tính; 

phần cứng máy vi tính; máy vi tính xách tay; máy vi tính bảng; đồng hồ thông minh; bộ 

nguồn điện di động (pin dự phòng có thể sạc lại); bộ nguồn điện; bao chuyên dụng cho điện 

thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại thông minh và máy 

tính bảng; ốp chuyên dụng cho điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; 
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thiết bị sạc điện; dây điện; đầu nối dây điện; móc treo chuyên dụng cho điện thoại di động; 

thiết bị sạc cho pin điện; pin điện. 
 

 
(210) 4-2020-36329 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; 24.15.21; A26.4.18; A24.15.7 

(731) AKAD GENERAL TRADING (L.L.C)  

(AE) 

Office 1247, Gulf Commercial, P.O. Box 

128307, Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc di động; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy vi tính; 

phần cứng máy vi tính; máy vi tính xách tay; máy vi tính bảng; đồng hồ thông minh; bộ 

nguồn điện di động (pin dự phòng có thể sạc lại); bộ nguồn điện; bao chuyên dụng cho điện 

thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại thông minh và máy 

tính bảng; ốp chuyên dụng cho điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; 

thiết bị sạc điện; dây điện; đầu nối dây điện; móc treo chuyên dụng cho điện thoại di động; 

thiết bị sạc cho pin điện; pin điện. 
 

 
(210) 4-2020-36335 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Xanh lá mạ, xám, trắng, đen đậm, đen 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy khoan; máy mài; máy nén khí; dụng cụ khí nén; máy hàn; dây áp 

lực; máy bơm nước; máy phun áp lực; máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 08: Lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; kìm; cờ lê; khẩu tuýp  [dụng cụ cầm tay]; mũi khoan 

[dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 09: Ti vi; loa đài; máy vi tính; máy in nhiệt dùng với máy tính; bàn phím máy tính; 

chuột máy tính. 

 

Nhóm 11: Bếp từ; lò vi sóng; lò nướng; tủ lạnh; máy hút mùi; thiết bị điều hòa không khí; 

máy sấy tóc; nồi điện; xoong điện; bình nước siêu tốc (chạy bằng điện). 
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(210) 4-2020-36337 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) DONGGUAN TOCO TRANSMISSION 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
No.11. Jinying 1st Street, Chenwu 
Village, Houjie Town, Dongguan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; máy khắc trổ; máy 

nông nghiệp; máy đóng gói thực phẩm; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-36338 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(731) SHENZHEN SUNNYHALL 

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CO.,LTD  (CN) 
A-9P, Haoming Fortune Plaza, North 
side of Shennan Ave., Xiangmihu St, 
Futian Dist, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; khảo thí giáo dục; đào tạo về kinh doanh; dịch vụ về giáo dục giảng 

dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
 

 
(210) 4-2020-36346 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng, hồng phấn, cam ngói, nâu. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Hoài 
Ân  (VN) 
04 Lê Duần, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo.  
 

Nhóm 31: Con heo (còn sống).  
 

Nhóm 35: Kinh doanh con heo; kinh doanh thịt heo.  
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(210) 4-2020-36348 (220) 07.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Hoài 
Ân  (VN) 
04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 31: Trái dừa xiêm tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán trái dừa xiêm.  
 

 
(210) 4-2020-36351 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 18.5.1; 26.1.1; A24.15.7; 24.15.21 (540) 

  

(731) Vương Hồng Ngoan   (VN) 
Lô 64.22 đường Phạm Hùng, phường 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2020-36354 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; A26.11.8 

(591) Xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KANSAS Việt 
Nam  (VN) 
1606 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 
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(210) 4-2020-36355 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) KE HUIGUO  (CN) 

No.3, Lane 6, Yongmao Area, 

Shangxiaokeng Avenue, Liangying 

Town, Chaonan District, Shantou, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác;  xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thị trường 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa/dịch vụ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-36357 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) KE HUIGUO  (CN) 

No.3, Lane 6, Yongmao Area, 

Shangxiaokeng Avenue, Liangying 

Town, Chaonan District, Shantou, 

Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bông phấn trang điểm; lược; ca/chén vại; bàn chải đánh răng; 

tăm. 
 

 
(210) 4-2020-36359 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) KE HUIGUO  (CN) 

No.3, Lane 6, Yongmao Area, 

Shangxiaokeng Avenue, Liangying 

Town, Chaonan District, Shantou, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 10: Miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa 

bóp; bình sữa cho trẻ em bú; bao cao su; mặt nạ phòng độc. 
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(210) 4-2020-36360 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) KE HUIGUO  (CN) 

No.3, Lane 6, Yongmao Area, 

Shangxiaokeng Avenue, Liangying 

Town, Chaonan District, Shantou, 

Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm để chăm sóc da; khăn vệ sinh; xà phòng khử trùng/tẩy 

uế; dầu gội chứa thuốc; chất bổ sung khoáng chất dùng cho ăn kiêng; nước rửa tay diệt 

khuẩn. 
 

 
(210) 4-2020-36393 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5 

(591) Đỏ, cam, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIND LINK   (VN) 
Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp 

Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên    

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng cho mục đích y tế; chất bổ 

sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 30: Trà thảo dược, không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh lọc; nước khoáng [đồ uống]; nước uống thiên nhiên; nước uống 

đóng chai; nước uống đóng bình.  

 

Nhóm 33: Rượu; bia.  

 

Nhóm 41: Giáo dục bao gồm: dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình sản xuất các 

chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất buổi biểu diễn; thông tin giải trí; giải trí 

trên truyền hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà nghỉ]; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà 

hàng ăn uống; khu du lịch; khu nghĩ dưỡng.  
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(210) 4-2020-36437 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.16; A2.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
74 Vườn Mai, khu đô thị Ecopark, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, ví, cặp, vali. 
 

Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; chăn; ga giường; khăn trải bàn (không bằng giấy); vải; bình 
phong bằng vải. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-36490 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Tồn 
Phát   (VN) 
Số 377/4A Nguyễn Kim Cương, tổ 9, ấp 
6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2020-36512 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xám, trắng, nâu vàng đậm, nâu vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất ngũ 

kim Tiến Đạt  (VN) 
Thửa số 5, đường Tỉnh Lộ 830, ấp 3, xã 
An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Khoá cửa; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-36525 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15; 26.4.2; 26.4.10 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) SANKO SEIKA CO., LTD.  (JP) 

13-34, Niizaki 1-chome, Kita-ku, 

Niigata-shi, Niigata 950-3134 JAPAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo giòn; bánh gạo vị hạnh nhân và pho mát; bánh gạo phủ hạnh 

nhân và phô mát; bánh gạo vị đậu nành; hỗn hợp đồ ăn nhẹ bao gồm bánh gạo và các loại 

hạt; hỗn hợp đồ ăn nhẹ bao gồm bánh gạo và đậu phộng; bánh gạo; bánh bột chiên; đồ ăn 

nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhẹ trên cơ sở gạo; thức ăn 

nhẹ trên cơ sở gạo; thanh sô cô la; thanh ngũ cốc; thanh ăn nhẹ làm từ ngũ cốc; thanh ăn 

nhẹ làm từ gạo; bánh quy làm từ gạo; bánh quy. 

 
 

(210) 4-2020-36526 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 2020-027691 13.03.2020 JP 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15; 26.4.2; 26.4.10 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) SANKO SEIKA CO., LTD.  (JP) 

13-34, Niizaki 1-chome, Kita-ku, 

Niigata-shi, Niigata 950-3134 JAPAN 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo giòn; bánh gạo vị hạnh nhân và pho mát; bánh gạo phủ hạnh 

nhân và phô mát; bánh gạo vị đậu nành; hỗn hợp đồ ăn nhẹ bao gồm bánh gạo và các loại 

hạt; hỗn hợp đồ ăn nhẹ bao gồm bánh gạo và đậu phộng; bánh gạo; bánh bột chiên; đồ ăn 

nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhẹ trên cơ sở gạo; thức ăn 

nhẹ trên cơ sở gạo; thanh sô cô la; thanh ngũ cốc; thanh ăn nhẹ làm từ ngũ cốc; thanh ăn 

nhẹ làm từ gạo; bánh quy làm từ gạo; bánh quy. 
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(210) 4-2020-36535 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nikenko  (VN) 
Lầu 5, phòng 5.2 tòa nhà Phượng Long, 

506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống. 
 

 
(210) 4-2020-36561 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.11.3 

(731) Công ty TNHH TNI KING COFFEE  
(VN) 
161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; phô mai; bơ; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và cà phê nhân tạo; bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc; 

sô-cô-la; kem lạnh; kem sorbet và các loại kem ăn được; đường; mật ong; mật đường. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-36568 (220) 08.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH SEVEN MAY  (VN) 
21 ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; kem chống nắng. 
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(210) 4-2020-36584 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; A26.11.8; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Viện Công nghệ Nông nghiệp 
Hữu cơ Việt Nam   (VN) 
Số 9 Nguyên Hồng, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 

điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; đất mùn; dấm gỗ dấm/dấm chưng gỗ (nước chua thu 
được khi chưng hủy gỗ, chứa axit etanoic, metanol, axetin); chế phẩm vi lượng dùng cho 
cây trồng. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín; mứt quả (mứt ướt); trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mật ong; gia vị.  

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi; thảo mộc tươi; củ, cây 
con và hạt giống để trồng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị; tổ chức và điều khiển tập huấn; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; 
nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học; tư vấn công nghệ; nghiên cứu công nghệ; thử 
nghiệm vật liệu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm 
vườn; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp và lâm nghiệp; dịch vụ chăm sóc vườn 
ươm cây. 

 
 

(210) 4-2020-36591 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 6.1.2; 26.3.1; 25.5.25; 26.4.4; 

26.4.9 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Hoành Sơn   (VN) 
Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

 
(210) 4-2020-36605 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Hồ Thị Quỳnh Châu   (VN) 
238/37 Hoàng Diệu 2, khu phố 5, 
phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: thuốc dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2020-36620 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) 1. Đỗ Ngọc Phượng Nhi  (VN) 
A3-10-12 (9.12) chung cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Tiến Dũng  (VN) 
A3-10-12 (9.12) chung cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh mì; bánh ngọt; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; kem lạnh; 

bánh kem. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2020-36715 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.25 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
BMS  (VN) 
97 Linh Đông, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa nhà); bộ mở 

rộng cổng tín hiệu; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông; bộ chuyển đổi dòng điện; bộ 
chuyển đổi điện áp.  
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Nhóm 35: Mua bán: bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa nhà), 
bộ mở rộng cổng tín hiệu, bộ chuyển đổi giao thức truyền thông, bộ chuyển đổi dòng điện, 
bộ chuyển đổi điện áp, bộ cảm biến lưu lượng cho gió và nước, công tắc, đồng hồ kết nối 
thiết bị ngoại vi (dùng để đo dòng điện, đo dòng nước, đo không khí lạnh), thiết bị báo 
cháy.  

 

 
(210) 4-2020-36737 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.6; 5.5.19; A5.5.21 
(731) TIEN CHIN  (TW) 

2F., No. 21, Ln. 57, Yuxi St., Yonghe 
Dist., New Taipei City 234, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2020-36741 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CHONGQING QIULONG 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
No.259 Shimiancun, Qiezixi Residential 
District, Dadukou District, Chongqing, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; phương tiện 

giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; xe máy; khung xe máy; xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2020-36742 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) XIAOFENG ZHU  (CN) 

No. 81, Niansanli Village Park, 
Niansanli Street Yiwu City, Zhejiang 
Province China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột nhão/kem/hồ dán làm từ tinh bột 
[chất dính/chất kết dính], không dùng cho văn phòng hoặc gia đình; chế phẩm khử keo/khử 
gôm; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chất xúc tác hoá sinh; nhựa polyme, chưa 
xử lý. 

 

 
(210) 4-2020-36743 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.5.1 
(731) XIAOFENG ZHU  (CN) 

No. 81, Niansanli Village Park, 
Niansanli Street Yiwu City, Zhejiang 
Province China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột nhão/kem/hồ dán làm từ tinh bột 

[chất dính/chất kết dính], không dùng cho văn phòng hoặc gia đình; chế phẩm khử keo/khử 
gôm; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chất xúc tác hoá sinh; nhựa polyme, chưa 
xử lý. 

 

 
(210) 4-2020-36747 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SHENZHEN NEVOKS TECHNOLOGY 

CO.,LTD.   (CN) 
6010,6/F,West Block, LaobingHengfang 
Industrial Plant, Xingye Road, Yongfeng 
Commuity, Xixiang Subdistrict, Bao'an 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 34: Hộp đựng thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; bật lửa dùng cho người hút thuốc; các 

dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; 
thuốc lá có đầu lọc; hộp đựng bật lửa; hương liệu trừ tinh dầu để sử dụng trong thuốc lá 
điện tử; tẩu hút thuốc; đầu lọc thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2020-36748 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

xuất nhập khẩu Thái Hưng  
(VN) 
Số 6 ngách 4 ngõ 260 Tân Mai, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu kính mắt, gọng kính, mắt kính, hộp đựng mắt kính, 

khăn lau kính. 
 

 
(210) 4-2020-36751 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Thái Hưng  
(VN) 
Số 6 ngách 4 ngõ 260 Tân Mai, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu kính mắt, gọng kính, mắt kính, hộp đựng mắt kính, 

khăn lau kính. 
 

 
(210) 4-2020-36753 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Em    (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy, xe đạp; mua bán phụ tùng xe máy, xe đạp. 
 

 
(210) 4-2020-36756 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Từ Nguyên Lê  (VN) 
KP 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước hoa quả (đồ uống); nước trái cây (đồ uống); xi-rô (đồ uống); nước sinh tố. 
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(210) 4-2020-36758 (220) 09.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng công nghệ Thăng 
Long A  (VN) 
Số nhà 14, ngách 35/69 đường Khương 
Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và công trình văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-36771 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25; 6.1.2; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Dung  (VN) 
Thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản, hải sản đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-36781 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.4; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen. 
(731) YING FA INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
6F., No. 253, Minghua Rd., Gushan 
Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung ăn 

kiêng từ keo ong; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung enzym dùng cho ăn 
kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất xơ dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm. 
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(210) 4-2020-36839 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; 25.1.25; 24.13.1; 14.1.13 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 9, số 25 Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; bể 

chứa bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho xây 
dựng và công trình xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu ốp lát 
bằng kim loại (dùng trong xây dựng). 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy trộn bê tông; băng tải; cần trục; máy nghiền; máy phát điện; 
máy sản xuất điện. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá để xây dựng; xi măng; đất sét; sỏi; cát 
(trừ loại dùng cho lò đúc). 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện, điện tử và điện công nghiệp (bao gồm: máy giặt, máy 
sấy, bàn là, lò nướng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy nướng bánh mì, ấm 
điện đun nước, máy điều hòa không khí, máy lạnh, quạt điện, máy hút bụi, máy đánh bóng 
sàn, đèn điện, lò sưởi, máy khoan, cân điện, vô tuyến, máy quay phim, máy ảnh, máy vi 
tính, máy in, máy hủy tài liệu, máy fax, máy phát điện, công tơ điện, đồng hồ giám sát điện 
năng, rơ-le bảo vệ, tụ bù, mô tơ, máy truyền tải điện năng, biến thế điện, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị phân phối và điều khiển điện, thiết bị chiếu sáng); mua bán: xe ô tô, xe gắn 
máy, canô, sà lan, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc thiết bị cơ khí; 
mua bán, xuất nhập khẩu: trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế; kinh doanh siêu thị (bao gồm: 
quần áo, giày dép, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực 
thực phẩm, máy giặt, máy sấy, bàn là, lò nướng tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, 
máy nướng bánh mì, ấm điện đun nước, máy điều hòa không khí, máy lạnh, quạt điện, máy 
hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, lò sưởi, máy khoan, cân điện, vô tuyến, máy quay 
phim, máy ảnh, máy vi tính, máy in, máy hủy tài liệu, máy fax); dịch vụ môi giới thương 
mại; đại diện thương nhân; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác xuất nhập 
khẩu: các loại khoáng sản, các sản phẩm chế biến từ khoáng sản và các loại vật tư thiết bị 
phục vụ ngành khai khoáng; đại lý ký gửi hàng hóa: ô tô, xe gắn máy, ca nô, sà lan, vật liệu 
xây dựng, máy móc thiết bị cơ khí. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); kinh doanh 
bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị; dịch vụ 
hỗ trợ về tài chính cho du học. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 
khai thác mỏ. 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cất giữ hàng hóa; tham quan (du lịch); dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; phân phối 
điện; phân phối năng lượng; cho thuê chỗ để xe. 

 
Nhóm 40: Chế biến khoáng sản; dịch vụ lắp ráp máy móc, thiết bị cơ khí, máy công cụ và 
máy tạo hình kim loại; tiêu hủy rác thải; xử lý rác thải; sản xuất năng lượng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
tư vấn du học, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ du học (không bao gồm hỗ trợ về tài chính); dịch 
vụ vui chơi giải trí (cáp treo, tập thể hình, sân golf, tennis, cầu lông); tổ chức và điều khiển 
hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn 
hóa. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các công trình điện; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công 
nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; nhà hàng 
ăn uống; đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-36843 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) KLMARKETING PTE. LTD.   (JP) 

5F Resona Kudan Building, 1-5-6 
Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, ngoại trừ dụng cụ hỗ trợ việc đi lại và nạng chống cho 

người tàn tật; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình dùng cho mục 
đích nha khoa; dụng cụ chỉnh răng; mắc cài niềng răng; dụng cụ cố định răng.  

 

 
(210) 4-2020-37007 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
(731) Cửa hàng vật tư nông nghiệp 

Khuya  (VN) 
Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt 
Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư nông nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
304 

(210) 4-2020-37017 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HANS DEVELOPMENT CO., LTD.  

(TH) 
54 Sukhumvit Soi 19, Klongtoey - Nua, 
Wattana, Bangkok, 10110, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ 

trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ du 
lịch; căn hộ để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ); 
căn hộ dịch vụ có đầy đủ tiện nghi để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); chung cư để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung cấp đồ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng phục vụ đồ ăn uống nhanh; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-37018 (220) 10.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HANS DEVELOPMENT CO., LTD.  

(TH) 
54 Sukhumvit Soi 19, Klongtoey - Nua, 
Wattana, Bangkok, 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ 

trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ du 
lịch; căn hộ để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ); 
căn hộ dịch vụ có đầy đủ tiện nghi để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); chung cư để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung cấp đồ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng phục vụ đồ ăn uống nhanh; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-37028 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 

tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
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phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 

(210) 4-2020-37029 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 

tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 

 
(210) 4-2020-37030 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 

tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 
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Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khấu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 

 
(210) 4-2020-37031 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 

tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 
 

(210) 4-2020-37032 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
307 

(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 
tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 

 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 

 
(210) 4-2020-37033 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 

tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm (thương mại) đá quý phong thủy, tranh đá phong thủy đại lý 
mua bán tranh đá phong thủy; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm đá quý 
phong thủy, tranh đá phong thủy; trưng bày sản phẩm đá quý phong thủy, tranh đá phong 
thủy. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ trang sức phong thủy; phục hồi độ sáng bóng cho trang sức cũ (bảo 
dưỡng). 

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đá phong thủy; gia công, đánh bóng đá quý. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo 
từ xa; đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn tâm linh; lập số tử vi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
308 

(210) 4-2020-37133 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SELSTAD AS  (NO) 

P. O. Box 163, 6701 MALOY, 
NORWAY 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây bằng kim loại để buộc; phao neo bằng kim loại; cọc neo tàu bằng kim loại; 

thiết bị neo bằng kim loại cho trại nuôi cá; thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi cá bằng 
kim loại; tấm chắn quây cho lồng nuôi cá; trang thiết bị dùng trong nuôi cá, cụ thể là hang 
cho cá dọn bể, nơi trú ẩn kết hợp, nơi trú ẩn cho cá bàng chài; dây kéo hàng bằng kim loại 
để vận chuyển hàng hoá tải trọng lớn; cáp và dây bằng kim loại thường không dẫn điện; đầu 
nơi cáp bằng kim loại, không dẫn điện; dây kim loại thường; dây xích bằng thép; ròng rọc 
bằng kim loại, không dùng cho máy móc; dây chão bằng kim loại; cáp dây thép; kim loại 
thường và các hợp kim của chúng, quặng; vật liệu bằng kim loại cho xây dựng và công 
trình; ống suốt bằng kim loại. 

 
Nhóm 22: Dây neo; dây đai buộc, không bằng kim loại; lưới đánh cá; lồng nuôi cá; thiết bị 
neo cho trại cá, không bằng kim loại; thiết bị liên kết/kết nối cho lồng nuôi cá, không bằng 
kim loại; lưới dùng cho lồng nuôi cá; lưới rà bắt cá; thiết bị phân loại cá; thiết bị bơm để 
đẩy cá từ lưới quây sang tàu/thuyền; dây kéo hàng không bằng kim loại để vận chuyển hàng 
hoá tải trọng lớn; dây bện; dây cáp, không bằng kim loại; lưới đánh cá thương mại; lưới mắt 
cáo; lưới, không bằng kim loại hoặc amiăng; lưới quây; dây thừng nhỏ để treo tranh; vải 
bạt; dây thừng để làm lan can cầu thang; dây thừng nhỏ; lưới quây (dùng đề đánh bắt cá); 
dây thừng làm từ sợi/nguyên liệu tổng hợp; dây chão; dây chão sử dụng cho hàng hải; dây 
chão và dây bện; thừng chão; dây chão, không bằng kim loại; sợi xe để đan lưới. 
 
Nhóm 28: Mồi câu cá; mồi câu cá nhân tạo; găng tay câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi 
câu; lưỡi câu; chì lưới dùng trong câu cá; đồ câu cá; giỏ đựng cá; mồi câu cá giả; ống cuộn 
dây câu dùng để câu cá; dây câu cá; cần câu cá; lưới đánh cá cầm tay; mồi săn hoặc mồi 
câu cá có mùi thơm [mồi giả]. 

 
 

(210) 4-2020-37175 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Chouchou Việt Nam  
(VN) 
Số 43 ngách 40 ngõ 184 Đê Trần Khát 
Chân, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); gối; gối dài; tấm trải để ngủ; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; giá treo 

áo.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn tắm; khăn xô.  
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ; tất.  
 

 
(210) 4-2020-37178 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Đăng Mẫn  (VN) 

463 Phan Văn Trị, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; thiết bị truyền phát âm thanh; ti vi; bộ thu phát sóng; máy quay 

đĩa dvd; máy quay phim. 
 

 
(210) 4-2020-37189 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 4.5.3; A2.1.23; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vòng Xanh  

(VN) 
100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý kí gửi: xe đạp, phụ kiện xe đạp, túi xách, va li, mắt 

kính, ba lô, đèn điện, đèn pin, đồ chơi, nước hoa, mỹ phẩm, ô dù, dao, kéo, đồng hồ, la bàn, 
dụng cụ thể dục thể thao (vợt đánh banh, dụng cụ cầu lông, mũ nón bảo hộ, quần áo thể 
thao, giày thể thao, tất (vớ) thể thao, cúp thể dục thể thao, bóng thể thao). 
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(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt ngũ cốc (mỹ phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy tế bào 

chết cho da mặt và cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm tẩy da chết mặt; nước thơm để xức 
sau khi tắm; sữa dưỡng da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); serum dưỡng da làm đẹp (mỹ 
phẩm); nước cân bằng da (toner) dùng cho mặt (mỹ phẩm); tinh dầu làm đẹp (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng môi (dùng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
310 

cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; phấn dùng cho cơ thể (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); kem nền mỹ phẩm; kem che khuyết điểm (mỹ phẩm); kem lót trang điểm dạng 
lỏng; phấn trang điểm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm dùng cho 
lông mày; bút chì kẻ lông mày; phấn mắt (mỹ phẩm); bút kẻ mắt (mỹ phẩm); phấn má dạng 
nước (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, không dùng cho mục đích y 
tế; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm nuôi dưỡng tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu gội xả 
tóc (dầu gội - dầu xả); dầu xả tóc; chế phẩm điều trị tóc không chứa thuốc, dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm phục hồi tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu gội đầu không 
chứa thuốc; gel tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch mặt; xà 
phòng dạng bánh; mỹ phẩm cho mục đích sử dụng cá nhân; sữa dưỡng thể (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); nước thơm dưỡng thể (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem dưỡng thể (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm tắm tạo bọt (dùng cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm dùng sau 
khi cạo râu; thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm 
không khí; sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ 
mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; chất làm se dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; thuốc nhuộm râu; chế phẩm tẩy 
trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm 
làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất màu dùng cho mục 
đích vệ sinh; chế phẩm để tẩy màu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bộ mỹ phẩm; bút chì mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho trẻ em; kem làm trắng 
da; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel làm trắng răng; chế phẩm 
đánh răng không chứa thuốc; chất làm bóng răng giả; xà phòng khử mùi; chế phẩm làm 
rụng lông; chất sáp làm rụng lông; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; dầu gội khô không chứa thuốc; nước thơm Cô-lô-nhơ; tinh dầu; 
chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; lông mi giả; móng (tay, chân) giả; chế 
phẩm xông hơi [nước hoa]; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước thơm 
xức tóc, không chứa thuốc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; hương 
thơm để thắp; chất làm bóng môi; hộp son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm trang điểm; nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế phẩm để chăm sóc 
móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; dầu làm bóng móng; chế 
phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất pha chế dầu thơm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch răng giả; nước thơm; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo 
râu; đá cạo râu [chất làm se]; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm. 
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(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt ngũ cốc (mỹ phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy tế bào 

chết cho da mặt và cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm tẩy da chết mặt; nước thơm để xức 

sau khi tắm; sữa dưỡng da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); serum dưỡng da làm đẹp (mỹ 

phẩm); nước cân bằng da (toner) dùng cho mặt (mỹ phẩm); tinh dầu làm đẹp (dùng cho 

mục đích mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 

mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng môi (dùng 

cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; phấn dùng cho cơ thể (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); kem nền mỹ phẩm; kem che khuyết điểm (mỹ phẩm); kem lót trang điểm dạng 

lỏng; phấn trang điểm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm dùng cho 

lông mày; bút chì kẻ lông mày; phấn mắt (mỹ phẩm); bút kẻ mắt (mỹ phẩm); phấn má dạng 

nước (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, không dùng cho mục đích y 

tế; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm nuôi dưỡng tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu gội xả 

tóc (dầu gội - dầu xả); dầu xả tóc; chế phẩm điều trị tóc không chứa thuốc, dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm phục hồi tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu gội đầu không 

chứa thuốc; gel tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch mặt; xà 

phòng dạng bánh; mỹ phẩm cho mục đích sử dụng cá nhân; sữa dưỡng thể (dùng cho mục 

đích mỹ phẩm); nước thơm dưỡng thể (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem dưỡng thể (dùng 

cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm tắm tạo bọt (dùng cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm dùng sau 

khi cạo râu; thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm 

không khí; sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ 

mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; chất làm se dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; thuốc nhuộm râu; chế phẩm tẩy 

trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm 

làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất màu dùng cho mục 

đích vệ sinh; chế phẩm để tẩy màu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bộ mỹ phẩm; bút chì mỹ 

phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho trẻ em; kem làm trắng 

da; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel làm trắng răng; chế phẩm 

đánh răng không chứa thuốc; chất làm bóng răng giả; xà phòng khử mùi; chế phẩm làm 

rụng lông; chất sáp làm rụng lông; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 

dùng cho mục đích y tế; dầu gội khô không chứa thuốc; nước thơm Cô-lô-nhơ; tinh dầu; 

chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; lông mi giả; móng (tay, chân) giả; chế 

phẩm xông hơi [nước hoa]; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước thơm 

xức tóc, không chứa thuốc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; hương 

thơm để thắp; chất làm bóng môi; hộp son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

chế phẩm trang điểm; nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế phẩm để chăm sóc 

móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; dầu làm bóng móng; chế 

phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất pha chế dầu thơm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch răng giả; nước thơm; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo 

râu; đá cạo râu [chất làm se]; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm làm rám nắng [mỹ 

phẩm]; mỹ phẩm. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng dụng 

phần mềm máy tính có thể tải về; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về (phần 
mềm); phần mềm ứng dụng cho giáo dục; từ điển điện tử có thể tải về; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải về; tài liệu giáo dục có thể tải về; tài liệu chương trình giảng dạy có thể tải về; 
vỏ bọc cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; bao đựng điện thoại thông minh và 
điện thoại di động; gậy dùng để tự chụp ảnh sử dụng như phụ kiện của điện thoại thông 
minh; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; điện thoại di dộng; dây treo trang trí 
điện thoại thông minh; máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính bảng; pin/ắc quy 
điện; thiết bị sạc pin/ắc quy; thiết bị sạc cổng usb (thiết bị sạc pin/ắc quy); cáp usb; tai 
nghe; tai nghe choàng qua đầu; bộ tai nghe (kèm microphone); loa; màng mỏng bảo vệ 
chuyên dùng cho điện thoại thông minh; các phụ kiện khác được thiết kế dành cho điện 
thoại thông minh, điện thoại di động hoặc máy tính bảng, cụ thể là miếng gắn vào mặt lưng 
của thiết bị có thể kéo ra để cầm giữ, túi đựng; thiết bị tính toán; nam châm; vật ghi âm và 
lưu trữ kỹ thuật số hoặc tín hiệu tương tự (analogue), trống; thiết bị báo động; kính râm; 
hộp đựng kính; thiết bị và dụng cụ quang học; màn hình video; người máy dùng trong giảng 
dạy; người máy giám sát an ninh; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị và dụng cụ 
giảng dạy; máy ảnh; lịch điện tử cho phép nhiều người tham gia chia sẻ lịch trình và đặt 
chỗ. 

 
Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu trang sách; ấn phẩm; khung sắp chữ [in ấn]; vật liệu vẽ; tấm 
lót bàn viết; kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu [văn phòng phẩm]; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; giấy viết; khăn ăn bằng giấy; giấy [văn 
phòng phẩm]; bút chì; tranh ảnh; ống cắm bút và bút chì; mực; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết 
bị giảng dạy]; tấm, màng mỏng và túi bằng chất dẻo dùng để bao gói và đóng gói; lịch in 
cho phép nhiều người tham gia chia sẻ lịch trình và đặt chỗ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; gia sư; khảo thí giáo dục; dịch vụ giải trí; 
cung cấp thông tin và phân tích trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục, cụ thể 
là phát triển chương trình giảng dạy cho giáo viên và người dạy; giới thiệu video trực tuyến; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử, âm nhạc và video trực tuyến (không thể tải xuống); dịch 
vụ chế bản (tạo ra xuất bản phẩm) đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, chuyên san, 
báo, bản tin, bản hướng dẫn, bản đồ, đồ họa, ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất bản phẩm 
điện tử; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến về thông tin trên nhiều chủ đề, không tải xuống 
được; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là cung cấp thư viện điện tử có báo, tạp chí, ảnh 
chụp, hình ảnh và video qua mạng máy tính trực tuyến; cung cấp thông tin giáo dục, giải trí 
và vui chơi qua mạng internet trực tuyến; tổ chức và trình diễn các buổi biểu diễn, cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí], trò chơi, buổi hòa nhạc, sự kiện giáo dục và giải trí; sắp xếp; tổ 
chức, tiến hành, và đăng cai tổ chúc các sự kiện giáo dục và giải trí xã hội; sắp xếp, tổ chức, 
tiến hành và đăng cai các hội nghị, hoạt động, diễn đàn, triển lãm cho các mục đích văn 
hóa, giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ hỗ trợ giảng dạy, cụ thể là dịch vụ sắp xếp lịch giảng 
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dạy, dịch vụ gửi thông báo; dịch vụ sản xuất truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; trò chơi 
không tải xuống được cho mục đích giáo dục; chương trình trò chơi máy tính đa phương 
tiện tương tác không tải xuống được; dịch vụ nhiếp ảnh, sản xuất phim và video; nghiên cứu 
và phân tích giáo dục. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ nền tảng (PaaS) có nền 
tảng phần mềm máy tính; cung cấp ứng dụng thiết kế máy tính trực tuyến [nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) liên quan đến cung cấp giáo 
dục, trò chơi hoặc giải trí trực tuyến; dịch vụ nền tảng (PaaS) liên quan đến cung cấp giáo 
dục, trò chơi hoặc giải trí trực tuyến; lập trình máy tính liên quan đến cung cấp giáo dục, trò 
chơi hoặc giải trí trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-37239 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LEMON INC.   (KY) 

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman 
Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng dụng 
phần mềm máy tính có thể tải về; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về (phần 
mềm); phần mềm ứng dụng cho giáo dục; từ điển điện tử có thể tải về; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải về; tài liệu giáo dục có thể tải về; tài liệu chương trình giảng dạy có thể tải về; 
vỏ bọc cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; bao đựng điện thoại thông minh và 
điện thoại di động; gậy dùng để tự chụp ảnh sử dụng như phụ kiện của điện thoại thông 
minh; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; điện thoại di dộng; dây treo trang trí 
điện thoại thông minh; máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính bảng; pin/ắc quy 
điện; thiết bị sạc pin/ắc quy; thiết bị sạc cổng usb (thiết bị sạc pin/ắc quy); cáp usb; tai 
nghe; tai nghe choàng qua đầu; bộ tai nghe (kèm microphone); loa; màng mỏng bảo vệ 
chuyên dùng cho điện thoại thông minh; các phụ kiện khác được thiết kế dành cho điện 
thoại thông minh, điện thoại di động hoặc máy tính bảng, cụ thể là miếng gắn vào mặt lưng 
của thiết bị có thể kéo ra để cầm giữ, túi đựng; thiết bị tính toán; nam châm; vật ghi âm và 
lưu trữ kỹ thuật số hoặc tín hiệu tương tự (analogue), trống; thiết bị báo động; kính râm; 
hộp đựng kính; thiết bị và dụng cụ quang học; màn hình video; người máy dùng trong giảng 
dạy; người máy giám sát an ninh; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị và dụng cụ 
giảng dạy; máy ảnh; lịch điện tử cho phép nhiều người tham gia chia sẻ lịch trình và đặt 
chỗ. 

 

Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu trang sách; ấn phẩm; khung sắp chữ [in ấn]; vật liệu vẽ; tấm 
lót bàn viết; kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bút đánh dấu [văn phòng phẩm]; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; giấy viết; khăn ăn bằng giấy; giấy [văn 
phòng phẩm]; bút chì; tranh ảnh; ống cắm bút và bút chì; mực; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết 
bị giảng dạy]; tấm, màng mỏng và túi bằng chất dẻo dùng để bao gói và đóng gói; lịch in 
cho phép nhiều người tham gia chia sẻ lịch trình và đặt chỗ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; gia sư; khảo thí giáo dục; dịch vụ giải trí; 
cung cấp thông tin và phân tích trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục, cụ thể 
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là phát triển chương trình giảng dạy cho giáo viên và người dạy; giới thiệu video trực tuyến; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử, âm nhạc và video trực tuyến (không thể tải xuống); dịch 
vụ chế bản (tạo ra xuất bản phẩm) đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, chuyên san, 
báo, bản tin, bản hướng dẫn, bản đồ, đồ họa, ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất bản phẩm 
điện tử; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến về thông tin trên nhiều chủ đề, không tải xuống 
được; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là cung cấp thư viện điện tử có báo, tạp chí, ảnh 
chụp, hình ảnh và video qua mạng máy tính trực tuyến; cung cấp thông tin giáo dục, giải trí 
và vui chơi qua mạng internet trực tuyến; tổ chức và trình diễn các buổi biểu diễn, cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí], trò chơi, buổi hòa nhạc, sự kiện giáo dục và giải trí; sắp xếp; tổ 
chức, tiến hành, và đăng cai tổ chúc các sự kiện giáo dục và giải trí xã hội; sắp xếp, tổ chức, 
tiến hành và đăng cai các hội nghị, hoạt động, diễn đàn, triển lãm cho các mục đích văn 
hóa, giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ hỗ trợ giảng dạy, cụ thể là dịch vụ sắp xếp lịch giảng 
dạy, dịch vụ gửi thông báo; dịch vụ sản xuất truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; trò chơi 
không tải xuống được cho mục đích giáo dục; chương trình trò chơi máy tính đa phương 
tiện tương tác không tải xuống được; dịch vụ nhiếp ảnh, sản xuất phim và video; nghiên cứu 
và phân tích giáo dục. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ nền tảng (PaaS) có nền 
tảng phần mềm máy tính; cung cấp ứng dụng thiết kế máy tính trực tuyến [nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) liên quan đến cung cấp giáo 
dục, trò chơi hoặc giải trí trực tuyến; dịch vụ nền tảng (PaaS) liên quan đến cung cấp giáo 
dục, trò chơi hoặc giải trí trực tuyến; lập trình máy tính liên quan đến cung cấp giáo dục, trò 
chơi hoặc giải trí trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-37255 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) YUNNAN XIAOQIANG 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
4F Zhengda Zidu Mansion Jiaoling 
Road, Kunming Hitech Park, Yunnan, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; điếu 

xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá điện tử. 

 
 

(210) 4-2020-37256 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(731) HANS DEVELOPMENT CO., LTD.  

(TH) 
54 Sukhumvit Soi 19, Klongtoey - Nua, 
Wattana, Bangkok, 10110, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ du 
lịch; căn hộ để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ); 
căn hộ dịch vụ có đầy đủ tiện nghi để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); chung cư để lưu trú tạm thời có bản chất là cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà nghỉ); dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung cấp đồ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng phục vụ đồ ăn uống nhanh; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-37258 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2 
(731) PICONORMELEVATOR CO., LTD.  

(CN) 
No.218 Fenyang Road, Fenhu 
Development Zone, Wujiang District, 
Suzhou, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thiết bị vận hành thang máy; người máy công nghiệp; 

máy gia công kim loại; băng tải dùng để chuyển gỗ; máy phá mìn. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sữa chữa thiết bị báo động chống 
trộm; sửa chữa dụng cụ cầm tay; lắp đặt và sữa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; khử nhiễu 
cho các thiết bị điện; tẩy uế. 

 

 
(210) 4-2020-37271 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.5.1; A9.5.2; 2.9.21; A11.7.3 
(731) Đỗ Thị Hoa  (VN) 

9/4a ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo dài; quần áo lót; váy đầm; trang phục cho trẻ em; trang phục dùng ở 

bãi biển. 
 

 
(210) 4-2020-37285 (220) 11.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.20; 1.15.5; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xuất nhập 
khẩu Lê Trần   (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh        
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sản xuất các sự kiện (có cả sự tham gia của khán giả vào chương trình) 

cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; dịch vụ phát thanh truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất chương trình trình diễn và tổ chức các buổi trình diễn, các buổi 

biểu diễn trực tiếp và các sự kiện (có cả sự tham gia của khán giả vào chương trình) cho 

mục đích giải trí; dịch vụ sản xuất, trình diễn và cho thuê các chương trình phát thanh, 

truyền hình, phim, bản ghi âm thanh và hình ảnh; dịch vụ giải trí tương tác dùng cho điện 

thoại di động; dịch vụ trò chơi qua mạng internet; dịch vụ cung cấp các đoạn băng ngắn 

(video clip) qua mạng điện thoại di động hoặc mạng máy tính cho mục đích giáo dục và 

hoặc giải trí. 
 

 
(210) 4-2020-37403 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 25.5.3; 1.15.23 

(591) Xanh đen, trắng, xám. 

(731) AMAYA SOLUTIONS, INC.   (US) 

1802 Corporate Center Lane, Plant City, 

Fl 33563, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất để làm sạch nước; chất làm mềm dùng trong 

công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm để 

làm trong/làm sạch; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm làm sạch/tinh 

chế/lọc; chất chống đóng cặn; chất chống cặn.  
 
 

(210) 4-2020-37404 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 25.5.3; 1.15.23 

(591) Xanh đen, trắng, xám. 

(731) AMAYA SOLUTIONS, INC.   (US) 

1802 Corporate Center Lane, Plant City, 

Fl 33563, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất để làm sạch nước; chất làm mềm dùng trong 

công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm để 

làm trong/làm sạch; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm làm sạch/tinh 

chế/lọc; chất chống đóng cặn; chất chống cặn.  
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(210) 4-2020-37405 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10
(591) Xanh dương, xám, đỏ. 
(731) AMAYA SOLUTIONS, INC.   (US) 

1802 Corporate Center Lane, Plant City, 
Fl 33563, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất để làm sạch nước; chất làm mềm dùng trong 

công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm để 
làm trong/làm sạch; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm làm sạch/tinh 
chế/lọc; chất chống đóng cặn; chất chống cặn.  

 

 
(210) 4-2020-37406 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10
(591) Xanh dương, xám, đỏ. 
(731) AMAYA SOLUTIONS, INC.   (US) 

1802 Corporate Center Lane, Plant City, 
Fl 33563, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất để làm sạch nước; chất làm mềm dùng trong 

công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm để 
làm trong/làm sạch; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm làm sạch/tinh 
chế/lọc; chất chống đóng cặn; chất chống cặn.  

 

 
(210) 4-2020-37416 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) PALAMAR INDUSTRIES INC.   (CA) 

4390 Paletta Court, Burlington, ON 
L7L5R2, Canada  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thiết bị nối ống và phụ kiện vòi chữa cháy bằng kim loại, cụ thể là thiết bị 

chuyển đổi, nút bịt, nắp đậy.  
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Nhóm 09: Sản phẩm phòng cháy chữa cháy dùng trong nhà cho thị trường thương mại công 
nghiệp và cơ quan tổ chức trên toàn Bắc Mỹ, cụ thể là van làm bằng đồng thau và đồng, 
miệng vòi, vòi chữa cháy, và giá để vòi chữa cháy và guồng cuộn xếp ống mềm dẫn nước 
chữa cháy và tủ kim loại; bình chữa cháy, tất cả dùng cho mục đích phòng cháy chữa cháy 
trong nhà.  

 

Nhóm 17: Thiết bị nối ống và phụ kiện vòi chữa cháy phi kim loại, cụ thể là thiết bị chuyển 
đổi, nút bịt, nắp đậy.  

 

 
(210) 4-2020-37432 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(731) FOSHAN LIFA HARDWARE TOOLS 

CO., LTD.  (CN) 
No. 5, 7, 11, 5th Road, D District, 
Chengbei Comprehensive Wholesale 
Market, Chancheng District, Foshan City 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; đá mài 
[dụng cụ cầm tay]; đá mài; đĩa mài bằng đá nhám; công cụ để mài lưỡi cắt. 

 

 
(210) 4-2020-37433 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) EVERBEST SOYA BEAN PRODUCTS 

SDN. BHD.  (MY) 
Plot 316, Jalan Perindustrian Bukit 
Minyak 18,  Penang Science Park, 14100 
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ miếng đông khô (đậu phụ kohri); đậu phụ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở đậu phụ; món chả làm từ đậu nành; váng đậu. 

 

 
(210) 4-2020-37434 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.5.1; 26.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nam 
Thái Group  (VN) 
Phòng 806 tầng 8, tòa nhà Le Meridien, 
số 3C đường Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 04: Than củi [nhiên liệu]. 
 

 
(210) 4-2020-37435 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1 
(731) EVERBEST SOYA BEAN PRODUCTS 

SDN. BHD.  (MY) 
Plot 316, Jalan Perindustrian Bukit 
Minyak 18,  Penang Science Park, 14100 
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành; protein thực vật có kết cấu định hình 

sẵn ở dạng thớ, sợi được dùng như một chất thay thế thịt; chất thay thế thịt; đậu phụ; váng 
đậu. 

 

 
(210) 4-2020-37436 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) EB FROZEN FOOD SDN. BHD.  (MY) 

Plot 316, Jalan Perindustrian Bukit 
Minyak 18, Penang Science Park, 14100 
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đông lạnh thành phẩm; hải sản đông lạnh thành 

phẩm; đậu phụ; hải sản, không còn sống; váng đậu. 
 

 
(210) 4-2020-37442 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SOUTH GLASS TECHNOLOGY 

CO.,LTD  (CN) 
No.09-3 Sanhongqi Industry, Xichong 
Lunjiao Shunde Foshan City, Guagdong 
p.r.c. China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kính/thủy tinh; máy ly tâm; bơm chân không [máy móc]; bơm khí 

nén; máy nén tua bin/máy nén ly tâm; bơm cao áp. 
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(210) 4-2020-37446 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) LOTTE ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CO., LTD.   (KR) 

29, Jamwon-ro 14-gil, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán căn hộ; quản lý căn hộ [quản lý bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho 

thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ đại lý mua bán tòa nhà [bất động sản]; quản lý tòa 

nhà [quản lý bất động sản]; cung cấp thông tin liên quan đến mua bán tòa nhà [bất động 

sản]; cho thuê tòa nhà [bất động sản]; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến các công 

trình xây dựng phức hợp; cho thuê căn hộ có sẵn đồ đạc; dịch vụ đại lý bất động sản liên 

quan đến việc mua bán tòa nhà; cung cấp thông tin bất động sản liên quan đến tòa nhà hoặc 

đất đai; lập kế hoạch bất động sản; dịch vụ bất động sản liên quan đến mua bán và cho thuê 

bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý nhà ở [quản lý bất động sản]; cho thuê dài hạn 

tòa nhà [bất động sản]; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến các trung tâm thương 

mại; dịch vụ mua bán trung tâm thương mại [dịch vụ đại lý bất động sản]; cho thuê trung 

tâm thương mại [bất động sản]; dịch vụ đại lý bất động sản khu thương mại và nhà ở.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tu sửa căn hộ (dịch vụ xây dựng); xây dựng căn hộ; xây dựng căn hộ 

tiện ích; tu sửa căn hộ tiện ích (dịch vụ xây dựng); xây dựng công trình đa năng; xây dựng 

nhà cửa; tu sửa nhà (dịch vụ xây dựng); vệ sinh đồ nội thất; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 

xây dựng và sửa chữa các tòa nhà; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng và bảo trì các 

tòa nhà; cải tạo và phục hồi các công trình; xây dựng nền móng cho các tòa nhà; làm sạch 

toà nhà [bên trong]; hoàn thiện nội thất các công trình; xây dựng và bảo trì các tòa nhà phức 

hợp, tòa nhà dân cư, nhà ở, tòa nhà thương mại, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng và 

kết cấu bãi đậu xe; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2020-37448 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) MEDIQUITOUS CO., LTD.   (KR) 

(Jiyoung Bldg., Nonhyeon-dong) 2F, 3F, 

644, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc, nước xức tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; hương liệu [tinh dầu]; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân 

thể.  
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(210) 4-2020-37459 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Việt Tuyển   (VN) 
Xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2020-37466 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16; A5.3.13; 5.3.16 

(591) Xanh lá cây, trắng, da cam. 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí Đất Việt 
(VN) 
15 ngõ 394/16/33 đường Mỹ Đình, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-37467 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GRANTEC (XIAMEN) CO., LTD.  

(CN) 

Unit 1401, No.1 Chengyi North Street, 

Software Park III, Xiamen City, Fujian 

Province, People's Republic of China 

(Postal Code: 361000) 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; ghế trường kỷ; ghế xếp; khung ảnh; 

tre; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; nệm; gối; tấm đệm để 

ngủ. 
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(210) 4-2020-37476 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng dậm, da cam. 
(731) SHISDY INTELLIGENT 

TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., 
LTD.  (CN) 
2802, Building 6, Taojinshan Hujung 
Garden, 268 Cuiyin Road, Jinhu 
Community, Donghu Street, Luohu 
District, Shenzhen, China. 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị phát điện bằng năng lượng gió; máy phát điện; máy nén (máy móc); máy 
bơm chất lỏng; máy bơm đầu ô tô; máy nén khí; van thủy lực (bộ phận của máy móc); lọc 
thủy lực (bộ phận của máy móc); máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2020-37483 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoàng Nam  
(VN) 
Số 18, đường 2.5 - CH02-11- Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; thiết bị sạc pin; cáp âm thanh; cáp dẫn điện; tai nghe; micrô; bộ 
khuếch đại âm thanh; thiết bị âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ chạy điện.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng.  
 

Nhóm 25: Dép; giày; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2020-37484 (220) 14.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoàng Nam  
(VN) 
Số 18, đường 2.5 - CH02-11- Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; thiết bị sạc pin; cáp âm thanh; cáp dẫn điện; tai nghe; micrô; bộ 

khuếch đại âm thanh; thiết bị âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh.   
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ chạy điện. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng.  
 

Nhóm 25: Dép; giày; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2020-37496 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15 
(591) Da cam đậm, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, 

xanh lá cây nhạt, tím, xanh da trời, hồng, 
da cam nhạt, đen, xanh than, be. 

(731) Đinh Đức Anh  (VN) 
316 Lương Ngọc Quyến, tổ 4, phường 
Đông Quang, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu game; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2020-37502 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A9.3.13 
(591) Vàng cam nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Trí  (VN) 
240/9 Lê Duẩn, phường Tân Chính, 
phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; thắt lưng [trang phục]; váy. 

 

 
(210) 4-2020-37532 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời nhạt. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ DPTC  (VN) 
190/39/21 Tân Thới Hiệp 21, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu nướng, cấp nước và mục đích 

vệ sinh; thiết bị thông gió; thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2020-37544 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng kem, đỏ, trắng. 
(731) Bùi Văn Thảo   (VN) 

F13/3X ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)  Nhóm 03: Nhang (hương) để thắp; hương trầm dùng để thắp cúng tế; bột hương (bột nhang 
thơm).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhang (hương) để thắp, hương trầm dùng để thắp 
cúng tế, bột hương (bột nhang thơm).  

 

 
(210) 4-2020-37547 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 7.5.15; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng hồ 
bơi PLVPOOL  (VN) 
2/90/18 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị tiệt 
trùng nước.  

 

 
(210) 4-2020-37558 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 20.5.16; 26.4.9; 2.9.25; 

26.1.6; A5.5.20; A1.13.10 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xám, tím, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

NUTRI Miền Nam   (VN) 
Tầng 2, chung cư Kim Tâm Hải, 27 
Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
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(210) 4-2020-37612 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH 1 Thành Viên 

Maya Kim   (VN) 
¤ số 1, lô 13, khu dân cư du lịch Hùng 
Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã, bỉm trẻ em.  

 

 
(210) 4-2020-37629 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 3.9.1; A1.1.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu đỏ đậm, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Thành Công 2  

(VN) 
ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm cá linh; dưa kiệu; dưa chua; dưa muối.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước mắm cá linh, dưa kiệu, dưa chua, dưa muối. 
 

 
(210) 4-2020-37642 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; 1.15.9; 24.15.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

HYGIENE HOME LIMITED  (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 
SL1 3UH, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chất làm sạch nhà vệ sinh; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, 

cọ rửa hoặc mài mòn; chế phẩm làm sạch ống dẫn nước và bồn rửa; chất tẩy rửa; chất làm 
sạch đa năng; chất loại bỏ vôi hóa; chất tẩy gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết 
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màu, tẩy dấu vết; chất tẩy dầu mỡ; chế phẩm khử chất vôi và khử cặn dùng cho gia dụng; 
chế phẩm làm sạch ngăn chặn sự tích tụ của vết bẩn, vết màu, dấu vết và vôi hóa. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế; chế phẩm tẩy uế; dung dịch tẩy uế dùng cho lau chùi bề mặt; chất 
tẩy uế dùng cho gia dụng hoặc cho mục đích vệ sinh; tác nhân khử trùng và chế phẩm có 
đặc tính khử trùng; chế phẩm diệt khuẩn; chế phẩm hoặc chất làm tươi mát không khí, làm 
sạch không khí hoặc khử trùng không khí; chất diệt nấm; chế phẩm hoặc chất có đặc tính 
làm tươi mát không khí, làm sạch không khí, khử trùng không khí hoặc diệt nấm. 

 

 
(210) 4-2020-37651 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hưng Thịnh   (VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ).   

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-37662 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ZHAO TIAN  (CN) 

No. 125, Group 2, Dongyuemiao 
Village, Libu Town, Jingzhou District, 
Jingzhou, Hubei, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: ¤; « che nắng; tay cầm của «. 
 

 
(210) 4-2020-37663 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.8 
(591) Trắng, xám, đỏ, đen. 
(731) ETS BILAL  (CI) 

Riviera 2 Route D'anono, BR 2735, 
Abidjan 08, Cote d'Ivoire 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 
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(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực; nước ngọt; nước ép trái cây; nước uống có gaz; đồ uống không có 
cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-37668 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Hồng Minh  (VN) 
Số 10 D4, ngõ 12 đường Ngô Quyền, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ lao động. 

 

(210) 4-2020-37676 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CITIGROUP INC.   (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán các tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, và hàng hóa và 

dịch vụ của người khác, thông qua các chương trình ưu đãi, phần thưởng và khách hàng 
thân thiết về thẻ tín dụng và thê ghi nợ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng hóa và dịch vụ của 
người khác bằng việc cung cấp điểm thưởng cho việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ như 
một phần trong các chương trình ưu đãi, phần thưởng và khách hàng thân thiết. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; các công việc tài chính; các công việc liên quan đến tiền tệ; 
dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ. 

 

 
(210) 4-2020-37679 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.25; 15.1.19; 15.1.25 
(731) BTS TRADING GMBH   (DE) 

Muehlenstrasse 58, D-25436 Uetersen, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn điện từ; cuộn dây điện từ và từ tính; pin điện; nam châm trang trí.  
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(210) 4-2020-37680 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dệt Success 

Loyal Việt Nam  (VN) 
Lô L3, khu công nghiệp dệt may Phố 
Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Phụ kiện cho ngành may mặc bao gồm: dây giày, ruy băng, dây thun, dây đai, 

dây dệt thêu hoa, dây dệt bản.  
 

 
(210) 4-2020-37685 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) WINWAVE CORP.  (KR) 

360, Dongil-ro, Gwangjin-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục bơi cho nam và nữ; trang phục tắm cho nam; trang phục bơi 

kiểu cúp ngực; trang phục tắm cho trẻ em; trang phục tắm cho nữ giới; trang phục bơi cho 
trẻ sơ sinh; trang phục bơi; mũ bơi; quần bơi; mũ lưỡi trai thể thao; mũ; xăng đan dùng đi 
biển; giày dùng đi biển; đồ đi chân dùng ở bãi biển; trang phục bãi biển; trang phục thể 
thao; giày thể thao; khăn quấn vai cho trang phục; áo choàng; quần áo dùng khi đi biển. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ chuyên về trang phục; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp 
hợp đồng mua và bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực trang phục; cửa hàng bán lẻ chuyên về 
quần áo bơi; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng mua và bán cho bên thứ ba, 
trong lĩnh vực quần áo bơi; cửa hàng bán lẻ chuyên về mũ bơi; trung gian thương mại, cụ 
thể là dàn xếp hợp đồng mua và bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực mũ bơi; cửa hàng bán lẻ 
chuyên về đồ đi chân dùng ở bãi biển; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng 
mua và bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực đồ đi chân dùng ở bãi biển; cửa hàng bán lẻ 
chuyên về trang phục thể thao; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng mua và 
bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực trang phục thể thao; cửa hàng bán lẻ chuyên về quần áo 
dùng khi đi biển; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng mua và bán cho bên 
thứ ba, trong lĩnh vực quần áo dùng khi đi biển; cửa hàng bán lẻ chuyên về quần bơi; trung 
gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng mua và bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực 
quần bơi; cửa hàng bán lẻ chuyên về giày thể thao; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp 
hợp đồng mua và bán cho bên thứ ba, trong lĩnh vực giày thể thao; cửa hàng bán lẻ theo 
hình thức trung tâm mua sắm qua internet liên quan đến trang phục bơi, mũ bơi, đồ đi chân 
dùng ở bãi biển; trung gian thương mại, cụ thể là dàn xếp hợp đồng mua và bán cho bên thứ 
ba, theo hình thức trung tâm mua sắm qua internet liên quan đến trang phục bơi, mũ bơi, đồ 
đi chân dùng ở bãi biển. 
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(210) 4-2020-37690 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, trắng.
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

công nghệ RIHITECH   (VN) 
Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhà lắp ghép bằng kim loại; khung nhà bằng 

kim loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng thép. 
 

Nhóm 07: Thang máy; máy móc, thiết bị dùng trong xây dựng công trình; rô bốt (máy 
móc); hệ thống phát điện năng lượng mặt trời sử dụng máy theo dõi năng lượng mặt trời; 
máy phát điện năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ nhân tạo; mạng lưới intenet vạn vật (IoT- 
internet of Things) và thiết bị kết nối mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of Things); 
thiết bị điều khiển nhà thông minh; thiết bị nhận diện khuôn mặt.   

 
Nhóm 11: Máy nước nóng; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng 
kết nối với điện thoại bằng wifi; máy sấy tay; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống điều hòa 
không khí.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại gồm: bê tông, xi măng, thạch cao; công 
trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; nhà lắp ghép [công 
trình xây dựng, có thể chuyên chở được, không bằng kim loại].   

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, nhà lắp ghép bằng kim loại, khung 
nhà bằng kim loại cho xây dựng, công trình xây dựng bằng thép, thang máy, máy móc thiết 
bị dùng trong xây dựng công trình, rô bốt (máy móc), hệ thống phát điện năng lượng mặt 
trời sử dụng máy theo dõi năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, phần 
mềm máy tính, phần mềm trí tuệ nhân tạo, mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of 
Things) và thiết bị kết nối mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of Things), thiết bị điều 
khiển nhà thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, máy nước nóng, máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời, máy nước nóng kết nối với điện thoại bằng wifi, máy sấy tay, 
thiết bị khử mùi không khí, hệ thống điều hòa không khí, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại gồm: bê tông, xi măng, thạch cao, công trình xây dựng không bằng kim loại, cấu kiện 
xây dựng bằng bê tông, nhà lắp ghép [công trình xây dựng, có thể chuyên chở được, không 
bằng kim loại], thiết bị điện - điện tử (gồm: bình đun nước nóng, máy giặt, tủ lạnh, ti vi, 
máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bếp điện), thiết bị vệ sinh (gồm: bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm), máy bơm, thiết bị nâng-hạ-bốc xếp, thiết bị văn phòng, 
dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén, đồ ngũ kim, sơn, kính dùng trong xây 
dựng, đồ nội thất (gồm: tủ, bàn ghế, đèn và bộ đèn điện).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 
sửa chữa, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; cho thuê máy móc và thiết bị dùng trong 
xây dựng.  
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Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn, nghiên cứu công nghệ 
cao bao gồm các công nghệ năng lượng mới và tái tạo; công nghệ môi trường; công nghệ 
vật liệu mới; nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2020-37691 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

công nghệ RIHITECH   (VN) 
Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhà lắp ghép bằng kim loại; khung nhà bằng 

kim loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng thép.   
 

Nhóm 07: Thang máy; máy móc, thiết bị dùng trong xây dựng công trình; rô bốt (máy 
móc); hệ thống phát điện năng lượng mặt trời sử dụng máy theo dõi năng lượng mặt trời; 
máy phát điện năng lượng mặt trời.   

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ nhân tạo; mạng lưới internet vạn vật (IoT- 
internet of Things) và thiết bị kết nối mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of Things); 
thiết bị điều khiển nhà thông minh; thiết bị nhận diện khuôn mặt.   

 
Nhóm 11: Máy nước nóng; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng 
kết nối với điện thoại bằng wifi; máy sấy tay; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống điều hòa 
không khí.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại gồm: bê tông, xi măng, thạch cao; công 
trình xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; nhà lắp ghép [công 
trình xây dựng, có thể chuyên chở được, không bằng kim loại].  

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, nhà lắp ghép bằng kim loại, khung 
nhà bằng kim loại cho xây dựng, công trình xây dựng bằng thép, thang máy, máy móc thiết 
bị dùng trong xây dựng công trình, rô bốt (máy móc), hệ thống phát điện năng lượng mặt 
trời sử dụng máy theo dõi năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, phần 
mềm máy tính, phần mềm trí tuệ nhân tạo, mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of 
Things) và thiết bị kết nối mạng lưới internet vạn vật (IoT- internet of Things), thiết bị điều 
khiển nhà thông minh, thiết bị nhận diện khuôn mặt, máy nước nóng, máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời, máy nước nóng kết nối với điện thoại bằng wifi, máy sấy tay, 
thiết bị khử mùi không khí, hệ thống điều hòa không khí, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại gồm: bê tông, xi măng, thạch cao, công trình xây đựng không bằng kim loại, cấu kiện 
xây dựng bằng bê tông, nhà lắp ghép [công trình xây dựng, có thể chuyên chở được, không 
bằng kim loại], thiết bị điện - điện tử (gồm: bình đun nước nóng, máy giặt, tủ lạnh, ti vi, 
máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bếp điện), thiết bị vệ sinh (gồm: bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm), máy bơm, thiết bị nâng-hạ-bốc xếp, thiết bị văn phòng, 
dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén, đồ ngũ kim, sơn, kính dùng trong xây 
dựng, đồ nội thất (gồm: tủ, bàn ghế, đèn và bộ đèn điện).   
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 

sửa chữa, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; cho thuê máy móc và thiết bị dùng trong 

xây dựng.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn, nghiên cứu công nghệ 

cao bao gồm các công nghệ năng lượng mới và tái tạo; công nghệ môi trường; công nghệ 

vật liệu mới; nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2020-37694 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 21.1.17 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) SHANGHAI SENDI LUBRICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Building 2, No. 2699, Gaoshi Road, 

Huating Town, Jiading District Shanghai, 

China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Than chì bôi trơn; dầu động cơ; mỡ công nghiệp; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; 

chất bôi trơn; dầu công nghiệp; dung dịch để cắt; dầu nhiên liệu; chế phẩm để khử bụi.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 

và dịch vụ của người khác; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 

người khác; marketing; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập 

hoá đơn; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 

 
(210) 4-2020-37701 (220) 15.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) WANTONG INTERNATIONAL 

SHARE LIMITED   (CN) 

Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No 33, 

Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ quần áo lặn; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể 

thao; vỏ hộp loa; tai nghe.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; nước sô đa; nước ngọt; đồ uống tăng lực.  
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(210) 4-2020-37808 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.5.1; A9.5.2; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần may thời 

trang Phú Trọng  (VN) 
Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2020-37818 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 7.1.24; 7.3.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại nội thất HAPPY HOME  (VN) 
Số 20 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán sản phẩm nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2020-37824 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu HYYH  
(VN) 
75E1 Đặng Dung, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo. 
 

Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; hộp 
cho bút; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy than; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ; bút 
máy; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; khăn tay bỏ túi bằng giấy; vật liệu để 
gói làm từ tinh bột; giấy; bút chì; bút [đồ dùng văn phòng]; túi bằng chất dẻo dùng một lần 
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để đựng chất thải vật nuôi trong nhà; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; vật liệu 
bao gói làm từ tinh bột; khăn ăn bằng giấy; văn phòng phẩm; giấy vệ sinh; vở viết hoặc vẽ. 

 
Nhóm 18: Túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; 
bao/tói/bÞ/x¾c. 

 
Nhóm 21: Bình đựng đồ uống, không dùng điện; chai lọ; đồ gốm cho mục đích gia dựng; 
lót cốc, không bằng giấy hoặc vải; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc để uống; ống hút để 
uống; bình để uống; đĩa; bát [bát to]; bát đĩa bằng sành, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp. 

 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ 
uống; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải chất thay thế sữa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ các loại ống hút để uống. 

 

 
(210) 4-2020-37825 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh ngọc bích. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu HYYH  
(VN) 
75E1 Đặng Dung, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo. 
 

Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; hộp 
cho bút; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy than; kẹp cho văn phòng; bìa tệp hồ sơ; bút 
máy; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; khăn tay bỏ túi bằng giấy; vật liệu để 
gói làm từ tinh bột; giấy; bút chì; bút [đồ dùng văn phòng]; túi bằng chất dẻo dùng một lần 
để đựng chất thải vật nuôi trong nhà; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; vật liệu 
bao gói làm từ tinh bột; khăn ăn bằng giấy; văn phòng phẩm; giấy vệ sinh; vở viết hoặc vẽ. 

 
Nhóm 18: Túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; 
bao/tói/bÞ/x¾c. 

 
Nhóm 21: Bình đựng đồ uống, không dùng điện; chai lọ; đồ gốm cho mục đích gia dựng; 
lót cốc, không bằng giấy hoặc vải; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; cốc để uống; ống hút để 
uống; bình để uống; đĩa; bát [bát to]; bát đĩa bằng sành, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp. 

 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ 
uống; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 
không phải chất thay thế sữa. 
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Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ các loại ống hút để uống. 

 

 
(210) 4-2020-37845 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Hoàng Tú  (VN) 

Tòa nhà Park 3, Vinhome Central Park, 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, túi xách, ba lô, vali, thắt lưng da, kính mắt thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-37852 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 
(731) Nguyễn Sĩ Toàn   (VN) 

Căn hộ 1.01, tầng 2, lô B1, chung cư 
6.4ha Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; áo sơ mi; áo gile; áo vét; quần dài; ca vát.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ sửa quần áo cho vừa số đo; may quần áo; cắt vải; thêu 
thùa; xử lý vải. 

 
 

(210) 4-2020-37853 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 8.3.1; 4.1.4; 4.2.20; 26.5.4; 

26.1.1; 26.1.5; A1.1.10; A1.1.2; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; bơ; pho mát.  
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2020-37854 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.4; A25.7.5; 26.7.25; 26.1.1; 26.1.5; 

A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; bơ; pho mát.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2020-37855 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.1; 8.3.1; A1.1.9; 25.1.6; 2.7.13 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; bơ; pho mát.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2020-37857 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.1; 8.3.1; 2.7.13; 25.1.6; A1.1.9 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; bơ; pho mát.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 

sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố.  
 

 
(210) 4-2020-37860 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GUANGDONG SHENLING 

ENVIRONMENTAL SYSTEMS CO., 

LTD.  (CN) 

No. 8, Xinglong 10th Road, Machinery 

Equipment Park, Chencun Town, Shunde 

528313 Foshan, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị giữ ẩm; thiết bị và hệ thống thông gió 

[điều hoà không khí; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị và máy làm lạnh; máy điều hoà không khí 

cho xe cộ; thiết bị sấy khô. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua 

hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ hãng thông tin 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2020-37868 (220) 16.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eubiz Việt 
Nam  (VN) 
Số 4A, ngách 184/9, đường Trần Khát 

Chân, tổ 26, phường Thanh Lương, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Sáp ong; nến; nến thơm. 

 

Nhóm 14: Hoa tai; trang sức; đồ trang sức tráng men; vòng đeo chìa khoá (kèm đồ trang trí 

hoặc đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức). 
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(210) 4-2020-37878 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20; 26.1.2; A5.1.5; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
dịch vụ và đầu tư A2VINA  (VN)
Số 220 đường Nguyễn Thái Bình, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn (cơm hộp, cơm văn phòng); nhà hàng ăn uống và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2020-37894 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A2.1.16; 2.1.1 
(591) Xanh, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CVI  (VN) 
Lô đất CN1- 08B-3 khu công nghiệp 
công nghệ cao 1- khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2020-37910 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) KAPELUX LIGHTING CO., LTD.  

(TW) 
5F., No. 257, Wenxing Rd., Zhubei City, 
Hsinchu County 302, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn an toàn cho thợ mỏ; máy chiếu sáng; đèn thợ mỏ; đèn đường, 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led], đèn hồ quang; đèn điện; đèn đốt nóng; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chùm; ống dạ quang để chiếu sáng; đèn pha 
để rọi sáng; đèn đề sàn.  
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(210) 4-2020-37937 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Thành  (VN) 
Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; người máy (rô bốt) công nghiệp; túi của máy hút bụi; máy và thiết 

bị để làm sạch (dùng điện); bàn chải dùng cho máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2020-37938 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Hải  (VN) 
P236-CT2A, khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; người máy (rô bốt) công nghiệp; túi của máy hút bụi; máy và thiết 

bị để làm sạch (dùng điện); vòi hút dùng cho máy hút bụi; bàn chải dùng cho máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2020-37983 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) NEW WORLD NATURAL BRANDS, 

LLC  (US) 
222 s. Riverside Plaza Suite 1500, 
Chicago illinois 60606, Usa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm chăm sóc da 

(không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2020-38005 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) NOHTUS CO., LTD.  (KR) 

#22, 16f, Gangnam Finance Plaza, 419, 
Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Republic Of Korea 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống 

nắng; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; nước hoa; xà phòng; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
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(210) 4-2020-38007 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) NOHTUS CO., LTD.  (KR) 

#22, 16f, Gangnam Finance Plaza, 419, 
Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 
Republic Of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống 

nắng; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; nước hoa; xà phòng; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2020-38028 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; A25.7.7; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương, xanh tím than, trắng. 
(731) GC POLYOLS COMPANY LIMITED  

(TH) 
No. 555/1, Energy Complex, Building A, 
6th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak Sub-district, Chatuchak 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Polyol (hóa chất) dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong khoa học, 

ngoại trừ cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hoá học dùng trong nhiếp ảnh; hóa chất 
sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất trừ cỏ, chất trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; bazơ [chế phẩm hoá học]; phụ gia hoá học; lớp phủ hóa học; 
hóa chất cường tính cho cao su; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học, ngoại trừ 
cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất để sản xuất sơn; hóa chất để sản xuất chất màu, chất 
nhuộm (pigments); hoá chất để thuộc da; hoá chất để ngâm/tẩm/thấm ướt da thuộc; hoá 
chất làm mới da thuộc; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; nhựa polyme, chưa chế 
biến. 

 
 

(210) 4-2020-38029 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GC POLYOLS COMPANY LIMITED  

(TH) 
No. 555/1, Energy Complex, Building A, 
6th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak Sub-district, Chatuchak 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 01: Polyol (hóa chất) dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong khoa học, 

ngoại trừ cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hoá học dùng trong nhiếp ảnh; hóa chất 

sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất trừ cỏ, chất trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; bazơ [chế phẩm hoá học]; phụ gia hoá học; lớp phủ hóa học; 

hóa chất cường tính cho cao su; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học, ngoại trừ 

cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất để sản xuất sơn; hóa chất để sản xuất chất màu, chất 

nhuộm (pigments); hoá chất để thuộc da; hoá chất để ngâm/tẩm/thấm ướt da thuộc; hoá 

chất làm mới da thuộc; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; nhựa polyme, chưa chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2020-38031 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 018221384 06.04.2020 EM 

(531) 2.9.1; 26.4.2 

(591) Xanh lam, trắng, ghi. 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế 

phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 

phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm 

để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài. 
 

 
(210) 4-2020-38032 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(300) 018221629 06.04.2020 EM 

  

(591) Xanh lam. 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế 

phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 

phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm 

để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài. 
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(210) 4-2020-38034 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 018221650 06.04.2020 EM 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 
phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm 
để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2020-38037 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Song An  (VN) 

Số 515 đại lộ Bình Dương, tổ 1, khu phố 
1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công trang trí nội, ngoại thất; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ và 
công trình công ích; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa 
không khí. 

 

 
(210) 4-2020-38038 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Lê Nhân Tráng  (VN) 

Lô 137+138 MBQH83, thôn 8, huyện 
Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy khoan điện cầm tay; máy mài điện; máy nén khí; thiết bị 
hàn dùng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán; phân phối; xuất nhập khẩu: máy bơm nước, máy khoan điện cầm tay, 
máy mài điện, máy nén khí, thiết bị hàn dùng điện. 
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(210) 4-2020-38041 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(731) CAKIRMELIKOGLU MADEN SUYU 

ISLETMESI SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI   (TR) 

Inisdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, 

Giresun, Turkey  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước suối, nước uống dùng trong bữa ăn, nước sô đa; nước ép trái 

cây và nước ép rau [đồ uống]; nước quả, nước rau cô đặc vâ chiết xuất trái cây, rau củ để 

pha chế đồ uống; nước ngọt không có cồn; đồ uống tăng lực; đồ uống giàu protein dùng 

trong thể thao. 
 

 
(210) 4-2020-38042 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A19.11.25; 1.15.15; A19.11.11 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM   (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 

Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 

lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy gia công gỗ 

và thiết bị sản xuất đồ đạc, vật liệu gia công gỗ, vật tư phụ ngành gỗ, dụng cụ cầm tay 

ngành gỗ và các sản phẩm liên quan đến máy móc, thiết bị ngành gỗ, chất dẻo, cao su, máy 

kiểm tra chất lượng, máy in, máy đóng gói, máy in tem nhãn, bìa cứng gợn sóng và hộp các 

tông gấp, máy dệt và nguyên phụ liệu may, thiết bị may quần áo và phụ kiện may quần áo, 

sợi dệt dạng thô, tơ filamăng, sợi (chỉ), vải qua xử lý, vải có kết cấu, phụ kiện vải, chất 

nhuộm, thuốc nhuộm hữu cơ, hóa chất phụ trợ ngành may mặc, chất trung gian, chế phẩm 

hóa học dùng trong ngành dệt, thiết bị dệt và dụng cụ dệt. 
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(210) 4-2020-38043 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
YORKERS EXHIBITION SERVICE 
VIETNAM  (VN) 
Phòng 1107, tầng 11, tòa nhà Đông 

Dương, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 

lãm cho mục đích kinh doanh; dịch vụ trang trí triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: phần mềm máy tính, máy gia công gỗ 

và thiết bị sản xuất đồ đạc, vật liệu gia công gỗ, vật tư phụ ngành gỗ, dụng cụ cầm tay 

ngành gỗ và các sản phẩm liên quan đến máy móc, thiết bị ngành gỗ, chất dẻo, cao su, máy 

kiểm tra chất lượng, máy in, máy đóng gói, máy in tem nhãn, bìa cứng gợn sóng và hộp các 

tông gấp, máy dệt và nguyên phụ liệu may, thiết bị may quần áo và phụ kiện may quần áo, 

sợi dệt dạng thô, tơ filamăng, sợi (chỉ), vải qua xử lý, vải có kết cấu, phụ kiện vải, chất 

nhuộm, thuốc nhuộm hữu cơ, hóa chất phụ trợ ngành may mặc, chất trung gian, chế phẩm 

hóa học dùng trong ngành dệt, thiết bị dệt và dụng cụ dệt. 

 

 
(210) 4-2020-38047 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 5.3.6; 1.15.23 

(731) JOSON-CARE ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 

1f, No.280, Cheng-Du Rd., Xi-Tun 

District, Taichung City, Taiwan 407 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho 

mục đích y tế; băng ca cứu thương có bánh xe đẩy; ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho 

bệnh nhân; đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; đệm lót cho mục đích y tế; giá truyền dịch 

[thiết bị y tế]. 
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(210) 4-2020-38049 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Da cam. 

(731) FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING 

CORPORATION   (PH) 

7th Floor, Zen Offices Natividad Lopez 

Street, Ermita, Manila 1000, Metro 

Manila, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu từ; chấn lưu điện tử; tắc te; thiết bị châm lửa từ xa, dùng điện; tụ điện; 

cầu giao điện; ổ cắm điện; bộ ngắt mạch điện; cầu chì; đồng hồ đo điện; bộ nắn điện; dây 

cáp điện; dây điện; dây dẫn diện; tủ phân phối [điện]; hộp đấu nối [điện]; dây nối điện; bộ 

điều chỉnh ánh sáng [điện]; phích cắm điện; ắc quy axit chì kín khí có thể sạc lại.  
 

 
(210) 4-2020-38050 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Da cam. 

(731) FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING 

CORPORATION   (PH) 

7th Floor, Zen Offices Natividad Lopez 

Street, Ermita, Manila 1000, Metro 

Manila, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn compact huỳnh quang; đèn huỳnh quang; đèn halogen kim loại; đèn sodium; 

đèn thủy ngân; đèn đi ốt phát quang [led]; bóng đèn đi ốt phát quang led; đèn tuýp đi ốt 

phát quang; bóng đèn; thiết bị khuếch tán ánh sáng; đèn pin cầm tay; đèn chiếu sáng khẩn 

cấp; đèn pin dùng điện cầm tay; đèn; đèn trần; đèn đi ốt phát quang [led] âm trần; đèn di ốt 

phát quang [led] có nguồn điểm chiếu sáng theo nhiều hướng; đèn đường đi ốt phát quang 

[led]; đèn đi ốt phát quang [led] công suất cao dùng trong chiếu sáng công nghiệp; đèn đi ốt 

phát quang [led] công suất cao; đèn đi ốt phát quang [led] canopy; đèn đi ốt phát quang 

[led] dạng tấm; đèn đi ốt phát quang [led] chiếu rọi; đèn đi ốt phát quang [led] dùng trong 

công viên; đèn batten; đèn sợi đốt; đèn haloge; đèn âm trần; đèn đường; đèn chiếu sáng 

đường phố; thiết bị chiếu sáng; chuỗi bóng đèn tròn nhỏ dùng để trang trí; đèn thoát hiểm, 

quạt cầm tay, chạy điện; quạt điện đa chức năng kết hợp đài radio và đèn; đèn ngủ; đèn học; 

đèn chiếu sáng khẩn cấp có thể sạc lại; bóng đèn có thể sạc lại; đèn điện dùng cho cây Nô-

en; đèn pin; đui đèn diện.  
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(210) 4-2020-38051 (220) 17.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Da cam. 
(731) FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING 

CORPORATION   (PH) 
7th Floor, Zen Offices Natividad Lopez 
Street, Ermita, Manila 1000, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện; dịch vụ bán lẻ 

thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện; dịch vụ bán buôn thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2020-38172 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 3.7.3; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây đậm và nhạt, trắng, cam đỏ, 

xám trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thuốc thú 
y & chế phẩm sinh học 
Vemedim  (VN) 
Khu công nghiệp sông Hậu, giai đoạn 1, 
xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật nuôi và thú cưng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại dịch vụ trong lĩnh vực thức ăn cho động vật và thú cưng. 
 

 
(210) 4-2020-38198 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
3028 - VP5 Linh Đàm, phường Phương 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 20: Giường hơi/đệm hơi, không dùng cho mục đích y tế, đồ đùng cho giường [trừ đồ 

vải]; nệm. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt; ga giường; vải lanh để phủ dùng trong nhà; rèm che bằng vải 
dệt hoặc chất dẻo.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo, giầy dép, tất, mũ, khăn, đồ lót.  
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(210) 4-2020-38201 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GALAXY MANUFACTURING 

LIMITED   (HK) 
18/F, ADP Pentagon Centre, 98 Texaco 
Road, Tsuen Wan, New Territories, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: áo choàng phẫu thuật; áo choàng y tế; áo choàng cách ly y tế; quần áo dùng cho 
y tế; thiết bị bảo vệ cá nhân (ppe), cụ thể là áo choàng với mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-38219 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH VIETNEWSCORP  

(VN) 
Lầu 3, tòa nhà COMPA Building, 293 
Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ cung cấp trang thông tin điện 

tử; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; 
cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế công trình dân dụng.  

 

 
(210) 4-2020-38220 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 17.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH VIETNEWSCORP  

(VN) 
Lầu 3, tòa nhà COMPA Building, 293 
Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ cung cấp trang thông tin điện 

tử; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; 
cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế công trình dân dụng. 
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(210) 4-2020-38245 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 22.1.10 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

xuất nhập khẩu YOSHINE  (VN) 
TDP Vinh Quang, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: đàn piano, nhạc cụ, nhạc cụ điện tử, các bộ 

phận, linh kiện, phụ tùng cho các nhạc cụ nêu trên, các thiết bị giáo dục cho âm nhạc và các 
bộ môn nghệ thuật khác. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các loại nhạc cụ; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các loại nhạc cụ; 
dịch vụ phục chế các tác phẩm nghệ thuật và nhạc cụ; dịch vụ sửa chữa các thiết bị giáo dục 
âm nhạc và các bộ môn nghệ thuật khác; dịch vụ cho thuê nhạc cụ và các thiết bị giáo dục 
âm nhạc khác. 

 

 
(210) 4-2020-38266 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Lê Đăng Cương  (VN) 

Thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, mua bán các sản phẩm: lưỡi cắt sắt 

(cho máy cắt), lưỡi cắt gỗ (cho máy cưa), lưỡi cắt đá granit/lát sàn, lưỡi cắt gạch men granit, 
mũi khoan bê tông, sắt, inox, bàn chải đánh rỉ (sắt), giấy ráp, nhám xếp đánh bóng. 

 

 
(210) 4-2020-38269 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 46024519 06.05.2020 CN 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) SOUTH GLASS TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 
No.09-3 Sanhongqi Industry, Xichong 
Lunjiao Shude Foshan City, Guangdong 
P.R.C. China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công kính/thủy tinh. 
 

(210) 4-2020-38271 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 1.7.6; 25.1.25 
(731) TTRANS (FUJIAN) TRADING CO., 

LTD.  (CN) 
No. 02, Floor 11, Bldg. 1, Longwang 
commercial center, No. 55, 
wulongjiangnan Rd., Nanyu Town, 
Minhou County, Fuzhou, Fujian, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước hoa, chất pha chế dầu thơm; mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm chống nắng; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm dạng 
xịt làm thơm mát hơi thở. 

 

 
(210) 4-2020-38288 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(731) DESCENTE, LTD.   (JP) 

11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, 
Osaka Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả; da thú; tấm da thuộc; vali (hành lý); túi đựng; ô; roi da; bộ yên 

cương; yên cương; cặp dựng giấy tờ, tài liệu; túi đeo vai; túi xách tay; cặp da, túi đựng thư 
từ; túi có thể mang đi được; ba lô; ba lô du lịch; túi thể thao; vali; túi nhựa vinyl; túi vải 
không thấm nước; túi bể bơi; túi lưới; túi dùng ở bãi biển; túi mua hàng; túi sách học sinh; 
túi xách du lịch; túi xách cầm tay; túi đeo hông; ví đựng danh thiếp; ví nhỏ đựng vé tàu, xe; 
ví đựng thẻ tên; túi đựng đồ cá nhân; túi xách; ví; vỏ ô; túi đựng giày. 

 
Nhóm 25: Bộ quần áo; váy; quần dài; áo choàng ngoài; áo vét (trang phục); quần áo trẻ em; 
áo mưa; áo len chui đầu; áo len đan; quần áo đan, áo gilê; áo sơ mi; áo phông; áo ba lỗ, 
quần áo lót; áo lót; quần tây dài; áo lót phụ nữ; yếm; quần tất; váy lót dài; áo sơ mi cho phụ 
nữ; quần áo ngủ; tạp dề (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ; tất ngắn cổ; khăn quàng 
cổ; khăn choàng; khăn rằn; găng tay chống nắng (trang phục); ca vát; khăn quàng cổ dày; 
găng tay (trang phục); quần áo thể thao; áo nỉ; bộ quần áo nỉ; áo nịt len thể thao; áo phông 
có cổ; bộ quần áo tắm; quần tắm; quần áo dùng ở bãi biển; áo bơi hai mảnh (bikini); mũ 
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bơi; đồng phục trường học; đồng phục thể thao; đồng phục đi làm; bộ quần áo môn võ judo; 
áo khoác trượt tuyết ván đôi; trang phục cho người trượt tuyết ván đôi; quần trượt tuyết ván 
đôi; áo khoác có mũ trượt tuyết ván đôi; áo khoác trượt tuyết ván đơn; quần trượt tuyết ván 
đơn; áo khoác có mũ trượt tuyết ván đơn; đồng phục bóng chày; áo liền quần bó sát của 
diễn viên xiếc, múa; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; quần áo cho 
người đi xe đạp; quần áo chơi gôn; áo nịt len bóng bầu dục; quần áo bóng đá; bộ quần áo 
tennis; bộ quần áo bóng chuyền; quần áo bóng rổ; cổ tay áo (trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); tất cao cổ (bao gồm tất bóng chày); nịt bít tất; dải đeo quần; thắt lưng 
(trang phục); dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; đồ đi ở chân (trừ giày thể thao); giày cao cổ; 
giày và giày cao cổ cho trẻ sơ sinh; giày nam; giày cao cổ có dây; giày thể thao; bao giày đi 
mưa; giày cao cổ mùa đông; dép; dép tắm; giày đi chơi; giày thường ngày; giày thành thị; 
gót giày; giày câu cá; giày chơi gôn; giày đá bóng; giày ống trượt tuyết cho ván dôi; giày 
ống trượt tuyết cho ván trượt đơn; giày cao cổ leo núi; giày chơi bóng chày; giày bóng ném; 
giày tennis; giày quyền anh; ủng khúc côn cầu; giày marathon; giày bóng bầu dục; giày 
điền kinh; giày bóng chuyền; giày bóng rổ; giày đi bộ; giày tập; ủng làm việc; miếng lót 
bên trong giấy. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể hình và dụng cụ thể thao; đồ trang trí cho cây 
Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ chơi gôn; thiết bị đỡ bóng trong đánh gôn; 
quả bóng đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; 
găng tay đánh gôn; dụng cụ chơi bóng chày; găng bắt bóng cho người chơi bóng chày; gậy 
cho trò chơi; găng tay chơi bóng chày; túi đựng gậy đánh bóng chày; quả bóng chày; dụng 
cụ chơi bóng đá; quả bóng đá; găng tay bắt bóng của thủ môn; thiết bị điền kinh trong sân 
vận động; thiết bị cầu lông hoặc tennis; túi đựng vợt bóng bàn; túi đựng vợt tennis hoặc vợt 
cầu lông; đồ dùng đựng vợt bóng bàn; đồ dùng đựng vợt tennis hoặc cầu lông; bao đựng vợt 
bóng bàn; bao đựng vợt tennis hoặc cầu lông, vợt; dây cước cho vợt; quả bóng tennis; quả 
cầu lông; dụng cụ chơi bóng bầu dục; dụng cụ chơi bóng chuyền; dụng cụ chơi bóng rổ; 
dụng cụ chơi bóng bàn; thiết bị trò chơi bóng; bóng cho trò chơi; túi đựng bóng thể thao 
(chuyên dụng); vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao); vật dụng bảo vệ khuỷu tay 
(dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); đệm lót để bảo vệ (bộ phận 
của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); chân nhái để bơi; găng tay dùng cho trò 
chơi; lưỡi gắn vào giày trượt băng; lưới cho thể thao; ván trượt có bánh lăn; giấy trượt pa-
tanh; ván trượt có gắn buồm; da hải cẩu (để phủ cho ván trượt tuyết); đế kẹp dùng với ván 
trượt tuyết; ván trượt tuyết đôi; ván trượt tuyết đơn; ván trượt; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; 
ván lướt sóng (tư thế đứng); thuyền lướt sóng; chân có màng để bơi (chân nhái); chân vịt 
dùng để lặn; ván lướt sóng; bàn quạt tay dùng trong bơi lội (phụ kiện thể thao); bóng nước; 
lưới bóng nước. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác); quan hệ công chúng; truyền thông quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 
(cho người khác); trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn quần áo; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: đồng hồ treo tường, đồng hồ và kính mắt (kính đeo mắt và 
kính bảo hộ); dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, kem đánh 
răng, xà phòng và chất tẩy; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: thiết bị nhà bếp, công cụ làm 
sạch và công cụ giặt giũ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy hoặc đồ văn phòng phẩm; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng cụ thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ đi chân; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn túi và túi xách cầm tay; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và 
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đồ uống; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ dùng cá 
nhân; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vải dệt và bộ đồ giường.  

 

 
(210) 4-2020-38351 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.10; A3.11.24; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo; dextrin [hồ/keo]; keo động vật dùng trong công nghiệp; chế phẩm khử keo; 

chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính không dùng trong văn phòng và gia đình; chế 
phẩm làm mất kết dính; dung môi pha keo dán.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia 
dụng; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; vật dụng làm ẩm cho 
bề mặt có phủ chất dính [dùng cho văn phòng].  

 
Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 
gia dụng; băng keo; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; 
vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách điện, cách nhiệt.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ chơi slime; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2020-38352 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.10; A3.11.24; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo; dextrin [hồ/keo]; keo động vật dùng trong công nghiệp; chế phẩm khử keo; 

chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính không dùng trong văn phòng và gia đình; chế 
phẩm làm mất kết dính; dung môi pha keo dán.  
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Nhóm 16: Văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia 
dụng; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; vật dụng làm ẩm cho 
bề mặt có phủ chất dính [dùng cho văn phòng].   

 
Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 
gia dụng; băng keo; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; 
vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách điện, cách nhiệt.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ chơi slime; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2020-38353 (220) 18.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.10; A3.11.24; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo; dextrin [hồ/keo]; keo động vật dùng trong công nghiệp; chế phẩm khử keo; 

chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính không dùng trong văn phòng và gia đình; chế 
phẩm làm mất kết dính; dung môi pha keo dán.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia 
dụng; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; vật dụng làm ẩm cho 
bề mặt có phủ chất dính [dùng cho văn phòng].  

 
Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 
gia dụng; băng keo; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; 
vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách điện, cách nhiệt.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ chơi slime; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức 
năng viễn thông; thiết bị trò chơi; mô hình đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2020-38409 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Thái Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
ấp Tây, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, 
tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); các sản phẩm chế biến từ thịt, cá như: cá khô, thịt 
khô, dăm bông, xúc xích, chả. rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 
Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-38415 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược và 

thiết bị y tế Europharm  (VN) 
40/30 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán các sản phẩm sau: quần áo, giày dép, 
mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng 
và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, 
chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), rau, củ, quả, thịt, cá, hải 
sản, thực phẩm đã qua chế biến trong siêu thị, đại siêu thị. 

 
 

(210) 4-2020-38416 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ ồ HOUSE  (VN) 
H028, khu phố Hưng Vượng 1, đường số 
6, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt các tiện ích trong các công 
trường xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; 
thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
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(210) 4-2020-38420 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Eggspot  (VN) 
27 Tân Thới Nhất 1B, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ sách, ghế ngồi, tủ đựng, bàn, đồ gỗ mỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2020-38423 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.7; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh da trời, nâu, vàng, xanh lá cây, 

trắng, đen, da cam, vàng nghệ, xanh 

ngọc. 

(731) Trung tâm ứng dụng khoa 
học kỹ thuật & bảo vệ cây 
trồng vật nuôi  (VN) 
Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; quả dưa lưới tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: nấm tươi, quả dưa lưới tươi. 
 
 

(210) 4-2020-38424 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.7; 26.1.2; A1.13.10 

(591) Trắng, xanh da trời, đen, da cam, vàng 

nghệ, xanh lá cây, xanh ngọc. 

(731) Trung tâm ứng dụng khoa 
học kỹ thuật & bảo vệ cây 
trồng vật nuôi  (VN) 
Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; quả dưa lưới tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: nấm tươi, quả dưa lưới tươi. 
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(210) 4-2020-38426 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 

(731) HAIFEI ZHOU  (CN) 

No. 69, Yinghua Village, Tangcun 

Town, Jiahe County, Hunan Province, 

China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Miệng vòi bằng kim loại, thang bằng kim loại; dây sắt; đinh; ròng rọc bằng kim 

loại [không dùng cho máy móc]; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại [tủ rỗng]; chuồng bằng 

kim loại để nhốt động vật hoang dã; que hàn bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy xén cỏ; máy nghiền; máy cưa; máy đập chạy điện; máy gia công kính/thủy 

tinh; máy khoan; kích đỡ [máy móc]; búa điện; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; máy 

khoan cầm tay chạy điện; súng phun sơn; máy phát điện; máy nén [máy móc]; ròng rọc; 

thiết bị hàn dùng điện.  

 

Nhóm 08: Đá mài; xẻng [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác 

thủ công]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bay xoa, trát vữa; 

dao; cán của dụng cụ cầm tay. 

 

Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]; thiết bị xác định đường chân trời; dây điện; ổ cắm điện; 

giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; pin điện. 
 
 

(210) 4-2020-38431 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.16; A5.3.13; A5.3.14; 5.3.11; 

A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, da cam. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại xuất nhập khẩu 
Gia Bảo  (VN) 
86C đường Nguyễn Trãi, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán/kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm: khăn ăn làm bằng giấy, 

khăn trải bàn làm bằng giấy, giấy vệ sinh, giấy công nghiệp, giấy sao chụp và giấy viết, túi 

xách; túi đựng đồ dùng, dụng cụ dùng cho nhà bếp và gia dụng (như đũa, tăm, hộp đựng 

tăm, muỗng để múc đồ ăn, thìa xới cơm, thớt), ống hút dùng để uống (tất cả các sản phẩm 

này đều được làm từ gỗ và tre). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
355 

(210) 4-2020-38437 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.5; 26.5.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, nâu, da bò, đen, be, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Green Building Hà Nội  
(VN) 
Tầng 4, nhà A26 khu đấu giá Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện phòng tắm như: nhôm tấm, gạch lát, bệ sứ, bồn rửa, kính 

cường lực, lan can, ổ khóa, phụ kiện cửa sổ, bản lề, tay nắm, thanh cố định, thanh hỗ trợ, 
vòi hoa sen, sàn cống, giá để khăn tắm, vòi nước, giá treo, giỏ treo, gương trang điểm, bàn 
lề cửa kính, khung hỗ trợ, dải kéo cửa phòng tắm, tay vịn, tủ chậu nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-38440 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.1; 1.15.23; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
ZEHERO  (VN) 
Số 08, Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, 
ngõ 2 phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản (mua bán, đại lý, đánh giá, môi giới, quản lý). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo, trường học.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
do nhà hàng thực hiện (đồ chay, đồ mặn).  

 

(210) 4-2020-38441 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) JKY GROUP LLC   (US) 

4841 W. Royal Lane, Dallas, TEXAS 
UNITED STATES 75063  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-38443 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 4.3.3; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Văn Long  
(VN) 
Khu công nghiệp Bát Tràng, xã Bát 

Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ thờ; bàn thờ; khung tranh; mành rèm; hòm, rương, bình lọ tro cốt; ngà thô 

hoặc bán thành phẩm; quan, quách. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm, sành sứ dùng cho gia dụng: bát, đĩa, cốc, tách. chậu, bình, chén, lọ, ly, 

chum (thống), bộ thờ cúng bằng gốm sứ: bát hương, đĩa, ấm, chén, ống hương, nậm rượu, 

hũ, cốc phật thủ, kỷ (bộ ấm chén thờ), bát, chân nến, lọ hoa, lộc bình, đỉnh hạc. 
 

 
(210) 4-2020-38448 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Thảo 
Phúc Khang   (VN) 
¤ 50 A17, đường số 7, khu dân cư Hiệp 

Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã sấy khô, yến sào đông trùng hạ thảo, yến sào.  

 

Nhóm 30: Mật ong đông trùng hạ thảo, trà các loại từ nấm đông trùng hạ thảo.  

 

Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đông trung hạ thảo sấy khô, đế đông trùng hạ thảo sấy 

khô, đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo đã chế biến để ngâm mật ong, rượu đông 

trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo dạng viên nén, đông trung hạ thảo chưng cất, thực phẩm 

chức năng chiết suất từ đông trùng hạ thảo, yến sào đông trùng hạ thảo.  
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(210) 4-2020-38452 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thuận Yến  
(VN) 
ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng 

hộp; tổ yến (tổ chim ăn được).  

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng 

cất đóng hộp, tổ yến (tổ chim ăn được), nước giải khát làm từ yến; nước yến, trà, đồ uống 

trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, bánh kẹo các loại, bán lẻ lương thực, thực 

phẩm, mỹ phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2020-38457 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 26.1.6; A5.5.20; 

A5.5.21; 7.1.5; A7.1.12; 7.5.2 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh nước biển 

đậm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
thương mại và đầu tư Hà Nội  
(VN) 
Phòng 312 tòa The Golden Palm số 21 

Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách vận chuyển hành 

khách; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 

đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; 

tổ chức trình diễn; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục văn hóa; dịch vụ cắm trại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở; quán café.  
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(210) 4-2020-38463 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38467 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần 5A FARMA  
(VN) 
116/45 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2020-38472 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.7.19; 26.1.1; 25.1.25; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Minh Châu  (VN) 
39 Dương Cát Lợi, thị trấn nhà Bè, huyện 

Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm sấy. 
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(210) 4-2020-38473 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đá hoa 
cương Châu Âu  (VN) 
120 đường số 7, khu dân cư Cityland 
Center Hill, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng đá, cụ thể là: đá nhân tạo; đá hoa cương; đá granít; đá 

vôi; đá hoa cấm thạch; thạch anh; sa thạch. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu các loại đá nhân tạo, đá hoa cương, đá 
granít, đá vôi, đá hoa cẩm thạch, thạch anh, sa thạch. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; 
dịch vụ khai thác. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ 
công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết lập các bản vẽ sản xuất. 

 

 
(210) 4-2020-38476 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.27; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, đỏ. 
(731) Ngũ Hoàng Quốc Đạt  (VN) 

22/49 Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2020-38480 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.7.5; 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25 
(731) SARAWUT ASSARASEE  (TH) 

No.52 Soi Suksawat 25 Intersection 9, 
Bang Pakok Subdistrict, Rat Burana 
District, Bangkok 10140, Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 08: Bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; bình thủy điện; chảo điện; bếp ga; nồi nấu lẩu suki đa chức năng, 
dùng điện; thiết bị phân phối nước nóng và nước lạnh; quạt điện. 

 

 
(210) 4-2020-38485 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 
Trường   (VN) 
163 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk   

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

 
(210) 4-2020-38492 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) AMERICAN G4 WHEELS INC.  (US) 

228 Park Ave., s #45956 New York, 
New York Usa 10003. 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 12: Giá đỡ trục bánh xe ô tô; phanh cho xe cộ; cánh gió cho xe cộ; cần gạt nước ở 
kính chắn gió xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; vỏ bọc cho bánh lái xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-38495 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AXCL 
Vietnam   (VN) 
492 Bình Long, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ dùng cho đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu 
để bôi trơn; dầu để tách tháo khuôn cốp pha. 

 

 
(210) 4-2020-38503 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 1.15.23; A26.3.6; 

26.15.15 
(731) TIME BOX & CONCEPTS LTD  (HK) 

Unit B3, 8/F. TML Tower, 3 Hoi Shing 
Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ chạy điện; hộp trưng bày đồng hồ; dây 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 
 
Nhóm 16: Biểu ngữ bằng giấy; bản in đồ hoạ; ảnh biểu diễn đồ hoạ; giá dựng ảnh chụp; ảnh 
chụp [được in]; tranh ảnh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-38505 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Fuse Online  

(VN) 
37 Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động [tải xuống được] cho các nhà môi giới 

bảo hiểm dùng để cung cấp giá bảo hiểm, các chính sách bảo hiểm bắt buộc và các tài liệu 
về chính sách bảo hiểm; chương trình máy tính sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm [tải xuống 
được]; chương trình ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động dùng cho các chương 
trình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe nhằm thúc đẩy chương trình chăm sóc sức 
khỏe bằng cách trao thưởng cho những khách hàng đang hoạt động và đạt được mục tiêu đã 
đề ra bằng chiết khấu bảo hiểm; chương trình ứng dụng có thể tải xuống cho máy tính bảng 
dùng cho các chương trình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe nhằm thúc đẩy chương 
trình chăm sóc sức khỏe bằng cách trao thưởng cho những khách hàng đang hoạt động và 
đạt được mục tiêu đã đề ra bằng chiết khấu bảo hiểm; chương trình ứng dụng có thể tải 
xuống cho máy tính cầm tay dùng cho các chương trình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiềm sức 
khỏe nhằm thúc đẩy chương trình chăm sóc sức khỏe bằng cách trao thưởng cho những 
khách hàng đang hoạt động và đạt được mục tiêu đã đề ra bằng chiết khấu bảo hiểm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến; tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tài 
chính; xử lý yêu cầu bảo hiểm; thông tin bảo hiểm.   

 

 
(210) 4-2020-38506 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88871293 14.04.2020 US 

  
(731) JUNIPER NETWORKS, INC.   (US) 

1133 Innovation Way, Sunnyvale, 
California 94089, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trí tuệ nhân tạo và phần mềm học 

máy trực tuyến không thể tải xuống để sử dụng trong quản lý, giám sát và khắc phục sự cố 

mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2020-38509 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Lợi Nguyên  (VN) 
Số 2, ngõ 131 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bar (quán rượu). 
 

 
(210) 4-2020-38514 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; 

A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, ghi. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Wonder House   (VN) 
22/3/2 đường 22, khu phố 4, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ].  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; 

tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; xuất 

bản văn hóa phẩm [không bao gồm những bài quảng cáo]; dịch vụ soạn thảo văn bản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê do nhà 

hàng thực hiện); cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không dùng cho trường quay hoặc nhà 

hát.  
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(210) 4-2020-38516 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES    (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2020-38517 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES    (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2020-38518 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES    (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn.  
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(210) 4-2020-38519 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES    (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2020-38520 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES  (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2020-38521 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 
NVHOMES  (VN) 
Tầng 1, P02-S11 Park Hill 2, số 25 ngõ 

13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2020-38527 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.3.4; A17.2.2; 26.15.15 

(591) Cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển SUNNY PEARL  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà An Phú Plaza, số 117-

119 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn tài chính; tư vấn bất động sản; môi giới 

bất động sản. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; hướng dẫn nghề 

nghiệp; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
 

 
(210) 4-2020-38537 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.1.5; A5.3.15; 5.11.10

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vua Biển Kiên 
Giang  (VN) 
Số 757 đường Phạm Hùng, khu phố 5, 

phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá sốt cà; thịt gà; cá ngâm dầu; cá khô; tôm khô; rau củ quả sơ chế và bảo quản. 
 

 
(210) 4-2020-38541 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) HIRA INDUSTRIES LLC   (AE) 

P.O. Box: 50673- Dubai - United Arab 

Emirates  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 17: Cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; gutapercha dùng để cách điện cho cáp 

ngầm; gôm, dạng thô hoặc bán thành phẩm; amiăng; mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa ở 

dạng ép đùn để sử dụng trong sản xuất; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc 

chất dẻo; vật liệu cách điện, cách nhiệt và bịt kín, ống mềm, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2020-38542 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 4.5.15 
(731) SHENZHEN LUTEJIACHENG 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Rm 903, Jiangnan BLDG, No.1 Bantian 
Ave.South, Ma'antang, Bantian St. 
LonggangDist., Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 25: Mũ cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ tập đi và trẻ em; áo nữ, cụ thể là áo lót dây; đồ 

lót, cụ thể là áo nịt bụng; áo ngực cho thai phụ; quần ống bó cho thai phụ, cụ thể là quần 
ống bó có đai đỡ bụng, thắt lưng được thiết kế để phù hợp với sự thay đổi của kích thước 
thai kỳ (trang phục); miếng nối dài dây áo ngực; quần áo lót cho trẻ em; yếm dãi không 
bằng giấy cho trẻ em; yếm ăn bằng vải cho trẻ em; đồ đội đầu cho trẻ em; giày và giày cao 
cổ cho trẻ sơ sinh; yếm vải cho trẻ sơ sinh và trẻ em; đồ ngủ liền thân cho trẻ sơ sinh; đồ 
ngủ cho thai phụ; quần áo lót cho thai phụ; đồ lót, cụ thể là quần đùi nam; áo liền quần cho 
trẻ nhỏ; quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ em, cụ thể là áo ngoài mặc chui đầu, đồ ngủ dạng 
yếm, quần áo ngủ, quần yếm và quần áo một mảnh; đai đỡ bụng bầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-38547 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Da cam, trắng. 
(731) YOUNGPOONG CO., LTD.  (KR) 

64, Seongseogongdanbuk-ro, Dalseo-gu, 
Daegu, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; mỳ; bữa ăn chuẩn bị sẵn trên cơ sở mỳ; mật 

ong; ngũ cốc đã tinh chế; bánh gạo; mỳ sợi dẹt làm từ kiều mạch; thảo mộc đã bảo quản; 
mỳ gạo; mỳ udon; mỳ với sốt tương đen (jajangmyeon); nước xốt; đồ gia vị; trà; đồ uống 
trên cơ sở trà; các sản phẩm làm từ sô cô la; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; men làm bánh. 

 

 
(210) 4-2020-38548 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JACK BLACK, L.L.C.  (US) 

551 Southwestern Boulevard, Coppell, 
TX  75019, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước dưỡng xoa mặt sau khi cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu, trừ loại 

dùng cho mục đích y tế; dầu thơm cạo râu, trừ loại dùng cho mục đích y tế; kem cạo râu 
không chứa thuốc; nước thơm cạo râu không chứa thuốc; gel cạo râu không chứa thuốc; xà 
phòng cạo râu không chứa thuốc; chế phẩm cạo râu, kem dùng trước khi cạo râu không 
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chứa thuốc, dầu bôi dùng trước khi cạo râu không chứa thuốc; sáp dưỡng môi không chứa 
thuốc; kem bôi mắt (mỹ phẩm); kem bôi tay (mỹ phẩm); chất làm se dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; tẩy da chết dành cho mặt cho mục đích mỹ phẩm; nước dưỡng xoa 
mặt cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch mặt, không dùng cho mục đích y tế; kem 
dưỡng ẩm cho mặt, sữa dưỡng ẩm cho mặt và tinh chất dưỡng da mặt (serum) không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch mặt, cụ thể là sữa rửa mặt trị mụn chứa chất 
salicylic, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm điều trị mụn trứng cá không chứa thuốc; 
kem làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm làm sạch da dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; kem dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm ẩm da dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chất làm mềm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; và các chế phẩm chăm sóc da 
xóa nếp nhăn dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước làm sạch sâu và cân bằng độ ẩm trên da (mỹ phẩm skin toner); chất dưỡng 
dùng cho da, nước dưỡng cung cấp ẩm cho da (không chứa thuốc); chất chống đổ mồ hôi 
[chế phẩm vệ sinh thân thể]; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chất khử mùi dùng cho người; 
sữa tắm dạng gel dùng cho tắm bồn không chứa thuốc; sữa tắm dạng gel dùng cho tắm vòi 
sen không chứa thuốc; kem dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước dưỡng thể cho 
mục đích mỹ phẩm; phấn thoa cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm tắm cơ thể không chứa 
thuốc; tẩy da chết cơ thể cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng giúp ngăn tia uv 
(tia tử ngoại) xâm nhập vào da; chế phẩm chống nắng hấp thụ năng lượng của tia uv (tia tử 
ngoại) nhưng làm vô hiệu hóa tác dụng của nó lên da;  xà phòng cho da không chứa thuốc; 
thanh xà phòng tắm không chứa thuốc; xà phòng dạng lỏng không chứa thuốc dùng cho tay, 
mặt và cơ thể; phấn dùng cho chân không chứa thuốc; nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ 
(eau de cologne); dầu thơm; gel dùng cho tóc không chứa thuốc; dầu gội đầu không chứa 
thuốc; dầu xả tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; nước xức tóc không chứa thuốc; sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38549 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1 
(731) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính cầm tay; bảng mạch nhớ; phần cứng máy vi tính; mạch 

tích hợp; bộ nhớ mạch tích hợp; vi mạch của mạch tích hợp; bộ vi mạch; bộ xử lý bán dẫn 
của máy vi tính; vi mạch cho bộ xử lý bán dẫn của máy vi tính; vi mạch bán dẫn của máy vi 
tính; bộ vi xử lý; bảng mạch in của máy tính; bảng mạch điện tử của máy vi tính; bảng 
mạch chính của máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; hệ điều hành của máy vi tính; mạch điều 
khiển cực nhỏ của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu trung tâm 
của máy vi tính; thiết bị bộ nhớ bán dẫn của máy vi tính; bộ vi xử lý lập trình phần mềm 
máy vi tính; bộ vi xử lý kỹ thuật số và quang học của máy vi tính; bộ xử lý tín hiệu và dữ 
liệu kỹ thuật số và quang học; bảng mạch hình ảnh của máy vi tính; bảng mạch âm thanh 
của máy vi tính; bảng mạch âm thanh - hình ảnh của máy vi tính; phím gia tốc đồ họa hình 
ảnh của máy vi tính; phím gia tốc đa năng của máy vi tính; bộ xử lý dữ liệu hình ảnh của 
máy vi tính; bảng mạch của bộ xử lý dữ liệu hình ảnh; vỏ ngoài của bộ xử lý của máy vi 
tính; thẻ, đĩa, băng, dây điện, đĩa ghi âm, mạch điện tử siêu nhỏ và mạch điện tử, tất cả 
dùng để ghi và truyền dữ liệu; mô-đem; thiết bị và dụng cụ dùng để xử lý, lưu trữ, thu hồi, 
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truyền, hiển thị, nhập vào, đưa ra, nén, giải nén, sửa đổi, truyền phát và in dữ liệu từ máy vi 
tính; thiết bị đầu vào và đầu ra của máy vi tính; trạm làm việc trong mạng cục bộ của máy 
vi tính; bộ nhớ dữ liệu của máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; hệ thống thiết bị an ninh 
dùng cho phần cứng và phần mềm máy vi tính; con vi mạch điện tử của máy vi tính; các 
linh kiện của máy tính và mạch in máy vi tính; bộ vi xử lý nhanh tiếng động trong máy vi 
tính; bộ vi xử lý nhanh các âm thanh, dữ liệu, hình ảnh và viđêo trong máy vi tính; bộ nhớ 
cực nhanh của máy vi tính; thiết bị ghi nhớ cực nhanh của máy tính; hệ thống bộ nhớ của 
máy vi tính; dây cáp điện và bộ điều hợp điện; thiết bị đầu cuối máy tính và máy in sử dụng 
cùng với thiết bị đầu cuối máy tính; bộ máy quay viđêô; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy 
ảnh; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán 
thông qua các mạng lưới toàn cầu và địa phương; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán 
đám mây; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán có độ trễ thấp và băng thông cao;  
phần cứng máy vi tính để cung cấp môi trường điện toán bảo mật; phần cứng nối mạng máy 
vi tính; máy tính chủ truyền thông; phần cứng máy vi tính để cung cấp mạng lưới điện toán 
đám mây bảo mật; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán; phần mềm máy vi tính dùng 
cho điện toán đám mây; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán thông qua các mạng 
lưới toàn cầu và địa phương; phần mềm máy vi tính dùng cho điện toán có độ trễ thấp và 
băng thông cao; phần cứng bộ nhớ máy tính;  phần mềm máy vi tính để cung cấp mạng lưới 
điện toán bảo mật; phần mềm máy vi tính để cung cấp mạng lưới điện toán đám mây bảo 
mật; phần mềm hệ thống điều hành máy vi tính; phần mở rộng, công cụ và tiện ích của hệ 
thống máy vi tính trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng để kết nối với máy tính cá nhân, 
mạng máy tính, thiết bị viễn thông và ứng dụng của mạng máy tính toàn cầu; phần cứng 
máy vi tính và phần mềm máy vi tính dùng để tăng cường và cung cấp việc chuyển giao, 
truyền, nhận, xử lý và số hóa các thông tin đồ họa về dữ liệu theo thời gian thực; bộ biến 
đổi mạng máy vi tính; bộ điều khiển mạng máy tính; thiết bị giao diện (thiết bị ghép nối) 
mạng máy tính; thiết bị nối mạng máy tính, thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến; vi 
điều khiển dùng cho các thiết bị được kích hoạt kết nối internet (iot); phần mềm máy vi tính 
có thể tải về được dùng để kết nối, điều khiển và quản lý các thiết bị được kích hoạt kết nối 
internet (iot); phần mềm máy vi tính có thể tải về được dùng để kết nối, điều khiển và quản 
lý các thiết bị di động được kích hoạt kết nối internet (iot); phần cứng và phần mềm máy 
tính dùng để phát triển, bảo trì và sử dụng các mạng máy tính cục bộ và mạng máy tính 
trong diện rộng; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để phát triển, duy trì và sử dụng 
trong việc tương tác giữa hệ thống máy tính và thiết bị nghe nhìn trong hội nghị; phần cứng 
và phần mềm máy tính dùng để nhận, hiển thị và sử dụng để truyền phát hình ảnh, âm thanh 
và các tín hiệu dữ liệu kỹ thuật số; các thiết bị điều khiển điện tử dùng để ghép nối và điều 
khiển máy vi tính,  mạng máy tính và viễn thông toàn cầu được nối với ti-vi, truyền hình 
cáp và thiết bị cáp; bộ định tuyến; thiết bị truy cập mạng; máy tính chủ; cầu dao điện; thiết 
bị để chạy thử và lập trình trong mạch tích hợp; bộ nhớ ngoại vi và thiết bị ngoại vi của máy 
vi tính; các thiết bị bán dẫn; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để tạo, làm cho 
thuận tiện và quản lý việc truy cập từ xa với mạng máy tính cục bộ (mạng lans), mạng riêng 
ảo (vpn), mạng vùng rộng (wans) và hệ thống máy tính toàn cầu; phần mềm vận hành bộ 
định tuyến, bộ chuyển mạch điện, thiết bị truy cập mạng và máy tính chủ; công cụ phần 
mềm máy vi tính dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho người thứ ba trong việc ứng dụng 
phần mềm; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng cho hệ thống viễn thông không dây; 
ấn phẩm điện tử được tải xuống trong các lĩnh vực điện tử, chất bán dẫn, thiết bị và dụng cụ 
điện tử tích hợp, máy vi tính, viễn thông, giải trí, điện thoại và viễn thông có dây và viễn 
thông không dây; phần cứng máy vi tính dùng trong lĩnh vực thị giác máy vi tính, thuật toán 
trên máy tính (machine learning), công nghệ học chuyên sâu (deep learning), trí tuệ nhân 
tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học máy, và phân tích dữ liệu; phần mềm máy 
tính dùng cho thuật toán trên máy tính (machine learning), truy vấn dữ liệu và phân tích dữ 
liệu; phần mềm máy tính dùng cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ 
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học chuyên sâu (deep learning), trí tuệ nhân tạo; nền tảng phần mềm máy vi tính dùng cho 
điện toán nhận thức (cognitive computing); phần mềm máy vi tính dùng để biểu thị đồ họa 
cho dữ liệu; phần mềm máy tính dùng để nhận dạng mẫu; phần mềm máy tính dùng để khai 
thác dữ liệu; phần mềm thị giác máy vi tính dùng để thu thập, xử lý, phân tích và lí giải 
hình ảnh kỹ thuật số và trích xuất dữ liệu trực quan; bộ công cụ phát triển phần mềm máy vi 
tính; bộ công cụ phát triển phần mềm máy vi tính dùng trong lĩnh vực thị giác máy vi tính, 
thuật toán trên máy tính (machine learning), công nghệ học chuyên sâu (deep learning), trí 
tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học máy, và phân tích dữ liệu; phần 
mềm thị giác có thể tải xuống được và ghi sẵn sử dụng trí tuệ nhân tạo để xem và giải thích 
dữ liệu, kết nối với phần cứng và lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trên đám mây; phần cứng 
và phần mềm máy tính dùng để ghi, xử lý, nhận, tái tạo, truyền, sửa đổi, nén, giải nén, phát, 
hợp nhất và tăng cường âm thanh, các hình ảnh, đồ hoạ và các dữ liệu; chương trình phần 
mềm thuật toán dùng để điều hành và kiểm tra máy tính; phần cứng máy vi tính và phần 
mềm máy vi tính dùng để tăng và cung cấp việc chuyển giao, truyền, nhận, xử lý và số hóa 
các thông tin đồ họa về âm thanh và viđêô theo thời gian thực; phần mềm máy tính ghi sẵn 
và tải xuống được để thu thập, biên soạn, xử lý, truyền tải và phổ biến dữ liệu hệ thống định 
vị toàn cầu (gps) để sử dụng trong các thiết bị cố định, di động và cầm tay; cơ sở dữ liệu 
điện tử bao gồm thông tin đường bộ, địa lý, bản đồ, thông tin về tuyến giao thông công 
cộng, thông tin về tuyến đường công cộng, thời gian và lịch trình giao thông công cộng và 
thông tin giao thông công cộng khác được ghi sẵn trên phương tiện máy tính; phần mềm 
điều hướng để tính toán và hiển thị các tuyến đường; hệ thống điều hướng phương tiện công 
cộng có hiển thị bản đồ kỹ thuật số tương tác, các hướng dẫn tương tác và thông tin do 
người dùng tạo ra; phần mềm máy tính xã hội tương tác để truy xuất và hiển thị thông tin về 
phương tiện công cộng, điều hướng, địa lý, bản đồ và du lịch; phần mềm máy vi tính tương 
tác xã hội cho phép truyền thông tin lưu thông công cộng, lập bản đồ, điều hướng, thông tin 
về giao thông, tuyến đường và thông tin về các địa điểm được ưa thích đến mạng viễn 
thông, điện thoại di động, các thiết bị định vị và các thiết bị di động và cầm tay khác; phần 
mềm máy vi tính tương tác xã hội cho phép trao đổi thông tin giữa các người dùng; máy 
tính và hệ thống vận hành máy tính cho việc lái xe tự động, hỗ trợ lái xe, phương tiện xe cô 
được kết nối, xe không người lái và máy bay không người lái; các nền tảng phần cứng và 
phần mềm máy tính có màn hình tương tác, hệ thống điều khiển và thiết bị điều khiển, hệ 
thống cảnh báo, thiết bị kết nối, máy tính trên tàu và hệ thống định vị toàn cầu (gps)  cho 
các phương tiện xe cộ, các phương tiện xe cộ được kết nối, xe tự lái và xe không người lái; 
hệ thông đa máy quay dùng trong phương tiện xe cộ; thiết bị điều hướng và hướng dẫn hệ 
thống định vị toàn cầu (gps), thiết bị theo dõi vị trí trên hệ thống định vị toàn cầu (gps), 
thiết bị hiển thị bản đồ và tính toán lộ trình trên thệ thống định vị toàn cầu, máy quay viđêô, 
các thiết bị mạng truyền thông không dây để truyền dữ liệu hoặc hình ảnh cho phương tiện 
xe cộ; các ứng dụng phần mềm máy vi tính cho các tác nhân ảo kỹ thuật số, hệ thống dự 
đoán, thuật toán trên máy tính (machine learning), tự động hóa quá trình nhận thức, nhận 
dạng mẫu, nhận dạng ký tự, các ứng dụng điện toán trực quan, ảo hóa kiến thức, rô bốt, 
máy bay không người lái và xe không người lái; các ứng dụng phần mềm và phần cứng máy 
vi tính dùng để điều khiển lái xe tự động; các ứng dụng phần mềm và phần cứng máy vi 
tính cho điều khiển lái xe tự động, điều khiển tự động, điều hướng, hỗ trợ lái xe và tự lái 
của xe cộ; thiết bị theo dõi xe bao gồm phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, thiết bị 
cảm biến, thiết bị phát, thiết bị thu và thiết bị thu vệ tinh định vị toàn cầu, tất cả các thiết bị 
này được dùng với việc theo dõi và giám sát phương tiện xe cộ (các chương trình và phần 
mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được). 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được 
dùng cho thuật toán trên máy tính (machine learning), khai thác dữ liệu, truy vấn dữ liệu và 
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phân tích dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ học chuyên sâu (deep 
learning), trí tuệ nhân tạo; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được 
để truy vấn dữ liệu và phân tích dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải xuống được để khai thác dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được cho điện toán nhận thức (cognitive computing), công nghệ học chuyên sâu 
(deep learning), trí tuệ nhân tạo; tìm kiếm và truy xuất thông tin trên mạng máy tính cho 
người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được, giao diện lập trình ứng dụng phần mềm (api) và ứng dụng tiện 
ích phần mềm cho thuật toán trên máy tính (machine learning), khai thác dữ liệu, truy vấn 
dữ liệu và phân tích dữ liệu; cung cấp phần mềm thị giác máy vi tính trực tuyến không tải 
xuống được để thu thập, xử lý, phân tích và lí giải hình ảnh kỹ thuật số và trích xuất dữ liệu 
trực quan; cung cấp bộ phát triển phần mềm máy vi tính trực tuyến không tải xuống được; 
cung cấp bộ phát triển phần mềm máy vi tính dùng trong lĩnh vực thị giác máy vi tính, thuật 
toán trên máy tính (machine learning), công nghệ học chuyên sâu (deep learning), trí tuệ 
nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán cho học máy, và phân tích dữ liệu; cung cấp 
phần mềm thị giác trực tuyến không tải xuống được sử dụng trí tuệ nhân tạo để xem và giải 
thích dữ liệu, kết nối với phần cứng và lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trên đám mây; dịch 
vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm để cung cấp khả năng điện toán 
đám mây và dịch vụ công nghệ thông tin (it), điện toán và điện toán đám mây; dịch vụ phần 
mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm để điện toán thông qua các mạng lưới địa 
phương và toàn cầu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) có nền tảng phát triển phần 
mềm để người dùng kết nối các ứng dụng với các hệ thống và thiết bị doanh nghiệp; dịch vụ 
tư vấn phần mềm và cung cấp thông tin về phần mềm; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ 
(saas) sử dụng phần mềm để cung cấp điện toán có độ trễ thấp và băng thông cao; dịch vụ 
phần mềm máy vi tính cho việc cung cấp khả năng điện toán cho các nhà phát triển ứng 
dụng và nhà cung cấp nội dung; dịch vụ điện toán đám mây sử dụng phần mềm để cung cấp 
điện toán độ trễ thấp và băng thông cao, dịch vụ công nghệ thông tin (it) và điện toán thông 
qua các mạng lưới toàn cầu và địa phương; dịch vụ phần mềm máy tính cung cấp khả năng 
điện toán đám mây cho các nhà phát triển ứng dụng và nhà cung cấp nội dung; dịch vụ cho 
phép các ứng dụng được triển khai trên một mạng trực tuyến; dịch vụ cung cấp phân tích, 
lưu trữ, tính toán và định tuyến lưu lượng của trang web; dịch vụ cung cấp một mạng máy 
tính bảo mật và đáng tin cậy; cung cấp dịch vụ tư vấn phần cứng và phần mềm máy tính 
trong lĩnh vực phát triển môi trường đám mây tích hợp các ứng dụng trên nhiều nền tảng và 
thiết bị được kết nối; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo các chỉ mục thông tin, trang web và các 
nguồn thông tin dựa trên mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy vi 
tính không tải xuống được để kết nối, vận hành và quản lý các thiết bị được kết nối internet 
(iot); cung cấp phần mềm máy vi tính trực tuyến không tải xuống được để kết nối, vận hành 
và quản lý các thiết bị được kết nối internet (iot); cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[saas]; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực máy tính và điện toán không dây; dịch vụ quản lý 
mạng máy tính, cụ thể là giám sát hệ thống mạng cho mục đích kỹ thuật; cho thuê không 
gian lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên internet; dịch vụ giám sát mạng máy tính, cụ thể là 
cung cấp thông tin về việc vận hành mạng máy tính; tùy chỉnh phần mềm web và thiết kế 
giao diện người dùng máy tính cho người khác; dịch vụ phát triển, thiết kế và tư vấn máy vi 
tính; thiết kế và phát triển các tiêu chuẩn trong việc thiết kế và triển khai phần mềm máy 
tính, phần cứng máy tính và thiết bị viễn thông cho người khác; cung cấp thông tin liên 
quan đến quản lý dự án máy tính cho khách hàng và kỹ thuật viên; dịch vụ cung cấp phần 
mềm trực tuyến cho việc thu thập, biên soạn, xử lý, truyền tải và phổ biến dữ liệu của hệ 
thống định vị toàn cầu (gps); cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được có các 
thông tin về đường bộ, địa lý, bản đồ, thông tin về tuyến giao thông công cộng, thông tin về 
tuyến đường công cộng, thời gian và lịch trình giao thông công cộng và thông tin giao 
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thông công cộng khác; cung cấp phần mềm điều hướng trực tuyến không tải xuống được để 
tính toán và hiển thị các tuyến đường và chia sẻ hệ thống điều hướng phương tiện công 
cộng, bản đồ và thông tin du lịch; cung cấp phần mềm máy vi tính trực tuyến không tải 
xuống được cho phép chia sẻ thông tin phương tiện công cộng, lập bản đồ, điều hướng, 
thông tin về giao thông, tuyến đường và thông tin về các địa điểm được ưa thích; dịch vụ 
cung cấp phần mềm máy vi tính tương tác xã hội cho phép trao đổi thông tin giữa những 
người dùng; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến cho điều khiển lái xe tự động, điều 
khiển tự động, điều hướng, hỗ trợ lái xe và tự lái xe. 

 

 
(210) 4-2020-38551 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 3.1.8; A3.1.24;  
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) CHENG, WEN-YUNG  (TW) 

No. 38, Huanmei 7th St., Donggang 
Township, Pingtung County 928, Taiwan

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm tắm gội cho động vật [chế phẩm chải lông 

không chứa thuốc]; chất khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm làm sạch mắt cho vật nuôi, không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông 
không chứa thuốc]; xà phòng tắm không chứa dược chất. 

 

 
(210) 4-2020-38552 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 3.1.8; A3.1.24;  
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) CHENG, WEN-YUNG  (TW) 

No. 38, Huanmei 7th St., Donggang 
Township, Pingtung County 928, Taiwan

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho mục đích thú y; thuốc cho động vật; chế phẩm tắm 

diệt bọ cho động vật; dược phẩm dùng cho mục đích thú y; bioxit dùng cho mục đích thú y; 
chất diệt bọ và côn trùng dùng cho mục đích thú y. 
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(210) 4-2020-38570 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.1.5; A18.1.9; A18.1.8; A26.11.12; 

26.11.3; A25.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

FIVEREAL  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú 
Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, 
phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 
sạn. 

 

(210) 4-2020-38571 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Công ty cổ phần dịch vụ FIVEREAL 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

FIVEREAL  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú 
Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, 
phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 
sạn. 

 
 

(210) 4-2020-38572 (220) 21.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A5.5.20; A5.5.21; 23.1.25 
(731) Kim Văn Tú  (VN) 

Cụm 7, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý 

bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2020-38608 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A6.19.9; 5.9.19; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NII GROUP  
(VN) 
44/8 đường số 2, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bột hạt (yến mạch; hạt óc chó; hạt sen; đậu 

nành; đậu xanh). 
 

 
(210) 4-2020-38619 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.13; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thắng  (VN) 
Thôn 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng trong gia đình và nhà bếp (trừ bằng kim loại quý); thớt dùng để cắt 

trong nhà bếp; găng tay dùng trong gia đình.  
 

Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn và khăn trải giường; khăn mặt; khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-38653 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 
(731) HOLY STONE ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
Nei hu dist., Taipei, Taiwan1f, No.62, 
Sec.2, Huang Shan Rd.,  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đo sóng; dụng cụ biến cảm; điện cực cho dòng điện xoay chiều; điện trở; tụ 

điện; bảng mạch điện; bảng mạch in; bộ đảo điện; bộ nối điện; bộ điều chỉnh điện áp cho 
nguồn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện 
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(210) 4-2020-38654 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.3.3; 26.3.4 
(731) HOLY STONE ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
1f, No.62, Sec.2, Huang Shan Rd., Nei 
Hu dist., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ biến cảm; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho dòng điện một chiều; điện 

cực dùng cho dòng điện xoay chiều; điện trở; tụ điện; bộ cấp điện; bộ đảo điện; giá đỡ cầu 
chì; cực góp điện; bộ điều chỉnh điện áp cho nguồn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ nối 
[điện] 

 
 

(210) 4-2020-38745 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Gold 
Fit Việt Nam  (VN) 
Số 11 ngõ 90 Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; trung tâm rèn 

luyện thể dục thể thao; huấn luyện viên thể dục; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thể dục thể 
thao. 

 
 

(210) 4-2020-38746 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại tổng hợp Phú Lộc  
(VN) 
Số 574, tổ 46, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kéo 

cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng.  
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(210) 4-2020-38750 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Ngọc Thùy Trang  (VN) 
197 Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc thời trang trẻ em, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời 

trang.  
 

 
(210) 4-2020-38751 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHENZHEN CANXINGTAI 

ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
218, 2nd Floor, Zihe E-commerce Park, 
No. 3, North Gold Road, Nanling 
Community, Nanwan Street, Longgang 
District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; thiết bị lưu trữ dữ liệu; dây điện; giá đỡ chuyên dùng cho 

máy tính xách tay; thiết bị sạc pin.  
 

 
(210) 4-2020-38752 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 26.4.7 
(731) SHANGHAI SHIMU 

IMPORT&EXPORT CO.,LTD   (CN) 
Room 106, Building 10, No.375, Putuo 
Road, Pudong New District, Shanghai 
201200, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; 

găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ bảo hiểm, găng tay cho thợ lặn; găng tay bảo 
hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp; găng tay bảo hộ bằng amiăng để 
phòng chống tai nạn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
376 

(210) 4-2020-38755 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15; 

5.11.10; A1.1.10; A1.1.5; A5.7.23; 

5.7.13 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Đạt   (VN) 
Số 22, đường Trần Phú, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh dưới hình thức siêu thị và hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ cụ 

thể: thực phẩm, gạo, rau củ quả, thủy hải sản, gia súc gia cầm đã qua chế biến, nước 

khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2020-38758 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(731) Công ty TNHH Hữu Nghị  (VN) 
Số 738, tổ 3, phường Phố Cò, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cắt; kìm; dao; kéo, dụng cụ làm 

vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 
 

(210) 4-2020-38759 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư DVS  (VN) 
Số 7 ngõ 2, đường Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi 

sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2020-38760 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.4.18; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Phùng Xuân Huỳnh  (VN) 
Xóm Đồi, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 

loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ. 

 

Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho: cửa cuốn bằng kim loại, 

cửa sổ bằng kim loại, các loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại, và 

khung cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Bộ lưu điện, thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; hộp và tay điều khiển 

dùng để điều khiển cửa và cửa cuốn; chuông báo hiệu dùng ở cửa (sử dụng điện); bảng 

mạch (cạc) điều khiển dùng cho cửa cuốn. 
 

 
(210) 4-2020-38761 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
1056/53/7 khu phố 4, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 

loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ. 

 

Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, các loại cổng 

bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại, và khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Bộ lưu điện, thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; hộp và tay điều khiển 

dùng để điều khiển cửa và cửa cuốn; chuông báo hiệu dùng ở cửa (sử dụng điện); bảng 

mạch (cạc) điều khiển dùng cho cửa cuốn. 
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(210) 4-2020-38764 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 18.5.1 

(591) Xanh lam, xanh da trời, cam, tím, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển VIGO  (VN) 
1.07 và 1.08, tầng Trệt + Lửng, tòa nhà 

Ruby Garden, 2A Nguyễn Sỹ Sách, 

phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; vận chuyển hành khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé: máy 

bay, tàu lửa, tàu thủy. 
 

 
(210) 4-2020-38765 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 5.9.21; 5.9.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thu Hạnh  (VN) 
Thôn 1, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh 

§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-38766 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
257/12/19 đường Phạm Đăng Giảng, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa bột.  
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(210) 4-2020-38767 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
257/12/19 đường Phạm Đăng Giảng, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2020-38771 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lục, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Trang  (VN) 
Km 89 đường 5 mới, thôn Mỹ Tranh, xã 
Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi; ví đựng danh thiếp; ví lưới có dây xích deo; da giả; ví tiền. 
 

Nhóm 25: Dép; thắt lưng[trang phục]; mũ; giày; quần áo; quần áo da. 
 
 

(210) 4-2020-38774 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Edaco  (VN) 
¤ số 104, lô C2, khu đô thị mới Đại Kim 
- Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; máy ghi hình camera; bộ chia mạng; bộ đổi nguổn điện cấp; 

thiết bị báo cháy; thiết bị báo động; thiết bị kiểm soát ra vào; máy chấm công; chuông cửa 
hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; cáp dẫn điện, cáp âm thanh, dây dẫn điện, cáp chống sét; dây đồng, được 
cách điện; cáp điện; cáp sợi quang, đây điện; dây điện thoại; dây quang; cáp quang; cáp 
đồng trục; cáp âm thanh. 
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(210) 4-2020-38775 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Phạm Mạnh Toàn  (VN) 
P.909 CT2-A10, Nam Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển [điện]; bảng phân phối [điện]; tủ phân phối [điện]; thiết bị điều 

khiển phân phối [điện]; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; 
thiết bị giảng dạy. 

 
Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào 
tạo thực hânh [hướng dẫn thao tác thử], hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; đào tạo lại nghề. 

 

 
(210) 4-2020-38777 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

SAMAN  (VN) 
Số nhà 166B, đường Tích Lương, tổ 1, 
phường Tích Lương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-38778 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.3.1 
(731) Nguyễn Chí Huy   (VN) 

Thôn Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch: nước giặt; nước xả vải; xà phòng; nước giặt xả. 
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(210) 4-2020-38780 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tatu Group  
(VN) 
17 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vệ sinh sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng 

massage xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2020-38781 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tatu Group  
(VN) 
17 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vệ sinh sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng 

massage xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2020-38782 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đặng Văn Tường   (VN) 

Xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni; sơn mài; thuốc màu.  

 

 
(210) 4-2020-38783 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đặng Văn Tường   (VN) 

Xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, véc-ni; sơn mài; thuốc màu.  
 

 
(210) 4-2020-38784 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MUSCLE - 
HUNTERS   (VN) 
Số nhà 6C, ngõ 155 Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, chất dinh dưỡng dùng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống (cho 
mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y, chế phẩm vitamin, chất bổ sung 
khoáng chất. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm từ sữa giúp tăng cường sức khỏe và thể lực (không dùng cho mục đích 
y tế); protein dùng làm thức ăn cho người (không dùng cho mục đích y tế); sữa tăng cơ. 

 

 
(210) 4-2020-38786 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ và thương mại NEW WORLD  
(VN) 
Số nhà 37, phố Yên Lãng, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao; dịch vụ huấn luyện thể dục, thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-38787 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.3.14; A5.3.13; 2.9.14; 

A2.9.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, hồng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

hàng tiêu dùng Sài Gòn  (VN) 
287A đường An Phú Đông 3, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Miếng cọ xoong, nồi. 
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(210) 4-2020-38788 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.1.6; A11.3.7; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Đỗ Khắc Hưng  (VN) 
Thôn 3, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-38789 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.9.24; 3.9.15; 3.9.13; A19.7.16 

(731) Trần Văn Cường  (VN) 
Tổ 7, khu 6, phường Giếng Đáy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nước; dịch vụ quán bar; quán pub. 

 

 
(210) 4-2020-38791 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VNN  (VN) 
Số 117 đường số 42, phường Bình Trưng 

Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu và chế phẩm tinh dầu dùng cho mục đích bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2020-38792 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Tím, xanh nõn chuối, vàng, đen, da cam, 

xanh cô ban. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sơn Minh Hải  (VN) 
K01/29/11/3 Hoàng Văn Thái, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni. 

 

 
(210) 4-2020-38793 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Pet Addict  
(VN) 
26/16 đường số 7, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho 

vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật, chải lông cho thú nuôi 
trong nhà.  

 
 

(210) 4-2020-38794 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 3.7.17; 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 

25.1.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Đăng Quang  (VN) 

136 Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; balô; cặp xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể thao; đồ đi chân; đồ đội đầu; đồ lót; giầy da 
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(210) 4-2020-38795 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.     (US) 

3800 West 143rd Street,Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2020-38796 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; 26.3.1; A26.3.7; 26.1.1; 

26.1.5; 26.1.4 
(591) Trắng, ghi, đen. 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.    (US) 

3800 West 143rd Street,Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2020-38797 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Hồng Vân  (VN) 
Số nhà 69, đường Cao Xuân Huy, 
phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2020-38798 (220) 22.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) trắng, đen, ghi (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Hồng Vân  (VN) 
Số nhà 69, đường Cao Xuân Huy, 
phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2020-38800 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.7.19; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh rêu, trắng, vàng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH SAN MIGUEL 
PURE FOODS  (VN) 
ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Giăm bông da bao; xúc xích; thịt ba chỉ; lạp xưởng; nem chua; giò chả; pa tê; thịt 

xông khói. 
 

 
(210) 4-2020-38809 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hà Thị Tuyết Nhung  (VN) 
Thôn Hoành Cừ, xã Thọ Tiến, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; tinh dầu. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; 

ca cao. 
 

 
(210) 4-2020-38810 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, tím đậm, tím nhạt. 

(731) Công ty TNHH Lương Bằng 
Quang  (VN) 
05 đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; cho thuê nhà di động. 
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(210) 4-2020-38813 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 5.7.5; 8.7.9; A8.3.10 

(591) Vàng, trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, 

cam, nâu kem, nâu. 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 

(snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; thịt; cá (không còn 

sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã 

qua chế biến; trái cây đã chế biến; thạch trái cây; mứt ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu 

thực vật; mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà 

phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; mỳ ý; mỳ sợi; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì; chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; sôcôla; đá lạnh có thể ăn được; 

đường; mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích 

y tế); bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-38816 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.7; 26.1.1; A3.4.14 

(591) Xanh lá, trắng, ghi xám. 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
SKX  (VN) 
35/21C Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 25: Khẩu trang [trang phục]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ khẩu trang và khẩu trang y tế; dịch vụ xuất, nhập khẩu 

khẩu trang và khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-38840 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Hà  (VN) 
715 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống.  
 

 
(210) 4-2020-38842 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, cam. 

(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  
(VN) 
Khu CN Bình Xuyên, TT. Hương Canh, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 19: Keo chít mạch (hỗn hợp xi măng, cát và chất phụ gia); keo dán gạch (hỗn hợp xi 

măng, cát và chất phụ gia); ke cân bằng (dùng cho gạch ốp lát), không bằng kim loại; nêm 

(dùng cho gạch ốp lát), không bằng kim loại; ke góc (dùng cho gạch ốp lát), không bằng 

kim loại.  

 

Nhóm 20: Nêm, không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2020-38843 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) J. C. PENNEY PURCHASING 

CORPORATION   (US) 

6501 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 

United States  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; găng tay (trang phục).  
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(210) 4-2020-38844 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) J. C. PENNEY PURCHASING 

CORPORATION    (US) 
6501 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 
United States   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-38845 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) J. C. PENNEY PURCHASING 

CORPORATION    (US) 
6501 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 
United States   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-38846 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) J. C. PENNEY PURCHASING 

CORPORATION    (US) 
6501 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 
United States   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2020-38870 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Xanh tím than, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Trung Nghĩa  
(VN) 
Thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; vận tải bằng tàu thuyền; 
cho thuê xe; môi giới vận tải; đại lý vé máy bay, xe khách, xe lửa; cho thuê tàu thuyền; đại 
lý vận tải đường bộ, đường thủy; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới hàng hải; 
cho thuê kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; dịch vụ lưu kho; kho hàng hóa; quản lý vận 
hành kho (kho hàng hóa). 

 

 
(210) 4-2020-38926 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1; 25.1.6; A11.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh navy. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Quốc tế Toàn Cầu 
PT  (VN) 
Số 33, đường số 2, thôn Thạch Lỗi, xã 
Thanh Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến như: tôm, cua, cá, bề bề, ghẹ, mực, bạch tuộc đông 

lạnh, phơi khô và làm ruốc, chả, thành phẩm, ốc các loại, sò (động vật hai mảnh). 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản còn sống như: tôm, cua, cá, bề bề, ghẹ, mực, bạch tuộc, ốc các loại, 
sò (động vật hai mảnh). 

 

 
(210) 4-2020-38947 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(731) GUANGDONG ROROLOVE 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
2016, Floor 20, Building B, Huakai 
Plaza, Yuanmei Road, Hengmei 
Community, Nancheng Street, 
Dongguan, Guangdong, CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 

chống nắng; kem đánh răng; tinh dầu. 
 

Nhóm 09: Pin điện; tai nghe; đồng hồ thông minh; thiết bị điều khiển từ xa; bao đựng điện 
thoại thông minh; kính đeo mắt. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ 
trang sức]; vòng đeo cổ [trang sức]; kẹp cài ca vát; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Vật liệu giả da; túi; va li [hành lý]; quần áo cho thú nuôi trong nhà; gậy ba 
toong; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; tấm che mắt khi ngủ; quần áo bơi; giày; mũ; mũ tắm. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất-nhập khẩu; hệ 
thống hóa thông tin vào dữ liệu máy tính; giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác. 

 

 
(210) 4-2020-38951 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Văn 

Quỳnh  (VN) 
Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06 (tức số 
nhà 10/20 phố Xuân Thị), khu Xuân 
Dương, phường Tứ Minh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa (mỳ gạo); mỳ phở; miến dong; bánh đa nem.  

 

 
(210) 4-2020-38953 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần SIOSI  (VN) 

186 Đỗ Văn Thanh, phường Tân Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Tảo (dùng cho mục đích y tế); tỏi đen (thực phẩm chức năng); nhân sâm (dùng 
cho mục đích y tế); đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào tinh chế; tảo (không dùng trong y tế, sử dụng dưới 
dạng thực phẩm); nhân sâm đã qua chế biến (không dùng trong y tế, sử dụng dưới dạng 
thực phẩm); đông trùng hạ thảo (không dùng trong y tế, sử dụng dưới dạng thực phẩm).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc gia cầm; dịch vụ trồng cây; dịch vụ làm vườn hoa cây 
cảnh.  

 

 
(210) 4-2020-38954 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến) và thú săn (đã chế biến); chất chiết 
từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; 
dầu thực vật và mỡ ăn; nước dùng, nước canh thịt; dưa góp, dưa món; salad (rau, quả); đậu 
phô; pa-tª.   

 
Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; men (thực phẩm); bột 
nở; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; cà phê; chè (trà); sushi (cơm cuộn Nhật Bản); nước sốt 
thịt.  

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi (chưa chế biến).  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả [không chứa cồn] và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để 
làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm, và thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; chuyên chở 
hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; đóng gói, bao gói hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2020-38973 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GRAND 
NUTRITION  (VN) 
Số 148 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho em 
bé; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; nước tắm thảo dược dành cho 
trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; 
dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 29: Chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm; pho mát; dầu ô liu nguyên chất cho 
thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch; váng sữa. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm tại nhóm 05, 29 nêu trên, cụ thể là: thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất tăng cường 

tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, chất bổ 

sung ăn kiêng từ mầm lúa mì, nước tắm thảo dược dành cho trẻ em, thực phẩm công thức 
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cho trẻ sơ sinh, viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm, dầu khuynh diệp dùng cho mục 

đích dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], thực phẩm bổ sung vi chất dinh 

dưỡng, chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm, pho mát, dầu ô liu nguyên chất cho 

thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, sữa yến mạch, váng sữa; quảng cáo; thông tin thương mại; 

giới thiệu và trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38974 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GRAND 
NUTRITION  (VN) 
Số 148 đường Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho em 

bé; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; nước tắm thảo dược dành cho 

trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; 

dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; 

thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

 

Nhóm 29: Chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm; pho mát; dầu ô liu nguyên chất cho 

thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch; váng sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm tại nhóm 05, 29 nêu trên, cụ thể là: thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất tăng cường 

tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, chất bổ 

sung ăn kiêng từ mầm lúa mì, nước tắm thảo dược dành cho trẻ em, thực phẩm công thức 

cho trẻ sơ sinh, viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm, dầu khuynh diệp dùng cho mục 

đích dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], thực phẩm bổ sung vi chất dinh 

dưỡng, chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm, pho mát, dầu ô liu nguyên chất cho 

thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, sữa yến mạch, váng sữa; quảng cáo; thông tin thương mại; 

giới thiệu và trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2020-38975 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GRAND 
NUTRITION  (VN) 
Số 148 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho em 
bé; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; nước tắm thảo dược dành cho 
trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; 
dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 29: Chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm; pho mát; dầu ô liu nguyên chất cho 
thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch; váng sữa. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm tại nhóm 05, 29 nêu trên, cụ thể là: thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất tăng cường 
tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, chất bổ 
sung ăn kiêng từ mầm lúa mì, nước tắm thảo dược dành cho trẻ em, thực phẩm công thức 
cho trẻ sơ sinh, viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm, dầu khuynh diệp dùng cho mục 
đích dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], thực phẩm bổ sung vi chất dinh 
dưỡng, chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm, pho mát, dầu ô liu nguyên chất cho 
thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, sữa yến mạch, váng sữa; quảng cáo; thông tin thương mại; 
giới thiệu và trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38976 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GRAND 
NUTRITION  (VN) 
Số 148 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho em 
bé; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; nước tắm thảo dược dành cho 
trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; 
dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 
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mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 29: Chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm; pho mát; dầu ô liu nguyên chất cho 
thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch; váng sữa. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm tại nhóm 05, 29 nêu trên, cụ thể là: thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất tăng cường 
tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, chất bổ 
sung ăn kiêng từ mầm lúa mì, nước tắm thảo dược dành cho trẻ em, thực phẩm công thức 
cho trẻ sơ sinh, viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm, dầu khuynh diệp dùng cho mục 
đích dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], thực phẩm bổ sung vi chất dinh 
dưỡng, chiết xuất tảo biển/rong biển cho thực phẩm, pho mát, dầu ô liu nguyên chất cho 
thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, sữa yến mạch, váng sữa; quảng cáo; thông tin thương mại; 
giới thiệu và trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-38980 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) DHOLIC COMMERCE CO., LTD.  

(KR) 
2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng 

để chăm sóc toàn thân; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 18: Túi cụ thể là túi xách tay; ví tiền; vali [hành lý]; thẻ hành lý cho túi; ô; da thuộc, 
thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; quần áo trẻ em; thắt lưng đựng tiền [quần áo]; quần áo lót; mũ.  

 

 
(210) 4-2020-38981 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25 
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, 

LLC  (US) 
One StarPoint Stamford, Connecticut 
06902 United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (bar); dịch 
vụ quầy giải khát; và dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2020-38988 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để đánh giá rủi ro sức khỏe, bao 

gồm sức khỏe tim mạch và bệnh tiểu đường. 
 

 
(210) 4-2020-38993 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 

(731) CHIA LIANG KOI  (MY) 

No. 17, 17-1, 17-2, Jalan Danau 

Lumayan, Dannau Lumayan Business 

Park, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng không chứa thuốc; xà phòng bánh; chế phẩm làm 

sạch; dầu ete; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38994 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 

(731) CHIA LIANG KOI  (MY) 

No. 17, 17-1, 17-2, Jalan Danau 

Lumayan, Dannau Lumayan Business 

Park, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); muối nấu ăn; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và 

tinh dầu); đồ gia vị; natri hydrocacbonat (cho mục đích nấu nướng). 
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(210) 4-2020-38995 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(731) CHIA LIANG KOI  (MY) 

No. 17, 17-1, 17-2, Jalan Danau 

Lumayan, Dannau Lumayan Business 

Park, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng không chứa thuốc; xà phòng bánh; chế phẩm làm 

sạch; dầu ete; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-38996 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(731) CHIA LIANG KOI  (MY) 

No. 17, 17-1, 17-2, Jalan Danau 

Lumayan, Dannau Lumayan Business 

Park, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); muối nấu ăn; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và 

tinh dầu); đồ gia vị; natri hydrocacbonat (cho mục đích nấu nướng). 
 

 
(210) 4-2020-39002 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15 

(731) VARIETY FOODS INTERNATIONAL 

CO., LTD.  (TH) 

44/4 Moo 10, Rama 2 Road, Bangtorad 

Sub-district, Muang District, Samut 

Sakorn 74000, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh quy giòn; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh qui bơ 

kiểu pháp (bánh pơti bơ); bánh quy mạch nha; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh 

quế. 
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(210) 4-2020-39004 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(731) FLORIEY INDUSTRIES 

INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 
No.15, Alley 5, Lane 312, Sen Lin 
S.RD., Daya Dist., Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 10: Con lăn chuyên dùng để xoa bóp; thiết bị xoa bóp; bóng chuyên dùng để xoa 

bóp; thiết bị xoa bóp toàn thân; thiết bị xoa bóp, không dùng điện. 
 

Nhóm 27: Thảm tập yoga; thảm tập thể dục; thảm tập thể dục dụng cụ; thảm dùng cho trẻ 
tập bò. 

 
Nhóm 28: Quả tạ tay; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể hình; dụng cụ thể thao; 
thiết bị thể thao; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ cổ tay cho 
mục đích thể thao [dụng cụ thể thao]. 

 

 
(210) 4-2020-39007 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 

đá quý Minh Hải  (VN) 
Khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. 
 
 

(210) 4-2020-39008 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.1.1; A1.1.12; 24.11.15; 

A1.1.2; 26.7.25 
(591) Đen, xám. 
(731) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 

Số 36 đường Thanh Bình, phường Lộc 
Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

(210) 4-2020-39009 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Thanh Xuân 

Nam  (VN) 
154 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt kim loại đặt cố định; máy nén khí; máy phun xịt trực tiếp; đầu phun xịt; 

máy hàn; máy bơm nước; máy mài; máy bào; máy cưa gỗ; máy cắt gạch; máy đầm; máy 
đục; máy chà; máy khoan; máy mở ốc; máy bắn vít; máy phay; máy cắt cỏ; máy phát điện; 
máy bắn keo (dùng điện); máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ khoan (công cụ cầm tay); súng (thao tác thủ công dùng để phun); khoan 
cầm tay, vận hành bằng tay; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cắt (dụng cụ cầm 
tay); dụng cụ vặn ốc, vít (công cụ cầm tay) 

 

 
(210) 4-2020-39010 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH MTV vàng bạc 

đá quý Minh Hải  (VN) 
Khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ 
 

 
(210) 4-2020-39033 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng TNC  (VN) 
Số 8 đường 66, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình 

(như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), 
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đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như 
giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua 
mạng điện thoại, qua bưu điện; bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn 
phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy 
giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và 
gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-39034 (220) 23.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng TNCons Việt Nam  (VN) 
Tầng 25, tòa tháp A, số 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt các tiện 
ích trong công trường xây dưng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng;  dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị 
điện, hóa chất; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; kiểm định, khảo sát địa chất, 
quy hoạch đô thị. 

 

 
(210) 4-2020-39053 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.25; A3.7.24; 3.5.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) DREAMHUE CO., LTD.  (KR) 

505, ONIX Bldg., 17, Digital-ro 27ga-
gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); sổ tay văn phòng 
dùng làm nhật ký; bút sáp màu; dụng cụ viết; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]. 

 
Nhóm 18: Túi; va li [hành lý] và túi du lịch; túi cho trẻ em; túi tái sử dụng nhiều lần; túi 
sách học sinh; «. 

 
Nhóm 20: Đệm để ngồi; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); hộp bằng chất dẻo để vận 
chuyển và lưu trữ; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; tấm trải để ngủ trưa (đệm hoặc nệm); 
giường và đệm. 
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Nhóm 25: Dép đi trong nhà bằng da; dép đi trong nhà; giày và giày cao cổ cho trẻ sơ sinh; 

quần áo cho trẻ em; áo phông ngắn hoặc dài tay; quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-39067 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TREASTONE LTD  (GB) 

Unit 4203, 30 Bloomsbury Street, 

Ground Floor, London, United Kingdom, 

WC1B 3QJ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính để sử dụng trên điện thoại di động; phần mềm trò 

chơi máy tính, có thể tải về. 
 

 
(210) 4-2020-39087 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.7.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Lanka  (VN) 
Phòng OP-03.40, tầng 3, khu Officetel, 

tòa nhà Orchard Parkview, 130-132 

Hồng Hà, phường 09, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; lát quả; lát trái cây sấy khô; hạt tẩm ướp hương vị; hạt, đã chế 

biến; hạt hướng dương đã chế biến; hạt ngào đường; đậu Hà lan đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2020-39089 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; 2.3.11 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bì Bà Ba  (VN) 
1B3 Nguyễn Khuyến, phường Bình 

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  
 

(511)   Nhóm 29: Bì (da heo) đã được chế biến; thịt heo đã chế biến.  
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(210) 4-2020-39090 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha Đạt  (VN) 
160/25/27 đường TCH 13, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-39131 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TANI CO., LTD.  (JP) 

1379, Shitakata, Narita-city, Chiba 
JAPAN 286-0005 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật. 

 

 
(210) 4-2020-39148 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) JIAOZUO MINGREN NATURAL 

MEDICINE CO., LTD.   (CN) 
No. 68, Huanghe Avenue (West Section), 
Jiaozuo City, Henan Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước sô đa; đồ uống không cồn; nước chanh; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ 
uống ép từ quả không chứa cồn; nước khoáng [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2020-39156 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xám.
(731) Trần Huy Thái  (VN) 

17 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng bằng điện như bếp nấu điện; chảo điện; vỉ nướng điện; bếp từ; 
ấm siêu tốc; bếp ga; thiết bị và hệ thống chiếu sáng; quạt điện; quạt làm mát bằng hơi nước; 
nồi cơm điện. 
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(210) 4-2020-39157 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.8; A2.3.16 
(591) Đen, da cam, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH YOGASHALA  (VN)

1090 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; phòng tập yoga; lớp dạy yoga. 
 
 

(210) 4-2020-39160 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.11.12; 26.1.6 
(731) COUCOU (HK) HOLDINGS CO., 

LIMITED  (CN) 
Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 
Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; thực phẩm dạng nhão [gia vị]; muối gia vị dùng để nấu ăn; 

hương liệu dùng cho xúp; xốt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở 
trà; trà; bột nhồi/bột nhão; kem lạnh; kem que; trà hoa quả. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống không cồn có hương vị 
trà; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước [đồ uống]; nước uống 
có gaz; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng mì Udon và 
Soba; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán tự phục vụ đồ ăn và 
đồ uống; dịch vụ nhà ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39161 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(731) XIABUXIABU CATERING 

MANAGEMENT (HK) HOLDINGS 
CO., LIMITED  (CN) 
Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 
Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; thực phẩm dạng nhão [gia vị]; muối gia vị dùng để nấu ăn; 
hương liệu dùng cho xúp; xốt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở 
trà; trà; bột nhồi/bột nhão; kem lạnh; kem que; trà hoa quả. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng mì Udon và 
Soba; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán tự phục vụ đồ ăn và 
đồ uống; dịch vụ nhà ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39162 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.4.3 
(731) TEA MI TEA (HK) HOLDINGS CO., 

LIMITED  (CN) 
Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 
Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa; trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột 

nhồi/bột nhão; kem lạnh; kem que; trà hoa quả; chế phẩm trên cơ sở trà để làm đồ uống; đồ 
uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ 
uống trên cơ sở sô-cô-la; bánh nướng thịt; mì Udon; bánh bao [bánh bao có nhân]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống không cồn có hương vị 
trà; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước [đồ uống]; nước uống 
có gaz; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng mì Udon và 
Soba; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán tự phục vụ đồ ăn và 
đồ uống; dịch vụ nhà ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-39173 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Thép SCH  

(VN) 
Thôn 6, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); vật liệu 

xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; công trình xây dựng 
bằng thép; ống thép. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu: hợp kim của kim loại 
thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, cấu kiện bằng kim 
loại vận chuyển được, công trình xây dựng bằng thép, ống thép, kim loại thường và hợp kim 
của chúng, sắt, thép, tấm thép, dây thép, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ 
chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ hoặc vận chuyển, sắt thép xây dựng, thanh kim loại 
định hình. 

 

 
(210) 4-2020-39187 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) UUCARE GROUP SINGAPORE PTE 

LTD.  (SG) 
25 Bukit Batok Crescent, #05-12 The 
Elitist, Singapore 658066, Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; miếng đệm lót dùng cho khăn vệ sinh; dây đai dùng cho 

miếng đệm lót vệ sinh; túi chuyên dụng dùng để đựng miếng đệm lót vệ sinh; chế phẩm vệ 
sinh dùng để vệ sinh cá nhân [có chứa thuốc]; chất tẩy uế. 

 

 
(210) 4-2020-39188 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) UUCARE GROUP SINGAPORE PTE 

LTD.  (SG) 
25 Bukit Batok Crescent, #05-12 The 
Elitist, Singapore 658066, Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; miếng đệm lót dùng cho khăn vệ sinh; dây đai dùng cho 

miếng đệm lót vệ sinh; túi chuyên dụng dùng để đựng miếng đệm lót vệ sinh; chế phẩm vệ 
sinh dùng để vệ sinh cá nhân [có chứa thuốc]; chất tẩy uế. 

 
 

(210) 4-2020-39195 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái 

cây; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn.   
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2020-39196 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A25.7.5; 5.7.10; A5.7.22; 

5.7.24; 5.7.14 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, hồng, 

trắng, tím. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái 

cây; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn.   
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2020-39197 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.10; 5.7.11; A5.7.22; 5.7.24; 25.7.25; 

26.15.15; A25.7.5 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng      (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn.   

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2020-39220 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 
Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ [đồ chơi 

hoặc đồ dùng cho trò chơi]; xe cộ đồ chơi vận hành bằng điện tử; bộ mô hình thu nhỏ của 

xe đua; trò chơi xe ô tô đua; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; bộ điều khiển cho đồ 

chơi; ô tô đồ chơi; ô tô mô hình; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa điện tử; xe cộ thu nhỏ có 

bản chất là đồ chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ [đồ chơi]; đường cho xe cộ mô hình; xe cho 

trẻ em [đồ chơi]; bộ đồ chơi đồn cảnh sát; bộ đồ chơi trạm cứu hỏa; bãi đậu xe đồ chơi và 

gara đậu xe đồ chơi; ô tô đồ chơi điện có đường lắp ráp hoặc bộ đường đua lắp ráp; đồ chơi 

chạy bằng pin; đồ chơi điều khiển từ xa và đồ chơi điều khiển sử dụng dây nối. 
 

 
(210) 4-2020-39221 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.3.1 

(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 

Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ [đồ chơi 

hoặc đồ dùng cho trò chơi]; xe cộ đồ chơi vận hành bằng điện tử; bộ mô hình thu nhỏ của 

xe đua; trò chơi xe ô tô đua; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; bộ điều khiển cho đồ 

chơi; ô tô đồ chơi; ô tô mô hình; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa điện tử; xe cộ thu nhỏ có 

bản chất là đồ chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ [đồ chơi]; đường cho xe cộ mô hình; xe cho 

trẻ em [đồ chơi]; bộ đồ chơi đồn cảnh sát; bộ đồ chơi trạm cứu hỏa; bãi đậu xe đồ chơi và 

gara đậu xe đồ chơi; ô tô đồ chơi điện có đường lắp ráp hoặc bộ đường đua lắp ráp; đồ chơi 

chạy bằng pin; đồ chơi điều khiển từ xa và đồ chơi điều khiển sử dụng dây nối. 

 
 

(210) 4-2020-39222 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 

Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; đồ chơi 

điện tử; bàn cờ trò chơi; trò chơi xây dựng; trò chơi vòng; trò chơi cờ; gạch xây dựng [đồ 

chơi]; trò chơi câu đố; trò chơi ghép hình; cờ Trung Quốc; cờ Nhật Bản [trò chơi Shoghi]; 

cờ đôminô; bài lá; trò chơi bingo; thẻ chơi bingo; đồ chơi hoạt động điện tử; mê cung [đồ 

chơi]; bộ cờ dame (checker); bộ cờ dame Trung Quốc (checker); bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo; 
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máy chơi gắp đồ; đồ chơi bằng gỗ; gậy đồ chơi; vòng bóng rổ mini; thiết bị và dụng cụ cho 

trò chơi; đồ dùng để chơi trò chơi bài; đồ dùng để chơi trò chơi bàn cờ. 
 

 
(210) 4-2020-39223 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 
Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; đồ chơi 
điện tử; bàn cờ trò chơi; trò chơi xây dựng; trò chơi vòng; trò chơi cờ; gạch xây dựng [đồ 
chơi]; trò chơi câu đố; trò chơi ghép hình; cờ Trung Quốc; cờ Nhật Bản [trò chơi Shoghi]; 
cờ đôminô; bài lá; trò chơi bingo; thẻ chơi bingo; đồ chơi hoạt động điện tử; mê cung [đồ 
chơi]; bộ cờ dame (checker); bộ cờ dame Trung Quốc (checker); bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo; 
máy chơi gắp đồ; đồ chơi bằng gỗ; gậy đồ chơi; vòng bóng rổ mini; thiết bị và dụng cụ cho 
trò chơi; đồ dùng để chơi trò chơi bài; đồ dùng để chơi trò chơi bàn cờ. 

 

(210) 4-2020-39224 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 
Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; đồ chơi dạng mềm; búp bê trẻ em; đồ 

chơi trẻ em; đồ chơi hoạt động điện tử kết hợp cơ chế nói chuyện; đồ chơi điện tử; đồ chơi 
dùng trong bồn tắm; trò chơi trang phục cho trẻ sơ sinh và trẻ em; bộ đồ chơi búp bê; phụ 
kiện cho búp bê; trang phục cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; đồ nội thất 
(đồ đạc) cho búp bê; búp bê trẻ sơ sinh; búp bê cao su; đồ chơi để chơi khi tắm; đồ chơi xe 
đẩy trẻ em; xe đẩy búp bê em bé [đồ chơi]; bộ đồ chơi bác sĩ. 

 

 
(210) 4-2020-39225 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; A26.4.5 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
409 

(511)   Nhóm 01: Hồ dính và chất dính không dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; chế 
phẩm điều tiết sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm; axít béo hàm 
lượng cao; kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ; á kim; vật liệu nhiếp ảnh cụ thể là giấy đo 
độ sáng; giấy thử phản ứng; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột dùng cho mục 
đích công nghiệp; chất dẻo ở dạng thô; bột giấy; bột giấy gỗ; bột xenluloza (nguyên liệu 
thô); hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học [không 
dùng trong y tế hoặc thú y]; hóa chất công nghiệp; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất 
diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề làm 
vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa 
học dùng cho nhiếp ảnh; chất dẻo chưa qua xử lý; nhựa nhân tạo dạng thô; hợp chất dập lửa; 
chế phẩm nung kim loại; hóa chất để hàn; hóa chất bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; vécni copan; vécni bitum; sơn mài; chất bảo quản gỗ; chế phẩm 
chống gỉ [để bảo quản]; chế phẩm chống ăn mòn; phẩm màu cho thực phẩm; chất cố định 
màu cho đồ gỗ; chất cắn màu cho da thuộc; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; chất 
nhuộm; chất nhuộm màu thực phẩm; mực in; mực in cho máy sao chụp; mát tít [nhựa tự 
nhiên]; dầu chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; chất làm đặc chất màu; chất pha loãng chất 
màu; chế phẩm kết dính cho sơn; chất màu cho đồ gốm; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; nước 
men bóng [chất màu, sơn]; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; chất 
màu; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; chất nhuộm màu cho giày; vôi quét tường; nước 
vôi trắng quét tường; mực để đánh dấu động vật. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn lông 
mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế phẩm 
đánh bóng; xà phòng; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy ráp); vải 
nhám (vải ráp); chất mài mòn; đá bọt; giấy để đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; 
miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế phẩm để 
tẩy trắng đồ da thuộc; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ rửa; tinh dầu; 
nước xức tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống nắng; nước thơm dùng sau khi cạo 
râu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất 
chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; 
hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; kem đánh ủng; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát 
hơi thở; chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; hương liệu cho 
bánh ngọt [tinh dầu]; phấn để làm sạch; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất khử 
mùi dùng cho người hoặc động vật; dầu gội đầu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bột mài; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để 
chăm sóc móng; chế phẩm mài sắc; chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn; mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ); 
nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc đèn; nến; mỡ, 
sáp, và dầu để thắp sáng; hợp phần kết dính bụi khi quét dọn; chất kết tụ bụi; chế phẩm để 
khử bụi; than động vật, than thực vật [nhiên liệu]; năng lượng điện; bật lửa; củi đốt; khí đốt; 
dầu lửa; nhiên liệu dùng cho động cơ; dầu hỏa; xăng; dầu điezel. 
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Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm 
bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; miếng che mắt dùng cho mục đích 
y tế; cao dán tai dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; nút 
bông vệ sinh dùng để thấm kinh nguyệt; giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; quần lót 
dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; bông để thấm hút; cao dán; băng để băng bó; tấm đệm 
ngực y tế cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; khăn 
tã vệ sinh dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy chống nhậy (côn 
trùng); đường sữa lactoza làm thức ăn cho em bé; bột sữa dùng làm thức ăn cho em bé; tinh 
dịch dùng để thụ tinh nhân tạo; tã lót (tã trẻ em); chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng, 
chất ăn kiêng, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động 
vật; chất bổ sung dinh dưỡng; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó [dùng trong 
y tế]; đồ uống y tế; vật liệu để in dấu răng; thực phẩm cho em bé; bông dùng cho mục đích 
y tế; chất trám răng; vật liệu để hàn răng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế và 
dược phẩm; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; chế phẩm hóa học để chẩn đoán sự mang thai; chế phẩm dược để chăm sóc da; 
chế phẩm khử trùng; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; vacxin; thuốc dành cho 
thú y; chế phẩm thú y; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; chất diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt cỏ dại; chế phẩm khử mùi dùng 
cho quần áo và hàng dệt. 

 
Nhóm 06: Sắt và thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, thô hoặc bán thành 
phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu 
nhỏ); công trình xây dựng bằng kim loại (di chuyển được); khay chuyển hàng bằng kim 
loại; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; buồng phun sơn bằng kim loại; két an toàn; 
linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; ròng rọc 
(puli truyền động) bằng kim loại (không dùng cho máy); lò xo (đồ ngũ kim); van bằng kim 
loại (không phải là bộ phận máy); thùng để đóng hàng bằng kim loại; kết cấu khung kim 
loại để trồng hoặc trưng bày cây bên trong có thể vận chuyển được; chuồng chim bằng kim 
loại; cột mốc bằng kim loại, không phản quang; biển hiệu bằng kim loại cho đường giao 
thông, không phản quang và không vận hành cơ giới; ghi đường sắt; ống bao nối bằng kim 
loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; chìa khóa; chốt định vị bằng kim loại; 
mỏ neo (không dùng trong đồng hồ và việc chế tạo đồng hồ); cọc neo tàu thuyền bằng kim 
loại; cái đe; lưới bằng sợi dây kim loại thường; dây chão bằng kim loại; dây xích bằng kim 
loại dùng cho chó; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng kim loại; hộp để đựng tiền bằng kim 
loại; cái thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và tấm biển gắn trên cửa ra vào 
bằng kim loại; hộp bằng kim loại lắp cố định trên tường dùng để đựng khăn cho phép lấy 
dần khăn ra (bộ phận chia khăn); móc treo mũ bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại; cái gạt 
bùn dính vào giày dép trước khi vào nhà (để trước cửa ra vào) bằng kim loại; biển để dán và 
đăng quảng cáo bằng kim loại; tác phẩm điêu khắc bằng kim loại; mộ bằng kim loại; tấm 
bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); đầu bịt bằng kim loại 
dùng cho gậy chống của người đi bộ; móc leo (móc vào giày để leo chống trươn trượt); quai 
móc bằng kim loại dùng để móc dây khi leo trèo; móc leo núi bằng kim loại (thiết bị leo 
núi); cầu nhảy ở bể bơi bằng kim loại; đinh thúc ngựa; ống và ống dẫn bằng kim loại; dây 
cáp và dây bằng kim loại thường, không dùng để dẫn điện; bao bì bằng thiếc; cột bằng kim 
loại dùng cho đường dây điện; biển đăng ký bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim 
loại; dây thừng bằng kim loại; xích an toàn bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; công 
trình xây dựng bằng thép; buồng điện thoại công cộng bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim 
loại; tấm lát nền bằng kim loại cho xây dựng; hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm; tấm nâng 
hàng bằng kim loại để vận chuyển; lớp bao ngoài bằng kim loại [xây dựng]; ống nước bằng 
kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
411 

Nhóm 07: Máy móc, cụ thể là máy phát điện xoay chiều, máy đập, máy uốn, máy khí nén, 
máy nghiền, máy nghiền vụn, máy phân chia, máy khoan, máy lọc, máy xay, máy phay, 
máy đóng bao, máy đóng gói hàng, máy sơn, máy in, máy bơm, máy cưa, máy tách, máy 
phun, máy khâu; máy công cụ; động cơ và đầu máy (không bao gồm động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); dụng cụ nông nghiệp (không bao gồm dụng cụ thao tác thủ 
công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động; máy nông nghiệp; thiết bị chống ô nhiễm cho 
động cơ và đầu máy; thiết bị phun xịt [máy móc]; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ uống; 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; chổi vận hành bằng điện; máy và thiết bị 
để làm sạch [dùng điện]; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch; đinamô; máy nâng [thang máy]; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; dụng 
cụ cầm tay, không vận hành thủ công; vật dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; thiết bị 
để gia công cơ khí; máy xay hạt tiêu, không vận hành bằng tay; máy và thiết bị đánh bóng 
[dùng điện]; dụng cụ [bộ phận của máy]; máy hút bụi chân không; thiết bị rửa; ổ bi; ổ trục 
[bộ phận của máy móc]; máy súc rửa chai; xe ủi đất; bộ chế hòa khí; máy ly tâm; cưa xích; 
máy xay cà phê, không bao gồm loại vận hành bằng tay; động cơ khí nén; máy nén [máy 
móc]; máy trộn bê tông; máy cày [máy móc]; máy cắt; xi lanh dùng cho động cơ điện và 
động cơ; máy hủy rác thải; máy đào hào, mương [xẻ rãnh]; thiết bị mở cửa và đóng cửa 
bằng điện; búa điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị nâng; động cơ không dùng cho xe cộ 
mặt đất; máy đào xúc; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ điện để chế 
biến thực phẩm; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; máy nghiền rác; bánh 
răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; tua bin thủy lực; khớp 
các - đăng [khớp vạn năng]; máy vắt sữa; máy sản xuất nước khoáng; động cơ điện, không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; 
súng phun sơn; pít-tông cho động cơ; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; máy đầm; máy làm 
đường đi; xe lu lăn đường; người máy [máy móc]; máy làm xúc xích; máy gắn xi dùng cho 
mục đích công nghiệp; máy tách; máy may; thiết bị hàn vận hành bằng điện hoặc ga; máy 
làm đường ăn; bộ phận truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động cho 
máy móc; xe xếp dỡ; máy giặt; máy bao gói. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo; cuốc [dụng cụ cầm tay]; xẻng đào 
đất [dụng cụ cầm tay]; cào [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để bện, tết [dụng cụ cầm tay]; 
khuôn đóng giày [dụng cụ cầm tay của thợ đóng giày]; dao cạo râu chạy điện, tông đơ cắt 
tóc chạy điện dùng cho cá nhân; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ 
uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; cái cạo vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); cái 
kẹp để gắp đường miếng; dụng cụ mở hộp không dùng điện (dụng cụ cầm tay); dụng cụ kẹp 
vỡ quả hạch, không bằng kim loại quý; thìa ăn; dụng cụ cắt lát pho mát không dùng điện; 
dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; cái dĩa ăn; bàn là (chạy điện và không chạy điện); 
dụng cụ xâu kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; rìu dùng trên băng tuyết; xẻng xúc 
than cháy [dụng cụ cầm tay]; cái cặp gắp than cháy; bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm 
tay]; dao trộn, phết (của hoạ sỹ); cái nhíp (cái kẹp); cái chày gỗ; khuôn mẫu định chuẩn 
dùng để đánh dấu là bộ phận của dụng cụ cầm tay; bộ đồ ăn bao gồm dao ăn, thìa ăn và dĩa 
để ăn; vũ khí đeo bên người, không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; 
dụng cụ làm vườn cầm tay thao tác thủ công; tua vít.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học bao gồm thiết bị chưng cất, lò, lò nung dùng để làm 
thí nghiệm; máy và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ điều chỉnh hay phân phối điện; 
pin và ắc quy; dụng cụ đo điện hoặc từ trường; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; kính mắt; kính 
quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo mắt; thiết bị và dụng cụ cứu hộ dưới nước; thiết bị 
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và dụng cụ thông tin liên lạc bằng điện; đĩa ghi âm thanh và hình ảnh; đĩa hát; đĩa đã được 
ghi âm; đĩa ghi dữ liệu; đĩa ghi âm thanh; đĩa ghi video; mạch điện tử hay đĩa cd-rom ghi 
sẵn chương trình chơi tự động; máy nhịp; máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 
chuột quang cho máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; màn 
hình [phần cứng máy vi tính]; ổ đĩa cứng [thiết bị bộ nhớ máy vi tính]; chương trình máy vi 
tính bao gồm chương trình ghi sẵn và phần mềm có thể tải xuống được; máy tính; thiết bị 
đo (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị xử lý dữ liệu; máy in để dùng với máy vi tính; 
thiết bị lập trình; máy và thiết bị âm thanh; máy quay đĩa hát; thiết bị giảng dạy; thiết bị 
viễn thông; máy fax; máy ghi âm; thiết bị dịch thuật; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị sao 
chụp điện tử; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; máy sinh khí ozon [thiết bị 
tạo ozon]; máy điện phân; mạch điện tử, đĩa cd-rom ghi sẵn chương trình cho các thiết bị 
trò chơi viđêô có thể cầm tay; thiết bị mô phỏng để tập luyện các kỹ năng về thể chất; thiết 
bị mô phỏng để đào tạo kỹ năng lái xe; máy con ve dùng điện; biển cảnh báo hình tam giác 
dùng cho xe cộ bị hỏng; biển tín hiệu giao thông, phản quang hoặc cơ học; thiết bị nhận và 
truyền tín hiệu giao thông đường sắt; chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; thiết bị cảnh 
báo chống trộm; găng tay bảo hộ chống tai nạn; thiết bị dập lửa; van cấp nước trên đường 
phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự động phun nước 
chống cháy; mũ bảo hiểm; khay thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng 
cụ trắc địa; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; thiết bị kiểm tra, giám sát dùng điện; 
cầu dao điện; tổng đài điện thoại; máy biến thế [điện]; ắc quy điện; thiết bị điều chỉnh điện; 
thiết bị ghi âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa từ; đĩa compact; đĩa dvd; đĩa vcd; 
cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 10: Vòng miệng cho em bé ngậm trong thời gian mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho cơ và xương; chỉ ruột mèo để 
khâu vết mổ; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; núm vú giả; túi đá lạnh để chườm dùng 
cho mục đích y tế; giá treo túi đá lạnh để chườm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng 
cụ cho y tá; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá 
chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa 
bóp; găng tay cho mục đích y tế; lọ [ống] đựng nước tiểu để xét nghiệm; bô vệ sinh dùng 
cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai; vòng miệng cho chó con ngậm trong thời kỳ mọc răng 
sữa; khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và 
dụng cụ thú y; chân, tay giả, mắt và răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết 
thương; bao cao su; nạng chống cho người tàn tật; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục 
đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị chỉnh hình; thiết bị tập luyện thân thể 
cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị điều trị bằng tia X quang; ống nong động 
mạch. 

 
Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn 
tắm; phụ kiện của buồng tắm loại lắp cố định; thiết bị hút ẩm, sấy khô; thiết bị tạo hơi nước 
và đun sôi nước; thiết bị làm bay hơi nước; thiết bị chưng cất không dùng trong phòng thí 
nghiệm; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; thiết bị khử trùng sữa; lò đốt, 
nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị sấy khô thức ăn, cỏ làm 
thức ăn cho gia súc; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị sưởi ấm và làm mát; 
thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy điện dùng trong kinh doanh; máy 
sấy tóc; thiết bị và hệ thống nấu nướng dùng nhiệt dùng trong kinh doanh; thiết bị làm khô 
bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng trong kinh doanh; vòi nước 
máy (họng nước) ở đường phố; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi 
của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước bẩn; bể lọc (thiết bị làm 
sạch) nước thải; lò đốt rác; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc 
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(làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và dụng cụ làm nóng chạy điện 
dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm nóng nước sử dụng ga; thiết bị để 
sưởi và làm nóng hình chảo; thiết bị làm nóng chạy điện (không phải là bộ phận của máy); 
bếp lò để nấu nướng; mô đun bề mặt của thiết bị nấu nướng (bộ phận của thiết bị nấu 
nướng); chậu rửa gắn cố định; tủ ướp lạnh bằng đá ăn; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình; đèn lồng chiếu sáng; đèn dùng khí ga; đèn dầu; ống thông phong cho đèn 
dầu; lồng ấp sưởi ấm giường ngủ; thiết bị sưởi bỏ túi; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp 
nước nóng); nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bàn cầu vệ 
sinh (két xả nước làm sạch bàn cầu sau khi đi vệ sinh); chậu vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu 
vệ sinh dùng cho bàn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản; khay đế của bồn tắm đứng; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị 
thông gió [điều hòa không khí]; hệ thống ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống 
cung cấp nước. 

 
Nhóm 12: Băng tải trên không; động cơ máy kéo; động cơ cho phương tiện giao thông trên 
bộ; trục và mối nối của trục xe cộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo giảm xóc cho xe cộ; phanh 
cho xe cộ; dù để nhảy dù; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; xe lăn dùng cho người tàn 
tật; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy trên đệm khí; xe đạp; 
chuông xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; bơm xe đạp; 
vành xe đạp; yên xe đạp; nan hoa xe đạp; chân chống xe đạp; lốp xe đạp; xe nôi trẻ con; xe 
xích lô; xe trượt tuyết [xe cộ]; xe đẩy chở bao, túi; xe thô sơ do súc vật kéo; toa xe [đường 
sắt]; xe hai bánh được kéo bằng xe đạp (phương tiện giao thông trên bộ); miếng cao su dính 
để vá săm xe; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 
ray; ô tô và phụ tùng ô tô; xe máy và phụ tùng xe máy. 

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược; đầu đạn [vũ khí]; chất nổ; pháo hoa; hợp chất dẫn lửa; 
súng săn; súng thể thao; thuốc nổ đinamit. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn 
rẻ tiền để đeo chìa khóa); hộp bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý; 
cúp giải thưởng làm bằng kim loại quý; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng kim loại quý; đồ 
trang trí cho trang phục bằng kim loại quý; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; khuy 
măng sét; đồ kim hoàn bao gồm cả đồ giả kim hoàn; đồ trang trí giày [bằng kim loại quý]; 
đồng hồ; bùa hộ mạng [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; 
đá quý; đồng hồ bấm giờ và dụng cụ đo thời gian; đồng tiền xu; huy hiệu bằng kim loại 
quý; kim cương; hoa tai; huy chương; đá bán quý; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ điện tử tổng hợp; hộp nhạc; giá giữ 
nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; giá để bản nhạc; bộ phận chặn tiếng, bộ phận tạo âm nền, 
van bấm, dây dùng cho dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ dây; trống [nhạc cụ]; sáo; cồng chiêng; 
đàn ghi ta; đàn măng đô lin; đàn oóc- gan; đàn viôlông; bàn phím dùng cho nhạc cụ; đàn 
piano và phụ kiện.  

 
Nhóm 16: Keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; sáp niêm phong; thanh chèn 
dòng của máy in; chữ in; bản in phơi; máy in địa chỉ; ruy băng mực dùng để in; cái dập 
ghim chạy điện dùng cho văn phòng; máy gắn xi niêm phong dùng cho mục đích văn 
phòng; dấu hủy tem; dụng cụ để vẽ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; thiết bị và 
máy in rô-nê-ô; máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; 
cái gọt bút chì chạy điện; bút lông để vẽ; hộp bằng giấy; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
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hoặc bằng chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi rác 
bằng giấy hoặc chất dẻo; mẫu cắt cho thợ may quần áo; phấn vẽ của thợ may; cờ bằng giấy; 
giấy vệ sinh để lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng 
giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; thẻ cho phiếu thư mục; khăn trải bàn ăn bằng giấy; giấy; 
văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); bức tranh vẽ và tác phẩm viết tay; ảnh 
chụp; giá để ảnh chụp; cái gọt bút phấn; khay văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa pec-ca; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; amiăng; mica, thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; ống mềm không 
bằng kim loại; vật liệu để bít kín; băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc 
gia dụng; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; đệm 
lót; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách ly; hợp chất hóa học để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu 
cách âm; cao su tổng hợp; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 18: Đồ chứa đựng bằng da thuộc hoặc da thú; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi 
bằng da hoặc giả da để bao gói; vali; túi đựng quần áo; túi đựng quần áo thể thao mang theo 
khi đi chơi thể thao; túi nhỏ đeo ngang thắt lưng; túi cho người cắm trại; túi mang đồ 
(không gồm túi dùng một lần); túi mua hàng; ba lô du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa có 
đồ bên trong); ô; cán ô; gậy chống; ba toong; tay cầm cho ba toong; đồ để cưỡi ngựa; da 
(thô hoặc bán thành phẩm) và giả da; bàn đạp của yên ngựa; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng; asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ 
niệm, không bằng kim loại; đá nhân tạo; alabat (thạch cao mịn); gạch; kính xây dựng; công 
trình xây dựng, không bằng kim loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; bê 
tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch; 
sàn, không bằng kim loại; cổng, không bằng kim loại; bia mộ bằng đá; vôi; lớp ốp, không 
bằng kim loại, dùng trong xây dựng; bìa cứng dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá; gỗ thành phẩm; gỗ xây dựng; gỗ bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; tầng sáp có lỗ 
cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm mỹ viện; ghế dùng cho thợ cắt tóc; van không bằng 
kim loại, không là bộ phận của máy; bể chứa, không bằng kim loại hoặc công trình xây 
dựng; côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng kim loại; phụ kiện cho rèm bao gồm móc 
rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm; kẹp giữ dây cáp hoặc ống dẫn bằng 
chất dẻo; chốt trụ và móc, không bằng kim loại, để neo giữ và gắn cố định; cái nêm (chốt 
chữ V), đai ốc, đinh có rãnh ở đầu để vặn, đinh đầu bẹt [đinh mũ], bu lông [ốc vít], đinh 
tán, bánh xe nhỏ của đồ đạc, tất cả đều không làm bằng kim loại; vòng đệm bằng gỗ hoặc 
chất dẻo không bằng kim loại, sợi cao su hay sợi lưu hóa; khóa [trừ khóa điện] không bằng 
kim loại; cái nệm để ngồi và quỳ; gối; nệm; dây tết bằng rơm; đồ chứa bằng gỗ, tre, nhựa 
dẻo [để lưu kho, vận chuyển]; khay không bằng kim loại; khung thêu; thẻ đề tên (thẻ nhận 
diện) và tấm biển gắn trên cửa ra vào không bằng kim loại; cán cờ cầm tay, không bằng 
kim loại; quạt dùng cho cá nhân (không dùng điện); cọc cho cây leo, không bằng kim loại; 
giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; hộp làm ổ cho chim; thang gấp và thang không làm 
bằng kim loại; hộp thư không bằng kim loại hoặc không phải là công trình xây dựng; móc 
treo mũ không bằng kim loại; giỏ không làm bằng kim loại dùng để cho người mua đựng 
hàng trước khi trả tiền trong siêu thị, cửa hàng; giá để quần áo; hộp đựng dụng cụ (hộp 
rỗng) không bằng kim loại; thiết bị phân phối khăn lau tay, gắn cố định, không bằng kim 
loại; đồ đạc; mành che cửa sổ bên trong nhà [đồ đạc]; rèm che cửa sổ dùng trong nhà bằng 
tre (đồ đạc); tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; bình phong [đồ đạc]; bình phong gấp lại 
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được (đồ đạc); ghế dài [đồ đạc]; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; biển hiệu bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; mẫu các loại đồ ăn được làm bằng gỗ, sáp, cao su hoặc chất dẻo; bình đựng 
tro hỏa táng; nôi cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em; hình ném làm mẫu; túi ngủ dùng cho 
cắm trại; khung ảnh; tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải ruy băng gỗ; bàn 
ăn loại nhỏ (đồ đạc); ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy (đồ đạc); mành 
che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt; chuông gió và chùm chuông gió (trang trí); phụ kiện lắp 
ráp của đồ đạc không bằng kim loại; ngà, thô hoặc bán thành phẩm; gương soi. 

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; máng đựng 
thức ăn gia súc; vòng đeo cho gia cầm, bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ vàng; bàn 
chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải dùng trong công nghiệp; bàn chải dùng cho tàu thuyền; 
găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, gốm sứ dùng cho gia 
dụng; bình và ấm; bình cà phê không dùng điện, không bằng kim loại quý; ấm đun nước 
(không dùng điện); bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp giữ lạnh xách tay (không dùng 
điện); hộp đựng gạo, cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim loại quý); bình 
thủy tinh để bảo quản thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình bẹt đựng đồ uống cho 
người đi du lịch; bình cách nhiệt; xô đựng đá lạnh; dụng cụ đánh kem dùng cho mục đích 
gia dụng không chạy điện; vật dụng để lọc dạng lưới; lọ đựng hạt tiêu; lọ đựng đường; lọ 
trộn muối; cốc đựng trứng để ăn; vật dụng giữ khăn ăn và vòng đánh dấu khăn ăn; khay 
dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng tăm; rổ để ráo nước dùng trong gia đình; bình lắc đồ 
uống bằng tay; muôi để lấy cơm từ nồi ra bát; cối nghiền cà phê và cối xay hạt tiêu bằng 
tay; phễu để rót; cối giã bằng tay [cối xay gia dụng, không dùng điện]; cái mở nút chai; cái 
nạo củ cải [vật dụng dùng trong gia đình]; muôi để múc bánh tạc; đũa ăn; hộp đựng đũa ăn; 
cái muôi [bộ đồ ăn]; cái sàng [vật dụng gia đình]; thớt dùng trong bếp; trục cán bột [dùng 
trong gia đình]; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; tăm; dụng cụ ép trái cây dùng cho mục đích 
gia dụng không chạy điện; khuôn bánh quế không dùng điện; dụng cụ làm sạch và dụng cụ 
để giặt bằng tay dùng cho mục đích gia đình; tấm ván để là; bình xịt nước khi là; giá giữ 
bàn là; giá đỡ muôi rán [dụng cụ bếp nóc]; que để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng 
trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ nến; sàng than xỉ [dụng cụ gia dụng]; thùng 
đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; chậu hoa; bình tưới nước; chậu, bình và đồ đựng để trồng 
hoa và cây bằng phương pháp thủy sinh; đồ đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn chải lông cho 
vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim tắm; bàn chải quần áo; bô vệ sinh để trong phòng; 
vật dụng giữ giấy vệ sinh; lợn đựng tiền tiết kiệm; hộp bằng kim loại để đựng và lấy khăn 
giấy ra từng chiếc một; vật dụng để xỏ giày ống; dụng cụ để đựng và phân phối xà phòng; 
bình và chậu [đồ chứa đựng]; bảng hiệu bằng sứ hay thủy tinh; lư hương; dụng cụ để trang 
điểm; bàn chải dùng cho đồ đi chân; bót để đi giày; giẻ lau làm sạch giày; dụng cụ cầm tay 
để làm sạch giày bao gồm bàn chải đánh giày; khung giày (đặt trong giày để giữ dáng cho 
giày); lông cứng của lợn dùng làm bàn chải; kiềng ba chân [vật dụng để bàn]; giẻ lau để 
làm sạch; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; giẻ [vụn] để làm sạch; khay đựng 
bánh; hệ thống nhiều bể nuôi cá và loài thủy sinh làm cảnh trong nhà; bể nuôi cá và loài 
thủy sinh làm cảnh trong nhà; hộp đựng phấn bỏ túi [hộp rỗng]; cốc, tách, chén, ống hút để 
uống; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; sợi thép rối để làm sạch; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; lược và bọt biển cho mục đích gia 
dụng; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; đồ dùng tẩy trang; dụng cụ để 
tưới; dụng cụ dùng để vệ sinh; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh. 
 
Nhóm 22: Vải nhựa; buồm; sợi dệt dạng thô; bông thô; võng; vật liệu nhồi chăn; dải đai 
bằng sợi gai dầu; dây thừng không bằng kim loại; lưới; bao túi bằng vải bao gồm bao tải 
[túi] bằng vải dệt dùng để đóng gói, túi bằng vải dệt dùng để đựng tất dệt kim khi giặt tất, 
túi đựng thư bằng vải dệt; dải băng, dây đai để buộc hoặc quấn bằng cao su; mái che bằng 
vải dệt; lều (không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa; dây để leo trèo không bằng kim loại; 
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lều để cắm trại; mùn cưa gỗ; bông gạo; phoi bào gỗ; rơm băm và trấu để nhồi đồ đạc hay để 
lót chai; mùn sáp; lông bò đực; lông gấu trúc mỹ; lông lợn, không để làm bàn chải; lông 
ngựa; lông vũ để nhồi đồ đạc hay nhồi bộ đồ giường; dây bện; vật liệu lót, không bằng cao 
su hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ gai dầu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; len đã xe thành 
sợi; sợi và chỉ làm bằng sợi hóa học dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ làm bằng sợi vô cơ 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ đã se lẫn với nhau; sợi và chỉ xoắn; sợi và chỉ để khâu; sợi 
và chỉ chuyên dụng dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thải đã được tẩy mỡ nhờn. 

 
Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải để dệt tất; vải nỉ; vải không dệt; vải dầu dùng 
làm khăn trải bàn; vải hồ gôm, không phải văn phòng phẩm; vật liệu chất dẻo thay thế cho 
vải; vải co giãn dùng trong ngành dệt hoặc vật liệu dệt co giãn; vật liệu dùng để bọc làm 
bằng vải dệt; sản phẩm gia dụng làm bằng vải cụ thể là khăn mặt bằng vải dệt, khăn tay bỏ 
túi bằng vải dệt, khăn phủ đồ gỗ bằng vải dệt; màn chống muỗi; tấm phủ giường; khăn trải 
giường; khăn phủ giường; vỏ gối; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; rèm tắm, bằng sợi dệt hoặc 
bằng chất dẻo; cờ không làm bằng giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; tấm phủ 
ghế bằng vải; tấm trướng treo tường bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; dải 
khăn chạy giữa bàn để trang trí; rèm mỏng bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải liệm; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo dùng cho những dịp kỷ niệm; vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn 
mác bằng vải; chăn bông. 

 
Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân từ 
dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn quàng 
cổ; giày truyền thống của Nhật Bản (giày tabi); vỏ bọc ngoài chống bẩn cho giày truyền 
thống của Nhật Bản; găng tay quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác hay hình 
vuông; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống chân (trang phục); khăn 
quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng trùm đầu và cổ; mũ và nón 
làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ; nịt bít tất; dây đeo bít tất (giữ cho bít 
tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt 
lưng quần áo; giày; nẹp kim loại dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép lê; quần 
áo mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể thao (không bao gồm găng tay chơi golf); giày 
thể thao; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; chế phục; đồng phục; áo mưa; quần áo bơi. 

 
Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ cho quần áo; ruy băng (đồ may vá); diềm xếp nếp ở áo [đăng 
ten]; ren thêu; núm tua trang trí (đồ may vá); dải viền để trang trí quần áo; kim đan; hộp 
đựng đồ để khâu vá; que móc để thêu đan; cái đê để khâu; nệm cắm kim; hộp đựng kim; 
vòng để nâng giữ tay áo; huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý; khóa cài [phụ 
kiện của trang phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài khăn choàng; băng đeo 
tay; vật trang trí dùng cho quần áo; băng buộc tóc; trâm cài tóc; nơ cài tóc; cúc, khuy trang 
trí cài lên tóc; cái xược tóc; phần tóc nối thêm; trâm gài tóc; kẹp tóc mái; lưới bao tóc; cặp 
tóc; dải ruy băng buộc tóc; cặp tóc mái; đồ trang trí tóc; cúc áo; hoa giả; râu giả; ria mép 
giả; vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; đồ trang trí cho giày [không bằng kim 
loại quý]; lỗ luồn dây giày; dây giày; phụ kiện cho giày bao gồm móc cài cho giày, cái móc 
cho giày, khóa cài giày; khay đựng đồ để khâu vá; tóc người. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền 
thống của người Nhật Bản (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm 
để tập thể dục; giấy dán tường; tấm thảm; vải sơn lát sàn nhà. 
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Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; túi được thiết kế đặc biệt để trượt tuyết và lướt sóng 
trên ván; mồi nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng dùng cho trò chơi và 
trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; dây đai lưng dùng trong môn thể thao cử tạ 
(dụng cụ thể thao); xe đạp đồ chơi; xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài chơi trò 
bingô; khối xây dựng (đồ chơi); trò chơi bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng sinh); giá 
để cây thông nô-en; cây thông nô-en bằng chất liệu tổng hợp; thiết bị ném, phóng đĩa để tập 
bắn; búp bê; bình sữa cho búp bê; lưỡi câu; đĩa bay [đồ chơi]; túi đựng gậy đánh gôn (có 
hoặc không có bánh xe); găng tay đánh gôn; giày trượt băng; giày trượt patanh; trò chơi xếp 
hình; trò chơi khăm; cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho trò chơi và trò 
thể thao; đồ chơi di động; lưới bắt bướm; đồ trang trí cho cây thông nô en trừ đồ chiếu sáng 
và bánh kẹo; bể bơi (đồ chơi); con rối; cần câu cá; ván trượt; trò chơi ki; xe trượt tuyết 
(dụng cụ thể thao); cầu trượt (đồ chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giày đi tuyết (liếp đi tuyết 
đeo vào đế giày); đồ chơi bong bóng xà phòng (đồ chơi); quả bóng hơi để chơi; mặt nạ làm 
đồ chơi; đồ chơi; sáp dùng để bôi ván trượt tuyết; trò chơi video dùng để kinh doanh và 
trong gia đình; máy trò chơi video; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; máy để tập luyện 
thể dục; diều; trục lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy trò chơi tự động, vận hành 
bằng đồng xu; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; bài lá; vợt; ván trượt có bánh lăn.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được 
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng; trứng đã chế biến; các sản phẩm 
sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ đậu nành lên 
men; protein dùng làm thức ăn cho người; xúp mỳ của người Nhật Bản; xúc xích nóng; chất 
chiết ra từ thịt; gia cầm và thú săn, không còn sống; rau, quả được bảo quản, đông lạnh, làm 
khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; bơ, pho mát; đồ ăn nhẹ trên cơ 
sở trái cây; lát khoai tây rán giòn; hạt đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ 
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để trộn 
sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt dùng 
cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha; mật ong; kẹo 
bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm; bánh kẹo có vừng; muối 
để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học để nấu ăn; đồ gia vị; chế phẩm 
tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu cho thực phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; 
hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực 
phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh bao; bánh xăng đuých; cơm sushi 
của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài và cá tươi thái lát ở trên); bánh hamburger 
(có kẹp xăng đuých); bánh hamburger dạng bánh sữa nhỏ; bánh pizza; bữa ăn trưa cho các 
buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực phẩm đã được chế biến sẵn gồm có 
bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân 
thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh mỳ; bột làm bánh kẹo; bột dùng cho đá lạnh 
thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột men; gạo ủ mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; 
chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm 
làm ổn định kem đã được đánh dậy bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng 
cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); 
hỗn hợp cà-ri (gia vị); bột nhão cà-ri (gia vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); đồ 
uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao, và sô cô la. 
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Nhóm 31: Hạt kê, chưa chế biến; hạt vừng, chưa chế biến; hạt kiều mạch, chưa chế biến; 
ngô; hạt kê nhiệt đới barnyard, chưa chế biến; lúa mỳ; lúa mạch; yến mạch; cùi dừa khô; 
mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp 
xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng để ăn; động vật sống và cá sống 
(không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng để ấp; thức ăn cho động vật; mồi 
câu cá (còn sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải đường; hạt giống thực vật; cây; cỏ 
tươi để trồng; cỏ tươi tự nhiên dùng cho mục đích làm vườn; hoa khô để trang trí; cây 
giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự nhiên; prôtêin dùng cho động vật; 
hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]. 

 
Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ uống 
là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; đồ uống trái cây; xi-rô và các 
chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; 
tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; đồ uống cốc-tai, không có cồn 
(đồ uống hỗn hợp); đồ uống lô hội, không chứa cồn. 

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu rum, 
rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của người 
Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là rượu bạc hà, 
rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và cao hổ (không dùng cho mục 
đích y tế); đồ uống có cồn (không bao gồm bia); chiết xuất alcolic; đồ uống có cồn chứa 
trái cây; rượu gạo. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; đầu lọc thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp thuốc lá điếu; hộp xì gà; đót hút xì gà; 
bình chứa ga dùng cho bật lửa; bình đựng thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; túi đựng thuốc lá; 
thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39226 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.3.1 
(731) TOYS "R" US (ASIA) LIMITED  (CN) 

8/F Lifung Tower, 888 Cheung Sha Wan 
Road, Lai Chi Kok, KL, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ dùng cho trò chơi; đồ chơi dạng mềm; búp bê trẻ em; đồ 

chơi trẻ em; đồ chơi hoạt động điện tử kết hợp cơ chế nói chuyện; đồ chơi điện tử; đồ chơi 
dùng trong bồn tắm; trò chơi trang phục cho trẻ sơ sinh và trẻ em; bộ đồ chơi búp bê; phụ 
kiện cho búp bê; trang phục cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; đồ nội thất 
(đồ đạc) cho búp bê; búp bê trẻ sơ sinh; búp bê cao su; đồ chơi để chơi khi tắm; đồ chơi xe 
đẩy trẻ em; xe đẩy búp bê em bé [đồ chơi]; bộ đồ chơi bác sĩ. 
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(210) 4-2020-39229 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) EGGTART TECHNOLOGY CO., LTD.  

(JP) 
Akasaka K-Tower, 2-7, Moto-Akasaka 
1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; nam châm trang trí; tệp tin hình ảnh có thể tải về; xuất bản phẩm 
điện tử, có thể tải về; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phim hoạt hình; phần mềm trò chơi 
máy vi tính, ghi sẵn; miếng đệm lót chuột máy vi tính; chương trình máy vi tính, có thể tải 
về; bao đựng chuyên dùng cho điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 
phần cứng máy vi tính; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; thiết bị đọc sách điện tử; bảng 
thông báo điện tử; rô bốt người máy sử dụng trí tuệ nhân tạo; thiết bị tương tác thực tế ảo 
loại choàng đầu; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông 
minh, có thể tải về; phần mềm trò chơi cho điện thoại thông minh; phần mềm trò chơi máy 
vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 41: Xuất bản tài liệu, trừ tài liệu quảng cáo; xuất bản sách; cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy vi tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; dịch vụ giải trí liên quan trò chơi; giáo dục giảng dạy liên quan đến trò chơi; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí; tổ 
chức sự kiện giải trí theo kiểu trang phục hóa trang (cosplay); cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp phim, không tải xuống 
được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; thực 
hiện chuyến đi có hướng dẫn; cho thuê thiết bị trò chơi; cho thuê đồ chơi; xuất bản trực 
tuyến sách và báo điện tử; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; cung cấp âm nhạc trực 
tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2020-39230 (220) 24.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) APEX MEDICAL CORP.  (TW) 

No. 9, Minsheng St., Tucheng Dist., New 
Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là nệm hơi chuyên dùng cho bệnh nhân phải nằm lâu một 

chỗ; thiết bị y tế, cụ thể là bơm chuyên dùng cho bệnh nhân phải nằm lâu một chỗ; giường 

được thiết kế chuyên dụng cho mục đích y tế; bơm chuyên dùng cho mục đích y tế, cụ thể 

là bơm cho hệ thống nệm hơi bơm chuyên dùng cho bệnh nhân phải nằm lâu một chỗ; đệm 

hơi chuyên dùng cho mục đích y tế; nệm chuyên dùng cho mục đích y tế; thiết bị y tế, cụ 

thể là, thiết bị trợ thở tạo áp lực dương liên tục (cpap), thiết bị trợ thở tạo áp lực dương tự 

động (appa) và các bộ phận của chúng; mặt nạ y tế dùng trong điều trị hô hấp, cụ thể là, 

mặt nạ mũi, mặt nạ toàn vùng mặt, mặt nạ miệng-mũi, mặt nạ có ống xông mũi, mặt nạ có 
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đệm mũi; thiết bị y tế dùng cho liệu pháp tạo độ ẩm; thiết bị nén khí gián đoạn (ipc) chuyên 

dùng cho mục đích y tế; thiết bị khử trùng cho mục đích y tế; máy đo huyết áp; thiết bị đo 

oxi cho mục đích y tế; bình xịt khuếch tán cho mục đích y tế; máy xông khí rung cho mục 

đích y tế; thiết bị hút cho mục đích y tế; máy tạo oxy cho mục đích y tế; đệm sưởi chạy 

điện chuyên dùng cho mục đích y tế; thiết bị trị liệu dùng điện; máy kích điện cho thần 

kinh, da và cơ; xe đẩy có bánh xe chuyên dùng cho mục đích hỗ trợ tập đi; khung tập đi cho 

người tàn tật; thiết bị hỗ trợ tập đi dùng cho mục đích y tế; nạng chống hỗ trợ tập đi; khung 

tập đi có bánh xe hỗ trợ di chuyển; xe lăn chạy điện hỗ trợ di chuyển và tập đi; xe điện hỗ 

trợ di chuyển và tập đi; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu dùng cho 

mục đích y tế; thiết bị tập đạp dùng cho mục đích y tế; đồ nội thất dùng cho mục đích y tế; 

cáng nâng bệnh nhân; bàn phẫu thuật; đèn không bóng dùng cho mục đích y tế; thiết bị hồi 

sức y tế; bàn khám phụ khoa; ghế chuyên dùng cho mục đích y tế hoặc vật lý trị liệu; bộ 

bàn và ghế chuyên dùng cho mục đích y tế hoặc nha khoa; máy tiệt trùng dụng cụ phẫu 

thuật; máy rửa siêu âm dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39243 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KORA GROUP  
(VN) 
193 Duy Tân, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.   
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2020-39253 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.9.24; A3.9.2 

(731) XIAOLING, LIAO  (CN) 

No. 176, Xilin Road, Dongjiaochang 

Neighborhood Committee, Longcheng 

Street, Longmen County, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali du lịch; túi xách tay; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ví đựng tiền; dây 

da thuộc; túi cho thể thao. 
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(210) 4-2020-39254 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.9.24; A3.9.2 
(731) XIAOLING, LIAO  (CN) 

No. 176, Xilin Road, Dongjiaochang 
Neighborhood Committee, Longcheng 
Street, Longmen County, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo [trang phục]; thắt lưng da [trang phục]; bộ quần áo tắm; đồ đi ở 

chân; khăn quàng cổ. 
 
 

(210) 4-2020-39255 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Dũng   (VN) 
Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2020-39276 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Xuyến  (VN) 
Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện 

và động cơ; hộp số không dùng cho xe cộ mặt đất; vỏ máy; hộp ổ trục [bộ phận của máy 
móc]; cổ trục [bộ phận của máy móc]; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ 
giảm áp [bộ phận của máy móc]; bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy] và bộ điều chỉnh 
áp lực [bộ phận của máy]; bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy và bộ tản nhiệt [làm 
mát] cho động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và 
động cơ và bộ điểu chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy cắt. 
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(210) 4-2020-39300 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 26.13.1; 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

Di Động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trục tuyến từ mạng máy tính; thông tin 
giải trí, thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2020-39301 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Cam. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GO2JOY Việt 
Nam  (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính; ứng dụng điện 
thoại.   

 

Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách 
sạn.   

 

 
(210) 4-2020-39302 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.13.25 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GO2JOY Việt 
Nam  (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính; ứng dụng điện 

thoại.   

 

Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách 

sạn.   
 

 
(210) 4-2020-39303 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy mài; máy cắt; máy nghiền; máy tiện; máy khoan  

 

Nhóm 09: Máy biến áp; máy biến thế; máy ổn áp.  

 

Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị vệ sinh; thiết bị 

chiếu sáng; thiết bị sấy khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu máy biến áp, máy biến thế, máy ổn áp, 

máy bơm nước, máy mài, máy cắt, máy nghiền, máy tiện, máy khoan, quạt điện, thiết bị lọc 

nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sấy khô.  
 

 
(210) 4-2020-39304 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.7.25; 26.5.3; 25.5.1; 

A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh lam, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368   (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu máy bơm nước, máy ổn áp, máy biến áp, 

lưu điện (ups).  
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(210) 4-2020-39305 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu máy bơm nước, máy mài, máy cắt, máy 

nghiền, máy tiện, máy khoan.  
 

 
(210) 4-2020-39306 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Lan  
(VN) 
Tại nhà số 324 đường Giải Phóng 11-11, 

tổ dân phố Xóm mới 2, thị trấn Mường 

Khương, huyện Mường Khương, tỉnh 

Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt (gia vị); gia vị. 
 

 
(210) 4-2020-39307 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; A1.1.2; A1.1.10; 26.4.2; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Apo  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Golden Field, khu đô thị 

mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để cố định tóc giả (lông 

mi giả); móng (chân, tay) giả.  

 

Nhóm 10: Dụng cụ cấy tóc giả. 

 

Nhóm 26: Râu giả; tóc giả.  
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(210) 4-2020-39308 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ đô, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Apo  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Golden Field, khu đô thị 
mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; salon tóc; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-39309 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Diễn  (VN) 
Thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng).  
 

 
(210) 4-2020-39310 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hoàng Văn Phong  (VN) 
Xóm 06, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh, bệ xí, sen vòi, bồn tắm.  

 

 
(210) 4-2020-39311 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.13.1; 26.3.1; 26.3.23
(591) Cam, đỏ thẫm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Tài  (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đồng hồ, vợt bắt muỗi, đồ điện gia dụng (đèn điện), 

thiết bị tin học và máy tính, đồ dùng gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị ngành bưu 
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chính viễn thông, thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, máy hàn), đồ dùng dạy và học, 
tranh ảnh nghệ thuật, đồ trang sức bằng gốm và gỗ phụ kiện điện thoại, dây sạc, củ sạc, sạc 
dự phòng, vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô bệ xí nhà vệ sinh, gương 
phòng tắm, vòi xịt nước trong nhà vệ sinh, vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh, thiết bị 
cảm ứng bật tắt đèn, công tắc hẹn giờ, thiết bị báo trộm, công tắc quang công tắc điểu khiển 
từ xa, thiết bị báo ga-khỏi độc lập, cầu dao cách ly, thiết bị điều khiển mực nước công tắc ổ 
cắm điện. 

 

 
(210) 4-2020-39312 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn  Hiếu  (VN) 
Số 15-17 đường Thanh Niên, phường 
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; xốt [gia vị]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-39313 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Apero 
International  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Vimeco Lô E9 Phạm 
Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm lam sạch; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm; mỹ 
phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 
chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ 
thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế.  
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39314 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0006 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt thoi; vải dệt được dùng như vải lót dùng cho trang phục; vải dệt kim; vải 

dệt từ vật liệu đàn hồi, cụ thể là: vải co giãn dùng cho trang phục; vải jecxi; nỉ (vải dệt) và 
vải không dệt; khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn tắm (trừ quần áo); khăn 
trải giường bằng vải lanh; tấm phủ giường (bằng vải dệt); vỏ gối; chăn; chăn bông; vật liệu 
dùng để lọc làm bằng vải dệt; tấm phủ ghế làm bằng vải dệt; tấm trướng treo tường làm 
bằng vải; rèm bằng vải dệt (rèm cửa ra vào); khăn trải bàn, không làm bằng giấy; rèm gồm 
rèm thả dày (rèm cửa ra vào); tấm phủ đồ đạc bằng vải.  

 

 
(210) 4-2020-39319 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.13; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Vàng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn  (VN) 
Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Phòng tập thể dục thể thao; huấn luyện viên thể dục thể hình, điều hành các lớp 

thể dục thể hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cho thuê thiết bị thể thao.  
 

 
(210) 4-2020-39320 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.9; 26.1.10 
(591) Xanh da trời, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Trần Xuân Thiện  (VN) 
Thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ công nghiệp; gỗ xây dựng; vật liệu lát bằng gỗ; lớp gỗ dán bề mặt; 

tấm gỗ ép dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm gỗ dán, gỗ công nghiệp gỗ xây dựng, vật liệu lát bằng 
gỗ, lớp gỗ dán bề mặt, tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; bán lẻ các sản phẩm gỗ dán, gỗ công 
nghiệp, gỗ xây dựng, vật liệu lát bằng gỗ, lớp gỗ dán bề mặt, tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; 
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dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ dán, gỗ công ngbiệp, gỗ xây dựng, vật liệu lát 
bằng gỗ, lớp gỗ dán bề mặt, tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; điều hành và tư vấn kinh doanh; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing. 

 
 

(210) 4-2020-39321 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.2.7; A5.7.22 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, vàng, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông trại 
hữu cơ Việt Nam  (VN) 
N17-NV08 khu đô thị mới Sunny Garden 
City, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa hấu. 
 
 

(210) 4-2020-39322 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Đặng Anh Dũng  (VN) 
Số nhà 197 Kim Đồng, tổ 12, phường 
Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2020-39323 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực dưỡng 
Bảo Bảo An  (VN) 
68 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2020-39324 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực dưỡng 
Bảo Bảo An  (VN) 
68 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo; cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2020-39325 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.20; 5.7.3; 25.5.25; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực dưỡng 
Bảo Bảo An  (VN) 
68 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo; cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2020-39326 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, nâu, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xuất nhập khẩu Nam 
Việt  (VN) 
75N Mai Lão Bạng, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: loa, máy thu hình (ti vi), bộ trộn âm thanh (mixer), ống nói 

(micro), thiết bị hiệu chỉnh (thiết bị âm thanh), cục đẩy công suất, pin điện, ắc quy điện, 
đèn chùm, đèn treo, đèn lồng, đèn trần, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led], 
quạt điện. 
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(210) 4-2020-39328 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Bá Vương  
(VN) 
Thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung xương trần nhà bằng kim loại; khung xương vách ngăn phòng bằng kim 

loại. 
 
 

(210) 4-2020-39329 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Bá Vương  
(VN) 
Thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường nhà. 
 
 

(210) 4-2020-39331 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Đào Xuân Thọ  (VN) 
Láng Me 1, xã Xuân Đông, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; gạc y tế; tăm bông dùng cho mục đích y tế; bông gạc 

dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; găng tay dùng để xoa bóp; găng tay 
cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; áo choàng dùng cho bệnh nhân khi 
làm xét nghiệm; khẩu trang y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39332 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.16; 3.1.15; A3.1.24; A3.6.25; 3.6.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ 3S Việt Nam  (VN) 
Số 1 ngách 1/3, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian mua bán quần áo cho học sinh, sinh viên; dịch vụ giới thiệu 

quần áo trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; trưng 

bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2020-39333 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Văn Thanh  (VN) 
1536 HH4b Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-39334 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Võ Minh Lê Hoàng  (VN) 
1/1 đường 18/8, phường Cẩm Phô, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-39335 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.3.1; A1.3.16; 1.13.1; A1.13.15 (540) 

  

(731) Lê Văn Nhật Tân  (VN) 
68 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu; mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim cương, bạch kim, 

ngọc trai, đồ kim hoàn, đồ trang sức, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, túi xách, ví, ba 

lô, va li, dây nịt, cà vạt. 
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(210) 4-2020-39336 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 

Ngọc Châu  (VN) 
69 tỉnh lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm dùng cho mục đích gia dụng; màng bọc thực phẩm dùng để 

bao gói; giấy bao gói; giấy bạc; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39337 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 3.1.16; 3.1.4 
(731) Công ty TNHH Thế Nguyễn  

(VN) 
B15, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà; giấy nhám mịn; vật liệu 

mài mòn; silic cacbua [chất mài mòn]; cacbua kim loại [chất mài]; vải nhám (vải ráp); giấy 
nhám; vải đánh bóng (vải chà nhẵn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám mịn, vật liệu mài mòn, silic cacbua [chất mài mòn], cacbua 
kim loại [chất mài], vải nhám (vải ráp), giấy nhám, vải đánh bóng (vải chà nhẵn), chế phẩm 
làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà. 

 

 
(210) 4-2020-39338 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.8; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ ăn 

uống Dung Anh  (VN) 
Số 8 tổ 69D khu 6, phường Cao Xanh, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mứt; kem lạnh; tương hạt cải; dấm.  
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Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm bánh mì, bánh ngọt, bánh mứt, kem lạnh, tương hạt 
cải, dấm, kem tươi (sản phẩm sữa) bơ, sữa, sữa chua, mứt hoa quả, trái cây sấy khô, trái cây 
ngâm đường, trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, đồ 
uống trên cơ sở ca cao, hương liệu cho thực phẩm trừ tinh dầu, bột làm bánh, bánh kẹo, 
nước uống có gaz, nước uống không có cồn, nước ép trái cây, nước sinh tố, bột trà sữa, 
thạch, trân châu, kem lạnh, socola, phô mai, kem béo thực vật, bột baking soda (dùng cho 
thực phẩm), bột rau câu, bột thạch, bột trà xanh, tinh dầu dùng cho thực phẩm, các loại hạt 
dinh dưỡng (hạt chia, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt yến mạch, hạt đậu, 
hạt é), lá gelatin (dùng cho thực phẩm), bột trái cây, xi rô (đồ uống), chai lọ thủy tinh, chai 
lọ nhựa, cân điện tử, máy ép chậm, máy nấu sữa hạt, máy trộn và nhồi bột, máy đánh trứng 
cầm tay, nồi ủ hạt trân châu, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy pha chế đồ uống, khuôn 
và khay làm bánh. 

 

 
(210) 4-2020-39339 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 

xuất nhập khẩu Minh Quân  
(VN) 
88/44 đường 27, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà; ca cao; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, ca cao, bánh ngọt, đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả, sinh tố.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2020-39340 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cổ Huệ Bửu  (VN) 
638/3 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt.động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, hoa hoặc 
lá được sử dụng làm chất thay thế trà, ca cao, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả sinh tố.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cửa hàng bánh mì và bánh ngọt (phục vụ tại chỗ và mang đi); quán ăn uống; 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-39341 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ L.Hannah VN  (VN) 
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 

gội đầu.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 
tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng, thảo dược, 
dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2020-39342 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.15.15; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Lâm Trúc Quân  (VN) 

Số 18, đường tỉnh lộ 8, tổ 8, khu phố 2, 
thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu).  
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Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn; 

đồ uống làm từ nước ép trál cây không có cồn; nước sinh tố.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 

anizet [rượu]; chiết xuất trái cây (có cồn); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ 

sở bia.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, hoa 

hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà ca cao, trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu), đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống làm từ 

nước ép trái cây không có cồn. nước sinh tố, đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng 

cất, đồ uống có cồn chứa hoa quả, anizet [rượu], chiết xuất trái cây (có cồn), đồ uống có 

cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia.  
 

 
(210) 4-2020-39343 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.8; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C  (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng 

kim loại; đinh vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2020-39344 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C   (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng 

kim loại; đinh vít bằng kim loại.  
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(210) 4-2020-39345 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.8; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C   (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quậnTân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh tán bằng 

kim loại; đinh vít bằng kim loại.  
 

(210) 4-2020-39349 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng  (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
 

 
(210) 4-2020-39350 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng   (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
437 

(210) 4-2020-39351 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng  (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
 

 
(210) 4-2020-39352 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.21; 5.5.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng  (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 

 
 

(210) 4-2020-39353 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng   (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
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(210) 4-2020-39354 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng  (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 

vải. 
 

 
(210) 4-2020-39355 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép và phụ kiện, mũ nón, dải buộc 

đầu, khăn choàng, thắt lưng, cà vạt, túi xách, túi du lịch, vali du lịch, ví đựng tiền, ví bỏ túi, 

cặp da, ba lô, cặp xách, đồng hồ, quần áo thời trang, quần áo thể thao và phụ kiện, quần áo 

bơi và phụ kiện, phụ kiện thể thao, yếm, tạp dề, khăn quàng cổ, găng tay, tất, vòng tay, dây 

đeo cổ, đồ trang trí cho tóc, phụ kiện thời trang, kính thời trang, kính thuốc, ô che nắng, mỹ 

phẩm, nước hoa, đồ trang sức, đồ trang điểm, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], áo vét [trang 

phục], quần áo da, quần áo ngủ. 
 

 
(210) 4-2020-39358 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Thục Huyền  (VN) 
số nhà 12 đường cao tốc 1A, tổ 9, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn xe đạp, đèn pin, đèn điện, đèn treo, đèn trần, đèn để sàn.  
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(210) 4-2020-39359 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CleanChem Việt 
Nam   (VN) 
Tổ dân phố 4, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp; chế phẩm để làm 

trong làm sạch; chế phẩm tẩy nhờn tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy 
sạch gỉ sắt, gỉ kim; hoá chất để tẩy trắng mỡ; chế phẩm để xử lý bề mặt vải, giấy, da.  

 
Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để tẩy màu; 
chế phẩm tẩy trắng để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất hoá học làm sáng màu 
dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ].  

 

 
(210) 4-2020-39360 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; 2.9.1; 25.7.25 
(731) JOY WING MAU CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Room 21 & 22, Floor 17A, Building 4, 
HongfaLingyu Garden, Block N5, Centre 
Area of Xin'an Street, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, P.R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam, tươi; quả tươi; trái cây có múi, tươi; sầu riêng tươi; táo tươi; nho tươi  
 
 

(210) 4-2020-39361 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A11.3.3; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, nâu, trắng. 
(731) Bế Đức Tài  (VN) 

Xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, 
huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang, rượu uýt ki; rượu dứa; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống 

có cồn chứa hoa quả. 
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(210) 4-2020-39362 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
All Jet (Việt Nam)  (VN) 
Khu 3E, khu phố Bình Thuận 2, phường 

Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm poly 

vinyl-clo-rua (pvc); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm poly 

vinyl- clo-rua (pvc); ống dẫn hơi làm bằng nhựa polyurethane (nhựa pu); ống dẫn hơi bằng 

nhựa tpu. 
 

Nhóm 35: Thương mại, xuất nhập khẩu, phân phối: các sản phẩm ống vòi tưới nước làm 

bằng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm poly vinyl-clo-rua (pvc); ống dẫn hơi 

làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm poly vinyl- clo-rua (pvc); ống dẫn hơi 

làm bằng nhựa polyurethane (nhựa pu); ống dẫn hơi bằng nhựa tpu; ống dẫn khí bằng nhựa 

pu. 
 
 

(210) 4-2020-39363 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, nâu vàng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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441 

(210) 4-2020-39364 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Nâu vàng, đen. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-39365 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Nâu vàng, đen. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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442 

(210) 4-2020-39366 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, nâu vàng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-39367 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Nâu vàng, đen, vàng, nâu nhạt. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39369 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Nâu vàng, đen. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-39370 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Nâu vàng, đen. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39371 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39372 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39373 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, tím, hồng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 
hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39374 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39375 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 
(591) Xám, đen. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 
hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39377 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 

(591) Xám, đen. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-39378 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.2 

(591) Xám, đen, trắng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 

phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 

quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 

theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 

vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 

đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39379 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.7.7; A3.7.24; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, nâu đỏ, xám đậm, xám nhạt. 
(731) Công ty cổ phần PHIM STUDIO 

68  (VN) 
180/17 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo và 

giáo dục); sản xuất sách; dịch vụ giới thiệu phim, kịch; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ giải 
trí; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất phim trên băng video (trừ phim quảng cáo); 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu (ghi băng); dàn dựng 
buổi biểu diễn; giải trí trên truyền hình; trình diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2020-39380 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39381 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.2 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 
hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39382 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39383 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39384 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và 
phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh 
theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch 
vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; hoạt động ngoại hối; 
đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39385 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39386 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội     (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài chính 
an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng 
điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông tin và 
tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 
thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 
phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 
chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 
giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 
toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 
được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; kinh doanh chứng 
khoán; dịch vụ bảo hiểm; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39387 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39388 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội   (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín 

dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài chính 
an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng 
điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông tin và 
tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 
thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 
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phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 
chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 
giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 
toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 
được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; kinh doanh chứng 
khoán; dịch vụ bảo hiểm; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39389 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39390 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín 

dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài chính 
an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng 
điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông tin và 
tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 
thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 
phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 
chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 
giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 
toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 
được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; kinh doanh chứng 
khoán; dịch vụ bảo hiểm; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
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(210) 4-2020-39391 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11; 26.4.1 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín 

dụng; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh toán bằng điện tử; thực hiện các giao dịch tài chính 

an toàn, cụ thể là, chuyển quỹ điện tử, giao dịch tiền mặt điện tử, giao dịch thẻ tín dụng 

điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử và thực hiện việc ghi nợ điện tử; cung cấp thông tin và 

tin tức tương tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng máy 

tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ 

thanh toán bằng thẻ thông qua việc kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được 

phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ 

chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các 

giao dịch thanh toán thẻ với ngân hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh 

toán, chấp nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác 

được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; kinh doanh chứng 

khoán; dịch vụ bảo hiểm; mua, bán bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-39392 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39393 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.11 
(591) Trắng, đen, nâu. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ; kinh doanh chứng khoán. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch 
vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục hoặc giải trí]. 

 

(210) 4-2020-39394 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39395 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 
bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ; kinh doanh chứng khoán. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điểu khiển hội thảo; dịch 
vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2020-39396 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39397 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 4.5.14 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, xanh ngọc. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát 

mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ; kinh doanh chứng khoán. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điểu khiển hội thảo; dịch 

vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 

dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2020-39398 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39399 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.6; 4.5.3 

(591) Da cam, hồng, xanh lơ. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh 

bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ; kinh doanh chứng khoán. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điểu khiển hội thảo; dịch 

vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 

dục hoặc giải trí]. 
 

 
(210) 4-2020-39400 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Dzi   (VN) 
20/27 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống tăng lực; nước 

[đồ uống].  
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(210) 4-2020-39401 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Dzi   (VN) 
20/27 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống tăng lực; nước 

[đồ uống].  
 

 
(210) 4-2020-39402 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A19.11.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ Hiếu Anh  
(VN) 
Xóm Quán Vuông, xã Trung Hội, huyện 
Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 

không chứa thuốc, bộ mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trang, đồ uống không cồn, 
nước [đồ uống], đồ uống có cồn [trừ bia], bia, nước uống có gaz, nước ép trái cây, dược 
phẩm dùng cho người, thuốc dùng cho người.  

 

(210) 4-2020-39403 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 26.4.7 
(591) Vàng nhạt, đỏ, nâu, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy sản Phúc 
Chấn Hưng   (VN) 
Số 159/1, đường Phan Ngọc Hiển, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực; chả cá; thịt.  

 

 
(210) 4-2020-39404 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cảng Bến Nghé  (VN) 
9 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng đồ đạc; phục chế đồ đạc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; vận chuyển đồ đạc; 
đóng gói hàng hoá; kho hàng hoá; dịch vụ bốc đỡ; vận tải; hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ; 
môi giới vận tải; môi giới hàng hải.  

 

 
(210) 4-2020-39405 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 25.1.6; A9.7.19; 8.1.1 
(591) Trắng, nâu, hồng, đỏ, xanh lá cây, cam, 

xanh lục, vàng. 

(540) 

  

(731) Khưu Cường Trung  (VN) 
Số 86C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt; bánh nướng; bánh nhân thịt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh nướng, bánh nhân thịt.  
 

 
(210) 4-2020-39406 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39407 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39408 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39409 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 2.7.10 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Trà Mi  (VN) 
Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2020-39410 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39411 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39412 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39413 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) CÔNG TY  TNHH GLOBAL XINHUI 

Việt Nam  (VN) 
Biệt thự số 02-BT1, Khu đô thị mới Cổ 
Nhuế- Xuân Đỉnh, đường Phạm Văn 
Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính/chất kết dính; dextrin [hồ/keo]; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 06: Nhôm; thép; sắt; cửa bằng nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-39414 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 

Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 

(210) 4-2020-39415 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 25.1.6 

(591) Xanh lá, trắng. 

(731) Dương Mỹ Xuân  (VN) 
201 Lô B CC2 Chung cư Sơn Kỳ, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; 

nước rửa tay (không dùng trong mục đích y tế); chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động 

sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng dạng bánh; 

chế phẩm (mỹ phẩm) dưỡng da; mỹ phẩm tẩy da chết; sữa rửa mặt;  chế phẩm và chất chăm 

sóc tóc (mỹ phẩm); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế);  chế phẩm làm mát 

hơi thở không dành cho mục đích y tế; kem đánh răng; chất khử mùi dùng cho mục đích cá 

nhân; chế phẩm cạo râu 
 

Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt 

khuẩn. 
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(210) 4-2020-39416 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39417 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39418 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(731) LE YING TRADING (HONG KONG) 

LIMITED  (CN) 
Units 2201-09, 22/F, Tower A, Regent 
Centre, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo nịt ngoài; yếm; quần đùi; quần áo lót; quần áo ngủ 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn liên quan đến quần áo, đồ lót, đồ vải, yếm, quần 
ống bó, tất ngắn cổ và tất cao cổ, quần áo ngủ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng bá hàng hóa và dịch vụ 
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của người khác bằng chương trình tích lũy điểm với số điểm được sử dụng cho giảm giá khi 
mua hàng hóa và dịch vụ đó trong tương lai; tổ chức trình diễn thời trang với mục đích 
quảng cáo; điều khiển, sắp xếp và tổ chức các triển lãm thương mại và hội chợ thương mại 
vì mục đích thương mại và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-39419 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39420 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) DONGGUAN DAYU INNOVATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 301, Building 1, No. 16 of 
Sanjiang Industrial Zone Road, Hengli 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; bộ tai nghe; bàn phím máy tính; chuột máy tính; bộ tai nghe không dây 

cho điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; đèn máy ảnh kỹ thuật số; cân sức khỏe; 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính đeo mắt thông minh; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39421 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39422 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đại Tuấn Hải  (VN) 

Số 113 đường Lý Công Uẩn, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu; khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; tất/bít 

tất; thắt lưng [ trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-39423 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39424 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Nguyễn Quang Hằng  (VN) 

Thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; ca vát; thắt lưng 
[trang phục]. 
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(210) 4-2020-39425 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39426 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39427 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39428 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39429 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39430 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công Ty TNHH Eroka Việt Nam  
(VN) 
Số 22 đường 27, khu phố Long Hoà, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước gia đình; thiết bị lọc nước công nghiệp; máy 

nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước, thiết bị lọc nước gia đình, thiết bị lọc nước công nghiệp, 
máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2020-39431 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A25.7.4 

(591) Trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Top Buy 
Channel  (VN) 
162/67 Trần Quý, phường 6, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị, dụng cụ làm đẹp: máy massage mặt, máy massage mắt và 

môi, máy hút mụn, máy rửa mặt, máy nâng cơ. 
 

 
(210) 4-2020-39432 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Minh Truyền  
(VN) 
Số 01/06/226 Lê Lai, phường Máy Chai, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu nông sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ logistic (hậu cần vận tải). 

 
 

(210) 4-2020-39433 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may ba lô túi xách Kity Bags  
(VN) 
10 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay. 
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(210) 4-2020-39434 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân May 
Như Lạc  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-39435 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39436 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 

phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39437 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39438 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39439 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39440 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39441 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39442 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Đặng Hồng Thái   (VN) 

Tổ 3, phường Trung Thành, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán trà (chè), đồ uống trên cơ sở chè (trà), hoa hoặc lá 

được sử dụng làm chất thay thế chè (trà).  
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(210) 4-2020-39443 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.4; 8.7.11; 26.1.6 
(591) Cam, trắng, xanh dương, xanh cô ban, 

đen. 
(731) Hộ kinh doanh bánh kem Kim 

Phát   (VN) 
Số nhà 251, tổ NDTQ số 8, ấp Hòa An, 
xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem. 

 

 
(210) 4-2020-39445 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39446 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39447 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39448 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39450 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39451 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh rêu, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Trương Văn Mạnh   (VN) 

Số 103 đường Trương Vĩnh Ký, tổ 7B, 
khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); thực phẩm chế biến từ cá và động vật có vỏ; chả cá; 

chả tôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, cá (không còn sống), thực phẩm chế biến từ cá và 
động vật có vỏ, chả cá, chả tôm.  

 

 
(210) 4-2020-39452 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH Quý Phát HCM  

(VN) 
01 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; túi du lịch; vali du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; mũ; khăn quàng cổ; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giày, dép, mũ, khăn quàng cổ, tất, găng tay, 
thắt lưng, túi xách, ba lô, ví, vali du lịch.  

 

 
(210) 4-2020-39453 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39454 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-39455 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, 
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39456 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, nân, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Hoàng Thành   (VN) 
Tầng 3, số 61 A, ngõ 29, phố Khương 
Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; máy rửa tay khử khuẩn dùng cho mục đích y tế, 
khẩu trang y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39457 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng cam, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Trương Vĩnh Tuyên  (VN) 
75 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bật lửa, bật lửa hút tẩu, bút viết, bút máy, ví bóp, thất lưng, đồ da và 

giả da, đồng hồ cổ, đèn dầu cổ.  
 

 
(210) 4-2020-39458 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng đất, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại Sơn Việt  
(VN) 
Số 201, tổ 11, đường Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chổng gỉ, sơn lót; chất pha loãng sơn.  

 

 
(210) 4-2020-39459 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng đất, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 

xuất và thương mại Sơn Việt  
(VN) 
Số 201, tổ 11, đường Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng sơn.  
 

 
(210) 4-2020-39460 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; 26.4.4; 5.7.6; A5.3.13; A5.3.14; 

A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Hưng Điền  
(VN) 
ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản đã chế biến cụ thể là: hạt điều rang muối, bơ hạt điều, 

bánh hạt điều, bánh chưng hạt điều, mua bán sữa các loại; mua bán tinh dầu hạt điều. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ trạm dừng chân cho phương tiện giao thông và hành khách (bãi đỗ xe). 
 

 
(210) 4-2020-39461 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A24.15.7 
(591) Vàng đồng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thuận Hóa  (VN) 
47 Lam Sơn, phường 05, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe [dùng cho mục đích y tế]; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế; thực phẩm chức năng; dược phẩm; thảo dược. 

 
 

(210) 4-2020-39462 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH gia dụng Phú 

Gia  (VN) 
Tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị 
đốt nóng; đèn điện; thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2020-39463 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty TNHH gia dụng Phú 

Gia  (VN) 
Tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị 

đốt nóng; đèn điện; thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2020-39464 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED  (IN) 
Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), Mumbai - 
400063, Maharashtra (India) 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2020-39465 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Vàng, da cam, trắng, 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đầu tư công nghệ cao Việt 
Nam  (VN) 
Lô 16 cụm CN Khắc Niệm, phường 
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo 

dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
477 

(210) 4-2020-39466 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.9; 7.15.22 
(731) PARK, MIN KYU  (KR) 

10-4, Doseong 1-gil, Seonnam-myeon, 
Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần chơi gôn; mũ lưỡi trai để chơi gôn; giầy chơi gôn; váy; áo sơ mi; thắt lưng 

(trang phục). 
 

Nhóm 28: Túi đựng vật dụng chơi gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay 
chơi gôn; quai đeo túi đựng gậy đánh gôn; túi phủ ngoài được thiết kế đặc biệt để bảo vệ túi 
đựng vật dụng chơi gôn; chân đỡ được thiết kế đặc biệt để đỡ túi đựng vật dụng chơi gôn 
không bị chạm đất. 

 
 

(210) 4-2020-39467 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.9; 7.15.22 
(731) PARK, MIN KYU  (KR) 

10-4, Doseong 1-gil, Seonnam-myeon, 
Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần chơi gôn; mũ lưỡi trai để chơi gôn; giầy chơi gôn; váy; áo sơ mi; thắt lưng 

(trang phục). 
 

Nhóm 28: Túi đựng vật dụng chơi gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay 
chơi gôn; quai đeo túi đựng gậy đánh gôn; túi phủ ngoài được thiết kế đặc biệt để bảo vệ túi 
đựng vật dụng chơi gôn; chân đỡ được thiết kế đặc biệt để đỡ túi đựng vật dụng chơi gôn 
không bị chạm đất. 

 
 

(210) 4-2020-39468 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Smart Tech Việt Nam  
(VN) 
Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe máy. 
 
 

(210) 4-2020-39469 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Smart Tech Việt Nam  
(VN) 
Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe hơi. 
 

 
(210) 4-2020-39470 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Smart Tech Việt Nam  
(VN) 
Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe hơi. 
 

 
(210) 4-2020-39471 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch ngói Ngân 
HÀ  (VN) 
Nhà ông Đặng Kim Hà, xóm Lâm Xuân, 
xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đất nung được sử dụng như 
là vật liệu xây dựng (gạch, ngói). 

 

 
(210) 4-2020-39473 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.11; 26.3.23 
(731) Đỗ Trọng Nhân   (VN) 

Khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử sản phẩm: balô, túi xách, quần 
áo, giày dép, mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2020-39475 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.7.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu nhạt, đỏ nâu, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH Matxi Corp  (VN)

Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2020-39476 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.11.5; 

26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Matxi Corp  (VN)

Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 
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(210) 4-2020-39477 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.3.13; A5.3.15; 

5.3.20; 2.9.1 

(591) Xám, hồng, xanh lá, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Matxi Corp  (VN)
Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung 

(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-39478 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.1; A5.11.2; 

A26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Matxi Corp  (VN)
Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung 

(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 
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(210) 4-2020-39479 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; 5.5.19; 5.3.20 
(591) Tím trắng, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH Matxi Corp  (VN)

Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-39480 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8 
(591) Xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mắt kính Nam Việt  
(VN) 
343/51 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phổ Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  

 

 
(210) 4-2020-39482 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Vòng Xanh  

(VN) 
100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp thể thao; phụ kiện xe đạp (xích, nhông, phanh, đĩa).  
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(210) 4-2020-39483 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH COCO SIN   (VN) 

9M1 Tôn Thất Thuyết, phường 01, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát.  

 
 

(210) 4-2020-39484 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Vân 

Khánh Cosmetic   (VN) 
46/1G đường Trần Thi Bốc, ấp Thới Tứ, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

trưng bày sản phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm soóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2020-39485 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xám, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Duyên  (VN)
62/12 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh              

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang sức đeo tay, đeo cổ, đồ trang sức phong thủy, đá nhân tạo, đồ 

trang sức giả, nhẫn, hoa tai, đồ trang sức làm bằng đá quý, đồ trang sức làm bằng kim loại 
quý, đá phong thủy. 
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(210) 4-2020-39486 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu, tím nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Đức Thiện   (VN) 
39 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng, găng tay, khăn choàng, ví, ba lô, 

túi xách, kính mắt, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-39487 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thề tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng. 

 

 
(210) 4-2020-39488 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.13.1; 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1; 

1.15.9 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm, trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
484 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng. 

 

 
(210) 4-2020-39489 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.25; 1.15.9; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm, trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam     (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.    

 

 
(210) 4-2020-39490 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 22.5.10; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.   

 

 
(210) 4-2020-39491 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Xám đậm, xám nhạt. 

(540) 

 

(731) Đặng Trang Nhung   (VN) 
377/22 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm uống làm đẹp (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm uống làm trắng da (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2020-39492 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.     

 

 
(210) 4-2020-39493 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.     

 

 
(210) 4-2020-39494 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 
phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.      
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(210) 4-2020-39495 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 

máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 

phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng. 
 

 
(210) 4-2020-39496 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam     (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 

máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 

phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.      
 

 
(210) 4-2020-39497 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 

máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 

phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.   
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(210) 4-2020-39498 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam    (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nền tảng phần mềm 

máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, văn 

phòng phẩm, phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng.    
 

 
(210) 4-2020-39499 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trí Lực Việt Nam  (VN) 
Nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng; dược 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-39505 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) NIPPON KAYAKU CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-0005, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất công 

nghiệp; hóa chất được sử dụng trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng; chất tẩy rửa dùng 

trong quá trình sản xuất; chất tẩy rửa cho mục đích công nghiệp như một phần của hoạt 

động sản xuất; thuốc hiện ảnh (nhiếp ảnh); hóa chất chống dính; hợp chất hóa học hoạt 

động trên bề mặt; hóa chất hoạt động bề mặt dùng cho mục đích công nghiệp; hợp chất hóa 

học tháo khuôn đúc. 
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(210) 4-2020-39531 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.12; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) SOUTH WEST LUBRICANTS, INC.  

(US) 
9266 Abraham Way, Santee, CA 92071, 
USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Dầu hộp số; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chất phụ gia hóa học cho 
dầu; chất phụ gia hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ; chất làm mát động cơ xe; nước pha 
axit để nạp ắc qui; nước cất; chất chống đông vón; chất chống kích nổ dùng cho động cơ 
đốt trong; chất chống kích nổ dùng cho động cơ nổ; chế phẩm đốt [phụ gia hóa học dùng 
cho nhiên liệu động cơ]; hỗn hợp (hợp chất) sửa chữa lốp xe; tác nhân phân tán dầu; tác 
nhân phân tán dầu mỏ; chất lỏng dẫn động; chất làm lạnh; dầu phanh; chất lỏng cho hệ 
thống thủy lực; chất lỏng để loại khử sunfat cho pin; vật liệu tổng hợp để hấp thụ dầu; chế 
phẩm chống sôi cho chất làm mát động cơ; chế phẩm lưu hóa; chế phẩm tiết kiệm nhiên 
liệu; hóa chất khử cacbon dùng cho động cơ; hóa chất xịt rửa bộ tản nhiệt; hóa chất tách 
dầu; hóa chất cường tính cho cao su; dung dịch chống tạo bọt cho pin. 

 

 
(210) 4-2020-39536 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 

26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Thành  

(VN) 
Số 205-207-209-211 Hùng Vương (tầng 
4), phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39537 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 

26.11.3; A25.7.22 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Thành  

(VN) 
Số 205-207-209-211 Hùng Vương (tầng 
4), phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản, quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-39538 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sabaco  (VN) 

Số 97, quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Lợi 
Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; cống bê tông; dầm bê tông; bê tông tươi; gạch không nung. 

 

 
(210) 4-2020-39549 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

Zi - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, chất phụ gia cho thức ăn gia súc, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39550 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

Zi - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, chất phụ gia cho thức ăn gia súc, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39551 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

Zi - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 
France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, chất phụ gia cho thức ăn gia súc, không dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2020-39552 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE    (FR) 

Zi - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 

France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Lợn giống (còn sống).  
 

 
(210) 4-2020-39553 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE   (FR) 

Zi - Bp60238, 22403 Lamballe Cedex 

France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Chuồng trại bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng chuồng trại; tư vấn về việc lắp đặt chuồng trại.  
 

 
(210) 4-2020-39554 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) HANGZHOU WONDOSI 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Rm 602, Bldg 3, No.487 Jlanghui Rd, 

Changhe St, Binjiang Dist, Hangzhou, 

Zhejiang Prov, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Cốc; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; hộp để chia khăn giấy; đồ gốm cho mục đích gia 

dụng; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 

phẩm; cây lau; dụng cụ mỹ phẩm; bình cách nhiệt; bàn chải đánh răng.  
 

Nhóm 25: Mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; quần áo lót; bộ quần áo tắm; giày; trang phục dệt 

kim; găng tay [trang phục]; dây đeo quần; khăn choàng, khăn quàng cổ; quần áo.  
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(210) 4-2020-39555 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm đánh răng; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm súc họng không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc răng miệng; 

chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng cao làm trắng răng; dải băng làm trắng 

răng; chế phẩm làm trắng răng; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế 

phẩm làm thơm không khí; khăn giấy dùng để làm sạch đã được làm ẩm/làm ướt; dầu gội 

đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất 

làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm để giặt; tinh dầu; xà phòng dùng cho cá nhân; khăn 

giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; gói mặt nạ cho mục đích thẩm mỹ; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 21: Khay làm trắng răng [đồ chứa đựng] để sử dụng trong nhà; miếng bọt biển dùng 

để kỳ da; bàn chải kẽ (bàn chải chỉ gồm một chùm lông, sử dụng ở những vị trí mà bàn chải 

thường không tới được); hộp đựng xà phòng, bàn chải đánh răng [không dùng điện]; lược và 

bọt biển; bàn chải; bình xịt để làm sạch lợi và răng; lược dùng điện; bàn chải đánh răng 

dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; lông chải xỉa kẽ răng; chỉ tơ nha khoa; thiết 

bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi; bàn chải đánh răng; hộp đựng bàn chải đánh răng, 

giá để bàn chải đánh răng; bàn chải làm sạch lưỡi, dụng cụ mỹ phẩm; đồ dùng tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2020-39556 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; 2.9.20; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần NOSAFOOD  
(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả, hạt, lá cây đã qua chế biến; mứt ướt; đậu phụ; xúc xích.  

 

Nhóm 30: Gia vị các loại; nước sốt các loại (gia vị); nước tương (gia vị); cà ri (gia vị); muối 

ăn các loại; bánh kẹo; sa tế. 
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(210) 4-2020-39558 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Trắng, đen, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Seoul  (VN) 
Số 182 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; tư vấn sức khỏe; 

chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-39559 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Seoul  (VN) 
Số 18 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm, mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; tư vấn sức khỏe; 

chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-39560 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Seoul  (VN) 
Số 182 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; tư vấn sức khỏe; 

chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-39561 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Chinh  (VN) 
Số 434/8 Kha Vạn Cân, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 

cho thuê phòng họp; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-39562 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.1; 7.1.24; A7.1.9; 

6.1.2; 7.11.1 
(591) Trắng, vàng, nâu đậm, da cam, đen. 
(731) Lưu Quốc Dân  (VN) 

Thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều đã qua chế biến; hạt điều rang khô. 
 

Nhóm 30: Mật ong; mật ong ngâm gừng; mật ong ngâm chanh đào; mật ong ngâm nghệ 
tươi. 

 

 
(210) 4-2020-39563 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, trắng. 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da đầu; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp tóc; chế phẩm không chứa 
thuốc dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da; chế phẩm không 
chứa thuốc dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da đầu; chế 
phẩm không chứa thuốc dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp 
tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế 
phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế phẩm chống nắng; xà phòng không chứa 
thuốc; mặt nạ làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-39564 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Phương  (VN)
628/3 Hồ Học Lãm, khu phố 13, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2020-39565 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mục đích thú y; vắc xin dùng cho thú y. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển vắc xin dùng cho thú y. 
 

 
(210) 4-2020-39566 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CHINA AIRLINES LTD.  (TW) 

No. 1, Hangzhan S. Road, Dayuan Dist., 
Taoyuan City 337, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng không; vận tải đường bộ; vận chuyển hành khách; đóng gói hàng 

hóa; cất giữ hàng hóa; sắp xếp du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-39567 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tấn Khoa  (VN) 
Số 539, ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, 
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Bột gạo. 

 

 
(210) 4-2020-39568 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GUANGZHOU MILUKA CLOTHING 

CO., LTD  (CN) 
1st Floor, No. 53-3, Zhongshan 8th 
Road, Liwan District, Guangzhou, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ lót trẻ em; trang phục dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em; áo sơ mi cho trẻ sơ sinh, 
trẻ mới biết đi và trẻ em; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang của trẻ em; mũ cho trẻ 
sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ em; váy dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2020-39569 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.2.1; 26.2.7; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty TNHH Heesun Việt 

Nam  (VN) 
Lô C8-C9, khu đấu giá đất Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: công tắc; cầu chì; cầu dao điện; ổ cắm điện; bảng điện; tủ phân 
phối điện; tăng phô điện (ballast); cầu dao tự động; ống đi dây điện; bộ chuyển mạch điện; 
máy biến áp; vôn kế. 

 

 
(210) 4-2020-39570 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.2.1; 26.2.7; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty TNHH Heesun Việt 

Nam  (VN) 
Lô C8-C9, khu đấu giá đất Yên Xá, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: vỏ đèn; bóng đèn điện; đèn điện; đèn chùm; đèn sợi 
đốt; đèn lồng chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; ống dạ quang để chiếu 
sáng; đèn đứng; thiết bị gia dụng gồm: máy điều hoà không khí; quạt điện; tủ lạnh; lò vi 
sóng; nồi cơm điện; ấm hay ca chạy điện để giữ nhiệt; máy pha cà phê chạy điện; lò hấp 
hay nướng chạy điện (không dùng để thí nghiệm); lò nướng bánh bằng điện; ấm điện; máy 
sấy tóc; nồi đun chạy bằng khí ga; ấm hay bình đun nước nóng; nồi hầm chạy điện; hệ 
thống lọc nước. 

 
 

(210) 4-2020-39571 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH TM&DV Trọng 

Tín  (VN) 
Khu vực 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: gas, xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2020-39572 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hoàng Thị Vui  (VN) 

Thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2020-39573 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) DONGGUAN HENGYAO 

ULTRASONIC MACHINERY CO., 
LTD  (CN) 
No. 1, Dongwuheng Road, Lianhu 
Community, Tangxia Town, Dongguan 
City China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp dệt; máy bao gói; máy gắn xi dùng cho mục đích 

công nghiệp; máy may; máy cắt; thiết bị hàn hồ quang điện. 
 

 
(210) 4-2020-39574 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; A26.11.12 
(731) DONGGUAN HENGYAO 

ULTRASONIC MACHINERY CO., 
LTD  (CN) 
No. 1, Dongwuheng Road, Lianhu 
Community, Tangxia Town, Dongguan 
City China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp dệt; máy bao gói; máy gắn xi dùng cho mục đích 

công nghiệp; máy may; máy cắt; thiết bị hàn hồ quang điện. 
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(210) 4-2020-39575 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) SHENZHEN PINCUN DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

5C038, trading plaza, no 2 huanan city, 

Pinghu street, longgang district, 

shenzhen city CHINA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; tai 

nghe; micrô; máy nghe nhạc cầm tay. 
 

 
(210) 4-2020-39576 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.11; A3.4.24 

(731) J&O CORPORATION  (KR) 

2nd Floor, SongWon bldg, 15, Eonju-ro 

129-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 

Korea (06105) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn nhẹ để quấn tré sơ sinh sau khi tắm; chăn cho trẻ em; vỏ gối; chăn ủ cho trẻ 

em; chăn; mÒn bông; choàng địu cho trẻ em; vỏ nệm. 

 

(210) 4-2020-39577 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.15; 

1.15.23 

(591) Đen, trắng, nâu, ghi. 

(731) Đinh Thị Hà Thanh  (VN) 
Số 80/17 đường D9, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 

Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2020-39578 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.1.11; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Anh  (VN) 

Số 58, tổ 8, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 
Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Nắp cống bằng kim loại, gang. 

 

 
(210) 4-2020-39579 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 1.3.1; A5.3.15; 1.15.15; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Nâu, xanh dương, xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp sạch 
Tràng Xá  (VN) 
Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ 
Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); các loại trà thảo mộc; trà hoa quả; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm: chè (trà), các loại trà thảo 
mộc, trà hoa quả, trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà), hoa, cây ăn quả, cây cảnh, thực phẩm 
sạch đã chế biến như: rau quả đóng hộp, thịt, cá, gia cầm, thực phẩm làm từ cá và thịt, thủy 
sản, trứng (trứng cá, trứng gà, trứng vịt), mì ống, mì sợi, mì sợi dẹt, động vật sống, vật nuôi 
để gây giống (trâu, bò, lợn), gia cầm sống. 

 
 

(210) 4-2020-39580 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.1.11 
(731) SHANTOU DEJIE ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 
Building A, Industrial Park, Chenku 
Xinxing Road, Liangying Town Chaonan 
District Shantou City China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt gió [điều hoà không khí]; đèn pin dùng điện; đèn; đèn pin đội đầu; đèn pha 
để rọi sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2020-39581 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.1.11 
(731) SHANTOU DEJIE ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 
Building A, Industrial Park, Chenku 
Xinxing Road, Liangying Town Chaonan 
District Shantou City China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; thiết bị điện để thu hút và 

diệt trừ côn trùng; dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng để xua đuổi muỗi; vỉ đập 
ruồi; bẫy chuột. 

 

 
(210) 4-2020-39582 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A5.3.13; 26.13.1; 

25.7.25; 3.7.17 
(591) Vàng 
(731) Hộ kinh doanh B&A  (VN) 

Số 43 đường số 19, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

 
(210) 4-2020-39583 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Ngô Long Phi  (VN) 

Buôn ÊCăm, thị trấn Buôn Trấp, huyện 
Kr«ng Ana, tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng.  
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(210) 4-2020-39584 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 3.7.3; A3.7.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, cam, vàng, vàng nhạt, vàng 

đậm, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Phú 

Ngọc   (VN) 
SN 79/1, KDC 1, ấp 2, xã Phú Ngọc, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng; trứng gà.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-39585 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; A1.1.4 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Bình Long 

Hải    (VN) 
Số 139/5/5, đường Nguyễn Thái Học, KP 
4, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ), giấy dán tường, đèn trang trí, 
thiết bị nhà bếp (hệ thống và thiết bị nấu nướng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, chậu rửa, vòi nước), hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2020-39586 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; A1.1.4 
(731) Công ty cổ phần Bình Long 

Hải    (VN) 
Số 139/5/5, đường Nguyễn Thái Học, KP 
4, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ), giấy dán tường, đèn trang trí, 
thiết bị nhà bếp (hệ thống và thiết bị nấu nướng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, chậu rửa, vòi nước), hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2020-39587 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Đen, xanh ngọc, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

chăm sóc sức khỏe Tâm Hợp  
(VN) 
Tầng G, tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe và 

phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ bác sỹ gia đình và 
chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ phòng xét nghiệm; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-39588 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 2.9.1 
(591) Xanh ngọc, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

chăm sóc sức khỏe Tâm Hợp  
(VN) 
Tầng G, tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe và 

phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ bác sỹ gia đình và 
chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ phòng xét nghiệm; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-39589 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 2.9.1 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

chăm sóc sức khỏe Tâm Hợp  
(VN) 
Tầng G, tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
502 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe và 
phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ bác sỹ gia đình và 
chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ phòng xét nghiệm; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-39590 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

chăm sóc sức khỏe Tâm Hợp  
(VN) 
Tầng G, tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe và 
phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ bác sỹ gia đình và 
chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ phòng xét nghiệm; tư vấn sức khỏe. 

 

(210) 4-2020-39591 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.2; A26.1.18; 2.5.2; 8.7.5; 

25.7.25; 2.1.11; A26.4.18 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng, đen, hồng, xám, 

xanh. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam   (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2020-39593 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng, xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng.  

 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ bãi biển dùng cho mục 
đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cung cấp các cơ sở triển lãm và hội nghị. 

 
 

(210) 4-2020-39594 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản.          

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng, xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng.    

 
Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ bãi biển dùng cho mục 
đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cung cấp các cơ sở triển lãm và hội nghị. 
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(210) 4-2020-39595 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản, môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản.    

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng, xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng.   

 

 
(210) 4-2020-39596 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH tư vấn 
Hoàng Minh  (VN) 
Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng.  
 
 

(210) 4-2020-39597 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty cổ phần KIDSCOM  

(VN) 
Làn 2 đường Lạc Long Quân, khu Phúc 
Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, yếm dãi không bằng giấy, mũ, tất, giầy, dép. 
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(210) 4-2020-39598 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11 tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong lĩnh vực y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39599 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 5.7.16; 8.1.18; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp Tràng 
Tiền  (VN) 
Số 192 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2020-39600 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.1.18; 5.7.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp Tràng 
Tiền  (VN) 
Số 192 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
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(210) 4-2020-39601 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15; 3.7.17 
(591) Đen, xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH VESPER Hà Nội  

(VN) 
Số nhà 25 ngách 371/3 đường Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2020-39607 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-39608 (220) 25.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BLUE BOX TOY FACTORY LIMITED  

(HK) 
Room 1203, 12/F, East Ocean Centre, 98 
Granville Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Đồ gặm nướu cho em bé (không phải là đồ chơi); vòng cho trẻ em cắn trong thời 

kì mọc răng; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ mát-xa 
dạng gôm dùng cho em bé; ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân 

 
Nhóm 20: Ghế rung cho trẻ em (đồ đạc); nôi có mui bằng mây đan; ghế nâng dành cho trẻ 
em; ghế cao cho trẻ em ngồi ăn; ghế rung dành cho em bé (đồ đạc); rào chắn an toàn không 
bằng kim loại dùng cho em bé, trẻ em và vật nuôi [đồ đạc]; thang dạng ghế không bằng kim 
loại; ghế tắm có thể mang đi được dùng cho em bé; ghế tắm cho trẻ em có thể mang đi được 
dùng trong bồn tắm; đệm ngủ cố định tư thế cho trẻ em không dùng cho mục đích y tế hoặc 
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trị liệu; đệm ngủ cố định tư thế cho em bé không dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, cụ 
thể là đệm ngủ cho em bé có chèn chống cuộn giúp bé không bị lăn; cũi chơi (đồ đạc); tấm 
lót dùng để thay đồ cho trẻ em; cũi trẻ em; tấm bọc giảm va đập dùng cho cũi trẻ em, trừ bộ 
đồ giường; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; khung tập đi cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ 
em; xe cũi đẩy cho trẻ em. 

 

(210) 4-2020-39611 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh đen đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 
F19 C/x Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; thắt lưng (trang phục); mũ; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2020-39612 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Nhật  (VN) 
Phòng 1101, tháp SAV1, chung cư Sun 
Avenue, 28 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  

 
 

(210) 4-2020-39613 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Trí Đại  (VN) 
Làng Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản: quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất 

động sản; dịch vụ tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản].  
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(210) 4-2020-39614 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4; 26.1.1; 

A24.3.7 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đậu Thùy An  (VN) 
12 ngách 475/20/49 Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy nghề 

thẩm mỹ, làm đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo); đào tạo lại nghề thẩm mỹ, làm 
đẹp; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2020-39615 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng đất, trắng, đen, xám nhạt. 
(731) Công ty NTP -TECH  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà UDIC N04, đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế ICT (ICT 
LAW INTERNATIONAL CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa; bơm dùng để hút sữa mẹ.  
 

Nhóm 11: Máy tiệt trùng; hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí.  
 

Nhóm 20: Giá đỡ (đồ đạc).  
 

 
(210) 4-2020-39622 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh ngọc, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh: MYMY COFFEE  
(VN) 
Số 149/1 đường Lê Lợi, phường Tấn Tài, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống cho nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-39623 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; 18.3.21; A5.5.21; 15.7.7 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại PARAMI  (VN) 
140 Bạch Đằng 2, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất dùng cho mỹ phẩm, thực phẩm, dược 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39624 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agrivis  (VN) 
171 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; quả tươi; các loại quả mọng, tươi; trái 

cây có múi, tươi; rau cỏ tươi; hạt [ngũ cốc]. 

 
 

(210) 4-2020-39625 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MAMA ORGANIC  
(VN) 
Số 46, ngách 31, ngõ 68 đường Ngọc 

Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng bánh; dầu dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; son môi; mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
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(210) 4-2020-39626 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Sanh  (VN) 
221/192 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dạng nhũ tương. 
 

 
(210) 4-2020-39627 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
ứng dụng công nghệ mới Việt 
Nam  (VN) 
Số 26, ngách 1/66 Yên Lộ, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường bằng nhựa; tấm ốp trần bằng nhựa; ván ốp chân tường bằng nhựa; 

ván lợp mái; vách ngăn bằng nhựa; cửa bằng nhựa; cột bằng nhựa; phào chỉ nhựa. 
 

 
(210) 4-2020-39628 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.14; A5.3.13 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu An 
Phúc Linh  (VN) 
Số 3 ngách 335/28/12 đường An Dương 

Vương, tổ 19, cụm 3, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc bổ; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm chức năng; đông trùng hạ thảo (dùng cho mục 

đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa; bơ; pho mát; mứt quả ướt. 
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(210) 4-2020-39629 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.11; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Nam 

Phương Tiến  (VN) 
Thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối các 
sản phẩm nông sản: rau tươi, trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-39630 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo thể thao; mũ nón thể thao; giày thể thao. 
 

 
(210) 4-2020-39631 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảo hộ lao 
động - Dụng cụ Y tế Lộc  (VN) 
373/192 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế (như nhiệt kế, máy đo huyết áp); thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 28: Dụng cụ và thiết bị thể dục thể thao (như đai nẹp bảo vệ đầu gối và khuỷu tay); 
thiết bị rèn luyện hình thể; máy tập thể chất; túi đựng thiết kế chuyên dụng cho dụng cụ thể 
thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm như thiết bị và dụng cụ y tế 

(như nhiệt kế, máy đo huyết áp), khẩu trang dùng cho mục đích y tế, dụng cụ và thiết bị thể 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
512 

dục thể thao (như đai nẹp bảo vệ đầu gối và khuỷu tay), thiết bị rèn luyện hình thể, máy tập 

thể chất; túi đựng thiết kế chuyên dụng cho dụng cụ thể thao. 
 

 
(210) 4-2020-39632 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Lê Thị Thúy Loan  (VN) 
ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện 

Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm như thực phẩm chức năng, 

tinh dầu, mỹ phẩm, quần áo, gia vị dùng trong chế biến thực phẩm, cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-39634 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2020-39635 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.4; A24.15.11; 24.15.21; 26.15.15; 

26.3.2 

(591) Xanh dương, hồng, tím than, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOP POST  (VN) 
33 đường 42, khu phố 8, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhiếp ảnh, truyền ghi, tái tạo âm thanh, hình ảnh đĩa ghi. 
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(210) 4-2020-39636 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.15; A3.9.24; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục 
ENGLISH ACADEMY OF CREATIVE 
ART & STEM  (VN) 
288/7 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, tin học; gia sư; dịch thuật; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

khảo thí giáo dục; dịch vụ phiên dịch viên. 
 

 
(210) 4-2020-39637 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.11.13 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh và xuất nhập khẩu Tín 
Nghĩa   (VN) 
Số 18 ngõ 47 Nguyễn Văn Linh, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: sàn tre vô cực ngoài trời, tấm ốp tre vô cực, sàn tre vô cực 

trong nhà, khung cổng tre vô cực, khung chòi tre vô cực, khung cầu thang tre vô cực. 
 

 
(210) 4-2020-39638 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục VINAEDU Việt Nam  (VN) 
Số 38 ngõ 245 đường Lê Lợi, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2020-39640 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
ELREY'S  (VN) 
76I/3 Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt cà phê đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-39641 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) vàng đất, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Fano  
(VN) 
Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-39642 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, đỏ cờ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu Tư Fano  
(VN) 
Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính thuốc.  

 

 
(210) 4-2020-39645 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

Thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu phụ; sữa đậu nành; hạt đậu 

nành, đã bảo quản, cho thực phẩm. 
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Nhóm 32: Đồ uống làm từ đậu nành (không thay thế sữa).  
 

Nhóm 43: Quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-39646 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.9; 26.13.1; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH WONDER UNION  

(VN) 
Tầng 3, Toà C2 D'Capitale Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược.     

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất cho người khác: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, 
sữa tắm, kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược.   

 
Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp 
và tiến hành hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2020-39647 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH đào tạo và 

chăm sóc sắc đẹp LUHIS  (VN) 
Số 69 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 
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(210) 4-2020-39648 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Dương Thúy Hạnh  (VN) 

Xóm 15 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, xà 
phòng, sữa tắm, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-39649 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, xám. 
(731) 1. Vi Văn Hậu  (VN) 

Tổ 16 KP2A, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

2. Bùi Thị Thơm  (VN) 
Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn như: giò chả, thịt nướng, chả nướng, nem thịt.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp thịt nướng; vỏ bánh mì; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2020-39650 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.11; 26.4.2; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Lê Đức Tấn  (VN) 

Xã An Hội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt dê; thịt dê đã qua chế biến; thực phẩm chế biến từ thịt (lợn, bò, dê, gà).  

 

Nhóm 43:  Nhà hàng ăn uống; nhà hàng lẩu dê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-39651 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Huỳnh Duy Hưng  (VN) 
32B Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở khô; phở ăn liền; bún khô; bún ăn liền; hủ tíu khô; miến khô.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phở khô, phở ăn liền, bún khô, bún ăn liền, hủ tíu khô, 

miến khô, mì ăn liền.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thục hiện); dịch vụ quán phở; cửa hàng 

bán phở; dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch vụ quán nước.  
 

 
(210) 4-2020-39652 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Huỳnh Duy Hưng  (VN) 
32B Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở khô; phở ăn liền; bún khô; bún ăn liền; hủ tíu khô; miến khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phở khô, phở ăn liền, bún khô, bún ăn liền, hủ tíu khô, 

miến khô, mì ăn liền.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán phở; cửa hàng 

bán phở; dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch vụ quán nước.  
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(210) 4-2020-39653 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Lê Việt Dũng   (VN) 
Số 99, ngõ 233 đường Chiến Thắng, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa; máy hút mũi dãi; nhiệt kế hồng ngoại dùng cho mục đích y tế; túi 

trữ sữa; bình sữa cho trẻ em bú; cốc hứng sữa silicon.  
 

 
(210) 4-2020-39654 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.12; A26.11.12; 26.1.2; 

A5.11.23 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiến Thành  
(VN) 
Thửa đẩt số 241, 256, 431 tờ bản đồ số 

10, ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi xơ dừa; sợi dừa [sợi thô]; lưới.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm từ dừa cụ thể là: lưới xơ dừa (lưới xơ dừa được dệt 

thành từ sợi xơ dừa), chỉ xơ dừa (sợi xơ dừa), chậu xơ dừa, dừa trái, cơm dừa nạo sấy (cùi 

dừa nạo sấy), dầu dừa, than gáo dừa; dịch vụ xuất nhập khẩu lưới xơ dừa, chỉ xơ dừa; dịch 

vụ xuất nhập khẩu than gáo dừa.  
 

 
(210) 4-2020-39655 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; 26.13.1; A26.11.8; A26.11.9 

(591) Đen, cam, trắng. 

(731) Phạm Ngọc Việt  (VN) 
Số 8/124 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2020-39657 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đạt Long  
(VN) 
27 lô U, đường số 26, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: thiết bị dùng cho bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, phụ kiện 

gá lắp đường ống của bồn tắm, bồn vệ sinh, bồn đi tiểu, vòi phun nước. 
 

 
(210) 4-2020-39658 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Đại 
Thành Đạt   (VN) 
17/12, khu phố 8, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở. 

 

 
(210) 4-2020-39659 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Đại 
Thành Đạt   (VN) 
17/12, khu phố 8, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở. 

 

 
(210) 4-2020-39660 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A20.1.3; 13.1.5; 20.7.1 
(591) Cam, ghi, đen. 

(540) 

  

(731) Trường Mầm Non VICOSCHOOL  
(VN) 
Số 02 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, 
thành phố Huế 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2020-39661 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 19.13.22; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

chất lượng cao Sài Gòn  (VN) 
Số 55-57 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch 

vụ nha khoa; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm 
đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-39662 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Nâu. 
(731) ANHUI XINLIN IMPORT AND 

EXPORT TRADE (GROUP) CO., LTD.  
(CN) 
2nd Ring South Road, Si County, Suzhou 
City, Anhui, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống uric; thực phẩm cho em bé; thuốc khử độc; chế phẩm tắm cho 

động vật [thuốc diệt sâu bọ, côn trùng]; thuốc trừ sâu; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tấm lót 
dùng một lần để thay tã cho trẻ em; sứ dùng làm răng giả; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh. 

 

 
(210) 4-2020-39663 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, cam, xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Phạm Hoài Hương  
(VN) 
Chung cư Sài Gòn Avenue, đường số 11, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2020-39664 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 9.7.1; 26.1.1; 5.7.27 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Dương Trần Quốc Huy  (VN) 
257/68 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-39667 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.1; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Thạch Văn Huy Hoàng  (VN) 

Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; ca vát; thắt lưng 

[trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-39668 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe buýt, khung gầm của ô tô; xe tải; ô tô chở khách du lịch; thân xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39669 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; xe tải. 
 

 
(210) 4-2020-39670 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; xe tải. 

 

 
(210) 4-2020-39671 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; xe tải. 

 

 
(210) 4-2020-39672 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; xe tải. 

 

 
(210) 4-2020-39673 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; xe tải. 
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(210) 4-2020-39674 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô buýt; thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-39675 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô buýt; thân xe ô tô; xe ô tô; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-39676 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe buýt; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch; thân xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-39677 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe buýt; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch; thân xe ô tô. 
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(210) 4-2020-39678 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe buýt; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch; thân xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39679 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Trường 
Hải  (VN) 
Số 19, khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
đường 2A, phường An Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe buýt; khung gầm của ô tô; ô tô chở khách du lịch; thân xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39681 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hồ Văn Công  (VN) 

30 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ 

xí nhà vệ sinh; bồn rửa chén, bát; chậu vệ sinh; bồn tắm. 

 
 

(210) 4-2020-39682 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH giấy Cao Phát  

(VN) 
Thửa đất số 352, tờ bản đồ số 14, khu 
phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy; giấy vệ sinh; giấy bao bì carton (giấy bìa cứng); tập vở học 
sinh; giấy dùng để viết, để in. 

 
Nhóm 35: Mua bán giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy bao bì carton (giấy bìa cứng), tập vở 
học sinh, giấy dùng để viết, để in. 

 

 
(210) 4-2020-39683 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.6; 1.15.15;  
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Phan Hiếu Nghĩa   (VN) 

122 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; hạt cho thức ăn động 

vật; giấy phủ cát/giấy ráp [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; bánh qui cho chó; đồ uống 
cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 35: Mua bán thức ăn, đồ uống cho động vật, thuốc thú ý, vật tư y tế chăm sóc sức 
khỏe của vật nuôi, đồ dùng cho vật nuôi như: chuồng để nuôi động vật, máng ăn cho vật 
nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, dụng cụ làm đẹp cho vật nuôi như lược chải lông, kéo cắt tỉa 
lông, nước hoa cho vật nuôi, mỹ phẩm cho vật nuôi, dầu gội làm sạch lông vật nuôi, quần 
áo cho vật nuôi, balô đựng vật nuôi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho người và vật nuôi; quán cà phê; quán ăn; 
quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn) cho vật nuôi; cung cấp 
nơi nhốt giữ vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2020-39684 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) Trần Kinh Lợi   (VN) 

192 Sương Nguyệt ánh, khóm 6, phường 
Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Mứt; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước quả nấu đông; nước 

dùng cô đặc; trái cây được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Đường cọ; đường thốt nốt; mật đường thốt nốt; bánh; kẹo; chè (trà).  
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(210) 4-2020-39685 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoa Trà My  (VN) 
129 đường 42, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai.  

 

 
(210) 4-2020-39686 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 24.15.1; A26.11.9 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Đặng Vũ Bảo Vinh  (VN) 

148 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2020-39687 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Văn Khang   (VN) 

199 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; thùng không bằng kim loại; giỏ đựng cá; thúng đựng 

cá; rổ cá; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển). 
 

 
(210) 4-2020-39689 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 

Thôn Ba Nhất, xã Yên Nguyên, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2020-39690 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1; 19.11.1 
(591) Nâu, vàng, cam, đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH hương liệu 

thực phẩm Việt Nam  (VN) 
Quốc lộ 10, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; giấm và nước xốt (gia vị); bột ngũ cốc; hương liệu thực phẩm, trừ tinh 

dầu; bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2020-39692 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.5; 26.7.25; 

26.15.15; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh, xám. 
(731) Công ty TNHH đầu tư Việt 

DEMA  (VN) 
Số 22 Phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư; dịch vụ bất động sản.  
 
 

(210) 4-2020-39693 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SHIRO 
Nhật Bản  (VN) 
Số nhà 12, tập thể trại thuốc Văn Điển, 
xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2020-39694 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hoàng Văn Quyền   (VN) 

Xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm bóng lốp; chất làm bóng nội thất ô tô; bọt tuyết rửa xe (chất tẩy rửa); 

nước lau kính.  
 

 
(210) 4-2020-39695 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hoàng Văn Quyền    (VN) 

Xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn nhà; nước xả vải.  

 

 
(210) 4-2020-39696 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Cam, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 
thương mại Thiên An  (VN) 
Số 41 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt óc chó, hạt mắc ca, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt chia đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2020-39697 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.11.1 
(731) DONGGUAN DAYU INNOVATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 301, Building 1, No. 16 of 
Sanjiang Industrial Zone Road, Hengli 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Tai nghe; bộ tai nghe; bàn phím máy tính; chuột máy tính; bộ tai nghe không dây 
cho điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; đèn máy ảnh kỹ thuật số; cân sức khỏe; 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính đeo mắt thông minh; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-39698 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Vỹ Hoàng   (VN) 

12A Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; điều hành các lớp thể dục thể 

hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ].  

 
 

(210) 4-2020-39699 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Vỹ Hoàng   (VN) 

12A Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; điều hành các lớp thể dục thể 

hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ].  

 
 

(210) 4-2020-39700 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
(591) Đỏ cam, đỏ cam nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Giày AFA  (VN) 

57 đường B2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2020-39701 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.6; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Xanh lục, vàng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư trà 
hoa vàng Việt Nam  (VN) 
TT04-33, khu đô thị Hải Đăng City, 

đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2020-39702 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.6; A5.5.20 

(591) Xanh lục, vàng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Trà 
Hoa Vàng Việt Nam   (VN) 
TT04-33, khu đô thị Hải Đăng City, 

đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2020-39704 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; A5.5.20 

(731) Công ty cổ phần vải sợi may 
mặc Vân Anh  (VN) 
3 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; tất đi chân; khăn (trang phục); giày. 
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(210) 4-2020-39705 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH UCONCEPT  (VN) 
Số nhà 129 phố Bà Triệu, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu 
 

 
(210) 4-2020-39706 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; A26.4.18 

(591) Xám, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UTD Việt Nam  
(VN) 
Số 14 đường 14, khu đô thị Lake View, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm van van khóa nước, van bằng kim loại, van xả tự động, 

van áp lực; mua bán các sản phẩm vòi, vòng nối cao su, vòng nối bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2020-39707 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.5; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Lam sẫm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế PW   (VN) 
Tầng 1, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế nha khoa, mỹ phẩm; tư 

vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

maket cho mục đích quảng cáo; marketing. 

 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ khám chữa răng; dịch vụ 

trợ giúp y tế; dịch vụ nha khoa; dịch vụ hộ lý; dịch vụ chỉnh hình răng. 
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(210) 4-2020-39710 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá. 
(731) Trần Bá Duy  (VN) 

Thôn Ninh Lão, thị trấn Đồng Văn, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ cho thuê cây cảnh; 

dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm sóc cảnh quan vườn hoa, thảm cỏ công viên 
xanh.  

 

 
(210) 4-2020-39711 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
sản xuất chế biến chè an 
toàn Bắc Thái Trà   (VN) 
Xóm Quyết Thắng, xã Tức Tranh, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2020-39712 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-39713 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh   (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39714 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39715 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-39716 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39717 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-39718 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-39719 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.5.4; A26.11.13; 

26.3.23; 26.13.25; A26.11.7 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược vật tư y tế Hà Minh   (VN)
502/23/18B Huỳnh Tấn Phát, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, đầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yên sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-39720 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.11.2; 26.1.1; 26.1.6; 26.3.1; 24.17.5; 

26.7.25 
(591) Trắng, đen, nâu sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
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yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uông tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39721 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại Đại Thủy  (VN) 
Ngõ 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39722 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.25; 24.13.1; A26.11.12; A5.3.13; 

A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen, xanh cô 

ban. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại Đại Thủy  (VN) 
Ngõ 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 

đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 

yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 

(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 

cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 

thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 

cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 

nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 

cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39723 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Nâu, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Trang  (VN) 
P710 CC HV âm nhạc QG-VN, phường 

¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trang sức đá quý, tác phẩm 

nghệ thuật từ đá phong thủy, vật phẩm phong thủy, tượng phật, lư trầm, nhang trầm, đồ 

trang trí decor. 
 

 
(210) 4-2020-39724 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK thương mại 
và dịch vụ Huy Hoàng  (VN) 
Số 11 ngách 63/57 Lê Đức Thọ, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bể biogas nhựa composite: bể phốt composite. 
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(210) 4-2020-39725 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VKSTAR  (VN) 
49A Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; cung cấp dịch vụ vui chơi và dịch vụ giải trí 

trong nhà; tổ chức và điều khiển buổi biểu diễn áo dài cho mục đích giải trí; dịch vụ giải trí; 

tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 
 

 
(210) 4-2020-39726 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.13.1; A1.13.10; 

A26.11.8; 1.7.6 

(591) Ghi xám, xanh lơ, trắng. 

(731) KANG HEE JUNG  (KR) 

1408dong 1702ho, 24, Gyeongchun-ro 

1256beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-

do 12225, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu xả tóc; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm); chế 

phẩm tạo bọt để tắm (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2020-39727 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 15.7.7 

(731) Công ty TNHH An Khang 
GROUP Việt Nam  (VN) 
Thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt trần; quạt trần trang trí. 
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(210) 4-2020-39728 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.7.1; A9.7.21; A9.7.25 
(591) Trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EWORKEE  
(VN) 
Phòng 5.16, tầng 5, Officetel, số 8 
Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa các sản phẩm điện máy: máy lạnh, máy giặt, tivi, máy nước 

nóng, thiết bị nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2020-39729 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang F2  
(VN) 
281/15/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; tất; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: quần áo, trang phục, váy đầm, giày, dép, 
tất, mũ (nón), hàng dệt may, thắt lưng trang phục, khăn quàng (trang phục), cà vạt, tinh dầu, 
mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, bộ phụ kiện để làm đồ trang sức, túi 
xách tay, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du lịch, ba lô, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay, vali 
làm từ da và giả da; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ 
quảng cáo; quảng cáo trên internet nhằm mục đích bán hàng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; tư vấn thiết kế thời trang. 

 

(210) 4-2020-39730 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.1.23; 2.1.30; A2.1.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Chiến  (VN) 

Tổ dân phố Đống 1, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy học trực tuyến; trung tâm đào tạo tin học văn 

phòng. 
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(210) 4-2020-39731 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Anh  (VN) 
58 Thạnh Lộc 26, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví da; cặp da; túi đeo chéo thời trang; túi vải (túi toe). 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (không phải là đồ bảo hộ hay chuyên dụng); mũ 
nón (trang phục); thắt lưng (phụ kiện dùng cho trang phục); găng tay (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-39733 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.15; 

26.15.15; 24.17.20; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương Viheco  (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, 
thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm trang 

điểm; nước thơm; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 
vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); 
thảo dược; dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39734 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp N.A.G.O.Y.A  (VN) 
Số 24-26 (tầng 4-5), đường 9A, khu dân 
cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt kim loại; cần trục; thiết bị nâng hạ; pa-lăng (bộ phận của máy móc); 

thiết bị để bốc xếp hàng hóa lên xe; máy hàn kim loại. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí bao gồm: máy cắt kim loại, cần trục, 

thiết bị nâng hạ, pa-lăng (bộ phận của máy móc), thiết bị để bốc xếp hàng hóa lên xe, máy 

hàn kim loại; quảng cáo, tiếp thị để bán hàng. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt (máy móc và thiết bị công nghiệp, thiết bị điện); sửa chữa thiết 

bị cơ khí; sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. 
 

 
(210) 4-2020-39736 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần XNK hóa mỹ 
phẩm HTC Việt Nam  (VN) 
Thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; thuốc ép tóc; dung dịch oxy trợ 

nhuộm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); tinh dầu (không chứa thuốc); dầu gội đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: mỹ phẩm, thuốc uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc ép tóc, 

tinh dầu, dầu gội đầu, thuốc hấp tóc, dầu xả tóc, kem dưỡng da, dung dịch oxy trợ nhuộm 

(dùng cho mục đích mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2020-39737 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.4.1; A26.4.18; 

A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(731) Lê Thanh Dũng  (VN) 
3.11 chung cư Phước Bình, khu phố 3, 

phường Phước Bình, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện. 
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(210) 4-2020-39738 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Phạm Quang Huy  (VN) 

Khu 3, thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối văn phòng. 

 

 
(210) 4-2020-39739 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 25.1.6; 5.3.7; 2.1.13 
(591) Nâu sậm, nâu nhạt, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển dừa 
nước Việt Nam  (VN) 
526 ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; kẹo; kem lạnh; mật đường cho thực phẩm; đường cọ; 

giÊm. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; mật hoa 
quả không có cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; chiết xuất 
trái cây [có cồn]. 

 

 
(210) 4-2020-39740 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.15; 26.4.2 (540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hà   (VN) 
Phòng 2609, tòa C, chung cư Imperia 
Garden, số 203, Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên.  
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(210) 4-2020-39741 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh  (VN) 
301/12 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Tóc giả; tóc giả để che phần đầu hói; tóc người; bím tóc; dải băng dính dán; phần 

tóc nối thêm; râu giả.  
 

 
(210) 4-2020-39742 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.11.1; 26.4.2; A26.4.18; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

đỏ. 
(731) Công ty TNNHH sản xuất và 

thương mại Hiền Nhuần   (VN) 
Đội 3, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.   
 

Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.   
 

Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, gạo, rau & củ 
tươi.  

 

 
(210) 4-2020-39743 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.25; 5.7.27; 5.7.24; A19.1.11 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quà của Đất  
(VN) 
Bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La  
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(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; trái cây được bảo quản; trái cây, đã chế biến; trái cây, đóng 
hộp; rau, củ, đóng hộp; rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; đậu tươi; hoa có thể ăn được, tươi; quả 
tươi; rau cỏ tươi; hạt [ngũ cốc]. 

 

 
(210) 4-2020-39744 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Mai Thị Nhinh   (VN) 
Số nhà 100 đường 3158B Phạm Thế 
Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-39745 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) VEYOND REALITY TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (TW) 
4F.-2, No.10, Sec. 1, Chongqing S. Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 10044, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài; chuyển đổi 

dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; phát triển phần mềm trong khuôn khổ 
xuất bản phần mềm; chuyển đổi dữ liệu và chương trình máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; xử 
lý dữ liệu máy tính; thiết kế hoạt hình trên máy tính; lập trình máy vi tính; thiết kế phần 
mềm máy vi tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; sản xuất hoặc duy 
trì trang web cho người khác. 

 
 

(210) 4-2020-39746 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) PRECIOUS MOUNTAIN ENTERPRISE 

CORPORATION  (VG) 
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, Virgin Islands, British 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt khuẩn để vệ sinh môi trường; chất sát trùng để vệ sinh môi trường; 

cồn y tế; chất tẩy uế dùng cho người. 

 

Nhóm 09: Kính dùng cho mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ chống tĩnh điện; mặt nạ bảo hộ; 

quần áo đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm; quần áo bảo hộ cho nhân viên công nghệ 

thông tin. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; quần áo bảo hộ cho mục đích y tế; khẩu trang 

y tế; 
 

 
(210) 4-2020-39747 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CHW, LLC  (US) 

8100 Denmark Road, Charlotte, NC 

28273, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo [trang phục], áo phông ngắn tay, áo len dài tay, quần hoặc 

váy [trang phục], quần dài, quần jeans, váy, quần soóc, quần yếm, áo váy, áo vét [trang 

phục], áo choàng ngoài, áo chẽn không tay, quần bó, trang phục dệt kim, quần áo lót của 

phụ nữ, quần áo lót, bộ đồ ngủ, tất ngắn cổ, quần hoặc quần tất có tác dụng định hình cơ thể 

theo ý muốn, cụ thể là quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], tất cao cổ; 

khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; và 

giày. 
 

 
(210) 4-2020-39748 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.1.1; 1.15.15; 1.7.6; 

A5.5.20; 25.1.25; A5.3.13; 26.7.5 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Hồng Thu  (VN) 
Số 15 ngõ 103, Trường Chinh, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trung thu; bánh nướng; bánh mỳ; bánh quy.  
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(210) 4-2020-39749 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.16; 26.3.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gỗ Hoàng Thông  (VN) 
Số 13 đường số 5, khu phố Thống Nhất 
1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván gỗ dùng cho xây dựng; ván sàn gỗ; tấm gỗ lát; ván gỗ ghép dùng cho xây 

dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ xây dựng.   
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

 
(210) 4-2020-39755 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Nam  (VN) 
300C Nguyễn Thông, phường An Thới, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39756 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.7; 25.7.25; 25.1.9; A26.4.6; 

26.1.2 
(591) Trắng, đen, hồng, hồng nâu, xanh da trời, 

xanh tím than, xanh dương, đỏ, vàng, ghi 
xám, xanh lá cây, xanh da trời đậm, tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHƯƠNG NAM  (VN) 
300C Nguyễn Thông, phường An Thới, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Kẹo vitamin (thực phẩm chức năng bổ sung, phù hợp cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-39757 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đồng hồ; đồ trang sức dùng đeo, 

đính trên dây chuyền hoặc vòng đeo tay (charm); vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa 

kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); ghim cài áo; đá quý; đá bán quý; đồ kim hoàn; đồ mỹ 

nghệ (bằng vàng hoặc kim loại quý). 

 

Nhóm 18: Ví; túi xách.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn choàng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mắt kính, đồ trang sức, bộ phụ 

kiện để làm đồ trang sức, đồng hồ, đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền hoặc vòng 

đeo tay (charm), vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang 

sức), ghim cài áo, đá quý, đá bán quy, đồ kim hoàn, đồ mỹ nghệ (bằng vàng hoặc kim loại 

quý), ví, túi xách, quần áo, giày dép, khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2020-39759 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.17.5; A24.17.8; 26.15.15 

(731) SPIRIT "LLC"  (US) 

1400 NW 159th St Miami Gardens 

Florida 33169 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; pin điện; dây cáp điện; thiết bị nạp ắc quy; loa; bộ nối 

[điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; giá đỡ cầu chì; bộ xử lý âm thanh; máy thu thanh (rađiô) 

dùng cho ô tô.  
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(210) 4-2020-39760 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) LVYUETRAVEL INVESTMENT 

HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED  
(CN) 
Unit A1 Of Unit A, 11th Floor, Success 
Commercial Building 245-251 Hennessy 
Road, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải về); phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thế tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện 
thoại di động, có thể tải về; thiết bị ghi thời gian; bảng thông báo điện tử; tai nghe; kính đeo 
mắt; ắc quy điện; dụng cụ hàng hải.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; tư vấn 
quản lý nhân sự; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; kế toán; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận tải; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho vận chuyển; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cho 
thuê xe cộ; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các 
chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo lại nghề; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông 
bầu]; dịch vụ thư viện cho thuê; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp chương 
trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ giải 
trí; cho thuê sân bãi thể thao; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức xổ số. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ 
ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp nơi thuận 
tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2020-39761 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 3.1.15; 

3.1.16; 3.1.14; A3.1.24; 4.5.13; 4.5.15 
(731) LVYUETRAVEL INVESTMENT 

HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED  
(CN) 
Unit A1 Of Unit A, 11th Floor, Success 
Commercial Building 245-251 Hennessy 
Road, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải về); phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thế tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện 
thoại di động, có thể tải về; thiết bị ghi thời gian; bảng thông báo điện tử; tai nghe; kính đeo 
mắt; ắc quy điện; dụng cụ hàng hải. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; tư vấn 
quản lý nhân sự; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; kế toán; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận tải; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho vận chuyển; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cho 
thuê xe cộ; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các 
chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo lại nghề; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông 
bầu]; dịch vụ thư viện cho thuê; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp chương 
trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ giải 
trí; cho thuê sân bãi thể thao; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức xổ số. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; cho 
thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ 
ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp nơi thuận 
tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2020-39762 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) JUNG, YONG MO  (KR) 

122-1303, 266 Gangseo-ro, Gangseo-gu, 
Seoul, 07691, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng thể [mỹ 

phẩm]; mỹ phẩm chức năng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho da; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc cơ thể; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng (không dùng cho cá nhân); 
chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu; nước hoa; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39765 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) IN KYUNG, KIM  (KR) 

(47516) 106dong-1001ho 44, Sebyeong-
ro, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Gia vị; gia vị hóa học; gia vị làm từ các hợp chất hóa học; gia vị chứa axit 
nucleic; gia vị được làm từ nước dùng hải sản; bột nấm (đồ gia vị); gia vị hạt tiêu; gia vị cho 
thực phẩm; rong biển/tảo biển [gia vị]. 

 

 
(210) 4-2020-39766 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) WU, KUEI-MEI  (TW) 

No. 8, Ln. 25, Long'an St., Zhongli Dist., 
Taoyuan City 320, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; quặng sắt; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu 

nhỏ]; móc treo giày bằng kim loại; tấm bằng kim loại dùng để gạt bùn ở cửa ra vào; miếng 
đệm bằng kim loại dùng cho gót giày 

 

 
(210) 4-2020-39767 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) WU, KUEI-MEI  (TW) 

No. 8, Ln. 25, Long'an St., Zhongli Dist., 
Taoyuan City 320, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; mũi giày dép; bộ phận 

chống trượt dùng cho đồ đi chân; đế cho đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2020-39768 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27 
(731) Trần Quốc Bạo  (VN) 

Số 67B phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, 

bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và thực phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, kem ăn, bánh, 
keọ. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; quán ăn nhanh; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-39769 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ đô, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Việt Chinh  
(VN) 
Số nhà 3, thôn Đoàn Kết, xã La Phù, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-39770 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 1.7.6; A1.1.10; A1.1.2; 18.3.21 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sàn giao 
dịch APRICE  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Lê Huỳnh, 23B đường số 

3, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu 

khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); cung 

cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường. 
 

 
(210) 4-2020-39772 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) GUANGDONG LCHEAR COSMETICS 

CO., LTD.  (CN) 

Zhongzhai Ind Town, Heping, Chaoyang 

Zone, Shantou City, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ lông mày; 

phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2020-39773 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi, vàng. 
(731) JUSTINJARELL GLOBAL SOURCING 

SDN. BHD.  (MY) 
15-2, Jalan Temenggung 27/9, Mahkota 
Square, Bandar Mahkota Cheras, 43200, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39774 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Đinh Hoàng Ngân   (VN) 
1Y Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; pho mát; kem [sản phẩm sữa]; sữa lên men [kefir]; sữa; đồ uống làm từ sữa, 

sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; nước sữa [nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã 
đông]; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 

 
(210) 4-2020-39776 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Vạn Đạt  (VN) 
86 đường số 10, KDC Bình Hưng, ấp 2, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt cỏ; máy cưa; máy nổ; máy phun xịt; đầu phun áp lực (bộ phận của máy 

móc); dây hơi áp lực (bộ phận của máy móc); máy nén khí; bàn cắt gạch (máy móc); máy 
cắt; máy bơm nước; máy hàn; máy khoan; máy phát điện. 

 
Nhóm 09: Máy cân bằng tia laze; thiết bị đo; dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị 
tạo laze không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-39779 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hai Thành  (VN) 
Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo nấu nướng (không dùng điện); dụng cụ nấu nướng (không dùng điện). 

 

 
(210) 4-2020-39780 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hai Thành  (VN) 
Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo nấu nướng (không dùng điện); dụng cụ nấu nướng (không dùng điện).  

 

 
(210) 4-2020-39784 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GUANGZHOU WEIERSHENG 

LEATHER CO., LTD.  (CN) 
2-3F, No.150, Jinshi Avenue East, 
Shiling Town, Huadu District, 
Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví tiền; túi mua hàng; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali [hành 

lý]. 
 
 

(210) 4-2020-39785 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Minh Hải   (VN) 
Xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng      
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-39787 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 25.1.25; A24.15.7 
(591) Xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Phương Hà   (VN) 
Phòng 2502, tòa nhà Park 1 Time City, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2020-39789 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thiết kế nội thất 
Minh Quang Group  (VN) 
Tầng 2, số 144 Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế ngoại 

thất; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-39791 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang thời trang là khẩu trang vệ sinh y tế dùng cho cá nhân; khẩu trang vệ 

sinh y tế tái sử dụng được, dùng cho cá nhân; khẩu trang vệ sinh y tế làm từ vải dùng cho cá 
nhân; khẩu trang vệ sinh y tế dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2020-39793 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; A17.2.2 

(591) Vàng hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Khánh Ly   (VN) 
Số 23C, ngõ 82, phố Nguyễn Phúc Lai, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, son môi.  
 

 
(210) 4-2020-39794 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(731) Đỗ Thị Khánh   (VN) 
1401, nhà chung cư C1, Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 32: Nước quả; nước sinh tố.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (quán) cà phê, đồ uống giải khát. 

 

 
(210) 4-2020-39795 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.10; 26.15.15; 26.3.4; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Siêu tưởng Việt Nam   (VN) 
Số 34, ngách 19/28 phố Trần Quang 

Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện, phụ kiện điện thoại.  
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(210) 4-2020-39796 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.13.1; 5.5.19 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ. 

(731) Công ty TNHH TOKYO PAPER  
(VN) 
Số 7, đường Lửa Hồng, phường Tiền An, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2020-39797 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên HT-VINA   (VN) 
Số 3 ngõ 10 đường Nguyễn Thái Học, 

khu tái định cư Trầm Cá, phường Văn 

Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ đóng gói, bảo quản hàng hóa; cho thuê kho 

chứa hàng; dịch vụ lưu kho; cho thuê xe cộ.  

 

 
(210) 4-2020-39798 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.3.1; A2.3.16 

(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam REMY 
HAIR   (VN) 
Xóm 4, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 26: Tóc giả; tóc người; bộ tóc giả; bím tóc; đường viền tóc giả; phần tóc nối thêm.  
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(210) 4-2020-39800 (220) 28.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.7.25; 26.4.12; 26.1.2; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
liên doanh Hồng Thái - GOGO  
(VN) 
Thôn Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ. 
 

Nhóm 35: Mua bán đậu phụ. 
 

 
(210) 4-2020-39801 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Tống Viết Anh Nguyên  (VN) 
758/28/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư 

vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; mua bán: cà phê, chè. 

 

(210) 4-2020-39802 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Tống Viết Anh Nguyên  (VN) 
758/28/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư 

vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán cà phê, chè. 
 

Nhóm 41: Đào tạo lại nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn 
luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
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(210) 4-2020-39803 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Tống Viết Anh Nguyên  (VN) 
758/28/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých; bánh patê, bánh 

nướng, bánh hấp; bánh kẹo; bánh quy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých, bánh patê, 
bánh nướng, bánh hấp, bánh kẹo, bánh quy. 

 

 
(210) 4-2020-39804 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và công bố chất lượng 
VietPat  (VN) 
Số 166 Phan Triêm, phường Hoà Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành thương 

mại.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web.  
 

 
(210) 4-2020-39808 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.23; 2.3.30; 8.1.1; 9.7.1 
(591) Trắng, trắng ngà, đen, nâu, xanh, đỏ, 

hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Ly  (VN) 
Số 240 Tống Duy Tân, phường Ba Đình, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ tiệm bánh mì; trang trí bánh. 
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(210) 4-2020-39809 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thalaco  (VN) 
75/10 QL22, ấp Dân Thắng, xã Tân Thới 
Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39810 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thalaco  (VN) 
75/10 QL22, ấp Dân Thắng, xã Tân Thới 
Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-39811 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.12; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xuất nhập 
khẩu Hồ Điệp  (VN) 
Số 050 Trần Quốc Hoàn, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thực phẩm, nông hải sản và hàng tiêu dùng.  

 

 
(210) 4-2020-39812 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng Bitco  (VN) 
258 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
560 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; dịch vụ nghề mộc. 

 

 
(210) 4-2020-39813 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 3.7.19; 3.7.5; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) JJ STUDIO CO., LTD.  (KR) 

302 Ho, 320, Achasan-ro, Gwangjin-gu, 
Seoul, 05053, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; túi khoác vai; túi xách đi chợ; va li du lịch; túi dùng đi leo núi; túi 

xách tay; túi dùng ở bãi biển; ba lô; túi đeo chéo. 
 

Nhóm 24: Vải nỉ; vải sợi bán tổng hợp; vải len dệt; vải sợi len xe; vải jecxi dùng cho trang 
phục; vải sợi từ xơ tái sinh; vải jecxi; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải sợi đàn hồi hỗn hợp; vải 
lông mịn; vải sợi tổng hợp; vải hỗn hợp có thành phần chính là sợi gai dầu; vải hỗn hợp có 
thành phần chính là sợi bông; vải hỗn hợp có thành phần chính là sợi len; vải sợi hỗn hợp; 
vải hỗn hợp có thành phần chính là sợi hóa học; vải sợi hóa học. 

 
Nhóm 25: Quần áo da; quần áo bằng vải gabadin; áo khoác ngoài; áo choàng ngoài cho phụ 
nữ; quần âu; quần áo may sẵn; bộ quần áo cho đàn ông; áo choàng ngoài bằng chất liệu bò; 
áo choàng dài; quần đùi; áo choàng không thấm nước; áo ngoài mặc chui đầu; áo phông dài 
tay; áo sơ mi bằng vải thun; áo sơ mi; găng tay trượt tuyết. 

 
Nhóm 28: Túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; túi đựng gậy đánh gôn; 
gậy đánh gôn; dụng cụ nâng bóng chơi gôn (phụ kiện chơi gôn); vỏ bọc cho gậy đánh gôn; 
bóng chơi gôn;  găng tay đánh gôn; túi được thiết kế đặc biệt dùng đựng ván trượt tuyết; túi 
được thiết kế đặc biệt dùng đựng ván trượt; găng tay chơi bóng chày; găng tay bắt bóng cho 
người chơi bóng chày [phụ kiện cho trò chơi]. 

 

 
(210) 4-2020-39815 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Elise  (VN) 
Số 2 đường Tôn Thất Tùng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; áo sơ mi; quần dài; váy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-39816 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty tin học viễn thông 
Bách Khoa 38  (VN) 
Số 34 ngách 72/73/92, phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu linh kiện, phụ kiện máy vi tính, loa cho máy vi tính, 

dây mạng, dây cáp quang, dây cáp hdmi, dây cáp vga.  
 

 
(210) 4-2020-39817 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Tân Hòa 
Phát  (VN) 
Xóm Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Máy hủy tài liệu (thiết bị văn phòng); máy và thiết bị đóng sách (thiết bị văn 

phòng). 
 
 

(210) 4-2020-39820 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.3.1; 1.15.15 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh AT 
Happy farm  (VN) 
Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại. 
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(210) 4-2020-39822 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh mực. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thuận An  (VN) 
Thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu). 

 

 
(210) 4-2020-39823 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, hồng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đại 
Hồng  (VN) 
Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện 
Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (dầu phộng). 

 

 
(210) 4-2020-39824 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; 26.1.1; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nhà khách Tổng liên đoàn  
(VN) 
Số 95 Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-39827 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39828 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH LEADON 
TOBACCO INT'L.INC USA  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-39829 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH LA SUERTE CIGAR 
AND CIGARETTE FACTORY  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu và xì gà. 

 
 

(210) 4-2020-39839 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dao Cosmetics  
(VN) 
134/54 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ làm móng tay móng chân (làm nail), 

trang điểm mặt, làm tóc, mát xa. 
 

 
(210) 4-2020-39841 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.3; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 25.12.1

(591) Vàng, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lốp Cốp   (VN) 
D 4-3, TĐC trường tiểu học Cái Khế, 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-39842 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông   (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  

 
 

(210) 4-2020-39843 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông   (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  
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(210) 4-2020-39844 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông  (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  
 

 
(210) 4-2020-39845 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông   (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  
 
 

(210) 4-2020-39846 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông   (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  
 
 

(210) 4-2020-39847 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông   (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 
phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt. 

 

(210) 4-2020-39848 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông  (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt. 
 

 
(210) 4-2020-39849 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông  (VN) 
1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, gồm: phân bón lá sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón lá vô cơ, 

phân bón vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, phân kích tố hạt.  
 

 
(210) 4-2020-39850 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Lê Lâm Đức Tín  (VN) 
Số 390, Trần Nam Phú, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-39851 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6; A25.7.21 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Hà Quốc An  (VN) 
Số 380 S1/9 Trần Nam Phú, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-39852 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quỳnh Thiên An   (VN) 
124B Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì gói; chè (trà); bột ngũ 

cốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh trung thu, bánh pía, trà, cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-39853 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Hồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 
Số 30 Lý Thường Kiệt, khóm 2, phường 

An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cà phê hoà tan.  

 
 

(210) 4-2020-39854 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Lê Trung Tính  (VN) 
292/1 ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dệt và quần áo may sẵn.  
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(210) 4-2020-39855 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hương  (VN) 
42/19 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 
 

(210) 4-2020-39856 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV Hưng 
Tấn Phước   (VN) 
300 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút xốp; nệm cao su thông hơi; nệm lò xo; nệm cao su thiên nhiên.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi nệm, nệm mút xốp, nệm cao su thông 

hơi, nệm cao su thiên nhiên, nệm lò xo.  

 

 
(210) 4-2020-39859 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 26.1.2; 1.15.15; 24.17.24 

(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ y tế 
Tam Phước  (VN) 
113 Phùng Hưng, ấp 8, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 

phẩm sau: thiết bị y tế, vật tư y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe (thực phẩm chức năng), mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-39860 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng nội thất Home Center  
(VN) 
Số 191 đường số 30, KDC Tân Quy 

Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bệ xí; sen vòi. 
 

 
(210) 4-2020-39861 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Trần Văn Huy  (VN) 
Thôn Bùi Hòa, xã Tân Quang, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược giải độc gan dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

(thực phẩm chức năng). 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: trà thảo dược giải độc gan dùng cho mục đích y tế, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2020-39862 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Thủy  (VN) 
Ngõ 365, tổ 18, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống nước tăng lực (không chứa thuốc); đồ uống không có ga; đồ uống 

không chứa cồn; nước trái cây; nước khoáng (đồ uống); đồ uống có ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đồ uống nước tăng lực (không chứa thuốc), đồ uống 

không có ga, đồ uống không chứa cồn, nước, trái cây, nước khoáng (đồ uống), đồ uống có 

ga, bia, nước ép trái cây. 
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(210) 4-2020-39863 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sara Quốc Tế  
(VN) 
322/125 đường Mỹ Đình, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ cấy tóc giả. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; salon tóc; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-39864 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.6; 1.15.21; 

1.15.9 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tinh dầu thiên 
nhiên My Sa  (VN) 
Đường Ngô Mây, thị trấn Phú Hoà, 
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng thơm. 
 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng thơm. 
 

 
(210) 4-2020-39865 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.3.1; A26.3.6; A9.3.14; 

A24.15.7 
(591) Đỏ hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất đồ lót 
Lovely - VN  (VN) 
40B Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần áo định hình (quần áo mặc bên trong, quần áo 

lót); áo nịt ngực (áo lót); quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; bộ quần áo lót may liền 
(trang phục). 
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(210) 4-2020-39866 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.14; A5.7.23 
(591) Đen, cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Enrich 
Management System  (VN) 
27 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm phân loại cho ngành dịch vụ khách sạn; phần 

mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm đặt chỗ và sửa đổi đơn đặt hàng; phần mềm thực 
hiện và chia sẻ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2020-39867 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Enrich 
Management System  (VN) 
27 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm phân loại cho ngành dịch vụ khách sạn; phần 

mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm đặt chỗ và sửa đổi đơn đặt hàng; phần mềm thực 
hiện và chia sẻ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2020-39868 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thương  (VN) 
666/74 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán phở; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2020-39869 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Võ Minh Chiến  (VN) 
D13/23A ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, trang phục, giày, dép, mũ, đồng phục, đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2020-39870 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, hồng đậm, 

hồng nhạt, đỏ. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y 
tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài 
chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, phân 
phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề;  tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa 
đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-39871 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.4; 

25.12.1; 21.1.17 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, hồng đậm, 

hồng nhạt, đỏ. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y 
tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
573 

chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, phân 
phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề;  tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa 
đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-39872 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Đỗ Xuân Đức  (VN) 
Thôn Hậu ái, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn nhai cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; bánh 

quy cho chó; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2020-39874 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24; 

3.7.17; 24.15.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Ma Thị Sen  (VN) 
Số 029 đường Violet, thị trấn Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ cho thuê homestay. 

 

 
(210) 4-2020-39875 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 

30 Triều Dương, khu 1, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm thông minh sau đây: thiết bị điều khiển từ xa 

thông minh, thiết bị xử lý trung tâm (để kiểm soát và điều khiển thiết bị trong tòa nhà thông 
minh), pin năng lượng mặt trời, thiết bị kết nối trung tâm mạng (để khởi tạo mạng và kết 
nối các thiết bị thuộc hệ thống tòa nhà thông minh), thiết bị kiểm soát trung tâm (để kết nối 
các thiết bị kiểm soát trong tòa nhà thông minh), đèn điện thông minh, chuông cửa có hình 
thông minh chạy điện, ổ cắm điện thông minh, cân sức khỏe thông minh, xe đạp thông 
minh. 
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(210) 4-2020-39877 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 1.15.23; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thông  (VN) 
Tổ dân phố số 4 Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe « 

tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô; dịch vụ lắp đặt đồ chơi, đồ nội thất cho xe ô tô; dịch vụ 
đánh bóng xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-39878 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 1.15.21; 26.1.1; A26.4.6; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Minh Định   (VN) 
276 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, mồi câu cá. 

 

 
(210) 4-2020-39879 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận chuyển thương mại 
Trung Mỹ  (VN) 
3/1 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Chế biến nông sản; bảo quản nông sản. 
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(210) 4-2020-39880 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và du 
lịch Minh Hoàng Anh  (VN) 
666 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-39882 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietnam 
Trusting AI  (VN) 
Phòng 8.1, lầu 8, tòa nhà thương mại & 

công nghiệp Việt Nam, 171 Võ Thị Sáu, 

phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thăm dò dư luận cho mục đích nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tín dụng; dịch vụ cầm đồ.  
 
 

(210) 4-2020-39883 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietnam 
Trusting AI  (VN) 
Phòng 8.1, lầu 8, tòa nhà thương mại & 

công nghiệp Việt Nam, 171 Võ Thị Sáu, 

phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thăm dò dư luận cho mục đích nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tín dụng; dịch vụ cầm đồ.  
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(210) 4-2020-39884 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; A26.4.5 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietnam 
Trusting AI  (VN) 
Phòng 8.1, lầu 8, tòa nhà thương mại & 
công nghiệp Việt Nam, 171 Võ Thị Sáu, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thăm dò dư luận cho mục đích nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tín dụng; dịch vụ cầm đồ.  
 

 
(210) 4-2020-39885 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TMDV 
Phương Hà Special  (VN) 
Số 21 tổ 12 ấp Phú An, xã Phước Lý, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang y tế kháng khuẩn.  
 
 

(210) 4-2020-39886 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.7.6 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hóa 
truyền thông Tạ Uyên  (VN) 
Tầng 1, số 202 Lê Lai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách; mua bán sách, báo, tạp chí văn hóa phẩm, băng hình, vật tư ngành 

ảnh ngành in, đồ chơi trẻ em, các sản phẩm nghe nhìn; mua bán văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, kem 
nhãn, bao bì trên tất cả các chất liệu. 
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(210) 4-2020-39887 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lý Lệ Châu   (VN) 
1228 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp, cụ thể là nhang trầm thiên nhiên.  
 

 
(210) 4-2020-39888 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, đen, xám 

đậm, xám nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Hạ Vy   (VN) 
R11-R12 đường số 94, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2020-39889 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.3.1; 26.1.1; A26.4.18; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hòa  (VN) 
Tổ dân phố Kếu, thị trấn Đạo Đức, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn.  
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(210) 4-2020-39890 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.7; 26.4.8 
(591) Đỏ đun, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Trung Tuấn  (VN) 
Phòng 406 A11, tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt (chi tiết: nước mắm). 

 

 
(210) 4-2020-39891 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.21; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục ESO  (VN) 
Số 16, đường Nguyễn Huy Tự, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2020-39892 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh tím than, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Freya  (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp (xe cho trẻ em và xe cho người lớn).  

 

 
(210) 4-2020-39893 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.6; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh dương, trắng, đỏ, đen, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV New View  
(VN) 
237/5 đường Hoàng Diệu, phường 8, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa tươi, sữa bột em bé, sữa chua, tã em bé, nước rửa bình sữa, sữa tắm 
em bé, kem đánh răng em bé, đồ dùng cho mẹ, đồ dùng cho bé, thức ăn dặm cho bé, máy 
hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng sữa, vitamin cho bé, vitamin cho mẹ. 

 

 
(210) 4-2020-39894 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G A M PA   (VN) 
Số 53 đường số 10, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa polyme, chưa xử lý; hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất 
dẻo dạng thô; keo.  

 

Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; sơn chống gỉ; mực in.  
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su cứng [êbônit]; cao su lỏng; nhựa mủ [cao su].  
 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; vữa amiăng; vữa dùng cho xây dựng; xi măng; 
tấm xi măng; vôi.  

 

 
(210) 4-2020-39895 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.25; 3.7.7 
(591) Cam, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH cà phê Việt  (VN)

860/60D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao.  
 

 
(210) 4-2020-39896 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Cam, xám. 
(731) Công ty TNHH cà phê Việt  

(VN) 
860/60D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao.  
 

Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng 
quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành hoạt động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua 
bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, 
bánh ngọt, bánh kem, nước ngọt, nước suối, si rô, nước khoáng, kem lạnh, máy rang cà phê, 
máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay, máy pha cà phê dùng điện, bình pha cà phê 
dùng điện, bình pha cà phê không dùng điện, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, bộ đồ uống cà 
phê [bộ đồ ăn], cối xay cà phê thao tác bằng tay, lọc cà phê không dùng điện; giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-39897 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hello 
Life   (VN) 
4/1/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư về các dự án công nghệ; dịch vụ bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-39899 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 26.1.2; A26.1.18; 3.7.10; 

3.7.16; 3.7.20 
(591) Xám, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
xanh Hoàng Kim   (VN) 
Số 140A đại lộ 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào; mua bán các sản phẩm nước giải khát từ yến: nước yến.  
 

 
(210) 4-2020-39900 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.4; 26.1.1 
(591) Xám, xám đậm, kem nhạt. 

(540) 

  

(731) Biện Trần Khánh Chi  (VN) 
18 bis/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 14: Đá quý; tượng nhỏ bằng kim loại quý; đồ trang sức; tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại quý; ngọc trai [đồ trang sức]; đồ trang sức đá quý phong thủy. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức đá quý phong thủy; mua bán đồ trang sức bằng vàng bạc; 
mua bán đồ trang sức bằng đá quý; mua bán đồ mỹ nghệ bằng vàng bạc; mua bán đồ mỹ 
nghệ bằng đá quý; mua bán các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  

 

 
(210) 4-2020-39901 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xanh bạc hà. 

(540) 

  

(731) Lý Lâm Nhật Trường   (VN) 
ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 26: Hoa nhân tạo, hoa giả.  
 

Nhóm 31: Hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên  
 

 
(210) 4-2020-39902 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xanh bạc hà, đen. 

(540) 

  

(731) Lý Lâm Nhật Trường   (VN) 
ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 26: Hoa nhân tạo, hoa giả.  
 

Nhóm 31: Hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên  
 

 
(210) 4-2020-39904 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HUBEI SHOUXING MACHINERY 

CO., LTD.   (CN) 
No.101 Xinjian Street, Dongsheng Town, 
Shishou City, Jingzhou, Hubei Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gặt hái; cái bừa; máy nghiền; máy băm thịt; máy xay.   
 

 
(210) 4-2020-39905 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A2.5.22; 1.15.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, vàng 

chanh, đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Long Diệp   (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được 

cung cấp bởi trường học; trung tâm đào tạo ngành nghề (dịch vụ đào tạo); tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; cho thuê thiết bị giáo dục.  

 

 
(210) 4-2020-39906 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Long Điệp   (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được 

cung cấp bởi trường học; trung tâm đào tạo ngành nghề (dịch vụ đào tạo); tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; cho thuê thiết bị giáo dục.  

 
 

(210) 4-2020-39907 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 15.7.1; 26.1.1 
(731) Trần Thị Bắc  (VN) 

KV9A, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm khử mùi cơ thể; kem trị nám, tàn 

nhang, dưỡng trắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dầu gội đầu; mặt nạ (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2020-39908 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.11.11; 3.1.4; A6.19.11 
(591) Vàng, vàng nâu, đen, trắng, xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39909 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 3.9.1; A5.11.13 
(591) Xanh lá đỏ, hồng, vàng, cam, trắng, xanh 

dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đăng HD    (VN)
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39910 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 22.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xám, đen, xanh lục đậm, xanh 

lục nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39911 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; 22.5.1 

(591) Tím, vàng, xám, đen, xanh lục đậm, 

xanh lục nhạt. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39912 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; 22.5.1 

(591) Vàng, xám, đen, đỏ, xanh lá, xanh lục 

đậm, xanh lục nhạt. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  
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(210) 4-2020-39913 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 22.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, xanh lục đậm, xanh 

lục nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39914 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 22.5.1 
(591) Vàng, xám, đen, xanh dương, xanh lục 

đậm, xanh lục nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hải Đăng HĐ   (VN) 
Xóm 7, thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa; bật lửa gaz.  

 

 
(210) 4-2020-39915 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A3.11.2; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.10 
(591) Trắng, đen, nâu sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-39916 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.7.25; 3.7.16 

(591) Xanh lơ, xanh lơ đậm, xanh lơ nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, trắng xám, đen, xanh da trời, 

xanh lá cây, xanh dương, ghi, đỏ cam. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 

thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2020-39917 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; 26.5.1; A24.15.7; 24.15.1; 

26.7.25; A26.11.8 

(591) Xanh lơ, xanh cô ban, xanh dương, trắng, 

vàng, vàng cam, xanh da trời nhạt, xanh 

lơ đậm, ghi, xanh lá cây, xanh da trời. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 

thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2020-39918 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 26.5.1; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh lơ, xanh cô ban, xanh dương, trắng, 

vàng, vàng cam, xanh da trời nhạt, xanh 
lơ đậm, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 
xanh lá cây. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 

thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2020-39919 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế R.Q.S  (VN) 
Km 20, quốc lộ 5, phố Mới, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán/kinh doanh thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

 
(210) 4-2020-39920 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.1; 4.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TUSKER Việt 
Nam  (VN) 
Số 26, ngách 15B, ngõ 11 phố Ngô Gia 
Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa nội thất xe ô tô; chất làm bóng sơn xe ô tô; chất tẩy rửa đa năng, trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Buôn bán chất tẩy rửa nội thất xe ô tô, chất làm bóng sơn xe ô tô, chất tẩy rửa đa 
năng, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39921 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
điện chiếu sáng Đông Vũ  (VN) 
297/12 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ đèn chiếu sáng (dùng để chiếu sáng trong gia đình, công trình, 

sân khấu và trang trí), bộ đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi - ốt phát quang 
(led), đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, chân đế bộ đèn chiếu sáng, đèn lồng chiếu 
sáng, đèn chiếu rọi, các thiết bị chiếu sáng bên trong và bên ngoài nhà dùng năng lượng mặt 
trời. 

 

 
(210) 4-2020-39922 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) WHEEL PROS, LLC  (US) 

5347 South Valentia Way, Suite 200 
Greenwood Village, Colorado, 
U.S.A.80111 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 12: Nắp chụp moay-ơ; ổ trục của bánh xe; thanh giằng nan hoa; đai ốc bánh xe ô tô; 

bánh xe ô tô; ổ trục bánh xe ô tô; ổ trục cho bánh xe cộ; bộ đối trọng cho bánh xe cộ; vành 
bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-39924 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
305, Yashimanishi-machi, Takamatsu-
shi, Kagawa-ken 761-0113, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất và chế phẩm dược; thuốc dùng cho người.  
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(210) 4-2020-39926 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.8; A26.4.18 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Bùi Bá Duy  (VN) 
Số 123 đường Đặng Nghiễm, tổ 23, 

phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách nhiệt, điện), chất màu, véc ni, chất pha loãng dùng cho sơn, chế 

phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 

Nhóm 19: Bột bả tường, gạch, ngói, ván sàn phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-39927 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Bùi Bá Duy  (VN) 
Số 123 đường Đặng Nghiễm, tổ 23, 

phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách nhiệt, điện), chất màu, véc ni, chất pha loãng dùng cho sơn, chế 

phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 

Nhóm 19: Bột bả tường, gạch, ngói, ván sàn phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-39929 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) LIBERTA CO., LTD   (JP) 

26-1, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo, 150-8512 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể; xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; 

mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh 

thân thể]; chế phẩm chống nắng; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy tế bào 

chết; màu vẽ cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-39930 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.13.1; A1.13.10; A26.11.8; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Sunshine  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm nghiệp 

(loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại); phân bón; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; mực in. 
 

Nhóm 03: Các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
nhang thơm. 

 
Nhóm 04: Dầu nhờn; mỡ công nghiệp; xăng dùng cho động cơ; nến; nhiên liệu thắp sáng; 
dầu điezel. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa 
bằng kim loại (không gồm khóa điện); hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két 
sắt an toàn móc đeo chìa khoá bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy ấp trứng. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  

 

Nhóm 11: Đèn, điều hoà, lò vi sóng; máy và thiết bị làm sạch không khí; bếp nấu ăn dùng 
điện.  

 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay; phương tiện giao thông chạy điện.  
 

Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ, ngòi nổ và đạn dược, chất nổ, pháo hoa; tín hiệu báo sương mù.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc các loại như: đàn piano, trống; các bộ phận của dụng cụ âm 
nhạc như: cây vĩ dùng cho nhạc cụ, bộ chuông hòa âm; nhạc cụ; nhạc cụ điện tử tổng hợp.  
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Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm (sản phẩm in); văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ nội 
thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này).  
 
Nhóm 18: Da và giả da; va li và túi; ô, ví.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gương, khung ảnh, gối, đệm, đồ gỗ mỹ thuật. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thủy tinh, sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc. 

 
Nhóm 22: Dây thừng, lưới, vải bạt; cáp không bằng kim loại, vật liệu sợi dệt dạng thô; túi 
[bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: sợi và chỉ tơ nhân tạo, tơ đã xe, len đã xe, sợi cao 
su dùng cho ngành dệt, chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn bằng vải, ga trải giường, chăn, rèm che bằng vải dệt hoặc bằng 
chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), ca 
vát (trang phục).  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; vật trang trí 
dùng cho quần áo. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; 
dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong các nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (loại 
trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt).  

 
Nhóm 29: Thịt (đã chế biến); rau quả được phơi khô hoặc nấu chín; mứt; trứng; sữa và các 
sản phẩm sữa; dầu thực vật.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh kẹo; bột sắn; gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống); đồ uống hoa quả (không cồn) 
và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh, rượu vang; rượu hoa quả, rượu gạo.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: sản phẩm hóa học dùng trong công 
nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại), phân bón, 
chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, mực in, các chất dùng để giặt, chất để tẩy rửa, nước hoa, mỹ phẩm, thuốc đánh 
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răng, nhang thơm, dầu nhờn, mỡ công nghiệp, xăng dùng cho động cơ, nến, nhiên liệu thắp 
sáng, dầu điezel, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất 
ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất diệt động vật có hại, kim loại 
thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, khóa bằng kim loại (không 
gồm khóa điện), hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, két sắt an toàn, móc đeo 
chìa khoá bằng kim loại, máy nông nghiệp và máy công cụ, động cơ (không kể động cơ 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), máy ấp trứng, dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao, kéo, thìa và dĩa, dao cạo, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; 
dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị 
và dụng cụ nha khoa, đèn, điều hoà, lò vi sóng, máy và thiết bị làm sạch không khí, bếp nấu 
ăn, xe ô tô, xe máy, xe đạp, tầu thủy, máy bay, phương tiện giao thông chạy điện, vũ khí 
cháy nổ, ngòi nổ và đạn dược, chất nổ, pháo hoa, tín hiệu báo sương mù, kim loại quý, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc các loại 
như: đàn piano, trống, các bộ phận của dụng cụ âm nhạc như: cây vĩ dùng cho nhạc cụ, bộ 
chuông hòa âm, nhạc cụ, nhạc cụ điện tử tổng hợp, giấy, ấn phẩm (sản phẩm in), văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho 
gia đình, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này, 
da và giả da, va li và túi, ô, ví, đồ gỗ nội thất, gương, khung ảnh, gối, đệm, đồ gỗ mỹ thuật, 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và 
không được mạ bằng những kim loại ấy), đồ lau dọn, đồ thủy tinh, sành, sứ dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc, dây thừng, lưới, vải bạt; cáp không bằng kim loại, vật liệu sợi đệt dạng 
thô, túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói, các loại sợi dùng để dệt như: sợi và chỉ tơ 
nhân tạo, tơ đã xe, len đã xe, sợi cao su dùng cho ngành dệt, chỉ bằng chất dẻo dùng cho 
ngành dệt, vải, khăn trải bàn bằng vải, ga trải giường, chăn, rèm che bằng vải dệt hoặc bằng 
chất dẻo, quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), ca-vát 
(trang phục), đăng ten và đồ thêu khuy, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, vật trang trí 
dùng cho quần áo, trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi, máy trò chơi tự động, vận hành bằng 
đồng xu, dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong các nhóm khác), đồ trang hoàng cây 
noel (loại trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt), thịt (đã chế biến), rau quả được phơi khô hoặc nấu 
chín, mứt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực vật, cà phê, chè, bánh kẹo, bột sắn, gia 
vị, kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, bia, nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), đồ uống hoa quả (không cồn) và 
nước ép hoa quả, xi-rô (đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh, rượu vang, rượu hoa 
quả, rượu gạo, thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc, dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều 
hành trung tâm thương mại, dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ, 
dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn, dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ, đấu giá bất 
động sản, hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán); dịch vụ quảng 
cáo, xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại, 
dịch vụ quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng internet; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ điện thoại.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc kim loại; gia công cắt may; xử lý vật liệu; sản xuất năng 
lượng; làm sạch không khí.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ spa; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh.  
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cho thuê 
thiết bị chữa cháy; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch 
vụ mạng xã hội trực tuyến; cho thuê két sắt. 

 

(210) 4-2020-39931 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.7.25; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Sunshine  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ; đấu giá bất động sản; dịch vụ 
quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê, kinh doanh dịch vụ bất động sản (quản lý bất động sản, định giá bất động sản, môi 
giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đại lý bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, 
căn hộ, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận tải; dịch vụ hậu cần vận tải (logistic); phân phối 
điện; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; tuyển sinh học viên; vui chơi giải trí; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo; giải trí trên truyền hình. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng 
họp; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-39933 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Trần Thị Hồng Điệp  (VN) 

Thôn Đồng Lư, xã Chân Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tất cả các sản phẩm sau: máy phát điện, máy bơm nước, máy 

cắt cỏ, máy phun sơn, máy cưa xích, động cơ xăng không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ, máy đầm thước, máy đầm cóc, máy xoa nền, máy phun thuốc, máy thổi lá, máy hút 
bụi, máy tỉa hàng rào, máy hái chè, máy khoan đất, máy cắt bê tông. 
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(210) 4-2020-39934 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH HIGH PURITY 

MATERIALS Việt Nam  (VN) 
Lô CNSG - 09, khu công nghiệp Vân 
Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý. 
 
 

(210) 4-2020-39935 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH HIGH PURITY 

MATERIALS Việt Nam  (VN) 
Lô CNSG - 09, khu công nghiệp Vân 
Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý. 
 
 

(210) 4-2020-39936 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Thanh Xuân 

Nam  (VN) 
154 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: máy cắt kim loại đặt cố định, máy nén khí, máy 

phun xịt trực tiếp, đầu phun xịt, dây máy đầm rung bê tông, dây xoắn, máy hàn, máy bơm 
nước, máy mài, máy bào, máy cưa gỗ, máy cắt gạch, máy đầm rung, máy đầm rùi, máy 
đầm xoa, máy đầm bàn, máy cân bằng cân chỉnh tia laze, máy đo khoảng cách, máy đo đạc 
trắc địa, máy đục, máy khoan bê tông, máy chà tường, ống nước nhựa cứng, ống nước nhựa 
mềm, dụng cụ cầm tay chạy điện, dụng cụ cầm tay chạy pin như: máy khoan pin cầm tay, 
máy mở ốc, máy bắn vít, máy mài pin bằng tay, máy phay cầm tay. 
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(210) 4-2020-39937 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 21.3.1; 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12; 

26.11.3 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
EECO  (VN) 
248 Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm máy hút ẩm và máy tạo ẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39938 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.5.4; A25.7.5; A1.1.10 

(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
INCOMREAL  (VN) 
902 Quang Trung, phường Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại 

lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám 

sát việc xây dựng công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-39939 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.11.17; 24.9.1; 5.7.17 

(591) Xanh lá cây, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh doanh PINEAPPLE  (VN) 
Số 40/67 Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 

vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-39940 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 26.1.1; A25.7.21; 

A26.11.8 
(540) 

  

(731) Huỳnh Chí Tâm  (VN) 
Số 18 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp; 

dịch vụ chăm sóc tóc. 
 

 
(210) 4-2020-39941 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.3; A1.1.10; 25.7.25; 26.1.1; 

1.7.6; A1.7.20 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phúc Thảo  
(VN) 
14, Lô B, Phan Chu Trinh, KP 1, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2020-39942 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Xám, xám đậm, cam, cam đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bê tông 
nghệ thuật Seeart   (VN) 
260a Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; giấy xây dựng; tác phẩm nghệ 

thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch.    
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường tủ) bằng tre, gỗ, kim loại; ghế làm bằng xi măng.   
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(210) 4-2020-39943 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Tân 
Sơn Anh   (VN) 
161 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sữa thảo dược [dùng cho mục đích y tế, tăng cường sức khỏe], thực phẩm chức 

năng.   
 

 
(210) 4-2020-39945 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; 5.3.16; 

A5.5.20; A5.5.21 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Tân 
Sơn Anh  (VN) 
161 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sữa thảo dược [dùng cho mục đích y tế, tăng cường sức khỏe]; thực phẩm chức 

năng.  

 

 
(210) 4-2020-39946 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.30; 2.1.25; 2.1.13 

(591) Xanh da trời, đỏ, đen, vàng nhạt, xám, 

nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH Sơn Liptons  
(VN) 
50/5 Liên khu 8-9, khu phố 8, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2020-39947 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A6.7.5; 7.1.24; 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, da cam, vàng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Sơn Liptons  
(VN) 
50/5 Liên khu 8-9, khu phố 8, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2020-39948 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.30; 2.1.25; 2.1.13 

(591) Xanh da trời, đỏ, đen, vàng nhạt, xám, 

nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH Sơn Liptons  
(VN) 
50/5 Liên khu 8-9, khu phố 8, phưòng 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2020-39949 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH Enzy Food   (VN) 
Lô 29 An Bắc 4, phường Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối vừng [hỗn hợp muối và các loại hạt như vừng, lạc, hạt điều, đỗ xay nhỏ để 

làm gia vị cho thực phẩm].  
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(210) 4-2020-39950 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GREEN ZONE SECURITY CO., LTD  

(KR) 

333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-

eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài; tư vấn bảo 

mật máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông 

tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-39951 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Việt 
Nguyên   (VN) 
Thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-39952 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; A8.1.16 

(591) Xanh lá mạ, hồng, nâu, xanh lá cây, 

trắng. 

(731) Nguyễn Hồ Việt Hà   (VN) 
34 Đặng Dung, phường Thuận Thành, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo.  
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(210) 4-2020-39953 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 2.9.8; 24.17.5; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty cổ phần Y tế Mắt Sài 
Gòn   (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 

dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch 

vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 

phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe, cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng 

tại nhà; dịch vụ ngân hàng mô người, dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán 

và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế; phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ 

giúp y tế; sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y 

tế từ xa; liệu pháp vật lý.  

 

 
(210) 4-2020-39954 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh ngọc. 

(731) Công ty TNHH MMC Quốc Tế  
(VN) 
Số 196 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định; chậu bếp (gắn cố định); bồn 

cầu; bồn tắm; vòi bếp (thiết bị vệ sinh). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
601 

(210) 4-2020-39955 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
dịch vụ Việt Nam - Sacovitour  
(VN) 
Số 16/194 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2020-39956 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Kim Phú Hưng  
(VN) 
36/3B đường Thới Tam Thôn 17, ấp 
Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại và phụ kiện cửa bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2020-39957 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Kim Phú Hưng  
(VN) 
36/3B đường Thới Tam Thôn 17, ấp 
Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại và phụ kiện cửa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2020-39958 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ và đào tạo LENNA 
ROSA  (VN) 
Số 87/19 Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, điều trị da, chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2020-39959 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
SK  - ANGLE Việt Nam  (VN) 
Số 84 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 

phòng khám da liễu (khám và chữa bệnh về da); phun chân mày; phun môi.  
 

 
(210) 4-2020-39960 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.8 

(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Phương   (VN) 
Căn hộ L6-30.09 Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, KP5, phường 

22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Cụ thể là: bát; thìa đục lỗ [dụng cụ nấu ăn]; tách; chén; cốc; đĩa; cốc [đồ đựng]; 

đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 
 
 

(210) 4-2020-39961 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(731) Võ Lâm Kiệt  (VN) 
639/73/4/12 Hương lộ 2, KP7, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại; tivi; đầu đĩa dvd; bộ điều chỉnh ánh sáng; điện thoại. 
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(210) 4-2020-39963 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen trắng. 
(731) Hoàng Cảnh Dương  (VN) 

Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; thực phẩm tươi sống, chưa qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2020-39964 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Văn hóa & 

Thương mại Bình Dương - 
FABICO  (VN) 
Số 604, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] sách, vở, báo, văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-39966 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và TBYT Hà Thanh  (VN) 
Số 29A ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho người; 

thuốc. 
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(210) 4-2020-39967 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.5; 26.5.4; 

A3.13.4 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục nội dung số Ong Vàng  
(VN) 
Số 80 Đường Nguyễn Bá Tuyển, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dạy học trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-39968 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH đầu tư Xuân 

Quang  (VN) 
Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); mũ nón; tất 

(ví). 
 

 
(210) 4-2020-39969 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 

458 Minh Khai, khu đô thị Times City, 
tòa nhà T7-15-08, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); mũ nón; tất 

(ví). 
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(210) 4-2020-39970 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Anh  (VN) 
530 Ông �ch Khiêm, Hải Châu 2, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chế phẩm xông hơi [nước hoa]; hương, nhang; hỗn hợp 

thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; nước hoa; dầu thơm. 
 

 
(210) 4-2020-39971 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.8 

(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Võ Hùng Bửu Trí  (VN) 
642 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2020-39972 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Khatoco  (VN) 
Thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

   (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. 
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(210) 4-2020-39973 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Hoa Do  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 8 phố Hoa Lư, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-39974 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng TVY Việt Nam  
(VN) 
Số 14 ngõ 61 phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván sàn gỗ. 

 

 
(210) 4-2020-39975 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 

Nam  (VN) 
C4 Bửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Keo; keo dán gỗ; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo dùng trong 

công nghiệp; keo dán silicone; keo vỉ đa năng dán gỗ. 
 
 

(210) 4-2020-39978 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SIERRA MOUNTAIN MINERALS, 

INC.  (CA) 
Suite 530, 1501 West Broadway, 
Vancouver, British Columbia  V6J 4Z6, 
Canada 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng để giảm đau tạm thời liên quan đến chứng đau 
lưng, viêm khớp, căng cơ, bầm tím và bong gân. 

 

 
(210) 4-2020-39979 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, hồng, nâu, vàng, 

tím. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Hồng Tư  (VN) 
114 đường số 2, cư xá Thành Đô, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ví (bóp); ba lô; ô (dù); cặp đựng tài liệu. 

 

 
(210) 4-2020-39980 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.8; 24.15.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để sáng tạo và truyền tải nội 
dung và quảng cáo kỹ thuật số thông qua các mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm thu thập sở thích của người dùng để tùy 
chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được dùng để theo dõi, giám sát, và báo cáo xu hướng cho mục đích 
quảng cáo, tiếp thị, và xúc tiến thương mại; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng 
để đánh giá và phân tích hành vi khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để mua phương tiện truyền thông (media 
buying); phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để phát triển công nghệ, dữ liệu 
và các công cụ phân tích tập trung vào quảng cáo; phần mềm máy tính có thể tải xuống 
được dùng để đánh giá hành vi khách hàng; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng 
để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm quảng cáo và quảng bá, cụ thể là ấn phẩm trực quan dưới dạng đồ họa 
trực quan và tư liệu quảng bá được bán cho người khác để quảng cáo và quảng bá sản phẩm 
và dịch vụ của người khác. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp bằng các phương tiện truyền thông 
xã hội và tiếp thị qua công cụ tìm kiếm; xuất bản tin nhắn quảng cáo; phân tích dữ liệu 
nghiên cứu thị trường và quảng cáo nhằm giúp người khác hiểu rõ và cung cấp chiến thuật 
tiếp thị và quảng cáo; hoạch định chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực quan hệ truyền 
thông, nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, và thực hiện 
các cuộc khảo sát kinh doanh và nghiên cứu thị trường; sáng tạo, viết, chỉnh sửa, xuất bản 
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và phân phối các tư liệu quảng cáo có chứa văn bản, hình ảnh, và nội dung; dịch vụ lập kế 
hoạch và mua phương tiện truyền thông (media buying), cụ thể là tư vấn cho khách hàng 
trong việc thuê và mua bán thời lượng quảng cáo và không gian quảng cáo để truyền tải 
thông điệp quảng cáo thông qua thời gian phát sóng, không gian trên các ấn phẩm in, không 
gian trong nhà, không gian ngoài trời hoặc không gian kỹ thuật số; quảng cáo ngoài trời; 
dịch vụ quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (pay per click); chuẩn bị các bài thuyết 
trình nghe nhìn để sử dụng trong quảng cáo; sản xuất, hậu kỳ, chỉnh sửa, xuất bản và phân 
phối tư liệu quảng cáo dưới dạng tác phẩm điện ảnh, viđêô và âm thanh; cung cấp các phân 
tích dữ liệu dưới dạng thu thập và phân tích các xu hướng và đặc điểm mua sắm của người 
tiêu dùng để tối ưu hóa các ưu đãi và khuyến mại kỹ thuật số; dịch vụ đại lý quan hệ công 
chúng; cho thuê và mua bán cho người khác thời lượng quảng cáo và không gian quảng cáo 
trên mọi phương thức và phương tiện truyền thông; quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho người khác; 
dịch vụ điều hành các thị trường trực tuyến cho người bán hàng hóa và/hoặc cung cấp dịch 
vụ; phát triển ý tưởng chủ đạo cho việc quảng cáo trên mạng internet; sản xuất nội dung 
quảng cáo và thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến chiến lược, tiếp thị, bán 
hàng, vận hành, thiết kế sản phẩm, đặc biệt chuyên về việc sử dụng các mô hình phân tích 
và thống kê để hiểu và dự đoán về người tiêu dùng, doanh nghiệp cũng như xu hướng và 
hành động của thị trường. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển chương trình giảng dạy cho người khác 
trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị. 

 

Nhóm 42: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (dịch vụ asp) có chứa phần mềm được sử dụng 
để tạo ra quảng cáo cho người khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) cho mục 
đích sáng tạo và truyền tải nội dung và quảng cáo kỹ thuật số thông quan các mạng truyền 
thông toàn cầu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là phần mềm thu thập sở 
thích của người dùng để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo 
kỹ thuật số; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để theo dõi, giám sát, và báo cáo 
xu hướng vì mục đích quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) để đánh giá và phân tích hành vi khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo và 
tiếp thị; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) cho mục đích phát triển công nghệ, dữ 
liệu và các công cụ phân tích tập trung vào quảng cáo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(saas) cho mục đích đánh giá hành vi khách hàng; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến, 
không tải xuống được dùng để mua các phương tiện truyền thông (media buying); dịch vụ 
cung cấp phần mềm trực tuyến, không tải xuống được dùng để tạo ra và truyền tải các nội 
dung và quảng cáo kỹ thuật số thông qua các mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp 
phần mềm trực tuyến, không tải xuống được dùng để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện 
của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2020-39981 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.8; 24.15.1 
(591) Đen, da cam. 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để sáng tạo và truyền tải nội 
dung và quảng cáo kỹ thuật số thông qua các mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được, cụ thể là phần mềm thu thập sở thích của người dùng để tùy 
chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được dùng để theo dõi, giám sát, và báo cáo xu hướng cho mục đích 
quảng cáo, tiếp thị, và xúc tiến thương mại; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng 
để đánh giá và phân tích hành vi khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để mua phương tiện truyền thông (media 
buying); phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để phát triển công nghệ, dữ liệu 
và các công cụ phân tích tập trung vào quảng cáo; phần mềm máy tính có thể tải xuống 
được dùng để đánh giá hành vi khách hàng; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng 
để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm quảng cáo và quảng bá, cụ thể là ấn phẩm trực quan dưới dạng đồ họa 
trực quan và tư liệu quảng bá được bán cho người khác để quảng cáo và quảng bá sản phẩm 
và dịch vụ của người khác. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp bằng các phương tiện truyền thông 
xã hội và tiếp thị qua công cụ tìm kiếm; xuất bản tin nhắn quảng cáo; phân tích dữ liệu 
nghiên cứu thị trường và quảng cáo nhằm giúp người khác hiểu rõ và cung cấp chiến thuật 
tiếp thị và quảng cáo; hoạch định chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực quan hệ truyền 
thông, nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, và thực hiện 
các cuộc khảo sát kinh doanh và nghiên cứu thị trường; sáng tạo, viết, chỉnh sửa, xuất bản 
và phân phối các tư liệu quảng cáo có chứa văn bản, hình ảnh, và nội dung; dịch vụ lập kế 
hoạch và mua phương tiện truyền thông (media buying), cụ thể là tư vấn cho khách hàng 
trong việc thuê và mua bán thời lượng quảng cáo và không gian quảng cáo để truyền tải 
thông điệp quảng cáo thông qua thời gian phát sóng, không gian trên các ấn phẩm in, không 
gian trong nhà, không gian ngoài trời hoặc không gian kỹ thuật số; quảng cáo ngoài trời; 
dịch vụ quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (pay per click); chuẩn bị các bài thuyết 
trình nghe nhìn để sử dụng trong quảng cáo; sản xuất, hậu kỳ, chỉnh sửa, xuất bản và phân 
phối tư liệu quảng cáo dưới dạng tác phẩm điện ảnh, viđêô và âm thanh; cung cấp các phân 
tích dữ liệu dưới dạng thu thập và phân tích các xu hướng và đặc điểm mua sắm của người 
tiêu dùng để tối ưu hóa các ưu đãi và khuyến mại kỹ thuật số; dịch vụ đại lý quan hệ công 
chúng; cho thuê và mua bán cho người khác thời lượng quảng cáo và không gian quảng cáo 
trên mọi phương thức và phương tiện truyền thông; quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho người khác; 
dịch vụ điều hành các thị trường trực tuyến cho người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; phát 
triển ý tưởng chủ đạo cho việc quảng cáo trên mạng internet; sản xuất nội dung quảng cáo 
và thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến chiến lược, tiếp thị, bán hàng, vận 
hành, thiết kế sản phẩm, đặc biệt chuyên về việc sử dụng các mô hình phân tích và thống kê 
để hiểu và dự đoán về người tiêu dùng, doanh nghiệp cũng như xu hướng và hành động của 
thị trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển chương trình giảng dạy cho người khác 
trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị. 

 
Nhóm 42: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (dịch vụ asp) có chứa phần mềm được sử dụng 

để tạo ra quảng cáo cho người khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) cho mục 

đích sáng tạo và truyền tải nội dung và quảng cáo kỹ thuật số thông quan các mạng truyền 

thông toàn cầu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cụ thể là phần mềm thu thập sở 
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thích của người dùng để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện của nội dung và quảng cáo 

kỹ thuật số; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) để theo dõi, giám sát, và báo cáo 

xu hướng vì mục đích quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến thương mại; cung cấp phần mềm như 

một dịch vụ (saas) để đánh giá và phân tích hành vi khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo và 

tiếp thị; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) cho mục đích phát triển công nghệ, dữ 

liệu và các công cụ phân tích tập trung vào quảng cáo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 

(saas) cho mục đích đánh giá hành vi khách hàng; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến, 

không tải xuống được dùng để mua các phương tiện truyền thông (media buying); dịch vụ 

cung cấp phần mềm trực tuyến, không tải xuống được dùng để tạo ra và truyền tải các nội 

dung và quảng cáo kỹ thuật số thông qua các mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp 

phần mềm trực tuyến, không tải xuống được dùng để tùy chỉnh chủ đề và hình thức thể hiện 

của nội dung và quảng cáo kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2020-39982 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Yến 
Linh   (VN) 
Số 341, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh khóm (là một loại bánh ngọt); bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2020-39983 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 5.7.21; A26.11.11 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, nâu, đen, trắng, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt. 

(731) Hộ kinh doanh vựa Tư Lùng  
(VN) 
Số 818 đường Phạm Hùng, khóm 7, 

phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả roi tươi (quả mận tươi).  
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(210) 4-2020-39984 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Dương Kim 

Khoa   (VN) 
ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm làm từ cá.  

 

 
(210) 4-2020-39985 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; và 

chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; dải băng làm trắng răng; bút làm trắng răng; và chế 
phẩm làm trắng răng; kem đánh răng; chế phẩm đánh răng dạng gel; chế phẩm đánh răng 
dạng bột; chế phẩm làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; và chế phẩm chăm sóc 
răng giả; chất tẩy (không dùng trong hoạt động sản xuất công nghiệp hay cho mục đích y 
tế); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm tẩy 
trắng dùng cho mục đích giặt là; và chất tẩy trắng khác dùng cho mục đích giặt là; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chế phẩm mài mòn; nước hoa; tinh 
dầu; dầu tắm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mặt (mỹ phẩm); dầu dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); 
khăn được tẩm hoặc sử dụng với các chế phẩm mỹ phẩm; khăn vải được tẩm hoặc sử dụng 
với các chế phẩm mỹ phẩm; giấy dùng một lần được tẩm hoặc sử dụng với các chế phẩm 
mỹ phẩm; và miếng bông được tẩm hoặc sử dụng với các chế phẩm mỹ phẩm; nước xức tóc; 
dầu dùng cho tóc (mỹ phẩm); và các chế phẩm chăm sóc tóc; bột nhám (bột mài); hỗn hợp 
thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm); mỹ phẩm dùng cho động vật; chế 
phẩm làm sạch cơ thể; chế phẩm làm sạch miệng không chứa thuốc; kem dùng cho mặt 
không chứa thuốc; kem dùng cho cơ thể không chứa thuốc; gel dùng cho mặt không chứa 
thuốc; gel dùng cho cơ thể không chứa thuốc; nước thơm dùng cho mặt không chứa thuốc; 
nước thơm dùng cho cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm dạng xịt không chứa thuốc dùng 
cho người; chất khử mùi dùng cho cá nhân; kem chống nắng (mỹ phẩm); và kem làm rám 
nắng (mỹ phẩm); dầu chống nắng (mỹ phẩm); và dầu làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); và chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm sử dụng sau tắm 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chế 
phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm 
sạch cao răng (không chứa thuốc); hương thơm (hương thơm vệ sinh); chế phẩm chăm sóc 
da; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm tẩy trắng răng; nước 
súc miệng làm trắng răng, tất cả các sản phẩm kể trên đều không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; hộp đựng bàn chải đánh răng, không làm bằng kim loại quý; 

hộp đựng tăm; giá đỡ bàn chải đánh răng, không làm bằng kim loại quý; bàn chải đánh răng 

dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải đánh răng chải các kẽ răng; băng 

nha khoa (dây băng dùng cho răng như chỉ nha khoa); và chỉ tơ nha khoa; tăm; tăm dạng 

chỉ nha khoa hoặc dụng cụ xỉa răng dạng chỉ; thiết bị sử dụng nước làm sạch răng và lợi, 

không dùng cho nha khoa; đồ đựng bằng thủy tinh; cốc thủy tinh; cốc (tách, chén) (không 

làm bằng kim loại quý); ca hoặc chén vại (không làm bằng kim loại quý); dụng cụ cho mục 

đích gia dụng (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); dụng cụ nhà 

bếp (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); dụng cụ mỹ phẩm (không 

làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); dụng cụ để xịt nước hoa (không làm 

bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng 

(không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); đồ chứa đựng dùng cho nhà 

bếp (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); đồ chứa đựng mỹ phẩm 

(không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); đồ chứa đựng nước hoa 

(không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); dụng cụ phân phối đồ dùng 

cho mục đích gia dụng (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý); dụng 

cụ phân phối đồ dùng cho nhà bếp (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại 

quý); dụng cụ phân phối mỹ phẩm (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại 

quý); dụng cụ phân phối nước hoa (không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại 

quý); lược; bọt biển dùng cho mục đích cá nhân, mục đích mỹ phẩm và mục đích gia dụng; 

bàn chải (trừ bút lông để vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; vật dụng dùng để làm sạch; bùi 

nhùi bằng sợi thép để làm sạch; thủy tinh (kính) thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh 

(kính) dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để 

chứa đựng không thuộc các nhóm khác; bàn chải làm sạch mặt; bàn chải làm sạch cơ thể; 

bọt biển làm sạch mặt; bọt biển làm sạch cơ thể; dụng cụ để kỳ cọ mặt; dụng cụ để kỳ cọ cơ 

thể; bàn chải chải tóc; bàn chải chải bụi; dụng cụ vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-39986 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.8; 1.15.23 

(591) Tím, hồng, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại VIC  
(VN) 
Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn chăn nuôi; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cám 

tăng trọng vật nuôi; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thực phẩm cho động vật, 

thức ăn chăn nuôi, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cám tăng trọng vật nuôi, thức ăn tăng lực 

dùng cho súc vật.  
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(210) 4-2020-39987 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 24.17.20 
(591) Xanh da trời, vàng, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Gama Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 907, khách sạn Thể thao, làng 
sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thang cuốn; thang máy; thiết bị nâng; thiết bị vận hành thang máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán thang máy và phụ tùng thang máy các loại; dịch vụ quản lý chương 
trình khách hàng thân thiết.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; thông tin về xây dựng; bảo dưỡng 
đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2020-39988 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHENZHEN HOLLYLAND 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
6th Floor, 3th Building, 2th South 
District, Honghualing Industry Park, 
Liuxian Avenue 1213, Xili Town, 
Nanshan, Shenzhen, P.R China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; máy thu thanh và thu hình; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; 

máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe; máy quay phim; bao (túi) 
đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị chiếu hình; thiết bị liên lạc. 

 

 
(210) 4-2020-39989 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 24.15.3; A24.15.11; 24.17.20 
(731) OFF-WHITE LLC   (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dưỡng da chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; chế phẩm khử trùng dùng 
cho tay; chế phẩm khử trùng dạng xịt dùng cho cá nhân; bộ dụng cụ chủ yếu bao gồm chế 
phẩm khử trùng dạng gel, khăn lau khử trùng và kem tay dùng để ngăn ngừa vi khuẩn [chế 
phẩm khử trùng].   

 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ trị liệu; khẩu trang thời trang, cụ thể là khẩu trang vệ 
sinh để chống lại sự lây nhiễm vi rút cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng cho mặt, thiết 
bị mát-xa dùng cho mắt; thiết bị mát-xa dùng cho cá nhân; thiết bị thẩm mỹ sử dụng sóng 
siêu âm để thực hiện các quy trình điều trị da thẩm mỹ; găng tay bằng chất dẻo cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-39990 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) OFF-WHITE LLC   (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Nến; dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn/dầu nhờn, nhiên liệu; hợp chất hấp 

thu bụi.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ trị liệu; khẩu trang thời trang, cụ thể là khẩu trang vệ 
sinh để chống lại sự lây nhiễm vi rút cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng cho mặt; thiết 
bị mát-xa dùng cho mắt; thiết bị mát-xa dùng cho cá nhân; thiết bị thẩm mỹ sử dụng sóng 
siêu âm để thực hiện các quy trình điều trị da thẩm mỹ; găng tay bằng chất dẻo cho mục 
đích y tế.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ làm bánh; khay bày đồ ăn, chảo làm bánh; giá để bánh; bộ hũ đựng đồ 

ăn hoặc gia vị; dụng cụ vắt cam, chanh; muôi cán dài, cụ thể là vật dùng để cắt tạo hình cho 

bánh quy; khay đựng để nướng bánh quy, dụng cụ nấu nướng không dùng điện, cụ thể là 

xoong nhỏ có cán, chảo, ấm, nồi hấp, và chảo lớn sâu lòng (chảo wok); trục để giữ khăn 

giấy dạng cuộn (dùng trong nhà bếp); bộ bát đĩa; đĩa ăn, bát; bộ phân phối xà phòng dạng 

lỏng; ly/bình đựng đồ uống; cốc uống nước; cốc thủy tinh uống nước; cốc vại và đĩa nhỏ; 

xoong chần trứng; dụng cụ ép tỏi; nạo dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ gia dụng, cụ 

thể là kẹp dùng trong nhà bếp, bàn xẻng, dụng cụ lọc dạng lưới, xẻng lật, dĩa dùng để nấu 

nướng, dĩa dùng để phục vụ đồ ăn, thìa dùng để nấu nướng, thìa dùng để phục vụ đồ ăn, giá 

đựng dao, dụng cụ đánh kem (không chạy điện), nạo, dụng cụ trộn không chạy điện, muối, 

cái sàng, cái giần, cái rẫy, muỗng múc, thớt và trục cán bột; khay đựng đồ ăn; bộ phân phối 

khăn ăn cho mục đích gia dụng; bộ phân phối khăn giấy cho mục đích gia dụng; bình rót; 

cối xay muối và hạt tiêu (vận hành bằng tay); lọ trộn muối và hạt tiêu; đĩa phẳng phục vụ để 

đựng đồ ăn; đã phục vụ để đựng đồ ăn, khay phục vụ để đựng đồ ăn; giá giữ xà phòng; đã 

để xà phòng; giá đề gia vị; ấm trà; khay dùng cho mục đích gia dụng, không bằng kim loại; 

bình, giá đỡ nến; găng tay dùng cho lò nướng, phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá giữ cốc, 

dụng cụ mở nút chai; lọ nước hoa rỗng; hộp dùng để đựng thuốc cho mục đích cá nhân; 

vòng đánh dấu khăn ăn; chai đựng nước, rỗng; bàn chải đánh răng; bàn chải tóc; lược; tác 

phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, sứ, đất nung terra cotta hoặc gốm; tấm lót đĩa bằng nhựa; 

tấm lót đĩa bằng nhựa vinyl; ống hút để uống; hộp đựng chuyên dùng cho các dụng cụ mỹ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
615 

phẩm là cọ trang điểm và chổi trang điểm; thiết bị tẩy trang bằng điện; thiết bị tẩy trang 

không dùng điện, cọ mút dùng cho mỹ phàm; cọ mút dùng cho trang điểm; túi đựng đồ 

trang điểm, có đồ bên trong; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng phấn trang điểm, rỗng; 

bông phấn trang điểm; bông phấn mỹ phẩm; cọ mỹ phẩm; bàn chải tẩy tế bào chết; bộ phân 

phối chế phẩm khử trùng cho tay; hộp đựng chế phẩm khử trùng tay.  
 

 
(210) 4-2020-39991 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) OFF-WHITE LLC    (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 

NY 10601, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ phẩm dạng lông; mỹ phẩm dạng 

sữa; mỹ phẩm dạng gel; mỹ phẩm dạng dầu; kem mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; bút chì mỹ 

phẩm; khăn lau mỹ phẩm; bông mỹ phẩm; nước hoa có tỉ lệ tinh dầu thấp; nước hoa; chất 

thơm dùng cho cá nhân; nước thơm để xức sau khi tắm; xà phòng, cụ thể là, xà phòng tắm, 

xà phòng mỹ phẩm, xà phòng cạo râu, xà phòng có hương thơm, xà phòng làm đẹp không 

chứa thuốc, xà phòng khử mùi, xà phòng chống đổ mồ hôi; sữa tắm; tẩy tế bào chết dùng 

cho cơ thể; tẩy tế bào chết dùng cho mặt; tẩy tế bào chết dùng cho tay; chế phẩm dùng để 

tắm không chứa thuốc; chế phẩm chống đổ mồ hôi và khử mùi dùng cho cá nhân; kem 

dưỡng dạng lỏng (lotion) và sáp dùng sau khi cạo râu; kem dưỡng da dạng lỏng (lotion); 

chế phẩm dưỡng da, kem dưỡng da, kem dưỡng da dạng lỏng (lotion) không chứa thuốc, 

chế phẩm dưỡng ẩm, nước cân bằng (toner), kem dưỡng và tinh chất dạng lỏng đậm đặc 

(serum) dùng cho da, không chứa thuốc; dầu xoa bóp, không dùng cho mục đích y tế; kem 

xoa bóp, không dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; chất thơm phòng; hỗn hợp thơm làm từ 

cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; chế phẩm làm thơm không khí, hạt tắm [chất 

thơm]; chế phẩm dưỡng móng; nước sơn móng và chế phẩm tẩy nước sơn móng; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm dưỡng tóc; chế 

phẩm tạo kiểu tóc, nước xức tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu, dầu xả tóc; gel dùng cho tóc; keo 

bọt dùng cho tóc; sáp dưỡng môi; kem chống nắng mỹ phẩm; dầu và kem dạng lỏng 

(lotion) để làm rám nắng (mỹ phẩm); hộp son môi.  

 

Nhóm 04: Nến; dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn/dầu nhờn, nhiên liệu; hợp chất hấp 

thu bụi.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm dưỡng da chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; chế phẩm khử trùng dùng 

cho  tay; chế phẩm khử trùng dạng xịt dùng cho cá nhân; bộ dụng cụ chủ yếu bao gồm chế 

phẩm khử trùng dạng gel, khăn lau khử trùng và kem tay dùng để ngăn ngừa vi khuẩn [chế 

phẩm khử trùng].  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ trị liệu; khẩu trang thời trang, cụ thể là khẩu trang vệ 

sinh để chống lại sự lây nhiễm vi rút cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng cho mặt; thiết 

bị mát-xa dùng cho mắt; thiết bị mát-xa dùng cho cá nhân; thiết bị thẩm mỹ sử dụng sóng 

siêu âm để thực hiện các quy trình điều trị da thẩm mỹ; găng tay bằng chất dẻo cho mục 

đích y tế.     
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(210) 4-2020-39992 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.21; 2.1.1; A2.1.23; 2.9.14; A2.9.15 
(731) OFF-WHITE LLC    (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; kem dưỡng mỹ phẩm dạng lông; mỹ phẩm dạng 
sữa; mỹ phẩm dạng gel; mỹ phẩm dạng dầu; kem mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; bút chì mỹ 
phẩm; khăn lau mỹ phẩm; bông mỹ phẩm; nước hoa có tỉ lệ tinh dầu thấp; nước hoa; chất 
thơm dùng cho cá nhân; nước thơm để xức sau khi tắm; xà phòng, cụ thể là, xà phòng tắm, 
xà phòng mỹ phẩm, xà phòng cạo râu, xà phòng có hương thơm, xà phòng làm đẹp không 
chứa thuốc, xà phòng khử mùi, xà phòng chống đổ mồ hôi; sữa tắm; tẩy tế bào chết dùng 
cho cơ thể; tẩy tế bào chết dùng cho mặt; tẩy tế bào chết dùng cho tay; chế phẩm dùng để 
tắm không chứa thuốc; chế phẩm chống đổ mồ hôi và khử mùi dùng cho cá nhân; kem 
dưỡng dạng lỏng (lotion) và sáp dùng sau khi cạo râu; kem dưỡng da dạng lỏng (lotion); 
chế phẩm dưỡng da, kem dưỡng da, kem dưỡng da dạng lỏng (lotion) không chứa thuốc, 
chế phẩm dưỡng ẩm, nước cân bằng (toner), kem dưỡng và tinh chất dạng lỏng đậm đặc 
(serum) dùng cho da, không chứa thuốc; dầu xoa bóp, không dùng cho mục đích y tế; kem 
xoa bóp, không dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; chất thơm phòng; hỗn hợp thơm làm từ 
cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; chế phẩm làm thơm không khí, hạt tắm [chất 
thơm]; chế phẩm dưỡng móng; nước sơn móng và chế phẩm tẩy nước sơn móng; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm dưỡng tóc; chế 
phẩm tạo kiểu tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu, dầu xả tóc; gel dùng cho tóc; keo 
bọt dùng cho tóc; sáp dưỡng môi; kem chống nắng mỹ phẩm; dầu và kem dạng lỏng 
(lotion) để làm rám nắng (mỹ phẩm); hộp son môi.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dưỡng da chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; chế phẩm khử trùng dùng 
cho tay; chế phẩm khử trùng dạng xịt dùng cho cá nhân; bộ dụng cụ chủ yếu bao gồm chế 
phẩm khử trùng dạng gel, khăn lau khử trừng và kem tay dùng để ngăn ngừa vi khuẩn [chế 
phẩm khử trùng].  

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ trị liệu; khẩu trang thời trang, cụ thể là khẩu trang vệ 
sinh để chống lại sự lây nhiễm vi rút cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng cho mặt; thiết 
bị mát-xa dùng cho mắt; thiết bị mát-xa dùng cho cá nhân; thiết bị thẩm mỹ sử dụng sóng 
siêu âm để thực hiện các quy trình điều trị da thẩm mỹ; găng tay bằng chất dẻo cho mục 
đích y tế.     

 

 
(210) 4-2020-39993 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.9; 26.4.1; A26.4.5 
(731) OFF-WHITE LLC    (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ làm bánh; khay bày đồ ăn; chảo làm bánh; giá để bánh; bộ hũ đựng đồ 
ăn hoặc gia vị; dụng cụ vắt cam, chanh; muôi cán dài, cụ thể là vật dùng để cắt tạo hình cho 
bánh quy; khay đựng để nướng bánh quy; dụng cụ nấu nướng không dùng điện, cụ thể là 
xoong nhỏ có cán, chảo, ấm, nồi hấp, và chảo lớn sâu lòng (chảo wok); trục để giữ khăn 
giấy dạng cuộn (dùng trong nhà bếp); bộ bát đĩa; đĩa ăn, bát; bộ phân phối xà phòng dạng 
lỏng; ly/bình đựng đồ uống; cốc uống nước; cốc thủy tinh uống nước; cốc vại và đĩa nhỏ; 
xoong chần trứng; dụng cụ ép tỏi; nạo dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ gia dụng, cụ 
thể là kẹp dùng trong nhà bếp, bàn xẻng, dụng cụ lọc dạng lưới, xẻng lật, dĩa dùng để nấu 
nướng, dĩa dùng để phục vụ đồ ăn, thìa dùng để nấu nướng, thìa dùng để phục vụ đồ ăn, giá 
đựng dao, dụng cụ đánh kem (không chạy điện), nạo, dụng cụ trộn không chạy điện, muối, 
cái sàng, cái giần, cái rẫy, muỗng múc, thớt và trục cán bột; khay đựng đồ ăn; bộ phân phối 
khăn ăn cho mục đích gia dụng; bộ phân phối khăn giấy cho mục đích gia dụng; bình rót; 
cối xay muối và hạt tiêu (vận hành bằng tay); lọ trộn muối và hạt tiêu; đĩa phẳng phục vụ để 
đựng đồ ăn; đã phục vụ để đựng đồ ăn; khay phục vụ để đựng đồ ăn; giá giữ xà phòng; đã 
để xà phòng; giá để gia vị; ấm trà; khay dùng cho mục đích gia dụng, không bằng kim loại; 
bình, giá đỡ nến; găng tay dùng cho lò nướng; phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá giữ cốc; 
dụng cụ mở nút chai; lọ nước hoa rỗng; hộp dùng để đựng thuốc cho mục đích cá nhân; 
vòng đánh dấu khăn ăn; chai đựng nước, rỗng; bàn chải đánh răng; bàn chải tóc; lược; tác 
phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh, sứ, đất nung terra cotta hoặc gốm; tấm lót đĩa bằng nhựa; 
tấm lót đĩa bằng nhựa vinyl; ống hút để uống; hộp đựng chuyên dùng cho các dụng cụ mỹ 
phẩm là cọ trang điểm và chổi trang điểm; thiết bị tẩy trang bằng điện; thiết bị tẩy trang 
không dùng điện; cọ mút dùng cho mỹ phẩm; cọ mút dùng cho trang điểm; túi đựng đồ 
trang điểm, có đồ bên trong; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng phấn trang điểm, rỗng; 
bông phấn trang điểm; bông phấn mỹ phẩm; cọ mỹ phẩm; bàn chải tẩy tế bào chết; bộ phân 
phối chế phẩm khử trùng cho tay; hộp đựng chế phẩm khử trùng tay.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm đầy trải sàn; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm yoga; thảm chùi 
chân ở cửa; thảm trải sàn bằng vải dùng trong nhà; tấm treo tường không bằng vật liệu dệt, 
giấy dán tường; tấm phủ cứng cho sàn nhà; tấm phủ tường bằng nhựa vinyl hoặc chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2020-39994 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp dịch vụ trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy vi tính; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 
video trực tuyến, không tải xuống được; giải trí qua phát thanh; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; cung cấp tiện nghi giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp phim, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; giải trí qua truyền hình; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; phát hành phim; xuất bản sách. 
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(210) 4-2020-39995 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SIAM CITY CEMENT (Việt Nam)  
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất bảo quản gỗ; véc ni; chế phẩm chống ăn mòn; chất kết dính dùng cho 

sơn; chế phẩm chống gỉ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; gỗ xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây 
dựng]; sàn, không bằng kim loại; bê tông. 

 

 
(210) 4-2020-39996 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-39997 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.25 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Phú Hưng Chín 
Một  (VN) 
Tổ 5, khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên 

biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ 
vận tải hành khách. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2020-39998 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thanh Quang  (VN) 
Số 34, « 2, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm như : cà phê, nước tinh khiết, trà, sữa.  

 

 
(210) 4-2020-39999 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Đa 
Quốc Gia  (VN) 
Nhà số 3, ngách 9/24, phố Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa [bằng 

đường thủy]; cho thuê xe; bãi đỗ xe; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ giao hàng. 
 

 
(210) 4-2020-40000 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40001 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40002 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40003 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40004 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.7.23; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Quý Khang  
(VN) 
Số 55 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, phường 

¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi (ở dạng giỏ); trái cây có múi tươi; quả tươi; nho tươi; rau cỏ tươi; 

hạt (ngũ cốc), chưa xử lý.  
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(210) 4-2020-40005 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40006 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40007 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40008 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương  (VN) 
145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ côn trùng y tế. 
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(210) 4-2020-40009 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Quang  (VN) 
Số 58 ngõ 1, đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2020-40010 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Quang  (VN) 
Số 58 ngõ 1, đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 

và dịch vụ của người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thông tin giải trí; dịch vụ kỹ thuật ánh 
sáng cho các sự kiện; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch 
vụ vũ trường. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2020-40011 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Kim 

Thành Đạt  (VN) 
126A, đường Hồ Học Lãm, khu phố 2, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị tự động hóa như bộ khởi động từ, bộ xử lý trung 

tâm (cpu), bộ biến tần, bộ lập trình plc, rơ-le, mô-đun nguồn, thiết bị đo độ ngọt, màn hình 

cảm ứng, máy tính công nghiệp, các sản phẩm bằng nhựa như hạt nhựa nguyên sinh, hạt 

nhựa tái sinh, khuôn bằng nhựa chai, lọ, hũ, tuýp, văn phòng phẩm như giấy, băng keo, bút 

bi, bao thư, bìa, kẹp giấy, kệ đựng văn phòng phẩm, quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động, 

quần áo đồng phục, ba lô, túi xách, mũ (nón), khuôn đúc không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2020-40012 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.14 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty TNHH nông sản Song 
Nhi  (VN) 
Số 128, tổ 11, khóm 2, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; lát trái cây sấy khô.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây sấy khô, lát trái cây sấy khô, trái cây tươi.  

 

(210) 4-2020-40013 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Phát  
(VN) 
14 ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng 

B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát (đồ uống); đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2020-40014 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Long  
(VN) 
165/4 Lê Văn Khương, tổ 5, khu phố 1, 

phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng linh kiện ô tô- xe gắn máy, giày dép, mũ nón, trang phục.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe 

cộ; đánh bóng xe cộ; dịch vụ rửa xe; làm sạch xe cộ. 
 

 
(210) 4-2020-40015 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Vương Thị Bằng  (VN) 
Phòng 106, Khu D, ngõ 57 Láng Hạ, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Robot leo tường để làm sạch, được sử dụng để lau cửa sổ gia đình hoặc tường 

rèm của các tòa nhà cao tầng; robot leo tường để bảo trì và sửa chữa tòa nhà, được sử dụng 

để lát gạch men, sửa chữa và phun sơn các tòa nhà cao tầng; thiết bị rửa; hệ thống hút bụi 

cho mục đích làm sạch; máy và thiết bị điện để làm sạch.  
 

 
(210) 4-2020-40016 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh Phở Sơn Trang  
(VN) 
Số 395 A1 khu phố 1, phường 5, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; quán phở.  
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(210) 4-2020-40017 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.4.2; 25.5.25 

(591) Da cam, đỏ, đen, ghi, trắng. 

(731) WONG KAM TAT  (SG) 

#15-20, Sengkang East Road, Bik 200a, 

Singapore (Postal Code: 541200)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung khoáng chất cho mục 

đích y tế; đồ uống bổ sung nguyên tố vi lượng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung vitamin 

cho mục đích y tế; đồ uống lạnh dùng cho mục đích y tế; dịch truyền dùng cho mục đích y 

tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống thay thế chất điện giải dùng cho mục đích thường 

ngày và thể thao [đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước ngọt; đồ uống dùng trong 

thể thao; nước tăng lực [đồ uống không chứa thuốc].  
 

 
(210) 4-2020-40018 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 23.1.1; A2.1.16; A2.1.24; A25.7.7 

(591) Đen, ghi. 

(731) WONG KAM TAT   (SG) 

#15-20, Sengkang East Road, Bik 200a, 

Singapore (Postal Code: 541200)   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung khoáng chất cho mục 

đích y tế; đồ uống bổ sung nguyên tố vi lượng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung vitamin 

cho mục đích y tế; đồ uống lạnh dùng cho mục đích y tế; dịch truyền dùng cho mục đích y 

tế.    

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống thay thế chất điện giải dùng cho mục đích thường 

ngày và thể thao [đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước ngọt; đồ uống dùng trong 

thể thao; nước tăng lực [đồ uống không chứa thuốc].  
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(210) 4-2020-40020 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) D & A INDUSTRIES COMPANY 

LIMITED  (CN) 
Unit 1-2, Floor 5, China Shipbuilding 
Tower, 650 Cheung Sha Wan Road, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân dùng để liên kết hoặc phủ lên vải dệt, lông thú và da thuộc [hóa chất 

công nghiệp]; hóa chất phụ trợ dùng để phủ da thuộc; chế phẩm hóa học để bảo vệ da 
thuộc; hóa chất để xử lý da thuộc và các sản phẩm da động vật khác; hóa chất sử dụng như 
chất phụ trợ dùng trong ngành công nghiệp da thuộc và lông thú; hoá chất để thuộc da; hoá 
chất làm mới da thuộc; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc. 

 
Nhóm 02: Sơn phủ; mực cho da thuộc; chất nhuộm màu cho da thuộc; mực cho ngành thuộc 
da; sơn chịu lửa; chất pha loãng sơn; sơn chống gỉ; chế phẩm chống ăn mòn; sơn lót.  

 
Nhóm 03: Sáp đánh bóng; kem đánh bóng; giấy đánh bóng; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc 
[chất làm bóng]; sáp dùng cho đồ da thuộc; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; chế phẩm 
làm sạch; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; chế 
phẩm để tẩy màu. 

 

 
(210) 4-2020-40021 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 14.3.21; 18.1.21 
(591) Đỏ. 
(731) YA JIA DI PRECISION INDUSTRY 

CO., LTD.  (TW) 
1f No.283, Dongfeng Street, Bade 
District, Taoyuan City 334 Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-40022 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu  (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cho mục đích gia dụng như: máy ép thực phẩm (chạy điện); máy ép trái cây 
dùng cho mục đích gia dụng (chạy điện); máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp (chạy điện); 
máy xay/máy nghiền dùng cho nhà bếp (chạy điện); máy xay dùng cho gia đình (trừ loại 
vận hành bằng tay); máy nhào bột. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu ăn; bếp 
điện; nồi nấu đa năng; máy làm bánh mì. 

 
Nhóm 20: Gối; đệm; tấm đệm để ngủ; tấm trải để ngủ. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; 
đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; máy nghiền dùng cho nhà bếp không chạy 
điện. 

 

 
(210) 4-2020-40023 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23; 26.15.15; 

A5.5.20; A1.13.10 
(731) SPIRIT "LLC"  (US) 

1400 NW 159th St Miami Gardens 
Florida 33169 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; pin điện; dây cáp điện; thiết bị nạp ắc quy; loa, bộ nối 

[điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; giá đỡ cầu chì; bộ xử lý âm thanh; máy thu thanh (rađiô) 
dùng cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-40024 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHENZHEN GIEC DIGITAL CO., LTD.  

(CN) 
1st & 3rd Building, No.26 Puzai Road, 
Pingdi, Longgang, Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box); thiết bị thu tín 

hiệu video; thiết bị thu tín hiệu truyền hình cáp; thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh; 
máy thu thanh và thu hình; máy nghe nhạc đa phương tiện cầm tay; tai nghe không dây cho 
điện thoại thông minh; tai nghe nhét trong; vỏ hộp loa. 
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(210) 4-2020-40026 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Mạnh Cường  (VN) 
P604, tòa nhà N5D, đường Nguyễn Thị 
Thập, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-40027 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ may Tháng Tám  (VN) 
Số 35, ngõ 885, đường Dương Tự Minh, 
phường Quang Vinh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-40030 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung  (VN) 
Phòng 106, khu D, ngõ 57 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí; máy tạo ẩm; máy hút ẩm. 
 
 

(210) 4-2020-40031 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 1.15.21 
(591) Xám, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần LANDCHAT 

Việt Nam  (VN) 
Lô 39, tầng 2A Thăng Long Garden, số 
250, phố Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 

ADVISORY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-40032 (220) 29.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 5.5.1; 2.3.1; 1.15.15 

(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh đậm, xanh 

nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại NEWLYS Việt Nam  
(VN) 
Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo; xà phòng không chứa thuốc; nước xả làm mềm vải.  

 
 

(210) 4-2020-40034 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bảo 
Long  (VN) 
Lô D1-D2 khu TĐC, xã Phú Xuân, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm; 

chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chăm sóc sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); 

chế phẩm làm đẹp có chứa dược chất; chất bổ sung ăn kiêng; chất làm se (săn) da dùng cho 

mục đích y tế; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, 

kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, chế phẩm làm đẹp có chứa dược chất, chất bổ sung ăn 

kiêng, chất làm săn da dùng cho mục đích y tế, dược phẩm. 
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(210) 4-2020-40036 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

GENE  (VN) 
186 - 188 Nguyễn Duy Dương, phường 
03, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị phân tích adn và arn dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 
thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi các thành phần 
trong cơ thể. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, phân tích sinh học và bộ gen di truyền; dịch vụ chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực sinh học và di truyền học; dịch vụ kiểm tra gen di truyền cho mục 
đích nghiên cứu; dịch vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học di truyền, bệnh di 
truyền, gen, dược phẩm hoặc các phương pháp chẩn đoán từ tế bào gốc, mô tế bào gốc hoặc 
khung tế bào gốc hoặc kết hợp các đối tượng trên; cung cấp thông tin liên quan đến công 
nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, khoa học y dược; dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (tất cả các dịch vụ 
trên đều thuộc nhóm 42). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về gen; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ kiểm tra gen cho mục 
đích y tế; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ phòng khám chuyên khoa; dịch vụ bệnh 
viện. 

 

 
(210) 4-2020-40037 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.13.15; 1.13.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

GENE  (VN) 
186 - 188 Nguyễn Duy Dương, phường 
03, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị phân tích adn và arn dùng cho 

mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 
thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi các thành phần 
trong cơ thể. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, phân tích sinh học và bộ gen di truyền; dịch vụ chuyển giao 

công nghệ trong lĩnh vực sinh học và di truyền học; dịch vụ kiểm tra gen di truyền cho mục 
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đích nghiên cứu; dịch vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học di truyền, bệnh di 

truyền, gen, dược phẩm hoặc các phương pháp chẩn đoán từ tế bào gốc, mô tế bào gốc hoặc 

khung tế bào gốc hoặc kết hợp các đối tượng trên; cung cấp thông tin liên quan đến công 

nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công 

nghệ, khoa học y dược; dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (tất cả các dịch vụ 

trên đều thuộc nhóm 42). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về gen; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ kiểm tra gen cho mục 

đích y tế; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ phòng khám chuyên khoa; dịch vụ bệnh 

viện. 
 

 
(210) 4-2020-40039 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn 

Sơn, Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 

Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (các sản phẩm gạch ốp lát). 
 

 
(210) 4-2020-40040 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; A1.1.12; A1.1.2; 25.3.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FARCENT   (VN) 
ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước tẩy bồn cầu; nước lau sàn; nước rửa bát; nước lau 

kính; nước rửa chén; nước tẩy trắng sàn nhà; nước hoa xịt phòng; sáp thơm dùng để làm 

thơm phòng.   

 

Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh gia dụng: cây lau kính, thanh gạt nước, cây lau nhà, chổi quét 

nhà, dụng cụ vệ sinh dùng để lau rửa (không dùng điện), dụng cụ vệ sinh toilet, giá phơi 

quần áo, thùng rác, giẻ lau chùi vệ sinh/cây lau chùi vệ sinh, giẻ lau sàn, bông thải dùng để 

làm sạch, bông vụn dùng để lau dọn.  
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(210) 4-2020-40041 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 22.1.1; 1.1.17 
(591) Trắng, cam nhạt, nâu đen, nâu nhạt, nâu 

vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hãng phim 
Chánh Phương  (VN) 
69/1/15 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu âm; máy dựng phim; màn hình; thiết bị ghi hình; camera (máy quay 

phim); thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ marketing cho dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
cho thuê dụng cụ quảng cáo; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo; dịch vụ cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ điện báo; dịch vụ truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền bản fax.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim 
quảng cáo); dịch vụ cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; hoạt động sáng tác, 
nghệ thuật và giải trí; đào tạo nghề; phát hành phim truyện, phim điện ảnh, phim video và 
chương trình truyền hình; dịch vụ quay phim, chụp hình; hoạt động hậu kỳ (hoạt động sản 
xuất phim); hoạt động chiếu phim cố định; hoạt động chiếu phim lưu động. 

 

 
(210) 4-2020-40042 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A26.1.18; 26.4.1; 

26.4.10 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, đen, đỏ, xám 

xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lân   (VN) 
Số 561 đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng (thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, 

mỹ phẩm, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, 
ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), thực phẩm chức năng, 
sữa, sản phẩm từ sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, đồ uống có gas (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ 
uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 
máy vi tính, thiết bị viễn thông, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động 
vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, quần áo, 
giày, dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, giường, 
tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đĩa, đũa, 
muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
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phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), xe 
nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé) trong siêu thị, cửa hàng.  

 

 
(210) 4-2020-40043 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Hiền   (VN) 
Số 960 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động; bộ ghép nối âm thanh; loa; thiết bị ghi âm thanh; 

thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị và máy âm thanh. 
 

(210) 4-2020-40044 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Hiền  (VN) 
Số 960 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp điện; thiết bị 

đun nước; đèn điện; thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ 
nấu ăn, không dùng điện; thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; dụng cụ nhà 
bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2020-40046 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, cam đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Bảo   (VN) 
Căn G5.08, Block G, EhomeS Nam Sài 
Gòn, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; quần áo; quần dài; áo choàng ngoài; áo váy; quần đùi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ kiện thời trang, túi da, ví da, giày da, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40048 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13; A5.3.15; 

1.15.15; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch hàng 
không Việt Nam   (VN) 
Tầng 3 số nhà 26, ngõ 24 tổ 1E, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố  
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, kính thuốc.  
 

 
(210) 4-2020-40049 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.5.1; 7.3.1; 7.1.24 
(591) Xanh rêu đậm, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển xây 
dựng và dịch vụ An Gia   (VN) 
Số nhà 16, ngách 102, ngõ 192 Lê Trọng 
Tấn, tổ 1, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, văn phòng, nhà ở, cầu đường; cải 

tạo, sửa chữa các công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

 
(210) 4-2020-40050 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX cơ khí và 
thương mại Liên Hiệp Phú  
(VN) 
Lô J17 đường số 10, CCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga và các phụ kiện bếp ga: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều chỉnh 

ga, dây dẫn ga, đầu đốt.  
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(210) 4-2020-40051 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX cơ khí và 
thương mại Liên Hiệp Phú   (VN)
Lô J17 đường số 10, CCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga và các phụ kiện bếp ga: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều chỉnh 

ga, dây dẫn ga, đầu đốt.  
 

 
(210) 4-2020-40052 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX cơ khí và 
thương mại Liên Hiệp Phú   (VN)
Lô J17 đường số 10, CCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga và các phụ kiện bếp ga: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều chỉnh 

ga, dây dẫn ga, đầu đốt.  
 

 
(210) 4-2020-40053 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX cơ khí và 
thương mại Liên Hiệp Phú   (VN)
Lô J17 đường số 10, CCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga và các phụ kiện bếp ga: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều chỉnh 

ga, dây dẫn ga, đầu đốt.  
 
 

(210) 4-2020-40054 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH trưng bày sáng 
tạo KINGWOOD (Việt Nam)  (VN)
Lô 2G đường CN1, CN3 & CN8, khu 
công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, 
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá bày hàng; quầy trưng bày; đồ đạc bằng 
kim loại; ghế trường kỷ; tủ trưng bày [đồ đạc]; quầy hàng [dạng bàn]; giá treo quần áo; 
khung giường [bằng gỗ]; tủ sách; giá đồ đạc; đồ vật trang trí [lưu động]; tủ trưng bày [đồ 
đạc]; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; ngăn đựng của đồ đạc.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; trang trí các quầy kính cửa hàng; trưng bày 
sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh.   

 
Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; dịch vụ nghề mộc; tư vấn xây dựng; đánh véc ni; giám 
sát việc xây dựng công trình; thông tin về sửa chữa; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; sơn vẽ hoặc 
sửa chữa biển hiệu; bảo dưỡng đồ đạc; phục chế đồ đạc; dịch vụ sửa chữa và trang trí nội 
thất.   

 
Nhóm 40:  Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; gia công da; đánh bóng 
bằng cách mài; dịch vụ mài mòn; dịch vụ hàn; dịch vụ phun cát.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 
người khác; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; dịch vụ 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế bao bì; thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-40055 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.1.1; 25.5.2; 26.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ vận tải Long Sơn  (VN) 
85 Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 
3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách; vận tải; cho thuê xe chở khách chạy 

bằng động cơ; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; chuyên chở bằng xe tải. 
 

 
(210) 4-2020-40056 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.4; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 
Xanh  (VN) 
35/17/8 đường số 4, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-40057 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Núm bơm mỡ vào máy; quặng sắt; quặng kim loại; đường ống bằng kim loại; 

kim loại tự cháy; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; ống thép; tấm thép; đai thép; thép dạng 
thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40059 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.3 
(591) Xanh lam, đỏ, đen. 
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Núm bơm mỡ vào máy; quặng sắt; quặng kim loại; đường ống bằng kim loại; 

kim loại tự cháy; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; ống thép; tấm thép; đai thép; thép dạng 
thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40060 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Núm bơm mỡ vào máy; quặng sắt; quặng kim loại; đường ống bằng kim loại; 
kim loại tự cháy; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; ống thép; tấm thép; đai thép; thép dạng 
thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40061 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; má phanh dùng cho xe « 

tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; giá đỡ động cơ cho xe cộ đường bộ; nắp chụp moay-
¬; giảm xóc cho ô tô; móc nối toa xe cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2020-40062 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.3 
(591) Xanh lam, đỏ, đen. 
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; má phanh dùng cho xe « 

tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; giá đỡ động cơ cho xe cộ đường bộ; nắp chụp moay-
¬; giảm xóc cho ô tô; móc nối toa xe cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2020-40063 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LINZHOU FENGBAO PIPE 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
West Anyao Road, National Hongqiqu 
Economic And Technological 
Development Zone, Linzhou City, 
Henan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; má phanh dùng cho xe « 

tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; giá đỡ động cơ cho xe cộ đường bộ; nắp chụp moay-

¬; giảm xóc cho ô tô; móc nối toa xe cho xe cộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 

 
(210) 4-2020-40064 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) YUEZHONGGUI BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 

Room 5V-5383, Block 2, No.753 

Yuyuan Road, Changning District, 

Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng vệ sinh dạng bánh; sữa rửa mặt; chế phẩm làm sạch tay; chế 

phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; kem đánh răng; mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm tẩy trang. 
 

 
(210) 4-2020-40065 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tenamyd  (VN) 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu 

công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40066 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tenamyd  (VN) 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu 

công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
640 

(210) 4-2020-40067 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tenamyd  (VN) 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu 

công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40068 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Hòa  (VN) 
E15, Lô N05, khu đô thị mới Dịch Vọng, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; tuyển sinh học viên; vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; nghiên cứu, đánh giá chương trình giáo dục đào tạo của các giáo sư và giáo viên. 
 

 
(210) 4-2020-40069 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Hòa  (VN) 
E15, lô N05, khu đô thị mới Dịch Vọng, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; kinh doanh bất động 

sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; định giá 

bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2020-40070 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.14; 7.1.24; 15.7.1; A11.3.3; A1.1.10; 

A1.1.3 
(540) 

  

(731) Phạm Vũ Trang   (VN) 
Số nhà 24A5, ngõ 75/10 phố Nguyễn 
Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống (nước giải khát, rượu, bia, đồ uống trên cơ sở cà phê), cà phê, 

thuốc lá, đường, sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-40071 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 2.5.1; 2.9.1; 2.9.14 
(591) Hồng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Hoàng 
Long  (VN) 
¤ 12, lô A5, đường D1, khu tái định cư 
Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm mẹ và bé như: bình sữa và phụ kiện bình sữa như núm ti, bỉm 

tã giấy, đồ chơi cho bé, tấm lót, đồ sơ sinh như quần áo. 
 
 

(210) 4-2020-40072 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 

dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 
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Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40073 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 

dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40074 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 

dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 
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(210) 4-2020-40075 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 

dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40076 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 

dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2020-40077 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; thực phẩm bổ sung (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung 
dinh dưỡng, dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn). 

 
Nhóm 30: Ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc; bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa công thức cho người lớn (dạng bột hoặc lỏng, nhằm bổ sung dinh dưỡng, dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu, không chứa cồn), 
ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc, bột ăn dặm, cháo dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40078 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 3.4.11; 

A26.11.8; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Phong  (VN) 
Tổ dân phố Tân Nhuệ, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn [không còn sống]; chất chiết ra từ thịt. 

 

 
(210) 4-2020-40079 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong 
y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí 
chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp 
chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng đệm dán 
chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng 
bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y tế; chế phẩm dược giảm đau chống 
viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu 
thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch 
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vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 

 

 
(210) 4-2020-40080 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2020-40081 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần găng Hợp 
Thành     (VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40082 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần găng Hợp 
Thành    (VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; găng tay y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40083 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và truyền thông NQA   (VN) 
Số 21 Tô Vĩnh Diện, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng].  
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(210) 4-2020-40084 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Trắng, màu vàng, xanh lá, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TLT Life   (VN) 
220-222 Phan Văn Hớn, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-40085 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV kỹ thuật 
Tú Lộc   (VN) 
451 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy xén; máy phát điện; máy gia công kim loại; máy cắt; máy 

tiện và cắt ren.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật tư, phụ kiện để sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp; mua bán 
máy phay cnc (máy phay cnc điều khiển số dòng: Vf500, Vf700, Va750, Va500), máy tiện 
cnc điều khiển số; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40086 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng  (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.    
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Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.      

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40087 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng    (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật, men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40088 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu đất. (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng    (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.     
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Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40089 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng    (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40090 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
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chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2020-40091 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa    

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm.   

 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.    

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2020-40092 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng    (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm.    

 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.    

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
650 

(210) 4-2020-40093 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng    (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.      

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40094 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.     

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40095 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng     (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.    

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2020-40096 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.     

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

(210) 4-2020-40097 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.    

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2020-40098 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
 

(210) 4-2020-40099 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40100 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 25.12.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
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Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40101 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2020-40102 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40103 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ đô, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
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Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40104 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh nõn chuối, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
TÂN SƠN MINH  (VN) 
P803 B4 khu đô thị Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; xử lý thực phẩm thừa như nghiền trái 

cây thừa, vỏ trứng, xương cá, rác hữu cơ; lọc không khí và xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2020-40105 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Hiếu   (VN) 
27/14/15/24 Nguyễn Văn Săng, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; va li; ví (bóp); ba lô; túi đeo; túi xách thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: đồ đi ở chân, balô, túi 
xách, ví, đồ đội đầu, đồ chơi, kính mắt, phụ kiện thời trang, bông tai (trang sức), quần áo, 
khăn quàng cổ, mũ (nón), giày dép.  

 
Nhóm 40: Gia công giày dép; may quần áo.  

 

 
(210) 4-2020-40106 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 26.1.12; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và dịch vụ thương mại 
IVN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 5A, ngõ 98, đường Đàm Quang 
Trung, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2020-40107 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lọc Không 
Khí Việt Nam   (VN) 
Số 11, tổ 7, khu 7, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất (hóa chất công nghiệp; hóa chất khử mùi; hóa chất xử lý nước; chất phụ 

gia hóa học cho chất diệt nấm); men vi sinh xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2020-40108 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Trân  (VN) 
Số 41 ngõ 320, tổ 7, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa); chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm dược, 
dược phẩm; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đồng nhất hóa phù 
hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40109 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương đậm, vàng, 

vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thái An   (VN) 
10/9 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-40110 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 25.12.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40111 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40112 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Long 
Thăng   (VN) 
Lô số A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 
Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
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chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2020-40113 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

 
(210) 4-2020-40114 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

 
(210) 4-2020-40115 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.14; 3.1.15 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
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(210) 4-2020-40116 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.1; A3.1.24 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

 
(210) 4-2020-40117 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.14; 3.1.15 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  

 
 

(210) 4-2020-40118 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
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(210) 4-2020-40119 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  
 

 
(210) 4-2020-40120 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.1; A3.1.24 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 

thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 
 

 
(210) 4-2020-40121 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm. 
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(210) 4-2020-40122 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40123 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2020-40124 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 
thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40125 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2020-40126 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2020-40127 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40128 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2020-40129 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2020-40130 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.11.23; 5.11.10; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

đỏ, vàng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
quốc tế Thắng Lợi  (VN) 
817/67, quốc lộ 57, ấp Long Huê, xã 

Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến 

Tre 

 

(511)   Nhóm 01: Giá thể trồng cây; đất trồng trọt; phân bón. 

 
 

(210) 4-2020-40131 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2020-40132 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 

 
(210) 4-2020-40133 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2020-40134 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
665 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 
thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40135 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 
thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40136 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản. 
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Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40137 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40138 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ, vàng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
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chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40139 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thức ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2020-40140 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.    
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(210) 4-2020-40141 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, xanh dương, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.    
 

 
(210) 4-2020-40142 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, xanh dương, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 

để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 

Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 

thú y; chất diệt nấm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.    
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(210) 4-2020-40143 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh dương, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.    

 

 
(210) 4-2020-40144 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thúc ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2020-40145 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, vàng, nâu đất, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thúc ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.      

 
 

(210) 4-2020-40146 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thúc ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
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chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.      

 

(210) 4-2020-40147 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong/làm sạch; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; chế phẩm sinh học xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá; chế phẩm sinh học (men) dùng 
để xử lý môi trường nước cho nuôi trồng thủy sản.   

 
Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất diệt nấm.   

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; men cho 
thúc ăn động vật; cám tăng trọng cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh cho thủy sản, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y, thức ăn dành cho thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cám tăng trọng, con giống thủy sản, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.      

 
Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; làm vườn; chăn nuôi động vật.  

 

 
(210) 4-2020-40148 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana, 46285, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là dược phẩm dùng để điều trị tình trạng hói, bệnh an-dai-

mơ, chứng viêm da dị ứng, rối loạn và bệnh tự miễn dịch, bệnh và chứng rối loạn về máu, 

rối loạn và bệnh về xương và bộ xương, bệnh ung thư, bệnh tim mạch, các bệnh và các rối 

loạn hệ thống thần kinh trung ương, chứng đau đầu từng chuỗi, bệnh vi rút corona, bệnh 
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viêm đường ruột (bệnh crohn), chứng mất trí, rối loạn và bệnh về da, bệnh đái đường, rối 

loạn lipit máu, các bệnh và rối loạn nội tiết, bệnh đau xơ cơ, các bệnh và rối loạn đường tiêu 

hóa, chứng đau đầu, chứng suy tim, các bệnh và rối loạn viêm nhiễm và chứng viêm, bệnh 

viêm ruột, các rối loạn và bệnh về thận, các rối loạn và bệnh về gan, bệnh lu-pút, rối loạn 

tâm thần, rối loạn và bệnh chuyển hóa, chứng đau nửa đầu, các rối loạn và bệnh thoái hóa 

thần kinh, rối loạn thần kinh, bệnh béo phì, bệnh viêm khớp xương mãn tính, chứng đau, 

bệnh parkinson, bệnh vẩy nến, viêm khớp vẩy nến, viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm loét đại 

tràng, bệnh về mạch (máu); tác nhân, chế phẩm và chất chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; 

tác nhân chẩn đoán sử dụng trong chụp bằng máy rọi cắt lớp dùng cho mục đích y tế, cụ thể 

là chất cản quan sử dụng trong cơ thể dùng trong chụp bằng máy rọi cắt lớp; chế phẩm chẩn 

đoán có thuốc phóng xạ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán có thuốc phóng xạ sử 

dụng trong chẩn đoán các bệnh thoái hóa thần kinh dạng tinh bột. 
 

 
(210) 4-2020-40149 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại TÂM 
LONG  (VN) 
Phòng 201, tầng 2, tòa nhà CT4 Vimeco, 

đường Nguyễn Chánh, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40150 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 18.3.21; 26.3.4; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần COMARTEK  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà AD Building, số 15, ngõ 

92, đường Trần Thái Tông, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; giới thiệu sản phẩm; quản lý tư liệu bằng máy tính; quản lý tệp tin 

máy tính; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh 

bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web.  
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(210) 4-2020-40151 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 18.3.21; 26.3.4; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần COMARTEK  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà AD Building, số 15, ngõ 

92, đường Trần Thái Tông, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch 

vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 

máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 

tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án 

kỹ thuật; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác; phát triển 

nền tảng máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2020-40152 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Việt  (VN) 
450/91 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính bơi; mặt nạ của thợ lặn; bộ quần áo lặn; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể 

thao.  
 

 
(210) 4-2020-40153 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; 2.9.14; 1.15.3; 21.3.13 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ULTIMATE SUP  
(VN) 
Số nhà 19 ngõ 120 tổ 31 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2020-40154 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.15.15; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát Âm Hay  
(VN) 
243/2/64 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là trung tâm dạy tiếng Anh, trung tâm dạy 

giao tiếp tiếng Anh, trung tâm luyện phát âm và ngữ điệu tiếng Anh.  
 

 
(210) 4-2020-40155 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 1.17.11 

(591) Xanh ngọc, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK Donalandz  
(VN) 
F8 đường Nguyễn Văn Linh, KDC Rạch 

Bà Tánh, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.   

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu diệt cỏ; thuốc diệt trừ nấm; thuốc 

phòng và trị bệnh cho cây trồng; thuốc diệt chuột và động vật có hại; thuốc dẫn dụ côn 

trùng; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

Nhóm 35: Mua bán nông sản; mua bán lương thực thực phẩm; mua bán phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2020-40158 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tới  (VN) 
21/58 Đinh Liệt, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Bột tách béo (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2020-40159 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Huynh  (VN) 
52/259, khu phố 1, phường Tân Mai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Giá treo đồ; bàn làm việc; ghế ngồi; giá sách [đồ đạc]; tủ đựng quần áo; giường.  

 

(210) 4-2020-40160 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
vật liệu NANOMATE  (VN) 
Số 38, ngõ 4/21 phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thi công nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2020-40161 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.6; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Trắng, xanh thổ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN) 
Phòng 1612, tòa B6A, khu đô thị Nam 
Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem chống nắng; các chế phẩm mỹ phẩm để bảo vệ da khỏi tia nắng mặt trời; 

chế phẩm mỹ phẩm phục hồi da; mỹ phẩm không chứa thuốc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm để bảo vệ da; chế phẩm mỹ phẩm giúp giảm thiểu nếp nhăn dùng cho da mặt; mỹ 
phẩm cho mục đích sử dụng cá nhân; kem dưỡng da; sáp để làm rụng lông; kem làm rụng 
lông; chế phẩm làm rụng lông; chất lỏng làm rụng lông; gel, keo xịt tóc dùng để cố định 
(tạo nếp) cho tóc; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 
thuốc; nước xức phục hồi tóc không chứa thuôc; gel dưỡng tóc; nước xức tóc; chế phẩm để 
cố định (tạo nếp) tóc; huyết thanh dưỡng tóc (mỹ phẩm); gel tạo kiểu tóc; sáp vuốt tóc; dầu 
xả tóc; kem dưỡng tóc. 
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(210) 4-2020-40162 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; 5.7.3 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Tề 
Trang  (VN) 
23/37 C Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia thực phẩm: hóa chất dùng bảo quản thực phẩm, chế phẩm dùng bảo quản 

thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40163 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật môi trường Đông Nam 
BỘ  (VN) 
16/4 KP. 4, đường Lê Văn Khương, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không 

khí hoặc nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; thiết bị lọc 

nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
 

 
(210) 4-2020-40164 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật môi trường Đông Nam 
BỘ  (VN) 
16/4 KP. 4, đường Lê Văn Khương, 

phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không 

khí hoặc nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; thiết bị lọc 

nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
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(210) 4-2020-40165 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng 

bầu dục, bao và túi để bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
 

 
(210) 4-2020-40166 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh da trời, vàng kim, trắng. 

(540) 

  

(731) Kiều Thanh Thảo  (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Nhân Đạo, huyện 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; trà sữa (trà là chủ yếu); chè; 

ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-40167 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HI-CLASS  (VN) 
C2, cư xá Nguyễn Văn Trỗi, đường 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ dùng trong khách sạn như: sữa tắm, dầu gội, bàn chải, kem 

đánh răng, lược theo đơn đặt hàng của người khác; gia công mỹ phẩm theo đơn đặt hàng 
của người khác; gia công may chăn ga, gối nệm, ghế dạng túi, giường vải, thú bông vải, 
quần áo theo đơn đặt hàng của người khác; gia công đồ dùng bằng gỗ như bàn, tủ, kệ sách, 
giường, ghế theo đơn đặt hàng của người khác. 
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(210) 4-2020-40168 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Vàng đồng, vàng, vàng nhạt, đỏ, đỏ nâu. 
(731) Phạm Đức Hùng  (VN) 

327/21 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 

đóng hộp; tổ yến đã chế biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng 
hộp, yến sào đã chưng cất và đóng hộp, tổ yến đã chế biến, yến nguyên liệu, đồ uống không 
cồn làm từ tổ yến, nước yến, nước giải khát làm từ yến. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà yến (nhà nuôi chim yến); tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến 

 

 
(210) 4-2020-40169 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.1.4; 3.1.16; 25.7.25; 

25.1.5; 2.7.23; 2.7.14; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, vàng cam, 

cam, hồng đỏ. 
(731) Công ty TNHH thể thao Thiên 

Bảo  (VN) 
Tầng 3, Số 2 Hồ Xuân Hương, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dạy võ; tổ chức các giải thi đấu võ; trại tập luyện thể thao; tổ 

chức các cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan đến võ 
thuật. 

 

 
(210) 4-2020-40171 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.15.15 
(731) ZHEJIANG PL ELECTRIC CO., LTD.  

(CN) 
5-2, Chunhuizhong Road, Yong An 
Industrial Park, Xianju County, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Xe ủi đất; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất hàng hoá; máy đào xúc; bộ 
khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều. 

 

 
(210) 4-2020-40172 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; A5.5.20 
(591) Đen, đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Immortal  (VN) 
29A Trần Quốc Toản, phường 08, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên; cây hoa hồng. 

 

 
(210) 4-2020-40173 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 3.1.1; 4.3.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đồng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ King Of Wine  (VN) 
1287 Nguyễn Duy Trinh, phường Long 
Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống có cồn; rượu hỗn hợp; rượu mùi; rượu mạnh; rượu uýt ki. 

 

 
(210) 4-2020-40174 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FBBC  (VN) 
147/149 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang [led]; đèn điện. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc bằng 
kim loại; đồ gỗ mỹ thuật. 
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(210) 4-2020-40175 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần FBBC  (VN) 
147/149 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tắm hơi; bệ xí vệ sinh; buồng tắm đứng có 

vòi sen; vòi hoa sen; thiết bị làm nóng nước. 
 

 
(210) 4-2020-40176 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, tím, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt (đã sơ chế); rau quả (đã sơ chế); trái cây (đã sơ chế); thịt; gia cầm (không 

còn sống); thủy hải sản (không còn sống); trứng; sữa chua; sữa yến mạch; sữa đậu nành; sữa 
gạo; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; sô-cô-la; gạo; muối; ngũ cốc; bột gạo; bột mì; bột ngũ cốc; 
bột yến mạch; bột ngô; chế phẩm từ ngũ cốc; mì sợi; mì ống; mì ăn liền; bún ăn liền; phở 
ăn liền; cháo; cơm ăn liền; bánh kẹo; bánh mì; thạch hoa quả (bánh kẹo); đường; mật ong; 
gia vị thực phẩm; tương ớt (gia vị); tỏi băm (gia vị); xốt (gia vị); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; hoa tươi; gia cầm (còn sống); động vật (còn sống); 
thủy hải sản (còn sống); hạt giống (để trồng); hạt (ngũ cốc); nấm tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước trái cây lên men; chiết xuất từ trái cây (không có 
cồn); nước ép trái cây; nước ép từ rau củ (đồ uống); nước quả cô đặc; mật hoa quả (không 
có cồn); nước sinh tố; đồ uống không cồn làm từ trái cây sây khô; bia trái cây. 

 
Nhóm 33: Nước uống có cồn; rượu (lên men từ trái cây); rượu nho.  

 
Nhóm 35: Mua bán bao gồm cả mua bán trên mạng internet các loại sản phẩm: hạt đã sơ 
chế, rau quả đã sơ chế, trái cây đã sơ chế, thịt, gia cầm không còn sống, thủy hải sản không 
còn sống, trứng, sữa chua, sữa yến mạch, sữa đậu nành, sữa gạo, chế phẩm để nấu xúp, xúp, 
đậu phụ, trà, cà phê, ca cao, sô-cô-la, gạo, muối, ngũ cốc, bột gạo, bột mì, bột ngũ cốc, bột 
yến mạch, bột ngô, chế phẩm từ ngũ cốc, mì sợi, mì ống, mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn 
liền, cháo, cơm ăn liền, bánh kẹo, bánh mì, thạch hoa quả (bánh kẹo), đường, mật ong, gia 
vị thực phẩm, tương ớt (gia vị), tỏi băm (gia vị), xốt (gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
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ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, trái cây tươi, rau củ quả tươi, 
hoa tươi, gia cầm (còn sống), động vật (còn sống), thủy hải sản (còn sống), hạt giống (để 
trồng), hạt (ngũ cốc), nấm tươi, đồ uống không có cồn, nước trái cây lên men, chiết xuất từ 
trái cây (không có cồn), nước ép trái cây, nước ép từ rau củ (đồ uống), nước quả cô đặc, mật 
hoa quả (không có cồn), nước sinh tố, đồ uống không cồn làm từ trái cây sấy khô, bia trái 
cây, nước uống có cồn, rượu (lên men từ trái cây), rượu nho]; tiếp thị để bán hàng; quảng 
cáo đề bán hàng; triển lãm giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng 
cây; chăn nuôi động vật; dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh cảnh. 

 

 
(210) 4-2020-40177 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, tím, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt (đã sơ chế); rau quả (đã sơ chế); trái cây (đã sơ chế); thịt; gia cầm (không 

còn sống); thủy hải sản (không còn sống); trứng; sữa chua; sữa yến mạch; sữa đậu nành; sữa 
gạo; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; sô-cô-la; gạo; muối; ngũ cốc; bột gạo; bột mì; bột ngũ cốc; 
bột yến mạch; bột ngô; chế phẩm từ ngũ cốc; mì sợi; mì ống; mì ăn liền; bún ăn liền; phở 
ăn liền; cháo; cơm ăn liền; bánh kẹo; bánh mì; thạch hoa quả (bánh kẹo); đường; mật ong; 
gia vị thực phẩm; tương ớt (gia vị); tỏi băm (gia vị); xốt (gia vị); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; hoa tươi; gia cầm (còn sống); động vật (còn sống); 
thủy hải sản (còn sống); hạt giống (để trồng); hạt (ngũ cốc); nấm tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước trái cây lên men; chiết xuất từ trái cây (không có 
cồn); nước ép trái cây; nước ép từ rau củ (đồ uống); nước quả cô đặc; mật hoa quả (không 
có cồn); nước sinh tố; đồ uống không cồn làm từ trái cây sây khô; bia trái cây. 

 
Nhóm 33: Nước uống có cồn; rượu (lên men từ trái cây); rượu nho. 

 
Nhóm 35: Mua bán bao gồm cả mua bán trên mạng internet: các loại sản phẩm: hạt đã sơ 
chế, rau quả đã sơ chế, trái cây đã sơ chế, thịt, gia cầm không còn sống, thủy hải sản không 
còn sống, trứng, sữa chua, sữa yến mạch, sữa đậu nành, sữa gạo, chế phẩm để nấu xúp, xúp, 
đậu phụ, trà, cà phê, ca cao, sô-cô-la, gạo, muối, ngũ cốc, bột gạo, bột mì, bột ngũ cốc, bột 
yến mạch, bột ngô, chế phẩm từ ngũ cốc, mì sợi, mì ống, mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn 
liền, cháo, cơm ăn liền, bánh kẹo, bánh mì, thạch hoa quả (bánh kẹo), đường, mật ong, gia 
vị thực phẩm, tương ớt (gia vị), tỏi băm (gia vị), xốt (gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
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ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, trái cây tươi, rau củ quả tươi, 
hoa tươi, gia cầm (còn sống), động vật (còn sống), thủy hải sản (còn sống), hạt giống (để 
trồng), hạt (ngũ cốc), nấm tươi, đồ uống không có cồn, nước trái cây lên men, chiết xuất từ 
trái cây (không có cồn), nước ép trái cây, nước ép từ rau củ (đồ uống), nước quả cô đặc, mật 
hoa quả (không có cồn), nước sinh tố, đồ uống không cồn làm từ trái cây sấy khô, bia trái 
cây, nước uống có cồn, rượu (lên men từ trái cây), rượu nho]; tiếp thị để bán hàng; quảng 
cáo đề bán hàng; triển lãm giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng 
cây; chăn nuôi động vật; dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh cảnh. 

 

 
(210) 4-2020-40178 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, tím, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần VI NA MIT  

(VN) 
Số 81/3, khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt (đã sơ chế); rau quả (đã sơ chế); trái cây (đã sơ chế); thịt; gia cầm (không 

còn sống); thủy hải sản (không còn sống); trứng; sữa chua; sữa yến mạch; sữa đậu nành; sữa 
gạo; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; sô-cô-la; gạo; muối; ngũ cốc; bột gạo; bột mì; bột ngũ cốc; 
bột yến mạch; bột ngô; chế phẩm từ ngũ cốc; mì sợi; mì ống; mì ăn liền; bún ăn liền; phở 
ăn liền; cháo; cơm ăn liền; bánh kẹo; bánh mì; thạch hoa quả (bánh kẹo); đường; mật ong; 
gia vị thực phẩm; tương ớt (gia vị); tỏi băm (gia vị); xốt (gia vị); thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; hoa tươi; gia cầm (còn sống); động vật (còn sống); 
thủy hải sản (còn sống); hạt giống (để trồng); hạt (ngũ cốc); nấm tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước trái cây lên men; chiết xuất từ trái cây (không có 
cồn; nước ép trái cây; nước ép từ rau củ (đồ uống); nước quả cô đặc; mật hoa quả (không có 
cồn); nước sinh tố; đồ uống không cồn làm từ trái cây sây khô; bia trái cây. 

 
Nhóm 33: Nước uống có cồn; rượu (lên men từ trái cây); rượu nho. 

 
Nhóm 35: Mua bán bao gồm cả mua bán trên mạng internet các loại sản phẩm: hạt đã sơ 
chế, rau quả đã sơ chế, trái cây đã sơ chế, thịt, gia cầm không còn sống, thủy hải sản không 
còn sống, trứng, sữa chua, sữa yến mạch, sữa đậu nành, sữa gạo, chế phẩm để nấu xúp, xúp, 
đậu phụ, trà, cà phê, ca cao, sô-cô-la, gạo, muối, ngũ cốc, bột gạo, bột mì, bột ngũ cốc, bột 
yến mạch, bột ngô, chế phẩm từ ngũ cốc, mì sợi, mì ống, mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn 
liền, cháo, cơm ăn liền, bánh kẹo, bánh mì, thạch hoa quả (bánh kẹo), đường, mật ong, gia 
vị thực phẩm, tương ớt (gia vị), tỏi băm (gia vị), xốt (gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
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ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, trái cây tươi, rau củ quả tươi, 
hoa tươi, gia cầm (còn sống), động vật (còn sống), thủy hải sản (còn sống), hạt giống (để 
trồng), hạt (ngũ cốc), nấm tươi, đồ uống không có cồn, nước trái cây lên men, chiết xuất từ 
trái cây (không có cồn), nước ép trái cây, nước ép từ rau củ (đồ uống), nước quả cô đặc, mật 
hoa quả (không có cồn), nước sinh tố, đồ uống không cồn làm từ trái cây sấy khô, bia trái 
cây, nước uống có cồn, rượu (lên men từ trái cây), rượu nho]; tiếp thị để bán hàng; quảng 
cáo đề bán hàng; triển lãm giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng 
cây; chăn nuôi động vật; dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh cảnh. 

 

 
(210) 4-2020-40179 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.3.20; A6.3.12; A6.3.20; A6.3.14
(591) Xanh, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Tiến  (VN) 
Xóm Ngái, xã Thạch Yên, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-40180 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15; 24.17.18; 

20.5.23 
(591) Xanh lá, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TGM   (VN) 
Số 433/20 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2020-40181 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A1.1.12; A1.1.2; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn tái 
cấu trúc BHM   (VN) 
Số nhà 28, đường 32, ngách 53/59/50, tổ 
dân phố Ngọa Long 1, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; định 
giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; tư vấn đầu tư.  

 

 
(210) 4-2020-40182 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lơ, xanh lá cây sẫm, vàng 

cam. 
(731) Phan Tấn Anh Việt   (VN) 

Căn hộ A07.01, chung cư Mỹ Phúc, 
đường 192, phường 16, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; bột ngô; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo.  
 

 
(210) 4-2020-40183 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40184 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam     (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40185 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40186 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40187 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40188 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40189 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40190 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40191 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty CP Tập đoàn ĐT Xây 
Dùng D§K   (VN) 
Số 5 ngách 629/15, đường Kim Mã, 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; trắc địa địa chất; thiết lập bản vẽ 
công nghiệp; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2020-40192 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Ghi xám, đen, trắng. 
(731) SHENZHEN TUANLI TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
No. 18, Keyuan East Road, Pinghu, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; dung môi dùng cho sơn; chất kết dính nhựa cho mục đích 

công nghiệp; chế phẩm để bóc và tách; sợi viscô; chế phẩm làm sạch cho mục đích công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-40193 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu thảo 
dược Khánh Đan   (VN) 
Thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm.  
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(210) 4-2020-40194 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.1; 1.7.6; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tam Gia    (VN) 
Số 35 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40195 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tam Gia  (VN) 
Số 35 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cacao; trà; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2020-40196 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tam Gia    (VN) 
Số 35 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; dầu 

gội khô; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu; muối tắm không dùng cho mục 
đích y tế; xà phòng chống đổ mồ hôi chân; thuốc nhuộm tóc; nước xúc miệng không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi.  
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(210) 4-2020-40197 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Oanh  (VN) 
41- 43 đường 56, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, 

quần áo, túi xách, vải, ly, chén, dĩa, muỗng, thìa. 
 

 
(210) 4-2020-40198 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; 2.3.11; A11.3.7 

(591) Hồng phấn, đen, trắng, cam, cam nhạt, 

cam đậm, xanh lá cây, xám. 

(731) Võ Xuân Vinh  (VN) 
14B Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do 

nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2020-40199 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.3.1; 26.1.2; A25.3.3 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần đúc chính 
xác C.Q.S MAY'S  (VN) 
Số 9, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành xe mô tô; vành xe gắn máy. 
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(210) 4-2020-40200 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt, đỏ 

đen, xanh dương, hồng nhạt 
(731) Cơ sở hồ tiêu Kiết Tường  (VN) 

Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 20, ấp Tân 
Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hồ tiêu (hạt tiêu). 

 

 
(210) 4-2020-40202 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, cam, xanh dương, đỏ, 

tím, nâu. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Hường  (VN) 
Tập thể xây lắp 4, tổ dân phố số 10, 
phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-40203 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng COLOR WIN  (VN) 
147 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đá mài nghệ thuật, đá tự nhiên, gạch ốp, lá, gạch trang trí, gạch không 

nung.  
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(210) 4-2020-40205 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại tổng hợp Phú Lộc  
(VN) 
Số 574, tổ 46, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dành cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kéo 

cắt tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng.  
 

 
(210) 4-2020-40206 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 18.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển nhân lực Miền Tây  
(VN) 
Số 57/12 đường Phạm Thái Bường, 
phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đua người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cung ứng lao động trong 

nước; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa dùng cho mục đích thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2020-40216 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Hưng Việt  (VN) 
166/20 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, thực 

phẩm chay lên men có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, nước 
tương, bột nêm chay (dạng hạt làm từ rau củ quả và gia vị), nước chất chay: pha chế từ chiết 
xuất đậu nành lên men và gia vị.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chay có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
thực phẩm chay lên men có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, nước 
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tương, bột nêm chay (dạng hạt làm từ rau củ quả và gia vị), nước chấm chay: pha chế từ 
chiết xuất đậu nành lên men và gia vị.  

 

 
(210) 4-2020-40217 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Hưng Việt   (VN) 
166/20 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, thực 

phẩm chay lên men có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, nước 
tương, bột nêm chay (dạng hạt làm từ rau củ quả và gia vị), nước chất chay: pha chế từ chiết 
xuất đậu nành lên men và gia vị.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chay có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
thực phẩm chay lên men có nguồn gốc từ: bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, nước 
tương, bột nêm chay (dạng hạt làm từ rau củ quả và gia vị), nước chấm chay: pha chế từ 
chiết xuất đậu nành lên men và gia vị.  

 
 

(210) 4-2020-40220 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) THE MISO BROTHERS, INC.  (US) 

529 Hahn Ave., Suite 100, Glendale, 
California 91203, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật; nhân bánh burger làm từ thực vật; xúc 

xích làm từ thực vật; sản phẩm thay thế thịt gà được làm từ thực vật; sản phẩm thay thế cá 
được làm từ thực vật; thịt bò khô; món thịt nêm ớt (chilli con carne); sa-lát, cụ thể là, sa- lát 
gồm sản phẩm thay thế trứng được làm từ thực vật, và sản phẩm thay thế thịt gà được làm từ 
thực vật; món khai vị đông lạnh, chủ yếu gồm các sản phẩm thay thế thịt được làm từ thực 
vật, cụ thể là sản phẩm thay thế thịt gà, sản phẩm thay thế thịt bò, sản phẩm thay thế thịt 
lợn, và sản phẩm thay thế cá; món khại vị đông lạnh, chủ yếu gồm rau đã nấu chín; hỗn hợp 
làm nhân bánh (crumbles), cụ thể là, sản phẩm thay thế thịt xay được làm từ thực vật; rau 
trộn; kem làm từ thực vật; chất phết bánh làm từ rau; chất cô đặc từ rau dùng để nấu nướng. 

 
Nhóm 30: Bánh xăng-đuých (bánh burger); bánh xăng-đuých nhân xúc xích; mỳ ống và 

pho-mát; bánh ngô Mexico (bánh tamale); món bánh nhân thịt Mexico (bánh taco); bánh 

ngô cuộn tròn Mexico (bánh taquito); bánh bột ngô Mexico (bánh bunito); bánh bột ngô 

Mexico (bánh burrito) cho bữa sáng; bánh ngô kẹp nhân với nước sốt cay (bánh enchilada); 

bánh ngô nướng nhân pho mát (hoặc các nguyên liệu khác) (bánh quesadilla); bánh gối 

nướng hoặc chiên (bánh samosa); nước xốt, cụ thể là, nước xốt chủ yếu gồm đậu nành lên 

men, nấm, và sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật; bánh nướng Jamaica, cụ thể là, bánh 
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ngọt có nhân là sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật; bánh mì kẹp nhân; bánh pizza; bánh 

nướng; xốt [gia vị]; bánh ngô. 
 

 
(210) 4-2020-40221 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 

ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy 

móc); máy bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; 

máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô 

bốt hút bụi chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước 

dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không 

chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng, rô bốt cho 

việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 

 

Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại thông minh cầm tay; tai 

nghe không dây; tai nghe; thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set-top box); bao/vỏ cho điện thoại 

di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động; phần 

mềm ứng dụng tải xuống được; màn hình cho điện thoại di động; camera cho điện thoại di 

động; máy tính xách tay; thiết bị nạp ắc quy/thiết bị sạc pin; camera kỹ thuật số; pin cho 

điện thoại di động; máy tính bảng; hệ thống thiết bị âm thanh bao gồm loa âm thanh vòm, 

loa, bộ chỉnh âm, bộ trộn âm, bộ cân bằng âm, thiết bị ghi âm thanh và thiết bị thu sóng vô 

tuyến; thiết bị ghi, truyền phát hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy nghe nhạc cầm 

tay; pin/ắc quy cho máy hút bụi chân không; pin/ắc quy dùng để chiếu sáng; pin/ắc quy 

điện; pin/ắc quy sạc/nạp lại được; bộ nguồn điện (pin/ắc quy); pin/ắc quy sạc/nạp lại được 

cho máy hút bụi chân không. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 

gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; 

bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy 

ion hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch 

nước; bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

(điều hòa không khí) để sưởi ấm; đèn led; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò 

nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy 

bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để 

sấy quần áo cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử 

mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có 

chức năng khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; 

chụp thông gió cho lò nướng. 
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(210) 4-2020-40223 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Cam. 
(731) Nguyễn Hiếu Nghĩa  (VN) 

31 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, quảng cáo: điện thoại, laptop, máy 

tính bảng, đồng hồ thông minh, dây đeo đồng hồ thông minh, tai nghe thông minh, khẩu 
trang thông minh, nhiệt kế thông minh, sạc dự phòng điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị 
wifi, sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, loa âm thanh, điều hòa không 
khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, 
quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò 
vi sóng, máy hút bụi chân không, robot hút bụi, nến điện tử, ba lo, túi xách, quần áo, giày 
dép. 

 

 
(210) 4-2020-40224 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Quế Phương  
(VN) 
201 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 

 

 
(210) 4-2020-40225 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.7; 26.4.9; 26.3.1 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm K.I.S 

22  (VN) 
Số 22 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
695 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; dược liệu; dược thảo; thực phẩm chức năng dùng cho làm đẹp. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; máy mát xa mặt; máy chăm sóc da; máy rửa 
mặt (hỗ trợ làm đẹp); thiết bị thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 16: Sách; khăn giấy; giấy bao bì carton; khăn giấy ướt; giấy bao gói; văn phòng 
phẩm, đồ dùng văn phòng. 

 
Nhóm 18: Cặp xách; va li; ví (bóp); ba lô; túi đeo; túi xách thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng 
quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành hoạt động spa, thẩm mỹ viện; quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện 
tử: thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, máy mát xa mặt, máy chăm sóc da, máy rửa mặt (hỗ 
trợ làm đẹp), thiết bị thẩm mỹ, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị tập thể dục, máy để tập 
luyện thể dục, dụng cụ rèn luyện thể hình, quả tạ tập thể dục, xe đạp đặt cố định để luyện 
tập thể dục, thiết bị tập luyện thể hình, mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa (không dùng 
cho mục đích y tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng 
da, sữa tắm, dầu gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối tẩy tế bào 
chết, dầu xả, mặt nạ dưỡng da, bình xịt khoáng dưỡng ẩm cho da, dầu dưỡng tóc, tinh dầu 
chống lão hóa, các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn (dùng cho mục 
đích y tế), viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, viên uống có nguồn 
gốc thực vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới, quần áo. 

 
Nhóm 40: Gia công mỹ phẩm cho khách hàng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo kỹ năng bán hàng và marketing; dịch vụ hướng 
dẫn tập yoga; dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe; dịch 
vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; đào tạo dạy nghề thẩm mỹ; hướng dẫn nghề nghiệp. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu mỹ phẩm; thiết kế trang trí nội thất; 
dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa 
bóp; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2020-40226 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Việt úc  

(VN) 
170/7 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh dầu đuổi muỗi, chuột, gián; nhang muỗi; chất diệt côn trùng, động vật có 

hại (dùng cho mục đích y tế và gia đình). 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: tinh dầu đuổi muỗi, chuột, gián, nhang muỗi, chất diệt côn trùng, động vật có hại 
(dùng cho mục đích y tế và gia đình); giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-40227 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng - cà 

phê Thuyền Thúng  (VN) 
Tổ 2, thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-40228 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển C&B  (VN) 
534/22 Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm rau, củ, quả, thịt, hải sản đều đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2020-40229 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.8 
(731) Công ty TNHH thời trang 

SINSO  (VN) 
48/651 dốc Minh Khai, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-40233 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, nâu đen, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Ngô Quốc Minh Kỳ  (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Xịt thơm phòng; xà phòng rửa tay; nước hoa dùng cho xe cộ; dầu gội; sữa tắm; 

nước tẩy rửa; nước rửa chén; mặt nạ dưỡng da; bông tẩy trang. 
 

Nhóm 05: Nước rửa tay kháng khuẩn; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-40234 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 4.5.1; 4.5.2; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Ngô Quốc Minh Kỳ  (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Xịt thơm phòng; xà phòng rửa tay; nước hoa dùng cho xe cộ; dầu gội; sữa tắm; 

nước tẩy rửa; nước rửa chén; mặt nạ dưỡng da; bông tẩy trang. 
 

Nhóm 05: Nước rửa tay kháng khuẩn; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-40235 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 24.17.5; 26.7.25 
(591) Đen, nâu đen, vàng đồng, vàng, xanh lá 

cây 

(540) 

 

(731) Ngô Quốc Minh Kỳ  (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, rau của quả đã qua chế biến, hạt đã qua chế biến. 

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, gia vị. 
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(210) 4-2020-40238 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 26.4.10; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng KAA  (VN) 
1A Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình xây dựng, thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2020-40239 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng KAA  (VN) 
1A Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình xây dựng, thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2020-40240 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 5.7.21; 4.5.1 
(591) Tím, trẵng, đỏ, xanh lá cây, vàng đồng, 

nâu, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ANT FARM  (VN) 
10/88A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi.  
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(210) 4-2020-40241 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.13.24; A3.13.16; 24.9.1 

(591) Tím, trắng, đỏ, vàng, nâu, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ANT FARM  (VN) 
10/88A Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi.  
 

 
(210) 4-2020-40243 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.3.9; 26.1.1; A26.11.9 

(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Đoàn Ngọc Quyền  (VN) 
Thôn 1, xã Krông Jing, huyện M'Drắk, 

tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ ( nón), thắt lưng ( trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-40247 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; A11.3.7; 26.15.15; 26.13.25; 

1.15.11 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

da cam. 

(731) Công ty TNHH thương mại Lựu 
Sướng  (VN) 
Đường 7, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các hàng hóa: gạo, bánh, kẹo, trà, cà phê, 

mật ong, chế phẩm ngũ cốc, mỳ ống, mỳ gạo, bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng, chế 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2020-40248 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại Lựu 

Sướng  (VN) 
Đường 7, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 
  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; chế phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo. 
 

 
(210) 4-2020-40249 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH cà phê VOLCANO  

(VN) 
2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Vò 
Gấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ấm đun siêu tốc (dùng điện), lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng), lò nướng (dùng bằng điện), máy pha cà phê dùng điện, bình lọc cà phê dùng điện, 
máy rang cà phê dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40250 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại Lựu 

Sướng  (VN) 
Đường 7, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; chế phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo. 
 
 

(210) 4-2020-40251 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhà 101  (VN) 
Số 10, ngách 150/43 Tân Khai, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

 
(210) 4-2020-40253 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.7.25; 26.3.4 
(591) Vàng cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
kinh doanh địa ốc ANTECCONS  
(VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng công trình; 

phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dụng; dịch vụ tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-40254 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.7.5; 5.9.24; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, xanh lá, cam, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNISON Việt 
Nam  (VN) 
2 Sông Thương, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2020-40255 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.24; 8.7.5; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Da, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, 

cam, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNISON Việt 
Nam  (VN) 
2 Sông Thương, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2020-40256 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Quỳnh  (VN) 

Tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540)   

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn; 

men làm bánh; bột; đồ gia vị; xốt [gia vị]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2020-40257 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 

Tổ 8, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; đồ đi ở chân; dép; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-40258 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.1; 26.4.9; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hai Thi  
(VN) 
14/13/39 Thân Nhân Trung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim 

loại cho cửa sổ; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; vách ngăn bằng kim 
loại. 
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Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; làm sạch cửa sổ; lắp đặt các loại cửa, cụ thể: cửa 
kéo, cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kính; sửa chữa các loại cửa cụ thể: cửa kéo, cửa cuốn, cửa 
nhôm, cửa kính. 

 

 
(210) 4-2020-40259 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(731) Phạm Thị Hường  (VN) 

Tổ 1, phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; quần tã dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh dạng 

nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; tã lót trẻ em. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy. 
 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; đồ chơi xây dựng; xe cộ đồ chơi điều 
khiển từ xa; đồ chơi nhồi bông; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2020-40260 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Tân Mạnh Thành  (VN) 
Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

    

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối các sản phẩm: vật liệu giả da, ví bỏ túi, túi xách tay,vải da,ba 
lô, túi du lịch, giày, dép, quần áo [trang phục], tất/bít tất, thắt lưng [trang phục], đế cho đồ 
đi chân. 

 

 
(210) 4-2020-40261 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.15; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 

300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; 

nhà hàng ăn uống; quán bia. 
 

 
(210) 4-2020-40262 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.15; 25.1.6 

(731) Công ty cổ phần ụt ụt  (VN) 
300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; 

xi-rô và các chế phẩm (không cồn) để làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; 

nhà hàng ăn uống; quán bia. 
 

 
(210) 4-2020-40263 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Hồ Văn Quý  (VN) 
14/14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; móng 

(tay/chân) giả; chế phẩm để chăm sóc móng. 
 

 
(210) 4-2020-40264 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Hồ Văn Quý  (VN) 
14/14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; móng 

(tay/chân) giả; chế phẩm để chăm sóc móng. 
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(210) 4-2020-40265 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hồ Văn Quý  (VN) 

14/14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả (keo nối mi); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

lông mi; lông mi giả. 
 

 
(210) 4-2020-40266 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hồ Văn Quý  (VN) 

14/14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả (keo nối mi); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

lông mi; lông mi giả. 
 

 
(210) 4-2020-40267 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A18.1.19; 18.1.23 
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

YCA  (VN) 
55 Đại Lộ 2, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để tắm, không 

dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, 
nền nhà. 

 

 
(210) 4-2020-40268 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.7; 26.13.25 
(731) RICHELL CORPORATION  (JP) 

136 Mizuhashisakuragi, Toyama-shi, 
Toyama, 939-0592, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tắm, dùng cho trẻ sơ 
sinh (không chứa thuốc); dầu em bé, cho mục đích làm sạch; dầu gội cho trẻ em; mỹ phẩm 
cho động vật; chất khử mùi dùng cho người và động vật; chất khử mùi cho vật nuôi; chất 
khử mùi cho nhà vệ sinh cho động vật; dầu gội cho động vật (không chứa thuốc); bánh xà 
phòng vệ sinh; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; chất tẩy rửa để làm sạch bình sữa của em bé (trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa dùng để giặt (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa gia dụng (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa dùng để rửa bát đĩa (trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và và dùng cho mục đích y tế); thuốc đánh răng; phấn 
dùng cho cơ thể (không chứa thuốc) và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông 
cho em bé dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm đánh răng, cụ thể là bột đánh răng và gel 
đánh răng 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và các chế phẩm khác để diệt trừ sâu bọ gây hại, thuốc 
diệt nấm, thuốc diệt cỏ; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục 
đích y tế hoặc thú y, như là các dạng thuốc để đưa thuốc vào cơ thể dưới hình thức viên 
nhộng được dùng để bọc thuốc bột; vải gạc để băng bó; bao con nhộng dùng trong y tế; 
miếng che mắt khi bị thương dùng cho mục đích y tế; băng tai dùng để băng bó; băng vệ 
sinh dùng khi có kinh nguyệt; nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; miếng đệm lót vệ sinh; 
quần lót vệ sinh; băng dán dạng lỏng (cho mục đích y tế); dây đeo cổ tay chống công trùng; 
quần tã làm bằng giấy dùng một lần cho người lớn không tự chủ được; quần tã dùng một lần 
dùng cho người lớn không tự chủ được; thực phẩm cho em bé; giấy bắt ruồi; giấy chống 
nhộng cắn, chống mọt cắn; chất bổ sung ăn kiêng dành cho người và cho động vật; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; dung dịch xà phòng khử 
trùng/tẩy uế; quần tã dùng một lần; quần tã dùng một lần cho trẻ em; khăn giấy vệ sinh khử 
trùng; khăn vệ sinh diệt khuẩn; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; băng dính chống côn 
trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ 

 
Nhóm 28: Con quay [đồ chơi]; đồ chơi; đồ chơi cho trẻ em; đồ chơi bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2020-40269 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Konrad Hull  (VN) 

Căn hộ 2104, Topaz 2, Saigon Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước uống có ga.  
 

Nhóm 33: Đồ uồng có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: đồ uống không cồn, chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống, nước uống có ga, đồ uống có cồn [trừ bia], đồ uống được chưng cất. 
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(210) 4-2020-40270 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Konrad Hull  (VN) 

Căn hộ 2104, Topaz 2, Saigon Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước uống có ga. 
 

Nhóm 33: Đồ uồng có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: đồ uống không cồn, chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống, nước uống có ga, đồ uống có cồn [trừ bia], đồ uống được chưng cất. 

 

 
(210) 4-2020-40273 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Nam An  (VN) 
Ngã tư Vũ Hạ, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y gia truyền. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc (mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thuốc đông y gia 
truyền). 

 
 

(210) 4-2020-40274 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 25.5.25; 4.5.3 
(591) Vàng cam, vàng nhạt, đen. 
(731) Công ty cổ phần á Long  (VN) 

Lô A2 CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Phương Canh, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-40275 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Xuân 
Hải  (VN) 
Số 31 Hưng Hóa 2, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

(210) 4-2020-40276 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7; 26.4.7 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Nông Đức Hoàng  (VN) 

97-99 P301 T4 Tôn Thất Đạm, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: đề 

can, hình bóc dán (đề can), film cách nhiệt, camera hành trình, camera giám sát, phụ kiện « 
tô, phụ kiện xe máy, chất tẩy rửa ô tô. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sữa chữa xe có động cơ; rửa xe; làm sạch xe cộ. 

 
 

(210) 4-2020-40277 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.3.1; 26.4.4; 1.15.3 
(731) FLASH EXPRESS (BEIJING) CO., LTD  

(CN) 
Room 2402, Beichen New Era Building2 
Yard13, Beiyuan Road, Chaoyang 
District, Beijing, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một 

dịch vụ [saas]; bảo trì phần mềm máy tính; điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin. 
 

 
(210) 4-2020-40278 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; 26.5.1 

(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần ST FURNITURE 
CORPORATION  (VN) 
SAV 8-21.04 The Sun Avenue 28 Đại lộ 

Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường; ghế; tủ; bàn; ghế sofa; kệ sách (06 sản phẩm) 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ gỗ nội thất, giường, tủ, ghế, kệ trang trí, bàn; dịch vụ xuất 

nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 

hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán 

hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua 

và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2020-40279 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 26.3.1; 26.3.4; 26.4.1; 26.7.25 

(591) Xám, xám nhạt, vàng, trắng. 

(731) Tô Tuấn Kiệt  (VN) 
ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; chụp hút khói dùng cho 

nhà bếp; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi [van]. 
 

Nhóm 19: Gạch [vật liệu chịu lửa]; tấm lát, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm 

ốp tường, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 

dựng; đá lát sàn; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng (6 sản phẩm) 
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(210) 4-2020-40281 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40282 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu TECO Toàn 
Cầu  (VN) 
261/36 Đình Phong Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Đường dùng cho mục đích y tế; đường phèn tinh thể dùng cho mục đích y tế; 
đường gluco dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Đường; mật đường  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: đường, mật 
đường, đường dùng cho mục đích y tế, đường phèn tinh thể dùng cho mục đích y tế, đường 
gluco dùng cho mục đích y tế  

 

 
(210) 4-2020-40283 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 5.3.11; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh lá cây, 

hồng nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 

Số 1 phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm chế biến (lợn, gà, trâu, bò, cá, tôm, cua, ốc, nghêu, 

sò, hến) nem thịt, nem ốc, chả giò, mắm tôm, nước mắm, rau củ tươi, rau củ đã qua chế 

biến hoa quả tươi và sấy khô, gạo, bột ngũ cốc, các loại gạo, đỗ, đậu lạc, vừng, mì ăn liền, 

cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, các loại gia vị, tương ớt, trà (chè), ( cà phê, ca cao, 

bánh kẹo, mút, bánh ngọt, bia, nước khoáng, nước ngọt dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia 

đình hoặc bếp nóc, dụng cụ nhà bếp, máy dùng cho nhà bếp [dùng điện], bếp nấu, vành bếp, 

bếp điện, thiết bị nấu bếp [lò], đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thớt để cắt 

dùng cho nhà bếp, dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp]; găng tay dùng trong nhà bếp, thìa trộn 

[dụng cụ nhà bếp], bát ô tô (tô), bát (chén), đĩa, thìa (muỗng), đũa, ly bằng nhựa, tăm, giấy 

ăn (khăn ăn bằng giấy).  

 

Nhóm 43: Quán ăn uống, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2020-40284 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1 

(731) Nguyễn Công Thoản  (VN) 
Phường Nguyễn Thái Học, thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương rang chín; hạt hướng dương tẩm gia vị rang chín; hat hướng 

dương đã chế biến; hạt hướng dương tẩm ướp hương vị dừa rang chín; hạt hướng dương tẩm 

ướp hương vị khoai môn rang chín; hạt hướng dương tẩm ướp ngũ vị hương rang chín. 

 

 
(210) 4-2020-40287 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Xuân Huy   (VN) 
Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm giáo dục; phần mềm hát karaoke; chương trình 

máy tính.  
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(210) 4-2020-40290 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; A19.13.21; 

25.5.1; 24.13.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, nâu 

vàng. 
(731) Công ty TNHH TDN PHARMA  

(VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40293 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No.138, 
Palembang, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 

 

 
(210) 4-2020-40294 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thảo dược 

GINSEN  (VN) 
BT6-23 biệt thự Ngoại giao đoàn, đường 
Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch; nước hoa; 

tinh dầu; nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-40295 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh nước mắm Hưng 
Thịnh Phú Quốc   (VN) 
Tổ 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ; mua bán nước mắm, đồ lưu niệm.  
 

 
(210) 4-2020-40296 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh nước mắm Hưng 
Thịnh Phú Quốc    (VN) 
Tổ 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

 
(210) 4-2020-40297 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh nước mắm Hưng 
Thịnh Phú Quốc    (VN) 
Tổ 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-40298 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Khang 
Việt  (VN) 
Số 55A ngõ Hai Bà Trưng, phố Hai Bà 
Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ 

 

 
(210) 4-2020-40299 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.13; 5.3.9; A5.3.15; 5.3.11 
(591) Vàng, xanh ngọc, trắng, xanh rêu, xám 

đen. 

(540) 

 

(731) Đào Khả Vương  (VN) 
Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2020-40304 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9 
(591) Trắng, xanh bích đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Hiền Anh  (VN) 
Khu phố Mới (Thịnh Lang), phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; đèn đốt nóng; thiết bị đốt nóng gia 

nhiệt, hệ thống sưởi ấm; bộ tản nhiệt, dùng điện, lò sưởi, dùng điện; thiết bị làm nóng 
không khí.  

 

 
(210) 4-2020-40306 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.6; A26.4.5; A1.1.9; A1.1.2 
(731) DBS BANK LTD  (SG) 

12 Marina Boulevard, Marina Bay 
Financial Centre Tower 3, Singapore 
018982 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng, ghi sẵn hoặc có thể tải về được; phần mềm, ghi sẵn hoặc có 

thể tải về được; ứng dụng di động có thể tải xuống (phần mềm ứng dụng); ứng dụng phần 

mềm máy tính dùng cho thiết bị di động, máy tính cá nhân, bảng điều khiển và máy tính 

bảng, cụ thể là phần mềm sử dụng để gửi và rút quỹ từ tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ 

tín dụng, tài khoản thẻ ghi nợ, để chuyển vốn, thực hiện giao dịch và xem thông tài khoản 

ngân hàng; phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm tạo thuận lợi cho 

các thanh toán điện tử, giao dịch tiền điện tử, chuyển vốn điện tử và dịch vụ chuyển tiền 

điện tử bằng phương thức điện tử và không dây; phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy 

tính và phần mềm sử dụng trong giao dịch với người tiêu dùng và kinh doanh điện tử và 

không dây, cụ thể là phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm tạo thuận lợi cho 

việc thanh toán bằng phương thức điện tử và không dây; phần cứng máy tính và phần mềm 

tạo thuận lợi để truy cập tới tài khoản thanh toán cho mục đích thương mại bằng phương 

thức điện tử và không dây. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ ngân hàng, đầu tư và tín dụng; dịch vụ 

nhận tiền gửi; bảo lãnh phát hành chứng khoán; sắp xếp tài chính và cho vay; dịch vụ tài 

chính liên quan đến giao dịch chứng khoán và hàng hóa; cung cấp tài chính;  huy động tài 

chính; cho thuê tài chính; dịch vụ thuế (tài chính); dịch vụ cố vấn tài chính; đánh giá tài 

chính; quản lý tài sản tài chính; môi giới tài chính; dịch vụ tín dụng tài chính; dịch vụ cố 

vấn kinh tế tài chính; phân tích kinh tế tài chính; định giá tài chính về bảo hiểm, ngân hàng 

và bất động sản; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ quản lý quỹ vốn; dịch vụ bảo đảm tài 

chính;  cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ trung gian tài chính; dịch vụ quỹ đầu tư tài 

chính; cho vay tài chính; quản lý tổn thất tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; quản lý tài 

chính về vốn và cổ phần; dịch vụ thông tin thị trường tài chính; dịch vụ người đại diện tài 

chính; dịch vụ lập kế hoạch tài chính; quản lý danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu tài 

chính; dịch vụ tư vấn chiến lược tài chính; quản lý ủy thác tài chính; dịch vụ định giá tài 

chính; dịch vụ tài chính liên quan đến thu mua lại doanh nghiệp; dịch vụ tài chính; đầu tư 

vốn; dịch vụ tư vấn đầu tư (dịch vụ tài chính); dịch vụ quản lý tài sản đầu tư (quản lý tài 

chính); dịch vụ ngân hàng đầu tư; dịch vụ môi giới đầu tư (môi giới tài chính); quản lý quỹ 

đầu tư; dịch vụ trao đổi tiền; dịch vụ giao dịch tiền tệ; môi giới tiền tệ; dịch vụ phiếu 

chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ ngân hàng liên quan 

đến chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ hối đoái; dịch vụ ngân hàng thông qua mạng truyền 

thông toàn cầu; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ rút tiền; dịch vụ thẻ chi tiêu; dịch vụ 

quản lý thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ ngân 

hàng tiết kiệm; dịch vụ giao dịch tiền điện tử; dịch vụ chuyển tiền và vốn điện tử; xử lý giao 

dịch tài chính trực tuyến thông qua cơ sở dữ liệu máy tính hoặc thông qua mạng thông tin 

toàn cầu hoặc thông qua viễn thông hoặc thiết bị di động hoặc tại điểm bán hàng; cung cấp 

dịch vụ thanh toán không tiếp xúc điện tử; dịch vụ ngân hàng qua internet; dịch vụ ngân 

hàng điện tử và dịch vụ tài chính tự động hóa hoặc được thao tác bằng máy tính; dịch vụ 

ngân hàng di động; giao dịch thẻ tín dụng điện tử; giao dịch ghi nợ điện tử; cung cấp thông 

tin tài chính trên máy tính bằng mạng máy tính thông tin bảo mật; dịch vụ thông tin tài 

chính được cung cấp bằng các phương thức điện tử; cung cấp xử lý điện tử các giao dịch thẻ 

ghi nợ và thẻ tín dụng và các thanh toán điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2020-40309 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M7-M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; thuốc trừ 

sâu; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2020-40310 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Lương Nguyễn Duy Thông  
(VN) 
Khóm 5, phường 6, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hàng nông - lâm - thủy hải sản; dịch vụ bán buôn hàng thủ 

công mỹ nghệ  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh lữ hành du lịch nội địa và quốc tế; dịch vụ cho thuê xe du 
lịch; dịch vụ cho thuê tàu du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cafe; 
dịch vụ căng tin.  

 

 
(210) 4-2020-40311 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đậu MILK TEA  
(VN) 
Số 72 Thích Quảng Đức, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa (trà sữa, sữa là chủ yếu).  
 

Nhóm 30: Đồ uống chế biến trên cơ sở trà (trà sữa).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

(210) 4-2020-40312 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu nông 
nghiệp Hợp Nhất  (VN) 
Số 50C, đường Trương Vĩnh Nguyên, 
khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; chất khử trùng; thuốc diệt côn trùng; 
thuốc diệt động vật có hại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 
vật, vật tư bảo vệ thực vật vật tư khử trùng.  

 

 
(210) 4-2020-40313 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.14 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Lộc Mai Long 
Bình  (VN) 
Số 126, tổ 14, ấp Tân Thạnh, thị trấn 
Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy bao trái cây; túi giấy bảo vệ quả trên cây.  

 

 
(210) 4-2020-40314 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.4; 24.17.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Bùi Trường Giang  (VN) 
Số 6 ngõ 147B Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 25: Quần đùi ống rộng; áo mũ trùm đầu; áo khoác; quần dài; áo sơ mi; áo thun ngắn 

tay; quần đùi; quần áo lót; quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2020-40315 (220) 30.09.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tài  (VN) 
Số 50 ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục; quần áo có họa tiết thêu; mũ; quần áo may sẵn; giày; váy.  
 

 
(210) 4-2020-40316 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
nông sản NW Gia Bảo   (VN) 
Nhà ông Việt, thôn An Hiệp, xã Quỳnh 

Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế.  
 
 

(210) 4-2020-40317 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A18.1.19; 18.1.23; 1.15.21 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV ODOTECH  
(VN) 
94 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 

thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính và công nghệ để 

bảo vệ dữ liệu máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; lắp đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy 

tính; tư vấn công nghệ viễn thông.  
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(210) 4-2020-40318 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Hà Thị Hoài Thương  (VN) 
Số nhà 20 thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 14: Bùa hộ mệnh (đồ kim hoàn); vòng đeo tay trang sức; đồng hồ điện tử; đồ trang 

sức bằng đá quý nhân tạo; đá bán quý; tượng nhỏ bằng kim loại quí.  
 

Nhóm 20: Bàn làm việc; giường ngủ; mành che bằng vải dệt được dùng trong nhà; tượng 
nhỏ bằng gỗ; tượng nhỏ bằng thạch cao; gương kính tráng bạc.  

 
Nhóm 21: Tượng nhỏ bằng sứ; tượng nhỏ bằng gốm; tượng nhỏ bằng thủy tinh; đồ gốm để 
chứa đựng; vật trang trí bàn ăn; cối xay cà phê thao tác bằng tay.  

 
Nhóm 25: Mũ; quần áo đan; quần áo ngủ; dép đi trong nhà; quần trẻ em; áo dài trắng của 
thầy tu.  

 
Nhóm 26: Hoa giả; vòng hoa giả; trái cây nhân tạo; nơ cài tóc; tóc giả.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân ở cửa; chiếu đan từ lau sậy; chiếu đan từ cây cỏ; thảm dùng cho 
« tô; giấy dán tường bằng vải.  

 
 

(210) 4-2020-40320 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2020-40321 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 3F 
Việt  (VN) 
Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 48, ấp 
Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, 
tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 29: Thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn; thịt ướp sẵn gia vị đóng gói; chà bông gà; khô 
gà; thịt gà chế biến ăn liền; bữa ăn đóng gói sẵn đồ ăn từ thịt. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thịt tươi đã qua sơ chế làm sẵn, thịt ướp 
sẵn gia vị đóng gói, chà bông gà, khô gà, thịt gà chế biến ăn liền, bữa ăn đóng gói sẵn đồ ăn 
từ thịt. 

 

 
(210) 4-2020-40322 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
VNDC  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và lưu trữ trang 
web; dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính và thông tin cá nhân và 
thông tin tài chính và để phát hiện sự truy cập trái phép vào dữ liệu và thông tin; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như một dịch vụ (PaaS). 

 

 
(210) 4-2020-40323 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 1.15.24; A11.3.3 
(591) Xanh dương, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch thuật - 
thương mại và du lịch Tre 
Việt  (VN) 
Số 1A ngõ 140 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2020-40324 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xuất nhập khẩu Thắng 
Lợi  (VN) 
Thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-40325 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu Thắng 
Lợi   (VN) 
Thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-40326 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3 

(731) Ngô Thị Vân Quỳnh  (VN) 
29/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

đấu giá bất động sản; dịch vụ tiếp xúc, vận động, mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các dự 

án tại Việt Nam bao gồm việc giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách 

ưu đãi khuyến khích đầu tư. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; 

định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư; xúc tiến 

đầu tư, cụ thể là cung cấp thông tin về các dự án đầu tư trọng điểm cần thu hút vốn đầu tư 

đến các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và ngoài nước, cung cấp các thông tin về tài chính 

cho nhà đầu tư. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở hữu 

trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng phần 

mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài phân xử; dịch 

vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch 

vụ đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 
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(210) 4-2020-40327 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi trường ECO  
(VN) 
3A17A tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất khử nước dùng cho công nghiệp, hóa chất để làm sạch nước, chế phẩm để 
lọc gạn, than hoạt tính.  

 

Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2020-40328 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Tiến Đạt  (VN) 

Quốc lộ 30, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2020-40329 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 2.3.1; A2.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IVYCO  (VN) 
145/1 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa; mỹ phẩm; dầu gội đầu; hương thơm để thắp; túi nhỏ để làm 
thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn). 

 

 
(210) 4-2020-40330 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; A3.9.4; 1.15.23; A3.9.12 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH AEC Sài Gòn  

(VN) 
54 quốc lộ 13 cũ, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: ổ bi (bộ phận của máy móc); ổ bi đũa (ổ bi dài) (bộ phận của máy móc); vòng bi 
dùng cho động cơ (bạc đạn); xu páp; pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); vòng găng 
pít-tông (bạc). 

 
Nhóm 11: Đèn ô tô (chiếu sáng); nồi cơm điện; ấm điện; lò nướng dùng điện; bếp điện; ấm 
đun thuốc bằng điện. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: ổ bi (bộ phận của máy móc), ổ bi đũa (ổ bi 
dài) (bộ phận của máy móc), vòng bi dùng cho động cơ (bạc đạn), xu páp, pít-tông (bộ phận 
của máy móc hoặc động cơ), vòng găng pít-tông (bạc), đèn ô tô, chóa đèn, chao đèn, đèn 
pha dùng cho ô tô, bộ đèn chống làm lóa mắt dùng cho ô tô, đồ điện gia dụng như: nồi cơm 
điện, ấm điện, nồi áp suất, lò nướng dùng điện, bếp điện, ấm đun thuốc bằng điện, phụ tùng 
« tô. 

 

 
(210) 4-2020-40331 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.15.23; 26.4.1 
(591) Xanh cổ vịt, trắng. 
(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 

P110 E10 tập thể Bệnh viện Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ đào tạo liên 

quan đến y tế và thẩm mỹ viện; dịch vụ viết sách. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh 
vực y tế và làm đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40332 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất nệm Đông Nam ¸  
(VN) 
71/61 đường Nhị Bình 15, ấp 2, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 

 
(210) 4-2020-40333 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vật tư  Mạnh Tuấn  (VN) 
249A Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Gas co2 hóa lỏng; gas co2 rắn; khí gas làm lạnh; hóa chất dùng trong công 
nghiệp. 

 

Nhóm 04: Dầu nhớt lạnh; dầu nhớt; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 
 

Nhóm 17: ống cách nhiệt; xốp cách nhiệt; tấm cách nhiệt bằng panen; cao su cách nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: gas co2 hóa lỏng, gas co2 rắn, hóa chất, khí gas làm lạnh, dầu nhớt 
lạnh, dầu nhớt, mỡ để bôi trơn, dầu để bôi trơn, dầu động cơ, ống cách nhiệt, xốp cách 
nhiệt, tấm cách nhiệt bằng panen, cao su cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2020-40334 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Bảo An  
(VN) 
Số 71/13 liên khu 5-11-12, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm, bơm khí nén, máy bơm, bơm chân không [máy móc], bơm cao áp, 
bơm phụt. 

 

 
(210) 4-2020-40335 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A5.5.22; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Nguyễn  
(VN) 
Số 64, đường Ngô Hữu Hạnh, khu vực 3, 
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà khổ qua. 
 

 
(210) 4-2020-40336 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.7; 26.1.6; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh than, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Tùng  (VN) 

Số nhà 23, đường Cổng Đông, xã Hồng 
Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay nghiền dùng trong 
nhà bếp, chạy điện; máy hút bụi; máy đánh trứng chạy điện; máy rửa xe; máy in. 

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kéo; bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; tông đơ 
cắt tóc cho mục đích cá nhân, loại dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ mài dao. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; máy làm bánh mỳ; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; thiết bị sấy khô; máy sấy tóc; máy pha cà phê, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40337 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng của xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-40338 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; 3.4.7 
(591) Vàng, nâu, vàng nâu, trắng, xanh lá cây, 

vàng đồng, xanh lam, hồng, xanh dương, 
đỏ, trắng sữa. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển HAMICO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
726 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; các sản phẩm sữa; chế phẩm sữa dạng bột. 
 

 
(210) 4-2020-40339 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Trân  (VN) 
Số 41 ngõ 320, tổ 7, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 

vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao diễn] (đào tạo thực hành [hướng dẫn 
thao tác thử]); đào tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo] (tổ chức và điều 
khiển hội thảo [đào tạo]). 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-40340 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế JANGMI 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC Online, số 18 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2020-40341 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 6.1.2; 1.1.17; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tiếng Anh quốc 
tế GOBI  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC Online, số 18 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm dạy ngoại ngữ.  
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(210) 4-2020-40343 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Nam Hân   (VN) 

50 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-40344 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Đức Duy   (VN) 

Xóm 10, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm cá cơm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: nước mắm, nước mắm cá cơm.   
 

 
(210) 4-2020-40345 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IT Sài Gòn   (VN) 
496/1/4B1 Dương Quảng Hàm, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, linh kiện máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn 

thông, mạng thông tin, máy văn phòng.  
 

 
(210) 4-2020-40346 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 1.3.1; 2.3.1; 2.3.4; A2.3.16 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, xanh lá non. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp công 
nghệ cao Nam Miền Trung  
(VN) 
Suối Đá, xã Phước Tiến, huyện Bác ái, 
tỉnh Ninh Thuận 
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(511)   Nhóm 44: Nông trại; trang trại trồng trọt; chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2020-40347 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lam đậm, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa An Gia   (VN)
Quốc lộ 51, tổ 39, khu Cầu Xéo, thị trấn 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại như: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi (cửa ra vào); vách ngăn 

bằng kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân phối các sản phẩm như: vải, hàng may mặc, giày 
dép, đồ nội thất, vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (nhà ở, công trình dân dụng); dịch vụ lắp đặt hệ thống điện 
nước; lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia đình. 

 

 
(210) 4-2020-40351 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.15; 1.15.23; 14.3.21 (540) 

 

(731) Võ Văn Khoa  (VN) 
8.07 lô A CC An Sương, KP5, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2020-40352 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá non, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Hàn Phú Khánh Lê   (VN) 
Tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2020-40353 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại ý 
Minh  (VN) 
568 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi, thiết bị sấy khô tay dùng cho phòng vệ sinh, hệ  thống và thiết bị vệ sinh, bệ 

xí vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa. 
 

 
(210) 4-2020-40354 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A5.11.2; 5.9.14; 5.9.21 

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
BOGROUP  (VN) 
B183F khu phố Bình Phước, phường 

Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị (thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2020-40355 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.21; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Hà Nội - 
Hải Dương   (VN) 
Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2020-40356 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.21; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Hà Nội - 
Hải Dương  (VN) 
Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2020-40357 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, vàng da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
công nghệ VISIO  (VN) 
Số 3 ngách 1081/34 đường Hồng Hà, 

phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2020-40358 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, vàng da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
công nghệ VISIO  (VN) 
Số 3 ngách 1081/34 đường Hồng Hà, 

phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2020-40359 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Anh Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bình áp lực nhựa ro (bình nhựa ro) (bộ phận của máy móc). 
 

Nhóm 09: Rơ le điện. 
 

 
(210) 4-2020-40360 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.13.4; 5.13.25; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Huân  (VN) 
218 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40361 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Xanh ngọc, xanh tím, trắng. 
(731) Lê Anh Hào  (VN) 

Số 8, đường số 6, khu phố 1, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 28: Hộp đồ chơi nghe nhạc; đồ chơi điện tử; bộ điều khiển đồ chơi, trò chơi; thiết bị 

trò chơi. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ thiết kế và phát 
triển phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm máy tính trên cơ sở đám mây, không thể tải 
về để sử dụng trong việc kết nối, vận hành và quản lý thiết bị đồ chơi trong mạng lưới thiết 
bị kết nối internet. 
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(210) 4-2020-40362 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ODMG Việt 
Nam  (VN) 
Số 70, phố Thợ Nhuộm, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-40363 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.11; 24.15.2 
(591) Xanh nước biển, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
triển khai công nghệ H2T  (VN)
Số 9 ngách 158/168 phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2020-40365 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ Pháp Lý  (VN) 
202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ 

công nghệ thông tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); 
dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; cấp giấy phép (dịch vụ pháp lý) trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; mạng xã 
hội trực tuyến. 
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(210) 4-2020-40366 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Thế Giới Xanh  (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; 

lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 

trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình. 

 
 

(210) 4-2020-40367 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 19.7.1; A11.3.2; A11.1.4; 26.1.1; 

A11.1.2; A11.1.5 

(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tấn 
Hợp  (VN) 
Số nhà 36 Hồng Phúc, phường Nguyễn 

Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị tạo ga cho nước uống; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy nghiền; 

máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay; máy ép thực phẩm, chạy điện. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; tách, chén, 

cốc; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; chuyên chở hàng hóa, 

vận chuyển hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển hành khách; vận tải. 
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(210) 4-2020-40368 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, đỏ đô. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư FANO  
(VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 09: Gọng kính thuốc, màn hình điện tử hiện chữ số. 

 

Nhóm 10: Thủy tinh thể (nội nhãn cầu giả) cho phẫu thuật cấy ghép, dụng cụ đo mắt, dao 

cho mục đích phẫu thuật, kính soi đáy mắt, dao mổ. 
 

 
(210) 4-2020-40369 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Luxury Denshi 
Việt Nam  (VN) 
Số 16A, 16B ngõ 111 đường Quan Hoa, 

tổ 9, phường Quan Hoa, quận cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước giặt, viên giặt, nước rửa bát, nước tẩy rửa, nước xả vải. 
 

 
(210) 4-2020-40370 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.25; A5.3.14; A5.3.13; 5.3.11 

(591) Đen, vàng kim. 

(540) 

  

(731) Võ Anh Tú  (VN) 
1A/56 Duy Tân, phường An Cựu, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-40371 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.7.5; 5.5.4; 5.9.19; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương đậm, nâu, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm Dương Nhi  
(VN) 
512 tỉnh lộ 43, khu phố 5, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chao (dùng trong thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2020-40372 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XDENT  (VN) 
Tầng 3, số 179-181 Sư Vạn Hạnh, 
phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu: răng giả. 
 

 
(210) 4-2020-40376 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ROSY BOUTIQUE  
(VN) 
5 đường Lê Tấn Quốc, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại quần áo thời trang, đồ đội đầu, giày dép, túi xách thời trang, ví 

da. 
 

 
(210) 4-2020-40377 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 13.1.5 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu TND  (VN) 
Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La 
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(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc: quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-40380 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.2; A24.15.7; 1.15.3 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Đặng Quốc Công   (VN) 
Khu phố Trung Chỉ, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước ga; đồ uống hoa quả và 

nước ép hoa quả xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để làm đồ uống.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực thức ăn nhanh và đồ uống không có cồn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống giải khát; dịch vụ quán rượu.  
 

 
(210) 4-2020-40381 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Bảo Linh   (VN) 
Lô 32 KCN Đà Nẵng, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40382 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Hồng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Vinh   (VN) 
KP1/130AB ấp Nội ¤, thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc.  
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(210) 4-2020-40383 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Toàn 
Phát   (VN) 
Thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện xoay chiều (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy 

xay xát; máy bơm; máy khoan; máy cắt; máy mài; máy rửa xe; máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2020-40384 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Toàn 
Phát  (VN) 
Thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện xoay chiều (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy 

xay xát; máy bơm; máy khoan; máy cắt; máy mài; máy rửa xe; máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2020-40385 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Toàn 
Phát     (VN) 
Thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện xoay chiều (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy 

xay xát; máy bơm; máy khoan; máy cắt; máy mài; máy rửa xe; máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2020-40386 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí Toàn 
Phát    (VN) 
Thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện xoay chiều (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy 

xay xát; máy bơm; máy khoan; máy cắt; máy mài; máy rửa xe; máy nén khí. 
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(210) 4-2020-40387 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 (540) 

  

(731) Lý Văn Hiển  (VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  

 

 
(210) 4-2020-40390 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ cam, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tiếp vận Long 
Việt  (VN) 
Phòng 2.07, tầng 2, tòa nhà Newton, 38 
Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần, cụ thể gồm một loạt 

các hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, đóng gói bao bì, giao hàng cho 
người khác); dịch vụ giao nhận hàng hóa cho người khác. 

 

 
(210) 4-2020-40391 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.4 
(591) Cam nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LEANWARES  
(VN) 
39 Nguyễn Bình Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; thăm dò thị trường; 

nghiên cứu thị trường; dịch vụ buôn bán dụng cụ y tế và trang thiết bị y tế; dịch vụ buôn 
bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ. 

 

 
(210) 4-2020-40392 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xám, xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may và xuất 
nhập khẩu Hà Cường  (VN) 
Nhà Bà Lanh, thôn Phú Lạc, xã Phú 
Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; quần áo có tác dụng ép 
chặt, nén chặt; găng tay cho mục đích y tế; băng để hỗ trợ băng bó. 

 

 
(210) 4-2020-40393 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Sâm   (VN) 
237/41/13 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Gel siêu âm (gel bôi ngoài dùng trong siêu âm).  

 

 
(210) 4-2020-40394 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.4; 5.7.27; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Chí Thắng  
(VN) 
Số nhà 63+65, tổ 6 đường Trần Phú, 
phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-40395 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Thấm   (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 

thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
 
 

(210) 4-2020-40396 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Thấm    (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2020-40397 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ZOKAMI Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 30, ngõ 304 đường Tựu Liệt, xã 
Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; 

bếp nấu ăn; dụng cụ nấu nướng bằng điện; bếp nấu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, bếp nấu ăn, dụng cụ nấu nước bằng điện, bếp nấu, bếp điện, nồi nấu đa 
năng, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], lò nướng bánh bằng điện, đèn điện, bóng đèn điện, 
quạt điện dùng cho cá nhân, nồi hấp thức ăn chạy điện, ấm đun nước dùng điện, chăn điện 
không dùng cho mục đích y tế, thảm sưởi bằng điện, hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh 
dùng điện, chảo rán dùng điện, túi làm ấm chân chạy điện, thiết bị sưởi ấm chạy điện, lò 
sưởi dùng điện, thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện, nồi áp suất dùng điện, tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2020-40398 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh đen, nâu nhạt. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ NID  (VN) 
85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, túi xách, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-40399 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.1.10; 25.1.6; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện máy Bến 
Thành   (VN) 
F1/7D Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt; thiết bị điều hòa không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công 
nghiệp; thiết bị làm mát; thiết bị làm sạch không khí; phụ tùng chuyên dụng cho thiết bị 
điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống làm lạnh. 
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(210) 4-2020-40400 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ 

 

 
(210) 4-2020-40401 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.   (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ chế bản tài liệu chơ việc xuất bản điện tử; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; 
cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; dịch vụ cưng cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị 
trò chơi. 

 

 
(210) 4-2020-40402 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.    (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 

thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
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(210) 4-2020-40403 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị truyền phát âm thanh; tai nghe; 
máy ảnh [chụp ảnh]; phim hoạt hình; kính đeo mắt; phần mềm táo tài liệu xuất bản điện tử 
có thể tải về; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử ghi sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-40404 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị truyền phát âm thanh; tai nghe; 
máy ảnh [chụp ảnh]; phim hoạt hình; kính đeo mắt; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử 
có thể tải về; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử ghi sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-40405 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên, 
cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp cáe dịch vụ 
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giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị 
trò chơi.  

 

 
(210) 4-2020-40406 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 

thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.    

 

 
(210) 4-2020-40407 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị truyền phát âm thanh; tai nghe; 
máy ảnh [chụp ảnh]; phim hoạt hình; kính đeo mắt; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử 
có thể tải về; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử ghi sẵn.    

 

 
(210) 4-2020-40408 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
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chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên, 
cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp cáe dịch vụ 
giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị 
trò chơi.  

 

 
(210) 4-2020-40409 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.     (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 

thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.    

 

 
(210) 4-2020-40410 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A7.1.11; A7.1.9; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) CHONGQING ZHOUJUNJI HOT-POT 

FOOD CO., LTD.   (CN) 
No. 16, Hualong Road, Jiulong Park, 
Jiulongpo District, Chongqing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; gia vị hỗn hợp; gia vị; xốt củ quả [gia vị]; xốt [gia vị]; nước xốt (Pesto); 

gia vị có thể ăn được; đồ gia vị; hạt tiêu [gia vị]; xốt dưa góp cay Piccalilli.  
 
 

(210) 4-2020-40411 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.2; 26.4.7 
(731) Lê Đức Anh  (VN) 

Phòng 201, C3 Khương Thượng, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; váy; mũ; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-40412 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Phạm Thị Huyền   (VN) 

Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương nhang, đồ vàng mã, lư hương, bát nhang, đèn cầy.  
 

 
(210) 4-2020-40413 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thanh Thuý   (VN) 

Số 69 Chợ Giầu, đường Trần Phú, 
phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 

diệt khuẩn; tã lót trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế, dụng cụ đo mắt, nhiệt kế cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, dụng cụ sản 
khoa, máy đo huyết áp, bao cao su, thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng, sữa bột [cho trẻ sơ 
sinh], quần áo giày dép, túi xách, ví, cà vạt, mũ nón, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, 
đồ trang sức, phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, thực phẩm đã chế biến, thực phẩm tươi 
sống, trái cây, rau củ quả tươi, hoa tươi, vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), đồ nội 
thất bằng gỗ (bàn, ghế, tủ, giường, ghế sofa), đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, đao, 
thìa, đũa), bếp điện, nồi chiên không dầu, quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2020-40414 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.24; A3.4.2; 3.2.7; A3.2.24 
(591) Đen, hồng, xanh cốm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Hola Kids   (VN) 
Số 16, ngõ 61 Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: gối cao su non, gối chữ U cho bà bầu, gối chặn, gối 

chống trào ngược, đệm định hình, đệm thông minh. 
 

 
(210) 4-2020-40415 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.5.6; A2.5.23 

(591) Đen, hồng, vàng cam nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Hola Kids   (VN) 
Số 16, ngõ 61 Khương Trung, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: núm trợ ti, máy hút sữa, bình sữa.  
 

 
(210) 4-2020-40416 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 21.3.1; 21.3.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thế giới Golf 
Việt Nam   (VN) 
Số 6, ngõ 39 phố Nhật Tảo, phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; thảm tập đánh gôn (phụ kiện chơi gôn); giá để 

gậy đánh gôn (phụ kiện chơi gôn); lưới tập gôn. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thi công sân tập gôn (golf).  
 
 

(210) 4-2020-40417 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.21; A24.15.7; 24.17.20 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Weme   (VN) 
83/15/15 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị nội thất vệ sinh.  
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(210) 4-2020-40418 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.7.5; 26.7.25; 26.1.1; 25.7.25; A11.1.6

(591) Nâu, trắng, vàng, nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Tuyết Nhi   (VN) 
135 ấp 11a, xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán bún đậu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-40419 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KK COSMETICS  (VN) 
13 đường số 2 KDC Lê Thành, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-40420 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1 

(591) Trắng, xanh, cam, xám đậm, xám lợt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiên Thai 
Mũi Né  (VN) 
03 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn 

từ nhà hàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
748 

(210) 4-2020-40423 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40424 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15; 5.9.3; 25.5.1; 26.1.1; 5.3.20; 
A5.11.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, xanh lá 
cây đậm, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược liệu 
Trương Dương  (VN) 
Thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2020-40425 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-40426 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 
tùng Nagoya  (VN) 
Số 5, tổ 5, ngõ Hàm Rồng, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Búa phá đá; máy khoan đá; máy công trình búa phá đá; các bộ phận khớp nối và 

truyền động dùng cho máy móc (không dùng cho các phương tiện giao thông). 
 

 
(210) 4-2020-40427 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40428 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-40429 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40430 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-40431 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-40432 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40433 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40434 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.14; 3.1.15 
(591) Đen, trắng, vàng nâu, nâu. 
(731) "GRAND CANDY" LIMITED 

LIABILITY COMPANY (LLC)  (AM) 
31 Masis str., 0061, Yerevan, Armenia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường; đồ ngọt (kẹo); sôcôla; bánh quy mạch nha; bánh quy pơti bơ; bánh kẹo 

đường; bột nhồi; bánh quế; bánh quy; kẹo cao su. 
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(210) 4-2020-40435 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.5; 25.1.9; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng, nâu, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Linh  (VN) 
16 Trần Hoàng Na, KV1, phường 3, 
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến. 

 

 
(210) 4-2020-40436 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 88857375 02.04.2020 US 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.7 
(591) Tím. 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION  (US) 
430 East 29th Street, 14th Floor, New 
York, New York 10016, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho người. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển các chế phẩm dược. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40438 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) PHIBRO ANIMAL HEALTH 

CORPORATION  (US) 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, 
NJ 07666. USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho động vật, cụ thể 

là chất phụ gia không chứa thuốc dùng làm chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật 
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và nuôi trồng thủy sản; chế phẩm thú y để phòng ngừa, kiểm soát và điều trị bệnh hô hấp, 
bệnh đường ruột và bệnh về hệ thống nội tạng cho gia cầm, gia súc, cá, ngựa và vật nuôi; 
chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng sinh; thuốc chống nhiễm trùng, 
thuốc kháng cầu trùng và chất diệt ký sinh trùng để nâng cao năng suất và phòng ngừa, 
kiểm soát và điều trị bệnh hô hấp, bệnh đường ruột và bệnh về hệ thống nội tạng cho gia 
cầm, gia súc, cá, ngựa và vật nuôi; và chất diệt khuẩn dùng trong chăn nuôi; vắcxin cho 
mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y. 

 

 
(210) 4-2020-40439 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PHIBRO ANIMAL HEALTH 

CORPORATION  (US) 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 
Frank W. Burr Blvd., Ste. 21 Teaneck, 
NJ 07666. USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho động vật, cụ thể 

là chất phụ gia không chứa thuốc dùng làm chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật 
và nuôi trồng thủy sản; chế phẩm thú y để phòng ngừa, kiểm soát và điều trị bệnh hô hấp, 
bệnh đường ruột và bệnh về hệ thống nội tạng cho gia cầm, gia súc, cá, ngựa và vật nuôi; 
chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng sinh; thuốc chống nhiễm trùng, 
thuốc kháng cầu trùng và chất diệt ký sinh trùng để nâng cao năng suất và phòng ngừa, 
kiểm soát và điều trị bệnh hô hấp, bệnh đường ruột và bệnh về hệ thống nội tạng cho gia 
cầm, gia súc, cá, ngựa và vật nuôi; và chất diệt khuẩn dùng trong chăn nuôi; vắcxin cho 
mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y. 

 

 
(210) 4-2020-40440 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.30; A2.3.16; 26.2.7; 11.3.18; 

A13.3.9; A13.3.7 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Cánh đồng 

Vàng   (VN) 
57-59 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Bơ đậu phộng; mứt dạng lỏng (sệt); sinh tố trái cây (trái cây xay nhuyễn), trái 

cây xay nguyên chất; sản phẩm chế biến từ rau quả; sản phẩm chế biến từ đậu phộng; sản 
phẩm chế biến từ mè (vừng); sản phẩm chế biến từ hạt phỉ (hạt dẻ). 
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Nhóm 30: Sô cô la; mật ong, sản phẩm chế biến từ mật ong; xốt may-on-ne (mayounaise); 
đồ gia vị nước chấm, nước xốt; mì sợi; bánh ngũ cốc sấy, thức ăn ngũ cốc sấy; kem phủ 
(topping: sô cô la, caramen và các loại trái cây); gạo, ka dé (làm từ đường, bột, hương, màu, 
phụ gia thực phẩm); bánh pizza; chè (trà).  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi (trái cây tươi); hạt [ngũ cốc]; nấm tươi; khoai tây tươi; rau tươi; lúa 
mì.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép rau qủa (đồ uống) 
không dùng trong y tế; nước ép trái cây; nước trái cây cô đặc (không có cồn); chế phẩm để 
làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-40441 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.15; 25.12.1 
(591) Xanh lá xây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Công ty TNHH G B Q   (VN) 

Suối cạn, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2020-40442 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH G B Q   (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch 

vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ. 
 

 
(210) 4-2020-40443 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH G B Q   (VN) 

Suối Cạn, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê, dịch 

vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ.  
 

 
(210) 4-2020-40444 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4; 24.17.17 

(591) Xanh lá cây, hồng, tím, xanh da trời, da 

cam 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư công nghệ cao Việt 
Nam   (VN) 
Lô 16 cụm CN Khắc Niệm, phường 

Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý doanh nghiệp (phần mềm máy vi tính, ghi sẵn); chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị lưu trữ dữ liệu; giao diện (cho máy 

tính); hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-40445 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2, Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thước trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2020-40446 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2, Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón vi lượng bón rễ, phân bón dùng cho đất, phân bón vi lượng 

đất hiếm, phân bón, phân bón hữu cơ vi sinh.   
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(210) 4-2020-40447 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2, Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2020-40448 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.4.4; A26.11.12; 

1.15.23; 26.7.25 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH  thương mại 
dịch vụ cơ điện lạnh Nam 
MEKONG  (VN) 
Số 4, đường 218 Cao Lỗ, phường 4 quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 

lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 

lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn.  
 

 
(210) 4-2020-40449 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.4.4; A26.11.12; 

1.15.23; 26.7.25 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện lạnh NAM 
MEKONG  (VN) 
Số 4, đường 218 Cao Lỗ, phường 4 quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm 

lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 

lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn.  
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(210) 4-2020-40450 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.6.3; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PEFSO  (VN) 
126 ngõ 95/8 phố Chùa Bộc, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2020-40451 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.24; 3.4.13; A5.3.13; 5.3.16 (540) 

  

(731) Cồ Huy Thuấn  (VN) 
Số nhà 32, ngách 358/40/68 Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2020-40452 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh tím. 
(731) Đặng Hồng Hải   (VN) 

P203-F1 tổ 15 Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy làm sạch bể bơi; máy phát điện.   
 

Nhóm 11: Bồn tắm, thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt), thiết bị xông hơi ướt 
(bằng sức nóng của nước), thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn 
tắm, máy đun nước tắm.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy bơm nước, máy làm sạch bể bởi, máy phát điện, 
bồn tắm, thiết bị xông hoi khô (bằng sức nóng của nhiệt), thiết bị xông hơi ướt (bằng stíc 
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nóng của nước), thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ điều ehỉnh hơi nóng của bồn tắm, máy 
đun nước tắm.  

 

 
(210) 4-2020-40453 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40454 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh dương, nâu đất, vàng, trắng. 
(731) Phạm Thị Thu Thủy  (VN) 

Tổ 91, phường Thanh Khê Đông, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ 

xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2020-40455 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH nhôm Tiến Đạt  

(VN) 
151/2 đưòng Bế Văn Đân, khu phố Bình 
Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm; thanh ray bằng nhôm; hợp kim nhôm.  
 

(210) 4-2020-40456 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; A25.3.3; A5.11.2 
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần rau quả 
sạch Ngọc Anh  (VN) 
Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; trái cây đã chế biến; rau đã sấy khô; gia cầm không còn sống; rau củ 

quả đã chế biến; động vật giáp xác không còn sống; động vật thân mÒn không còn sống.   
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống được ngâm, chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không 
dùng cho mục đích y tế; tinh bột cho thực phẩm. 

 
Nhóm 31: Động vật thân mÒn còn sống; động vật giáp xác (còn sống). 

 

 
(210) 4-2020-40457 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Nguyễn Văn Tâm  (VN) 

Thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2020-40458 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thuấn  (VN) 
P. 2102C, tòa GEMEK 2, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nhũ tương.   
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng.  
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(210) 4-2020-40459 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Nguyễn Văn Quảng  (VN) 

Thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến thế; ắc quy điện; tụ điện; dây dẫn điện; bộ nối điện.   

 

 
(210) 4-2020-40460 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15; 

3.7.16; A6.19.9 
(591) Xanh lục đậm, xanh nhạt, vàng cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Bản Thăng  (VN) 
Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2020-40461 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Laboratoire DiÐtÐtique et 

SantÐ  (FR) 
3 rue des Quatre CheminÐes 92100 
Boulogne Billancourt, France 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho người; các sản phẩm ăn kiêng để hỗ trợ 
tiêu hóa. 

 
Nhóm 30: Mật ong; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; muối nấu ăn; bánh kẹo trên cơ sở 
mật ong; chất làm ngọt tự nhiên; sữa ong chúa.  
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(210) 4-2020-40462 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Bành Hoàng Lâm  (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2020-40463 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.2; 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Trần Khuê  (VN) 
D0202 N2, 25 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu Vodka, rượu mạnh, rượu Whisky, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2020-40464 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
VOA  (VN) 
Tầng 46 toà nhà Bitexco Financial 
Tower, số 2 đường Hải Triều, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm quà tặng gồm: hộp quà tặng bằng gỗ, kệ gỗ, khung treo 

tranh bằng gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, đồng hồ để bàn bằng gỗ, quần áo, giày dép, 
áo mưa, khăn choàng, mũ nón, ví da, balo, túi xách dạng vải, ly tách bằng gốm sứ, bình 
thủy tinh, bình giữ nhiệt bằng nhựa, ly nhựa, chai nhựa, móc khóa kim loại, bình giữ nhiệt 
kim loại, huy cài áo, kỷ niệm chương, usb, pin sạc dự phòng, máy tính xách tay, máy tính 
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bảng, thiết bị và linh kiện điện tử, bóng cao su, ly cao su, bình nước cao su, nón bảo hiểm, 
dù cầm tay, dù ngoài trời. 

 

 
(210) 4-2020-40465 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.1.4; 2.1.22; 1.15.11; 25.7.25; 3.1.4; 

25.1.25; A2.1.23; 2.1.21 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, đỏ, hồng, nâu, 

đỏ, xám, đen, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; xuất bản phẩm điện từ có thể tải 

xuống; chương trình máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính; nÓn tảng phần mềm 
máy vi tính đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 14: Hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ trang sức); tượng bằng kim loại 
quý; vòng cổ (đồ trang sức); đá quý; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Lịch; sách; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: Kim loại quý, hợp kim của kim loại quý, đá quý dạng thô hoặc băn 
thành phẩm, đá quý được đánh bóng; đá quý nhân tạo, vật dụng bán tinh chế từ đá quý được 
dùng để sản xuất đồ trang sức, dụng cụ đo thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang 
sức, đồ trang sức giả, đồ trang sức cho y phục, y phục phật giáo, sách, báo, tạp chí, lịch, 
nhẫn, vòng đeo tay, hoa tai, vòng cổ, huy hiệu (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa; đồ trang 
sức làm bằng kim loại quý, đồ trang sức làm bằng đá quý, tượng nhỏ làm bằng kim loại 
quý, tượng nhỏ làm bằng đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý, tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng đá quý, đồ chứa đựng làm từ kim loại quý, đồ gỗ mỹ nghệ, bàn, ghế, 
tủ, ghế sô pha, đồ gỗ nội ngoại thất, kệ tivi, giường, võng xếp, tủ quần áo, thảm, gối, gỗ 
thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ dán, gỗ xây dựng, bình phong, phần mềm máy tính; 
dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn tiếp thị và quảng 
cáo trong ngành công nghiệp truyền thông; tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua các 
phương tiện truyền thông trực tuyến; marketing. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong thủy; xuất bản 
sách; xuất bản văn bản; giáo dục tôn giáo. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy, tư vấn tâm linh; tiến hành các nghi lễ tôn giáo; lập số 
tử vi; tổ chức các buổi lễ tôn giáo. 
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(210) 4-2020-40467 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn); nước giải khát không ga; nước giải khát có ga; nước tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế); xi-rô dùng cho đồ uống; nước khoáng; nước uống 
đóng chai; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-40468 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

da cam, hồng, tím. 
(731) 1. Nguyễn Thế Sơn  (VN) 

Xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

2. Hoàng Văn Long  (VN) 
Thôn Ngòi Lèo, xã Sơn Nam, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Khảo sát kinh doanh thương mại; điều tra thương mại; quảng cáo; dịch vụ quan 

hệ truyền thông; cập nhật tư liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-40471 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ALVIA INTERNATIONAL SDN BHD  

(MY) 
146-03, 3rd Floor Patent House, Jalan 
Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; đá bán quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
hợp kim của kim loại quý; đồ trang trí dùng làm trang sức; tác phẩm nghệ thuật bằng kim 
loại quý; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức], đồ trang sức dùng để đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng sét; hoa tai; vòng đeo chìa khóa [vòng móc 
chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; ghim cài để trang 
sức; nhẫn [đồ trang sức]; ghim cài ca vát; đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay; dụng 
cụ chế tác đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; bộ phận chuyển động của đồng hồ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ quảng bá, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ 
khuyến mại cho người khác, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn 
trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, 
không bao gồm việc vận chuyển, vì lợi ích của khách hàng để họ dễ dàng xem và mua sắm 
các loại hàng hóa này, tất cả các dịch vụ trên liên quan đến các mặt hàng như đồ trang sức, 
đá quý, đá bán quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, hợp kim của kim loại quý, 
đồ trang trí dùng làm trang sức, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, vòng đeo tay [đồ 
trang sức], dây chuyền [đồ trang sức], đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây chuyền, 
vòng xuyến, khuy măng sét, hoa tai, vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang 
trí hoặc đồ trang sức], vòng cổ [đồ trang sức], ghim cài để trang sức, nhẫn [đồ trang sức], 
ghim cài ca vát, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, dụng cụ chế tác đồng hồ, dụng 
cụ đo thời gian và kính râm. 

 

 
(210) 4-2020-40472 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ALVIA INTERNATIONAL SDN BHD  

(MY) 
146-03, 3rd Floor Patent House, Jalan 
Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; đá bán quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 

hợp kim của kim loại quý; đồ trang trí dùng làm trang sức; tác phẩm nghệ thuật bằng kim 
loại quý; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức], đồ trang sức dùng để đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng sét; hoa tai; vòng đeo chìa khóa [vòng móc 
chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; ghim cài để trang 
sức; nhẫn [đồ trang sức]; ghim cài ca vát; đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay; dụng 
cụ chế tác đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; bộ phận chuyển động của đồng hồ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ quảng bá, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ 
khuyến mại cho người khác, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán buôn 
trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, 
không bao gồm việc vận chuyển, vì lợi ích của khách hàng để họ dễ dàng xem và mua sắm 
các loại hàng hóa này, tất cả các dịch vụ trên liên quan đến các mặt hàng như đồ trang sức, 
đá quý, đá bán quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, hợp kim của kim loại quý, 
đồ trang trí dùng làm trang sức, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, vòng đeo tay [đồ 
trang sức], dây chuyền [đồ trang sức], đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây chuyền, 
vòng xuyến, khuy măng sét, hoa tai, vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang 
trí hoặc đồ trang sức], vòng cổ [đồ trang sức], ghim cài để trang sức, nhẫn [đồ trang sức], 
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ghim cài ca vát, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, dụng cụ chế tác đồng hồ, dụng 
cụ đo thời gian và kính râm. 

 

(210) 4-2020-40474 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH SEVEN COLORS  

(VN) 
Số 226/2, An Phú 17, khu phố 1B, 
phường An Phú, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: đồ uống không có cồn; đồ uống tăng lực; nước ngọt; nước khoáng [đồ uống]; 

nước uống có gaz; bia. 
 

 
(210) 4-2020-40475 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, xám, vàng ánh kim, xanh lam, đỏ.
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

STARFOOD Việt Nam  (VN) 
Số nhà 30, Lô N5A Khu Tái định cư 
X2B, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm; gia vị; mỳ chính; đường; muối nấu ăn; bột. 

 

 
(210) 4-2020-40478 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; 18.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lycafe Tourist  
(VN) 
Số 500 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển. 
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(210) 4-2020-40479 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.5.4; 2.1.4; 26.1.1; 2.5.2; 2.1.30; 2.5.30; 

A1.1.10; A1.1.5 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Thân Long Uyên  (VN) 
46 Bùi Thị Xuân, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; ruột bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; nước xốt thịt; bánh mỳ kẹp xúc xích; 

bánh mì kẹp nhân. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, ruột bánh mỳ, ổ bánh mỳ nhỏ, nước xốt thịt, bánh mỳ kẹp 

xúc xích, mánh mì kẹp, nhân. 
 

 
(210) 4-2020-40480 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(731) PALIT BHIROMBHAKDI  (TH) 

No. 999, Samsen Road, Thanon 

Nakornchaisri Sub-district,  Dusit 

District, Bangkok 10300, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn có ga. 
 

 
(210) 4-2020-40482 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) P&G HEALTH GERMANY GMBH  

(DE) 

Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach 

am Taunus, Germany 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng; và chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho y 

tế. 
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(210) 4-2020-40483 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CARRERAS LIMITED  (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự 

cuốn; thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); xì gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho xì gà; 
diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ 
giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng 
để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho 
thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng bằng cách làm nóng. 

 

 
(210) 4-2020-40485 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Tím, đỏ, da cam, vàng, trắng. 
(731) SUNG, HOKYOUNG  (KR) 

P1-09.12B Vinhomes Central Park, 208 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang bao gồm thắt lưng, cà 

vạt. 
 

 
(210) 4-2020-40486 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.7; A26.11.9; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH nghệ thuật 

Nam Hải  (VN) 
98 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế xây dựng; thiết kế phần mềm 

trò chơi; tư vấn thiết kế đồ họa. 
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(210) 4-2020-40487 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 1.15.23 
(591) Vàng nâu nhạt. 
(731) Mai Vũ Khánh Hà   (VN) 

ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trang sức và trang sức phong thủy (vàng, bạc, đá 
quý, nữ trang, kim loại, titan, hợp kim), hàng thủ công mỹ nghệ (gỗ, mây, tre, nứa và lá), 
dụng cụ xỏ khuyên (kềm, kim).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ bấm lỗ khuyên hoặc xỏ khuyên trên cơ thể người; dịch vụ phun xăm 
thẩm mỹ (xăm hình nghệ thuật); xăm hình bằng công nghệ hút laze; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2020-40488 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Phan Trần Hải Khương   (VN) 

320 khu phố Thạnh Hòa A, phường An 
Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống; quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2020-40489 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1 
(591) Đen, vàng cam, trắng. 
(731) Nguyễn Quang Thế   (VN) 

248/27 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2020-40496 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; 

A2.9.15 

(591) Nâu cà phê, cà phê sữa. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Chấn Âu  
(VN) 
Thửa 5, tỉnh lộ 943 Tây Huề 1, phường 

Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  

 
 

(210) 4-2020-40499 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A18.1.9; A26.11.12; 18.1.23; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nam Thắng   (VN) 
1F/88 đường Bình Lợi, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2020-40500 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 18.1.23; A18.1.9 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Nam Thắng   (VN) 
1F/88 đường Bình Lợi, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
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(210) 4-2020-40502 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; A26.4.18 

(591) Tím. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phan Đại Phát  
(VN) 
Số 24 đường 16A, KDC Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; mua bán, 

quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: ghế mát-xa toàn thân dùng điện, gối mát-xa 

dùng điện, máy mát-xa (massage), đai mát xa, thiết bị xoa bóp, quạt điện, quạt điều hòa, 

máy lọc nước, máy lọc không khí, bếp điện, máy làm mát không khí, máy chạy bộ, xe đạp 

thể thao, máy chạy bộ điện.  

 
 

(210) 4-2020-40503 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.3.7; 26.1.1; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 

(đã qua chế biến).    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngũ cốc.     

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-40504 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.21; 3.7.20 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến).    

 
Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 
Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngũ cốc.     

 
Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-40505 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến).    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   
 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngũ cốc.     
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Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2020-40506 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến).    

 
Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 
Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngũ cốc.     

 
Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2020-40507 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 8.7.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   
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Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2020-40508 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; 8.7.5 

(591) Vàng, vàng nâu, trắng, cam, xanh lá cây, 

nâu, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2020-40509 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; 8.7.5 

(591) Vàng, vàng nâu, trắng, cam, xanh lá cây, 

nâu. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-40510 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; 8.7.5 

(591) Vàng, vàng nâu, trắng, hồng nhạt, xanh 

lá cây, cam. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2020-40511 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; 8.7.5 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, hồng, cam. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-40512 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 8.7.5 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   
 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2020-40513 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.9 
(591) Nâu, hồng, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến).    

 
Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 
Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngũ cốc.     

 
Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-40514 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2020-40515 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, nâu. 

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  
(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 

ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2020-40516 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 8.7.5 
(591) Cam, trắng, vàng nhạt, hồng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần Yến Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng cụ thể là bột 
ngũ cốc, bột dinh dưỡng cho em bé dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); cháo ăn liền; cháo ăn dặm.   
 

Nhóm 35: Mua bán: ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-40517 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(731) PURICUO SDN. BRD.   (MY) 

No. 24, 1st Floor, Kompleks Kota Mulia, 
Jalan Long Jaafar, 34000 Taiping, Perak, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay bảo hộ dùng một lần cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục đích y 

tế; găng tay dùng cho mục đích phẫu thuật; găng tay bằng latec dùng trong y tế; găng tay 
bằng latec dùng trong phẫu thuật; khẩu trang dùng cho y tế; khẩu trang dùng trong phẫu 
thuật.  

 

 
(210) 4-2020-40518 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Ngon Như ý   (VN) 
49/7C đường 22, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thực phẩm làm từ thịt, cá, gia cầm (đã qua chế biến); sản phẩm thực 

phẩm làm từ surimi (sản phẩm từ cá nguyên liệu sau khi xay nhuyễn và phối trộn với các 
nguyên liệu phụ để giả các loại thịt); cá viên; tôm viên; bò viên; rau củ đã qua chế biến. 
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Nhóm 35: Giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; mua bán, phân 

phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: các sản phẩm thực phẩm làm từ 

thịt, cá, gia cầm (đã qua chế biến), sản phẩm thực phẩm làm từ surimi (sản phẩm từ cá 

nguyên liệu sau khi xay nhuyễn và phối trộn với các nguyên liệu phụ để giả các loại thịt), 

cá viên, tôm viên, bò viên, rau củ đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-40519 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.3.2; 1.15.24 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Ngon Như ý  (VN) 
49/7C đường 22, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thực phẩm làm từ thịt, cá, gia cầm (đã qua chế biến); sản phẩm thực 

phẩm làm từ surimi (sản phẩm từ cá nguyên liệu sau khi xay nhuyễn và phối trộn với các 

nguyên liệu phụ để giả các loại thịt); cá viên; tôm viên; bò viên; rau củ đã qua chế biến. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; mua bán, phân 

phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: các sản phẩm thực phẩm làm từ 

thịt, cá, gia cầm (đã qua chế biến), sản phẩm thực phẩm làm từ surimi (sản phẩm từ cá 

nguyên liệu sau khi xay nhuyễn và phối trộn với các nguyên liệu phụ để giả các loại thịt), 

cá viên, tôm viên, bò viên, rau củ đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-40520 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.9; 25.1.25; A26.1.18 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Lan  (VN) 
Số nhà 55, ngõ Lương Sử A, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề, cụ thể là đào tạo thẩm mĩ, chăm sóc sắc đẹp, nối mi, uốn 

mi, phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, làm móng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nối mi, uốn mi nghệ thuật; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phun xăm 

thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc dẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm móng. 
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(210) 4-2020-40522 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; A5.7.22; 5.7.11; 26.4.2 
(731) Huỳnh Thị Kim Chi  (VN) 

Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-40523 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A9.7.19 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, đen, vàng, xám, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Huệ  (VN) 
199/1 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2020-40524 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; A26.4.18; 4.5.3; 1.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khỏe  (VN) 
Số 6A Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch 

vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-40525 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.6; A2.1.23; A2.5.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đen, cam, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh O.L.A  (VN) 
80/101 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-40526 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.5.25; 26.1.6; 26.1.1; A5.3.13 

(591) Trắng, vàng, cam nhạt, cam đậm, nâu 

nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Huy Tùng  (VN) 
Thôn 2 Cù Lạc, thị trấn Phong Nha, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: quả đào đóng hộp (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2020-40528 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng đồng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công yy TNHH địa ốc Nhà Xinh 
Sg  (VN) 
23 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-40531 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 25.5.25 

(591) Xám, cam. 

(540) 

 

(731) Phạm Quốc Phòng  (VN) 
Thôn Bác Trạch 1, xã Vân Trường, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc 

dùng trong văn phòng bằng gỗ. 
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(210) 4-2020-40532 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Kyo  (VN) 
Thôn 3, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc bổ sung sắt; siro trẻ em (dùng cho mục 
đích y tế); siro dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho trẻ em. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bổ sung sắt, siro trẻ em (dùng cho mục đích y tế), siro 
dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm cho trẻ em, sữa và sản phẩm sữa, sữa tươi tiệt 
trùng, sữa đặc, sữa chua, sữa ca cao, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), phô mai, sữa từ 
hạt như sữa hạnh nhân, sữa óc chó, sữa đậu nành, sữa bắp (ngô), sữa hạt sen, bánh kẹo, chế 
phẩm ngũ cốc, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ ngũ cốc (dành cho trẻ em), bánh 
snack (bim bim). 

 

 
(210) 4-2020-40533 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(731) Nguyễn Hồng Thái  (VN) 

Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa xe bọt tuyết; nước phủ bóng xe; nước đánh bóng vỏ xe; nước tẩy trắng 

máy; nước lau kính; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 07: Máy rửa xe bọt tuyết; máy hút nhớt; thiết bị nâng (cụ thể là ben nâng xe); thiết bị 
làm sạch sử dụng hơi nước; giá đỡ ổ trục cho máy móc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước rửa xe bọt tuyết, nước phủ bóng xe, nước đánh 
bóng vỏ xe, nước tẩy trắng máy, nước lau kính, chế phẩm làm sạch, nước tẩy, máy hút nhớt, 
thiết bị nâng (cụ thể là ben nâng xe), thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước, giá đỡ ổ trục cho 
máy móc, máy rửa xe bọt tuyết, máy nén hơi, máy bơm xịt nước. 

 

 
(210) 4-2020-40534 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Vũ Trần Thúy Hồng  (VN) 

Số 2 Đại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, chân gà muối, 

chân gà hấp tàu xì, thịt gà sấy khô, thịt bò sấy khô, thịt lợn sấy khô, thịt lợn đã qua chế 

biến, thực phẩm làm từ thịt lợn, giò chả, cá đã qua chế biến, gia cầm và thú săn, chất chiết 

ra từ thịt, thủy hải sản đã chế biến, rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau 

củ quả tươi, mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, gạo, bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bún miến phở, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đường, mật ong, nước xốt 

(gia vị), gia vị, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, đồ uống có cồn, bia, nước khoáng, 

nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

cửa hàng bán các thức ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2020-40535 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Vũ Trần Thúy Hồng  (VN) 
Số 2 Đại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, chân gà muối, 

chân gà hấp tàu xì, thịt gà sấy khô, thịt bò sấy khô, thịt lợn sấy khô, thịt lợn đã qua chế 

biến, thực phẩm làm từ thịt lợn, giò chả, cá đã qua chế biến, gia cầm và thú săn, chất chiết 

ra từ thịt, thủy hải sản đã chế biến, rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, rau 

củ quả tươi, mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, gạo, bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bún miến phở, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đường, mật ong, nước xốt 

(gia vị), gia vị, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, đồ uống có cồn, bia, nước khoáng, 

nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả. 
 

 
(210) 4-2020-40537 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 2.9.10; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, hồng nhạt, 

xám nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hoàng Quân  (VN) 
270/32 Phan Đình Phùng, phường 1, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
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(210) 4-2020-40538 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.2; A26.11.9; 26.4.7; 25.1.25; 

25.7.25; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 

25.1.9; 19.3.1 

(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, vàng cam, hồng, 

hồng nhạt, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến ngân nhĩ (đồ uống không cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có 

ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống. 
 

 
(210) 4-2020-40539 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 5.5.19; 25.1.6; 26.1.1; 

26.13.1; 1.15.9; 19.3.1; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, tím, trắng, đen, 

xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến ngân nhĩ (đồ uống không cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có 

ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống. 
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(210) 4-2020-40540 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 5.5.19; 1.15.9; 25.1.6; 

26.1.1; 19.3.1; A5.7.22; 5.7.11; 1.15.19 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, vàng cam, da cam, 

xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, hồng, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả 

(đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống. 

 
 

(210) 4-2020-40541 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 5.5.19; 25.7.25; 19.3.1; 

25.1.5; 25.1.9; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Đỏ, hồng, vàng, da cam, xanh dương, 

xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, nâu, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả 

(đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm không cồn để làm 

đồ uống. 
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(210) 4-2020-40542 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18; A5.5.20; 

5.5.19; 25.7.25; 25.1.6; 19.3.1; A11.3.2; 

26.4.7 

(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh dương, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt trà bí đao (nước giải khát); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; 

đồ uống hoa quả (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm 

không cồn dÓ làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2020-40543 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.4.7; 19.3.1; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, vàng cam, nâu nhạt, xanh 

dương đậm, xanh tím than, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến sào (đồ uống không cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ 

uống hoa quả (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uông không cồn); chế phẩm 

không cồn để làm đồ uống. 
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(210) 4-2020-40544 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.4.9; 26.4.7 

(591) Đỏ, vàng, vàng cam, nâu nhạt, xanh 

dương đậm, xanh tím than, đen, trắng, 

hồng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến sào (đồ uống không cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ 

uống hoa quả (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); chế phẩm 

không cồn để làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2020-40545 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.13.15; 26.7.25; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH HXB  (VN) 
Số 3/14, KV5 đường Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; tinh dầu xoa bóp (mỹ phẩm, không chứa thuốc).  
 
 

(210) 4-2020-40546 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Số 3 ngách 211/82 phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện. 
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(210) 4-2020-40547 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
Số 3 ngách 211/82 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2020-40548 (220) 01.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9 
(591) Nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 
491/28 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước xịt quần áo, nước xịt phòng, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước hoa, nước xịt quần áo, nước xịt phòng, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-40549 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AGRITOPIA  (VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; hương liệu cho thực phẩm; hương liệu 
vani dùng cho nấu nướng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây.  
 

 
(210) 4-2020-40550 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Diễm  (VN) 
Thôn 7, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, 
tỉnh §¨k L¨k  
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(511)   Nhóm 18: Đồ da handmade (làm bằng tay) như: túi xách, ví (bóp), cặp da; đồ trang trí bằng 
da cho đồ nội thất; bao bằng da thuộc cho chìa khóa; hộp làm bằng da thuộc. 

 

 
(210) 4-2020-40551 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
sản xuất Thái An   (VN) 
Thôn Phú Hữu 2, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề inox; phụ kiện của nhôm; bản lề lá bằng kim loại; bản lề cối bằng kim 

loại; phụ kiện cửa thép; bản lề thép.  
 

 
(210) 4-2020-40552 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 19.13.22; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thu   (VN) 
Tổ 4, Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị 
xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2020-40553 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tuyên   (VN) 
Số 1108 CT3 khu đô thị Xa La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc lượn 

sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm để làm khỏe tóc (không chứa dược chất).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm khử mùi trên 
cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân), mỹ phẩm 
chăm sóc tóc, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm màu để nhuộm tóc, nước xức tóc (mỹ phẩm), 
chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, keo xịt tóc, phấn xoa tóc, mỹ 
phẩm), mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc, keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này), bọt dùng 
cho tóc (mỹ phẩm), nước bóng tóc (mỹ phẩm), dầu tóc (mỹ phẩm), mỹ phẩm dưỡng ẩm cho 
tóc, chất lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm), chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược 
chất), chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất), dầu xức tóc (mỹ phẩm), chế phẩm 
làm khỏe tóc (không chứa dược chất), kem bôi tóc (mỹ phẩm), chế phẩm dùng để tắm 
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thường  và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất), chế phẩm dùng để trang điểm 
không chứa dược chất, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40554 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A11.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Giang  (VN) 
Số 71 đường 18, phố Phúc Xá, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-40555 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
dầu tràm Nhật Tân  (VN) 
Thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm. 

 

 
(210) 4-2020-40556 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủ công mỹ 
nghệ Hoàn Anh  (VN) 
130 Bis Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ đồng trang trí; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại đồng; các sản phẩm bằng 

đồng như: chuông, kiểng, khánh, tượng, lư hương, độc bình, phù điêu, hàng mỹ nghệ bằng 
đồng; tượng bằng đồng; bình điêu khắc bằng đồng.    
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Nhóm 35: Mua bán tượng đồng mua bán đồ đồng trang trí, vật phẩm phong thủy bằng 
đồng, đồ đồng mỹ nghệ, đồ đồng thờ cúng, bình điêu khắc. 

 

 
(210) 4-2020-40557 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Ngọc 
Phương  (VN) 
133B-133C đường Lê Lư, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-40558 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Xanh đỏ, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 
dựng Quảng Phát  (VN) 
Tầng 11, khu văn phòng, tòa nhà 
Petroland, 12 Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, công trình đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật 
dân dụng, hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ chuẩn bị mặt bằng; trang trí nội thất; lắp 
đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống xây dựng; hoạt động 
xây dựng.  

 
 

(210) 4-2020-40559 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Lâm Văn Lưu  (VN) 
Phòng 19K2 chung cư Viện Bỏng - xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; trái cây đã chế biến; rau đã sấy khô; gia cầm không còn sống; rau củ 

quả đã chế biến; động vật giáp xác không còn sống; động vật thân mềm không còn sống. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống được ngâm, chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không 
dùng cho mục đích y tế; tinh bột cho thực phẩm.   
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Nhóm 31: Rau và quả tươi cụ thể: rau cỏ tươi; rau tươi; trái cây tươi; nấm tươi; khoai tây 
tươi; động vật thân mềm còn sống; động vật giáp xác (còn sống).  

 

 
(210) 4-2020-40560 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.1; A26.11.12; 

1.15.23 
(540) 

 

(731) Phạm Hải Phú   (VN) 
Thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện inox cho phòng tắm, ga thoát nước bằng inox, mắc treo quần 
áo bằng inox, thanh vắt khăn bằng inox, lô giấy vệ sinh bằng inox, kệ bàn chải bằng inox. 

 

 
(210) 4-2020-40561 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 7.3.11 
(731) HOME PRODUCT CENTER PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
31 Prachachuen-Nonthaburi Road, 
Tambol Bangkhen, Amphoe Muang, 
Nonthaburi Province 11000, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; cuốn sách 
nhỏ; lịch; hộp đựng bằng bìa cứng; ca-ta-lô; phong bì (văn phòng phẩm); tạp chí (định kỳ); 
bản tin; giấy bao gói; sách mỏng, áp phích quảng cáo; ấn phẩm; văn phòng phẩm; giấy viết. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm gồm: thiết bị xây dựng (cụ thể là: gỗ bán thành 
phẩm, xà, ván, tấm panen bằng gỗ bán thành phẩm, lớp gỗ dán bề mặt, kính xây dựng, tấm 
sản xây dựng, tấm lát sàn, hạt thủy tinh để đánh dấu đường đi, hộp thư công trình xây), thiết 
bị vật tư, vật liệu ngành vệ sinh và ống nước (cụ thể là: bể phun nước, vòi hoa sen, bồn rửa, 
chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, vòi khóa), thiết bị điện gia dụng và nhà bếp (cụ thể là: vỉ nướng, 
cái kẹp phơi quần áo, thìa trộn dụng cụ nhà bếp, thìa đục lỗ, kẹp gắp đường miếng, kẹp gắp 
đá, khay và muỗng đựng bánh, bình, chai, lon đựng tiền tiết kiệm, thùng, bình lắc hỗn hợp 
đồ uống, nồi nấu, chảo rán, ấm đun nước, nồi áp suất không dùng điện, thiết bị nhà bếp nhỏ 
bằng tay để xay, nghiền, ép hoặc nghiền, dụng cụ kẹp vỡ quả hạch, chày và cối xay, khay 
ăn), đồ nội thất và trang trí nội thất (cụ thể là: đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm, 
khung ảnh, kệ trưng bày báo, giá cắm súng, rèm cửa sổ trong nhà, bộ đồ giường, nệm, bệ, 
gối, gương soi, gương nhà vệ sinh, bảng đăng ký không bằng kim loại, hộp thư không bằng 
kim loại, bu lông, đinh, chốt, bánh xe nhỏ cho đồ đạc nội thất), sơn, sơn mài, chất bảo quản 
chống gỉ, nhựa, giường, gỗ, khăn, chăn, rèm, thảm, dụng cụ và thiết bị (cụ thể là bộ phận 
động cơ xe máy, thiết bị làm sạch và đánh bóng điện, máy đánh bóng giày, máy điện và 
thiết bị để làm sạch thảm, máy hút bụi, máy in 3D, robot công nghiệp, găng tay làm vườn, 
búa, đục, dao, lưỡi hái), thiết bị điện (cụ thể là: thảm sưởi bằng điện, thiết bị kéo rèm bằng 
điện, bộ nắn điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, máy chế biến thức ăn dùng điện); quảng cáo; 
tư vấn về quản trị kinh doanh; marketing; dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh liên quan đến 
chiến lược, marketing, bán lẻ, nhân sự và sản xuất; dịch vụ thẻ tích lũy điểm thưởng để xúc 
tiến bán hàng hoặc kinh doanh; dịch vụ khuyến mại, đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
792 

(210) 4-2020-40562 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 7.3.11 
(731) HOME PRODUCT CENTER PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
31 Prachachuen-Nonthaburi Road, 
Tambol Bangkhen, Amphoe Muang, 
Nonthaburi Province 11000, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; cuốn sách 

nhỏ; lịch; hộp đựng bằng bìa cứng; ca-ta-lô; phong bì (văn phòng phẩm); tạp chí (định kỳ); 
bản tin; giấy bao gói; sách mỏng, áp phích quảng cáo; ấn phẩm; văn phòng phẩm; giấy viết. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm gồm: thiết bị xây dựng (cụ thể là: gỗ bán thành 
phẩm, xà, ván, tấm panen bằng gỗ bán thành phẩm, lớp gỗ dán bề mặt, kính xây dựng, tấm 
sản xây dựng, tấm lát sàn, hạt thủy tinh để đánh dấu đường đi, hộp thư công trình xây), thiết 
bị vật tư, vật liệu ngành vệ sinh và ống nước (cụ thể là: bể phun nước, vòi hoa sen, bồn rửa, 
chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, vòi khóa), thiết bị điện gia dụng và nhà bếp (cụ thể là: vỉ nướng, 
cái kẹp phơi quần áo, thìa trộn dụng cụ nhà bếp, thìa đục lỗ, kẹp gắp đường miếng, kẹp gắp 
đá, khay và muỗng đựng bánh, bình, chai, lọn đựng tiền tiết kiệm, thùng, bình lắc hỗn hợp 
đồ uống, nồi nấu, chảo rán, ấm đun nước, nồi áp suất không dùng điện, thiết bị nhà bếp nhỏ 
bằng tay để xay, nghiền, ép hoặc nghiền, dụng cụ kẹp vỡ quả hạch, chày và cối xay, khay 
ăn), đồ nội thất và trang trí nội thất (cụ thể là: đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm, 
khung ảnh, kệ trưng bày báo, giá cắm súng, rèm cửa sổ trong nhà, bộ đồ giường, nệm, bệ, 
gối, gương soi, gương nhà vệ sinh, bảng đăng ký không bằng kim loại, hộp thư không bằng 
kim loại, bu lông, đinh, chốt, bánh xe nhỏ cho đồ đạc nội thất), sơn, sơn mài, chất bảo quản 
chống gỉ, nhựa, giường, gỗ, khăn, chăn, rèm, thảm, dụng cụ và thiết bị (cụ thể là bộ phận 
động cơ xe máy, thiết bị làm sạch và đánh bóng điện, máy đánh bóng giày, máy điện và 
thiết bị để làm sạch thảm, máy hút bụi, máy in 3D, robot công nghiệp, găng tay làm vườn, 
búa, đục, dao, lưỡi hái), thiết bị điện (cụ thể là: thảm sưởi bằng điện, thiết bị kéo rèm băng 
điện, bộ nắn điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, máy chế biến thức ăn dùng điện); quảng cáo; 
tư vấn về quản trị kinh doanh; marketing; dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh liên quan đến 
chiến lược, marketing, bán lẻ, nhân sự và sản xuất; dịch vụ thẻ tích lũy điểm thưởng để xúc 
tiến bán hàng hoặc kinh doanh; dịch vụ khuyến mại, đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2020-40563 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.4.1; A26.11.8; 26.3.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hàng hải 

Phúc An  (VN) 
Xóm 7 Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2020-40564 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.11.22; 26.1.1; 26.1.5; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Ngụy Đức Huy  (VN) 
158/3 khu phố 1, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê hạt rang, cà phê hạt chưa 

rang, cà phê bột pha phin, cà phê hòa tan, hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-40565 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần De Silk  (VN) 
Số 1A đường Nguyễn Tri Phương, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; lụa crếp; lụa kếp; vải dệt từ vật liệu đàn hồi, vải co giãn; mô-lét-skin [vải 
vóc]; nhung vải bông [vải vóc]; vải không dệt; lụa. 

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục: đồ đội đầu: khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn gập cài 
túi áo ngực; khăn vuông dùng cài túi áo complê; ca vát; khăn xếp; vành khăn đội đầu của 
nam giới; mũ không vành của phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2020-40566 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.10; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, xanh da trời, 

hồng, tím than, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tủ thuốc 
Việt Media  (VN) 
Số 24, ngách 156, đường Dương Văn Bé, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ truyền thông doanh 
nghiệp; dịch vụ quan hệ truyền thông; giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2020-40567 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.14 
(731) ANIMATION INTERNATIONAL LTD.  

(CN) 
23/F Times Tower, 391 - 407 Jaffe Road, 
Wan Chai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin và ắc-qui; máy và thiết bị chụp ảnh, điện thoại di động; máy và dụng cụ 

quang học; kính đeo mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); dây đeo dùng cho điện thoại có thể 
mang đi được (điện thoại di động); máy và thiết bị điện thoại; máy và thiết bị liên lạc có 
dây; máy và thiết bị truyền (dùng cho viễn thông); máy và thiết bị truyền hình; máy và thiết 
bị thông tin liên lạc bằng vô tuyến; máy và thiết bị ứng dụng radio; máy và thiết bị điều 
khiển từ xa; máy và thiết bị tần số âm thanh; máy và thiết bị tần số video; thẻ từ ghi âm âm 
thanh; trang ghi và băng ghi; đĩa compắc đã ghi sẵn (nghe); băng ghi sẵn âm thanh kỹ thuật 
số; cd-rom mã hóa dữ liệu được lập trình cho máy tính; nhật kí điện tử; máy vi tính; máy 
móc và thiết bị điện tử; còi điện, đĩa và băng ghi hình sẵn; đĩa compắc ghi sẵn (nghe-nhìn); 
hộp đựng mã hóa dữ liệu lập trình dành cho trò chơi video người dùng; trò chơi video người 
dùng; mũ bảo hiểm bảo hộ; trò chơi trên điện thoại di động. 

 

(210) 4-2020-40568 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A22.3.21; 22.3.1 
(731) ANIMATION INTERNATIONAL LTD.  

(CN) 
23/F Times Tower, 391 - 407 Jaffe Road, 
Wan Chai, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin và ắc-qui; máy và thiết bị chụp ảnh, điện thoại di động; máy và dụng cụ 

quang học; kính đeo mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); dây đeo dùng cho điện thoại có thể 
mang đi được (điện thoại di động); máy và thiết bị điện thoại; máy và thiết bị liên lạc có 
dây; máy và thiết bị truyền (dùng cho viễn thông); máy và thiết bị truyền hình; máy và thiết 
bị thông tin liên lạc bằng vô tuyến; máy và thiết bị ứng dụng radio; máy và thiết bị điều 
khiển từ xa; máy và thiết bị tần số âm thanh; máy và thiết bị tần số video; thẻ từ ghi âm âm 
thanh; trang ghi và băng ghi; đĩa compắc đã ghi sẵn (nghe); băng ghi sẵn âm thanh kỹ thuật 
số; cd-rom mã hóa dữ liệu được lập trình cho máy tính; nhật kí điện tử; máy vi tính; máy 
móc và thiết bị điện tử; còi điện, đĩa và băng ghi hình sẵn; đĩa compắc ghi sẵn (nghe-nhìn); 
hộp đựng mã hóa dữ liệu lập trình dành cho trò chơi video người dùng; trò chơi video người 
dùng; mũ bảo hiểm bảo hộ; trò chơi trên điện thoại di động. 
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(210) 4-2020-40569 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.2.7; 26.13.25 

(591) Xanh dương. 

(731) Trần Minh Mẫn  (VN) 
404/10 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy áo thời trang, khăn choàng thời trang, đồ lót, phụ kiện đồ 

lót nam nữ (dây áo ngực, miếng dán ngực, nâng ngực, nâng mông), giày dép, va li, túi xách, 

bóp, ví, thắt lưng, cà vạt, kẹp cài, lược, bàn chải, cán cạo râu, lưỡi cạo râu, mũ nón, dù («), 

áo mưa, bạt trùm xe, bạt nhựa, chổi, bàn chải, quần áo trẻ em, đồ sơ sinh, khăn sữa, khăn 

ướt, khăn khô, khăn lau, tấm lót, chăn, tấm trải, nệm, mÒn, gối, khăn mặt, khăn tắm, bình 

sữa, núm vú, ti ngậm cho trẻ em, dụng cụ hút sữa, chổi vệ sinh bình sữa, đồ chơi cho trẻ em, 

nôi ngủ, võng, xe đẩy, xe tập đi, giấy ăn, giấy cuộn, giấy vệ sinh, thùng carton, hộp đựng 

quà, giấy gói quà, tăm bông, bông gòn, bông y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40570 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.2.7; 26.13.25 

(731) Trần Minh Mẫn  (VN) 
404/10 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy áo thời trang, khăn choàng thời trang, đồ lót, phụ kiện đồ 

lót nam nữ (dây áo ngực, miếng dán ngực, nâng ngực, nâng mông), giày dép, va li, túi xách, 

bóp, ví, thắt lưng, cà vạt, kẹp cài, lược, bàn chải, cán cạo râu, lưỡi cạo râu, mũ nón, dù («), 

áo mưa, bạt trùm xe, bạt nhựa, chổi, bàn chải, quần áo trẻ em, đồ sơ sinh, khăn sữa, khăn 

ướt, khăn khô, khăn lau, tấm lót, chăn, tấm trải, nệm, mÒn, gối, khăn mặt, khăn tắm, bình 

sữa, núm vú, ti ngậm cho trẻ em, dụng cụ hút sữa, chổi vệ sinh bình sữa, đồ chơi cho trẻ em, 

nôi ngủ, võng, xe đẩy, xe tập đi, giấy ăn, giấy cuộn, giấy vệ sinh, thùng carton, hộp đựng 

quà, giấy gói quà, tăm bông, bông gòn, bông y tế. 
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(210) 4-2020-40571 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xám, hồng phấn. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang LBK  (VN) 
541/27 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo có họa tiết thêu; áo khoác trùm đầu; đồng phục; trang 

phục dệt kim; áo sơ mi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-40573 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI  

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng của xe ô tô 

 
 

(210) 4-2020-40574 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH y tế Gomed  (VN)
Số nhà 15, ngõ 153 phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế.  
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(210) 4-2020-40575 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SHENZHEN VANTOP TECHNOLOGY 

& INNOVATION CO., LTD  (CN) 
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road, 
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy chiếu video dùng trong rạp hát gia đình; máy tính bảng; máy quay video 

xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim có băng điều khiển; camera giám 
sát. 

 

 
(210) 4-2020-40576 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SHENZHEN VANTOP TECHNOLOGY 

& INNOVATION CO., LTD  (CN) 
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road, 
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chiếu video dùng trong rạp hát gia đình; máy tính bảng; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim có băng điều khiển; camera giám 
sát. 

 

 
(210) 4-2020-40577 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SHENZHEN VANTOP TECHNOLOGY 

& INNOVATION CO., LTD  (CN) 
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road, 
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy lau sàn nhà thông minh; máy làm sạch kiểu chổi, dùng điện; máy và thiết bị 
để làm sạch [dùng điện]; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho 
mục đích làm sạch; máy hút bụi chân không. 
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(210) 4-2020-40578 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Tạ Thị Thương  (VN) 
Thôn Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Đạo, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống mang 

đi; dịch vụ quán ăn, quán nước giải khát. 
 

(210) 4-2020-40579 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
in ấn Phúc Ân  (VN) 
Số 1233, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 6, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in; máy in để in trên tấm kim loại; khuôn in, bản khắc kẽm dùng để in; máy 

in, máy in nén; trục lăn của máy in; rulô in. 
 

 
(210) 4-2020-40580 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6; 2.7.23; 

4.5.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo 
ELP  (VN) 
Số 83/54/24, KP 2, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; (sắp xếp và tổ chức các diễn đàn 

giáo dục gặp mặt trực tiếp); sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề.  

 

 
(210) 4-2020-40582 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.2; A9.5.15; 26.3.23; 

1.15.3 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy cơ khí 
Jierui (Việt Nam)  (VN) 
Km 8, quốc lộ 18, thôn Mao Dộc, xã 
Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt dây; máy xung điện edm; máy cắt laser; máy mài; máy bắn lỗ; máy tiện; 
máy phay; máy gia công trung tâm cnc.  

 

 
(210) 4-2020-40583 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy cơ khí 
Jierui (Việt Nam)  (VN) 
Km 8, quốc lộ 18, thôn Mao Dộc, xã 
Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 07: Dao tiện (bộ phận của máy móc); dao phay (không phải dụng cụ cầm tay thao tác 

thủ công); lưỡi dao phay (bộ phận của máy móc); cán dan phay (bộ phận của máy móc); 
bầu kẹp dao phay (bộ phận của máy móc); mũi khoan (bộ phận của máy móc); mũi taro zen 
(bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2020-40584 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại P.P  (VN) 
Số 336, tổ 7, xóm Mới, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ]; bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy bao gói; 

giấy; tờ giấy [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-40585 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Little Me Việt Nam   (VN) 
Nhà NV02, khu đô thị mới Trung Văn, 
đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; trường mẫu giáo. 
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(210) 4-2020-40586 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 1.15.23; A25.7.22 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Viện Giáo 
dục Nghệ thuật Việt Nam  (VN)
Số 15 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh           

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hoá nghệ thuật; dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục; tổ chức sự kiện giáo dục; đào tạo; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2020-40587 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ecomy  (VN) 
232-234 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh, kẹo thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2020-40588 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ecomy  (VN) 
232-234 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh, kẹo thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2020-40589 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hà Công Vui   (VN) 
2276/2/13 quốc lộ 1, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc thuộc nhóm này như: máy móc làm gỗ, máy dán gỗ, máy cnc.  
 

 
(210) 4-2020-40590 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 4.3.7; 26.1.1; 4.3.9 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
36 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc như: đá cắt, đá mài, mũi khoan là những bộ phận của máy 

móc thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: mỏ lết, vòng miệng thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 09: Các loại thước đo thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2020-40591 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá nhai, hộp thuốc lá điếu, đầu lọc cho thuốc lá điếu, 

tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2020-40592 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 24.1.1; A25.7.22 (540) 

  

(731) Cơ sở giấy Long Khánh  (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 
Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
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(210) 4-2020-40594 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A5.11.13; A7.1.9; 7.1.24 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Đào Thị Loan   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 
 

(210) 4-2020-40595 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Đào Thị Loan   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 

 
 

(210) 4-2020-40598 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Xanh lam, vàng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

   

(731) Phòng chẩn trị y học cổ 
truyền  (VN) 
Đội 6, xã Giao Nhân, huyện Giao Thúy, 

tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đặc trị: phì đại tuyến tiền liệt, cao huyết áp, tuyến giáp, viêm xoang, u xơ, 

trĩ.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 44: Phòng khám đông y (dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền).  
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(210) 4-2020-40599 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phúc Gia 
Hân   (VN) 
22 lô G3, KDC Tân Quy Đông, đường 
40, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn led. 

 

 
(210) 4-2020-40600 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A15.9.11; 16.3.15 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần khoa học kỹ 

thuật Tâm Đức   (VN) 
142/9 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm. 

 

 
(210) 4-2020-40601 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh đen, trắng, nâu nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thảo dược Dr. Kang    (VN) 
345/22 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm [mỹ phẩm]; 

nước hoa; tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); thảo mộc đã bảo quản 
[gia vị].  
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(210) 4-2020-40602 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm - Spa 

Minh Đức   (VN) 
799 đường DT743B, khu phố Đông Tân, 
phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2020-40606 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thanh Tuyền  (VN) 
Số 331 đường Nguyễn Thi Đặng, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-40607 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Pengo   (VN) 
174/3R ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bút. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2020-40608 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh da trời.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đồng 
Nhân    (VN) 
Tầng 5 tòa B chung cư Imperia Garden, 
số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; hậu cần vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; cho thuê kho 

chứa hàng; môi giới vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2020-40609 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.1.1; A5.5.20 

(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh da trời.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đồng 
Nhân   (VN) 
Tầng 5 tòa B chung cư Imperia Garden, 

số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý bất động sản; mua 

bán bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng 

công trình; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện và các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-40610 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A1.1.10; A1.1.4; 25.1.6; 1.15.21; 

1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, đen 

nhạt, xanh dương nhạt, trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 

Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm cá; mắm cá rô phi; mắm cá lóc; mắm cá rô; mắm tôm; mắm ruốc. 
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(210) 4-2020-40611 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.4; 25.1.6; 3.9.1; 

A8.5.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

xanh dương nhạt, trắng, nâu, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản khô; cá khô; mực khô; tôm khô; tép khô; nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-40613 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 15.7.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Phạm Văn Cường   (VN) 
Thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa giàu protein; thực phẩm bổ sung dinh 

dưỡng trên cơ sở sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa giàu protein, thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng trên cơ sở sữa. 

 

 
(210) 4-2020-40616 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.15; 5.9.21; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh, xám, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng quán ăn, quán phở. 
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(210) 4-2020-40617 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thùy Dương  (VN) 
189 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ dọn vệ sinh nhà ở, văn phòng, công sở.  
 

 
(210) 4-2020-40618 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.3.23; 

26.4.2 
(591) Đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, xanh dương, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Thư  (VN) 
20/5C đường TTH20, tổ 16, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán muỗng nhựa.  

 

 
(210) 4-2020-40620 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng cam đậm, vàng cam nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV kiến trúc & 
nội thất LBT  (VN) 
111 đường Tống Phước Phổ, phường Hoà 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc, tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2020-40622 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng Sài 
Gòn  (VN) 
1145 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Trang sức: đồ trang sức từ đá quý nhân tạo, chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn], olivin [đá quý], ngọc trai [đồ trang sức, đồ châu báu], đá quý, đồ trang sức bằng hạt 
huyền; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 36: Bất động sản: quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động 
sản, cho thuê phòng ở.  

 
Nhóm 39: Du lịch: sắp xếp các chuyến du lịch, hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Giải trí: dịch vụ giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, dịch vụ câu 
lạc bộ sức khoẻ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời: 
cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; khách sạn, nhà trọ; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-40624 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.  (SG) 
438 Alexandra Road, # 05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; đồ uống chứa vitamin là chủ yếu; chế phẩm 
vitamin để làm đồ uống cho mục đích y tế; chất bổ sung vitamin; đồ uống vitamin. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; đồ uống chứa vitamin, không 
dùng cho mục đích y tế; nước uống có gaz; đồ uống chiết xuất từ trái cây, không có cồn; đồ 
uống từ rau củ quả, không có cồn và đồ uống chứa khoáng chất, không dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40626 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ và giải pháp Hạ 
Long  (VN) 
Số 12/55 phố Đỗ Quang, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm phần mềm tải về được hoặc ghi trên phương tiện đọc được trên máy 

tính hoặc có thể cài được trên điện thoại thông minh; và phần mềm giáo dục tải về được 
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hoặc ghi trên phương tiện đọc được trên máy tính hoặc có thể cài được trên điện thoại thông 
minh. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm phần mềm tải về được hoặc ghi trên phương tiện đọc được 
trên máy tính hoặc có thể cài được trên điện thoại thông minh; và mua bán phần mềm giáo 
dục tải về được hoặc ghi trên phương tiện đọc được trên máy tính hoặc có thể cài được trên 
điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2020-40629 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.16; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40630 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 25.5.25; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40631 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.24; 3.4.18; 25.5.2; 1.15.21 
(591) Trắng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
810 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40632 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40633 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.22; 

A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, hồng, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-40636 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Long Khang  (VN) 
Số 24 đường 68, khu phố 1, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn điện; bộ điều chỉnh tăng giảm dòng điện (dimmer); tủ điện; bộ điều 

khiển dmx512. 
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Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn led; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn 

lồng chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2020-40637 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.4.4 

(591) Đỏ, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất thiết 
bị y tế Gunma Vina  (VN) 
150-152 Âu Cơ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40638 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18; 26.1.10 

(591) Xanh dương, đen. 

(731) Công ty TNHH New Trip  (VN) 
179 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt dùng để cắt miếng dán điện thoại; máy cắt dùng để cắt kính cường lực 

điện thoại; máy cắt dùng tia lazer.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt kính cường lực điện thoại [không dùng điện]; dụng cụ cắt miếng dán 

điện thoại [không dùng điện]. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy cắt dùng để cắt miếng dán điện thoại, máy cắt dùng để cắt kính 

cường lực điện thoại, máy cắt dùng tia laser, dụng cụ cắt kính cường lực điện thoại [không 

dùng điện], dụng cụ cắt miếng dán điện thoại [không dùng điện]; mua bán linh kiện điện 

thoại gồm miếng dán điện thoại, kính cường lực dùng cho điện thoại. 
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(210) 4-2020-40639 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Long Khang  (VN) 
Số 24 đường 68, khu phố 1, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn điện; bộ điều chỉnh tăng giảm dòng điện (dimmer); tủ điện; bộ điều 

khiển dmx512.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn led; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn 
lồng chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2020-40640 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.9; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản 
Phương Nam Bến Tre   (VN) 
250/AB2, ấp An Bình 2, xã An Hòa Tây, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến.  

 
Nhóm 31: Cá còn sống; tôm hùm [còn sống]; thủy hải sản còn sống.  

 

 
(210) 4-2020-40641 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 24.13.1; 26.7.25; 26.4.4 
(591) Vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shirer 
Cosmetics Vina   (VN) 
86/30B Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa; mua bán quần áo, giày, dép; mua bán lương thực, 
thực phẩm cụ thể là: gạo, thịt, rau củ quả, đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2020-40642 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40643 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  

(VN) 
Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40644 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40645 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40646 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2020-40647 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40648 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40649 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40650 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40652 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 1.15.23; 26.3.4; 

A16.3.3 

(591) Đỏ, cam, lục, lam chàm, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ TH Việt 
Nam  (VN) 
Số 3 Thiên Hộ Dương, tổ 15, khu phố 3, 

phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường; dextrin 

[hå/keo].  

 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; sơn chống thấm.  
 

 
(210) 4-2020-40653 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.5.25; 26.13.1; 1.15.23; 5.7.13 

(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Tùng  (VN) 
Thôn 10, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, 

tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán nước giải khát; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-40654 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 
Thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Hạt trân châu (làm từ bột, dùng trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt).  
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(210) 4-2020-40655 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Tăng Hùng Minh   (VN) 
143/5 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 

 
(210) 4-2020-40656 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giải trí đa phương tiện Nam 
Phong Promotion   (VN) 
791/27/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo, xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2020-40657 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.13.4; 5.13.1 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Quang Huy  (VN) 
189/5 KV5, phường An Bình, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ (đậu khuôn, đậu hũ).  
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(210) 4-2020-40658 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.3.1; 1.15.3 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Thành   (VN) 
Lô A10 và A11, đường N5, khu công 
nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường 
Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng vải (trang phục); thắt lưng da (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-40659 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.17.11; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất Sơn 
Vĩnh Tường  (VN) 
42/1D tổ 163, ấp Đông 1, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, sơn chuyên dụng cho ngành công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2020-40660 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD.  (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel 
(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2020-40661 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.6; A26.4.18; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
mặt trời REE  (VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng. 
 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 
 

 
(210) 4-2020-40662 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế C.S.Q  (VN) 
Số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh, xã Tân 
Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thể dục và thể thao, túi đựng vật dụng đánh golf, gậy đánh golf. 
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan; làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ. 
 

 
(210) 4-2020-40663 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị đo 

điện EMIC  (VN) 
Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 phố Lê 
Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Công tơ điện; máy biến dòng điện; đồng hồ vôn kế; đồng hồ nước; ampe kế; tủ 

bảng điện các loại; cầu chì tự rơi. 
 

 
(210) 4-2020-40665 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11 (540) 

  

(731) Huỳnh Mỹ Ngọc  (VN) 
Số 1378/21 Võ Văn Kiệt, phường 01, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi vải; ví tiền; túi xách tay; ba lô; túi cầm tay cho phụ nữ. 
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(210) 4-2020-40666 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ - 
thực phẩm Hoàng Phát Nghĩa  
(VN) 
Số 10/31 khu phố Hiệp Nghĩa, phường 
Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên 

cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-40667 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.23; A24.15.11; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh AUTO365.VN  
(VN) 
4/4/1/7 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sữa chữa, bảo trì: đèn xe ô tô, phụ tùng xe ô tô các loại. 

 

 
(210) 4-2020-40668 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh AUTO365.VN  
(VN) 
4/4/1/7 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: đèn xe ô tô, phụ tùng xe ô tô các loại. 

 

 
(210) 4-2020-40669 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người và động vật; chế phẩm xịt phòng không 

dùng cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; xà phòng bánh. 
 

 
(210) 4-2020-40670 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) NBD HEALTHCARE CO., LTD.  (TH) 

898 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, 

Buengkum, Bangkok 10230, Thailand 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà; 

đồ uống trên cơ sở trà 
 

 
(210) 4-2020-40671 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần STD Group 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 34 Hoàng Cầu Mới, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; đồ trang điểm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-40672 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 1.5.1; A19.13.21; A3.11.3; 20.5.7 

(591) Xanh, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH My Family Việt 
Nam  (VN) 
60 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 

thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], thảo dược, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thiết bị, dụng 

cụ y tế, khẩu trang, chất tẩy uế, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-40673 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Sơn Thịnh  (VN) 
Thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh khảo; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2020-40674 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tường Thành Việt  
(VN) 
112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40676 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tường Thành Việt  
(VN) 
112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, quần tã trẻ em, bỉm trẻ em, 

phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2020-40677 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tường Thành Việt  
(VN) 
112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-40678 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tường Thành Việt  
(VN) 
112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về); phần mềm ứng dụng (có thể tải 

về) trong lĩnh vực tài chính, dùng cho máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị di động.  
 

 
(210) 4-2020-40679 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tường Thành Việt  
(VN) 
112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: trang thiết bị y tế, quần tã trẻ em, bỉm trẻ em. 
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(210) 4-2020-40680 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  
(VN) 
Đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-40681 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  
(VN) 
Đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ phục vụ sản xuất nông nghiệp; máy nông cụ (gồm: máy cày, máy 

bừa, máy xới).  
 

 
(210) 4-2020-40684 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.3.23 
(591) Xám, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu An 
Bình   (VN) 
Thửa đất số 233, tờ bản đồ số 7 TDH.2, 
khu phố Đông An, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn dùng 

trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-40685 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP   (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2020-40686 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
quảng cáo Đệ Nhất Nhất  (VN) 
50 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-40687 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
cung cấp thực phẩm Quốc Tế - 
IFSS   (VN) 
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, ngũ cốc, dầu ăn, sữa và sản phẩm có chứa sữa, thủy sản, hải sản 

đã qua chế biến, thủy sản, hải sản tươi sống, rau, củ, quả tươi sống, rau, củ, quả đã qua chế 

biến, siro, kem, trà, cà phê, bánh, kẹo.  

 

 
(210) 4-2020-40688 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
cung cấp thực phẩm Quốc Tế - 
IFSS      (VN) 
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, ngũ cốc, dầu ăn, sữa và sản phẩm có chứa sữa, thủy sản, hải sản 

đã qua chế biến, thủy sản, hải sản tươi sống, rau, củ, quả tươi sống, rau, củ, quả đã qua chế 

biến, siro, kem, trà, cà phê, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2020-40689 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 2.1.1; 2.1.4 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
cung cấp thực phẩm Quốc Tế - 
IFSS    (VN) 
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

Nhóm 43: Quán trà; quán giải khát; dịch vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-40690 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
MALATA Việt Nam    (VN) 
45/62N Phạm Phú Thứ, phường 03, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; máy 

hát tự động; máy thu thanh và thu hình; điện thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi 

cho cá nhân; thiết bị truyền phát âm thanh.  

 
 

(210) 4-2020-40691 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đỏ, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
MALATA Việt Nam     (VN) 
45/62N Phạm Phú Thứ, phường 03, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; máy 

hát tự động; máy thu thanh và thu hình; điện thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi 

cho cá nhân; thiết bị truyền phát âm thanh.  
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(210) 4-2020-40692 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà  (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Ghim (đồ ngũ kim); lò xo (đồ ngũ kim); giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 

Nhóm 16: Giấy nhắc việc; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; kẹp tài liệu [đồ 

dùng văn phòng]; bảng vẽ; bảng viết; dụng cụ vẽ; bút vẽ; bút máy; thước cong (thước lượn 

để kẻ đường cong); mực [văn phòng phẩm]; bút đánh dấu; sổ các loại; bút màu; hồ dán; hộp 

bút; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); giấy phô tô; ấn phẩm; gôm tẩy bằng cao su; đồ dùng 

cho trường học [văn phòng phẩm]; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; thước 

vẽ các loại; ghim dập văn phòng; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng 

dạy]; phấn viết; vở các loại; kệ chặn sách bằng kim loại. 

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh; vali; túi du lịch; túi 

mua sắm làm bằng vải bố (vải canvas); túi bằng vải thô để đựng đồ thể thao hoặc cắm trại. 

 

Nhóm 20: Tủ sách [đồ đạc]; đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ 

đạc dùng trong trường học; giá sách thư viện; giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho 

hàng hóa. 
 

Nhóm 25: Mũ; đồng phục; áo mưa; giày; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: ghim (đồ ngũ kim), lò xo (đồ ngũ 

kim), kệ chặn sách bằng kim loại, giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, 

giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giấy nhắc việc, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để 

bao gói, kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], bảng vẽ, bảng viết, dụng cụ vẽ, bút vẽ, bút máy, 

thước cong (thước lượn để kẻ đường cong), mực [văn phòng phẩm], bút đánh dấu, sổ các 

loại, bút màu, hồ dán, hộp bút, bút chì, bút (đồ dùng văn phòng), giấy phô tô, ấn phẩm, gôm 

tẩy bằng cao su, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], băng dính cho mục đích văn 

phòng hoặc gia dụng, thước vẽ các loại, ghim dập văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng 

giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], phấn viết, vở các loại, cặp da, ba lô, cặp đựng tài liệu, túi 

xách tay, cặp học sinh, vali, túi du lịch, tủ sách, [đồ đạc], đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ 

đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong trường học, giá sách thư viện, mũ, đồng phục, 

áo mưa, giày, giày tập thể dục, giày đá bóng, túi mua sắm làm bằng vải bố (vải canvas), túi 

bằng vải thô để đựng đồ thể thao hoặc cắm trại. 
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(210) 4-2020-40693 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 2.5.2; A2.1.18 

(731) Trương Thị Hồng Gấm  (VN) 
47 Châu Văn Bảy, phường 7, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán nước giải khát; quán ăn uống; nhà hàng phục vụ đồ ăn thức 

uống. 
 

 
(210) 4-2020-40694 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh nước biển, vàng, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thẩm mỹ AAD  (VN) 
64D Trương Định, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2020-40695 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.8; 2.1.30; 3.1.4; 2.1.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, vàng, cam, xám, trắng. 

(731) Hồ Văn Tường   (VN) 
15/60 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện võ thuật; hướng dẫn võ cổ truyền; tổ chức các cuộc thi thể thao; dàn 

dựng buổi biểu diễn võ thuật; giảng dạy võ thuật. 
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(210) 4-2020-40696 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hồ Văn Tường      (VN) 

15/60 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện võ thuật; hướng dẫn võ cổ truyền; tổ chức các cuộc thi thể thao; dàn 
dựng buổi biểu diễn võ thuật; giảng dạy võ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-40697 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M7-M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, thuốc trừ 

sâu, thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2020-40698 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, tím than, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ VIETHITEK Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, số 124 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; màn hình quảng cáo điện tử.  

 

 
(210) 4-2020-40699 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
830 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 
 

(210) 4-2020-40700 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-40701 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.11.1 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu   (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; khuôn nhựa dùng trong nấu nướng; 

hộp đựng bữa ăn trưa bằng nhựa; thùng nhựa [đồ chứa đựng]; chậu nhựa [đồ chứa đựng]; 
cốc bằng nhựa.  

 

(210) 4-2020-40702 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Vàng, đen, xanh, ghi. 
(731) Công ty TNHH Dành Cho Bé 

Yêu   (VN) 
Số nhà 3, tổ 2 Đồng Xa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; dây đai giữ em bé; địu em bé; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo cho bé; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; yếm dãi không bằng 
giấy.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi bằng gỗ; xe cộ đồ chơi; đồ chơi treo nôi cho 
trẻ nhỏ để luyện tập; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]. 

 

 
(210) 4-2020-40703 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.25; 24.17.5 
(731) Phạm Thị Hồng Nhật   (VN) 

Số nhà 34, ngõ 113 Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

thiết bị y tế, quần áo [trang phục], khăn choàng, phụ kiện làm đồ trang sức, đồ trang sức, 
phụ kiện trang phục, giầy dép, túi xách, va li, đồ đi chân, đồ đội đầu, thực phẩm đã qua chế 
biến từ thịt, cá, sữa, ngũ cốc, cà phê, chè, gia vị, thực phẩm tươi sống, rau củ quả còn sống, 
hoa tươi; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh công việc quản lý của 
nghệ sĩ; quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức buổi trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; đào tạo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa 
nghệ thuật; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế danh thiếp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xăm mình; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 
phòng khám.  

 

 
(210) 4-2020-40704 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại M&L 

Việt Nam   (VN) 
Số 34 ngách 606/137, đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cho mục đích gia dụng như: máy ép thực phẩm (chạy điện); máy ép trái cây 

dùng cho mục đích gia dụng; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp (chạy điện); máy xay/máy 
nghiền dùng cho nhà bếp (chạy điện); máy xay dùng cho gia đình; máy nhào bột.  
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Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu ăn; thiết 
bị tiệt trùng bình sữa, bằng điện; thiết bị điện để làm sữa chua; thiết bị hâm nóng bình sữa, 
chạy điện.  

 

Nhóm 21: Nồi nấu, không dùng điện; nồi nấu bột, không dùng điện; vật dụng hâm nóng 
bình sữa không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chậu [đồ chứa đựng].  

 

(210) 4-2020-40705 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; chương trình máy tính, ghi sẵn; 
chương trình máy tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải về; nền 
tảng phần mềm máy tính, được ghi sẵn hoặc có thể tải về.  

 

 
(210) 4-2020-40706 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) CHILISIN ELECTRONICS CORP.  

(TW) 
No.29, Ln. 301, Dexing Rd., Hukou 
Township, Hsinchu County 30346, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 09: ăng ten; gá ăng ten, ăng ten chảo; giá ăng ten; cuộn điện từ; cuộn cảm kháng [trở 

kháng]; khung giữ cho cuộn điện; nguồn cấp năng lượng cho các thiết bị điện; bộ sạc không 
dây; dụng cụ biến cảm; bộ sạc cho các thiết bị đi động; máy đo điện cảm; máy đo điện cảm 
điện dung điện trở, bộ lọc sóng điện từ; điện trở; máy biến thế [điện]; dây từ; lõi từ tính; 
nam châm cho mục đích công nghiệp; cuộn dây từ tính; cuộn dây điện.  

 

 
(210) 4-2020-40708 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.4; A5.5.20; A5.5.21; A3.13.4; 

A3.13.24 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Khương  (VN) 
101K9 tập thể Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê có thẻ quà tặng; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ ăn, thức uống tại chỗ và mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-40709 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 24.9.1; 

A26.11.13; 26.3.23 
(591) Tím, hồng, cam, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ FIVE 
RINGS  (VN) 
Tầng 4, 506 - 508 - 510 Võ Văn Kiệt, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán pin sạc dự phòng, thiết bị sạc pin, dây cáp điện, phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải được, nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể 
tải về, thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác, linh kiện bán dẫn (điện tử), thiết bị 
để xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2020-40710 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.3; 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ FIVE 
RINGS   (VN) 
Tầng 4, 506-508-510 Võ Văn Kiệt, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy sạc pin dự phòng tự động; máy sạc pin dự phòng tự động bao gồm màn hình 

led quảng cáo; pin sạc dự phòng; dây sạc; phần mềm máy tính; chương trình máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy sạc pin dự phòng tự động, máy sạc pin dự phòng tự động 
bao gồm màn hình led quảng cáo, pin sạc dự phòng, dây sạc bluetooth, phần mềm máy tính, 
chương trình máy tính, thiết bị sạc pin, dây cáp điện, phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải được, nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về, thiết bị đầu 
cuối có màn hình cảm ứng tương tác, linh kiện bán dẫn (điện tử), thiết bị để xử lý dữ liệu; 
dịch vụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sạc pin điện thoại di động.   
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Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê phần mềm máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm.  

 

 
(210) 4-2020-40712 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương Viheco   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, 
thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm trang 

điểm; nước thơm; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 
vào chế độ ăn uống hàng ngày nhâm duy trì, tăng cường, cải thiện các chúc năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); 
thảo dược; dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40713 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Bảo Việt Nam   (VN) 
Số 646 đường Cù Chính Lan, tổ 16, 
phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, 
tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; trái cây tươi; cây giống; cây nhỏ làm giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả cam tươi, trái cây tươi, cây giống, cây nhỏ làm giống.  
 

 
(210) 4-2020-40714 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

xuất nhập khẩu Minh Đức  (VN)
Số 13, ngõ 37, phố Tây Kết, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led (thiết bị để chiếu sáng). 
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(210) 4-2020-40715 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; 3.1.6; A3.1.24; 24.9.1; 26.1.2; 

25.1.6 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, vàng kim, đen, ghi. 

(731) CARRERAS LIMITED  (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự 

cuốn; thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 

y tế); xì gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho xì gà; 

diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ 

giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng 

để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho 

thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng bằng cách làm nóng. 
 

 
(210) 4-2020-40717 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.3.1; 7.15.26; 26.4.9; A25.7.4 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, cam, cam nhạt, vàng, vàng 

nhạt, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Nam Kim  
(VN) 
Số 747 đại lộ Bình Dương, khu phố 

Chánh Lộc 2, phường Chánh Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi nước; xí bệt vệ sinh; bếp ga; 

bếp từ; bếp hồng ngoại. 
 
 

(210) 4-2020-40718 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Bioncare   (VN) 
05 đường 9, phường Bình Trưng Tây, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2020-40719 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; 3.7.11; 24.15.21; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng nội 
thất Quốc Tế 69   (VN) 
115/29 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm kính; bồn tắm; bồn cầu; chậu rửa (lavabo); vòi sen; máy nước nóng 

lạnh  
 

Nhóm 35: Mua bán phòng tắm kính; mua bán hàng ngũ kim; mua bán linh phụ kiện dùng 
cho phòng tắm kính như kẹp kính, kiềng giữ kính, bản lề cửa, tay nắm cửa, móc áo, móc 
treo khăn.  

 

 
(210) 4-2020-40720 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 
phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm 
để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2020-40721 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 3.1.16; 3.1.4; A3.1.24 
(591) Vàng kim, đen. 
(731) Nguyễn Thanh Hoàng  (VN) 

28 Ngô Thời Nhậm, phố Xuân An 1, thị 
trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại; nắp có ren vít bằng kim loại dùng cho chai lọ; đinh vít 
bằng kim loại; vít khuôn cửa sổ; khung cửa sổ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: ốc vít bằng kim loại, nắp có ren vít bằng kim loại dùng 
cho chai lọ, đinh vít bằng kim loại, vít khuôn cửa sổ, phụ tùng xe máy, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-40722 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) IZAVELL CO., LTD.  (JP) 

2-10-45, Osu, Naka-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 460-0011 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng không chứa thuốc; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc; nước hoa; 
chất thơm (chất pha chế dầu thơm); hương/nhang thơm để thắp. 

 
 

(210) 4-2020-40723 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.15.15 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Hàng thể thao  (VN) 
Phòng 505-06, tầng 5, số 83B phố Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ dùng trong công nghiệp dệt may. 
 

Nhóm 18: Cặp; vali; túi xách; túi du lịch; ba lô; ô và dù. 
 

Nhóm 22: Túi bằng vải dệt, dùng để bao gói; bao tải; mái che bằng chất liệu dệt hoặc tổng 
hợp; lều bạt. 

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Chăn; rèm cửa.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2020-40724 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Hàng thể thao  (VN) 
Phòng 505-06, tầng 5, số 83B phố Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ dùng trong công nghiệp dệt may. 
 

Nhóm 18: Cặp; vali; túi xách; túi du lịch; ba lô; ô và dù. 
 

Nhóm 22: Túi bằng vải dệt, dùng để bao gói; bao tải; mái che bằng chất liệu dệt hoặc tổng 
hợp; lều bạt. 

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 

Nhóm 24: Chăn; rèm cửa. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; cà phê nhân tạo. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2020-40725 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 106, khu A, khu dân cư Sư Vạn Hạnh, 
đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây, rau, củ đã qua chế biến; cá đóng hộp; thịt đóng hộp; đậu hạt các loại đã 

qua chế biến. 

 

Nhóm 30: Gạo; các loại bột ngũ cốc; bánh ngọt; cà phê; cà phê hòa tan; chế phẩm ngũ cốc 

và các sản phẩm làm từ gạo và ngũ cốc. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống] và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả, đồ 

uống các loại (không chứa cồn); xi rô; các chế phẩm khác (không có cồn) dùng để làm đồ 

uống. 
 

 
(210) 4-2020-40727 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(731) KosÐ Corporation  (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; kem dưỡng 

tóc; kem hấp dưỡng tóc; nước thơm để tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2020-40728 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.4; 26.1.1; 26.1.6; 24.5.5; 25.1.15; 

A5.1.5; A5.1.12 

(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 

459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 

639934 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia nặng (ale); bia nhẹ (lager); bia đen (stout); bia nâu (porter); đồ uống 

mạch nha; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz và các loại đồ uống không cồn khác; 

bia không cồn, bia nặng (ale) không cồn, bia nhẹ (lager) không cồn, bia đen (stout) không 

cồn, và bia nâu (porter) không cồn; đồ uống trái cây [không cồn] và nước ép trái cây; đồ 

uống trên cơ sở bia có chứa cồn và không chứa cồn, trên cơ sở bia nặng (ale) có chứa cồn và 

không chứa cồn, trên cơ sở bia nhẹ (lager) có chứa cồn và không chứa cồn, trên cơ sở bia 

đen (stout) có chứa cồn và không chứa cồn, hoặc trên cơ sở bia nâu (porter) có chứa cồn và 

không chứa cồn; xi rô và các chế phẩm không cồn khác dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2020-40729 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-40730 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2020-40731 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2020-40732 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
1104/1 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông dùng cho xe máy, vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, má 

phanh (bố thắng), xích xe máy (sên), săm xe máy, bánh răng truyền động cho xe máy, mỡ 
bôi trơn, dầu nhờn (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2020-40733 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
1104/1 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông dùng cho xe máy, vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, má 
phanh (bố thắng), xích xe máy (sên), săm xe máy, bánh răng truyền động cho xe máy, mỡ 
bôi trơn, dầu nhờn (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-40734 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.1; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ giao nhận Tiến Phát  
(VN) 
Số 151/26/13 đường Trần Hưng Đạo, khu 
phố Tây A, phường Đông Hòa, thành 
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đa phương thức; dịch vụ môi giới hàng hải; dịch vụ kho 

bãi và lưu giữ hàng hoá. 
 

 
(210) 4-2020-40735 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 

Thôn 2, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 
§¾k L¾k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm túi xách, vali, ví tiền, ba lô, 

quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-40736 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Bùi Trung Dũng  (VN) 

Số 6 ngõ 208 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-40737 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, đen xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH TIMBER PHOENIX  

(VN) 
Lô D3 - D4, đường số 4, cụm công 
nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (gỗ); gỗ xây dựng. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất được làm bằng gỗ như bàn; ghế; giường; tủ. 
 

 
(210) 4-2020-40738 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần LINE Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 2D8, tòa nhà JVPE, Công viên 
phần mềm Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2020-40739 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm ROSSIE  (VN) 
Số nhà 4 ngách 1 ngõ 7 đường Huyền 
Kỳ, tổ 7, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-40740 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đen, tím đậm. 
(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 

Số 63A, ngõ 199 Lò Đúc, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến; tổ yến chưng sẵn; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ 

yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 
 

(210) 4-2020-40742 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng ánh kim, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZUTA 
NATURAL RESORT   (VN) 
Số 9 đường Ven Biển, ấp Thanh Bình 3, 
xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; môi giới bất 

động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2020-40743 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng ánh kim, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Trường Phát   (VN) 
10A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá hoa cương; đá granit;  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2020-40744 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ Viên Minh  
(VN) 
Số 17, ngõ 107, phố Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm 
làm sạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: tinh dầu, tinh dầu hồi, 
tinh dầu thông tùng, tinh dầu ete, tinh dầu thanh yên (họ chanh), tinh dầu chanh, hương liệu 
dùng cho đồ uống [tinh dầu], hương liệu cho bánh ngọt [tinh dầu], hương liệu cho thực 
phẩm [tinh dầu], tinh chất bạc hà [tinh dầu], tecpen [tinh dầu], mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, 
nước hoa, hương liệu [tinh dầu], chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm thơm không khí, tinh 
dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống, tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất các loại tinh dầu và các sản phẩm từ tinh dầu theo đơn đặt hàng 
[cho người khác]; dịch vụ làm sạch không khí.  

 

 
(210) 4-2020-40745 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.5.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH nhựa Tiến Huy  

(VN) 
Số 341 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa ốp trần. 
 

 
(210) 4-2020-40746 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Biên Cương  (VN) 
Bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
845 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2020-40748 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(731) SIME DARBY OILS NONTHABURI 

CO., LTD.  (TH) 
39/6 Moo 3, Tiwanon Road, Ban Mai 
Subdistrict,  Pak Kret District, 
Nonthaburi 11120 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn có thể ăn được; chất béo có thể ăn được; dầu dùng để nấu nướng; dầu để 

nấu ăn đã được pha trộn từ nhiều loại dầu; dầu ăn mềm (dầu dạng lỏng); dầu để nấu ăn 
nguyên chất từ thực vật (dầu hạt cọ nguyên chất). 

 

 
(210) 4-2020-40749 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-40750 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2020-40751 (220) 02.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2020-40752 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng và nhà thông minh Phú 
Khang Gia  (VN) 
2/19A Quách Văn Tuấn, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phào chỉ tường, tấm ốp tường, thanh lam gỗ nhựa, ván lót sàn, khung 

tranh, nẹp chỉ, gạch nhựa. 
 
 

(210) 4-2020-40753 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.4; A3.1.24; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, hồng, xanh lam. 
(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 

Thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-40754 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.11; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
JIMMY & CHARICE  (VN) 
Số nhà 210 Nguyễn Trãi, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang sức, đồng hồ, kính mắt thời trang.  

 

 
(210) 4-2020-40756 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Tiêu Chí Hùng  (VN) 
184 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ 

trang sức]; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; hoa tai; nhẫn [đồ 
trang sức].   

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; ví bỏ túi; vali; cặp da.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày cổ thấp; giày cao cổ; dép; mũ (nón); thắt lưng [trang phục].  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 

 

 
(210) 4-2020-40757 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Khoa   (VN) 
2A/436 đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu liên quan đến xe cộ như: lốp xe, săm xe, phụ tùng xe « 

tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô. 
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(210) 4-2020-40758 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Tím, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TNI KING COFFEE  
(VN) 
161 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35:  Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; dịch vụ khuyến mại bán hàng [cho người khác]; 
phát hành tem thưởng (được trao cho khách hàng để họ đổi lấy hàng hóa hoặc tiền mặt); 
thực hiện và giám sát các chương trình thưởng dành cho khách hàng trung thành; dịch vụ 
quản lý chương trình khách hàng thân thiết; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; 
tổ chức các chương trình khuyến mãi cho người sử dụng các thẻ thông minh có thể nạp tiền 
lại để đẩy mạnh kinh doanh; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác]; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ.  

 

(210) 4-2020-40759 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.6; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
CHOLIMEX  (VN) 
Lô C40-43/I, C51 -55/II đường số 7, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích cuộn/bọc bột nhào; xúc xích; xúp. 
 

Nhóm 30: Nước mắm; nước sốt mỳ ống; bánh bao có nhân; bánh nhân thịt; sủi cảo; cháo ăn 
liền.  

 

 
(210) 4-2020-40760 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.12; A26.11.8; 25.7.25 
(591) Xanh lá, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Quốc Minh 
GLOBAL  (VN) 
Q39 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi chưa qua chế biến. 
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(210) 4-2020-40761 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH FDI KIM ANH  (VN)
Thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (gồm: xoong, chảo, thau, 

ấm nước bằng nhôm và inox [tất cả đều không dùng điện]). 
 

 
(210) 4-2020-40762 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH FDI KIM ANH  (VN)
Thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (gồm: xoong, chảo, thau, 

ấm nước bằng nhôm và inox [tất cả đều không dùng điện]). 
 

 
(210) 4-2020-40763 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH FDI KIM ANH  (VN)
Thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (gồm: xoong, chảo, thau, 

ấm nước bằng nhôm và inox [tất cả đều không dùng điện]). 
 
 

(210) 4-2020-40764 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tường Chi  
(VN) 
30 đường 14E, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang; cà phê xay. 
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(210) 4-2020-40765 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Xanh biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Minh Global  (VN) 
Phòng 301, lầu 3, số 140 Nguyễn Văn 
Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công 

trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2020-40766 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thúy Hằng  (VN) 
Cụm 3, thôn Duyên Trường, xã Duyên 
Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy; đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ tùng 

xe máy. 

 
 

(210) 4-2020-40767 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sức khỏe For  
(VN) 
225 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2020-40768 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 25.5.25; A5.7.23; 5.7.21; 

5.7.12; 26.7.25 

(591) Tím, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Akay Sài Gòn  
(VN) 
Số nhà 8C, đường Mễ Cốc, phường 15, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dịch chanh dây có hạt, dịch chanh dây không hạt, trái chanh dây cấp đông, vỏ 

chanh dây (đã qua sơ chế, bảo quản, sấy khô). 

 

Nhóm 31: Trái chanh dây tươi. 
 

 
(210) 4-2020-40769 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.6 

(591) Vàng cam, đen thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
LITHACO  (VN) 
97 đường số 3, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa hệ thống thiết bị điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió; lắp 

đặt và sửa chữa các thiết bị nhiệt lạnh; lắp đặt và sửa chữa hệ thống nước. 
 

 
(210) 4-2020-40770 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Đặng Hồng Đào  (VN) 
29 đường số 4, phường Long Trường, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2020-40771 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư du lịch 
Trường Sơn  (VN) 
Khu phố Thạnh Xuân Đông, phường 
Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến đi, dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch, hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-40772 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.13 (540) 

 

(731) Công ty TNHH hiệu quả tích 
kiệm cao HSEC  (VN) 
Thửa đất số 154,155 tờ bản đồ số 3, 
phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện kim loại cho các loại cửa (cửa kính, cửa gỗ, cửa kim loại). 

 

 
(210) 4-2020-40773 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SIGICO Hà Nội  
(VN) 
Khu ụ Pháo, xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa bằng 
kim loại trừ khóa điện. 

 
 

(210) 4-2020-40775 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lam nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SIGICO Hà Nội  
(VN) 
Khu ụ Pháo, xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa bằng 

kim loại trừ khóa điện. 
 

 
(210) 4-2020-40776 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA  JIDOSHA  KABUSHIKI  

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng của xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-40777 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA  JIDOSHA  KABUSHIKI  

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng của xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-40778 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Quốc  (VN) 
113/125 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo: tất (vớ). 
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(210) 4-2020-40781 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.17.11; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam   (VN) 
66 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động văn hoá; trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật 

thị giác hay nghệ thuật trực quan cho công chúng nhằm mục đích văn hoá.  

 

 
(210) 4-2020-40782 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25; 26.3.23 

(591) Xanh, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 
Xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2020-40783 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 12.1.1; 26.5.1 

(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị khách 
sạn ASIA HORECA  (VN) 
01 Nguyễn Thức Tự, phường Hòa Hải, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo: bóng đèn. 
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(210) 4-2020-40784 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.5.1; 

25.1.25 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thanh Cát Như   (VN) 
105/56A Hoàng Bật Đạt, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (cà phê, bánh kẹo, các mặt hàng nông sản tươi và sấy khô), 
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-40786 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.1; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; A26.1.18 
(591) Xám, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ YoGa House   (VN) 
Số 849/23 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; điều 

hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2020-40787 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IMARKET   (VN) 
Số 69, đường N25, khu phố 1, phường 
Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; chiết xuất của thịt; thịt lợn; thịt đóng hộp; trái cây được 

bảo quản; rau đã được bảo quản.    
 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing; quản lý 
quá trình đặt hàng.    
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Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; đặt chỗ trọ; dịch vụ nhà trọ. 

 

 
(210) 4-2020-40788 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IMARKET  (VN) 
Số 69, đường N25, khu phố 1, phường 
Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; chiết xuất của thịt; thịt lợn; thịt đóng hộp; trái cây được 

bảo quản; rau đã được bảo quản.    

 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing; quản lý 
quá trình đặt hàng.    

 
 

(210) 4-2020-40789 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ACTIVISION PUBLISHING, INC.  (US) 

3100 Ocean Park Boulevard, Santa 
Monica, California 90405, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa âm thanh; thiết bị sạc pin điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; 

hộp đựng trò chơi máy vi tính; đĩa trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính, tải 
xuống được; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống và sách hướng dẫn dưới dạng 
điện tử được bán như một bộ; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống dùng cho điện 
thoại di động và không dây; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; 
bút cảm ứng dùng để viết hoặc vẽ trên các thiết bị; nam châm trang trí; tập tin nghe nhìn có 
thể tải xuống có chứa sách, nhạc, phim điện ảnh, phim, chương trình truyền hình và nội 
dung giải trí nghe nhìn trong lĩnh vực hành động, hoạt hình và thám hiểm qua mạng máy 
tính toàn cầu và thiết bị truyền thông không dây; chương trình trò chơi máy tính có thể tải 
xuống; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và thiết 
bị không dây; sách hướng dẫn trò chơi video có thể tải xuống; kính mắt, cụ thể là kính râm, 
kính đeo mắt và gọng kính đeo mắt và bao kính đeo mắt; tai nghe; bộ tai nghe đeo vòng qua 
đầu để dùng với máy vi tính; tai nghe nhét tai; chương trình trò chơi video tương tác; 
phương tiện được ghi sẵn, cụ thể là băng và đĩa kỹ thuật số, âm thanh và video, đĩa cd và đĩa 
dvd có chứa sách, âm nhạc, phim điện ảnh, phim, chương trình truyền hình hoặc các 
chương trình nghe nhìn giải trí khác trong lĩnh vực hành động, hoạt hình và thám hiểm. 
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(210) 4-2020-40790 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; A26.11.7; 26.3.23 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Linh   (VN) 
1180/48 Quang Trung, phường 8, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; đầm.  
 

 
(210) 4-2020-40792 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Huy  (VN) 
Lô 694C Hoàng Văn Thụ, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; quạt chạy bằng năng lượng mặt 

trời; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt 

trời; lò sưởi sử dụng năng lượng mặt trời; đèn sân vườn sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; mua bán pin năng 

lượng mặt trời; mua bán tấm thu năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu thiết bị chiếu sáng 

bằng năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu pin năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu tấm pin 

năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2020-40793 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 13.1.6; 4.5.3; 26.3.1 

(591) Vàng, cam, xanh nước biển, xanh lá cây.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và đầu tư công nghệ Quang 
Minh   (VN) 
Số nhà 38, ngách 99/1, đường Nguyễn 

Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2020-40794 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 13.1.6; 4.5.3; 26.3.1 
(591) Vàng, cam, xanh nước biển, xanh lá cây.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và đầu tư công nghệ Quang 
Minh    (VN) 
Số nhà 38, ngách 99/1, đường Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

 
(210) 4-2020-40795 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hóa chất TECHLAB  (VN) 
351/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học.   
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng 
trong phòng thí nghiệm.    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dụng cụ, thiết bị và hóa chất dùng trong phòng thí 
nghiệm.  

 

 
(210) 4-2020-40796 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.13.15; 1.13.1; 26.1.1; 26.1.10; 

A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hóa chất TECHLAB    (VN) 
351/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học.    
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng 
trong phòng thí nghiệm.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dụng cụ, thiết bị và hóa chất dùng trong phòng thí 
nghiệm.  
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(210) 4-2020-40797 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 16.3.15; A26.11.9; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hóa chất TECHLAB   (VN) 
351/54A1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị quang học dùng trong nghiên cứu khoa học: cụ thể là kính hiển vi, kính 

hiển vi sinh học, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi soi ngược, kính hiển vi kỹ thuật số, máy 
quang phổ, khúc xạ kế, khúc xạ kế để bàn abe, phân cực kế; dụng cụ hút mẫu, rót mẫu dùng 
trong phòng thí nghiệm: cụ thể là pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng), buret (ống 
thủy tinh dài, chia độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van khóa và có đầu thon gọn ở tận 
cùng); máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị cân, đo, kiểm tra dùng trong 
nghiên cứu khoa học: cụ thể là nhiệt kế điện tử, cân điện tử, máy đo nhiệt độ, máy đo độ 
ẩm, máy đo âm thanh; máy cất nước dùng trong nghiên cứu khoa học; thiết bị dùng cho 
mục đích nghiên cứu khoa học: cụ thể là máy tiệt trùng hồng ngoại dùng trong phòng thí 
nghiệm, máy ủ nhiệt khô, máy lắc trong phòng thí nghiệm, bếp đun bình cầu trong phòng 
thí nghiệm, bếp gia nhiệt dùng trong phòng thí nghiệm, bể cách thủy, bếp cắt cát, bơm chân 
không dùng trong phòng thí nghiệm, máy khuấy đũa, máy khuấy từ dùng trong phòng thí 
nghiệm, máy đồng hóa, máy cô quay chân không, máy luân nhiệt dùng phòng thí nghiệm, 
bể rửa siêu âm, nồi hấp tiệt trùng dùng trong phòng thí nghiệm, tủ ẩm, tủ sấy dùng trong 
phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kính hiển vi, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi soi 
nổi, kính hiển vi soi ngược, kính hiển vi kỹ thuật số, máy quang phổ, khúc xạ kế, khúc xạ 
kế để bàn abe, phân cực kế, pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng), buret (ống thủy 
tinh dài, chia độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van khóa và có đầu thon gọn ở tận 
cùng), máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế điện tử, cân điện tử, máy đo nhiệt 
độ, máy đo độ ẩm, máy đo âm thanh, máy cất nước dùng trong nghiên cứu khoa học, máy 
tiệt trùng hồng ngoại dùng trong phòng thí nghiệm, máy ủ nhiệt khô, máy lắc trong phòng 
thí nghiệm, bếp đun bình cầu trong phòng thí nghiệm, bếp gia nhiệt dùng trong phòng thí 
nghiệm, bể cách thủy, bếp cắt cát, bơm chân không dùng trong phòng thí nghiệm, máy 
khuấy đũa, máy khuấy từ dùng trong phòng thí nghiệm, máy đồng hóa, máy cô quay chân 
không, máy luân nhiệt dùng phòng thí nghiệm, bể rửa siêu âm, nồi hấp tiệt trùng dùng trong 
phòng thí nghiệm, tủ ấm, tủ sấy dùng trong phòng thí nghiệm.  

 

 
(210) 4-2020-40798 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV chuyển 
phát nhanh ánh sáng Toàn 
Cầu  (VN) 
237 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh       
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(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 26: Dải băng để buộc tóc; kẹp tóc; nơ cài tóc.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-40799 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Quách Tấn Huy  (VN) 
1017 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: áo quần thể thao, giày dép thể thao, dụng cụ thể thao, máy 

móc thể thao.  
 

 
(210) 4-2020-40800 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh HENY GARDEN  
(VN) 
39/1A Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; nước hoa.  
 

Nhóm 04: Nến thơm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: tinh dầu, hương liệu, nước hoa, nến thơm.  
 

 
(210) 4-2020-40801 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.4; 6.1.2; 7.1.5; 6.6.25; 

A6.19.5; 1.15.24 
(731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., 

LTD.  (CN) 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta 
District, Yuxi, Yunnan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho 

người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 
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(210) 4-2020-40802 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Golden Sand  (VN) 
Tầng trệt tòa nhà Thiên Sơn, số 579 
Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

 
(210) 4-2020-40803 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Cam, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Golden Sand  (VN) 
Tầng trệt tòa nhà Thiên Sơn, số 579 
Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và 
dầu; chất bảo quản công trình xây, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; chất 
bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu. 

 

 
(210) 4-2020-40804 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2 
(591) Đen sẫm, vàng, bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Golden Sand  (VN) 
Tầng trệt tòa nhà Thiên Sơn, số 579 
Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  
 
 

(210) 4-2020-40805 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 1.5.1; 1.7.1; 18.3.2 
(731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., 

LTD.  (CN) 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta 
District, Yuxi, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-40806 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Lưu Ngọc Anh  (VN) 

Xóm 4, Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy đo nhịp tim; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân 
thể, thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2020-40807 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 1.15.11; 11.1.22 
(591) Hồng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thảo  (VN) 
3/10 khu phố 9, phường Tân Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán( kinh doanh) phân phối sỉ lẻ các loại: nguyên liệu làm bánh (bột mỳ, 

bột vani, kem béo thực vật, kem tươi, bơ, phô mai, baking soda), dụng cụ làm bánh (khuôn, 
khay), thiết bị làm bánh (máy đánh trứng, máy đánh kem, lò nướng bánh). 

 
 

(210) 4-2020-40809 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phân phối Mạch Huy   (VN) 
Số 19/27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da cho em bé, nước rửa bình sữa cho em bé, chế 

phẩm đánh răng dùng cho em bé, chế phẩm làm sạch dùng cho em bé.  
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Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; tã giấy cho trẻ em; thực phẩm chức năng dùng cho 

em bé; chất bổ sung dinh dưỡng cho em bé; vitamin và khoáng chất cho em bé.  
 

 
(210) 4-2020-40810 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.1; A26.11.8; 2.1.30; 18.1.5 

(591) Đỏ, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kem LA 
MILANA   (VN) 
Số nhà 28, phố Đoàn Trần Nghiệp, 

phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát.  

 
 

(210) 4-2020-40811 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Chanh   (VN) 
Bắc An Sơn, Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2020-40812 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.3.22; 2.1.22; 22.5.10 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở điêu khắc gỗ Di Đà   (VN) 
484 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Nam 

Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam  

 

(511)   Nhóm 20: Tượng gỗ trang trí. 
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(210) 4-2020-40813 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp du 
lịch dịch vụ Đại Bình  (VN) 
Thôn Đại Bình, xã Quế Trung, huyện 
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (dầu mè, dầu phộng).  

 

 
(210) 4-2020-40814 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 20.5.7; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu vàng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Bạo  (VN) 
Xóm Lạng, xã Lạc Thịnh, huyện Yên 
Thủy, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2020-40815 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GMV   (VN) 
Số 307 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được chế biến từ ngũ cốc và rau quả như: giò, chả, nem.  

 

 
(210) 4-2020-40817 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.7; 26.13.1; 1.15.9; A26.11.9 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, cam, cam nhạt, tím, tím 

nhạt, vàng, vàng nhạt, xanh dương đậm, 
đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Hằng 
Sao Sáng   (VN) 
ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà đa năng; xô vắt nước cây lau nhà; giẻ lau nhà.  
 

 
(210) 4-2020-40820 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH King Sejong 
Institute Việt Nam  (VN) 
Phòng 606, lầu 6, tòa nhà Diamond 
Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi 
trường học. 

 

 
(210) 4-2020-40821 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Sejong 
Institute Việt Nam  (VN) 
Phòng 606, lầu 6, tòa nhà Diamond 
Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi 
trường học. 

 
 

(210) 4-2020-40822 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH King Sejong 
Institute Việt Nam  (VN) 
Phòng 606, lầu 6, tòa nhà Diamond 
Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi 
trường học. 
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(210) 4-2020-40823 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 3.5.6;  
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Hải Hà  (VN) 
Lô V6A-12, khu nhà ở Văn Phú, KĐT 
Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; bấc dùng để thắp sáng.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa; dĩa; dao cạo.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng đế hướng dẫn giảng dạy; 
đồ dùng dạy học bằng nhựa; bút; vở học sinh, giấy viết.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải; 
đồ lau dọn; sợi thép rối; đồ thủy tinh, sành sứ.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; đồ trang hoàng cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng để hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh; dịch vụ siêu thị và cửa hàng tiện 
ích cung cấp các sản phẩm như văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng đề hướng dẫn 
giảng dạy, đồ dùng dạy học bằng nhựa, bút, vở học sinh, giấy viết. 

 

 
(210) 4-2020-40824 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, xanh lá cây, tím. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bún Tây Bắc 
362  (VN) 
260 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-40826 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
ánh Mai  (VN) 
263/14 Tô Ngọc Vân, khu phố 2, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40827 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.2; 25.1.6; 2.1.11; A1.1.10 

(591) Vàng kem, xanh đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Ngộ Đạt  (VN) 
152/3T Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, thức uống tại chỗ và mang đi; quán ăn và quán cà 

phê; dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2020-40828 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.14; 5.3.11 

(731) Công ty TNHH vật tư thương 
mại Hà Lan  (VN) 
Số 12 đường Nguyễn Bình, xã Dương 

Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2020-40829 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 5.3.4; 5.7.3; 5.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH trang trại sinh 

thái Sống Khỏe  (VN) 
Tổ 7, ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện 
Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt ướp lạnh; thịt đông lạnh; thịt đã qua chế biến; thịt chim trĩ; thịt chim trĩ đã 

nấu chín; thực phẩm chế biến từ chim trĩ. 
 

Nhóm 31: Cây giống; hạt giống; con giống; rau củ quả tươi; thức ăn chăn nuôi gia súc; thức 
ăn chăn nuôi gia cầm. 

 

 
(210) 4-2020-40830 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và sinh học y tế  (VN) 
Số 31 Ngô Thời Nhiệm, phường 06, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2020-40831 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Kim Dung  (VN) 
Tầng 3, phòng 301, tòa nhà WMC, số 
102A-B-C Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2020-40832 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Thanh  (VN) 
1017 Lò Gốm, phường 7, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót (tã trẻ em); khăn tã trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-40833 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.21; 26.1.1; A24.15.11 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim loại); phụ kiện bằng kim 

loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); giàn giáo, bằng kim loại; cốp pha bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; giàn giáo, không bằng kim loại, dùng 

trong xây dựng; ván cốp pha. 

 

Nhóm 28: Cầu lông; vợt; lưới (dụng cụ thể dục, thể dục, thể thao). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: sắt, thép, vật liệu xây dựng bằng kim loại 

(trừ ống kim loại), phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại), giàn giáo, bằng 

kim loại, cốp pha bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, giàn giáo, không 

bằng kim loại, dùng trong xây dựng, ván cốp pha, cầu lông, vợt, lưới (dụng cụ thể dục, thể 

dục, thể thao). 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý 

bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bao gồm: xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng 

công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình thủy lợi; dịch vụ khai thác quặng sắt; 

dịch vụ khai thác các kim loại khác không chứa sắt (đồng, niken, titan); dịch vụ khai thác 

đá, cát, sỏi, đất sét. 
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(210) 4-2020-40834 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Wearit Việt 
Nam  (VN) 
A36 TT1 khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mũ, quần áo, quần áo lót, quần áo ngủ, giày, dép, quần 

áo tắm, đồng phục, nơ cài tóc, kẹp tóc, túi xách, balo, ví, phụ kiện thời trang, kính đeo mắt, 
kính râm. 

 

 
(210) 4-2020-40835 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dược liệu Việt  (VN) 
Số 16, ngõ 143, đường Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc. 

 

 
(210) 4-2020-40836 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.21; 5.3.20; 

26.15.1; 25.5.2; 26.5.1; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh da trời, nâu, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dược liệu Việt  (VN) 
Số 16, ngõ 143, đường Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu. 
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(210) 4-2020-40837 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh da trời, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dược liệu Việt  (VN) 
Số 16, ngõ 143, đường Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu. 
 

 
(210) 4-2020-40838 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.5.1; 26.15.1 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Trần Ngọc Hoàng  (VN) 

Bon Yốk Ju, xã Nâm Nung, huyện 
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: cà phê bột, cà phê nhân, hạt điều rang muối, hạt mắc 

ca sấy, ca cao bột, hạt sachi sấy, măng khô, măng tươi. 
 

 
(210) 4-2020-40839 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 1.15.23; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Tạ Thị Liên  (VN) 

Thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện 
§¾k G'Long, tỉnh §¾k Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: cà phê bột, cà phê nhân, hạt điều rang muối, hạt điều 

nhân trắng, hạt mắc ca sấy, hạt ca cao thô, hạt sachi sấy, măng khô, khăn choàng, khăn tay, 
gối trẻ em có dược liệu, áo dài, áo choàng, ví, túi xách, cà vạt. 
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(210) 4-2020-40840 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.4; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lục. 
(731) Công ty TNHH NOOKUN  (VN) 

Số 117/2D đường Đông Minh, khu Phố 
Tây A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; dầu dùng cho thực phẩm; hạt, đã chế biến; trái cây được bảo 

quản; rau củ đóng hộp; sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); gia vị; gạo; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Quả dừa tươi; rau quả tươi; cây; hạt giống thực vật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt đóng hộp, dầu dùng cho 
thực phẩm, hạt đã chế biến, trái cây được bảo quản, rau củ đóng hộp, sữa, cà phê, trà (chè), 
gia vị, gạo, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, quả dừa tươi, rau quả tươi, cây, hạt giống thực vật. 

 

 
(210) 4-2020-40841 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.1.16; 5.3.20 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Anh  (VN) 
Số 02 Mạc Cửu, khu đô thị Nam Việt ¸, 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

 
(210) 4-2020-40842 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 2.9.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Công   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Thái Công, xóm 4, xã 
Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm; tinh dầu sả; tinh dầu bưởi; tinh dầu quế; chế phẩm làm thơm 

không khí. 
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Nhóm 30: Bột sắn dây; bột nghệ [gia vị]; bột và sản phẩm làm bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, tinh dầu quế, chế phẩm làm 

thơm không khí, bột sắn dây, bột nghệ, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2020-40844 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiệp   (VN) 
Số 312, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu nhựa. 
 

 
(210) 4-2020-40845 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM    (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; xà 

phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-40846 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM    (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; xà 

phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-40847 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại Đại Thủy   (VN) 
Ngõ 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40848 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, vàng sẫm, xanh lá cây đậm, 

đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Kisho Việt Nam   (VN) 
07 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm từ các loại thảo dược; thực phẩm chức năng (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); dung dịch làm sạch khử 
khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-40849 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, vàng sẫm, xanh lá cây đậm, 

đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Kisho Việt Nam    (VN) 
07 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
875 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm từ các loại thảo dược; thực phẩm chức năng (dùng cho 
mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); dung dịch làm sạch khử 
khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40850 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu gió; dầu nóng xoa bóp; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-40851 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

E.MOSS Việt Nam  (VN) 
Lô 13, CNN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm dành cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn dành cho 

gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2020-40852 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

E.MOSS Việt Nam   (VN) 
Lô 13, CNN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh.  
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(210) 4-2020-40853 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
E.MOSS Việt Nam   (VN) 
Lô 13, CNN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm dành cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn dành cho 

gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2020-40854 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
E.MOSS Việt Nam   (VN) 
Lô 13, CNN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2020-40855 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Asia   (VN) 
G3-3117 tòa G3, khu ĐT Green Bay, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-40856 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.23; 7.3.2 
(591) Xanh dương, cam nhạt, vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngô Trần Gia  (VN) 
94/24/3 đường số 39, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, cửa hàng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2020-40857 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Quang Chương   (VN) 
Thôn Vinh Ngạn 1, xã Phong Xuân, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40859 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PARIS PHARM  
(VN) 
Số 152/2 đường số 9, khu phố 1, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức 

năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-40860 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.14; A3.6.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Shop Gấu  (VN) 
314/7 Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; áo thun.  
 

 
(210) 4-2020-40861 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khu công nghiệp và đô thị 
Thủ Thừa IDICO-CONAC  (VN) 
Số 2 đường Đỗ Tường Phong, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản. 
 

 
(210) 4-2020-40862 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc nước ức chế cao. 

 

 
(210) 4-2020-40863 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc dầu/gốc tổng hợp tính năng cao. 
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(210) 4-2020-40864 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc dầu/gốc tổng hợp tính năng cao. 
 

 
(210) 4-2020-40865 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-40866 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-40867 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-40868 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2020-40869 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-40870 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

(210) 4-2020-40871 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-40872 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; xà 

phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-40874 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Travelook  (VN)
16 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; vận chuyển khách lữ hành; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2020-40875 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.2; 26.11.3; A26.11.13; 1.3.1; 

25.12.1; 24.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Diệp An 
Holdings  (VN) 
Số 250 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống 

từ nước quả ép không có cồn; đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị 
gừng; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; nước uống có gaz; đồ uống không cồn có 
hương vị trà. 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống hoa quả có cồn; rượu táo; đồ 
uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2020-40876 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật dầu 
nhờn L.O.C TECH  (VN) 
Số 76 đường Quốc Lộ 22, ấp Chợ, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, cụ thể: chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mỏ (dạng thô hoặc 

tinh chế); xăng; mỡ để bôi trơn. 
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(210) 4-2020-40877 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vật liệu 
xây dựng trang trí nội thất 
Dương Giang  (VN) 
205/41/48 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa (lavabo); bồn cầu. 
 
 

(210) 4-2020-40879 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.9; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Trắng, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiều Tiến Lợi  
(VN) 
Số 9, ngách 16, ngõ 75, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2020-40881 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.10; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ HOMI   (VN) 
Số nhà 10A quốc lộ 1A Bình Quý, thị 
trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước giải khát, rượu vang, nước trái cây lên men, thực phẩm, trái cây, 

hàng lưu niệm và đồ thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2020-40882 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế Gia Phong  (VN) 
Phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng 
Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy hút bụi, máy sưởi, máy xay sinh tố, bàn là, quạt điện, bếp 

điện, nồi cơm điện, chổi lau nhà tự động, máy sấy tóc, hóa mỹ phẩm (dầu gội, dầu xả, nước 
giặt, nước xả, nước rửa chén). 

 

 
(210) 4-2020-40883 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) AUROGON INFO & TECH 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 
Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 
and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang 
Road, Pudong New Area, Shanghai, 
China 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 

sẵn; phần mềm trò chơi video; phần mềm trò chơi video máy tính; chương trình trò chơi 
video tương tác; chương trình trò chơi máy tính tương tác; chương trình máy tính có thể tải 
xuống được cho trò chơi video và trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính tải xuống 
được từ một mạng máy tính toàn cầu; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để 
chơi trò chơi video; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để chơi trò chơi máy 
tính; điện thoại thông minh; tai nghe; kính đeo mắt; phim hoạt hình. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; trò chơi; bài lá; dụng cụ rèn luyện 
thể hình; dụng cụ bắn cung; bể bơi [đồ chơi]; cần câu cá; quả bóng hơi để chơi; đồ chơi 
khác thường dùng cho buổi tiệc; mặt nạ để diễn trên sân khấu; đồ chơi liên quan đến trò 
chơi máy tính và video, cụ thể là đồ chơi mô phỏng các nhân vật hành động. 

 
Nhóm 38: Truyền thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã 
hội; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện và bảng tin điện tử 
trực tuyến để truyền tin nhắn giữa người sử dụng về chủ đề được quan tâm; dịch vụ cung 
cấp quyền truy cập vào đường dây nói chuyện, phòng nói chuyện và diễn đàn trên mạng 
internet, bao gồm cả mạng internet qua điện thoại di động; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp tiện nghi trực tuyến cho việc tương tác trên 
thời gian thực với người sử dụng máy tính khác; truyền video theo yêu cầu; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực 

tuyến; dịch vụ máy trò chơi điện tử sử dụng đồng xu; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan 

đến trò chơi; cung cấp trò chơi video trực tuyến [dịch vụ giải trí]; dịch vụ trò chơi được 

cung cấp bởi các phương tiện liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính hoặc điện thoại di 

động; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 

trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò 

chơi; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40884 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) AUROGON INFO & TECH 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 

Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 

and 1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang 

Road, Pudong New Area, Shanghai, 

China 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 

sẵn; phần mềm trò chơi video; phần mềm trò chơi video máy tính; chương trình trò chơi 

video tương tác; chương trình trò chơi máy tính tương tác; chương trình máy tính có thể tải 

xuống được cho trò chơi video và trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính tải xuống 

được từ một mạng máy tính toàn cầu; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để 

chơi trò chơi video; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để chơi trò chơi máy 

tính; điện thoại thông minh; tai nghe; kính đeo mắt; phim hoạt hình. 

 

Nhóm 38: Truyền thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã 

hội; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện và bảng tin điện tử 

trực tuyến để truyền tin nhắn giữa người sử dụng về chủ đề được quan tâm; dịch vụ cung 

cấp quyền truy cập vào đường dây nói chuyện, phòng nói chuyện và diễn đàn trên mạng 

internet, bao gồm cả mạng internet qua điện thoại di động; cung cấp quyền truy cập mạng 

máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp tiện nghi trực tuyến cho việc tương tác trên 

thời gian thực với người sử dụng máy tính khác; truyền video theo yêu cầu; thông tin liên 

lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực 

tuyến; dịch vụ máy trò chơi điện tử sử dụng đồng xu; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan 

đến trò chơi; cung cấp trò chơi video trực tuyến [dịch vụ giải trí]; dịch vụ trò chơi được 

cung cấp bởi các phương tiện liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính hoặc điện thoại di 

động; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
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trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò 

chơi; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-40885 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Thành  (VN) 
218 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng điện; bàn chải sóng âm; tăm nước; dụng cụ thiết bị chăm sóc 

răng miệng.  

 
 

(210) 4-2020-40887 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Hùng Râu  (VN) 

115 Đồng Khởi, KP7, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán nhậu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng tự 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2020-40888 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Long Hải   (VN) 
Cụm công nghiệp 1, xã Gia Xuyên, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Trà sữa; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2020-40889 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SX TM dược 
phẩm quốc tế STAR CARE   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 226 phố Tân Mai, 

phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  

 
 

(210) 4-2020-40890 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Anh Dự  (VN) 
Xóm 5, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường 

Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2020-40891 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 

2-1-1, Higashi-Shinsaibashi, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm xử lý tóc (ủ, hấp tóc); thuốc nhuộm tóc; chất tạo màu cho tóc; hyđro 

peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy màu tóc; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2020-40892 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-40893 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
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sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-40894 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) JUNG INHO   (KR) 

158-524, Gwangmyeong, Gyeonggi-do, 

Korea  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; giày dép; giày dép thể thao; tất (vớ); tất (vớ) thể thao; 

mũ (nón); mũ (nón) thể thao. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo thể thao, giày dép, giày dép thể thao, tất (vớ), tất (vớ) 

thể thao, mũ (nón), mũ (nón) thể thao.  
 
 

(210) 4-2020-40895 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần COPPER 
MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 

bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 

động sản]; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 

sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
890 

(210) 4-2020-40896 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Tài   (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cảc sản phẩm sau: đồng hồ, vợt bắt muỗi, đồ điện gia dụng (đèn điện), 

thiết bị tin học và máy tính, đồ dùng gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị ngành bưu 
chính viễn thông, thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, máy hàn), đồ dùng dạy và học, 
tranh ảnh nghệ thuật đồ trang trí bằng gốm và gỗ, phụ kiện điện thoại, dây sạc, củ sạc, sạc 
dự phòng, vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh, gương 
phòng tắm, vòi xịt nước trong nhà vệ sinh, vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh, thiết bị 
cảm ứng bật tắt đèn, công tắc hẹn giờ, thiết bị báo trộm, công tắc quang, công tắc điều 
khiển từ xa, thiết bị báo ga-khói độc lập, cầu dao cách ly, thiết bị điều khiển mực nước, 
công tắc ổ cắm điện.  

 

 
(210) 4-2020-40897 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng đồng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Việt Cường  
(VN) 
TK 17/1 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: khẩu trang y tế, khẩu trang vn95 Pro (khẩu trang y tế), khẩu 
trang y tế kháng khuẩn, găng tay y tế, khẩu trang vải, áo choàng y tế, gel sát khuẩn, nước 
rửa tay, chế phẩm làm sạch, trang thiết bị y tế, gạo, trái cây, cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-40898 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng đồng, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Apo    (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Golden Field, khu đô thị 
mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để cố động tóc giả 

(lông my giả); móng (chân, tay) giả.   
 

Nhóm 10: Dụng cụ cấy tóc giả.     
 

Nhóm 26: Râu giả; tóc giả.      



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
891 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ salon tóc.  
 

(210) 4-2020-40899 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Apo    (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Golden Field, khu đô thị 
mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để cố động tóc giả 

(lông my giả); móng (chân, tay) giả.    
 

Nhóm 10: Dụng cụ cấy tóc giả.    
 

Nhóm 26: Râu giả; tóc giả.    
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ salon tóc.  
 

 
(210) 4-2020-40900 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SUNSEACO 
Việt Nam  (VN) 
Khu Minh Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân 
Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt nấm khô mực, chất diệt tảo.  
 

 
(210) 4-2020-40901 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 
 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-40902 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-40903 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
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bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-40904 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần COPPER 

MOUNTAIN ENERGY  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động 

sản; đánh giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính [bất động sản]; ngân hàng cầm cố 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng điện mặt trời; sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2020-40905 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Gia Thành   (VN) 
Số 44 đường Hàn Hải Nguyên, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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(210) 4-2020-40906 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Đông Nam á  (VN) 
271 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, kinh doanh sản phẩm xúc xích.  
 
 

(210) 4-2020-40907 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Hưng   (VN) 
Số 342. KDC 8, ấp 3, xã Gia Canh, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà.  
 

Nhóm 43: Quán (tiệm) trà. 

 
 

(210) 4-2020-40908 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Bonbouton 

Incorporation   (VN) 
196 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vệ sinh dùng để bảo vệ, tránh lây nhiễm virut, khẩu 

trang vệ sinh dung cho mục đích cách ly mầm bệnh; miếng lót giày để cảm nhận, đo lường 
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và theo dõi nhiệt độ và sức ép của bàn chân nhằm mục đích phát hiện các triệu chứng sung, 
viêm và các triệu chứng, tình trạng y tế khác.  

 

 
(210) 4-2020-40909 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Bonbouton 

Incorporation   (VN) 
196 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang vệ sinh dùng để bảo vệ, tránh lây nhiễm virut; khẩu 

trang vệ sinh dùng cho mục đích cách ly mầm bệnh; miếng lót giày để cảm nhận, đo lường 
và theo dõi nhiệt độ và sức ép của bàn chân nhằm mục đích phát hiện các triệu chứng sung, 
viêm và các triệu chứng, tình trạng y tế khác.  

 

 
(210) 4-2020-40910 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Trung tâm nghiên cứu quản 

lý thiên tai và cháy rừng  
(VN) 
Số 10, tổ 3, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy và thiết bị đo; thiết bị đo mức nước; thiết bị cảnh báo mức nước; thiết bị 

cảnh báo cháy rừng.  
 

 
(210) 4-2020-40911 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A23.3.2 
(591) Xanh ngọc, nâu đen, đen, trắng. 
(731) TELENGTAN BROTHERS & SONS, 

INC. (DOING BUSINESS AS LA 
SUERTE CIGAR AND CIGARETTE 
FACTORY)   (PH) 
Km. 14 South Super Highway, Paranaque 
City, Metro Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2020-40912 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) XEPA-SOUL PATTINSON 

(MALAYSIA) SDN.BHD   (MY) 
1-5, Cheng Industrial Estate, 7S250 
Melaka, Malaysia.  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-40914 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Quốc Khang   (VN) 
Số 24, ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-40915 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 5.1.1; 26.7.25; A5.1.16 
(591) Trắng, đen, đỏ cam, tím than, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Thu  (VN) 
Số 12A-3A Hoàng Thành Tower, HH2 
số 114 phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi; thiết bị dùng cho đồ chơi; đồ chơi làm bằng gỗ; đồ 

chơi thông minh; đồ chơi sáng tạo.  
 

Nhóm 35: Marketting; quảng cáo; mua bán các loại đồ chơi cho trẻ em, đồ chơi thể thao, đồ 
chơi thông minh, đồ chơi gỗ, sách, thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ thư viện cho thuê, 
dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị giáo dục.   
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(210) 4-2020-40916 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH SUNDAY'S 
FAMILY  (VN) 
338/8 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; sản phẩm chăm sóc da và tóc.  

 

Nhóm 30: Các sản phẩm chế biến từ bột ăn liền như mì sợi; miến; bún; phở; bánh canh; nui.  
 

 
(210) 4-2020-40917 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VENUS CHARM  
(VN) 
Số 01 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót phụ nữ; giày; dép; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-40918 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.1.1; 25.12.1 

(591) Trắng, đen, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ trang sức T DIAMOND  
(VN) 
Số 57 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ mỹ nghệ; mua bán vàng bạc, đá quý; mua bán đồ trang sức.  
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(210) 4-2020-40919 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A19.1.12; A5.11.13 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cao Thị 
Khuyên   (VN) 
Thôn Đắk Wang, xã Sa Loong, huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nông, lâm sản, các sản phẩm làm từ nông sản, như: men 

lá, măng chua, măng chua ớt cay; mua bán rượu các loại, cụ thể: rượu ghÌ, rượu vắt. 
 

 
(210) 4-2020-40920 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 

4.5.3; 26.1.6; 2.7.23 
(591) Xanh ngọc, vàng, cam, hồng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Hợp Tác Xã Dục Nông  (VN) 
Thôn Đắk Răng, xã Đăk Dục, huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chế biến từ nông sản, sản phẩm từ thịt, cụ thể: thịt heo 

gác bếp, thịt trâu gác bếp, muối ớt tiêu rừng; mua bán rượu các loại, cụ thể: rượu nếp cẩm, 
rượu vắt nếp cẩm; mua bán các sản phẩm dệt thổ cẩm. 

 

 
(210) 4-2020-40921 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.16; 5.7.3; 5.13.4; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và kinh 
doanh rau sạch Phượng Hồng  
(VN) 
39 Nguyễn Thông, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản, rau củ quả hoa tươi như: bắp cải, cà rốt, nấm 

bào ngư, rau xà lách. 
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(210) 4-2020-40922 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Hùng  (VN) 
117 Thoại Ngọc Hầu, tổ 1, phường Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đặc sản, các sản phẩm làm từ yến, cụ thể: yến thô, yến 

tươi, yến chưng, yến tinh, nước yến hũ. 
 

 
(210) 4-2020-40923 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 5.7.3; 19.9.1; 25.1.25; 

26.1.1; A1.1.12 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Võ Thị Thu Hà  
(VN) 
Thôn Đắk MÕ, xã Pờ Y, huyện Ngọc 
Hồi, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nông, lâm sản, các sản phẩm làm từ nông sản, như: men 

lá; mua bán rượu các loại, cụ thể: rượu ghÌ, rượu vắt; mua, bán các sản phẩm ăn uống, giải 
khát. 

 
 

(210) 4-2020-40924 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A11.1.5; 1.5.1; 

1.5.15; 25.1.6; A5.1.8; A6.19.5 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Tiếp thị Hoàn 

Hảo  (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau tươi, củ tươi, quả tươi. 
 

 
(210) 4-2020-40925 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.13; 5.3.16; 5.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đỏ cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tiếp thị Hoàn 

Hảo  (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; quả mọng, được bảo quản; lát trái cây sấy khô; trái cây 
được bảo quản; trái cây, đóng hộp; rau, củ đóng hộp. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống ép từ 
quả không chứa cồn; nước quả; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trái cây tươi, trái cây sấy khô, nước ép trái cây, sinh tố 
trái cây, hoa quả ướp lạnh, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn. 

 

(210) 4-2020-40927 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) PROCOAT TECNOLOGIAS, S.L.  (ES) 

Avda. de la Industria, 4 Pol. Ind. El Pla 
del CamÝ 08297 CASTELLGAL� - 
BARCELONA, SPAIN 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm chống ăn mòn kim loại; chế phẩm chống ăn mòn. 

 

 
(210) 4-2020-40928 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Vàng, xanh lục, trắng. 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
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(511)   Nhóm 36: Đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê 
văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các dự án bất động sản (chỗ ở, khu công nghiệp, trung tâm 
thương mại); xây dựng cơ sở hạ tầng và khu hành chính; giám sát việc xây dựng công trình; 
dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 43: Khách sạn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-40929 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Jay Group  (VN) 

Số 421 phố Nguyễn Khang, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về Sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn 

thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hãng thám tử; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật. 

 

 
(210) 4-2020-40930 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; A5.1.16; 

A5.5.20 
(591) Xám đậm, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lục, trắng. 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê 

văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các dự án bất động sản (chỗ ở, khu công nghiệp, trung tâm 
thương mại); xây dựng cơ sở hạ tầng và khu hành chính; giám sát việc xây dựng công trình; 
dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2020-40931 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng trong gia dụng; chế phẩm 

diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn; chế 
phẩm vệ sinh sát khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm rửa tay sát khuẩn; vải tẩm chất tẩy 
uế; khăn lau tẩm chất tẩy uế; khăn giấy tẩm chất tẩy uế; và miếng gạc tẩm chất tẩy uế; vải 
tẩm dược chất; khăn lau tẩm dược chất; khăn giấy tẩm dược chất; và miếng gạc tẩm dược 
chất; khăn lau tẩm chất sát khuẩn; khăn lau diệt khuẩn (khử trùng); chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt 
vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2020-40932 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng trong gia dụng; chế phẩm 

diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn; chế 
phẩm vệ sinh sát khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm rửa tay sát khuẩn; vải tẩm chất tẩy 
uế; khăn lau tẩm chất tẩy uế; khăn giấy tẩm chất tẩy uế; và miếng gạc tẩm chất tẩy uế; vải 
tẩm dược chất; khăn lau tẩm dược chất; khăn giấy tẩm dược chất; và miếng gạc tẩm dược 
chất; khăn lau tẩm chất sát khuẩn; khăn lau diệt khuẩn (khử trùng); chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt 
vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2020-40933 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng trong gia dụng; chế phẩm 

diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn; chế 

phẩm vệ sinh sát khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm rửa tay sát khuẩn; vải tẩm chất tẩy 

uế; khăn lau tẩm chất tẩy uế; khăn giấy tẩm chất tẩy uế; và miếng gạc tẩm chất tẩy uế; vải 

tẩm dược chất; khăn lau tẩm dược chất; khăn giấy tẩm dược chất; và miếng gạc tẩm dược 

chất; khăn lau tẩm chất sát khuẩn; khăn lau diệt khuẩn (khử trùng); chế phẩm diệt trừ sâu 

bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt 

vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi 

(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 

sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2020-40934 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại hóa phẩm Thái 
Dương  (VN) 
Tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt. 
 

 
(210) 4-2020-40935 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.12; A5.7.22 

(591) Xanh lam, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, vàng, trắng. 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng trong gia dụng; chế phẩm 

diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn; chế 

phẩm vệ sinh sát khuẩn dùng trong gia dụng; chế phẩm rửa tay sát khuẩn; vải tẩm chất tẩy 

uế; khăn lau tẩm chất tẩy uế; khăn giấy tẩm chất tẩy uế; và miếng gạc tẩm chất tẩy uế; vải 

tẩm dược chất; khăn lau tẩm dược chất; khăn giấy tẩm dược chất; và miếng gạc tẩm dược 

chất; khăn lau tẩm chất sát khuẩn; khăn lau diệt khuẩn (khử trùng); chế phẩm diệt trừ sâu 

bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt 

vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi 

(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 

sâu bọ. 
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(210) 4-2020-40936 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Nova Pharma  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Vietnam Business, 57-59 
Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40937 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Nâu vàng, xanh tím than, trắng. 

(540) 

 

(731) Võ Tiến Huy  (VN) 
Số nhà 840A, ngõ 850 đường Láng, tổ 
36, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật tạo hình.  

 

 
(210) 4-2020-40938 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No.138, 
Palembang, Indonesia. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 

 

 
(210) 4-2020-40939 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Xanh, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học Việt Anh  (VN) 
Số 2 lô 3A khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, hợp chất sinh học dùng để thí nghiệm không dùng trong y tế, hoặc thú 

y.  
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Nhóm 05: Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng để kiểm nghiệm dùng trong y tế; bông băng; 

gạc y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, cụ thể là: máy quang phổ; máy chuẩn bị mẫu, 

môi trường đề nuôi cấy tế bào, vi khuẩn; máy sắc ký; máy móc và các thiết bị đo, đong, 

đếm vi khuẩn và tế bào; dụng cụ cân, đo dùng cho mục đích thí nghiệm; máy thí nghiệm 

dùng để phân tích sinh học. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; đồ bảo hộ y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất, hợp chất sinh học dùng để thí nghiệm không 

dùng trong y tế, hoặc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng để kiểm nghiệm dùng trong 

y tế, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, cụ thể là: máy quang phổ; máy chuẩn bị mẫu, môi 

trường để nuôi cấy tế bào, vi khuẩn; máy sắc ký; máy móc và các thiết bị đo, đong, đếm vi 

khuẩn và tế bào; dụng cụ cân, đo dùng cho mục đích thí nghiệm; máy thí nghiệm dùng để 

phân tích sinh học.  
 

 
(210) 4-2020-40940 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.13; 3.7.21; 5.5.19; A5.5.22 

(591) Đỏ, nâu, xanh đậm, xanh da trời, xám, 

vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNNH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Kim Thành 
Phát   (VN) 
Số 29 ngõ 116 đường Yết Kiêu, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi.  
 

 
(210) 4-2020-40941 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 

phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  
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(210) 4-2020-40942 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 25.5.1 
(731) Nguyên Quốc Huy  (VN) 

P502, Nhà VP2, Bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-40943 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.6; A24.15.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh da trời, đen, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Hà  (VN) 
Số 15, tổ 13, 1-A7 TT Cty CƯVTVT, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 
đã được ghi hoặc có thể tải về; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm máy vi tính đã 
được ghi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh 
doanh liên quan đến việc kết hơp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần 
vốn; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch 
vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; tư vấn thiết kế trang web. 

 

 
(210) 4-2020-40945 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ACTIVISION PUBLISHING, INC.  (US) 

3100 Ocean Park Boulevard, Santa 
Monica, California 90405, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các cuộc thi thể thao điện tử và các cuộc thi trò 

chơi video, trò chơi, giải đấu, triển lãm, cuộc thi và sự kiện; dịch vụ giải trí, có bản chất là 

các cuộc thi thể thao điện tử và các cuộc thi trò chơi video, trò chơi, giải đấu, triển lãm, 

cuộc thi và sự kiện được trực hiện trực tiếp tại các địa điểm trong nhà và ngoài trời và qua 

phương tiện truyền thanh, truyền hình, và internet; dịch vụ giải trí, cụ thể là phần mềm 

không thể tải xuống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, chia sẻ, xem 

trước, và công bố nội dung trò chơi video tương tác được tạo bởi người dùng, âm nhạc, và 

các tệp tin truyền thông khác qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là triển 

lãm có các màn hiển thị tương tác, các hoạt động cho phép sự tham gia của người tham dự 

và các cuộc thi xoay quanh việc chơi trò chơi video; dịch vụ giải trí, cụ thể là các buổi biểu 

diễn trực tiếp bởi người chơi trò chơi video; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các xuất bản 

phẩm không thể tải xuống trong lĩnh vực hành động, hoạt hình và thám hiểm qua trang 

web; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính nhiều người chơi tương tác qua 

internet và mạng truyền thông điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp tin tức trực tuyến, 

bài báo trực tuyến, nhật ký cá nhân trực tuyến (blog), cổng trực tuyến, chương trình phát 

sóng trực tiếp trên mạng (webcast),  tệp tin âm thanh hay video trên mạng internet cho mọi 

người tải về (podcast), thông tin trực tuyến, bài tường thuật trực tuyến và chiến lược liên 

quan đến trò chơi, bao gồm cả trò chơi video, trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; dịch vụ 

giải trí, cụ thể là cung cấp các video trực tuyến không thể tải xuống có chứa các trò chơi 

được chơi bởi người khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp âm nhạc, phim đang chiếu, 

phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nội dung nghe nhìn và các chương trình chỉ được 

xem trực tuyến (webisode) trong lĩnh vực hành động, hoạt hình và thám hiểm; dịch vụ trò 

chơi được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ giải trí đa phương tiện có bản 

chất là dịch vụ ghi âm, sản xuất và hậu kỳ trong lĩnh vực âm nhạc, video, truyền hình, phim 

và phim điện ảnh; xuất bản điện tử trực tuyến sách và tạp chí xuất bản định kỳ; tổ chức các 

liên minh thể thao điện tử và chơi trò chơi video; sản xuất các chương trình truyền hình và 

các chương trình truyền thông máy tính toàn cầu và các chương trình phát sóng qua mạng 

có chứa các tin tức nổi bật, thể thao điện tử và cuộc thi trò chơi video, trò chơi, giải đấu, 

triển lãm, cuộc thi và sự kiện; cung cấp hệ thống dựa trên trang web và cổng trực tuyến cho 

người chơi tham gia vào chơi trò chơi trực tuyến, vận hành và điều phối các giải đấu trò 

chơi, liên minh và chuyến đi cho mục đích chơi trò chơi máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-40946 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

 Nguyễn Xuân Huy  (VN) 
Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
908 

(210) 4-2020-40947 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40948 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40949 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40950 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH OSSU   (VN) 

224 - 226 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 
9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xức tóc; xà phòng; kem làm 

trắng da. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2020-40952 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2020-40954 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.3; 26.3.4; 

25.7.20; 10.3.7 
(591) Xanh than, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại nhựa Phú Vinh  
(VN) 
Khu đấu giá C3-5B/N06, tổ 8, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô chưa xử lý); chất dẻo (dạng thô chưa xử lý); nhựa tổng 

hợp (dạng thô chưa qua xử lý); nhựa tổng hợp dạng thô.  
 

 
(210) 4-2020-40955 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; A5.3.13; A5.3.14
(591) Xanh lục, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Trang  (VN) 
P204, TT ảnh địa 1, đường 6, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; kẹo mềm; kem 

lạnh;  
 

 
(210) 4-2020-40956 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
61/12/24 Thạnh Xuân 33, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm và chất chăm 
sóc móng, chất khử mùi dùng chọ mục đích cá nhân, ví bỏ túi, ví cầm tay, vali, quần áo, 
trang phục, vòng đeo tay, đồng hồ, thắt lưng (dây nịch).   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-40957 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.11 (540) 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
61/12/24 Thạnh Xuân 33, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai, dụng cụ tránh thai. 
 

Nhóm 35: Mua bán bao cao su, gel bôi trơn, thực phẩm chức năng, quần lót, áo lót cho nam 
và nữ, các sản phẩm hỗ trợ tình dục; dịch vụ thăm dò dư luận cho mục đích nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ tư vấn hỗ trợ tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn nhượng quyền thương mại 
liên quan đến kinh doanh; dịch vụ quảng cáo cho mục đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2020-40958 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đất Rồng   (VN) 
71 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (tổ yển); yến sào (đã tinh chế và chế biến); chè yến; súp yến.  
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến; mua bán yến sào (đã tinh chế và chế biến); quảng cáo yến sào 
(đã tính chế và chế biến); xuất nhập khẩu yến sào (đã tinh chế và chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-40959 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.11; 26.15.15; 26.15.9 
(731) Công ty TNHH thương mại XNK 

ưu hóa phẩm Toàn Cầu  (VN) 
Số 33 đường số 10 khu đô thị Hà Quang, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản (hạt điều, cà phê, mít sấy, xoài sấy).  
 

 
(210) 4-2020-40960 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; 9.7.1; 26.4.2; 26.7.5 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt Sin 
Foods  (VN) 
1012 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Bò viên; cá viên; chả giò; phô mai que. 
 

 
(210) 4-2020-40961 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; A26.1.14 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt Sin 
Foods  (VN) 
1012 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Bò viên; cá viên; chả giò; phô mai que. 
 

 
(210) 4-2020-40962 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.9.4 

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt Sin 
Foods  (VN) 
1012 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Bò viên; cá viên; chả giò; phô mai que. 
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(210) 4-2020-40963 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hộ kinh doanh Việt Hoa  (VN) 

338/33 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 16: Mục dầu; mực dấu; bút lông dầu. 

 

 
(210) 4-2020-40964 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hộ kinh doanh Việt Hoa  (VN) 

338/33 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 16: Mục dầu; mực dấu; bút lông dầu. 

 

 
(210) 4-2020-40965 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.16; 5.7.14; A5.7.23 
(591) Xám, xanh lá, đỏ, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lạng Thương 
Xanh  (VN) 
Thôn Đồng Hiệu, xã Bình Sơn, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; trái cây được bảo quản, sấy 

khô; trái cây đã chế biến; trái cây, đóng hộp; cùi của trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-40966 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.16; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, trắng, xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh và vật tư y 
tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2020-40967 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.28; A2.3.16; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh 

nước biển, cam đậm, cam nhạt, vàng, 
trắng, trắng hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 
 

(210) 4-2020-40969 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.11.1; 26.1.1; 2.3.28; A2.3.16; 2.3.1; 

2.7.11; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, trắng sữa, tím, tím đậm, vàng ánh 

kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 
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(210) 4-2020-40970 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.21; 26.1.2; 1.3.1; 2.9.22 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen, cam đậm, 

vàng, đỏ hồng, xanh dương nhạt, xanh 
nước biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40971 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.25; 2.9.4; 2.9.25; 3.9.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

vàng đậm nhạt, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40972 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.7.1; 26.1.6; 25.5.2; 26.4.2; A19.13.21
(591) Trắng, đen, đỏ đậm nhạt khác nhau, nâu, 

hồng, bạc, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40973 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 25.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm nhạt khác nhau, xanh 

ngọc bích, xanh dương đậm nhạt khác 
nhau, trắng, cam, vàng cam, xanh đen, 
đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2020-40975 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, hồng tươi, hồng đậm, hồng 

nhạt, hồng phấn, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm Thanh Trang  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 
 

(210) 4-2020-40976 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH SIGLAW  
(VN) 
Phòng A10, tầng 29, tòa Đông, 19-01 
Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 

dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; 

dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải. 
 

 
(210) 4-2020-40977 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 

26.4.2; A26.4.18; 25.7.20 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn thủy 
sản GROWMAX  (VN) 
Lô F, KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Long 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám 

tăng trọng vật nuôi; bột cá làm thức ăn động vật. 

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật, thức ăn cho tôm, thực phẩm cho động vật, thức ăn 

nhai cho động vật, cám tăng trọng vật nuôi, bột cá làm thức ăn động vật. 
 

 
(210) 4-2020-40978 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2020-40979 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2020-40980 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2020-40981 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

(210) 4-2020-40982 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2020-40983 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2020-40984 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2020-40985 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2020-40986 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2020-40987 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2020-40988 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2020-40989 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2020-40990 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2020-40991 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng đồng, xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư địa ốc 
Phát Tiến Land   (VN) 
Số 7 đường 15, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản: định 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng. 
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(210) 4-2020-40992 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm Tài 
Chính  (VN) 
Số 99 đường Lê Văn Hiên, phường Đức 
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-40993 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.17; A26.11.7; A26.11.8; 

24.15.21 
(591) Đen, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Huy và 
Các Thành Viên  (VN) 
Số 57B (tầng 1) Tú Xương, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý ngoài tố 
tụng; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; quản lý quyền tác giả.  

 

 
(210) 4-2020-40994 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trang Hạnh  (VN) 
Xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-40995 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoành Chinh  (VN) 
337 lô O chung cư Nguyễn Kim, phường 
7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
921 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm thanh; 
cáp âm thanh.  

 

 
(210) 4-2020-40996 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 9.7.1 
(591) Xanh, hồng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh ánh Ngọc  (VN) 
D8 - 21+22+23+24 Phan Huy ích, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào, trà, cà phê, gia vị, nước sốt (dùng 

trong ăn uống), bia. rượu, nước đóng chai, nước yến, nước ép rau, củ, quả đóng lon.  
 

 
(210) 4-2020-40997 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.10 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Sài 
Gòn  (VN) 
146-148 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 03, 
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ khám và chữa bệnh răng, hàm, 

mặt.  
 

 
(210) 4-2020-40998 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Soạn  (VN) 
Căn hộ 1808, chung cư HH1B Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm làm sạch; sữa tắm 

[không chứa thuốc]; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-40999 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh TOP TEEN  (VN) 
52/B1 khu phố 3, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
922 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; giày [trang phục]; dép [trang phục]; đồ đội đầu; khăn 

quàng cổ; găng tay [trang phục].  
 

 
(210) 4-2020-41000 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất MARY  (VN) 
Số 7, ngõ 36, đường Lê Thanh Nghị, 

phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn làm bằng vải; rèm vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vải để bọc đồ đạc 

trong nhà; vải trang trí trong nhà; tấm trải phủ giường.  
 

 
(210) 4-2020-41001 (220) 05.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2020-41002 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 26.3.23; 7.3.11 

(591) Xanh, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
B&B Mama   (VN) 
Căn SH08 tầng trệt, tòa B chung cư AZ 

sky, lô A1/CN1 KĐT Định Công, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 44: Trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; vật lý trị 

liệu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; xoa bóp. 
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(210) 4-2020-41003 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.7.9 
(591) Xanh, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
B&B Mama   (VN) 
Căn SH08 tầng trệt, tòa B chung cư AZ 
sky, lô A1/CN1 KĐT Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo mộc tắm sau sinh (dùng cho mục đích y tế); thảo mộc vệ sinh cho phụ nữ 

(dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để xông dùng cho y tế; muối thảo dược, thảo dược; chế 
phẩm dược, dược phẩm. 

 
Nhóm 44: Trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; vật lý trị 
liệu, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2020-41004 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; A26.11.8 (540) 

  

(731) Trần Yến Linh  (VN) 
146B14 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải bông; vải; vải sợi dệt; vải dệt kim; lụa; nhung.  
 
 

(210) 4-2020-41005 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.5.1; A17.2.2; 26.7.25; 

26.4.7 
(540) 

  

(731) Trần Yến Linh  (VN) 
146B14 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo da; áo khoác ngoài; áo váy; quần áo có hoạ tiết thêu; quần dài.  
 

 
(210) 4-2020-41006 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5 (540) 

  

(731) Trần Yến Linh  (VN) 
146B14 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Nhuộm vải; tẩy trắng vải; xử lý vải; nhuộm vải sợi; in trên lụa; xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2020-41007 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Như  (VN) 
167/41 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Dây đeo mõm dùng cho động vật; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng 

cho động vật; tấm choàng cho động vật; dây đeo cổ súc vật (để dắt); rọ bịt mõm.  
 

Nhóm 21: Chuồng cho vật nuôi trong nhà; lồng cho vật nuôi trong nhà; bát ăn dùng cho vật 
nuôi; bát cấp thức ăn tự động dùng cho vật nuôi; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khay rải ổ 
[cho vật nuôi trong nhà].  

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 
nhà; bánh quy cho chó, thức ăn cho động vật; hạt cho thức ăn động vật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế danh thiếp; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế đồ họa 
vật liệu quảng cáo; tư vấn thiết kế trang web.  

 

 
(210) 4-2020-41008 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.1.23; 2.1.2; 26.1.1; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Huỳnh Gia   (VN) 
Số 71/8B Đào Tông Nguyên, tổ 26, khu 
phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu 
[người đi kèm], giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ bảo vệ ban đêm; tư 
vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2020-41009 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 24.11.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Huỳnh Gia   (VN) 
Số 71/8B Đào Tông Nguyên, tổ 26, khu 
phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu 

[người đi kèm], giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ bảo vệ ban đêm; tư 
vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2020-41010 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.10; 5.7.3; 24.1.1; 24.11.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ sĩ Huỳnh Long 
Hải  (VN) 
Số 639/3, tỉnh lộ 883, ấp Phước Hòa, xã 
Phú Hòa An, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu 

[người đi kèm], giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ bảo vệ ban đêm; tư 
vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2020-41011 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Huỳnh Long 
Hải   (VN) 
Số 639/3, tỉnh lộ 883, ấp Phước Hòa, xã 
Phủ Hòa An, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre 
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(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu 
[người đi kèm], giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ bảo vệ ban đêm; tư 
vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2020-41012 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Ngân   (VN) 
Tổ 5, khu 2A, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-41013 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.1.18; 4.5.2 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Phúc Anh  (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn, giấy rút.  

 

 
(210) 4-2020-41014 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Việt 
Pháp   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2020-41015 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Việt 
Pháp   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2020-41016 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giấy 
Thanh Hà  (VN) 
B5 cụm công nghiệp Phong Khê phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2020-41017 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Cơ sở giấy Yến Tiến   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2020-41018 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A15.9.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông ON GOLF  (VN) 
Số 20, ngõ 84 Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2020-41019 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp nông 
nghiệp An Lưu   (VN) 
An Lưu, Triệu Sơn, Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị  
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(511)   Nhóm 29: Hạt sen đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2020-41021 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.2; A11.1.6; 26.11.3; A26.11.25; 

26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân xã Triệu Sơn  
(VN) 
Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 30: Bún. 

 

 
(210) 4-2020-41022 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 
doanh Tổng hợp Nông nghiệp 
Vân Tường  (VN) 
Vân Tường, Triệu Trạch, Triệu Phong, 
tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi. 

 

 
(210) 4-2020-41023 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp Hà 
La  (VN) 
Hà La, Triệu Phước, Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2020-41025 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Green Home  (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41026 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Green Home  (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2020-41027 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Green Home  (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41028 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Green Home  (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-41029 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Green Home  (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41030 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A11.3.2; A26.5.18 
(591) Xanh than, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Anh Vân  (VN) 
77 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu vang, rượu vang cao độ). 
 
 

(210) 4-2020-41031 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Công CNC  (VN) 
Số 33 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường, sơn nước. 

 
 

(210) 4-2020-41032 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 
(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và bảo 
quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản). 

 

 
(210) 4-2020-41033 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; hạt điều (dạng bánh kẹo); lạc (đậu phộng) dạng 
bánh kẹo. 

 

(210) 4-2020-41034 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất động 
sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 

 
 

(210) 4-2020-41035 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 
(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và bảo 
quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản). 
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(210) 4-2020-41036 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất động 

sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2020-41037 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt ve, bọ chét; thuốc trừ dệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-41038 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A19.13.21; A1.13.15; 

1.13.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mai Gia  (VN) 
LK4-08, cụm 9, xã Duyên Thái, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn, bán lẻ), phân phối dược phẩm, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm; xuất nhập khẩu 

thuốc, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-41040 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zuji Việt Nam  
(VN) 
Số 9, đường Phương Nam, tổ 22A, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-41041 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 24.17.25 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zuji Việt Nam  
(VN) 
Số 9, đường Phương Nam, tổ 22A, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-41042 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Duy  (VN) 
Thôn ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thùc ăn và đồ uống cho động 

vật (không dùng trong ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho chó; sản 
phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiêu) của động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán chó và các sản phẩm dành cho chó.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng động vật, cụ thể là chó.  
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(210) 4-2020-41043 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AUGUST  (VN) 
Số 315 Vũ Tông Phan, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phấm chức năng.  

 

 
(210) 4-2020-41045 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và giải pháp công nghệ 
Việt Mỹ   (VN) 
Số 85, Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang); đèn nội thất; đèn trần; đèn trang trí. 
 

 
(210) 4-2020-41046 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 24.9.1; 24.11.7 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Vũ Mạnh Trường   (VN) 

Nhà A512 chung cư Phúc Hưng, đường 
196, phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tép; mắm tôm, mắm cá; cá [không còn sống]; thực phẩm trên 

cơ sở cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua 
chế biến, thịt, xúc xích, gia cầm, quả tươi, rau tươi, hạt (ngũ cốc), rau củ đóng hộp, sữa, sữa 
chua, chế phẩm ngũ cốc, nấm, yến mạch, bợt mỳ, bột gạo, gia vị, nước mắm, đồ uống trên 
cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, thức ăn cho gia súc; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo.  
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(210) 4-2020-41047 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH GREENLEAF 

BIOTECH (VIETNAM)   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường 
Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, dầu gió, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ có 
chứa thuốc, thiết bị và dụng cụ y tế, bao cao su, cốc nguyệt san, băng vệ sinh, dụng cụ sản 
khoa, dụng cụ đo mắt, vòng tránh thai, khẩu trang y tế, máy đo huyết áp, răng giả, nhiệt kế 
cho mục đích y tế, lò đốt rác, mỹ phẩm, sữa tắm, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 
tinh dầu, chế phẩm làm sạch, nước hoa, hóa phẩm (nước giặt, dầu gội, dầu xả, nước rửa bát, 
nước rửa tay, nước lau sàn, chất tẩy rửa), quần áo, giầy dép, vali, túi xách, ví, cà vạt, mũ 
nón, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, đồ chơi, trò chơi, tóc giả, đàn ghi 
ta, đàn piano, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm yoga, phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, 
cao su lỏng, cao su tổng hơp, xăng dầu, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước 
lọc, nước ép trái cây), bánh kẹo, bỉm, sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, trái cây, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, cây giống, cây cảnh, thịt, cá, thủy hải sản, gia cầm (còn sống và 
không còn sống), thực phẩm đã chế biến, thực phẩm tươi sống, gia vị, sơn, vật liệu xây 
dựng (kim loại và phi kim loại), phụ kiện cửa ra vào, cửa cuốn, cửa nhôm, cửa xếp, đồ nội 
thất bằng gỗ (bàn, ghế, tủ, giường, ghế sofa), bóng đèn, thiết bị điều hòa không khí, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, tủ lạnh, tivi, điện thoại, máy tính, máy tính 
xách tay, thiết bị giảng dạy, xe ô tô, xe máy, xe đạp, máy lọc nước, máy bơm, máy thổi, 
máy xén, máy phát điện, máy rửa bát, máy nghiền, máy pha cà phê (dùng điện và không 
dùng điện), máy rang cà phê, máy sấy tóc, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, điã, dao, 
thìa, đũa), bếp điện, bếp từ, bếp ga, nồi chiên không dầu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2020-41048 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Sunhouse  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây cáp đồng trục; cáp điện; cáp sợi quang; vật liệu cho mạch điện 

chính [dây, dây cáp]; vỏ bọc cho dây cáp điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; 
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cầu dao điện; cầu chì; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; 
hộp đấu nối [điện]; bảng điều khiển [điện]; tủ phân phối [điện]; pin điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ các thiết bị điện như dây cáp 
điện, dây cáp đồng trục, cáp điện, cáp sợi quang, vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp], vỏ bọc cho dây cáp điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, cầu dao điện, cầu 
chì, dây điện, bộ đổi điện, máy biến thế [điện], thiết bị đầu cuối [điện], hộp đấu nối [điện], 
bảng điều khiển [điện], tủ phân phối [điện], pin điện; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2020-41049 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh đậm, đen. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Sunhouse  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây cáp đồng trục; cáp điện; cáp sợi quang; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp]; vỏ bọc cho dây cáp điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; 
cầu dao điện; cầu chì; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; 
hộp đấu nối [điện]; bảng điều khiển [điện]; tủ phân phối [điện]; pin điện. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ các thiết bị điện như dây cáp 
điện, dây cáp đồng trục, cáp điện, cáp sợi quang, vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp], vỏ bọc cho dây cáp điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, cầu dao điện, cầu 
chì, dây điện, bộ đổi điện, máy biến thế [điện], thiết bị đầu cuối [điện], hộp đấu nối [điện], 
bảng điều khiển [điện], tủ phân phối [điện], pin điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led], đèn, đèn chiếu sáng, đèn điện, 
bóng đèn; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2020-41051 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.9.15; 2.9.14; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xãnh lá mạ, đỏ, đỏ đô, 

trắng, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH Khoa học công 

nghệ Vĩnh Hòa   (VN) 
Xóm Đông Thành, xã Vĩnh Thành, 
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng thảo dược dùng cho mục đích y tế; bột ngũ cốc dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dạng bột) dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  

 

 
(210) 4-2020-41052 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A14.5.2; 14.5.21 
(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Phúc Đại Nam   (VN) 
31B Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê 

thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm (xây dựng). 
 

 
(210) 4-2020-41053 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A14.5.2; 14.5.21 
(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Phúc Đại Nam  (VN) 
 31B Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản], cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-41054 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.1.18 
(591) Tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNNH cơ giới Thiên 
Nga   (VN) 
Phố mới, phường Trang Hạ, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận cơ học của xe đạp.  
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(210) 4-2020-41056 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Thaiholdings   (VN) 
Tầng 21, toà nhà Thaiholdings Tower, số 
17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu xăng; dầu hỏa; mỡ công nghiệp, than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 

chế). 
 

Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hóa và chuyển đổi loại hình cho doanh 
nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất động 
sản. 

 
Nhóm 36: Đầu tư, môi giới bất động sản, dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; xây dựng công trình dân dụng, công 
trình công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng; dịch vụ lắp 
đặt/sửa chữa máy xây dựng; dịch vụ khai thác mỏ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa 
không khí; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tàu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận chuyển hành khách; tổ chức chuyến 
du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thăm dò địa chất; đo đạc đất đai.  

 

 
(210) 4-2020-41057 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty CP - Tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu xăng; dầu hỏa, mỡ công nghiệp, than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 
chế).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông, gỗ xây 
dựng, kính xây dựng.  

 

Nhóm 35: Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, cổ phần hóa và chuyển đổi loại hình cho doanh 
nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; quảng cáo về lĩnh vực bất động sản; đấu giá bất động 
sản. 

 
Nhóm 36: Đầu tư, môi giới bất động sản; dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận chuyển hành khách; tổ chức chuyến 
du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho 
khách du lịch; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort), dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2020-41059 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Trần Ngọc Mai Trâm   (VN) 

228/13 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang pbục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách. ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, 
nữ trang), đồng hồ, mắt kính.  

 
 

(210) 4-2020-41060 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A7.1.11; 7.1.24; A9.7.19; 

A11.1.25; 11.1.1; 11.1.10 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lơ, hồng, vàng cam, 

xanh ngọc. 
(731) Vũ Thị Quyên  (VN) 

41 L2 Triệu Quang Phục, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mì; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; nước xốt (gia vị). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm bánh ngọt, bánh quy, bánh kem, bánh mì, bột mì và 
chế phẩm ngũ cốc, nước xốt (gia vị), nước uống đóng chai, đồ uống chiết xuất từ hoa quả và 
nước ép hoa quả, trà và đồ uống trên cơ sở trà, cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ cửa hàng bánh mì (phục vụ tại chỗ và mang đi); quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41061 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.11; 24.15.1; A24.15.11; A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển xây dựng Nhà Xanh  
(VN) 
Số 7 đường 62, khu phố 2, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua 

bán bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; 
lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; hoàn thiện công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41062 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; 5.3.9; A16.1.5; A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, trắng, vàng, cam. 
(731) Dương Anh Dũng   (VN) 

75 đường Lê Xuân Đào, xã Hưng Chính, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán cà phê; dịch vụ lưu trú tạm thời [khách sạn hoặc nhà trọ]. 
 

 
(210) 4-2020-41063 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh  (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2020-41064 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh  (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-41065 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đức 
Anh  (VN) 
197/4 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-41066 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH VSOL Việt Nam  

(VN) 
19 Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, chế phẩm thú y; thuốc thú y; chế phẩm hóa học 

dùng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 
 

 
(210) 4-2020-41067 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH VSOL Việt Nam  

(VN) 
19 Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, chế phẩm thú y; thuốc thú y; chế phẩm hóa học 

dùng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 
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(210) 4-2020-41068 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH VSOL Việt Nam  

(VN) 
19 Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, chế phẩm thú y; thuốc thú y; chế phẩm hóa học 

dùng cho thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 
 

 
(210) 4-2020-41069 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH VSOL Việt Nam  

(VN) 
19 Sông Nhuệ, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo kiểu trả tiền cho 

mỗi lần nhấp chuột; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp thứ 
hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-41070 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 24.17.17 
(591) Xanh lá cây, hồng, tím, xanh da trời, da 

cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đầu tư công nghệ cao Việt 
Nam  (VN) 
Lô 16 cụm CN Khắc Niệm, phường 
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý doanh nghiệp (phần mềm máy vi tính, ghi sẵn); chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị lưu trữ dữ liệu; giao diện (cho máy 
tính); hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp. 
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(210) 4-2020-41071 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.2.7; A26.11.7 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ 21 GAM  (VN) 
Số 9, Ngõ 28/25 Ông ích Kiêm, phường 

Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-41072 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hancook  (VN) 
316 - 318 Hải Phòng, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến tại nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2020-41073 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 11.3.18; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng đồng, nâu, trắng, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH MTV MP3  (VN) 
Thửa đất số 730, tờ bản đồ số 70, khu 

phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 

hiện). 
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(210) 4-2020-41075 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-41076 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-41077 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-41078 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
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(210) 4-2020-41079 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Khởi Đầu Mới  (VN) 
Số 13-15A đường Nguyễn Thị Huỳnh, 
phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; môi giới bất 

động sản, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-41080 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  

(VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.    
 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô; nhựa dẻo bán thành phẩm; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm.    

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế; bàn; tủ; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt không bằng kim loại; giá 
sách; giá đựng gương; bàn trang điểm; khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho 
đồ chứa đựng; móc áo; tấm nâng hàng không bằng kim loại (pallet). 

 
 

(210) 4-2020-41081 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 3.7.16 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, da 

cam, xám, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  

(VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.      
 

Nhóm 06: Khuôn mẫu (bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Máy ép nhựa; máy thổi nhựa; máy in; máy tiện; máy phay; máy khoan; máy làm 
khuôn; máy xay sinh tố; máy ép trái cây. 

 
Nhóm 09: Phích cắm điện; vỏ công tắc điện; vỏ ti vi; vỏ màn hình máy vi tính; vỏ điện 
thoại; máy fax; máy in dùng cho máy vi tính; máy điện đàm (máy bộ đàm); dây diện; dây 
cáp điện; bàn phím; chuột dùng cho máy vi tính; ổ cứng di động (USB); máy thu hình 
(webcam); máy tính xách tay (laptop); mũ (nón) bảo hiểm. 

 
Nhóm 10: Bình sữa trẻ em bằng nhựa; núm vú giả của bình sữa; các dụng cụ y tế bằng nhựa 
cụ thể là: khay (vỉ); ống nghiệm; ống đong; cốc đong; ống tiêm; que thử nghiệm; kẹp gắp; 
chai (lọ) xét nghiệm; bình đựng thuốc và dung dịch; bình súc rửa; que lấy mẫu thử nghiệm; 
hộp phân liều thuốc uống. 

 
Nhóm 11: Vỏ nồi cơm điện; vỏ tủ lạnh; quạt điện; cánh quạt; nắp bồn cầu bằng nhựa; chân 
quạt máy bằng nhựa; bồn tắm bằng nhựa; ấm điện; ca điện, đèn bàn; đèn sạc; bình thủy 
điện; máy sấy tóc; lò sưởi; máy nóng lạnh; máy lạnh; tử đông; tủ làm lạnh; tủ nóng lạnh; 
máy pha cà phê. 

 
Nhóm 12: Vỏ ca nô; bảng nhựa dùng trong lắp ráp ô tô (phụ kiện ô tô); vè xe (yếm xe) gắn 
máy; ca nô; du thuyền; tàu thủy. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể gồm: bìa hồ sơ, kẹp đựng hồ sơ; hộp bút; bút bi; thước 
kẻ (văn phòng). 

 
Nhóm 17: Sản phẩm nhựa cách nhiệt, cách điện, cách âm; ống mềm phi kim loại; phôi nhựa 
dạng bán thành phẩm; hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô; nhựa dẻo bán thành phẩm; chất 
dẻo bán thành phẩm; nhụa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế; bàn; tủ; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt không bằng kim loại; 
móc áo; tấm nâng hàng không bằng kim loại (pallet). 

 
Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng gồm: rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, thùng; chai, lọ; lọ 
đựng gia vị; đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho 
gia đình và nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, thìa, dĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; 
tách, chén, cốc, ca; bình (hũ); gầu; chậu giặt; chậu tắm; kẹp phơi quần áo; bình cắm hoa; 
chậu hoa; thùng rác; dụng cụ hốt rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp. 

 
Nhóm 28: Ván lướt sóng; chân vịt dùng để bơi; cần câu cá; mồi nhựa bằng nhựa mềm (mồi 
câu giả); đồ chơi trẻ em. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nguyên vật liệu, vật tư ngành nhựa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 
ngành nhựa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê xe cộ; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Gia công các chi tiết cơ khí; tái chế.  
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(210) 4-2020-41082 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.4.4; A26.4.18 

(591) Vàng đồng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Thuận Thành Đạt  (VN) 
294/6A Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vòng đồng; dây đồng không bọc; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; gờ bằng 

kim loại; chốt định vị bằng kim loại; mắc xích bằng kim loại; móc leo; móc sắt, dải phân 

cách bằng kim loại dùng cho đường sá; thánh giá bằng kim loại thường, trừ loại làm trang 

sức. 

 

Nhóm 35: Mua bán: vòng đồng, dây đồng không bọc, đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm, 

gờ bằng kim loại, chốt định vị bằng kim loại, măc xích bằng kim loại, móc leo, móc sắt, dải 

phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá, thánh giá bằng kim loại thường, trừ loại làm 

trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-41083 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A20.7.2; A9.7.22; 20.7.1 

(591) Tím, đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ B.K.G    (VN) 
79 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; gia sư; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2020-41084 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.5; A26.11.8 

(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK Minh Khoa  
(VN) 
282/43/18 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh     
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, má phanh cho xe 

cộ, phanh cho xe cộ, bạc đạn đĩa, ổ bi.  
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(210) 4-2020-41085 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và kinh doanh bất động 
sản Phú Điền   (VN) 
741 Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư, xã 
Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định 

giá bất động sản; đánh giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2020-41086 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hợp   (VN) 
114/7/8A Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên 
cơ sở trà.  

 
 

(210) 4-2020-41087 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng Bic    (VN) 
Tầng 7 tòa nhà văn phòng Gia Định số 
566 quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh.   
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 
trí nội thất.  
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(210) 4-2020-41088 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng Bic   (VN) 
Tầng 7 tòa nhà văn phòng Gia Định số 
566 quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh.           
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 
trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2020-41089 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc thú y 
Năm Thái  (VN) 
Lô 3 - CN6 - cụm công nghiệp Ngọc 
Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích thú y; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; axít amin dùng cho mục đích thú y.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y, chế phẩm hoá học dùng 
cho mục đích thú y, thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y, dịch vụ bán buôn chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y 
và vật tư y tế.  

 

(210) 4-2020-41090 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng GreenHome   (VN) 
41A Nguyễn Thị Rành, xã Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 42: Khảo sát, đo đạc đất đai; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội 
thất.  

 

 
(210) 4-2020-41091 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 

Phòng 2716, tòa B, chung cư Thăng 
Long Number One Viglacera, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2020-41092 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH VE PHARMA  (VN) 

Tầng 1, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 

thuốc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; nước rửa tay diệt khuẩn. 
 

 
(210) 4-2020-41093 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ALLIANCE TIRE AMERICAS, INC.  

(US) 
201 Edgewater Drive, Suite 285, 
Wakefield, MA USA 01880  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe.  
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(210) 4-2020-41094 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-41095 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41096 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ZICO   (VN) 
Số 2, ngách 11/59, đường Yên Nội, 
phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-41097 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái An Sinh   (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuần sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41098 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41099 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam     (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-41100 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam  (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41101 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41102 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.3.4; A16.3.3 
(591) Đỏ, ghi, vàng cam, xanh lá cây, đen, 

trắng, xanh cô ban. 
(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
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(210) 4-2020-41103 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

SBC  (VN) 
B5 lô 15 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2020-41105 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Thủy   (VN) 

Số 76 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; ống tiêm; găng tay cho mục đích y tế; thiết bị giám sát nhịp 

tim; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41106 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Quỳnh Như   (VN) 
312/1 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 
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(210) 4-2020-41107 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

SBC  (VN) 
B5 lô 15 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy đề can. 

 

 
(210) 4-2020-41108 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

SBC  (VN) 
B5 lô 15 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2020-41109 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

SBC  (VN) 
B5 lô 15 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Vải bạt để vẽ tranh; vải bạt dùng để in ấn. 

 

 
(210) 4-2020-41110 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xi măng Hoà Phát  (VN) 
Số 24-OBT4 phố Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2020-41111 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 6.1.2; 26.3.4 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng xi măng Hoà Phát   (VN) 
Số 24-OBT4 phố Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2020-41114 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.12; 6.1.2; 1.15.11; 26.4.3; 

26.4.7 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 

phát triển chè Quang Bình  
(VN) 
Thôn Nà Tho, xã Tân Bắc, huyện Quang 
Bình, tỉnh Hà Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-41115 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Sonadezi 

Long Thành   (VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 07: Trụ bơm xăng dầu.   
 

Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị trường học như: bàn, ghế, máy chiếu, nhiên liệu cho 
tàu xe, xe ôtô, thiết bị ngành nước như: hệ thống bơm, máy bơm, ống nước; quản lý kinh 
doanh hệ thống chiếu sáng công cộng; dịch vụ tuyển dụng nhân sự.   
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Nhóm 36: Kinh doanh các công trình đô thị; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công cộng, nhà ở; xây dựng các công trình công nghiệp 
và dân dụng, xây dựng khác; dịch vụ khai thác đá; xây dựng, lắp đặt và sửa chữa trạm xăng 
dầu.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển chất rắn; dịch vụ du lịch; thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 
(rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế); dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; cung cấp nước.  

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; xử lý chất thải rắn, nước thải; tái chế phế liệu; xử lý nước 
sinh hoạt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trường đào tạo nghề; dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc nội ngoại thất; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đại lý du lịch.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ pháp lý; dịch vụ trông giữ 
trẻ tại nhà; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2020-41116 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần Sonadezi 

Long Thành   (VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 07: Trụ bơm xăng dầu.  
 

Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị trường học như: bàn, ghế, máy chiếu, nhiên liệu cho 
tàu xe, xe ôtô, thiết bị ngành nước như: hệ thống bơm, máy bơm, ống nước; quản lý kinh 
doanh hệ thống chiếu sáng công cộng; dịch vụ tuyển dụng nhân sự.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh các công trình đô thị; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công cộng, nhà ở; xây dựng các công trình công nghiệp 
và dân dụng, xây dựng khác; dịch vụ khai thác đá; xây dựng, lắp đặt và sửa chữa trạm xăng 
dầu.  
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Nhóm 39: Vận chuyển chất rắn; dịch vụ du lịch; thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 
(rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế); dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; cung cấp nước.  

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; xử lý chất thải rắn, nước thải; tái chế phế liệu; xử lý nước 
sinh hoạt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trường đào tạo nghề; dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc nội ngoại thất; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đại lý du lịch.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ pháp lý; dịch vụ trông giữ 
trẻ tại nhà; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2020-41117 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A12.1.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Phan Đại Phát  
(VN) 
Số 24 đường 16A, KDC Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 10: Ghế mát-xa toàn thân dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân chạy 

điện; máy mát-xa vai chạy điện; máy mát-xa (massage); máy mát-xa giảm béo.  
 
 

(210) 4-2020-41118 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 7.15.6 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Hiệp Thành 
Phó  (VN) 
Số 396A/14, khu phố 1, phường Tân 
Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: vật liệu, thiết bị 

lắp đặt trong xây dựng.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
959 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; giám sát 
việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị ngành xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc.  

 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; gia công cơ khí; khắc trổ; 
chạm trổ.  

 

 
(210) 4-2020-41119 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.3.20; A5.3.15; 5.3.11; 

26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả quần áo; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau bếp; 

nước lau kính; nước tẩy rửa bồn cầu; nước hoa xịt phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
nước giặt, nước xả quần áo, bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, nước lau 
kính, nước tay rửa bồn cầu, nước hoa xịt phòng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2020-41120 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.3.20; A5.3.15; 5.3.11; 

26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả quần áo; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau bếp; 

nước lau kính; nước tẩy rửa bồn cầu; nước hoa xịt phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
nước giặt, nước xả quần áo, bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, nước lau 
kính, nước tẩy rửa bồn cầu, nước hoa xịt phòng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích thương mại. 
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(210) 4-2020-41121 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả quần áo; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau bếp; 
nước lau kính; nước tay rửa bồn cầu; nước hoa xịt phòng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
nước giặt, nước xả quần áo, bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, nước lau 
kính, nước tẩy rửa bồn cầu, nước hoa xịt phòng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-41122 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả quần áo; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau bếp; 

nước lau kính; nước tay rửa bồn cầu; nước hoa xịt phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
nước giặt, nước xả quần áo, bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, nước lau 
kính, nước tẩy rửa bồn cầu, nước hoa xịt phòng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-41123 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17 
(591) Hồng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa vệ sinh phụ nữ; dung dịch vệ sinh phụ nữ [tất cả không dùng cho mục 
đích y tế].  

 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: nước rửa vệ sinh phụ nữ, dung dịch vệ sinh phụ nữ [tất cả không dùng cho mục 
đích y tế], băng vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, quần lót vệ sinh, dung dịch vệ sinh phụ nữ 
chứa thuốc; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-41124 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt; nước xả vải; nước tẩy quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: hóa mỹ phẩm, bột giặt, nước giặt, nước xả vải, nước tẩy quần áo; giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2020-41125 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.7 
(591) Cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tisofo Việt Nam  (VN) 
26/39 Nguyễn Văn Lượng, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng 

quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều 
hành hoạt động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua 
bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, 
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bánh kem sinh nhật, bánh ngọt, bánh mì, nước suối, nước ngọt; giới thiệu và trưng bày sản 
phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

(210) 4-2020-41126 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng nâu, vàng. 
(731) Vũ Thị Dung  (VN) 

Thôn Hòa, xã Quảng Nham, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 

mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-41128 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại mắt kính Tuyết 
HÀ  (VN) 
Số 60 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt 3D; kính chống loá mắt; kính áp tròng; gọng kính đeo mắt; mắt kính; 

kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2020-41129 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại mắt kính Tuyết 
HÀ  (VN) 
Số 60 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt 3D; kính chống loá mắt; kính áp tròng; gọng kính đeo mắt; mắt kính; 
kính đeo mắt. 
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(210) 4-2020-41130 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Yến Khang  (VN) 

55 đường số 4B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thiên nhiên; hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu sả; tinh dầu trầm hương; 
tinh dầu tràm. 

 
 

(210) 4-2020-41131 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

2.7.13; A2.1.23; 20.7.1 
(591) Xanh, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH giáo dục Thiên 

Ân Phúc  (VN) 
262 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục 
mầm non hệ tư thục; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tiếng Anh. 

 

 
(210) 4-2020-41132 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.1.1; 25.1.6; 15.7.1; A24.3.7 
(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, nâu vàng, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu 
đỏ, nâu đậm. 

(731) Phan Xuân Nguyên  (VN) 
Số nhà 123, đường Phạm Nguyễn Du, 
phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 
socola; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống làm từ nước 
ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước ngọt; nước sinh tố. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh mì (phục vụ tại chỗ và mang đi); dịch vụ cung cấp thức 
ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-41136 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; A26.3.7; 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, 

trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhiên  (VN) 
Thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, thành 
phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dành cho thú cưng cụ thể là: chậu vệ sinh, khay vệ sinh, dây 

dắt cổ cho thú cưng, máy lọc nước, máy phun nước, túi đựng vận chuyển thú cưng, dụng cụ 
ăn uống (bao gồm: tô, bát, khay, bình), thiết bị khử mùi không khí, bình thức ăn và nước tự 
động cho thú cưng, thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2020-41137 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.1.24; 3.1.6 
(591) Vàng, vàng đậm, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhiên  (VN) 
Thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, thành 
phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dành cho thú cưng cụ thể là: chậu vệ sinh, khay vệ sinh, dây 

dắt cổ cho thú cưng, máy lọc nước, máy phun nước, túi đựng vận chuyển thú cưng, dụng cụ 
ăn uống (bao gồm: tô, bát, khay, bình), thiết bị khử mùi không khí, bình thức ăn và nước tự 
động cho thú cưng, thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2020-41138 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.9; A26.4.18 
(591) Đen, xám, vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Công Luận  (VN) 
Số 448/65/40h Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, balo, ví, thắt lưng, khăn quàng cổ, găng 

tay, tất (vớ), mũ (nón). 
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(210) 4-2020-41139 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh da trời, hồng đậm, hồng nhạt, 
cam. 

(540) 

 

(731) Mau Đức Thuận  (VN) 
18/91 ấp 7, KDC Đại Hải, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; yếm (xây) em bé; mũ nón; giày dép cho trẻ em; tất (vớ); bao tay 

chân cho trẻ em.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên quần áo; dịch vụ thêu thùa trên vải; dịch vụ may đo quần áo; 
dịch vụ gia công quần áo theo yêu cầu của người khác. 

 

 
(210) 4-2020-41140 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Nâu, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 
Số 50 Nguyễn Tất Thành, TDP 1, thị trấn 
Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk 
Nông 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà.   
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, 
trà, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cacao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, các sản 
phẩm từ cà phê như: cà phê bột, cà phê rang xay, cà phê hạt, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2020-41141 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE 
HUNTERGROUP  (VN) 
386/21B Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo 

cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng 

cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 

quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng cáo trên truyền hình; 

dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-41142 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 2.9.14; A2.9.17 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECHHUNT  
(VN) 
386/21B Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; quảng cáo; quản lý tư liệu bằng máy tính; tổ chức 

triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 

liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; soạn thảo tài liệu quảng cáo; 

bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục 

đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, tìm 

kiếm tài trợ; sản xuất phim quảng cáo; marketing; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy 

mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; cung cấp thông tin kinh doanh thông 

qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; tư vấn chiến lược truyền 

thông quảng cáo; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ dữ liệu người 

tiêu dùng cho mục đích thương mại hoặc marketing.  
 
 

(210) 4-2020-41143 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) HWA PAO RESINS CHEMICAL CO., 

LTD.  (TW) 

No.1-17, Laiganliao, Hai Cheng Vil., 

Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng cho đồ đi chân; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; chế phẩm 

dính dùng ghép cây; gôm [chất dính] dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo dạng thô; 

nhựa polyme, chưa xử lý; mát tít dùng cho da thuộc. 
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(210) 4-2020-41144 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.3; A26.11.12 
(731) HWA PAO RESINS CHEMICAL CO., 

LTD.  (TW) 
No.1-17, Laiganliao, Hai Cheng Vil., 
Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng cho đồ đi chân; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; chế phẩm 

dính dùng ghép cây; gôm [chất dính] dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo dạng thô; 
nhựa polyme, chưa xử lý; mát tít dùng cho da thuộc. 

 

 
(210) 4-2020-41145 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3 
(731) WANG PAO HUI  (TW) 

3F.-3, No. 13, Ln. 190, Fuxing N. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; dầu dùng cho mục đích làm 

sạch; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2020-41146 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH HUKUHODO Việt 

Nam  (VN) 
Tòa nhà Saigon Centre, số 65, đường Lê 
Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô; quảng cáo; tổ 
chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm.  
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(210) 4-2020-41147 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 11.3.18; 3.4.13; A3.4.2; A3.4.4; A3.4.24
(591) Đen, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Gu Bò Sốt  (VN) 

Số 6, đường số 6, khóm 5, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn.  

 

 
(210) 4-2020-41148 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gio Group  
(VN) 
Lô 17, « đất C2/No, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2020-41149 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Lệ Chi  (VN) 
120/98/76 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41150 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Đại Lộc  (VN) 
Số nhà 554, phố Lê Thanh Nghị, phường 
Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2020-41151 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ dò lỗi động cơ.  

 

 
(210) 4-2020-41152 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Anh  (VN) 
Phòng 3304, toà Park 9, khu đô thị 
Times City, số 458 Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2020-41153 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A1.1.10; A1.1.4; 

25.1.6 
(591) Vàng, nâu, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo trẻ 
Sơn La  (VN) 
Số nhà 30B, đường Trường Chinh, tổ 4 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2020-41156 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY  

(US) 
1 River Road, Schenectady NY 12345, 
New York, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng di động có thể tải xuống để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền 
nhiễm bằng cách theo dõi thông tin danh tính cá nhân, đặt vé và đặt chỗ và dữ liệu kiểm tra 
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y tế cho các ngành vận tải, nhà hàng-khách sạn-lưu trú (hospitality) và giải trí; ứng dụng di 
động có thể tải xuống để ngân chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm bằng cách theo dõi 
các quy trình vệ sinh và làm sạch. 

 

 
(210) 4-2020-41157 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh ngọc, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thủy Tiên  (VN) 
310 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải lụa; lụa tơ tằm; vải tơ nhân tạo; vải dệt kim; vải in hoa; vải tơ tằm.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: vải các loại, lụa tơ tằm, 
chăn, ga trải giường, vỏ gối, rèm cửa, khăn trải bàn, quần, áo, cà ra vát, khăn choàng cổ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2020-41158 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 26.3.2; 

26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ xuất 
nhập khẩu Hải Đăng  (VN) 
70/6 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Cục kê bê tông (vật liệu xây dựng phi kim loại - loại phụ liệu xây dựng dùng 

trong công tác đổ bê tông).  
 

 
(210) 4-2020-41159 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty quản lý tài sản sở 

hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-41162 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.5.3; 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12; 

25.5.25; A1.1.10; A1.1.4; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, trắng, 

da cam, tím nhạt, xanh tím than, xanh 
ngọc, vàng, hồng nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây 
thun Hiệp Thành  (VN) 
168/7/1A Lê Đình Cẩn, khu phố 10, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 17: Dây thun (dây chun) khoanh tròn làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2020-41165 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) YUN JEONG, CHOI  (KR) 

101-502ho, Gukhoe-daero 597, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi cho trẻ em; túi; túi thể thao đa năng; túi sách học sinh; túi chuyên dùng để 

đựng hộp cơm trưa rỗng; cặp sách chống gù lưng [cặp sách học sinh Nhật Bản]. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; đồ đi ở chân; quần áo 
lót.  

 

 
(210) 4-2020-41166 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) BACHA COFFEE PTE. LTD.  (SG) 

390 Havelock Road, #08-06 King's 
Centre, Singapore 169662 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà/chè; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên (pastry); 
bánh kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh quy hạnh nhân (macarons); sôcôla; kem lạnh; đá lạnh 
có thể ăn được; mật ong; nước mật đường; xốt [gia vị]; gia vị; hạt cà phê rang; đồ uống trên 
cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2020-41167 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(731) Công ty TNHH thời trang Đa 
Gia  (VN) 
Số 75 Lô L, đường số 2, khu dân cư Phú 

Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn; quần áo trẻ em may sẵn; mũ nón (quần áo); giày 

dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-41168 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh đen, tím. 

(731) WINIX INC.  (KR) 

(Jeongwang-dong) 295, Gongdan 1-

daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí (không phải là bộ phận của máy); máy hút ẩm dùng 

trong gia đình; máy giữ độ ẩm dùng trong gia đình; máy sưởi dùng để làm nóng không khí; 

máy lọc nước gia dụng; thiết bị lọc và rửa không khí; bộ lọc làm sạch không khí; bộ lọc cho 

máy hút ẩm; bộ lọc cho máy giữ độ ẩm dùng điện; bộ lọc cho máy sưởi không khí; bộ lọc 

cho máy lọc nước; bộ lọc cho thiết bị lọc và rửa không khí. 
 

 
(210) 4-2020-41169 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2020-41170 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Rostex Pharma 

USA  (VN) 
541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thuốc đông y; men dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-41172 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 7.15.26; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đen, da cam, vàng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ xây lắp 

điện Trọng Hưng Solar  (VN) 
18 Phần Lăng 7, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: tấm pin năng lượng mặt trời, máy phát điện, thiết bị 

truyền dẫn điện, thiết bị phân phối điện. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2020-41173 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần ACEBOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2020-41174 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH quốc tế 

Organic Việt Nam  (VN) 
Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, xả vải; nước tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); nước rửa tay nhằm mục 

đích vệ sinh (không chứa thuốc); nước rửa chén; nước lau kính; nước tẩy rửa sàn, nhà vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2020-41175 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Trương Gia Mạc  (VN) 

P508-E3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ mát-xa (xoa bóp). 

 

 
(210) 4-2020-41176 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây, ghi 

nhạt. 
(540) 

 

(731) Phạm Hữu Chuân  (VN) 
Thôn Hồng Thịnh, xã Quỳnh Mỹ, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ luyện tập; búp bê; nhà của búp bê; bộ mô hình thu 

nhỏ (đồ chơi); mô hình thu nhỏ của xe cộ; mô hình đồ chơi; đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2020-41177 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp tự 
động hóa AITECH 360  (VN) 
Thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; thiết bị để gia công cơ khí; máy in; máy chế biến gỗ; động cơ - 
(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); hộp số - (không dùng cho xe cộ). 

 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41179 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Xuân Huy  (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

 
(210) 4-2020-41180 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Xuân Huy   (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  

 

 
(210) 4-2020-41181 (220) 06.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Xuân Huy      (VN) 

Khu 5, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2020-41182 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông phẩm 
Agrona  (VN) 
Xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 30: Ca cao; cà phê; trà; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-41183 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH NEW BUILD  (VN) 

150 Bis Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (cụ thể là: xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình 

công nghiệp); dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng; hoàn thiện 
công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; 
dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ vệ sinh công trình xây dựng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ốp sét; in lụa; in phun; in mẫu vẽ; in ảnh chụp. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính; quản trị hệ thống máy vi tính; hoạt 
động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính (như: dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê máy tính); thiết kế phần mềm 
máy tính; dịch vụ kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2020-41185 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIOGREEN TECH  
(VN) 
Số 8, đường số 66, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn bổ sung cho động vật dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng trong thức ăn gia súc; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; men tiêu hóa 
trong thức ăn chăn nuôi; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-41186 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH BIOGREEN TECH  
(VN) 
Số 8, đường số 66, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thức ăn bổ sung cho động vật dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong thức ăn gia súc; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; men tiêu hóa 
trong thức ăn chăn nuôi; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-41187 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH BIOGREEN TECH  
(VN) 
Số 8, đường số 66, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; chế phẩm sinh học dùng cho chăn nuôi 

(không dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2020-41188 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIOGREEN TECH  
(VN) 
Số 8, đường số 66, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; chế phẩm sinh học dùng cho chăn nuôi 

(không dùng cho mục đích thú y).  
 

 
(210) 4-2020-41189 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIOGREEN TECH  
(VN) 
Số 8, đường số 66, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; chế phẩm sinh học dùng cho chăn nuôi 

(không dùng cho mục đích thú y). 
 

 
(210) 4-2020-41190 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
An Thống Nhất   (VN) 
Số 10, đường số 2, khu dân cư Bình 
Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ bảo vệ ban đêm; dịch vụ vệ sĩ/dịch vụ bảo vệ; dịch vụ 

người đi kèm; dịch vụ bảo vệ chung cư; dịch vụ bảo vệ cao ốc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2020-41191 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.3.20; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
An Thống Nhất   (VN) 
Số 10, đường số 2, khu dân cư Bình 

Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 

Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ bảo vệ ban đêm; dịch vụ vệ sĩ/dịch vụ bảo vệ; dịch vụ 

người đi kèm; dịch vụ bảo vệ chung cư; dịch vụ bảo vệ cao ốc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2020-41192 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
An Thống Nhất    (VN) 
Số 10, đường số 2, khu dân cư Bình 

Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ bảo vệ ban đêm; dịch vụ vệ sĩ/dịch vụ bảo vệ; dịch vụ 

người đi kèm; dịch vụ bảo vệ chung cư; dịch vụ bảo vệ cao ốc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2020-41193 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Đặng Thị Thu Huyền  (VN) 
B.0109 C/C Thạnh Lộc, Thạnh Lộc, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét; váy; áo sơ mi; bộ quần áo; quần dài. 
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(210) 4-2020-41194 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Đại Dương Đỏ  
(VN) 
280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-41195 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; A24.15.7; 

A26.11.9 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Đại Dương Đỏ  
(VN) 
280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch 

vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-41196 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.15 
(591) Hồng đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhài  (VN) 
Tổ 31 cụm 5, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt 

giống thực vật; cây trồng; cây giống; cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: hạt giống ngũ cốc chưa xử lý, mầm hạt giống cho 
lĩnh vực thực vật học, hạt giống thực vật, cây trồng, cây giống, cây, hoa tươi.  
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(210) 4-2020-41201 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH YAMATO Quốc 
TẾ  (VN) 
Số 9A, Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2020-41202 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-41203 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-41204 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2020-41205 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 

phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-41206 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 

phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-41207 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A24.7.23; A3.7.24; 

3.7.16 

(591) Xanh da trời, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế VIETCOM TODAY  (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 9, đường 

Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng lao động; tuyển 

dụng nhân sự. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; hướng 

dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; dịch vụ tư vấn du học.  
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(210) 4-2020-41208 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; 13.1.5; 26.1.1; 24.7.3 

(591) Xanh tím than, tím, tím nhạt, xanh da 

trời, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục hợp 
tác quốc tế VINANIPPON  (VN) 
Số 981 đường Giải Phóng, phường Giáp 

Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng lao động; tuyển 

dụng nhân sự.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; hướng 

dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; dịch vụ tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2020-41209 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 5.3.11; 

A5.3.15; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Sản Gò 
Công  (VN) 
Số 20 đường Thủ Khoa Huân, phường 5, 

thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

(210) 4-2020-41210 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xám tối. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vải Việt  (VN) 
70 đường 3643 Phạm Thế Hiển, phường 

7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô. 
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(210) 4-2020-41211 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.3.23; 

26.1.10; A26.3.5; 6.1.2; 17.1.19 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SINORI   (VN) 
Sari Town, khu đô thị Sala, số 35 đường 
B4, phường An Lợi Đông, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; trà; bánh ngọt; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-41212 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SINORI  (VN) 
Sari Town, khu đô thị Sala, số 35 đường 
B4, phường An Lợi Đông, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; trà; bánh ngọt; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2020-41213 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.8; A3.13.24; A3.13.4 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DYNAMIC RETAIL  
(VN) 
Số 93 đường số 10, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế 
phẩm trang điểm; tinh dầu (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm vitamin.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dạng giấy ăn được; thực 
phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; nước mật cho thực phẩm; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; 
mật ong.  
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mật ong.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm chăm sóc 
da, chế phẩm để chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm, tinh dầu (mỹ phẩm), mật ong và các 
sản phẩm từ mật ong, trà (chè), kem, đồ thời trang (quần áo, giày dép, đồ đội đầu, túi xách), 
khăn, tạp dề, đồ uống có cồn, rượu mật ong, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực 
phẩm dạng giấy ăn được, thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo, nước mật cho thực phẩm, 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo.  

 

 
(210) 4-2020-41214 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh.  

 

 
(210) 4-2020-41215 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh.  

 

 
(210) 4-2020-41216 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 
đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 
lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2020-41217 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 
lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2020-41218 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 
lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2020-41219 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt    (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 

lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh.    
 

 
(210) 4-2020-41220 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt  (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 

đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 

lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh. 

 
 

(210) 4-2020-41221 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 

chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-41222 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 

chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41223 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 

chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-41224 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 

chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-41225 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 

chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-41226 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41227 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41228 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41229 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2020-41230 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
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(210) 4-2020-41231 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-41232 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2020-41233 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41234 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa & 
thẩm mỹ Thu Cúc  (VN) 
Số 286, 288, 290, 292, 294 Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn, bán lẻ thực phẩm 
chức năng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2020-41235 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.10; A15.9.11 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Mekong One  

(VN) 
58 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền 
thông; mua bán, xuất nhập khẩu: sơn, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2020-41236 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Võ Thành Vinh  (VN) 

26/3 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính thời trang; bao kính đeo mắt. 
 

Nhóm 18: Balô; túi xách; ví; cặp da; vali du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; khăn quàng cổ; mũ đội đầu; thắt lưng (trang phục) 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: kính đeo mắt, mắt kính, gọng kính, kính thời trang, bao 
kính đeo mắt, balô, túi xách, ví, cặp da, vali du lịch, quần, áo, giày, khăn quàng cổ, mũ đội 
đầu, thắt lưng. 

 
 

(210) 4-2020-41237 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Võ Thành Vinh  (VN) 

26/3 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính thời trang; bao kính đeo mắt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: kính đeo mắt, mắt kính, gọng kính thời trang, bao kính đeo 
mắt. 

 
 

(210) 4-2020-41238 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Võ Thành Vinh  (VN) 

26/3 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính thời trang; bao kính đeo mắt. 
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Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: kính đeo mắt, mắt kính, gọng kính, kính thời trang, bao 
kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2020-41240 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A7.1.9; A7.1.11; 26.1.1; 24.13.1; 

A5.5.20; 6.1.2 
(591) Nâu, vàng, trắng, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dệt thổ cẩm GLAR  (VN) 
Thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi du lịch; địu trẻ em; ví tiền; ví bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2020-41241 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh lục đậm, trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ nhà hàng Louis Việt 
Nam   (VN) 
68A Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống); hạt giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-41242 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ nhà hàng Louis Việt 
Nam   (VN) 
68A Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống); hạt giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
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(210) 4-2020-41244 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 1.5.1; A2.1.16 
(591) Xanh tím than đậm, xanh tím than nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, xanh đen đậm, xanh đen nhạt. 

(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 
15-1, Kyobashi 1 -Chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng.  
 

Nhóm 32: Đồ uống dùng cho thể thao giàu protein không chứa cồn (không dùng trong y tế); 
đồ uống dùng cho thể thao không chứa cồn (không dùng trong y tế); đồ uống dùng cho thể 
thao dưới dạng thạch không chứa cồn (không dùng trong y tế); chế phẩm để làm đồ uống 
dùng cho thể thao không chứa cồn (không dùng trong y tế); đồ uống tăng lực.  

 

 
(210) 4-2020-41248 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2020-41249 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen  (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2020-41250 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn sở hữu 
trí tuệ IPFLAME  (VN) 
Tầng 2, toà nhà Udic Complex Hoàng 

Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ (sở hữu công 

nghiệp - quyền tác giả-giống cây trồng); dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều 

tra và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. 
 

 
(210) 4-2020-41251 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A8.1.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, tím, xanh, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 
 

(210) 4-2020-41252 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A8.1.16; 26.1.1; 

25.7.25; 5.7.8; 5.7.12; 25.5.25; 8.1.19 

(591) Đỏ, vàng, cam, tím, xanh, trắng, nâu, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
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(210) 4-2020-41254 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.16; 26.1.1; 25.7.25; 5.7.8 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  

 

 
(210) 4-2020-41255 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 5.5.19; 5.7.20; A5.1.5 
(591) Đỏ, hồng, vàng, cam, trắng, xanh lá cây, 

nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2020-41259 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.11.3; A7.1.12; 26.15.15 
(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BSG HOLDING  
(VN) 
Tầng 5, số nhà 10, ngõ 72 Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; môi giới bất động sản, cho 
thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; phá dỡ các công trình xây 
dựng; xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.    
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Nhóm 42: Tư vấn và thiết kế quy hoạch các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, 
khu công nghiệp, khu đô thị; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết lập các bản vẽ xây dựng.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-41260 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 24.9.1; 26.1.1; A2.3.18 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu nhạt, nâu đậm, 

vàng nâu, tím, nâu tím, xanh tím đậm, 
xanh tím nhạt, hồng, trắng hồng nhạt, 
trắng hồng, trắng hồng đậm, cam đất 
nhạt, cam đất đậm, bạc, xanh da trời 
đậm, xanh da trời nhạt, xám nhạt, xám 
đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sữa chua Cô 
Tây  (VN) 
Tổ 4, khu 5, phường Cẩm Thành, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ uống, sữa chua (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-41261 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, nâu đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt One  (VN)
Số 37, Đào Duy Từ, phường Trường Thi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao & văn hóa: dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch thuật; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải 
trí); dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục). 

 

 
(210) 4-2020-41262 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 
sáng Tân Thượng Hải  (VN) 
Số 8, tổ 15, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Đèn led bao gồm: đèn chùm, đèn treo tường, đèn quạt, đèn ngoài trời, đèn tuýp 
các loại, đèn âm trần các loại, đèn năng lượng mặt trời, bóng đèn led đui xoáy E27 các loại. 

 

 
(210) 4-2020-41263 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Hồng cánh sen, trắng, 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SEEN FASHION & 
ENTERTAINMENT  (VN) 
36 Mai Chí Thọ, khu phố 2, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức hoạt động ca nhạc tạp kỹ; tổ 

chức các hoạt động thể thao, giải trí khác; sản xuất và phát hành âm nhạc. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang liên quan đến trang phục, giày dép, đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-41266 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế đầu tư xây dựng và 
thương mại CIC  (VN) 
Tầng 2, toà nhà QIG-Km5, đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ sách; ghế; bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 

kệ); giá treo đồ. 
 

 
(210) 4-2020-41267 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.1.2; 26.5.9; 26.7.25 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Hải Yến  (VN) 
Tổ 1, khu 2A, phường Cẩm Trung, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người (chăm sóc da mặt, chăm sóc 
tóc). 
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(210) 4-2020-41269 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH kỹ thương An 

VŨ  (VN) 
18/5 đường Trung Mỹ Tây 14A, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da vả giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], đồng hồ, mắt kính. 

 

 
(210) 4-2020-41271 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; 26.15.15; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần phương tiện 

điện thông minh SELEX  (VN) 
Nhà B26, BT6, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin; thiết bị nạp ắc quy. 
 

Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe ô tô; linh kiện của xe máy; link kiện của xe máy điện; 
linh kiện của xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2020-41272 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phong Thành  
(VN) 
Biệt thự liền kề SC-23, khu chức năng đô 
thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2020-41275 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.16 
(591) Cam, đỏ đun, vàng tươi, be sáng, đen 

thuần. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Trang  (VN) 
Số 20 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-41277 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; 5.3.20; 26.1.1; 

1.15.23; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nam y gia truyền 
Phùng Gia  (VN) 
Xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-41278 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn AQUATEX 
Việt Nam  (VN) 
Xóm Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn; sơn lót. 

 

 
(210) 4-2020-41279 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Quảng  (VN) 

Thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1002 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến thế; ắc quy điện; tụ điện; dây dẫn điện; bộ nối điện.  
 

 
(210) 4-2020-41280 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.4.4 

(591) Đỏ đô. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hùng Phát  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-41281 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; A10.3.16; 10.3.10 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Anh Thái   (VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-41283 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TH3  (VN) 
Số nhà 24, phố Dịch Vọng, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cafe; nhà 

hàng ăn uống; quán giải khát, quán chè; tiệm bánh. 
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(210) 4-2020-41285 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2020-41286 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41287 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-41288 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong     (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41289 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM    (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41290 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-41291 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM    (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-41292 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.1; 1.5.15; 1.5.1; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Trắng, xanh cô ban, vàng đồng, vàng 

đồng nhạt. 
(731) Liên đoàn bóng rổ thành phố 

Hà Nội    (VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức thành phố, số 1 
Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trang thiết bị dụng cụ thể thao như: dụng cụ rèn luyện thể hình, dụng cụ rèn 

luyện và thi đấu các môn thể thao bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn.  
 
 

(210) 4-2020-41293 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.3.1; 1.5.15; 1.5.1; 7.1.5 
(591) Trắng, xanh oô ban, vàng đồng, vàng 

đồng nhạt. 
(731) Liên đoàn bóng rổ thành phố 

Hà Nội   (VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức thành phố, số 1 
Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo môn bóng rổ; dịch vụ huấn luyện môn bóng rổ; tổ chức các cuộc 

thi bóng rổ (giáo dục và giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu bóng rổ; tổ chức các cuộc thi thể 

thao.  
 

 
(210) 4-2020-41294 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A18.1.12; 18.1.11; 26.1.6 

(591) Đỏ cam, xanh lục, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thông tin 
tín hiệu đường sắt Đà Nẵng  
(VN) 
218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng     

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống công trình thông tin, tín hiệu giao 

thông đường sắt.  
 

 
(210) 4-2020-41295 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm ENDOPHACO  (VN) 
Số 72 ngõ 88 đường La Nội, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-41296 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm ENDOPHACO    (VN) 
Số 72 ngõ 88 đường La Nội, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41297 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  
(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2020-41298 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  
(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2020-41299 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; A11.3.7; 

A26.1.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tầm nhìn 
Vạn Phúc Hưng  (VN) 
2177/1/10/4A đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 

13, khu phố 7, thị Trấn Nhà Bè, huyện 

Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-41300 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.4; 3.4.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Thành 
AKURUHI  (VN) 
124 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-41301 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím than, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

xuất nhập khẩu Xe Hơi Trực 
Tuyến  (VN) 
162C1 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn; chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên 

liệu động cơ; dầu nhiên liệu; nhiên liệu. 
 

 
(210) 4-2020-41302 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; A26.11.9; 26.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH KINGMORE 

RACKING Việt Nam  (VN) 
Lô IV-6, IV-7 Khu công nghiệp Mỹ 
Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; khay chuyển hàng hóa bằng kim loại; 

tấm nâng hàng bằng kim loại để vận chuyển; máng tải hàng hóa bằng kim loại; dây thép; 
thanh kim loại. 
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(210) 4-2020-41303 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; A26.11.9; 26.15.15; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH KINGMORE 
RACKING Việt Nam  (VN) 
Lô IV-6, IV-7 khu công nghiệp Mỹ 

Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; khay chuyển hàng hóa bằng kim loại; 

tấm nâng hàng bằng kim loại để vận chuyển; máng tải hàng hóa bằng kim loại; thanh kim 

loại; ốc vít bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41305 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  
(VN) 
298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.  

 

Nhóm 06: Khuôn đúc (bằng kim loại).  

 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô; nhựa dẻo bán thành phẩm; chất dẻo bán 

thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: ghế, bàn, tủ, kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); 

móc áo; tấm nâng hàng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng như: rổ, giỏ dùng cho gia đình, xô, thùng, chai lọ, lọ 

đựng gia vị; đồ chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho 

gia đình và nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, thìa, dĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; 

tách; chén; cốc; ca; bình (hũ); gầu; chậu giặt; chậu tắm; cái kẹp phơi quần áo; bình cắm 

hoa; chậu hoa; thùng rác; dụng cụ hốt rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp.  
 

Nhóm 40: Gia công các chi tiết cơ khí; tái chế.  
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1010 

(210) 4-2020-41306 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Thiên Trường  
(VN) 
Số 41 thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2020-41307 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PM 80 LTD.  (TH) 

111, Charat Mueang Road, Rong 
Mueang Sub-district, Pathum Wan 
District, Bangkok 10330 Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Chất chiết từ quả nhãn không chứa cồn; chất chiết từ quả nhãn không chứa cồn 

được sử dụng trong việc chế biến đồ uống; đồ uống không chứa cồn được làm chủ yếu từ 
chiết xuất của quả nhãn, vitamin và chất dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); đồ 
uống có ga được làm chủ yếu từ chiết xuất của quả nhãn và vitamin (không dùng cho mục 
đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-41308 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghệ Hiệp Phát  (VN) 
24 đường số 16 Cư Xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; dao phay ngón, dao phay mặt, mảnh dao tiện, đài, cán dao phay phá, 

tiện, mũi khoan, taro, máy nung nhiệt, đầu dao, dầu kẹp dao, đầu gắn đao, đầu kẹp mũi 
khoan, bộ truyền dữ liệu, dầu cắt gọt kim loại, máy tách váng dầu, máy vệ sinh dầu, dây 
đồng, máy mài dao phay ngón, máy mài mũi khoan, máy hút sương dầu, máy taro, máy lọc 
dầu, máy tách váng dầu, máy vệ sinh dầu, máy dập chữ cầm tay, máy dập nhãn kim loại.  
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(210) 4-2020-41309 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Tự Lập  
(VN) 
Khu Hành Chính, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; khớp nối ống, không bằng kim loại; nhựa tổng 
hợp, bán thành phẩm.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; đá; gạch; bê tông; nhựa đường; ống 
cứng, không bằng kim loại cho xây dựng.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công 
trường xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ khai thác đá; khai thác 
mỏ.  

 

 
(210) 4-2020-41310 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.9; A26.4.18 
(591) Cam, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiết bị Công nghiệp 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mua bán dụng cụ cầm tay cụ thể là kéo cắt, cưa tay, 

cờ lê, mỏ lết, bộ đầu vít, mũi khoan, lưỡi cưa; mua bán thiết bị đo cụ thể là thước đo chiều 
dài, thước đo góc, thước đo mức, thước đo lượng, súng bấm ghim; mua bán các loại máy 
công nghiệp cụ thể là: máy khoan, máy bào gỗ, máy cưa, máy đánh bóng, máy đục, máy 
mài, máy phay, máy thổi khí, máy phun hơi; mua bán thiết bị khí nén: xi lanh, van điện tử; 
mua bán các thiết bị điện cụ thể là: tủ điện, đèn điện, bộ ngắt mạch, ổ cắm, dây điện, cầu 
dao điện, máy biến áp điện; mua bán đồ bảo hộ cụ thể là: giày bảo hộ, mũ bảo hộ, quần áo 
bảo hộ, khẩu trang bảo hộ, dây an toàn, bàn ghế, khóa tủ, khóa móc cửa, khóa dây; mua bán 
băng dính để sử dụng cho công nghiép, băng dính cách nhiệt, băng dính cách điện pvc, 
băng dính ống pvc, băng dính hai mặt, băng dính dùng để đóng gói, sơn, vòi phun nước, 
ống nước.  
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(210) 4-2020-41311 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần sơn quốc tế 

Châu á   (VN) 
Lô số 2 CN1 - Cụm Công nghiệp Ngọc 
Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn, dung môi dùng cho sơn dầu, dung môi dùng cho véc ni.  
 

Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu công nghiệp; chất kết dính dùng cho sơn, chất pha loãng 
cho sơn; sơn lót; véc ni.  

 
Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trát tường; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2020-41312 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, xám đen. 
(731) Trần Thị Yên  (VN) 

Thôn Địch Giao, xã Giao Tân, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa mặt; bồn cầu (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa 

sen; vòi bếp (thiết bị vệ sinh); bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2020-41313 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, trắng. 
(731) Trần Thị Yên  (VN) 

Thôn Địch Giao, xã Giao Tân, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa mặt; bồn cầu (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa 

sen; vòi bếp (thiết bị vệ sinh); bồn tắm. 
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(210) 4-2020-41314 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.10; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ công 

nghệ kỹ thuật Trường Giang  
(VN) 
Số 111 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa; giao nhận hàng hóa; môi giới hàng 

hải; cho thuê tàu thuyền. 
 

 
(210) 4-2020-41315 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đen, nâu vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại A1  (VN) 
Xóm 3, thôn Nham Kênh, xã Thanh 
Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt). 

 

 
(210) 4-2020-41316 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen. 
(731) Đàm Minh Tú  (VN) 

T2 K1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: thực phẩm sạch, thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm 

chưa qua chế biến; cửa hàng mua bán: thực phẩm sạch, thực phẩm đã qua chế biến, thực 
phẩm chưa qua chế biến, thủy, hải sản tươi sống. 
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(210) 4-2020-41317 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Phạm Đào Quốc Việt  (VN) 

C97 cao ốc cao cấp, 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục địch y tế. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2020-41318 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.15; 5.7.3 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất Tân úc Việt  (VN) 
Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Dấm bia; lúa mạch nghiền; bột lúa mạch; lúa mạch đã bóc vỏ. 
 

Nhóm 31: Quả của cây hoa bia; cây hoa bia; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; lúa 
mạch.  

 

Nhóm 32: Bia; hèm bia, chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; cốc-tai trên cơ sở 
bia; bia mạch nha. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bia, lúa mạch, hoa bia, men bia, mạch nha dùng cho 
ngành bia và rượu. 

 
 

(210) 4-2020-41319 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất Tân úc Việt  (VN) 
Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa bột; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2020-41320 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.1; 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Lại Thị Phương Thảo  (VN) 
P206, C9, tập thể Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy tiếng Anh. 

 

 
(210) 4-2020-41321 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, xanh rêu đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Quang Vinh  (VN) 
416/2 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2020-41322 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Cao 
KỲ  (VN) 
Số 88 Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thủy hải sản tươi sống. 

 

 
(210) 4-2020-41323 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại thiết bị điện Sài 
Gòn  (VN) 
192/34/11 Phú Thọ Hòa, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: đèn led. 
 

 
(210) 4-2020-41326 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Vòng Xanh  (VN)
100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp thể thao; phụ kiện xe đạp (xích, nhông, phanh, đĩa). 
 

 
(210) 4-2020-41327 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty TNHH SIE ACADEMY  
(VN) 
46/13 Trần Quý Khoách, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: mỹ phẩm, nước hoa, 

nước súc miệng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích làm đẹp, dược 

phẩm, thiết bị và dụng cụ nha khoa, máng niềng răng trong suốt, tăm nhựa, chỉ nha khoa, 

bàn chải, dụng cụ làm sạch khe răng, dụng cụ làm sạch lưỡi, răng giả, dụng cụ (y tế) làm 

sạch trong nha khoa, thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2020-41328 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn Bay  
(VN) 
7/3 Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
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(210) 4-2020-41329 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Kim Vui  (VN) 

Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-41330 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Bảo An  (VN) 
17 đường 7A, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2020-41331 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Bảo An   (VN) 
17 đường 7A, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-41332 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 29: Nho khô và nho khô đã được chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-41333 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.4; A25.7.8; 

26.7.25 

(731) Trần Thị Cẫm Tiên  (VN) 
173D Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 

sản phẩm: quần áo, ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali làm từ da và giả da, 

mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát. 
 
 

(210) 4-2020-41334 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh 
Biotech  (VN) 
371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng dạng cốm dùng cho mục đích y 

tế; nấm đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà đông trùng hạ thảo (không dùng mục đích y tế); 

trà gừng; trà hoa cúc; trà khổ qua. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: trà thảo 

dược (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm chức năng dạng cốm dùng cho mục đích y tế, nấm đông trùng 

hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà đông trùng hạ thảo (không 

dùng mục đích y tế), trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, đông trùng hạ thảo sấy khô, đông 

trùng hạ thảo được chế biến thành dạng bột; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục 

đích thương mại. 
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(210) 4-2020-41335 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Phạm Hoàng Mai Huyền 
Phương  (VN) 
1073/32 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho móng tay và móng chân; sơn móng tay; móng tay, móng 

chân nhân tạo thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: kìm, kéo, dao, bấm móng tay chân, dũa móng tay chân 

thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm dùng cho móng tay và móng chân, sơn móng tay, móng tay, 

móng chân nhân tạo, kìm, kéo, dao, bấm móng tay chân, dũa móng tay chân. 

 

Nhóm 41: Dạy nghề; đào tạo nghề chuyên ngành về thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sóc sức 

khỏe; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm 

mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-41336 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.25; A7.5.8 

(591) Đen, trắng, nâu nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ dịch 
vụ Pháp Lý  (VN) 
202B đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ 

công nghệ thông tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 

thông qua một trang web; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); 

dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài 

liệu pháp lý; cấp giấy phép (dịch vụ pháp lý) trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; mạng xã 

hội trực tuyến. 
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(210) 4-2020-41338 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; A15.7.2; 15.1.13 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lý Cẩm Sâm  (VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy cụ thể là: đá cắt, đá mài, đĩa nhám xếp, đĩa nỉ đánh bóng, lưỡi 

cắt kim loại, lưỡi cắt gạch. 
 

 
(210) 4-2020-41339 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Lý Cẩm Sâm  (VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy cụ thể là: đá cắt, đá mài, đĩa nhám xếp, đĩa nỉ đánh bóng, lưỡi 

cắt kim loại, lưỡi cắt gạch. 
 

 
(210) 4-2020-41340 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mai Dung   (VN) 
985/11 hương lộ 2, khu phố 8, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41341 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Dung    (VN) 
985/11 hương lộ 2, khu phố 8, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-41342 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đánh giá chất lượng Quốc 
TẾ   (VN) 
Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc.  

 

 
(210) 4-2020-41343 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh tím, đỏ, ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đánh giá chất lượng Quốc 
TẾ    (VN) 
Thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2020-41344 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Gia   (VN) 

Đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị 
xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai; nước uống tinh khiết đóng 

bình. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh 
khiết đóng bình. 
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(210) 4-2020-41345 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lý Văn Hiền  (VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  

 

 
(210) 4-2020-41346 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lý Văn Hiền  (VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2020-41347 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.15.15; A25.7.5; 1.15.5; 26.3.4
(591) Vàng, cam, nâu, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Phạm Anh Tuấn  (VN) 
A11 khu nhà ở TM, 319 Lý Thường 
Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; công trình 

xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; vật liệu xây dựng chịu 
lửa bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim 
loại; gỗ xây dựng; ván gỗ dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại cho xây dựng, 
phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại, vật 
liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ xây 
dựng, ván gỗ dùng cho xây dựng, vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng, 
tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; quảng cáo; marketing; tổ 
chức triển lãm cho mục thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2020-41349 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Phạm Anh Tuấn  (VN) 
A11 khu nhà ở TM, 319 Lý Thường 
Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; công trình 

xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ dạc; vật liệu xây dựng chịu 
lửa bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41350 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.13; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Phạm Anh Tuấn  (VN) 
A11 khu nhà ở TM, 319 Lý Thường 
Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; công trình 

xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; vật liệu xây dựng chịu 
lửa bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41351 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh lam, đỏ, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Phạm Anh Tuấn   (VN) 
A11 khu nhà ở TM, 319 Lý Thường 
Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; công trình 

xây đựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; vật liệu xây dựng chịu 
lửa bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim 
loại; gỗ xây dựng; ván gỗ dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng kim Ioại dùng 
cho xây đựng; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng.  
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Nhóm 31: Củ hoa; cây giống; hạt giống để trồng; cây trồng; hoa tự nhiên; thảm cỏ tự nhiên. 
 

Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; mua bán vật liêu xây dựng; quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản Iý tài chính; lập dự án đầu tư 
xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; thi công xây dựng nhà cửa; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; thi công lắp đặt nội thất; thi công lắp đặt ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết lập 
bản vẽ công nghiệp.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch 
vụ chăm sóc vườn ươm cây; khám chữa bệnh cho cây; cho thuê thiết bị trồng trọt; chăm sóc 
bãi cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-41352 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, be, vàng, đa cam, đỏ, nâu 

đậm, nâu nhạt, đen, trắng. 
(731) 7-ELEVEN, INC.  (US) 

3200 Hackberry Road, Irving, Texas 
75063, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi nhồi bông; búp bê; gấu bông (gấu nhồi 

bông); đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; nhân vật đồ chơi; trò chơi; đồ chơi của trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-41353 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Võ Ngọc Hoài  (VN) 

ấp 4 B, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 

phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường ống, 
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bồn cầu, lavabo (bồn rửa mặt, rửa tay), lavabo tủ vệ sinh (bồn rửa có tủ kệ để đồ), chậu rửa 
chén, vòi hoa sen, bồn tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, gương soi, 
kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, phễu thoát nước bằng 
kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ 
đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo 
cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng 
giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải và kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, 
kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 

 

 
(210) 4-2020-41354 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Nông  (VN) 
73 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón. 

 

 
(210) 4-2020-41355 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống bò sữa 
Mộc Châu  (VN) 
Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa; sản phẩm sữa; váng sữa; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2020-41356 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống bò sữa 
Mộc Châu  (VN) 
Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa; sản phẩm sữa; váng sữa, sữa chua.  
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(210) 4-2020-41357 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống bò sữa 
Mộc Châu   (VN) 
Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa; sản phẩm sữa; váng sữa, sữa chua.  
 

 
(210) 4-2020-41358 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.7; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển T&H Việt Nam   (VN) 
20 đường Song Hành quốc lộ 22, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: quần áo nam, trang phục lót nam, tất (vớ).   
 

 
(210) 4-2020-41359 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.3.20; 5.13.25 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu tư và 
phát triển T&H Việt Nam   (VN) 
20 đường Song Hành quốc lộ 22, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: quần áo nữ, trang phục lót nữ, quần áo trẻ em, khăn, khẩu trang vải, 
khẩu trang y tế.  

 
 

(210) 4-2020-41361 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Lan Anh  (VN) 
Đội 1, xã Võng La, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu sản phẩm thiết bị vệ sinh công 

nghiệp, cụ thể là: máy chà sàn, máy hút bụi, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ lau kính, hóa chất vệ 

sinh, thùng rác, pad chà sàn, chất tẩy rửa; mua bán và phân phối đồ gia dụng, cụ thể là: cây 

lau bụi chạy pin, tải giày vải, kệ sách, bếp nướng điện không khói, nồi lẩu, hộp cơm giữ 

nhiệt, nồi chiên, máy hút bụi, máy xay tiêu, máy làm sữa chua, máy đuổi muỗi, dụng cụ vắt 

cam, máy hút bụi, bàn là, túi đựng đồ đa năng, cân, dụng cụ lau kính có bình xịt, bàn chải, 

bơm điện hai chiều, cây lau nhà, máy sấy quần áo, máy sấy tóc, ấm đun nước siêu tốc, chập 

nhà bếp thông minh, bộ nhả kem đánh răng, máy khoan bắt vít cầm tay, máy ép chậm, máy 

may, ghế hơi, màn cửa, quạt, đồ chơi trẻ em, nệm, dụng cụ làm bún, kệ để đồ đa năng, chậu 

rửa bát, dụng cụ nhà bếp, thiết bị vệ sinh, máy cắt lông xù quần áo, phích nước giữ nhiệt, 

bình pha trà, chăn điện, tủ đựng đồ, phụ kiện thiết bị âm thanh, thiết bị chiếu sáng, dụng cụ 

và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ thủy tinh, sành và sứ; mua bán đồ điện gia 

dụng, cụ thể: bao gồm máy xay đậu, máy xay thịt, máy làm bánh, nồi chiên không dầu, bếp 

nướng điện, bình thủy điện, nồi áp suất điện, máy nướng bánh mì, nồi hấp, bếp ga, lò vi 

sóng, máy sưởi, máy hút bụi, máy tạo ẩm, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy lau nhà hơi 

nước, máy nóng lạnh, cây nước nóng lạnh, máy bơm, máy lọc nước, máy sấy quần áo, đèn 

điện, công tắc, ổ cắm, quạt, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, bếp điện, bàn là, máy xay sinh tố, 

máy làm sữa đậu nành, máy ép, máy hút mùi, máy sấy, máy pha cà phê), hàng điện máy 

(máy điều hòa, quạt chắn gió, máy giặt), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, điện thoại, máy nghe 

nhạc, loa, máy chụp ảnh, máy tính, phụ kiện di động, phụ kiện máy tính, thiết bị mạng, linh 

kiện máy tính, thiết bị đeo tay thông minh, thiết bị lưu trữ dữ liệu, phụ kiện máy chơi game, 

máy in, phụ kiện máy tính bảng), công cụ và dụng cụ cầm tay, dụng cụ làm vườn (công cụ 

cầm tay), sản phẩm đồ kim khí, dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện cầm tay, ống nước, dụng cụ 

làm đẹp: dụng cụ chăm sóc da mặt, dụng cụ chăm sóc da toàn thân, máy uốn tóc, máy tẩy 

lông, máy nhổ lông, máy sấy tóc, máy cắt tóc, dụng cụ tỉa lông mũi, máy cạo râu, đồ dùng 

trang trí nhà cửa, dụng cụ dùng trong gia đình và đời sống: đồ trong bếp và phòng ăn: dao, 

kéo, mài dao, đèn, bát đũa, cốc chén, ủ cơm, dụng cụ uống, bình ủ, bình trà, máy pha trà, 

bàn trà, dụng cụ làm bánh, nồi, xoong (nồi), chảo, nồi áp suất, thiết bị vệ sinh, sen vòi. 

 

 
(210) 4-2020-41362 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Glovis  (VN) 
Đường huyện 18, ấp Bình Hòa Đông, xã 

Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 

Giang 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay. 
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(210) 4-2020-41363 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kinh doanh vàng Kim Phát Lê 
Mai  (VN) 
Số 232B đường Lê Thị Hoa, khu phố 5, 

phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý; vàng trang sức mỹ nghệ; đồ 

trang sức, đồ kim hoàng; kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2020-41364 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nối mạng máy tính (bộ chia mạng) và thiết bị dịch chuyển mạng máy 

tính; phần cứng máy tính dùng cho viễn thông; phần cứng nối mạng máy vi tính; phần cứng 

máy vi tính dùng để phân phối nội dung thông qua hình thức không dây; phần mềm ứng 

dụng máy tính dùng cho điện thoại di động, thiết bị nghe nhạc cầm tay, máy vi tính cầm 

tay, cụ thể là phần mềm dùng để giám sát, điều khiển, tích hợp và quản lý nhiều bộ định 

tuyến mạng không dây; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động, thiết bị 

nghe nhạc cầm tay, máy vi tính cầm tay, cụ thể là phần mềm dùng để kết nối, điều hành, 

điều khiển, tích hợp và quản lý các thiết bị điện tử tiêu dùng nối mạng, thiết bị điều hòa 

không khí trong nhà và các sản phẩm chiếu sáng qua mạng không dây; các thiết bị cảm 

biến điện tử về nhiệt độ, độ ẩm và không khí trong phòng. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ điều hòa không khí, làm mát không khí và thông hơi; tấm 

sưởi và tấm làm mát dùng cho mục đích sưởi ấm và làm mát trong nhà; bộ hvac (bao gồm 

bộ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí); bóng đèn, công tắc đèn điện, bảng điều 

khiển ánh sáng [điện], thiết bị chiếu sáng, đèn điện ống dài, và đèn điện; thiết bị sưởi trong 

nhà chạy bằng điện, máy điều hòa nhiệt độ và quạt điện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1029 

(210) 4-2020-41366 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.7; 26.11.22; 20.5.7 

(591) Xanh tím than sẫm. 

(731) MEXBIT HOLDINGS LTD  (SC) 

Suite 9, Ansuya Estate, Revolution 

Avenue, Victoria, Seychelles 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hoạt động chức năng 

văn phòng; dịch vụ hãng thông tin thương mại; biên tập và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính; biên tập dữ liệu và thông tin kinh doanh vào cơ sở dữ liệu máy tính; đánh giá kinh 

doanh; dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và cố vấn liên quan tới phân tích kinh doanh; khảo sát kinh 

doanh thương mại; dịch vụ thông tin kinh doanh thương mại; dịch vụ thu thập thông tin 

cạnh tranh; phân tích giá thành; dịch vụ phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ so sánh 

giá cả; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ môi giới kinh 

doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần 

vốn. 

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; công việc tài chính; công việc tiền tệ; phát hành phiếu có 

giá; cung cấp thông tin liên quan đến việc phát hành phiếu có giá; ký gửi những đồ vật quí 

giá; dịch vụ tài chính liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số; cung cấp thông tin liên quan đến 

dịch vụ lưu ký an toàn cho chứng khoán; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ lưu ký chứng 

khoán; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ lưu ký an toàn cho đồ vật có giá trị; dịch 

vụ cơ sở dữ liệu tài chính liên quan đến ngoại hối; trao đổi tài chính về tiền ảo; đổi tiền; 

giao dịch tiền tệ; giao dịch ngoại hối; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian thực; vận 

hành trao đổi tiền tệ; môi giới thanh khoản chứng khoán; môi giới tài chính phái sinh; môi 

giới cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; dịch vụ môi giới đầu tư vốn; dịch vụ giao dịch 

chứng khoán điện tử; dịch vụ môi giới chứng khoán trên máy vi tính; môi giới đầu tư tài 

chính; tổ chức giao dịch chứng khoán vì lợi ích của việc trao đổi chứng khoán và các lợi ích 

tài chính khác; quản lý danh mục chứng khoán; môi giới chứng khoán; cung cấp thông tin 

và dữ liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ ngân 

hàng đầu tư; dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ tư vấn liên quan đến 

lập kế hoạch tài chính; lập kế hoạch ủy thác tài chính; sắp xếp các hoạt động gây quỹ kinh 

doanh; định giá đồng tiền; chuyển tiền điện tử cho các loại tiền ảo; giao dịch tài chính cho 

tiền ảo; chuyển quỹ điện tử; quản lý danh mục chứng khoán có thể chuyển nhượng; dịch vụ 

thông tin liên quan đến tài chính, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 

từ mạng internet; ngân hàng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; ngân hàng; ngân hàng 

trực tuyến. 
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(210) 4-2020-41367 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.13; 

A25.7.22 
(591) Trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tàu thuyền ánh 
Ngân  (VN) 
Số 747 đường Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Du thuyền; ca nô; tàu thủy.  

 

 
(210) 4-2020-41368 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.1.21 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tâm Lực  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ: xe có động cơ, phụ 

tùng ô tô, đồ da, hàng trang trí cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-41369 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 5.13.25 
(731) BACHA COFFEE PTE. LTD.  (SG) 

390 Havelock Road, #08-06 King's 
Centre, Singapore 169662 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình cà phê không bằng kim loại quý và không dùng điện, cốc uống cà phê; đĩa 

nhỏ; bình/hũ đựng sữa; lọ đựng đường; bát [bát to]; đĩa ăn; đồ chứa đựng thực phẩm [đồ 
chứa đựng dùng cho nhà bếp]; bộ hộp nhỏ đựng đồ; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bộ đồ 
uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà (bone china), không bao gồm dao, dĩa 
và thìa; cốc; đồ sứ để chứa đựng. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà/chè; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 

chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 
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kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh quy hạnh nhân, sôcôla; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; 

mật ong; nước mật đường; xốt [gia vị]; gia vị; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, 

bình/hũ đựng sữa, lọ đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ 

đựng đồ, bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn 

bằng sứ ngà ((bone china), cốc, đồ sứ để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột 

sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, 

trứng, chất béo và được nướng lên, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, 

sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt 

cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; quản lý kinh doanh; dịch vụ hậu cần bao gồm quản 

lý kinh doanh và tổ chức cơ sở vật chất và nguồn lực hậu cần; tư vấn tổ chức kinh doanh; 

dịch vụ phân phối sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước hoặc nước ngoài; quảng bá 

trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; mua sắm trực 

tuyến chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ đựng đường, 

bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng đồ, bộ đồ uống cà phê [bộ 

đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ để chứa 

đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh kẹo, 

bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, mật 

ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; mua 

sắm qua truyền hình chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ 

đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng đồ, bộ đồ uống 

cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ 

để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, 

chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 

kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, 

mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; 

đặt hàng qua thư chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ 

đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng dồ, bộ đồ uống 

cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ 

để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, 

chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 

kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, 

mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; tư 

vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến chiến lược kinh doanh; 

dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và cố vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 

đến việc thành lập nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong hoạt động 

nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng cà phê; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ quán 

rượu nhỏ; dịch vụ thông tin về các nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông 

tin trực tuyến, về các dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống và chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2020-41370 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 5.13.25 
(731) BACHA COFFEE PTE. LTD.  (SG) 

390 Havelock Road, #08-06 King's 
Centre, Singapore 169662 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình cà phê không bằng kim loại quý và không dùng điện, cốc uống cà phê; đĩa 

nhỏ, bình/hũ đựng sữa; lọ đựng đường; bát [bát to]; đĩa ăn; đồ chứa đựng thực phẩm [đồ 
chứa đựng dùng cho nhà bếp]; bộ hộp nhỏ đựng đồ; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bộ đồ 
uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà (bone china), không bao gồm dao, dĩa 
và thìa; cốc; đồ sứ để chứa đựng. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà/chè; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 
kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh quy hạnh nhân, sôcôla; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; 
mật ong; nước mật đường; xốt [gia vị]; gia vị; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, 
bình/hũ đựng sữa, lọ đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ 
đựng đồ, bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn 
bằng sứ ngà (bone china), cốc, đồ sứ để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột 
sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, 
trứng, chất béo và được nướng lên, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, 
sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt 
cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; quản lý kinh doanh; dịch vụ hậu cần bao gồm quản 
lý kinh doanh và tổ chức cơ sở vật chất và nguồn lực hậu cần; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ phân phối sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước hoặc nước ngoài; quảng bá 
trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; mua sắm trực 
tuyến chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ đựng đường, 
bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng đồ, bộ đồ uống cà phê [bộ 
đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ để chứa 
đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh kẹo, 
bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, mật 
ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; mua 
sắm qua truyền hình chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ 
đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng đồ, bộ đồ uống 
cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ 
để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 
kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; 
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đặt hàng qua thư chuyên về: bình cà phê, cốc uống cà phê, đĩa nhỏ, bình/hũ đựng sữa, lọ 
đựng đường, bát [bát to], đĩa ăn, đồ chứa đựng thực phẩm, bộ hộp nhỏ đựng dồ, bộ đồ uống 
cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống cà phê bằng kim loại quý, bộ đồ ăn bằng sứ ngà, cốc, đồ sứ 
để chứa đựng, cà phê, ca cao, trà/chè, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh được làm từ bột, trứng, chất béo và được nướng lên, bánh 
kẹo, bánh ngọt, bánh quy, bánh quy hạnh nhân, sôcôla, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, nước mật đường, xốt [gia vị], gia vị, hạt cà phê rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; tư 
vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến chiến lược kinh doanh; 
dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và cố vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến việc thành lập nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong hoạt động 
nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng cà phê; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ thông tin về các nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông 
tin trực tuyến, về các dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống và chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2020-41373 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A26.1.18; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng 
KAIZEN  (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Gia vị. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi; trái cây tươi [ở dạng giỏ]; cây giống; vật nuôi 
gây giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán tinh dầu; mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón; mua 
bán đồ lưu niệm; mua bán thực phẩm tươi; mua bán thực phẩm từ động vật; mua bán rau 
quả sấy khô; mua bán rau quả tươi; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán gia vị; mua 
bán cây giống (cây ăn quả, cây cảnh); mua bán con giống. 

 

 
(210) 4-2020-41374 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại bao bì Ngọc Triêm  
(VN) 
135/1 Lê Văn Quới, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: Chai lọ; thùng; xô; bình; hũ đựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bao bì nhựa, chai thủy tinh, chai nhựa, lọ nhựa, bình nhựa, xô nhựa. 
 

 
(210) 4-2020-41375 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; A1.1.10; A1.1.3; 3.4.1 
(591) Đỏ sẫm, vàng, trắng. 
(731) Lê Văn Tuấn  (VN) 

212A khu phố 2, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-41376 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Nhật Mộng Ly  (VN) 

1513/20/2 tổ 11, ấp Phước Hòa, xã Long 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; cơm ăn liền; thực phẩm trên cơ sở gạo; mì sợi; xốt [gia vị]; bánh 

mú. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; quán ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 

 
(210) 4-2020-41377 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.1.24; 3.1.14; 3.1.16; 4.5.3 
(591) Đen, nâu, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân Thảo  (VN) 
Thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở trà; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41379 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6; A26.4.18; 

A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Đại Lợi  (VN) 

Số 140/30, đường Bạch Đằng, khu phố 1, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn trần; đèn chùm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
đèn đứng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2020-41382 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 7.3.11; A7.1.12 
(731) Công ty TNHH tư vấn Kiến 

Trúc Mới  (VN) 
Số 246/13 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế; bàn làm việc; tủ nhiều ngăn; ghế trường kỷ; giá kệ bằng gỗ; giá kệ để cất 
giữ hoặc lưu kho hàng hóa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế 
kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-41384 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật G-LINK  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 247, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; tổ chức 
hội chợ thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; marketing.  

 

 
(210) 4-2020-41385 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23
(591) Xanh lá cây, tím, đen. 
(731) Công ty TNHH Trí Lộc  (VN) 

1-B5 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc, bột mỳ; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện cụ thể là: cầu chì, cầu dao diện, công tắc điện, thiết bị chống sét, bộ khống chế 
điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, rơ le, hộp đầu nối, sợi cáp quang, đi- ốt phát 
quang [led], dây cáp điện, máy biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh, cuộn cảm kháng 
(điện), tụ điện, điện trở, mạch in, bộ chỉnh lưu dòng điện, bóng đèn, đui đèn, đèn điện, đèn 
hồ quang, đèn tia cực tím (không dùng cho mục đích y tế), đèn tia hồng ngoại, thiết bị ngắt 
mạch tự động, khởi động từ, đầu nối dùng cho dây điện, bộ nối (điện), bảng điều khiển 
điện, bộ đổi điện, vật nối điện, thiết bị ngắt hồ quang điện, tủ phân phối điện, bảng điều 
khiển phân phối (điện); mua bán: nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, đường, sữa, sản 
phẩm sữa, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ uống có cồn, đồ uống không có 
cồn.  

 

 
(210) 4-2020-41386 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH Trí Lộc  (VN) 

1-B5 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc, bột mỳ; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện cụ thể là: cầu chì, cầu dao diện, công tắc điện, thiết bị chống sét, bộ khống chế 
điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, rơ le, hộp đầu nối, sợi cáp quang, đi- ốt phát 
quang [led], dây cáp điện, máy biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh, cuộn cảm kháng 
(điện), tụ điện, điện trở, mạch in, bộ chỉnh lưu dòng điện, bóng đèn, đui đèn, đèn điện, đèn 
hồ quang, đèn tia cực tím (không dùng cho mục đích y tế), đèn tia hồng ngoại, thiết bị ngắt 
mạch tự động, khởi động từ, đầu nối dùng cho dây điện, bộ nối (điện), bảng điều khiển 
điện, bộ đổi điện, vật nối điện, thiết bị ngắt hồ quang điện, tủ phân phối điện, bảng điều 
khiển phân phối (điện); mua bán: nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, đường, sữa, sản 
phẩm sữa, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ uống có cồn, đồ uống không có 
cồn.  
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(210) 4-2020-41387 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.18; 3.4.20; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trấng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Thy Thọ   (VN) 

Tổ 11, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thành 
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gia súc gia cầm, heo con, heo thịt, heo giống, thịt heo mảnh thành 

phẩm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ giết mổ heo; dịch vụ lò mổ.  
 

 
(210) 4-2020-41388 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A3.4.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò 

và Chế biến Sữa Đồng Nai  (VN) 
Khu 3B, khu liên hợp công nông nghiệp 
Đồng Nai, ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); phô mai; hạt 

điều đã qua chế biến.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp cụ thể là hạt điều thô.  

 
 

(210) 4-2020-41389 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần WILSON Việt 

Nam   (VN) 
Số 13, ngách 33, ngõ 521 Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1038 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-41390 (220) 07.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Long An   (VN) 

12/1/38, Phi Trường, KP 9, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; nem nướng; chả bong bóng heo; giò thủ; kim chi; chả giò.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lạp xưởng, nem nướng, chả bong bóng heo, giò thủ, kim chi, chả giò.  
 

(210) 4-2020-41391 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Hổ phách, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại yến sào GNEST  
(VN) 
216/26B Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hiệp, 
xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

Nhóm 30: Cháo gói ăn liền có thành phần yến sào. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn). 

 
 

(210) 4-2020-41392 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.11; 2.1.1; 2.5.2 
(591) Vàng, đen, nâu đậm, đỏ, be, xanh da trời, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Hương  (VN) 
F14, khu Sao Mai Bến Đình, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn cung cấp thức ăn nhanh và đồ ăn vặt; dịch 
vụ quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-41393 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Duy Biên   (VN) 

1/1 ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 31: Các loại trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2020-41394 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Mạnh Hệ  (VN) 
22A Lê Thị Riêng, khu biệt thự Thới An, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; giường; ghế ngồi; bàn; tủ đựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc trong nhà, giường, ghế ngồi, bàn, tủ đựng, gương soi.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị nội thất; sơn nội thất và ngoại thất; dán giấy 
phủ tường; giám sát xây dựng công trình; dịch vụ xây, lát. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; 
thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41395 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH QOiL Việt Nam  
(VN) 
95 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1040 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-41396 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 21.1.17; 15.1.13 

(591) Xám, cam đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH QOiL Việt Nam  
(VN) 
95 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-41397 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, xanh nõn chuối, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Trần Quang Thanh   (VN) 
Khu phố 2, phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ nồi; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ; đồ đội đầu; mũ trùm đầu; mũ chỏm. 

 
 

(210) 4-2020-41398 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1 (540) 

  

(731) Trần Quang Thanh    (VN) 
Khu phố 2, phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ nồi; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ; đồ đội đầu; mũ trùm đầu; mũ chỏm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1041 

(210) 4-2020-41399 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Trần Quang Thanh    (VN) 
Khu phố 2, phường 1, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ nồi; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ; đồ đội đầu; mũ trùm đầu; mũ chỏm. 

 

 
(210) 4-2020-41401 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.2.7 
(591) Đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH Strongfirst  

(VN) 
N8B21 Khu đô thị mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

(huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình. 
 

 
(210) 4-2020-41402 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thành phố 

Waterfront Đồng Nai   (VN) 
Tòa nhà Donacoop, khu Phước Hải, thị 
trấn Long Thành, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; định 

giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động sản và 
các dự án xây dựng.  
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(210) 4-2020-41403 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.3.3; 26.1.1; 1.15.23; 26.15.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lam. 

(731) Nguyễn Bá Vinh   (VN) 
Thôn Chàng Chợ, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2020-41404 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư JPP Việt 
Nam  (VN) 
Khu Xuân ổ A, phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả tường dùng để che phủ tường, bê tông và 

vách ngăn trước khi sơn; bột trát tường các loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2020-41405 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xi măng Tây 
Nguyên  (VN) 
Thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; xi măng amiăng; xi măng chịu nhiệt; xi măng magiê; vật liệu chịu lửa 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu phủ mặt đường.  
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(210) 4-2020-41406 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Đậu Xuân Tình  (VN) 
31/1 đường Trung Mỹ Tân Xuân, ấp Mỹ 
Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán quần áo may sẵn; mua bán dép; 

mua bán giày.  
 

 
(210) 4-2020-41407 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH AGRO Việt  (VN) 
351/3 An Dương Vương, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2020-41408 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn và Hỗ 

trợ nghề Việt Nam   (VN) 
Nhà số 1 ngõ 639 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE 

Việt Nam (AZURE IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dầu xoa bóp.  
 

Nhóm 10: Đai nịt bụng; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị rung xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2020-41409 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tô Quỳnh  (VN) 
Đường Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường 
Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống sôcôla có sữa; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ 
sở hoa cúc (dạng trà). 

 

 
(210) 4-2020-41410 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; A18.1.12; 18.1.11 (540) 

  

(731) Hà Hồng Tú  (VN) 
12 chắn 5 Trần Phú, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2020-41411 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, hồng nhạt, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tân  (VN) 
Số 4 Lô E khu di dân Phúc Xá, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ spa.  
 
 

(210) 4-2020-41412 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sixmurs HTH Việt Nam  (VN) 
Số 60, ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý 

quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
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(210) 4-2020-41413 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện máy Senka  (VN) 
126 đường 64, khu dân cư Bình Phú 2, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Đĩa cắt [bộ phận của máy móc]; đĩa cắt kim cương [bộ phận của máy móc]; đá 

mài [bộ phận của máy móc]; đá cắt [bộ phận của máy móc]; mũi khoan [bộ phận của máy 
móc].  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện bao gồm: cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, kìm, búa, 
kéo, đầu vặn ốc vít (dụng cụ vặn ốc vít).  

 
Nhóm 35: Mua bán: đĩa cắt [bộ phận của máy móc], đĩa cắt kim cương [bộ phận của máy 
móc], đá mài [bộ phận của máy móc], đá cắt [bộ phận của máy móc], đá mài [dụng cụ cầm 
tay], đĩa mài bằng đá nhám, mũi khoan [bộ phận của máy móc], dụng cụ cầm tay không 
dùng điện bao gồm: cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, kìm, búa kéo, đầu vặn ốc vít (dụng cụ vặn ốc 
vít).  

 

 
(210) 4-2020-41414 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; A25.7.7; 25.7.25 
(591) Cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DINHGIA  (VN) 
Số 55, đường 2a, ấp 2, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, rau sạch, 

đồ uống có cồn, đồ uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2020-41415 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DINHGIA  (VN) 
Số 55, đường 2a, ấp 2, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, rau sạch, 
đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, quần áo, giày dép, mũ nón, đồ nội thất bằng kim loại, 
phụ kiện nội thất, phụ kiện nội thất phi kim loại, phụ tùng nội thất, ghế, giường, tủ, nệm, 
đệm; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2020-41416 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; A26.1.18; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

ngọc bích, cam. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thanh Tâm  (VN) 
Số 74 Nguyễn Văn Tuôi, KP6, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 

marketing; tư vấn tổ chức kinh doanh; phát triển các ý tưởng quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục.  

 

 
(210) 4-2020-41417 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, hồng nhạt, hồng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
DVB   (VN) 
Thôn Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, 
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; son môi.  

 

 
(210) 4-2020-41418 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 26.1.1 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

LUZU  (VN) 
127 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa như: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, linh 

kiện điện tủ, camera, máy chụp hình, máy ghi âm, máy chiếu phim, băng đĩa, điện thoại, ti 

vi, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, thiết bị âm thanh loa, máy lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lọc 

nước, máy lọc khí, máy nước nóng lạnh, máy hút khói, đèn điện, đèn sạc, ổn áp, ổ cắm 

điện, dây điện, quạt máy, quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện bếp điện, nồi hấp, nồi áp suất, 

bình thủy điện, lẩu điện, máy hút bụi, bàn tủ, quạt phun sương, bếp từ, bếp ga, lò nướng, nồi 

đa năng, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy pha cà phê, máy sấy chén, 

bình đun siêu tốc, bàn ủi, máy làm sữa chua, máy xay đậu nành, máy đánh trứng, máy xay 

thịt, máy nướng bánh, chảo điện, giường, tủ, bàn ghế, sách, báo, tạp chí, ô tô, xe máy, phụ 

tùng ô tô xe máy, vải, len sợi, chỉ khâu, giường, tủ, bàn ghế, đèn, quần áo, đồ đi chân, đồ 

đội đầu, thắt lưng (trang phục), quần áo giả da, trang phục dệt kim, bia, nước có ga, đồ 

uống làm từ hoa quả, nước ép hoa quả, xi-rô, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột, 

ngũ cốc, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, 

thịt, cá, gia cầm, thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 

chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, các loại ngũ 

cốc và hạt chưa chế biến, mỹ phẩm, nước hoa, máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông 

nghiệp; nghiên cứu thị trường; xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại.  
 

 
(210) 4-2020-41419 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.17.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ trực tuyến Trường 
Minh Thịnh  (VN) 
Số 26, đường số 8, khu 2, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ phần mềm; thiết kế phần mềm. 
 

 
(210) 4-2020-41420 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.5; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 
tế VQ  (VN) 
Số 90 đường Nguyễn Chánh, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2020-41421 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất VNF Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 
 

Nhóm 09: Giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay; chân 
thiết bị nhiếp ảnh; giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 20: Bàn nhỏ có thể mang đi được; giá đỡ [đồ đạc]. 

 

 
(210) 4-2020-41422 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất VNF Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; vỏ bọc dùng 

cho máy tính bảng; tai nghe; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc dùng cho máy 
tính xách tay; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; bàn phím máy vi 
tính; loa; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]. 

 
 

(210) 4-2020-41423 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A13.1.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất VNF Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn để sàn; đèn pin đội đầu; 

đèn; đèn cho xe cộ. 
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(210) 4-2020-41424 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Phòng T090709 tòa nhà T09 Vihomes 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-41425 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Phòng T090709 tòa nhà T09 Vihomes 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-41426 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Phòng T090709 tòa nhà T09 Vihomes 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-41427 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.13.15; A26.11.12; 26.1.1; 4.5.3; 

4.5.2; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần linh dược 
Trường Sơn  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Ngôi Sao, khu đô thị mới 
Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; trà thảo dược; dược thảo; rượu dùng cho mục đích dược phẩm; 
dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc dược liệu; thực phẩm 
đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41428 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hoàng  (VN) 
1/7A Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang sức, đồng hồ, đá quý. 

 

 
(210) 4-2020-41429 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 

A26.11.8 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Luân  (VN) 
Căn B07.09 chung cư Citi Soho, phường 
Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy xay thịt; máy giặt; máy rửa 

bát. 
 

Nhóm 08: Bàn là; máy cắt tóc; máy cạo râu; nhíp; dao; kéo. 
 

Nhóm 09: Tai nghe; pin; củ sạc điện thoại di động; loa; thẻ nhớ; camera. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất chạy điện; ấm đun nước bằng điện; bếp từ; máy sấy 
tóc; nồi chiên chạy điện. 

 
 

(210) 4-2020-41430 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A11.3.3; 

A11.3.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Đinh Thúy Hằng  
(VN) 
22/6A KP3, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

2. Bùi Bá Duy  (VN) 
117/134/11 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nước y tế; thuốc uống dùng trong ngành y; thuốc sắc dùng 
trong ngành dược; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-41431 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Đồng 
Đại Bái  (VN) 
246D Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ trang trí bằng đồng, đồ mỹ nghệ bằng đồng, đồ thờ cúng bằng đồng. 

 
 

(210) 4-2020-41432 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Ca Li  (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy; trường đào tạo; trường mẫu giáo, mầm 

non; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); thông tin giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2020-41433 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Ca Li  (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy; trường đào tạo; trường mẫu giáo, mầm 

non; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); thông tin giáo 
dục. 
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(210) 4-2020-41434 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Ca Li  (VN) 
55 đường 14, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy; trường đào tạo; trường mẫu giáo, mầm 

non; trường nội trú; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); thông tin giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2020-41435 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Pearl  (VN) 
Lầu 2 số 42 đường Mê Linh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh flan (bánh được làm từ trứng và sữa). 

 

 
(210) 4-2020-41436 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH YASANA  (VN) 
Lô 10, số 628, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 

dầu thơm; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chỉnh 
hình răng; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; dịch vụ xăm hình; dịch vụ viện điều dưỡng. 

 
 

(210) 4-2020-41437 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất biến 
áp Đông Anh  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Tấm panel xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Máy biến áp, ổn áp. 
 

Nhóm 19: Sàn, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41438 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây (pha vàng), xanh da 

trời đậm, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLD FISH 
Việt Nam  (VN) 
Số 489 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, hệ thống cung cấp 

nước, ấm đun nước (dùng điện); bể chứa nước tạo áp lực; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-41439 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; A5.11.5; 

A3.13.18 
(591) Tím, vàng, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo dược 
Công nghệ NANO hóa  (VN) 
14/250 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; viên thuốc con 

nhộng dùng cho dược phẩm; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41440 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

VITTO  (VN) 
Lô 1, khu vực A, khu CN Tam Dương II, 
xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại dùng 

cho xây dựng); gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói (không bằng 
kim loại); ngói cong, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41441 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.1.6; 26.7.25; 8.7.3; 8.7.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

7 đường số 2 KDC Thanh Nhựt, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm chế biến (lợn, gà, trâu, bò, cá, tôm, cua, ốc, nghêu, 

sò, hến), nem thịt, nem ốc, chả giò, mắm tôm, nước nắm, rau củ tươi, rau củ đã qua chế 
biến, hoa quả tươi và sấy khô, gạo, bột ngũ cốc, các loại gạo, đỗ, đậu, lạc, vừng, mì ăn liền, 
cháo ăn liền, phở tươi, phở khô, phở ăn liền, bún ăn liền, các loại gia vị, tương ớt, trà (chè), 
cà phê, ca cao, bánh kẹo, mút, bánh ngọt, bia, nước khoáng, nước ngọt, dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng cụ nhà bếp, máy dùng cho nhà bếp [dùng điện], bếp 
nấu, vành bếp, bếp điện, thiết bị nấu bếp [lò], đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thớt để cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp], găng tay dùng trong nhà 
bếp, thìa trộn [dụng cụ nhà bếp], bát ô tô (tô), bát (chén), đĩa, thìa (muỗng), đũa, ly bằng 
nhựa melamine, tăm, giấy ăn (khăn ăn bằng giấy). 

 
Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán phở; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2020-41442 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất biến 
áp Đông Anh  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm panel xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Sàn, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2020-41446 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2020-41449 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH La Suerte Cigar 

And Cigarette Factory  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41450 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH La Suerte Cigar 

And Cigarette Factory  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41451 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH La Suerte Cigar 

And Cigarette Factory  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41452 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế G7  (VN) 
Căn hộ 1710, tòa C2, Vinhomes 
D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 21: Bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; muôi múc để 
phục vụ rượu; bộ đồ để uống rượu; cốc vại để uống bia; bình đựng đồ uống, không dùng 
điện; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; chén; cốc để uống; đĩa ăn. 

 

 
(210) 4-2020-41454 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 7.3.11 
(591) Nhũ vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Nhà Sức 
Khỏe   (VN) 
220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.   
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2020-41456 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Đăng  
(VN) 
Tổ 1, ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gia vị, bột.  
 
 

(210) 4-2020-41457 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Đỗ Mạnh Tuấn  (VN) 
Thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, dép, giày, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, cặp da, ba lô, túi, ví bỏ 
túi, ví tiền, cặp học sinh.  

 
 

(210) 4-2020-41458 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Huỳnh Nhi  (VN) 
628/99 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà sữa gạo rang, trà hoa, sữa ong chúa, mặt nạ. 
 

 
(210) 4-2020-41459 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh đen, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại TNG  (VN) 
Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo đặc biệt sử dụng trong phòng thí nghiệm; quần áo bảo hộ phòng chống 

tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; áo 
bảo hộ phản quang; chăn cứu hộ; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn.  

 

 
(210) 4-2020-41460 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.3.4; 26.5.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Lộc Raw 
Coffee  (VN) 
Số 76B/9, đường Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41461 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Trung Quân  (VN) 
Số 12, đường số 4, khu dân cư Miền 
Nam, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; trà sữa; nước xốt (gia vị). 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2020-41462 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 7.3.1; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Trang   (VN) 
Tổ 19, phường Tân Thịnh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2020-41463 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.11; 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen, trắng. 
(731) Phạm Văn Hậu  (VN) 

104 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (sơ chế, làm sạch, sấy khô); tổ yến ăn được; thực phẩm chế biến sẵn từ 

tổ yến (chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn). 
 

Nhóm 35: Mua bán/kinh doanh các sản phẩm: yến sào (sơ chế, làm sạch, sấy khô), tổ yến 
ăn được, thực phẩm chế biến sẵn từ tổ yến (chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn), nước 
yến (đồ uống không có cồn, không dùng cho y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống 
không có cồn). 

 

 
(210) 4-2020-41464 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A15.9.11; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xanh lam. 
(731) ATECELECTRIC CO., LTD.  (KR) 

4DA-701, Sihwa Industrial Complex, 27, 
Beonnyeong-ro 185beon-gil, Danwon-
gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị tiết kiệm điện; máy biến áp; bộ điện kháng (cuộn điện kháng); bộ điện 
kháng cao áp; bộ điện kháng song song; bộ điện kháng đổi chiều; bộ điện kháng nối tiếp; 
bộ điện kháng đổi pha; bộ điện kháng dùng để khởi động động cơ. 

 

 
(210) 4-2020-41465 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.6; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Ghi, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
thương mại GBN Việt Nam  (VN)
A3-2 khu Ao Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm, chất để tẩy trắng, làm sạch và các chất khác dùng để giặt - xả vải; 

chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ; xà phòng, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc 
đánh răng. 

 
 

(210) 4-2020-41466 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hoàng Thị Thu Thùy  (VN) 

Số 34 ngõ 191 đường Giáp Bát, tổ 20A, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ 

chức và điều khiển hội thảo; giáo dục trải nghiệm; tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên 
quan đến giáo dục; cho thuê thiết bị giáo dục. 

 
 

(210) 4-2020-41467 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Thị Tuyết Băng  (VN) 
ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc. 
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(210) 4-2020-41468 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.18; 3.4.20; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Trang   (VN) 

P408-B13, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; sản phẩm chế biến từ thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2020-41469 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.4.18; 26.4.10 
(591) Đỏ, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THUCPHAM.COM  
(VN) 
Số 2 ngõ 125 phố Đại Linh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cụ thể là lò bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; máy pha cà phê, 

bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp điện, thiết bị 
khử nước cho thực phẩm (dùng điện), máy ướp lạnh, thiết bị và máy làm đá lạnh, máy làm 
kem lạnh, thiết bị nấu bếp (lò), lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), lò hâm thức ăn, nồi áp suất 
dùng điện, tủ lạnh. 

 

 
(210) 4-2020-41470 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, ghi đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THUCPHAM.COM  
(VN) 
Số 2 ngõ 125 phố Đại Linh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cụ thể là; trái cây đã qua chế biến, thịt đã được bảo quản, 

hạt đã qua chế biến, rau củ đóng hộp, sữa sản phẩm sữa, cà phê, đồ gia vị, bánh kẹo, bột, 
gạo, trà, động vật sống, quả tươi, rau cỏ tươi, hạt (ngũ cốc), nước uống có gaz, bia, đồ uống 
tăng lực, nước ép trái cây, đồ uống không cồn, nước (đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), 
chiết xuất trái cây (có cồn), rượu mạnh (đồ uống). 
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(210) 4-2020-41471 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh quán chay 
PIPPALA VEGAN  (VN) 
Số 14/28 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chay; quán ăn chay; dịch vụ chế biến thực phẩm chay do nhà hàng 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-41473 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A.  (IT) 

Via dell' Artigianato 28, San Mauro 

Pascoli, Italy 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc và vật liệu giả da; túi, vali và túi du lịch; túi xách tay, ví da; túi cầm tay 

cho phụ nữ, vaili du lịch, cặp đựng giấy tờ tài liệu, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 

trong); túi đeo vai, hộp đựng chìa khóa và dây đeo chìa khóa bằng da thuộc, túi và ba lô thể 

thao, dây đai bằng da thuộc (không dùng cho quần áo), dây dắt chó bằng da thuộc, dây 

buộc bằng da thuộc, túi đựng dụng cụ bằng da thuộc, rỗng; túi dùng cho mục đích bao gói 

được làm bằng da thuộc. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo cho các cầu thủ bóng bầu dục 

mặc (có cổ áo cài cúc và dài tay với các sọc rộng), áo thun có cổ, áo sơ mi công sở, áo yếm, 

áo len dài tay, áo khoác lửng (áo khoác bôlêrô), quần dài, quần âu, quần đùi, váy, bộ trang 

phục gồm áo vét kết hợp với chân váy, áo váy, váy dạ hội, áo cánh, bộ vét, bộ vét của nữ 

(gồm áo vét và quần dài), bộ vét nam, bộ vét nữ, bộ quần áo làm bằng da thuộc, áo vét, áo 

vét làm bằng da thuộc, áo khoác ngoài dạng áo vét, áo khoác bay (áo khoác bomber), áo 

chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo choàng ngoài bằng da thuộc, áo choàng, áo choàng 

mặc ngoài bộ vét, áo khoác có mũ và lớp lót lông bên trong (áo pacca), đồ đi mưa, áo mưa, 

áo choàng không tay, đồ đeo quanh cổ (trang phục), ca vát, nơ đeo cổ, cà vạt lớn buộc dưới 

cằm, dây lưng và thắt lưng cho trang phục bằng da thuộc, áo, đồ bơi, quần bơi, bộ quần áo 

tắm, trang phục tắm, áo tắm hai mảnh (bikini), găng tay, khăn quàng vai, khăn quàng cổ, 

khăn choàng, dây đeo quần/tất; đồ đi chân; đồ đội đầu, cụ thể là mũ nón và mũ lưỡi trai 
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(210) 4-2020-41474 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kinh đô Công 
nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 158/2/13 đường Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41475 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A24.15.7; 26.13.25 
(731) OK SYSTEMS LIMITED  (CN) 

RMS 1318-20, Hollywood Plaza, 610 
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 

đã được ghi hoặc có thể tải về; dụng cụ đo; nhãn điện tử cho hàng hoá; thiết bị đầu cuối có 
màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị để xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng 
như là dịch vụ [PaaS]; dịch vụ quản lý và kiểm soát chất lượng; phát triển, lập trình và bảo 
trì phần mềm máy tính và nền tảng máy tính dùng cho quản lý chuỗi cung ứng (scm), quản 
lý vòng đời sản phẩm (plm) và đảm bảo chất lượng hàng tiêu dùng; giám sát và thanh tra 
trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm; giám sát và thanh tra kỹ thuật trong lĩnh vực 
kiểm toán thẩm tra nhà sản xuất. 

 
 

(210) 4-2020-41476 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.16; 

26.2.7 
(591) Vàng, cam đậm, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Thược  

(VN) 
Bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, 
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-41477 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kinh đô Công 
nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 158/2/13 đường Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41478 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 15.7.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phú Tài  

(VN) 
Số nhà 91, đường Lê Hữu Trác, thị trấn 
Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm chế biến từ gạo và ngũ cốc: bánh đa vừng, bún, miến, phở. 

 

 
(210) 4-2020-41479 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
ASP  (VN) 
70 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; 

dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; tư vấn 
xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
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(210) 4-2020-41480 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.11; 3.1.6; A3.1.24 

(591) Trắng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Việt  (VN) 
Thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, túi xách, trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-41481 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần QUEEN 
GLOBAL GROUP   (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41482 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần QUEEN 
GLOBAL GROUP   (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41483 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Takichi Việt Nam    (VN) 
Số 192 phố Đức Giang, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-41484 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Takichi Việt Nam    (VN) 
Số 192 phố Đức Giang, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 

y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, đụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 

kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 

cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 

đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 

yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 

(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 

cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 

thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 

cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 

nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 

cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 

phẩm.  
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(210) 4-2020-41485 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41486 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41487 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 25.1.6; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

NAVA Việt Nam    (VN) 
Số 18, ngõ 117 phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa nước, sữa bột, sữa chua, sữa chua hương trái 

cây, váng sữa, sữa đậu nành (thay thế sữa).  
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(210) 4-2020-41488 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 25.1.6; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

NAVA Việt Nam    (VN) 
Số 18, ngõ 117 phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước chanh muối; đồ uống dùng trong thể thao giầu 

protein; nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc; nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn).  

 

 
(210) 4-2020-41489 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41490 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-41491 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-41492 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam    (VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-41494 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín Quang   (VN) 
Lô Q2, đường số 7, khu công nghiệp Hải 
Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm trang điểm.  
 
 

(210) 4-2020-41495 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; 5.9.24; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thùy Trinh   (VN)
BLock E, Him Lam Riverside, đường 
D1, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất tăng 
cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; thảo dược. 

 
Nhóm 29: Trái cây, rau củ và các loại hạt đã được chế biến; trái cây trộn, rau củ trộn; trái 
cây ép dạng sệt. 

 
Nhóm 32: Chiết xuất từ trái cây, không cồn; đồ uống từ nước ép trái cây, không cồn; nước 
quả cô đặc, không cồn; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước ép rau (đồ uống).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn dinh dưỡng; dịch vụ tư vấn sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2020-41508 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A24.15.7; 24.15.2; 2.9.8
(591) Xanh da trời, vàng cam, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn & đầu 
tư A2Z  (VN) 
Số 58, đường Đại Lộ 3, phường Phước 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục].  

 

 
(210) 4-2020-41509 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Phạm Văn Trường   (VN) 
73 Ngô Trí Hòa, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp 

dịch vụ tự do; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác].  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn về bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ đổi tiền; cung cấp thông tin tài chính; môi giới 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lich; giữ chỗ, đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển, sắp xếp và tiến hành hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; khoá 
đào tạo từ xa; biên tập, dàn dựng băng hình.  
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Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho 
người khác.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2020-41510 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH QM Kim Cương  

(VN) 
Số 8 Chợ Gạo, phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) vàng, bạc, đá quí, đá bán quí, kim cương, đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2020-41511 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH QM Kim Cương  

(VN) 
Số 8 Chợ Gạo, phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) vàng, bạc, đá quí, đá bán quí, kim cương, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2020-41512 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; A5.11.13; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SKOOL 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản.   
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Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
đào tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục].  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời. 

 

(210) 4-2020-41513 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SKOOL 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản.   

 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
đào tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục].  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời. 

 
 

(210) 4-2020-41514 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SKOOL 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản.   

 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
đào tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục].  
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2020-41517 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.9.15 
(731) Công ty TNHH Giày á Châu  

(VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; đế 

cho đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2020-41518 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nguyên Huy Hân  (VN) 
46 đường 13A phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền; vali có bánh xe.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn, quần áo ngủ, quần áo bơi, đồng phục; chế phục; áo khoác 
ngoài.  
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, khăn choàng, bao tay, ba lô, túi 
xách, ví, bóp, vali.  

 
 

(210) 4-2020-41519 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nguyễn Huy Hân   (VN)
46 đường 13A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da, ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền; vali cỏ bánh xe.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo ngủ; quần áo bơi, đồng phục; chế phục; áo khoác 
ngoài.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, khăn choàng, bao tay, ba lô túi 
xách, ví, bóp, vali.  

 

 
(210) 4-2020-41520 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.9.15 
(731) Công ty TNHH giày á Châu  

(VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; đế 

cho đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2020-41521 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần MEDIAPLUS 
Việt Nam  (VN) 
Số 20B4, tập thể Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và nhập khẩu các mặt hàng: hàng tiêu dùng gồm kem dưỡng 

da, nước hoa, hóa mỹ phẩm, dụng cụ tẩy trang, trang điểm, sữa tắm, nước rửa tay, gel rửa 
tay, thiết bị vật tư y tế, đồ gia dụng nhà bếp, chất tẩy rửa dụng cụ nhà bếp, nhà xưởng; gạch 
ốp lát các loại, bình giữ nhiệt, máy xông mũi họng, máy hâm sữa, máy hút sữa cho mẹ, xe 
đẩy em bé, đồ dùng văn phòng và văn phòng phẩm, dụng cụ vệ sinh (chổi, giẻ lau & máy 
hút bụi, găng tay gia dụng, giẻ lau & bọt biển làm sạch, túi hút bụi), thực phẩm gồm trà hữu 
cơ (bio), bia, rượu, bánh kẹo, socola, thịt lợn muối xông khói, hoa quả tươi, hoa quả khô, 
thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, thực phẩm bổ sung (axit amin, viên nang Hyaluron & viên 
nang collagen, khoáng chất, Omega 3, Vitamin), ngũ cốc, nước khoáng, nước trái cây và đồ 
uống từ đậu nành, thiết bị điện gia dụng - dân dụng gồm ấm đun nước siêu tốc, nồi chiên 
không dầu, máy sấy tóc, máy làm mát không khí, bàn ủi quần áo, dây cáp điện, dây tín 
hiệu, đèn chiếu sáng, máy ảnh kỹ thuật sổ, máy móc văn phòng gồm máy tính, máy in, máy 
photocopy, linh kiện, phụ kiện máy tính gồm cáp kết nối usb, ổ cứng ssd, ổ cứng hdd, tấm 
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che màn hình, camera, webcam, tai nghe không dây, các sản phẩm thời trang gồm quần áo 
thời trang may sẵn, quần áo thể thao, hàng dệt may cho trẻ em, giầy dép, túi sách, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2020-41522 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
104 ngõ 381 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo, chặn cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Móc treo, chặn cửa không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2020-41523 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
104 ngõ 381 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo, chặn cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Móc treo, chặn cửa không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2020-41524 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
104 ngõ 381 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo, chặn cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Móc treo, chặn cửa không bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-41527 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH S&D  (VN) 
Số nhà 21 ngách 765/115A, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; nón. 

 

 
(210) 4-2020-41528 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV Phương 
Linh TP  (VN) 
Cầu Đáy, thôn Quảng Bị, xã Phạm Trấn, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Loa âm thanh. 
 

Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm siêu tốc dùng điện; ấm sắc thuốc dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy khoan, máy cắt, máy bơm, máy xay sinh tố (dùng 
điện), ti vi, loa âm thanh, nồi cơm điện, bếp từ, ấm siêu tốc (dùng điện), bình thủy điện, cây 
nước nóng lạnh, lò vi sóng, nồi lẩu dùng điện, khay nướng, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm đun 
nước không dùng điện, nồi kho cá, tủ sấy quần áo, máy sấy tóc, máy hút bụi, bếp điện từ, 
nồi áp suất (dùng điện), lò nướng (dùng điện), bếp ga, máy hút mùi, máy lọc nước, bóng 
đèn led, đèn trang trí, quạt điện, bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện, chảo không dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2020-41529 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.1.16; 2.9.14; 

A2.9.15; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá cây. 
(731) Mai Thu Phương  (VN) 

Số 52 ngõ 12 Chính Kinh, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da. 
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Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát-xa 

(massage). 
 

 
(210) 4-2020-41530 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, ghi, đen. 

(731) Nguyễn Đức Anh  (VN) 
195 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể tải về được; phần mềm 

ứng dụng máy vi tính, có thể tải về được; chương trình máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử, 

có thể tải về được; tệp tin âm nhạc hoặc hình ảnh có thể tải về được. 

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; tạp chí; lịch; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; văn phòng 

phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; phổ biến các 

thông báo quảng cáo trên mạng internet; cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet; 

giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ thư viện điện tử; sản xuất (dàn dựng) các 

chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, không tải 

xuống được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực 

tuyến, không tải về. 
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê phần mềm máy vi tính; 

dịch vụ cài đặt, bảo trì, cập nhật và tư vấn phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2020-41531 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Trần Thanh Hải  (VN) 
Số 927 ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo, trà thảo dược, rễ cây thuốc.  
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(210) 4-2020-41532 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.12.1; 1.15.15; 24.11.7 
(731) TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., 

LTD.  (TW) 
4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., 
Taipei City 103, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất khử mùi cho cá nhân; sữa tắm [dùng cho nguời]; chất tẩy rửa, trừ 

loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; nước súc miệng không chứa 
thuốc; dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chất khử mùi cho vật 
nuôi. 

 

 
(210) 4-2020-41533 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.1; A26.11.8 
(731) TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., 

LTD.  (TW) 
4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., 
Taipei City 103, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất khử mùi cho cá nhân; sữa tắm [dùng cho nguời]; chất tẩy rửa, trừ 

loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; nước súc miệng không chứa 
thuốc; dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chất khử mùi cho vật 
nuôi. 

 

 
(210) 4-2020-41534 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.1; A26.11.8 
(731) TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., 

LTD.  (TW) 
4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., 
Taipei City 103, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chống vi trùng dùng cho người; chất sát trùng, diệt trùng; chất diệt khuẩn 

dùng cho vệ sinh môi trường; bioxit dùng cho vệ sinh môi trường; chất diệt nấm dùng cho 
vệ sinh môi trường; bioxit dùng cho mục đích thú y; chất sát khuẩn; chất khử trùng dùng 
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cho người; chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho vệ sinh môi 
trường; bông khử trùng; xà phòng khử trùng/tẩy uế; chất khử mùi không dùng cho người 
hoặc động vật; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm làm trong sạch 
không khí; chất diệt khuẩn cho động vật; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho thú y; chế 
phẩm khử trùng/tiệt trùng cho động vật. 

 

 
(210) 4-2020-41535 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.12.1; 1.15.15; 24.11.7 
(731) TSAI HO WANT ENTERPRISES CO., 

LTD.  (TW) 
4F., No. 72, Xining N. Rd., Datong Dist., 
Taipei City 103, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chống vi trùng dùng cho người; chất sát trùng, diệt trùng; chất diệt khuẩn 

dùng cho vệ sinh môi trường; bioxit dùng cho vệ sinh môi trường; chất diệt nấm dùng cho 
vệ sinh môi trường; bioxit dùng cho mục đích thú y; chất sát khuẩn; chất khử trùng dùng 
cho người; chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho vệ sinh môi 
trường; bông khử trùng; xà phòng khử trùng/tẩy uế; chất khử mùi không dùng cho người 
hoặc động vật; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm làm trong sạch 
không khí; chất diệt khuẩn cho động vật; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng cho thú y; chế 
phẩm khử trùng/tiệt trùng cho động vật. 

 
 

(210) 4-2020-41536 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.8; 24.11.15; 

A1.1.10; A1.1.2 
(540) 

  

(731) Lê Đức Phúc  (VN) 
Số nhà 94D, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Nhiếp ảnh; điện ảnh; máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay phim. 
 

Nhóm 16: ảnh chụp; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh. 
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(210) 4-2020-41538 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) MORITA BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

No. 878-57, Yongchun E. 7th rd., 
Nantun dist., Taichung City 40874, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị thẩm mỹ 

chạy điện; thiết bị siêu âm để chăm sóc da mặt; khẩu trang y tế; mặt nạ bảo hộ  dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41539 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) DANNY EE PING LIANG  (SG) 

9 Lew Lian Vale #01-31, Singapore 
537020, Singapore 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 
 

(210) 4-2020-41541 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 2021441 08.04.2020 CA 

(531) 18.1.11; A18.1.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng, hồng, cam, xám, bạc, 

nâu đậm. 
(731) SPIN MASTER LTD.   (CA) 

225 King Street West, Suite 200, 
Toronto, Ontario M5V 3M2, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy 

tính; ứng dụng di động; trò chơi máy tính và trò chơi máy tính trực tuyến; băng video âm 
thanh và hình ảnh được ghi sẵn; đã cd và dvd có các nhân vật hư cấu và các hoạt động dành 
cho trẻ em, phim, chương trình truyền hình, sách, âm nhạc và hướng dẫn sử dụng đồ chơi; 
kính râm và kính đeo mắt.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật chơi; sản phẩm sáng tạo (mới lạ) thuộc nhóm này.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí liên quan đến chương trình truyền hình; giải trí 
có bản chất là các chương trình truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực giải trí cho trẻ em; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức trình diễn.  

 

 
(210) 4-2020-41542 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-
eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tái tạo da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; xà phòng làm đẹp; mỹ phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2020-41543 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 7.1.24; A7.1.11; 

26.5.1; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Trắng, cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm 
Tuấn Phương   (VN) 
1465/44/8/14A ấp 1, Lê Văn Lương, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, xà phòng.  
 
 

(210) 4-2020-41545 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kwik Chat Việt 

Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 89 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy;  khoá đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục. 
 

 
(210) 4-2020-41546 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Lê Thùy Linh  (VN) 
41C An Thành, phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế giày dép; thiết kế túi xách thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-41547 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Bảo Việt  (VN) 
Số 8, phố Vũ Thạnh, Phường ¤ Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ nha khoa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; viện dưỡng lão. 
 

 
(210) 4-2020-41548 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Dũng   (VN) 
F2, Nhà I, tập Thể Tổng Cục Kỹ Thuật, 

Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; hệ thống lọc khí; thiết bị lọc không khí; bộ khử 

trùng không khí; thiết bị khử trùng không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí.  
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(210) 4-2020-41549 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; A26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, da 

cam đậm, da cam nhạt. 

(731) Cao Đức Khoa   (VN) 
Số 11 Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản, đánh giá bất 

động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2020-41550 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH Hồng Liên TV  
(VN) 
Khóm III, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Khô cá.  
 

 
(210) 4-2020-41551 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 1.17.11 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Phan Quang 
Đáng  (VN) 
ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
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(210) 4-2020-41552 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; A26.11.12; 1.15.11 
(591) Nâu, nâu đậm, đen, vàng, trắng, xám, 

xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Minh Tâm  (VN) 
ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện 
Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi (làm từ xơ dừa) (sợi thô).  

 

 
(210) 4-2020-41553 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.7.5; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; A26.3.6; 

A26.4.18 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Than 

Gáo Dừa Bảy Khuynh  (VN) 
ấp Long Đại, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 04: Than (làm từ gáo dừa).  
 

 
(210) 4-2020-41554 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 
Pinang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần; tã lót bằng giấy dùng một lần, tã lót trẻ em; tã lót trẻ em 

(dùng một lần), quần tã trẻ em; quần tã trẻ em dùng một lần, khăn tã trẻ em (tã lót); bỉm trê 
em (tã lót); miếng lót dùng một lần dùng cho bỉm trẻ em (tã lót); quần tập luyện dùng một 
lần (bỉm hoặc tã lót) của trẻ sơ sinh, trẻ tập đi hoặc trẻ em; bỉm làm từ xenluloza thấm hút 
được dùng cho trẻ em; khăn tã làm từ xenluloza đã được định hình dùng cho trẻ em; tất cả 
thuộc nhóm 05.  
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(210) 4-2020-41555 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bột nhào, bánh mỳ kẹp nhân; bánh mỳ nướng; bánh ngọt; mỳ ý; bánh 

kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô cô la; trà; cà phê; hạt cà phê đã được rang; 
đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem lạnh; đá bào (có thể ăn được); nước xốt (gia vị); bánh gạo; 
cơm đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2020-41556 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Trần 
Ngọc Thúy  (VN) 
Số A4, KTT Mậu Thân, đường Cao 
Thắng, phường Xuân Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2020-41557 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng nhạt, vàng chanh, đen, nâu đậm, 

trắng. 
(731) Hội nông dân huyện Giang 

Thành  (VN) 
ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Khô trâu (thịt trâu khô). 
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(210) 4-2020-41558 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Trắng, vàng, vàng cam. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản GROLAND  (VN) 
371 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-41559 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
xây dựng An Bình  (VN) 
Số 66 Lê Sao, Phường Hòa Minh, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

 
(210) 4-2020-41560 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.1; 26.13.25 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Diệp  (VN)
433 đường Lý Thường Kiệt, phường 8, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2020-41561 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18; 26.3.2 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Diệp  (VN)
433 đường Lý Thường Kiệt, phường 8, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-41562 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.3; 26.1.1 

(591) Hồng, đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Đỗ Chấn Lương  (VN) 
64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 

An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị chiếu sáng, đèn, thiết bị điện như dây điện, công 

tắc, ổ cắm, cáp điện. 

 
 

(210) 4-2020-41565 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-

gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 

of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bánh; quán cà phê; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ uống tại nơi khách 

hàng yêu cầu. 
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(210) 4-2020-41567 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.5.6; 2.9.1; 26.1.1 

(591) Vàng nhạt, hồng nhạt, đen, trắng, đỏ, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Quỳnh  (VN) 
455 Đường Phan Đình Phùng, phường 2, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa mỹ phẩm, sữa, tã lót trẻ em, quần tã trẻ em, đồ ăn dặm dành cho 

trẻ em, thực phẩm chức năng, bình sữa (cho trẻ em bú), ty ngậm (núm vú cho trẻ em), núm 

vú dùng cho bình sữa trẻ em, xe đẩy cho trẻ em, xe nôi cho trẻ em, nôi cho trẻ em, khung 

tập đi cho trẻ em, ghế rung cho trẻ em, ghế ăn dặm cho trẻ em, gối, đệm đỡ đầu dành cho 

em bé, quần áo, giày dép, mũ nón, đồ chơi. 
 
 

(210) 4-2020-41568 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.1.21; 7.1.24; A7.1.9 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế kiến 
trúc nội thất Ông Kiến  (VN) 
202 Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2020-41569 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Bùi Thanh Phước   (VN) 
Đội 7, xóm Trung Hòa, thôn Vạn An 3, 

xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mũ (nón) bảo hiểm, kính bảo hộ cho thể thao, kính chống lóa mắt, kính 

đeo mắt, xe đạp, xe máy, dụng cụ chơi thể thao, thiết bị thể thao, quần áo bảo hộ phòng 

chống tai nạn, đai an toàn, balo, găng tay, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, giày dép, 

giày bảo hộ phòng chống tai nạn, áo bảo hộ có túi khí. 
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(210) 4-2020-41571 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; quạt hơi nước; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi 

lẩu điện. 
 

(210) 4-2020-41572 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; quạt hơi nước; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi 

lẩu điện. 
 

 
(210) 4-2020-41573 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.14; 3.4.1; A26.11.7; 26.4.9;  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường  (VN) 
Tổ 6, thôn Trường An, xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức, sắp xếp và điều khiển hội thảo [tập huấn] về lĩnh vực tài chính, 

tiền tệ; khóa đào tạo từ xa; xuất bản văn bản tài liệu [không bao gồm những bài quảng cáo] 

phục vụ hội thảo và các khóa đào tạo. 
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(210) 4-2020-41574 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.1.1; A2.1.23; 26.1.1; 

16.3.13 
(591) Xanh lam, cam, đen, vàng nhạt, trắng, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ DI VINA  
(VN) 
139 - 141 đường Nguyễn Gia Trí, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-41575 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, hồng, cam, đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ DI VINA  
(VN) 
139 - 141 đường Nguyễn Gia Trí, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-41576 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.1.1; A2.1.23; 26.1.1 
(591) Cam, đen, vàng nhạt, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ DI VINA  
(VN) 
139 - 141 đường Nguyễn Gia Trí, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-41577 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; quạt hơi nước; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi 

lẩu điện. 
 

 
(210) 4-2020-41578 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; quạt hơi nước; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi 

lẩu điện. 
 

 
(210) 4-2020-41579 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.7.22; A26.11.12 

(591) Cam, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH tư vấn đào tạo 
Hạt Đậu Nhỏ  (VN) 
C30-31 đường Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 2, 

khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm dạy tiếng Anh; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2020-41580 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.7.22; A26.11.12; A17.5.7; 26.1.1 

(591) Cam, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH tư vấn đào tạo 
Hạt Đậu Nhỏ  (VN) 
C30-31 đường Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 2, 

khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm dạy tiếng Anh; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2020-41581 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH quạt điện 
ELEFAN  (VN) 
35/5B đường Xuân Thới 7, ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: pin mặt trời, bộ đổi điện, bộ điều khiển điện, bộ hòa 

lưới điện, bộ kiểm soát điện, bộ lưu điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, ổn áp, máy biến 

áp [điện], dây điện, phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], thiết bị 

và hệ thống điều khiển tự động, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, tấm năng lượng mặt 

trời dùng để phát điện, mô-đun thu năng lượng mặt trời, mô-đun để sản xuất điện năng 

lượng mặt trời, thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời (thiết bị theo dõi quang điện). 
 

 
(210) 4-2020-41587 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 26.5.1; A26.11.9; 26.4.9 

(591) Cam, xanh lục. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử tin 
học Hóa Chất   (VN) 
Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 10: Va li thăm khám cơ động (chuyên dụng dùng trong y tế). 
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(210) 4-2020-41588 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HANS 
LEATHER   (VN) 
Số 80 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 18: Túi các loại bằng da hoặc giả da, cụ thể là túi cầm tay (túi xách tay); ví cầm tay 

(bóp); cặp tài liệu; ba lô; vali. 
 

 
(210) 4-2020-41589 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5; 

7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Nhật  (VN) 
Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng), 

đồng hồ bấm giờ, đồng hồ mặt trời, đồng hồ chạy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các loại đồng hồ: đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện từ 
(đồng hồ tích hợp nhiều chức năng), đồng hồ bấm giờ, đồng hồ mặt trời, đồng hồ chạy điện 
và đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2020-41590 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  (LI) 

Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân [trang phục]; đồ đội đầu [trang phục]; tạp dề [trang phục]; 

quần trẻ em; dép đi trong nhà; quần áo dùng ở bãi biển; quần áo bơi; thắt lưng [trang phục]; 
yếm dãi không bằng giấy; giày cao cổ; khăn rằn [khăn quàng cổ]; mũ lưỡi trai; áo váy; găng 
tay (trang phục); dải băng buộc đầu; mũ; áo vét [trang phục]; giày; trang phục dệt kim; giầy 
cao gót; quần áo ngủ; dép; áo pông-sô; ca vát; khăn quàng cổ; găng tay hở ngón; quần ống 
bó;  bít tất ngắn cổ; tất dài; quần đùi; váy; áo sơ mi; dây đeo quần; áo len dài tay; bộ quần 
áo; áo gilê; áo mưa; quần ngắn của đàn ông; quần áo lót; quần dài; đồ lót; áo thun ngắn tay; 
quần áo bó; khẩu trang; khăn choàng; áo pacca; quần lót chẽn gối của phụ nữ; quần lót của 
phụ nữ; quần đùi lót; áo khoác trùm đầu; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm. 
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(210) 4-2020-41591 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Donalandz   (VN) 
F8 đường Nguyễn Văn Linh, KDC Rạch 
Bà Tánh, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2020-41592 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Donalandz          (VN) 
F8 đường Nguyễn Văn Linh, KDC Rạch 
Bà Tánh, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2020-41593 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Donalandz    (VN) 
F8 đường Nguyễn Văn Linh, KDC Rạch 
Bà Tánh, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2020-41594 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, hồng, be, 

trắng, đen. 
(731) THE QUAKER OATS COMPANY  

(US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ ăn nhẹ (snack foods) chủ yếu gồm hạt ngũ cốc; bánh snack dạng thanh, thỏi 
(snack bars) chứa hỗn hợp hạt ngũ cốc, quả hạch và trái cây khô [bánh kẹo]; nước mật 
đường dùng trong bữa ăn; đồ ăn nhuyễn làm từ ngũ cốc xay mịn (farina); hạt ngũ cốc đã 
được chế biến; bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh snack dạng thanh, thỏi (snack bars) trên 
cơ sở yến mạch nghiền được bổ sung các thành phần khác; đồ ăn nhẹ (snack) từ gạo; hỗn 
hợp chế biến sẵn để làm bánh nướng; sản phẩm đông lạnh, cụ thể là bánh quế, bánh kếp, 
bánh mỳ chiên trứng sữa kiểu Pháp (French toast); thức ăn đã chế biến sẵn chủ yếu gồm 
yến mạch, cháo ngũ cốc, ngũ cốc, ngô, gạo, hạt ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-41595 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Dinh Dưỡng 
Từ Thiên Nhiên   (VN) 
126/16 Phan Kế Bính, khu tập thể Bộ Tư 
Lệnh Lăng, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41598 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.7.25; 26.4.2; 26.4.7; 26.2.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu ALD  
(VN) 
Số 9, ngách 23, ngõ 304, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Cánh tủ làm bằng vật liệu nhựa Acrylic.  

 

 
(210) 4-2020-41599 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị bệnh tiểu đường dùng trong thiết bị phân phối dùng 

một lần. 
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(210) 4-2020-41600 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A17.2.2; 26.5.1 

(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 14 BT4 (76) khu đô thị Văn 

Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-41601 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23; 24.9.1 

(731) Kim Văn Tú  (VN) 
Cụm 7, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; dịch vụ du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành 

cho người đi du lịch nước ngoài; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2020-41602 (220) 08.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 
Khu 6, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; áo vests [trang phục]; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; quần 

dài. 
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(210) 4-2020-41604 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần XNK ngành 

in INNOVA  (VN) 
Số 11, ngõ 81 phố Lương Định Của, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) các sản phẩm sử dụng trong ngành in, cụ thể như: mực in, 

keo các loại cho ngành in, hóa chất cho ngành in, giấy nhựa cho ngành in (polyester, không 
phải văn phòng phẩm), decal, khuôn in, khuôn bế [cho ngành in], máy in, máy in phun công 
nghiệp, máy móc thiết bị, dụng cụ, công cụ cho ngành in. 

 

 
(210) 4-2020-41605 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.11; 3.4.13; A11.3.7; A11.1.6 
(591) Nâu, trắng, vàng, nâu vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Huy 

Hoàng  (VN) 
Số 22A, đường Phan Huy Chú, phường 
Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 30: Bún; bánh phở; phở ăn liền; bún ăn liền. 
 

Nhóm 43: Quán phở dê; quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-41606 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Dương Công 

Trường  (VN) 
Thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa dẻo dùng để dẫn nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống nhựa dẻo dùng để dẫn nước.  
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(210) 4-2020-41607 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(731) Công ty TNHH Khai Nguyên 
Century   (VN) 
156/10A An Dương Vương, phường 16, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo ngoại ngữ; trung tâm tiếng anh.  
 

 
(210) 4-2020-41608 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 
 

(210) 4-2020-41609 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  
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(210) 4-2020-41610 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 
trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 

 
(210) 4-2020-41611 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 
trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 

 
(210) 4-2020-41612 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 
trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 
 

(210) 4-2020-41613 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 
trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  
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(210) 4-2020-41614 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  
 

 
(210) 4-2020-41615 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 
 

(210) 4-2020-41616 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  
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(210) 4-2020-41617 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 
điện thông minh SES   (VN) 
Tầng 7, tòa ACCI 210 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị giám sát 

trạm biến áp; thiết bị đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn hoặc có thể tải về).  

 

 
(210) 4-2020-41618 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) KALINISAN CHEMICALS CORP.  

(PH) 
BLDG 1 Cainta Business Center, Vista 
Verde Village, Cainta, Rizal, Philippines

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích 

gia dụng; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn, trừ 
loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; 
chế phẩm để giặt khô; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế 
phẩm ngâm giặt; chế phẩm đánh bóng; dung dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết 
màu, tẩy dấu vết; chất lỏng dùng để tẩy rửa; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản 
xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm 
tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy vết ố; chế phẩm làm sạch dùng cho 
đồ gốm và thủy tinh; chế phẩm khử mùi và làm thơm mát quần áo và vải dệt. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng/tiệt trùng; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi không khí; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ sâu bọ; chất diệt loài gây hại; chất 
chống nhậy, chống mọt; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2020-41619 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) LUNE INTERNATIONAL  (KR) 

24-1, Dosan-daero 35-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồng phục; áo vét [quần áo]; bộ quần áo cho phụ nữ; áo choàng; khăn 

quàng cổ; váy; quần dài. 
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(210) 4-2020-41620 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại PPTD  
(VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, 

xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Mua bán nhôm, cửa nhôm.  
 

 
(210) 4-2020-41621 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đặng Phú Lộc  (VN) 
450/28L Dương Bá Trạc, phường 1, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Cửa cho đồ đạc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn 

phòng; đồ đạc dùng trong trường học; trường kỷ; ghế ngồi. 
 

 
(210) 4-2020-41622 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh nước biển đậm, xanh rêu nhạt, 

vàng. 

(540) 

 

(731) Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nguyên liệu dược liệu ngải mọi; cao chiết ngải mọi và cao khô, cao khô giầu 

hoạt chất ngải mọi dùng cho dược liệu và thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại hóa sản phẩm từ dược liệu ngải mọi. 
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(210) 4-2020-41624 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh An Văn Chấn  (VN) 
Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu, huyện Văn 
Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; gia vị; quế [gia vị]; hoa hồi [gia vị]; bột gừng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chè, cà phê, gia vị, quế [gia vị], hoa hồi [gia vị], bột 
gừng.  

 

 
(210) 4-2020-41625 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; A26.11.13; 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24
(731) Bùi Văn Minh  (VN) 

Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy; van ống dẫn 

nước bằng chất dẻo; vòi, không bằng kim loại, dùng cho thùng phuy. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bồn nhựa chứa nước, vòi không bằng kim loại dùng 
cho thùng phuy, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, vòi, không bằng kim loại, dùng cho thùng 
phuy. 

 
 

(210) 4-2020-41626 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh rêu nhạt, vàng 

nâu đất. 

(540) 

 

(731) Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Nguyên liệu dược liệu rau đắng đất; cao chiết rau đắng đất và cao khô giầu hoạt 

chất rau đắng đất dùng cho dược liệu và thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại hóa sản phẩm từ dược liệu rau đắng đất. 
 

 
(210) 4-2020-41627 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.4; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Diệp Tuấn  
(VN) 
196/11/28 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn phủ giường; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng 

vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt. 

 

Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa. 
 
 

(210) 4-2020-41630 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hưng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 
 

(210) 4-2020-41631 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hưng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2020-41633 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa (trà 

là chủ yếu). 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, chất thay thế cà phê, trà (chè), cao cao, đồ uống chiết xuất từ trà 
xanh (tinh bột chè xanh, matcha chè xanh), đồ uống không có cồn, nước uống chiết xuất từ 
hoa quả (đồ uống chiết xuất từ hoa quả), nước tinh khiết đóng chai; dịch vụ quản lý kinh 
doanh (quản lý kinh doanh siêu thị, điểm kinh doanh hoặc chuỗi bán hàng); dịch vụ nhượng 
quyền thương mại cụ thể là hoạt động quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống tự phục vụ; cung cấp thức ăn đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; quán giải khát; quán cà phê; quán cà phê giải khát tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-41634 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HeaGroup  
(VN) 
Số nhà 575 Vũ Tông Phan, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; giày; dép (thời trang). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, váy, giày, dép thời trang. 
 
 

(210) 4-2020-41635 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO  (VN) 
Lô 08 - 09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2020-41636 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại hóa mỹ phẩm Nam 
Anh Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; bút kẻ lông mày; sữa 

tắm trắng; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; trà uống là chế phẩm siro trái 
cây dùng cho mục đích y tế; trà uống dùng cho mục đích y tế; trà dưỡng sinh dùng cho mục 
đích y tế; trà thanh nhiệt dùng cho mục đích y tế; trà làm từ dược thảo dùng cho mục đích 
chữa bệnh - ăn kiêng hoặc giảm béo. 

 
 

(210) 4-2020-41637 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Vĩnh Cường  (VN) 
A14/18E đường 1C, tổ 14, ấp 1A, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; bút kẻ lông mày; sữa 

tắm trắng; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2020-41638 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn VANIR  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm; sơn phủ nội ngoại thất; sơn trang trí; sơn chịu hóa 

chất; sơn chống bụi; sơn co dãn đàn hồi. 
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(210) 4-2020-41639 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn VANIR  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả trát tường; vữa dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại; xi măng; đá để xây dựng; gỗ để xây dựng. 
 
 

(210) 4-2020-41640 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn VANIR  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm; sơn phủ nội ngoại thất; sơn trang trí; sơn chịu hóa 

chất; sơn chống bụi; sơn co dãn đàn hồì.  
 
 

(210) 4-2020-41641 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn VANIR  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm; sơn phủ nội ngoại thất; sơn trang trí; sơn chịu hóa 

chất; sơn chống bụi; sơn co dãn đàn hồì.  
 
 

(210) 4-2020-41642 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn VANIR  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm; sơn phủ nội ngoại thất; sơn trang trí; sơn chịu hóa 

chất; sơn chống bụi; sơn co dãn đàn hồì.  
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(210) 4-2020-41643 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.24; A26.11.13 

(591) Xám đậm, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KL MARITIME  
(VN) 
353 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 

Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; dây nịt [trang phục]; bao tay [trang phục]; mũ nón; khăn 

choàng.  

 
 

(210) 4-2020-41644 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tổng Hợp Vũ Gia  
(VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, thành 

phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2020-41645 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.6; 5.1.19; 5.1.21; 26.13.1; 26.4.2; 

25.5.1 

(591) Tím, trắng, hồng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Hòa   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
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(210) 4-2020-41646 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.5; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TM - XNK 
Trung âu   (VN) 
Khu hợp tác xã 2/7, phường Mỹ Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: khuôn xây dựng bằng nhựa, gạch men ốp lát, silicone mềm, sơn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà; lắp đặt thiết bị xây dựng trong nhà (hoàn thiện nhà). 
 
 

(210) 4-2020-41647 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Phúc Anh   (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng; giấy bao gói; túi bằng giấy hoặc chất dẻo 
dùng làm bao gói.  

 

 
(210) 4-2020-41648 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Phúc Anh  (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng; giấy bao gói; túi bằng giấy hoặc chất dẻo 
dùng làm bao gói.  

 

(210) 4-2020-41649 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dầu Khí 
Petro Thanh Hóa Sài Gòn   (VN)
Thôn 8, xã Quảng Định, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (nhiên liệu); xăng dầu; ga (nhiên liệu).  
 

Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu: khí hóa lỏng (nhiên liệu), xăng đầu, ga (nhiên 
liệu), bình ga bằng kim loại, bình chịu áp lực.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết ga; dịch vụ sang chiết khí hóa lỏng.  

 
 

(210) 4-2020-41650 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dầu Khí 
Petro Thanh Hóa Sài Gòn   (VN)
Thôn 8, xã Quảng Định, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (nhiên liệu); xăng dầu; ga (nhiên liệu).   
 

Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu: khí hóa lỏng (nhiên liệu), xăng dầu, ga (nhiên 
liệu), bình ga bằng kim loại, bình chịu áp lực.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết ga; dịch vụ sang chiết khí hóa lỏng.  

 
 

(210) 4-2020-41651 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
LIGOSOFT  (VN) 
Tầng 3 - số 296, đường Hải Thượng Lãn 
ông, phường Quảng Thắng, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; cho thuê phần mềm 

máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy 
tính; lập trình máy tính.  
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(210) 4-2020-41652 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh LAMME 1993  
(VN) 
Số 35, ngõ 19/46 Đông Tác, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; khăn (trang phục); mũ nón (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-41654 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.16; A3.13.24; 2.9.4; 4.5.15 
(591) Cam, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đào tạo Hợp Long  
(VN) 
528/5/112 Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư và thiết bị điện, vật tư và thiết bị ngành nước, máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng; bán buôn: sắt, thép, nhôm, inox, vật liệu, thiết 
bị lắp đặt trong xây dựng; bán lẻ: đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp 
nước, hệ thống thoát nước, hệ thống sưởi, hệ thống điều hoà không khí và hệ thống xây 
dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị và công cụ xây dựng; sửa chữa máy móc 
và thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-41656 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Việt  (VN) 
Số 113 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo bó; quần áo ngủ; quần áo da; quần áo lót.  
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(210) 4-2020-41657 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thu Thủy   (VN) 
Thửa đất số 284, tờ bản đồ 66, khu phố 

Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-41658 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; A19.11.11; 

19.11.4 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thu Thủy  (VN) 
Thửa đất số 284, tờ bản đồ 66, khu phố 

Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-41659 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.2.7; 26.1.5; A26.11.11; 25.7.25 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hà Hữu Trúc  (VN) 
Số nhà 91 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng sử dụng đèn led (điốt phát quang); bóng 

đèn; đèn huỳnh quang.  
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(210) 4-2020-41660 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.5; A26.11.11; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Hà Hữu Trúc  (VN) 
Số nhà 91 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng sử dụng đèn led (điốt phát quang); bóng 

đèn; đèn huỳnh quang. 
 

 
(210) 4-2020-41661 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LAN FENG MEI   (CN) 

102, Building 42, Vanke 1 Songshan 
Lake, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; thị kính; kính áp tròng; kính đeo 

mắt thông minh. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví tiền; túi du lịch; dây đeo vai [dây đai] 
bằng da thuộc; ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo may sẵn; đồ đi ở chân; giày; khăn quàng cổ; mũ trùm đầu 
[trang phục]. 

 
Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán: 
kính đeo mắt, kính râm, gọng kính đeo mắt, thị kính, kính áp tròng, kính đeo mắt thông 
minh, túi xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví tiền, túi du lịch, dây đeo vai [dây đai] bằng 
da thuộc, quần, áo, đồ đi ở chân, giày, khăn quàng cồ, mũ trùm đầu (trang phục). 

 
 

(210) 4-2020-41662 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) XU BO  (CN) 

102, Building 42, Vanke 1 Songshan 
Lake, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; thị kính; kính áp tròng; kính đeo 
mắt thông minh. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; nhẫn 
[đồ trang sức]; hoa tai (đồ trang sức). 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví tiền; túi du lịch; dây đeo vai [dây đai] 
bằng da thuộc; ba lô. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo may sẵn; đồ đi ở chân; giày; khăn quàng cổ; mũ trùm đầu 
[trang phục]. 

 
Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán: 
kính đeo mắt, kính râm, gọng kính đeo mắt, thị kính, kính áp tròng, kính đeo mắt thông 
minh, túi xách tay, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví tiền, túi du lịch, dây đeo vai [dây đai] bằng 
da thuộc, quần, áo, đồ đi ở chân, giày, khăn quàng cổ, mũ trùm đầu (trang phục), đồng hồ 
[đồ trang sức], vòng đeo tay [đồ trang sức], vòng cổ [đồ trang sức], nhẫn [đồ trang sức], hoa 
tai (đồ trang sức). 

 

 
(210) 4-2020-41663 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) VP RACING FUELS, INC.  (US) 

204 East Rhapsody, San Antonio, TX 
78216, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; chất phụ gia hoá chất dùng cho 

dầu; chất phụ gia làm sạch cho dầu xăng; chất phụ gia làm sạch cho dầu động cơ; chất phụ 
gia hóa học dầu nhờn dùng trong hàng không, công nghiệp, hàng hải và xe cộ; chất phụ gia 
hóa học dùng để xử lý nhiên liệu; chất làm tăng chỉ số octan; chất phụ gia hóa học dùng cho 
chất bôi trơn; chất phụ gia để làm mát hệ thống; chất dính; chất hóa dẻo lốp xe; chất lỏng 
dẫn động; chất lỏng dẫn động tự động; dầu hộp số; chất lỏng dẫn hướng động lực; dầu 
phanh; dầu thủy lực; dầu phanh thủy lực. 

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu công nghiệp; chất bôi trơn; chất bôi trơn cho động cơ xe cộ; 
chất bôi trơn dùng trong hàng hải; chất bôi trơn dùng trong công nghiệp và xe cộ; chất bôi 
trơn đa dụng; dung dịch để nghiền; dung dịch để cắt; mỡ đa dụng; mỡ dùng cho ô tô; mỡ 
dùng cho công nghiệp; mỡ dùng bôi trơn; dầu và mỡ không khoáng dùng cho mục đích 
công nghiệp; dầu dùng cho bánh răng; dầu bôi trơn; dầu dùng để cắt; dầu máy; dầu bôi trơn 
cho động cơ xe cộ, động cơ xe ô tô, động cơ mô tô, động cơ hàng hải và các động cơ nhỏ; 
nhiên liệu; nhiên liệu động cơ; nhiên liệu hydrocarbon; nhiên liệu lỏng; nhiên liệu cho xe 
mô tô; dầu xăng; nhiên liệu diesel; nhiên liệu chứa chất nitrometan; chất phụ gia dùng cho 
nhiên liệu động cơ không chứa hóa chất; chất làm tăng chỉ số octane không chứa hóa chất; 
chất phụ gia dùng cho dầu động cơ không chứa hóa chất. 
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(210) 4-2020-41665 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiếu Thành 
Phát  (VN) 
Thửa đất số 984, tờ bản đồ số 32, tổ 6, 

khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Kính doanh mua bán: xe máy. 

 
 

(210) 4-2020-41667 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Hoa 
Mẫn Vy  (VN) 
Tổ1, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2020-41668 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 4.3.20; 1.15.23 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạo Ngon Nhất  
(VN) 
Số 78 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất dộng sản.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2020-41669 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A20.1.3 
(591) Xanh nõn chuối, vàng sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Tấn Bạo   (VN) 
Số 02 Phan Văn Đáng, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực phun xăm thẩm mỹ.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ; tất đi chân.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2020-41670 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A18.1.19; 18.1.23 
(591) Xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Tấn Bạo   (VN) 
Số 02 Phan Văn Đáng, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản phẩm 

gồm: các loại rau và hoa quả tươi, rau đã qua chế biến và bảo quản, hải sản tươi sống, các 
loại thịt, cá đã được chế biến và đóng hộp, các loại gia vị, dầu ăn, bơ, pho mai, sữa, sữa 
chua, nước mắm, dấm, tương ớt, tương cà, cà phê, ca cao, bột, bột ngũ cốc, gạo, nấm tươi, 
bánh mì, bánh bao, chè (trà), nước uống có ga (đồ uống), nước khoáng, đồ uống không cồn, 
bia, nước ép trái cây, thuốc lá, rượu, bánh, kẹo, mứt sấy, tinh dầu, xà phòng, dầu gội đầu, 
sữa tắm, quần, áo, giày, dép, mũ, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em, quần tã cho người lớn, 
xô, chậu, xoong, nồi, chảo, bát, đũa, tăm, dao, dĩa, thìa, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, 
máy sấy bát đã, máy hút mùi, máy hút ẩm, quạt điện, bóng đèn, dây điện, ổ cắm điện, máy 
điều hòa. 

 

 
(210) 4-2020-41671 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 4.5.1; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(540) 

  

(731) Lưu Nguyễn Trà Giang   (VN) 
1076, tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị 
xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-41674 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.9.24; 26.4.4; A10.3.11 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SKY 
INTERNATIONAL  (VN) 
92-94-96 Hà Huy Tập - khu Nam Thiên 
1, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-41675 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.7; A3.11.24 
(591) Đỏ hồng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế IC  (VN) 
Sabay Tower, 11A Hồng Hà, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; chế phẩm mỹ phẩm 
làm cho người thon thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; phấn rôm dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể và mục đích trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; mỹ phẩm dùng 
cho lông mi mắt (mascara); sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh: dầu gội đầu, sữa tắm, 
rửa mặt; chế phẩm làm sạch; xà phòng; tinh dầu; nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dạng kem; chế phẩm vitamin; 
nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; kem dược phẩm dùng cho cơ thể; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm tắm dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: nước hoa, mỹ 
phẩm, sữa tắm, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2020-41676 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà. 
 

 
(210) 4-2020-41677 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà. 

 

 
(210) 4-2020-41678 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà. 

 

 
(210) 4-2020-41679 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà. 

 

 
(210) 4-2020-41680 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  
 

 
(210) 4-2020-41681 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-41682 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam  (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-41683 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  
 
 

(210) 4-2020-41684 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  
 

 
(210) 4-2020-41685 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-41686 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-41687 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam   (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  

 

 
(210) 4-2020-41688 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Giang 
Nam    (VN) 
Nhà A2, PANDORA, số 53 Triều Khúc, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, gạt tàn, bật lửa, các vật dụng để hút xì gà.  
 

 
(210) 4-2020-41689 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh than, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Landsville  

(VN) 
527 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại 

lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2020-41691 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Xưởng SX Kẹo 
Dừa - Tuyết Lan - Mai Lan   (VN)
Số 171C ấp Bình Thành, xã Bình Phú, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-41692 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 2.9.4 (540) 

 

(731) Phan Thanh Nga   (VN) 
Số nhà 22, liền kề 6A C17 Bộ Công An, 
làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh về mắt.  

 

(210) 4-2020-41693 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng EUROHOMES   (VN) 
Số 17 đường số 9, khu dân cư ven sông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; giá; kệ. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dụng; tư vấn xây dựng; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, 
cách âm trong xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bi điều hòa không khí; sơn nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết 
kế công trình; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-41695 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.1 
(731) CHEN, HUIQING   (CN) 

No. 5, No. 6, South Duanzhuang Village, 
Wenren Town, Qingyuan District, 
Baoding City, Hebei Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm tẩy dầu mỡ (trừ loại dùng trong quá trình sản xuất); dầu thông để tẩy mỡ, tẩy 
nhờn; dung dịch cọ rửa; chất tẩy trắng để giặt.  

 
Nhóm 05: Hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua đuổi muỗi; thuốc trừ sâu bọ, côn 
trùng; thuốc diệt chuột; keo dính ruồi; chế phẩm diệt ruồi.  

 

 
(210) 4-2020-41696 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.9.14; 9.9.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 

Tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Dép; giày; đồ đi ở chân; miếng lót bên trong giày; đế cho đồ đi chân; quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-41697 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.6; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu. 
(731) Đinh Thanh Tuyến   (VN) 

P412 - K2, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thảo dược (dùng cho mục đích y tế); cao thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-41698 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Uông Thanh Đình   (VN) 
Số 69 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2020-41699 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BEIERSDORF AG   (DE) 

Unnastr. 48 20253 Hamburg, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da.  
 
 

(210) 4-2020-41701 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Cao Xuân Thùy   (VN) 

45 đường 48, phường 16, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; bột giặt; nước hoa.  
 
 

(210) 4-2020-41702 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Duy Hùng  (VN) 
126 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1123 

(210) 4-2020-41703 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Duy Hùng   (VN) 
126 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 

 
(210) 4-2020-41704 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Duy Hùng   (VN) 
126 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 

 
(210) 4-2020-41705 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Anh 

AGRITECH   (VN) 
Thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

 
(210) 4-2020-41706 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Hồng nhạt, đỏ nâu. 
(731) Lê Hà Phương  (VN) 

Số 69, đường Nguyễn Tuấn Thiện, 
phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cơm văn phòng; dịch vụ cung cấp cơm văn phòng [do nhà hàng thực hiện]; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống do quán ăn tự thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-41707 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.6; A2.5.23; A1.1.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Chouchou Việt Nam  
(VN) 
Số 43, ngách 40, ngõ 184, đê Trần Khát 
Chân, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); gối; gối dài; tấm trải để ngủ; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; giá treo 

áo.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn tắm; khăn xô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ; tất.  
 

 
(210) 4-2020-41708 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A22.5.12; 22.5.10; A1.1.10; A1.1.3; 

2.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Tuyết Nhi USA  

(VN) 
11 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử: thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích 

y tế), thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
làm đẹp, quần áo, giày dép, cặp xách, va li, ví (bóp), ba lô, túi đeo, túi xách, mũ (nón), vớ, 
thắt lưng, trà, cà phê, ca cao, sữa, bia.  

 
 

(210) 4-2020-41709 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Unit   (VN) 
157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.   
 

 
(210) 4-2020-41710 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1;  

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH G&H Việt Nam  
(VN) 
Số 53, đường Đặng Dung, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị 

và dụng cụ thú y, dược phẩm dành cho thú y, chế phẩm thú y, nước tắm diệt sâu bọ, côn 

trùng dùng trong thú y, nước thơm dùng cho mục đích thú y. 

 

Nhóm 44: Trợ giúp về thú y; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch 

vụ y tế từ xa; chăn nuôi động vật; chăm sóc sức khoẻ.   
 

 
(210) 4-2020-41711 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.4.4; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 5.7.3; 

A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân bón Trương Nguyễn  
(VN) 
Số 541, ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 01: Đất trồng trọt; phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên 

liệu sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn bổ sung chăn nuôi.  
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(210) 4-2020-41712 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; A17.2.2; 

A3.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, nâu, trắng, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Đạt Tiến Phát  (VN) 
Số 1485, tổ 18, khóm Đông Bình A, 
phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2020-41713 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.13.4; 26.1.1; 

A17.2.2; 25.5.25 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đỏ, vàng, 

nâu, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Đạt Tiến Phát  (VN) 
Số 1485, tổ 18, khóm Đông Bình A, 
phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2020-41714 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.13.4; A17.2.2; 

26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

vàng, nâu, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Đạt Tiến Phát   (VN) 
Số 1485, tổ 18, khóm Đông Bình A, 
phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long   

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2020-41715 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Kiều Tuấn Dũng  (VN) 
35 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Tiệm bánh kem (quán kem).  

 

 
(210) 4-2020-41716 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.7.9; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Kiều Tuấn Dũng  (VN) 
35 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem. 

 

 
(210) 4-2020-41717 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hoa Nhiệt Đới  (VN) 
17 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa giả, cây cảnh trang trí, bưu thiếp, hộp quà tặng, quà lưu 

niệm.  
 

 
(210) 4-2020-41718 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Châu Cát  
(VN) 
20/22/24 đường 160, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-41719 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc 

Thảo   (VN) 
Tại thửa đất số 1051, tờ bản đồ số 07, tổ 
NDTQ số 10, ấp An Thuận A, xã Mỹ 
Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo lót nam; quần áo lót nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo lót nam, quần áo lót nữ.  
 

 
(210) 4-2020-41721 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 1.15.5 
(591) Đỏ, cam, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH LONG YIN Việt 

Nam  (VN) 
8/4 ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt (gas); khí gas để thắp sáng. 
 

Nhóm 06: Bình đựng khí lỏng bằng kim loại (bình đựng gas). 
 

Nhóm 35: Mua bán: khí đốt (gas), khí gas để thắp sáng, bình đựng khí lỏng (bình đựng 
gas); quảng cáo; tiếp thị để bán hàng; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2020-41722 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.11; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Văn Như  (VN) 

Số 9 đường Thủ Khoa Huân, khu phố 4, 
thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nước trái bưởi tự lên men, nước trái cây tự lên men, trái cây tươi, chuối 
sấy, măng khô. 

 

 
(210) 4-2020-41723 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.13; A5.1.12; A15.7.2; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng, cam, xanh lá cây, 

xanh cô ban. 
(731) Hợp tác xã Hòa Lộc  (VN) 

ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ 
Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, cụ thể là: cam, dừa, bưởi, sản phẩm chế biến từ thịt, dừa, 

bưởi. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2020-41724 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH PLV LINK  (VN) 

224 - 226 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 
09, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem; thạch trái cây 

[dạng kẹo bánh]; sô cô la. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh, do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-41725 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 2.9.25; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Lê Thanh Tuấn  (VN) 

92/19C Trần Phong Sắc, phường 4, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo toán tư duy; đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giải trí; 
tổ chức sự kiện thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-41726 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.5; 26.1.6; 

1.11.15; 1.11.12 
(591) Vàng đồng, trắng, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh dương đậm, tím. 
(731) Công ty cổ phần Phim Việt 

STAR  (VN) 
322/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ truyền thông 

doanh nghiệp; quan hệ công chúng; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ phát hành 
phim; dịch vụ chiếu phim điện ảnh; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu. 

 
 

(210) 4-2020-41727 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.5; 26.1.6; 

1.11.15; 1.11.12 
(591) Vàng đồng, trắng, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh dương đậm, tím. 
(731) Công ty cổ phần Phim Việt 

STAR  (VN) 
322/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; trường đào tạo [giáo dục[; đào tạo thực hành [thao diễn]; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải 
trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ thuật; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên 
truyền hình; giải trí qua đài phát thanh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; dịch vụ phát hành phim; dịch vụ chiếu phim điện ảnh; dịch vụ ghi phụ đề cho 
phim, sách; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 
cầu. 
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(210) 4-2020-41729 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 5.7.3; 6.1.2; A7.1.11; 

A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
SONY Nguyễn  (VN) 
14/5 đường số 11, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không 

hoạt động tại trụ sở). 
 

 
(210) 4-2020-41730 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, hồng, nâu nhạt. 
(731) Bùi Thị Giang  (VN) 

17/19 R1 sảnh B Royal City số 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang bao gồm thắt lưng, cà 

vạt, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2020-41731 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Vàng, trắng, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH Trịnh Trung L.A  

(VN) 
Lô L16-17 đường số 7, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục 

đích y tế. 
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(210) 4-2020-41732 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) Bùi Thị Hằng  (VN) 

Bản Đồn 1, phường Xuất Hóa, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang bao gồm thắt lưng, cà 

vạt, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2020-41733 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH THE ONLY GROUP  

(VN) 
Phòng 1703, tầng 17, khu B, tòa nhà 
Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; đậu gà trắng (chưa qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2020-41734 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 

nhiên NASHU  (VN) 
Số 28, ngõ 82 phố Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); tinh dầu; xà phòng; chế phẩm làm sạch; 

chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ khám bệnh da 
liễu; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2020-41735 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Phong  (VN) 
Số nhà 1A, ngách 61/20/25, phố Bằng 
Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại (trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2020-41738 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A24.17.8 
(731) Hộ kinh doanh gia dụng 

Thanh Tùng  (VN) 
2/5/78 đường số 2D nối dài, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2020-41740 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH HANGY Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 3, ngách 123, ngõ 337 đường 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy tăm nước, máy massage 

lưng, máy massage cổ, đai nẹp chân, đai nẹp tay, đai nẹp vai.  
 
 

(210) 4-2020-41741 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1; A25.7.6; 

A25.7.7 
(591) Đỏ cam, da cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm Internet Việt Nam  
(VN) 
18 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng bá quốc tế về internet Việt Nam; quảng cáo trên internet; biên tập thông 
tin cơ sở dữ liệu vào máy tính; hệ thống hóa thông tin cơ sở dữ liệu vào máy tính; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; quản lý các tệp tin máy tính; đại diện cho Bộ Thông tin và Truyền 
thông tham gia các hoạt động của các tổ chức internet quốc tế liên quan đến tài nguyên 
internet nhằm mục đích quảng bá quốc tế về internet việt nam.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, dịch vụ internet như: quy 
hoạch, quản lý và phân bổ sử dụng các nguồn tài nguyên internet (cụ thể như tên miền quốc 
gia, địa chỉ (ip) và số hiệu mạng (asn); thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ tên 
miền (dns) quốc gia; thiết lập, quản lý và vận hành trạm trung chuyển Internet quốc gia; 
cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực máy tính liên quan đến việc phát triển và khai thác tài 
nguyên internet; nghiên cứu công nghệ mới về tài nguyên internet, máy chủ tên miền, giao 
thức internet và chứng thực điện tử; tham gia khai thác các công nghệ liên quan đến tài 
nguyên internet và giao thức IP; dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tin học và ứng 
dụng của tin học vào các công nghệ khác. 

 

 
(210) 4-2020-41742 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt muỗi, kiến, gián; hương đuổi muỗi; hóa chất và chế phẩm diệt côn 

trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất khử mùi 
dùng cho quần áo.  

 

 
(210) 4-2020-41743 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh    (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-41744 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41745 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Đức Việt  
(VN) 
Số 1 ngách 26/31 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41746 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Triệu Văn Thành  (VN) 

xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan, huyện 
Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức 

chuyến thăm quan. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1136 

(210) 4-2020-41747 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Đức Việt  
(VN) 
Số 1 ngách 26/31 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41748 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Đức Việt  
(VN) 
Số 1 ngách 26/31 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-41749 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-41750 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Lê Hồng Thủy  (VN) 

134/9 KP3, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem body; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chăm 

sóc tóc không chứa thuốc; nước hoa; đồ trang điểm [mỹ phẩm]. 
 

 
(210) 4-2020-41751 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.5.3; A3.5.24; 26.4.1; 5.7.6 
(731) Công ty TNHH STUDY SPACE  

(VN) 
Số 80 đường Nguyễn Bá Tuyển, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dạy học trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-41752 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; 23.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JINZY Nguyễn  
(VN) 
95 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2020-41753 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đỏ đô, đỏ tươi, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Giang TX  
(VN) 
Thôn 6, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo; kẹo lạc; bánh kẹo đường; đường; hương liệu vani dùng cho nấu 

nướng.  
 

 
(210) 4-2020-41754 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 24.9.1; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Đen, cam đậm, cam nhạt. 

(731) Hộ kinh doanh Trần Vọng  
(VN) 
86 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong rừng; sữa ong chúa; sáp ong (dùng cho mục đích làm thực 

phẩm); keo ong (dùng cho mục đích làm thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2020-41755 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Tím đậm, tím nhạt, da cam đậm, da cam 

nhạt, hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, 

xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Cương   (VN) 
Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn.  
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(210) 4-2020-41756 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 5.3.20; 3.1.6; A3.1.24 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
LUCAS Việt Nam   (VN) 
Số L1-06, Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; mật ong; nước xốt (gia vị); kem lạnh; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 

cốc; bánh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán sữa 

chua, cà phê, bánh ngọt; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2020-41757 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.11; A3.4.24; A26.11.8; 25.5.2 

(591) Trắng, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Âu Anh Thư   (VN) 
Số nhà 30, thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 26: Nơ cài tóc; dải băng để buộc tóc; kẹp tóc; băng buộc tóc; cặp tóc.  
 

 
(210) 4-2020-41758 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.2; 24.15.1 

(591) Đen, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tai Chung Seiki 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy ép [máy dùng cho mục đích công nghiệp]; mua bán máy dập 

khuôn; mua bán khuôn [bộ phận của máy]; mua bán máy công cụ; mua bán máy rèn khuôn.  
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(210) 4-2020-41759 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, cam. 
(731) Công ty Cổ phần Xây dựng 

Kiến trúc AA   (VN) 
Tòa nhà Bitexco Financial Tower, tầng 
43A, 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc trong nhà; khung ảnh; gương soi; hộp 

đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế dài.  
 

 
(210) 4-2020-41760 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH King Powder  

(VN) 
Phòng 8.6, lầu 8, số 3C Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được 

dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm đuy trì, tăng cường, cải thiện 
các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bé. 

 

 
(210) 4-2020-41761 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.13.1; 5.3.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kobeta  (VN) 

689 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây hoa hồng; hoa tươi; vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; hạt giống; cây 

giống. 
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(210) 4-2020-41764 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Viết Chí Minh  (VN) 
45/4 Nguyễn Văn Lạc, tổ 68, phường 21, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư sử dụng trong nhà nuôi yến. 
 

 
(210) 4-2020-41765 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, vàng, trắng, xám. 

(731) Hoàng Đức Dũng  (VN) 
36 đường số 17A, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Tác phẩm sách; báo về marketing, kinh doanh và bán hàng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là các video trực tuyến có hướng dẫn, bài giảng, lớp 

học, bài tập về quảng cáo, marketing; dịch vụ cung cấp các khóa học trực tuyến, trực tiếp về 

chiến lược kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị. 
 
 

(210) 4-2020-41766 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12 

(591) Vàng nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hùng Thuận 
Phát  (VN) 
Thửa đất số 2012, tờ bản đồ số 49, khu 

dân cư ấp 2, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2020-41767 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.4; A3.7.24; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Vẽ  (VN) 

77 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phước Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hoà 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-41768 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, hồng nhạt. 
(731) CÔNG TY TNHH VINBACCO  (VN) 

401 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang. 
 

 
(210) 4-2020-41769 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh lá mạ. 
(731) Nguyễn Văn Hoàng  (VN) 

Số 4 ngách 70 ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại, trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt. 
 
 

(210) 4-2020-41770 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A9.3.10 
(591) Đen, xám, xanh xám. 
(731) Chu Hoàng Long  (VN) 

Số 13 tổ 1, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-41771 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Lê Thị Bích Loan  (VN) 
97A Tôn Đản, phường 14, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh và các chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí; sản xuất 

chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 

sản xuất, dàn dựng buổi biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2020-41772 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 

(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Văn Minh  
(VN) 
Số 152, ngõ 176, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2020-41773 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.3; A26.11.12; 26.1.1; 

1.15.23 

(591) Cam, hồng, xanh dương, xanh ngọc, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
597/2/14 Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
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(210) 4-2020-41774 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.4; 3.4.1 
(591) Trắng, đen, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
597/2/14 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám. 

 

 
(210) 4-2020-41775 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.5.15 
(591) Trắng, đen, cam đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
597/2/14 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám. 

 

 
(210) 4-2020-41776 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
597/2/14 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-41777 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.13 
(591) Trắng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
597/2/14 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-41778 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Anh   (VN) 
26/23A đường 1, KP14, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2020-41779 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hóa Nông Trâu 
Vàng  (VN) 
50, đường số 03, khu Sao Mai, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2020-41780 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh chàm. 

(731) GULBAHAR TOBACCO 
INTERNATIONAL FZE  (AE) 
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc bao gồm: diêm; tẩu hút 
thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2020-41781 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; A26.3.6; A26.3.5 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Pan  

(VN) 
Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, 
xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thảo dược; dược liệu (dùng cho mục đích y 
tế). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo mềm; bánh quy; bánh quy giòn; chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, đại lý ký gửi: 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, thảo dược, dược liệu (dùng cho mục đích y tế), bánh kẹo, 
kẹo, kẹo mềm, bánh quy, bánh quy giòn, chế phẩm làm từ ngũ cốc, lương thực, thực phẩm, 
đồ uống giải khát, đồ uống có ga, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2020-41784 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) BAILING AGROCHEMICAL CO., LTD  

(CN) 
The 4th Bridge Jiangguan Road, 
Jiangyan District, Tai Zhou City, 
Jiangsu, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

 
(210) 4-2020-41785 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) BAILING AGROCHEMICAL CO., LTD  

(KR) 
The 4th Bridge Jiangguan Road, 
Jiangyan District, Tai Zhou City, 
Jiangsu, China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

 
(210) 4-2020-41786 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 1.15.21; 25.5.25; A25.7.6 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Anh 

Pháp Đức  (VN) 
Số 444F, khu vực Thạnh Hòa, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]. 
 
 

(210) 4-2020-41787 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.7.2 
(591) Vàng, da cam, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn 

Phúc Hưng  (VN) 
Tầng 3, số 3, Hòa Bình, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage).  
 

 
(210) 4-2020-41788 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 3.9.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, vàng, đỏ, trắng, xanh dương, 

xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH MTV nước mắm 

Kim Hoa  (VN) 
Số 49/2, đường Nguyễn Huệ, khu phố 5, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2020-41796 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 4.5.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, tím, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giáo dục KIRO Việt Nam  (VN) 
Số 4 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); đào tạo thực hành (thao 
tác thử); dịch vụ phiên dịch viên.  
 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; thiết 
kế phần mềm máy tính; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua 
một trang web; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
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(210) 4-2020-41799 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HEALTH PRO 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 44, ngõ 48, phố Phúc Minh, tổ 7, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; nước xức tóc; bộ dầu gội 

đầu; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hoá, sản phẩm như: tinh dầu, nước hoa, chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da, nước xức tóc, bộ dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ trang trí bên trong nhà 
cửa, hộp quà tặng, quà lưu niệm, máy khuếch tán tinh dầu, đèn xông tinh dầu; quảng cáo; 
marketing; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ 
truyền thông doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-41800 (220) 09.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 

A5.3.13 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Trà Thị Diễm  (VN) 
Thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; trầm hương; tinh dầu trầm hương; bột trầm hương; gỗ thơm; nước hoa.  
 

Nhóm 14: Vòng trầm [đồ trang sức]; vòng đeo tay làm bằng trầm [đồ trang sức]; vòng đeo 
cổ làm bằng trầm [đồ trang sức]; đồ trang sức bằng kim loại quý; đồ trang sức không bằng 
kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức (bằng gỗ trầm).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; mua bán các sản phẩm: 
trầm hương, tinh dầu trầm hương, tinh dầu, hương liệu (tinh dầu), bột trầm hương, gỗ thơm, 
nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trà thảo dược dùng cho mục 
đích y tế, rượu trầm hương (sử dụng cho mục đích y tế), dụng cụ để xông (đốt) trầm hương 
bằng kim loại và phi kim loại cụ thể là đỉnh, khay, thác khói, lư hương, hộp dùng để đốt 
nhang trầm, đồ mỹ nghệ làm bằng gỗ trầm hương, vòng trầm [đồ trang sức], vòng đeo tay 
làm bằng trầm [đồ trang sức], vòng đeo cổ làm bằng trầm [đồ trang sức], đồ trang sức bằng 
kim loại quý, đồ trang sức không bằng kim loại quý, hộp đựng đồ trang sức (bằng gỗ trầm).  
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(210) 4-2020-41801 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; A1.13.10; 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Cloudify Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 61, phố Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học; phần mềm kế toán; phần mềm quản lý doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-41802 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Khương Xuân Thật  (VN) 
Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 

chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-41803 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Đinh Thiên Phú  (VN) 
A75/6D/14 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo có họa tiết thêu; áo khoác ngoài; đồng phục; trang 

phục dệt kim; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2020-41804 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Jade Beauty 
Spa & Clinic  (VN) 
Số 10 đường số 11, khu dân cư Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng.  
 

 
(210) 4-2020-41805 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Jade Beauty 
Spa & Clinic  (VN) 
Số 10 đường số 11, khu dân cư Him 

Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng.  
 

 
(210) 4-2020-41806 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Jade Beauty 
Spa & Clinic  (VN) 
Số 10 đường số 11, khu dân cư Him 

Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng.  
 

 
(210) 4-2020-41810 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Dung  (VN) 
Đội 8, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy ướp lạnh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết 

bị làm khô; thiết bị sưởi ấm; tủ lạnh.  

 

Nhóm 16: Sách; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; giấy; ấn phẩm; văn phòng phẩm; thiết bị 

trang trí hoạ tiết.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc có thể bơm phồng; 

khung ảnh; đệm; mành che cửa sổ bên trong nhà [đồ đạc].  
 

Nhóm 21: Dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 

bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ bát đĩa; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ nhà bếp.  
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(210) 4-2020-41814 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A2.9.16; 2.9.14; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và kỹ thuật 
INKTEC VINA   (VN) 
Km2 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn.  

 
 

(210) 4-2020-41817 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.11; 25.1.25; 25.1.6; 25.7.25 

(591) Xanh, trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Lương Thị Dung  (VN) 
Số 60 phố Hàng Than, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè [trà]; bột sắn; bánh kẹo; mật ong; gia vị.  

 
 

(210) 4-2020-41818 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SG Holdings  
(VN) 
13 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư quỹ; mua bán bất động sản; đánh giá và định giá bất động sản; môi giới 

bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp; thông tin về xây dựng; thông tin về sửa chữa. 
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(210) 4-2020-41819 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A2.9.16; 2.9.24 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Hạnh Nguyên  
(VN) 
Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 29: Tôm [không còn sống]; cua [không còn sống]; cá [không còn sống]; thịt; rau 

[đóng hộp]; trái cây được bảo quản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-41820 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 

(210) 4-2020-41821 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 

em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 

liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; 

thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2020-41822 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 25.5.2; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Việt Nam  (VN) 
Số 86 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; 

hướng dẫn nghề nghiệp; trường đào tạo; học viện; đào tạo lại nghề. 
 

 
(210) 4-2020-41823 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.1; 5.7.3; 1.15.15; 5.13.4; 

5.7.1 

(591) Nâu, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Ngọc  (VN) 
25/13 tổ 57 khu phố 9, đường 27, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý. 
 

 
(210) 4-2020-41825 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; 19.13.22; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, hồng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Duy Anh  (VN) 
K112/97 Trần Cao Vân, phường Tam 

Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé trước và sau sinh. 
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(210) 4-2020-41826 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AWA  (VN) 
Nhà M13, đường số 21, KĐT Đông Nam 
Thùy An, phường Thùy Dương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn trà; bán buôn cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41827 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 24.1.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kỳ Tích  (VN) 
¤ số 1 và ô số 2, lô C3-NV2, khu C, khu 
đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ. 
 

 
(210) 4-2020-41828 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.4; A26.11.8 (540) 

  

(731) Vũ Văn Hòa Hùng  (VN) 
Thôn Mới, Hồng Phong, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; túi du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2020-41831 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Đặng Minh Đức  (VN) 
CH1501 CT1 chưng cư E4, khu đô thị 
mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ ảnh viện; chụp ảnh cưới; chụp ảnh thuê trong nhà và ngoài trời. 
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(210) 4-2020-41832 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23 

(591) Xanh lục, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; rau quả tẩm bột; cá tẩm bột rán; miếng khoai tròn được bọc 

bằng vụn bánh mì và rán; động vật giáp xác không còn sống; cá fillet; cá (không còn sống); 

thực phẩm trên cơ sở cá; tôm, không còn sống; cá đóng hộp; lát khoai tây cắt mỏng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2020-41833 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1; 26.1.2; 5.7.1; 

5.7.27 

(591) Nâu, vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Ong Thợ  
(VN) 
287/18/18C đường TX52, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quầy trà và cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-41834 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Vàng, xanh dương, đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Ong Thợ  
(VN) 
287/18/18C đường TX52, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ dọn vệ sinh nhà ở, văn phòng, công sở; 

dịch vụ bảo trì kỹ thuật tòa nhà; diệt côn trùng có hại trong các toà nhà. 
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(210) 4-2020-41835 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 9.7.1; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên kết nối Sao 
Kim  (VN) 
12 đường số 9, khu phố 4, phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; gạo: hạt ngũ cốc; gia vị; bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: hàng gốm, sứ, thủy 

tinh, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất; dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-41836 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Nature 
For Life  (VN) 
913 Lê Văn Khương, khu phố 5, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga 

(đồ uống) và các loại đồ uống không cồn khác. 
 

 
(210) 4-2020-41837 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại LTP BIKE  (VN) 
Cụm công nghiệp Dốc Sặt, phường Trang 

Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe đạp; xe máy; xe cộ chạy điện; xe tay ga. 
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(210) 4-2020-41838 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, nâu, vàng cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại yến 

sào YA TRANG  (VN) 
Lô 14 đường 1D, khu đô thị biển An 
Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY 
LAWCOMPANY) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: trầm, kỳ nam và các 
sản phẩm, chế phẩm từ trầm, kỳ nam, cụ thể: hương, nhang, tinh dầu trầm, đồ thô và mỹ 
nghệ, tượng bằng gỗ trầm, vòng và chuỗi, bột từ gỗ trầm, vụn gỗ trầm hương, bút trầm 
hương, bộ thưởng trầm, quà tặng, bộ phụ kiện. 

 

 
(210) 4-2020-41839 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A19.13.21; A25.3.3; 26.15.15 
(591) Xám, cam, xanh ngọc. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Song Thành  (VN) 
Số 90 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục 
đích làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm 
trang điểm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thuốc giảm đau; thuốc kháng 
sinh; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chế phẩm hoá dược. 

 

Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 
thiết bị điện tâm đồ; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị nano dùng cho 
mục đích y tế 

 

 
(210) 4-2020-41840 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.1.4; A11.1.3 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh Quốc  
(VN) 
Số 166 Văn Cao, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán rượu có bán thức ăn nhẹ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2020-41841 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngân Hà   (VN) 
Số 15, phố Dốc Lã, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); tất (vớ); đồ lót (quần áo lót); găng tay (trang phục); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ].  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ (nón), tất (vớ), đồ lót (quần áo lót), ba lô, vali, vải may 
quần áo, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [ca ra vát], cặp da.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: mũ (nón), giày dép, 
túi xách, ba lô, ví (bóp).   

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang.  

 

 
(210) 4-2020-41842 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh, xám. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 
liệu cách âm - cách nhiệt Cát 
Tường   (VN) 
525/22 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, là tấm lấy sáng làm từ polycarbonate.  

 

 
(210) 4-2020-41843 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 
liệu cách âm - cách nhiệt Cát 
Tường  (VN) 
525/22 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, là tấm lấy sáng làm từ polycarbonate.  
 

 
(210) 4-2020-41844 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.2.7; A26.4.6; 26.5.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thanh Sơn  (VN) 
121B ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt đá 

(bộ phận của máy móc); lưỡi cắt đa năng (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2020-41845 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 

Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 

400063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm thuốc và dược phẩm dùng trong nhãn khoa; dược phẩm được chỉ 

định để điều trị các dấu hiệu ở mắt và các triệu chứng của viêm kết mạc dị ứng theo mùa.  

 
 

(210) 4-2020-41846 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Nguyễn Thành Tựu  (VN) 
152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2020-41847 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Lam sẫm, đỏ, xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

mạng Thành Công   (VN) 
42/18 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: thiết bị và phụ kiện trong viễn thông quang, cụ thể như: cáp 

quang, cáp mạng, cáp thoại, hộp cáp quang (odf quang), hộp cáp thoại, dây nhảy quang, 
dây nối quang, bộ chia quang (Splitter), bộ rẽ quang (Fan Out), măng xông quang, tủ mạng 
(tủ Rack), tủ điện, bộ chuyển đổi quang điện (converter), Module quang (sfp), bộ chuyển 
mạch (Switch), thiết bị không dây (wifi), thiết bị phụ kiện quang dùng cho viễn thông, dụng 
cụ thi công mạng, mặt nạ, ổ cắm mạng, kềm bấm mạng, cáp mạng, đầu mạng cho các loại 
cáp, tủ kỹ thuật, ổ cắm điện, thanh nối dây mạng, dây nhảy mạng, bộ chuyển đổi tín hiệu 
quang sang video. 

 

 
(210) 4-2020-41848 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A8.1.16; 8.1.19 (540) 

  

(731) Lê Thị Phương Thanh   (VN) 
15D Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh nướng; bánh rán.  

 

 
(210) 4-2020-41849 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.7.25; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối ANB  
(VN) 
290/14 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ lao động, băng keo, văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng, đồ 

chăm sóc sức khỏe, dụng cụ vệ sinh nhà cửa, vật dụng chăm sóc xe. 
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(210) 4-2020-41850 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MIHOYO CO., LTD.    (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; miếng 
đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị truyền phát âm thanh; tai nghe; 
máy ảnh [chụp ảnh]; phim hoạt hình; kính đeo mắt; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử 
có thể tải về; phần mềm tạo tài liệu xuất bản điện tử ghi sẵn. 

 

 
(210) 4-2020-41851 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MIHOYO CO., LTD.    (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí]; cung cấp xuất bản phẩm điện tủ trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; 
cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị 
trò chơi.  

 

 
(210) 4-2020-41852 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIHOYO CO., LTD.   (CN) 

Room 1104-6, Building 1, No. 100, 
Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 

thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
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(210) 4-2020-41853 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Xanh rêu, vàng đất, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

ThaiBinh Seed   (VN) 
Số 36, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Tháí Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh các loại thực phẩm cụ thể là động vật sống, rau, củ, quả 

tươi, rau, củ, quả đã qua chế biến, thịt đã qua chế biến, sữa, sản phẩm sữa, đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu), các loại hạt đã qua chế biến, gạo, bánh kẹo, trà (chè), cà phê, cao cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), dầu ăn, gia vị thập cẩm, mật ong, thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, lúa mỳ, các loại hạt ngũ cốc, bột mỳ, thuốc 
lá, thuốc lào, vải, quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, máy vi tính và phụ kiện của 
chúng (màn hình, chuột, bàn phím, loa, ổ cứng, ổ đĩa, thẻ nhớ, thiết bị lưu trữ dữ liệu), phần 
mềm máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ghi hình, máy ảnh, 
máy quay phim, máy nông nghiệp, lò vi sóng, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, bếp điện, 
nồi cơm điện, bếp nướng, máy xay chạy bằng điện dùng cho nhà bếp, than đốt, gas, xăng, 
dầu hỏa, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đồ ngũ 
kim bằng kim lại, sơn, kính, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 
kệ), đèn điện, bát đũa, chai lọ, dao, kéo, dụng cụ nhà bếp, sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng), thiết bị thể dục thể thao, dụng 
cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
quảng cáo hoặc thương mại; tổ chức hội thảo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đại lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động 
sản; thông tin bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đại lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động 
sản; thông tin bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
spa.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch tổ chức hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2020-41854 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 
Vinh Hoa   (VN) 
Thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, huyện Lâm 
Bình, tỉnh Tuyên Quang  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1163 

(511)   Nhóm 29: Giảo cổ lam sấy khô.  
 

Nhóm 31: Giảo cổ lam tươi.  
 

 
(210) 4-2020-41855 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A5.3.15; A5.7.23 
(591) Xanh dương, nâu, xanh lục, vàng, cam, 

đỏ cam, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hằng   (VN) 
Căn hộ 4 Nhà A T/T QĐ C6 Tôn Thất 
Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: sách, quần áo, 

giày, dép, ví tiền, túi xách.  
 

Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dịch vụ dạy và đào tạo trẻ nhỏ; xuất bản sách; huấn luyện 
[đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]. 

 

 
(210) 4-2020-41856 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 19.13.22; 24.17.24; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh ngọc bích, đỏ thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chăm 
sóc sức khỏe 3M   (VN) 
Số nhà 17E, ngách 141/236 Giáp Nhị, tổ 
31, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ trang điểm  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị massage; ống nghe tim, phổi; dụng cụ đo huyết 
áp.  

 

 
(210) 4-2020-41857 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 24.15.21; A24.15.7; A26.11.12
(591) Trắng, xanh ngọc bích, xanh dương, đỏ 

thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chăm 
sóc sức khỏe 3M  (VN) 
Số nhà 17E, ngách 141/236 Giáp Nhị, tổ 
31, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hàng hóa dưới dạng siêu thị gia đình như : chảo chống dính, nồi 
inox, kéo nhà bếp, dao sứ, dụng cụ mài dao, kệ góc 2 tầng nhà bếp, móc treo dụng vụ nhà 
bếp, bát sứ, đũa, thìa, giá vo gạo, chậu nhựa, hộp đựng bát đĩa cất gọn, bình giữ nhiệt, bình 
thủy tinh, bàn chải đánh răng, sữa tắm, xịt chống nắng, dầu ăn, dầu rửa bát, dầu gội đầu, 
chai tẩy rửa bồn cầu, chai xịt vệ  sinh bồn cầu, bấm móng tay, giấy ăn, quần áo, mũ, giày 
dép, nồi cơm điện; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị massage, thiết bị chăm sóc sức 
khỏe; mua bán mỹ phẩm, bộ trang điểm.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-41859 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1 
(731) NCARE LLC   (US) 

148-05 175th Street, Jamaica, New York 
11434, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Khăn lau diệt khuẩn; khăn lau sát khuẩn; khăn lau tẩy uế; khăn lau vệ sinh dùng 

một lần; khăn lau được làm ẩm sẵn có chứa thuốc; tấm gạc, dùng cho mục đích y tế; vải gạc 
để băng bó; băng dính để băng bó, dùng cho mục đích y tế; băng dính để băng bó vết 
thương ngoài da; băng để băng bó; băng để băng bó vết thương ngoài da; băng dính dùng 
cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Găng tay dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng trong hoạt động y tế; găng tay 
sử dụng trong bệnh viện; găng tay dùng cho kiểm tra y tế; găng tay y tế; găng tay bảo hộ 
dùng trong y tế; găng tay phẫu thuật; áo choàng phẫu thuật; bọc giày dùng trong phẫu thuật; 
mũ phẫu thuật; mặt nạ phẫu thuật; thanh nẹp [dùng cho mục đích y tế]; nhiệt kế cho mục 
đích y tế; nhiệt kế dùng trong hoạt động y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41862 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 3.1.14; 26.1.1; 26.4.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Gấu Biển  
(VN) 
168/28 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Động vật giáp xác, không còn sống; cá [không còn sống]; tôm, không còn sống; 

thực phẩm trên cơ sở cá; phi-lê cá; cá, được bảo quản; thịt đã được bảo quản; gia cầm, 
không còn sống; trái cây được bảo quản; rau đã được bảo quản. 
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Nhóm 31: Động vật giáp xác [sống]; cá còn sống; quả tươi; rau tươi; các loại quả mọng, 

tươi; rau cỏ tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm: thực phẩm, hải sản, rau củ tươi, hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2020-41863 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCMART  (VN) 
Số 17A, ngõ 106 đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc bao gồm quần áo, giày dép, đồ đội đầu, đồ đi chân, 

khăn quàng, đồ gia dụng bao gồm: tủ lạnh, ti vi, máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện, nồi áp 

suất, nồi lẩu điện, lò nướng, máy xay sinh tố, lò vi sóng, bình nóng lạnh, quạt điện, ấm siêu 

tốc, bếp từ, bếp hồng ngoại, bàn ủi, máy sấy tóc, máy hút bụi, máy hút khói, đồ nội thất, 

lương thực, thực phẩm gồm rau, củ, quả tươi và đã chế biến, thịt tươi và đã chế biến, hàng 

nông sản, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và chế phẩm sinh học dùng cho mục 

đích y tế, văn phòng phẩm; dịch vụ siêu thị bán hàng may mặc bao gồm quần áo, giày dép, 

đồ đội đầu, đồ đi chân, khăn quàng, đồ gia dụng bao gồm: tủ lạnh, ti vi, máy giặt, điều hòa, 

nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi lẩu điện, lò nướng, máy xay sinh tố, lò vi sóng, bình nóng 

lạnh, quạt điện, ấm siêu tốc, bếp từ, bếp hồng ngoại, bàn ủi, máy sấy tóc, máy hút bụi, máy 

hút khói, đồ nội thất, lượng thực, thực phẩm gồm rau, củ, quả tươi và đã chế biến, thịt tươi 

và đã chế biến, hàng nông sản, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích y tế, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý điều hành chợ; quảng 

cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại. 
 

 

(210) 4-2020-41864 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25; 3.7.19 

(591) Trắng, vàng tươi, đỏ tươi. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Hải  (VN) 
Số 3 Tam Khương, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng, ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá 

nhân. 
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(210) 4-2020-41865 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.1.16; 2.1.30; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Fast 
Winner  (VN) 
Tầng 2, số 88, đường Bàu Cát, phường 
14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động (cung ứng nhân sự); giới thiệu lao động (giới thiệu 

nhân sự). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần vận tải).  
 

 
(210) 4-2020-41866 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.17.3 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Hào Tây Ninh  (VN) 
Tổ 4, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều khô; hạt điều đã qua chế biến; hạt điều rang muối; sữa hạt điều; dầu hạt 

điều cho thực phẩm; hạt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-41868 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41869 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41870 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41871 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41872 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41873 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41874 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41875 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-41876 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-41877 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-41878 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh  (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41879 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-41880 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-41881 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 
tùng Nagoya   (VN) 
Số 5, tổ 5, ngõ Hàm Rồng, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Kìm kẹp phá bê tông (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2020-41882 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.5; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippy Vina   (VN) 
113 đường Số 1B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, bán buôn, bán lẻ: hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa, trái cây sấy khô, 

trà, cà phê, khô động vật.  

 
 

(210) 4-2020-41883 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.  

(AR) 

Riobamba 2944, (S2003GSD), Rosario, 

Santa Fe, Argentina  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm y tế; chế phẩm thú y; tác nhân hoá học 

dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; 

thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; thiết bị phân tích để nhận diện vi 

khuẩn dùng cho mục đích y tế; máy đo cholesterol. 
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(210) 4-2020-41884 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.6; A26.4.18 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng, ghi. 

(731) Công ty cổ phần dược Phúc 
Vinh  (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2020-41885 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) LEE BYEONG JEON   (KR) 

#1005, Ace Techno Tower 5th, 20, 

Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 

xịt khoáng (mỹ phẩm).    

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 

trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 

phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 

dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích làm đẹp, máy massage mặt, máy chăm sóc da, máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp), thiết bị 

và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 

đích bán hàng; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc 

thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 

mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 

tắm hơi. 
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(210) 4-2020-41886 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LEE BYEONG JEON     (KR) 

#1005, Ace Techno Tower 5th, 20, 
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 

xịt khoáng (mỹ phẩm).    
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 
trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 
dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích làm đẹp, máy massage mặt, máy chăm sóc da, máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp), thiết bị 
và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán hàng; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc 
thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2020-41887 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(731) LEE BYEONG JEON    (KR) 

#1005, Ace Techno Tower 5th, 20, 
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 

xịt khoáng (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 
trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 
dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích làm đẹp, máy massage mặt, máy chăm sóc da, máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp), thiết bị 
và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán hàng; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc 
thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh.   
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2020-41888 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; A5.5.20; A5.5.21 
(731) LEE BYEONG JEON            (KR) 

#1005, Ace Techno Tower 5th, 20, 
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 

xịt khoáng (mỹ phẩm).   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 
trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang.    

 
Nhóm 10: Máy massage mặt; máy chăm sóc da; máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp); thiết bị và 
dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm 
dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích làm đẹp, máy massage mặt, máy chăm sóc da, máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp), thiết bị 
và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán hàng; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc 
thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2020-41889 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

xuất nhập khẩu dược phẩm 
Hoa Thiên   (VN) 
58 đường S1, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy; khăn giấy khô; khăn giấy ướt cho trẻ em.  

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải không dệt; khăn ướt tẩy trang bằng vải không dệt.  
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(210) 4-2020-41892 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá, cam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông & 
dịch vụ BC Việt Nam  (VN) 
Số 401 phố Vũ Tông Phan, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2020-41893 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.5; A26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH toàn cầu Kim 
Phát   (VN) 
Số 5 lô 1, đường Thành Công Làng 

Nghề, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giá treo đồ; ghế sô pha.  

 

Nhóm 25: Quần áo dùng cho công sở, dạ hội và gia đình.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ 

viện (chăm sóc sắc đẹp). 
 

 
(210) 4-2020-41894 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
Phòng 507, tòa nhà C3, làng quốc tế 

Thăng Long, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán bar.  
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(210) 4-2020-41895 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển MBT  (VN) 
Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc [giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ]. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân.  
 

 
(210) 4-2020-41896 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng cà rốt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại STH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 05, khu tập thể que hàn điện Việt 
Đức, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy fax; thiết bị liên lạc; máy lập hóa 

đơn; máy tính xách tay. 
 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống cung cấp 
nước; ấm đun nước (dùng điện); ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống 
và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2020-41897 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TOTAKU INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-17, Shinmachi 1-Chome, Nishi-ku, 
Osaka 5508668, JAPAN 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió; ống dẫn bằng kim loại cho hệ 

thống điều hòa không khí; vật liệu hỗn hợp chất dẻo nhiều lớp được làm chủ yếu từ vật liệu 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình; khớp nối bằng kim loại cho ống dẫn khí; vật 
liệu bằng kim loại cho xây dựng hoặc công trình; khớp nối kim loại cho ống mềm; đầu nối 
bằng kim loại cho ống dẫn; mặt bích (flanges) bằng kim loại; ống mềm bằng kim loại; kẹp 
ống mềm bằng kim loại; phụ kiện của ống mềm bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; 
ống dẫn rác thải bằng kim loại; ống tiêu nước bằng kim loại; ống dẫn ngầm bằng kim loại; 
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ống dẫn bằng kim loại; bộ nối ống dẫn bằng kim loại; phụ kiện gia cường bằng kim loại 
cho ống dẫn; bộ nối ống mềm bằng kim loại; gá kẹp bằng kim loại; bao bì bằng kim loại. 

 
Nhóm 17: Miếng đệm cho khớp nối ống dẫn; miếng đệm cho khớp nối ống mềm; miếng 
đệm cho mối nối; mặt bích (flanges) bằng chất dẻo để kết nối ống mềm hoặc ống dẫn; bộ 
nối ống (không bằng kim loại); khớp nối ống mềm (không bằng kim loại); bộ nối ống mềm 
bằng chất dẻo; bộ nối ống dẫn bằng chất dẻo; ống vòi tưới nước; ống mềm bằng chất dẻo; 
ống mềm bằng cao su; ống bằng chất dẻo; ống mềm chịu áp lực cao; đệm lót; sản phẩm bán 
thành phẩm bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2020-41898 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; A26.11.8; 25.12.1; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiếu Nhi Mới  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi, bút, bút màu, phấn, sách vở, cặp sách, ba lô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo; 
dịch vụ tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ 
giải trí trên internet (cụ thể là nghe nhạc, xem video, chơi game); dịch vụ trò chơi điện tử.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán phục 
vụ đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhanh; nhà nghỉ. 

 
 

(210) 4-2020-41899 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; A26.11.8; 25.12.1; 25.1.6 
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ TNK   (VN) 
137 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng để đặt xe; 

phần mềm máy vi tính đã được ghi. 
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(210) 4-2020-41900 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.1 (540) 

  

(731) Ngô Văn Hiện  (VN) 
Số 2, ngõ 76, đường Rạng Đông, phường 
Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; nước làm mát động cơ; hóa chất dùng cho 

công nghiệp; chất phụ gia làm sạch cho xăng, dầu; chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong quá 
trình sản xuất.  

 
Nhóm 02: Chất chống gỉ; chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm quần áo; sơn; vecni.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp thuộc nhóm này); chất đánh bóng 
bề mặt kim loại; thuốc nhuộm dùng cho mỹ phẩm; xà phòng giặt; nước lau sàn nhà; nước 
rửa kính.  

 

Nhóm 04: dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; xăng dùng cho động cơ; chất dùng để bôi 
trơn động cơ.  

 

 
(210) 4-2020-41901 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lam, vàng tươi, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ á Châu  (VN) 
Đội 2, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu nhiên liệu; dầu diezel.  

 

 
(210) 4-2020-41902 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Đạt Phương 

Hội An  (VN) 
Khu tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ, 
phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định 
giá bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ cho thuê bất động sản 

 

 
(210) 4-2020-41903 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 

26.1.1; 5.3.16 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Ngọc 
Nhiên   (VN) 
235M/2 đường Nguyễn ảnh Thủ, khu 
phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-41904 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 16.3.17 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VASTGROUP  
(VN) 
20 đường số 6 khu Hà Đô Centrosa, 
đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch bảo dưỡng xe ô tô, xe máy.   
 

Nhóm 12: ¤ tô, mô tô, xe máy và các loại phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc 
dưới nước khác và phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của chúng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, các loại máy móc, thiết bị liên quan đến phụ tùng, phụ 
trợ ô tô, dung dịch bảo dưỡng xe ô tô, xe máy; thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua 
mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet). 

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải.  
 

 
(210) 4-2020-41906 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh rêu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Nhân  (VN) 
25B Trần Văn Cẩn, phường Trần Quang 
Diệụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
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(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn, ghế đan dây nhựa giả mây.  
 

 
(210) 4-2020-41907 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 3.13.1; A3.13.24; 24.15.21 (540) 

  

(731) Sầm Thị Kim Nhi  (VN) 
T10 Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp 

đặc biệt; áo kimono; bao tay của phụ nữ; bộ áo liền quần [trang phục chống bụi mặc ngoài 
khi làm việc]; áo choàng phụ nữ; quần áo may sẵn; váy; áo váy.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo.   

 

 
(210) 4-2020-41908 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Lưu Duy Khánh  (VN) 
Số 6 ngõ 155 phố Ngũ Nhạc, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2020-41909 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Tây Hồ  
(VN) 
Số 176 phố Khương Thượng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: máy nén khí, 

máy bơm, máy sấy khí, máy lọc khí, máy phay, máy tiện, dao cụ, dao phay, dao khoan, dao 
tiện, dao ren, bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh khí nén, dầu nhờn công nghiệp (dầu làm mát, 
dầu bôi trơn). 
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(210) 4-2020-41911 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) ZHEJIANG BOUYEAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Building No.2, No.99, Jianshe Village, 
Zhangan, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; lò xo [bộ phận của máy]; máy phát điện; máy khí nén; thiết bị 

rửa; thiết bị hàn dùng điện. 

 
 

(210) 4-2020-41912 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ cam, xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thiên Tú   (VN) 
Số 19/10B, đường Huỳnh Tấn Phát, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng.  

 
 

(210) 4-2020-41913 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, da cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư thương mại xây dựng Minh 
Thái   (VN) 
Số 85/475, đường Đỗ Xuân Hợp, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng công trình dân dụng.  
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(210) 4-2020-41914 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 

26.4.2; 2.9.1 
(591) Xanh dương, vàng, vàng chanh, hồng 

tím, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

trang trí nội thất Thiên Bảo  
(VN) 
Số 5, lô C08, đường số 11, phường 7, khu 
dân cư Tràng An, thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất (nhà ở, hội trường, phòng họp, sảnh).  

 

 
(210) 4-2020-41915 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương, hồng nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ BYBIZ  (VN) 
160/14 Nguyễn Duy Dương, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ của chuyên gia tư vấn 

về hiệu quả kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thông 
tin kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá 
nhân tiềm năng với các doanh nghiệp cần vốn. 

 

 
(210) 4-2020-41916 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.15; 5.9.21; 26.4.2 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku Osaka 532-8524 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền.  
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(210) 4-2020-41917 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.5.1; 2.5.2; A2.5.18 

(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 

1-1, 4-chome, Nishinakajima, 

Yodogawa-ku Osaka 532-8524 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền.  

 
 

(210) 4-2020-41918 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 1.15.11; 25.5.25 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả và các loại hạt đã qua chế biến; mứt hoa quả (ướt); nước quả nấu 

đông.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; 

bánh ngọt và kẹo.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống (không dùng trong mục đích y 

tế); đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm không cồn khác để 

làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Rượu các loại. 
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(210) 4-2020-41919 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả và các loại hạt đã qua chế biến; mứt hoa quả (ướt); nước quả nấu 

đông.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; 
bánh ngọt và kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống (không dùng trong mục đích y 
tế); đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm không cồn khác để 
làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2020-41920 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả và các loại hạt đã qua chế biến; mứt hoa quả (ướt); nước quả nấu 
đông. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; 
bánh ngọt và kẹo. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống (không dùng trong mục đích y 
tế); đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm không cồn khác để 
làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu các loại.  
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(210) 4-2020-41921 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; 24.9.1; 

5.7.27; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

đầu tư thương mại Hoàng Gia 
Anh  (VN) 
Số 61 lô 26D Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống thực hiện bởi nhà 

hàng. 
 

 
(210) 4-2020-41922 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 26.3.23; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Vương Trọng 

Anh  (VN) 
62B Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các hàng hóa sau: đai nịt bụng, áo chẽn nịt 

bụng, tấm đệm bụng, dải băng bấm huyệt, kim châm cứu, dụng cụ phun xịt dùng cho mục 

đích y tế, giường hơi, đệm hơi cho mục đích y tế, nệm lót hơi, đệm lót khí, đệm hơi, đệm 

khí dùng cho mục đích y tế, gối khí dùng cho mục đích y tế, gối hơi dùng cho mục đích y 

tế, cáng cứu thương, thiết bị gây mê, mặt nạ gây mê, thiết bị phân tích để nhận diện vi 

khuẩn dùng cho mục đích y tế, thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế, thiết bị sử dụng 

trong phân tích y tế, thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế, thiết bị phân tích để nhận diện 

vi khuẩn dùng cho mục đích y tế, băng cổ tay chống chứng buồn nôn, vòng tay chống bệnh 

thấp khớp, thiết bị kiểm tra/xét nghiệm adn và arn dùng cho mục đích y tế, thiết bị dùng để 

tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế, miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân, ghế 

bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, huyết áp kế, thiết bị đo áp lực máu trong động 

mạch, thiết bị đo huyết áp, vú nhân tạo, vú giả, mắt nhân tạo, mắt giả, hàm nhân tạo, xương 

hàm giả, chân tay giả, thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo, da nhân tạo cho mục đích phẫu 

thuật, răng giả, bộ răng giả, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em, súng bắn viên 

thuốc vào trong cơ thể người hoặc động vật, băng hỗ trợ cho việc băng bó, băng để băng bó 

hỗ trợ, băng treo để băng bó, băng đàn hồi để băng bó, băng để băng bó [băng co giãn], 

băng để băng bó [băng chun], băng để băng bó các khớp xương [dùng trong giải phẫu], 

chậu rửa dùng cho mục đích y tế, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, máy xoa bóp đặt trên 
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giường, giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, thắt lưng, thắt lưng dùng điện cho 

mục đích y tế, dụng cụ cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố định xương, nhẫn từ-sinh 

học dùng cho mục đích trị liệu hoặc y tế, chăn dùng điện cho mục đích y tế, thiết bị thử 

máu, thiết bị, dụng cụ để rửa các khoang ổ trong cơ thể khi giải phẫu, thiết bị theo dõi các 

thành phần trong cơ thể, súng bắn viên thuốc, ủng, giày ống cho mục đích y tế, vòng đeo 

tay dùng cho mục đích y tế, máy tạo nhịp não, máy điều hòa nhịp não, bơm dùng để hút sữa 

mẹ, bàn chải để làm sạch các khoang, ổ trong cơ thể, thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết 

bị khoan răng, gậy chống dùng cho mục đích y tế, ống thông dò, ống thông cho mục đích y 

tế, hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế, kìm dùng để 

thiến, hoạn, chỉ cat-gut để khâu vết mổ, chỉ ruột mèo để khâu vết mổ, ống thông đường tiểu, 

thiết bị sản khoa cho gia súc, vật nuôi, ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân, 

ghế đặt bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, nệm cho việc sinh nở, máy đo cholesterol, dụng cụ 

kẹp [phẫu thuật], kẹp dùng trong phẫu thuật, kẹp dùng cho núm vú giả, quần áo chuyên 

dụng cho phòng mổ, quần áo đặc biệt dùng trong phòng mổ, ghế để tiểu tiện trong phòng 

dùng cho bệnh nhân, ghế đặt bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, gạc nhiệt điện [phẫu thuật], 

quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt, thiết bị nén [phẫu thuật], dụng cụ ép [phẫu thuật], 

bao cao su, đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải y tế, dụng cụ tránh thai, không chứa 

hoá chất, tấm đệm làm mát dùng cho mục đích sơ cứu y tế, miếng dán làm mát dùng cho 

mục đích y tế, dao cắt cục chai ở chân, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, 

nạng chống cho người tàn tật, gậy chống cho người bệnh, ống giác hơi bằng thủy tinh, đèn 

trị liệu dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục đích y tế, đệm 

lót cho mục đích y tế, thiết bị để điều trị bệnh điếc, máy khử rung tim, thiết bị và dụng cụ 

nha khoa, thiết bị nha khoa dùng điện, hàm răng giả, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, 

máy thẩm tách, túi đựng chế phẩm thụt rửa [một bộ phận của thiết bị thụt rửa], ống dẫn lưu 

cho mục đích y tế, khăn kéo cho giường bệnh, chai có ống nhỏ giọt, chai đếm giọt, ống nhỏ 

giọt, ống đếm giọt cho mục đích y tế, dụng cụ lấy ráy tai, nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai], 

thiết bị nghe của người giảm thính lực, thiết bị nghe cho người nặng tai, tất chân đàn hồi 

cho phẫu thuật, băng chân đàn hồi cho phẫu thuật, dụng cụ châm cứu dùng điện, máy ghi 

điện tim, thiết bị điện tâm đồ, máy quay phim nội soi dùng trong y học, điện cực dùng cho 

y tế, thiết bị thụt cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, mắt giả, bộ lọc tia cực tím 

dùng cho mục đích y tế, găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế, vật dụng đỡ cho bàn chân 

bẹt, miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân, kẹp foóc-xép dùng trong sản khoa, thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế, đai phóng điện cho mục đích y tế, thiết bị phóng điện trị liệu, 

dụng cụ phóng điện trị liệu, ống nội soi dạ dày, găng tay, đường kế, dây dẫn hướng dùng 

trong y tế, dụng cụ mát-xa dạng gôm dùng cho em bé, băng ca cứu thương có bánh xe, 

huyết cầu kế, thiết bị cấy tóc giả, dụng cụ cấy tóc giả, máy trợ thính, dụng cụ bảo vệ thính 

giác, thiết bị bảo vệ thính giác, thiết bị điều hòa, giảm sát nhịp tim, huyết cầu kế, băng để 

băng bó chữa chứng thoát vị,  băng để băng bó chữa chứng sa ruột, thiết bị trị liệu bằng khí 

nóng, máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế, máy xông khí hyđrô, ống tiêm dưới 

da, đai thắt vùng hạ vị, túi đá chườm cho mục đích y tế, túi đá lạnh để chườm cho mục đích 

y tế, thiết bị phân phối thuốc cấy được dưới da, khăn trải giường cho người bệnh không 

kiềm chế được, lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu tháng, lồng ấp cho mục đích y tế, ống hít (dụng 

cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít), dụng cụ tiêm chích, bơm cho mục đích y 

tế, hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ, dụng cụ bơm bột thuốc vào cơ thể, nội nhãn cầu nhân tạo 

[thủy tinh thể] cho phẫu thuật cấy ghép, thiết bị nâng cho người tàn tật, hàm nhân tạo, 

xương hàm nhân tạo, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, băng đầu gối, dùng trong chỉnh 
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hình, dao cho giải phẫu, dao cho mục đích phẫu thuật, đèn cho mục đích y tế, lưỡi chích, 

dao mổ hai lưỡi, thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế, thiết bị laze cho mục đích y tế, 

thấu kính [nội nhãn cầu nhân tạo] cho phẫu thuật cấy ghép, thủy tinh thể [nội nhãn cầu giả] 

cho phẫu thuật cấy ghép, lược chải chấy, rận, chân tay giả, thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 

[mri] dùng cho mục đích y tế, thiết bị chụp ảnh cộng hưởng từ [mri] dùng cho mục đích y 

tế, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, thiết bị xoa bóp, đai lưng dùng cho sản phụ, thắt lưng 

cho phụ nữ mang thai, nệm cho việc sinh nở, thiết bị và dụng cụ y tế, dây dẫn hướng dùng 

trong y tế, thìa dùng để uống thuốc, cốc nguyệt san, thiết bị vi mài da kỹ thuật số, thiết bị 

mài da siêu dẫn, gương cho nha sỹ, gương cho bác sỹ phẫu thuật, máy hút mũi dãi, kim cho 

mục đích y tế, dụng cụ sản khoa, bàn mổ, dụng cụ đo nhãn chiết, dụng cụ đo mắt, kính soi 

đáy mắt, thiết bị chỉnh răng, dụng cụ chỉnh răng, băng cao su đàn hồi chỉnh răng, dụng cụ, 

thiết bị, thắt lưng, đai lưng, đồ đi chân, đế giày chỉnh hình, vật dụng chỉnh hình, đệm sưởi 

nóng, dùng điện, cho mục đích y tế, tấm đệm ngăn ngừa cơn đau trên cơ thể bệnh nhân, áo 

choàng dùng cho bệnh nhân khi làm xét nghiệm, vòng tránh thai, thiết bị tập luyện thân thể 

cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, dụng cụ/máy nghiền viên thuốc, gối gây ngủ dùng 

chữa chứng mất ngủ, kìm thiến hoạn, đinh ghim cho răng giả, kẹp cho răng giả, chốt cho 

răng giả, băng bằng thạch cao cho mục đích chỉnh hình, dụng cụ đi tiểu cầm tay, thiết bị, 

dụng cụ dò cho mục đích y tế, dụng cụ, thiết bị cấy tóc giả, thiết bị bảo hộ chống lại tia x, 

dùng cho mục đích y tế, máy đo nhịp tim, bơm cho mục đích y tế, gậy chống có bốn chân 

dùng cho mục đích y học, đèn thạch anh cho mục đích y tế, thiết bị chiếu tia x quang cho 

mục đích y tế, màn hình x quang cho mục đích y tế, thiết bị điều trị bằng tia x quang, ống 

rađi cho mục đích y tế, đồ đựng thuốc chuyên dụng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 

dùng cho mục đích y tế, máy hô hấp nhân tạo, thiết bị hô hấp nhân tạo, mặt nạ dùng cho hô 

hấp nhân tạo, thiết bị hồi sức, vòng kích thích mọc răng cho trẻ em, bộ khung xương rô-bốt 

(exoskeleton) dùng cho mục đích y tế, cưa dùng cho phẫu thuật, kéo cho phẫu thuật, vật 

dùng để cạo lưỡi, đồ chơi tình dục, băng đeo [đỡ cánh tay gẫy], băng đeo [băng bó hỗ trợ], 

máy đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết áp, máy đo mạch, mạch lực kế, 

thiết bị đo dung tích phổi [thiết bị y tế], thiết bị đo phế dung [thiết bị y tế], ống nhổ cho 

mục đích y tế, thanh nẹp [phẫu thuật], gạc dùng trong phẫu thuật, thìa dùng để uống thuốc, 

ống nong động mạch, khăn trải giường vô trùng [dùng trong phẫu thuật], ống nghe tim, 

phổi, băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch, tất chân cho người bị chứng giãn tĩnh mạch, 

áo bó (dùng cho người không kiểm soát được hành vi có hai ống tay dài để buộc tay lại), áo 

bó (dùng cho người bệnh tâm thần có hai ống tay dài để buộc tay lại), cáng cứu thương, 

băng ca di động, băng ca cứu thương có bánh xe đẩy, băng để hỗ trợ băng bó, băng để băng 

bó hỗ trợ, ống thông phẫu thuật, ống dò phẫu thuật, mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng 

trong phẫu thuật, người máy dùng trong phẫu thuật, rô bốt dùng trong phẫu thuật, băng treo 

để băng bó, vật liệu để khâu vết thương, kim khâu vết thương, ống tiêm, dụng cụ tiêm chích 

cho mục đích y tế, dụng cụ bơm cho mục đích y tế, bàn mổ, nhãn hiển thị nhiệt độ dùng 

cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, mặt nạ trị liệu, vật dụng cấp nhiệt 

cho mục đích cấp cứu, gạc nhiệt điện [phẫu thuật], nhiệt kế cho mục đích y tế, chỉ khâu 

phẫu thuật, đầu bịt nạng chống, chóp nạng chống, dụng cụ tách ngón chân dùng cho mục 

đích chỉnh hình, dụng cụ tách ngón chân dùng cho mục đích chỉnh hình, thiết bị chụp cắt 

lớp dùng cho mục đích y học, dùi chọc (dụng cụ y tế), băng giữ, dùng cho người bị chứng 

thoát vị, nịt giữ thoát vị, ống dẫn lưu cho mục đích y tế, đèn tia cực tím cho mục đích y tế, 

băng buộc vùng rốn, băng rốn, thiết bị thông dò niệu đạo, dụng cụ thông dò niệu đạo, bơm 

tiêm niệu đạo, ống đựng nước tiểu để xét nghiệm, thiết bị và dụng cụ dùng cho đường tiết 
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niệu, bơm tiêm tử cung, bơm tiêm âm đạo, bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị và 

dụng cụ thú y, thiết bị rung xoa bóp, khung đi bộ cho người tàn tật, đồ đựng được chế tạo 

đặc biệt cho rác thải y tế, túi nước cho mục đích y tế, nệm/đệm nước cho mục đích y tế, 

khung có bánh xe để hỗ trợ di chuyển, máy chụp tia x [cho mục đích y tế], ống tia x cho 

mục đích y tế, thiết bị tia x dùng cho mục đích y tế, hệ thống máy và thiết bị phát tia x, cho 

mục đích y tế,  máy và thiết bị phát tia x cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41925 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) SRS LIFE SCIENCES PTE. LTD.  (SG) 

71 Robinson Road, #14-01, Singapore 
068895 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-41926 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 16.3.13; 25.1.6; 

26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Huy  (VN) 
29/12/25 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-41927 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Nguyên liệu dược dành cho người; nguyên liệu dược dành cho thú y; tá dược 

dùng cho mục đích y tế; hóa chất dùng trong y tế. 
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(210) 4-2020-41928 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH kim cương 
thiên nhiên - VALERIE  (VN) 
Số 222, phố Khương Thượng, phường 

Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, vàng miếng, đồ trang 

sức, đồ giả kim hoàn. 

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá quý và trang sức. 
 

 
(210) 4-2020-41929 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CURRENT LIGHTING SOLUTIONS, 

LLC  (US) 

1975 Noble Rd., Building 338, Nela 

Park, East Cleveland, Ohio United States 

44112 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất, cụ thể là phốt pho. 
 

 
(210) 4-2020-41930 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) IVM S.R.L.  (IT) 

Via Torquato Tasso, 10 I-20123 Milano 

Italia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất pha loãng và chất làm đặc cho lớp phủ, màu nhuộm và mực; lớp phủ (sơn); 

nhựa tự nhiên [dạng thô]; màu nhuộm, phẩm màu, chất nhuộm và mực; chất bảo quản 

chống rỉ sét và chống hư hỏng gỗ; phẩm màu; chất cắn màu (trừ loại dùng cho kim loại); 

kim loại dạng lá và kim loại dạng bột cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, thợ in và họa sỹ; 

chất nhuộm; véc-ni. 
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(210) 4-2020-41931 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 11.3.18; 2.9.1; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH GOD MAMA  (VN) 

Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower, số 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 41: Hội thảo chuyên đề; lớp học chuyên đề; hội nghị theo đề tài; tổ chức các cuộc thi 
đấu; hướng dẫn (dạy) nấu ăn, đặt kế hoạch tổ chức tiệc và liên hoan (mang tính giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-41932 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần RSM  (VN) 

Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, túi xách, quần áo.  
 
 

(210) 4-2020-41933 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FRATELLI MARTINI SECONDO 

LUIGI S.P.A.  (IT) 
Via Ugo Foscolo, 8, 20121 Milano, Italy

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; vang sủi; rượu đắng; đồ uống có cồn trên cơ sở hoa quả; đồ uống 

được chưng cất; rượu uýt-ki ngô; rượu calvados; rượu cô-nhắc; rượu gin; rượu grappa; rượu 
mùi; rượu rum; rượu tê-ki-la; rượu vermouth; rượu vốt-ca; rượu uýt-ki. 
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(210) 4-2020-41936 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.4; 26.1.6 

(731) GRAPE CO AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 

872 Paschendale Ave, Merbein South, 

Victoria, 3505, Australia 

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô, bao gồm nho vàng không hạt sấy khô (sultanas), nho đen sấy 

khô loại nhỏ (currants) và nho đen sấy khô loại to (raisins). 

 

Nhóm 31: Nho (tươi), bao gồm nho tươi nguyên cành (table grape); trái cây có múi (tươi), 

bao gồm: cam, chanh và quýt; quả bơ (tươi). 
 

 
(210) 4-2020-41937 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; 25.1.5; 25.1.9 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn phủ sôcôla; bánh quy; sôcôla; bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2020-41938 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Viện vắc xin và sinh phẩm y 
tế  (VN) 
Số 9 đường Pasteur, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Vắc xin; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-41939 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh cà phê ẩm 
thực chay Quý Liên  (VN) 
E4, đường A4, khu dân cư Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

 
(210) 4-2020-41940 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Phát Lộc  (VN) 
Tổ 6, ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 12: Thuyền buồm (du thuyền); tàu thuyền; xuồng (ca nô).  
 

 
(210) 4-2020-41941 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CHUCOS  (VN) 
Số 611/26A Điện Biên Phủ, phường 1, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2020-41942 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MIN, DAESIK   (KR) 

104-3204, 167, Jongam-ro, Seongbuk-
gu, Seoul, 15073 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm chức 

năng dùng làm chế phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm có nguồn gốc từ các chất tự nhiên; mỹ 
phẩm dùng để tẩy da chết; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; son môi; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm chống lão hóa; kem dưỡng ẩm cho da [mỹ phẩm], kem dưỡng da vùng mắt [mỹ 
phẩm]; mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2020-41943 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ACTIVE COMPANY LIMITED   (JP) 

7-55, Fujizuka, Nisshin-shi, Aichi 470-
0117 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận và phụ tùng xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông đường bộ; 

phanh cho xe máy; xích truyền động cho xe máy; tay lái xe máy; cuống lái cho xe máy; 
càng sau cho xe máy; tấm bảo vệ xích cho xe máy, khung xe máy; van tiết lưu cho xe máy; 
tay phanh cho xe máy; cần số cho xe máy; khung biển số cho xe máy; bánh xe máy; lò xo 
treo cho xe máy.  

 
 

(210) 4-2020-41944 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.
(731) JIN, JUNG BOK    (KR) 

110-1705, 277, 
Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16517, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp cho chất bán 

dẫn; hóa chất công nghiệp cho bảng mạch in; chế phẩm ăn mòn; xút ăn da; chế phẩm ăn 
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mòn cho chất bán dẫn; chế phẩm ăn mòn cho bảng mạch in; chế phẩm để bóc và tách (làm 

mất kết dính); chế phẩm đề bước và tách (làm mất kết dính) cho chất bán dẫn; chế phẩm để 

bóc và tách (làm mất kết dính) cho bảng mạch in.  
 

 
(210) 4-2020-41945 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.

(731) JIN, JUNG BOK    (KR) 

110-1705, 277, 

Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-

gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16517, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp; dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp cho chất bán dẫn; dịch vụ trưng 

gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp cho bảng mạch in; dịch vụ trung gian 

thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 

xút ăn da; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn cho chất bán dẫn; 

dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn cho bảng mạch in; dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất kết dính); dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất kết dính) cho chất 

bán dẫn; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất 

kết dính) cho bảng mạch in.  

 
 

(210) 4-2020-41946 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) JIN, JUNG BOK    (KR) 

110-1705, 277, 

Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-

gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16517, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp cho chất bán 

dẫn; hóa chất công nghiệp cho bảng mạch in; chế phẩm ăn mòn; xút ăn da; chế phẩm ăn 

mòn cho chất bán dẫn; chế phẩm ăn mòn cho bảng mạch in; chế phẩm để bóc và tách (làm 
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mất kết dính); chế phẩm để bóc và tách (làm mất kết dính) cho chất bán dẫn; chế phẩm để 

bóc và tách (làm mất kết dính) cho bảng mạch in.  
 

 
(210) 4-2020-41947 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) JIN, JUNG BOK   (KR) 

110-1705, 277, 

Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-

gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16517, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp; dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp cho chất bán dẫn; dịch vụ trung 

gian thương mại trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp cho bảng mạch in; dịch vụ trung gian 

thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 

xút ăn da; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn cho chất bán dẫn; 

dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm ăn mòn cho bảng mạch in; dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất kết dính); dịch vụ 

trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất kết dính) cho chất 

bán dẫn; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chế phẩm để bóc và tách (làm mất 

kết dính) cho bảng mạch in. 
 

 
(210) 4-2020-41948 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
MEDPHARM   (VN) 
343/54 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, giới thiệu, quảng cáo về: dược phẩm, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm dược dùng để bổ sung thêm và chế độ ăn uống hàng 

ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ 

mắc bệnh), chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết 

thương, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn 

đoán dùng cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, bình sữa cho trẻ em bú, găng tay 

cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp, trang thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-41949 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 24.15.21; A24.15.11 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần dược 
MEDPHARM  (VN) 
343/54 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, giới thiệu, quảng cáo về: dược phẩm, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm dược dùng để bổ sung thêm và chế độ ăn uống hàng 

ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ 

mắc bệnh), chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết 

thương, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn 

đoán dùng cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, bình sữa cho trẻ em bú, găng tay 

cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp, trang thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-41950 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 18.3.23 

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Anh   (VN) 
Khu Trung Phương, phường Minh 

Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

 

(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền; du thuyền; thuyền phao; xà lan.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu: tàu thuyền, du thuyền, thuyền 

phao, xà lan.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì tàu thuyền; sửa chữa và bảo trì máy động cơ; dịch vụ 

bảo dưỡng và làm sạch tàu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải bằng tàu thuyền, vận tải bằng du thuyền; cho 

thuê tàu thuyền.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định chất lượng 

tàu thuyền, du thuyền. 
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(210) 4-2020-41951 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội ngoại thất 
CPS Bình Minh  (VN) 
Số 74 Phan Đăng Lưu, phường Trường 
Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2020-41952 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 11.3.18; 1.15.15; 26.1.1; A10.1.11 
(591) Trắng, đen, xanh dương, cam, vàng, nâu 

đậm, nâu nhạt, hồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hà Văn Anh  (VN) 
Thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu, huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán bún đậu; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-41954 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa    (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2020-41955 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa    (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-41956 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa    (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41957 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa    (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41958 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa    (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-41959 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa   (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-41960 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mã Hoa  (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-41961 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mã Hoa  (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2020-41962 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16; 24.1.1 

(591) Trắng, xanh đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất Tân 
Thuận Sinh  (VN) 
Số 5/92 Nguyễn Trung Thành, phường 

Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1200 

(210) 4-2020-41963 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.8; A18.1.12; 18.1.11
(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện máy Chiến 

Thắng N.G  (VN) 
404 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm gồm: vật tư phụ tùng ngành đường sắt, vật tư phụ 
tùng máy phát điện, thiết bị điện - điện lạnh - điện tử và linh kiện, hóa chất (trừ hóa chất có 
tính độc hại mạnh), các loại máy móc điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-41965 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Kiều Huy Hoàng  (VN) 

Thôn Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; dịch vụ tài chính; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động 
sản; mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

 
(210) 4-2020-41966 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Hà Huy Nam  (VN) 
Xí nghiệp 300, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2020-41967 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.8; A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Hồng Tài  (VN) 
ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán: balô, túi xách, ví đựng tiền, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-41968 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.5.7; 21.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Syd  
(VN) 
Số 87, Nguyễn Thái Học, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ câu lạc 

bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 
 

 
(210) 4-2020-41969 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Đỉnh Thịnh  (VN) 
Thửa đất số 639 - 640, tờ bản đồ số 216, 
đường NA12, KDC Việt Sing, phường 
Thuận Giao, phường Thuận Giao, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm); thuốc nhuộm tóc; son môi. 

 

Nhóm 10: Máy rửa mặt; máy massage mặt; thiết bị xoa bóp; ghế massage toàn thân chạy 
điện; máy massage bụng chạy điện, máy massage giảm béo. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bút vẽ lông mày; chổi lông trang điểm; bông phấn trang 
điểm. 

 

 
(210) 4-2020-41971 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 4.5.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Hải  (VN) 

Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1202 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-41972 (220) 12.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Tá  (VN) 

Xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ tùng xe cộ, thiết bị và phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2020-41973 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp  (VN) 
Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41974 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp  (VN) 
Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2020-41975 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Tô Anh Dũng  (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41976 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Tô Anh Dũng  (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-41977 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 24.15.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

bánh xe đẩy HERDAR (Việt 
Nam)  (VN) 
(Trong khuôn viên Công ty CP Vĩnh Đại) 
lô X2, khu Công Nghiệp, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy tay; bánh xe đẩy tay; bánh xe điện động; bánh xe pu; bánh xe nhỏ cho xe 
đẩy [xe cộ]. 

 

 
(210) 4-2020-41978 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

bánh xe đẩy HERDAR (Việt 
Nam)  (VN) 
(Trong khuôn viên Công ty CP Vĩnh Đại) 
lô X2, khu Công Nghiệp, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy tay; bánh xe đẩy tay; bánh xe điện động; bánh xe pu; bánh xe nhỏ cho xe 

đẩy [xe cộ]. 
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(210) 4-2020-41979 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; A26.11.7; 26.3.23 

(731) Phan Văn Chánh  (VN) 
22/4 Nguyễn Thời Trung, phường 6, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2020-41980 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
bánh xe đẩy HERDAR (Việt 
Nam)  (VN) 
(Trong khuôn viên công ty CP Vĩnh Đại) 

lô X2, khu công nghiệp, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy tay; bánh xe đẩy tay; bánh xe điện động; bánh xe pu; bánh xe nhỏ cho xe 

đẩy [xe cộ]. 
 

 
(210) 4-2020-41981 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1 

(591) Tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thực   (VN) 
Tổ dân phố số 6, phường Phú Đô, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản.  
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(210) 4-2020-41982 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 16.3.17; 10.5.17 (540) 

  

(731) Phạm Hữu Thư   (VN) 
Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 21: Khuôn vẽ lông mày (dụng cụ mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2020-41983 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 2.1.1; 2.1.3; 4.1.3; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, xám, vàng, đỏ, 

trắng, đen, nâu, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2020-41986 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

POLYPHARM  (VN) 
Số 61, phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2020-41987 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.6.6; 1.15.5 
(591) Cam, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thanh Hải   (VN) 
4D ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-41988 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh da trời 

đậm, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Epeben Việt 
Nam   (VN) 
Số 1139C đường Phúc Diễn, phường Tây 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ tranh; bán lẻ các tác phẩm nghệ thuật không phải đồ cổ; bán buôn tranh; 

bán buôn các tác phẩm nghệ thuật không phải đồ cổ; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-41989 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1; 5.7.3; A5.5.20; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và xuất nhập khẩu Minh Đức  
(VN) 
Số 50, ngõ 75 Mậu Lương, tổ 12, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ghế massage; dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; 

trưng bày giới thiệu các sản phẩm liên quan đến ghế massage. 
 

 
(210) 4-2020-41990 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải   (VN) 
Tổ 14, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Găng tay (trang phục); mũ; khăn choàng; giầy cổ thấp; quần áo ngủ; nịt bít tất.  
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(210) 4-2020-41992 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; mặt nạ (mỹ 

phẩm); kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2020-41993 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang      (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; mặt nạ (mỹ 

phẩm); kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2020-41994 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, vàng cam. 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn); nước giải khát không ga; nước giải khát có ga; nước tăng 

lực (không dùng cho mục đích y tế); xi-rô dùng cho đồ uống; nước khoáng (đồ uống); nước 

uống đóng chai; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 
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(210) 4-2020-41995 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần One Mount 
Group  (VN) 
Tầng 5, tòa văn phòng T26, KĐT Times 

City, 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ, 

phân phối, bán buôn, bán lẻ, siêu thị bán lẻ các sản phẩm: đồ điện tử văn phòng và gia đình 

(như ti vi, loa, đài, máy tính, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại, phụ 

kiện điện thoại), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ bếp 

gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, 

bàn ghế, bàn ăn), sản phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép), lương thực, thực 

phẩm, đồ uống như gạo, bánh kẹo, ngũ cốc, gia vị, thịt, cá, hải sản, rau củ quả đã bảo quản, 

đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, rượu, bia; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; 

quản lý quá trình đặt hàng;  cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 

hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản 

phẩm; bán đấu giá; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và qua internet; dịch vụ thanh toán 

điện tử; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ ghi nợ; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới; đại lý và môi giới bảo hiểm; tư vấn đầu tư; dịch vụ tài chính; dịch vụ 

đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ trung gian thanh toán. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; dịch vụ bảng tin điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại, máy 

tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 

xa. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; kho bãi lưu giữ hàng hóa; 

đóng gói hàng hóa; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê 

kho chứa hàng; dịch vụ hậu cần vận tải; đại lý bán vé máy bay, vé ô tô; dịch vụ đặt chỗ cho 

các chuyến du lịch; tổ chức chuyến du lịch. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học viễn 

thông; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết kế trang web; nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội; nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn;  thiết kế phần mềm (chương trình) 

máy tính, phần mềm thương mại điện tử, phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ; tư 

vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính. 
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(210) 4-2020-41997 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ truyền thông 
BIHACO   (VN) 
D12/80, phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị thu hình; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; 

thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại; quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Truyền hình; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; truyền tin và 
ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 
dây.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất nhạc; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương 
trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ 
chuyển đổi vật lý; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 
Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền 
(dịch vụ pháp lý).  

 

 
(210) 4-2020-41998 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH YUE FONG   (VN) 
Số 146/2/28 đường số 30, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 

hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện; thiết bị hoặc dụng cụ dùng để 
ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cáp mạng, cáp thoại, nhân đấu nối, khớp nối mạng, thanh đấu nối cáp 
mạng, dây nhảy mạng, cáp quang đơn mốt, cáp quang đa mốt, giá phối quang, dây nối 
quang pigtail, dây nhảy quang, ổ cắm mạng, tủ rack.  
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(210) 4-2020-41999 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42000 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42001 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  
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1211 

(210) 4-2020-42002 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42003 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42004 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42005 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42006 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42007 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42008 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42009 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42010 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42011 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42012 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42013 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42014 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42015 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42016 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1216 

(210) 4-2020-42017 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42018 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42019 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn địa 
ốc Cát Tường   (VN) 
261G Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42020 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42021 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42022 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42023 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42024 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42025 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 
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(210) 4-2020-42026 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42027 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42028 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42029 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42030 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42031 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42032 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42033 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42034 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42035 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42036 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42037 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42038 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 

dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 

dược dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42039 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 

dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 

dược dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42040 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàng Ngân  (VN) 
103A KV, Thạnh Mỹ, phường Thường 

Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ  
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; đá bán quý; ngọc trai.  
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(210) 4-2020-42041 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội      

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42042 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2020-42043 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-42044 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42045 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35:  Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42046 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-42047 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42048 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42049 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-42050 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá 
dược dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42051 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Da cam, vàng nhạt và đậm, xanh lá cây, 

đỏ đậm, trắng. 
(731) Hợp tác xã Sao Thần Nông  

(VN) 
Xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai tây tươi; cây khoai tây giống.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: củ khoai tây tươi, củ khoai 
tây đã sơ chế và bảo quản, cây khoai tây giống. 

 

 
(210) 4-2020-42052 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 24.9.1 (540) 

  

(731) Mạc Anh An   (VN) 
154/1 Trần Khắc Chân, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; quán rượu 

nhỏ. 
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(210) 4-2020-42053 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Phát  (VN) 
Số 20/165, đường Cầu Giấy, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn pin. 

 

Nhóm 21: Đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi chạy băng điện; thiết bị điện dùng để thu hút và diệt 

trừ côn trùng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: đèn chiếu sáng, đèn pin, 

đèn bắt muỗi, vợt bắt muỗi chạy bằng điện, thiết bị điện dùng để thu hút và diệt trừ côn 

trùng.  
 

 
(210) 4-2020-42054 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 

Centre, Singapore (048979)  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc 

trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.  
 

 
(210) 4-2020-42055 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 2.9.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Lại Văn Phúc  (VN) 
TTXN đường 230, xã Cổ Bi, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nguời, dịch 

vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ.  
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(210) 4-2020-42056 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoa May Flower  (VN) 
Số nhà 12, ngách 15, ngõ 61 phố Lạc 
Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Các dịch vụ liên quan đến nghệ thuật hoa, cụ thể là, cắm hoa, làm vòng hoa.  

 

 
(210) 4-2020-42057 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, trắng sáng, trắng xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Minh 
Anh   (VN) 
Số 60 đường Đào Tấn, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, quần áo thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2020-42058 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần siêu thị quốc 
tế INTERMARK  (VN) 
Shophouse K,00.03, 543/9 Nguyễn Duy 
Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhiên liệu, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-42059 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.3; 5.3.20; A5.1.16 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Thủy  (VN) 
Số 170, tổ 1 khu 3B, phường Giếng Đáy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 

chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-42060 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 3.4.13; A3.4.24 

(731) GUANGZHOU WEIHE BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 

Shop 101, No. 46, Yuanxia North Street, 

Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; đồ đi ở chân; thắt lưng da [trang phục]; quần áo ngủ; khăn 

quàng cổ; váy; áo thun ngắn tay; quần áo lót; đồng phục; áo [trang phục]; mũ; quần đùi; 

giày; trang phục dệt kim; quần dài. 

 

 
(210) 4-2020-42061 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 

CORPORATION)  (JP) 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chiếu hình đa phương tiện; máy chiếu video; máy chiếu hình tinh thể lỏng 

(lcd); máy chiếu hình đa năng có chức năng chiếu sáng; máy chiếu hình kỹ thuật số; máy 

chiếu hình cho hệ thống rạp hát gia đình; máy chiếu phim (thiết bị chiếu hình); máy chiếu 

hình; máy chiếu hình ảnh; máy chiếu tranh ảnh; máy chiếu trên cao; máy chiếu dùng cho 

thiên văn (thiết bị chiếu hình); máy chiếu có âm thanh; máy chiếu hình ảnh ba chiều (3D); 

thấu kính dùng cho máy chiếu hình (thiết bị chiếu hình); giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy 

chiếu hình kỹ thuật số (thiết bị chiếu hình); màn hình chiếu; thiết bị điều khiển từ xa dùng 

cho máy chiếu hình (thiết bị chiếu hình); môđun cảm biến ánh sáng (bộ điều chỉnh ánh 

sáng đèn điện); máy thu hình; hệ thống rạp hát gia đình (thiết bị truyền phát âm thanh). 
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(210) 4-2020-42063 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-42067 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 21.1.17; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Vũ  (VN) 
Số nhà 57, ấp Việc Giữa, xã Thới Lai, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 
 

(210) 4-2020-42068 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng và đào tạo Kiến Thiết 
Việt  (VN) 
587 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát 
việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; thi công xây dựng công trình 
dân dụng; thi công xây dựng công trình công nghiệp; thi công xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật. 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bảng vẽ 

xây dựng; thiết kế nội thất. 
 

(210) 4-2020-42069 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2020-42070 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2020-42071 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2020-42072 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-42073 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-42074 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2020-42075 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2020-42076 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.8 (540) 

 

(731) Ngô Xuân Tùng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy xay dùng trong gia 

đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; máy ép thực phẩm chạy điện; máy chế biến thức ăn 

dùng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ cốc. 

 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện 

và không dùng điện]; dụng cụ xén lông (tông đơ) động vật (công cụ cầm tay); kéo xén 

(tông đơ) để cạo râu; dao cạo. 

 

Nhóm 09: Robot thông minh dạy học cho trẻ em; máy chiếu phim ảnh; khóa điện tử thông 

minh là thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị báo hiệu chống trộm; đồng hồ thông minh; chuông 

cửa không dây. 

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất điện đa năng; ấm siêu tốc; bếp từ; bếp hồng ngoại; 

dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc như: dụng cụ nấu ăn không 

dùng điện; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; dụng cụ thao tác bằng tay cho mục đích gia 

dụng dùng để thông tắc bồn cầu; bình giữ nhiệt, không dùng điện; bẫy chuột; bẫy ruồi; 

thùng rác. 

 

 
(210) 4-2020-42077 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10 

(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Hân  (VN) 
Xóm Kiều Mộc, xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất, dùng điện; nồi nấu lẩu, dùng điện; bêp từ; bếp hồng 

ngoại; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
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(210) 4-2020-42078 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen  (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2020-42079 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại An Phát AG  (VN) 
181A9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường, sơn nước. 
 

 
(210) 4-2020-42080 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng úa, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Phúc Lộc  (VN)
Số 115 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; bánh mỳ; bánh quy giòn; bánh trứng. 

 

 
(210) 4-2020-42082 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.13.1 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thanh Niên  
(VN) 
378/62 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).  
 

 
(210) 4-2020-42083 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 24.9.1; A26.11.12 

(591) Vàng ánh kim, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh yến sào Vạn 
Quỳnh  (VN) 
ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò 

Công Tây, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh: yến sào.  
 

 
(210) 4-2020-42084 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 24.9.1 

(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hải 
Sơn  (VN) 
Lô D2, D3 khu CN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý thương mại; môi giới thương mại; 

tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thực phẩm, thủy hải sản. 

 
 

(210) 4-2020-42085 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.2.7; 5.7.27; 5.7.1; 

A5.3.13; 26.1.4 

(591) Ghi, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ PHUBEOS   (VN) 
37 đường số 15, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
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(210) 4-2020-42086 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kim khí Vạn Xuân   (VN) 
Số nhà 118 đường Đê La Thành, phường 
« Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, sơn. 

 

 
(210) 4-2020-42087 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần A CAO  (VN) 
Thôn Phương Trạc, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ nề; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điện; sơn nội thất và ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2020-42088 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.5; 1.15.21; 

A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đen. 

(540) 

 

(731) Mai Văn Lâm    (VN) 
Thôn 3, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi; ví bỏ túi; ví tiền; cặp học sinh.  
 
 

(210) 4-2020-42089 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Mai Văn Lâm    (VN) 
Thôn 3, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi; ví bỏ túi; ví tiền; cặp học sinh.  
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(210) 4-2020-42092 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.3.20; 5.3.17 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN) 
Hoa sữa 9-17 khu biệt thự Vinhome 
Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   

 

 
(210) 4-2020-42093 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hằng      (VN) 
Hoa sữa 9-17 khu biệt thự Vinhome 
Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-42094 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 24.13.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM    (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; cồn y tế; sữa bột (cho trẻ sơ 
sinh); đồ uống y tế; viên thuốc xông; chế phẩm vitamin; huyết tương; huyết thanh; dược 
thảo (thảo dược); dầu y tế; chất diệt khuẩn, chất sát trùng, diệt trùng; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người, mentol tinh dầu bạc hà; viên ngậm dùng 
cho mục đích dược phẩm, thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc 
da; chế phẩm trị liệu dùng để tắm, máu dùng cho mục đích y tế; chế phẩm điều trị bỏng; 
viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chất 
bổ sung enzym dùng cho mục đích y tế; men dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm 
cho em bé; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung glucoza dùng cho ăn kiêng; 
đường gluco dùng cho mục đích y tế, glueoza dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chữa bệnh 
trĩ. 
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(210) 4-2020-42095 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 24.13.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM     (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; đệm lót cho 

mục đích y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; găng tay cho mục đích y tế; 

thiết bị dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị, dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị 

liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; giường hơi đệm hơi cho mục đích y tế; ghế 

bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; đồ 

đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; giường thuỷ tĩnh cho mục đích y tế; hộp dụng 

cụ dùng cho bác sỹ. 
 

 
(210) 4-2020-42096 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 24.13.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TOPCOM     (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, sơn, xà phòng, 

thuốc đánh răng, nước hoa, tinh dầu, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh 

dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, văn phòng 

phẩm các loại, điện lạnh, thiết bị công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, vật tư máy móc trang 

thiết bị ngành y tế, xây dựng, khai khoáng, giao thông, bưu chính viễn thông, ô tô, xe máy 

và phụ tùng thay thế, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng may mặc, quần áo, 

giầy dép, mũ nón, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, hải sản, lượng thực, thực phẩm, 

bia, rượu, nước giải khát, thức ăn gia súc, gia cầm, đồ chơi trẻ em; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương 

mại cho mục đích bán hàng hoặc dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông 

tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; dịch vụ cung ứng lao động, dịch vụ bán hàng trong siêu thị; đại lý mua bán hàng 

hóa, đại lý ký gửi hàng hóa; dịch vụ đánh giá thị trường; mua bán hàng trực tuyến. 
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(210) 4-2020-42097 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 24.13.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM   (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển bằng xe cấp cứu; dịch vụ sắp xếp vận 

chuyển trang thiết bị y tế, dược phẩm bằng đường hàng không; dịch vụ sắp xếp vận chuyển 
trang thiết bị y tế, dược phẩm bằng đường biển; dịch vụ sắp xếp vận chuyển trang thiết bị y 
tế, dược phẩm bằng đường bộ; dịch vụ cấp cứu bằng đường hàng không; dịch vụ sắp xếp và 
lập kế hoạch vận chuyển sơ tán trong trường hợp khẩn cấp và các dịch vụ hồi hương người, 
bệnh nhân và người ốm; dịch vụ hỏi đáp thông tin liên quan đến việc vận chuyển; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; đặt chỗ cho vận chuyển; bao gói 
hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; vận tải đường biển; kho hàng 
hóa; thông tin về vận tải; dịch vụ gói quà; vận chuyển hàng hóa, thông tin về giao thông; 
hướng dẫn khách du lịch; chuyển phát hoa. 

 

 
(210) 4-2020-42098 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 24.13.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM    (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; 

dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế; dịch vụ phụ khoa và sản khoa; dịch vụ thụ tinh nhân 
tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng; dịch vụ sinh sản được hỗ trợ; dịch vụ kiểm tra sức khỏe 
thai nhi; dịch vụ ngân hàng máu; dịch vụ da liễu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hướng 
dẫn y tế; cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ điều dưỡng; 
vật lý trị liệu; dịch vụ chẩn đoán bằng hình ảnh và chẩn đoán bằng siêu âm; dịch vụ dược 
phẩm và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; điều trị y tế và phẫu thuật di động; cung cấp và 
quy hoạch thiết bị y tế; dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật nhi khoa; 
dịch vụ chữa bệnh 24 giờ/ngày; dịch vụ cung cấp thông tin về tiêm chủng y tế cho việc du 
lịch ở nước ngoài; dịch vụ tư vấn giáo dục và tăng cường sức khỏe; dịch vụ giới thiệu dịch 
vụ y tế; dịch vụ giới thiệu chuyên gia chăm sóc sức khỏe; giới thiệu dịch vụ liên kết chữa 
bệnh (như liên kết chữa bệnh với các bệnh viện trong và ngoài nước); dịch vụ trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
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(210) 4-2020-42099 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HHP Toàn Tâm  
(VN) 
Khu 5, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn; sơn chống gỉ; sơn màu; sơn chịu lửa.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; vòi hoa sen; chậu rửa tay [bộ phận của 
thiết bị vệ sinh]. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; các bộ phận của ô tô như: thanh chắn va đập, kính chắn gió, bánh lái, 
lốp.  

 

Nhóm 16: Giấy các loại; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng.  
 

Nhóm 19: Gạch; gạch chịu lửa; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; xi măng dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 20: Gương soi; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; tư vấn xây dựng; phá 
dỡ các công trình xây dựng. 

 

(210) 4-2020-42100 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.17.11; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Nhũ vàng, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hóa 
tổng hợp Bến Thành  (VN) 
160 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê.  

 

 
(210) 4-2020-42102 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21 
(591) Xanh cô ban, trắng, xanh lá, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Ngọc Hiệp  (VN) 
Số 307, ấp 5, tổ NDTQ số 7, xã Lương 
Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 31: Quả dừa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả dừa tươi.  
 

 
(210) 4-2020-42104 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A1.1.3; 3.1.14 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Hoàng Đình Trung  (VN) 

891/24/22A, Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-42105 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.24; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lơ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đỗ Gia Phú   (VN) 
343 E19 - E20 Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2020-42106 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Phan Anh   (VN) 
Số 26/55 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 

diệt khuẩn; tã lót trẻ em.  
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(210) 4-2020-42107 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ZHEJIANG XIAOCHUAN TRADING 

CO., LTD.  (CN) 
Room 1506, Xinglandasha, 2333 Xi xing 
Road, Binjiang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Provlnce, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; son môi; 

nước hoa; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-42108 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.1.9 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, ghi, xanh 

tím than. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ mắm Hương Biển  (VN) 
Tổ dân phố Lục Độ (tại nhà ông Nguyễn 
Đình ấm), thị trấn Cát Hải, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tép; mắm tôm; mắm cá; cá [không còn sống]; thực phẩm trên 

cơ sở cá.  
 

 
(210) 4-2020-42109 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.3.20; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Nâu, xanh rêu. 
(731) Phùng Thị Hà Trang  (VN) 

Số 3b ngách 260/42, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ vật trang trí [lưu động]; gương soi; móc 

treo quần áo không bằng kim loại; khung tranh ảnh; giá trưng bày đồ trang sức.  
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(210) 4-2020-42110 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cà phê New 
Home  (VN) 
641/21 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang. 

 
 

(210) 4-2020-42111 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Vàng chanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê New 
Home  (VN) 
641/21 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang.  

 
 

(210) 4-2020-42112 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng ALOHA  (VN) 
418/2/6 Lê Văn Thọ, phường 16, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột nêm (gia vị); sốt cà chua; sa tế (gia vị); xốt [gia vị] (lẩu thái, kim chi); viên 

gia vị.  
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(210) 4-2020-42113 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng ALOHA  (VN) 
418/2/6 Lê Văn Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước luộc thịt cô đặc; nước dùng cô đặc; nước canh thịt cô đặc; xúp cô đặc (chiết 

xuất từ hải sản); hạt tẩm ướp gia vị; sữa dùng cho mục đích nấu ăn.  
 

 
(210) 4-2020-42114 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 1.15.5; 3.7.16; 3.7.1; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOSMEN  (VN) 
Số 88B đường 51, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị hút ẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42115 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH IRISES  (VN) 
Tầng Trệt, tòa nhà the Sun Avenue, 28 
Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2020-42116 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH GREEN BIOMIX  

(VN) 
Tầng 7, toà nhà GIC, số 161 Ung Văn 
Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 21: ống hút cỏ [dùng để uống]; ống hút để uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: ống hút cỏ [dùng để uống], ống hút để 
uống. 

 

 
(210) 4-2020-42117 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Đoàn Văn Hữu  (VN) 
Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện 
Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bánh bóng xe cộ; cân chỉnh lốp 

xe; sạc ắc quy cho xe cộ; dịch vụ rửa xe; chống gỉ cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2020-42118 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A15.9.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Thiên Thần  (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế; 

dự báo kinh tế; xử lý văn bản. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong 
khuôn khổ xuất bản phần mềm. 

 
 

(210) 4-2020-42119 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ F99  (VN) 
Tầng 24, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 
số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc ngăn sự thèm ăn dùng cho mục đích y tế, thuốc giảm sự ngon miệng dùng 

cho mục đích y tế; collagen dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm 
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đẹp; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; 
bột dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 29: Rau củ đã được chế biến; rau đông khô; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô.  

 

 
(210) 4-2020-42120 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Minh  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ nấu bằng điện; máy hút mùi; máy điều hòa không khí; sen vòi dùng trong 

nhà tắm; chậu rửa, bệ xí dùng trong nhà vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2020-42121 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Minh  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế, giường, tủ, giá kệ bằng gỗ; kính và gương gắn vào đồ đạc trong nhà 

hoặc để trang điểm; khung ảnh. 
 

 
(210) 4-2020-42122 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trần Văn Minh  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; sàn gỗ, sàn nhựa dùng cho 

xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-42123 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

WINOTEL  (VN) 
26 đường số 9, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn; đặt phòng khách sạn và nhà hàng; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2020-42124 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiên Thảo  (VN) 
393 Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-42126 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9; 26.11.3 

(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Minh Hương  (VN) 
TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán quần áo, bộ quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, 

váy. 
 

 
(210) 4-2020-42127 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM Quốc tế 
Hằng Duy  (VN) 
Số 58 Đặng Xuân Bảng, phường Cửa 

Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

 

(511)   Nhóm 11: Sen vòi. 
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(210) 4-2020-42128 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM Quốc tế 
Hằng Duy  (VN) 
Số 58 Đặng Xuân Bảng, phường Cửa 
Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; chậu vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc 

nước. 
 

 
(210) 4-2020-42129 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Trần Ngọc Hải  (VN) 
Phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị 

làm mềm nước; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; bình đun nước nóng. 
 

 
(210) 4-2020-42130 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9; A24.15.7; 24.15.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Kiều Anh  (VN) 
74 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

 
(210) 4-2020-42131 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Kiều Anh  (VN) 
74 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 
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(210) 4-2020-42132 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Kiều Anh  (VN) 
74 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

 
(210) 4-2020-42133 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Kiều Anh  (VN) 
74 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

 
(210) 4-2020-42134 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Thấm  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; 

thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
 

 
(210) 4-2020-42135 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Bùi Tấn Đô  (VN) 
Thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh 
Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; nồi cơm điện; quạt điện; đèn chiếu sáng dân 

dụng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]. 
 

 
(210) 4-2020-42136 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 10.5.13; A9.5.2; 9.9.1; A9.9.11; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kỳ Anh  (VN) 
86 căn 10, tầng 18, Tản Đà, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh giày (làm sạch, đánh bóng); sửa chữa giày; thay đổi kết cấu giày 
[sửa chữa giày]. 

 

 
(210) 4-2020-42137 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Vân  (VN) 
600/3 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán nước uống giải khát; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-42138 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 5.3.20; 

5.13.25 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vinh Quang  (VN) 
37B Nguyễn Huệ, phường 01, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-42139 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6; A26.11.8; 

26.4.4; A26.4.5; 2.9.1; 13.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Vĩnh Anh  (VN) 
306 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (led); đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán bảng mạch in, bộ nắn điện, thiết bị chiếu hình, bộ đổi điện, màn hình 
chiếu, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (led). 
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(210) 4-2020-42140 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 

A26.11.9 
(731) Công ty TNHH phân phối 

KBVISION Việt Nam  (VN) 
278 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị báo động, báo cháy; tủ điều khiển của nhà thông minh; 

thiết bị kiểm soát ra vào; máy chấm công; chuông cửa màn hình.  
 

 
(210) 4-2020-42141 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH nông trại 

Tương Lai  (VN) 
Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang xay cà phê đã rang xay; hương liệu cà phê; đồ uống 

trên cơ sở cà phê.    
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang xay, cà phê đã rang xay, hương liệu cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-42142 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH nông trại 

Tương Lai  (VN) 
Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang xay cà phê đã rang xay; hương liệu cà phê; đồ uống 

trên cơ sở cà phê.   
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang xay, cà phê đã rang xay, hương liệu cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2020-42143 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.3.20 

(591) Đen, xám khói. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hạnh 
Phúc Gia  (VN) 
E9, căn 7, đường Huỳnh Thủ, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm: mỹ phẩm  
 

 
(210) 4-2020-42144 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Vàng, xanh coban. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
SECUREPOWER  (VN) 
SỐ1A đường S3, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện. 
 

 
(210) 4-2020-42145 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A5.3.13; 26.13.25 

(591) Nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ân Nam Thành  
(VN) 
8B Thái Thuận, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; trang phục thể thao.  
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(210) 4-2020-42147 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.3; A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quán Đỉnh  (VN) 
Số 46 đường NC1, khu phố 3, phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-42148 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; A10.5.5; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Quốc Toàn  (VN) 
740/20 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2020-42149 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A9.5.2; 9.5.1; 24.1.1; A9.5.5; 25.1.25 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Khánh   (VN) 
262 Phan Chu Trinh, phường Nam 

Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo.  
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(210) 4-2020-42150 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá 

cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Hợp  (VN) 
Số 15/19 Làng Tăng Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm 

sóc da (không chứa thuốc); tinh dầu; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2020-42151 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.3.2; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ công 
nghệ LAMlNO  (VN) 
72/15A đường Phan Đăng Lưu, phường 
05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: pin dự phòng, sạc tường, sạc không dây, hub sạc (bộ sạc nhiều 

cổng), sạc nhiều cổng để bàn, sạc điện thoại trên ô tô, cáp sạc, cáp dữ liệu, cáp âm thanh 
(aux), loa không dây (bluetooth), tai nghe không dây (bluetooth), thiết bị âm thanh chuyên 
dụng cho phòng họp (loa, âm ly), màng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh, 
miếng dán cường lực bảo vệ màn hình dùng eho điện thoại thông minh, vỏ bảo vệ tai nghe, 
ốp lưng điện thoại, ốp lưng máy tính bảng, ốp lưng/vỏ bảo vệ laptop, máy chiếu (để bàn và 
di động), camera hành trình dùng cho xe cộ, camera quan sát, camera an ninh, camera 
không dây, camera giảm sát em bé, thiết bị báo động, cảm biến chuyển động, khóa cửa điện 
tử, chuông điện tử, chuông cửa không dây, ổ cắm điện tử, công tắc điện tử, đèn led thông 
minh, cân sức khỏe, túi xách, túi đeo chéo, ba lô, túi đựng pin dự phòng, túi đựng cáp sạc, 
robot hút bụi thông minh, máy hút bụi, máy hút bụi cầm tay. 

 

 
(210) 4-2020-42152 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 3.7.16; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH yến sào Tâm 

Yến Cà Mau  (VN) 
Số 5A-B3, khu đô thị Hoàng Tâm, ấp 
Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế.    
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tổ yến thô, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, tổ yến tươi.  
 

 
(210) 4-2020-42153 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; 26.1.6 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH yến sào Tâm 

Yến Cà Mau  (VN) 
Số 5A-B3, khu đô thị Hoàng Tâm, ấp 
Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tổ yến thô, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, tổ yến tươi.  
 

(210) 4-2020-42154 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.5.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  

(VN) 
Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ cá.  
 

 
(210) 4-2020-42155 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.25; 26.2.7; 26.1.1; 26.11.3; 26.3.23; 

A26.11.12; A24.15.7 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH khai thác nợ 

AMC  (VN) 
Số 96, ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; mua bán, xử lý và thu hồi 
các khoản nợ; mua bán bất động sản; tư vấn đầu tư.  

 

 
(210) 4-2020-42157 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42158 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM     (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42159 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42160 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42161 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2020-42162 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm HEALTHY BEAUTY  
(VN) 
451/24/14 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42163 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42164 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42165 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42166 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42167 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2020-42168 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lơ. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 
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(210) 4-2020-42169 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiền An  (VN) 
37 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tác phẩm nghệ 

thuật làm  bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao 
hoặc chất dẻo; đồ trang trí bằng gỗ; giá đỡ. 

 
Nhóm 25: Trang phục; trang phục dệt kim; mũ; bộ quần áo; túi cho trang phục; giày. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2020-42170 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.3.2 
(591) Xanh dương đậm, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Nam  (VN) 
Phòng 2.53-2.54, tầng 2, khu I tòa nhà 
The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 

pháp luật; dịch vụ theo dõi pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án. 

 

 
(210) 4-2020-42171 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.12; A3.11.24 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Nam  (VN) 
127 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; trang trí thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-42172 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.10; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Sài 
Gòn  (VN) 
146-148 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 03, 

thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa, dịch vụ chăm sóc răng miệng.  
 

 
(210) 4-2020-42173 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Family Chef 
Korea  (VN) 
58/39 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Lò nướng bằng điện.  

 
 

(210) 4-2020-42174 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 19.7.1; 1.15.21; 26.15.15; 

A24.7.23 

(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, xám, cam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hải Tứ  (VN) 
114/104A Phú Thọ Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa xe. 

 

Nhóm 35: Mua bán dung dịch rửa xe. 
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(210) 4-2020-42175 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

dịch vụ thương mại và xây 
dựng Đại Dương  (VN) 
Số 118, đường Hữu Thanh Oai, xã Hữu 
Hóa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán [thương mại] các mặt hàng: sơn, chất chống rỉ, chất 

bảo quản gỗ, thuốc màu, xăng dầu, dầu hỏa, than đá, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế, mỡ 
để bôi trơn, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, kem đánh răng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
kim loại thường và hợp kim của chúng, máy công nghiệp (máy tiện, máy trộn bê tông, máy 
cắt rãnh), thiết bị hàn điện, máy nén, máy khoan, máy dập, dao, kéo, thìa, đĩa, bàn là, thiết 
bị báo cháy, thiết bị chống trộm, thiết bị ghi hình, mũ bảo hiểm, phần mềm ứng dụng máy 
tính, phích cắm điện, ổ cắm điện, dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị phẫu thuật, máy xoa bóp, 
máy siêu âm, thiết bị sưởi ấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng (đèn led), thiết bị điện 
dân dụng (quạt điện, máy sấy tóc), máy xay, máy ép, bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, máy 
lọc nước, điều hòa, tủ lạnh, xe cộ, phương tiện giao thông đường bộ cùng phụ tùng của 
chúng, đồ trang sức (vàng, bạc) đồng hồ đeo tay, dụng cụ âm nhạc, báo chí, giấy, văn 
phòng phẩm, khăn ướt, bao bì, sách, nhựa bán thành phẩm, sản phẩm làm bằng da và giả da, 
balo, ví, túi xách, vật liệu xây dựng phi kim loại, kính xây dựng, gạch, xi măng, ván gỗ, đồ 
trang trí nội thất, sản phẩm nội thất (đồ gỗ), đồ trang điểm (chổi), đồ gia dụng (bát, chén, 
rổ, rá), chỉ nha khoa, lưới, vải bạt, buồm, các loại sợi dùng để dệt, vải, vải dệt, khăn bông, 
vỏ gối, chăn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện trang phục (thắt lưng, cà vạt), chiếu, 
thảm dùng cho xe cộ mặt đất, đồ chơi, bỉm, tã lót, dụng cụ câu cá (lưỡi câu cá, dây cước để 

câu cá…), máy tập trong phòng tập thể dục, quả bóng bay, quả cầu lông, vợt cầu lông, sữa 
và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau, củ, quả đã qua chế biến và 
bảo quản, rau tươi, củ tươi, quả tươi, hoa tươi, thịt đã qua chế biến và bảo quản, thủy hải sản 
đã chế qua chế biến và bảo quản (tôm, cua, cá), bánh kẹo, bún, phở, mỳ, gia vị, muối sấy, lá 
trà, cà phê, ngũ cốc, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga (đồ uống), đồ uống không 
cồn, bia, nước ép trái cây, đồ uống có cồn, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-42177 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 14.1.13; 

26.13.1 
(591) Đen, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Đông Hồ  (VN) 
Số 502 quốc lộ 1, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị cổng phun đo thân nhiệt. 
 

 
(210) 4-2020-42178 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A25.7.5; A5.5.20; 26.15.15; 26.5.4 

(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, xanh 

đen. 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xây dựng Hoàng Thái 
Anh  (VN) 
39 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng bạc; đá quý; kim cương. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ trang sức, vàng 

bạc, đá quý, kim cương. 

 
 

(210) 4-2020-42179 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu EUS 
Việt Nam  (VN) 
Số 6 ngách 27, ngõ 100 phố Chợ Khâm 

Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: quạt lọc không khí, quạt không cánh làm mát và sưởi ấm, 

quạt điều hòa không cánh, máy hút chân không thực phẩm, bình điện phân phun sương diệt 

khuẩn, rô bốt hút bụi. 
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(210) 4-2020-42180 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TOMA 
FAMILY  (VN) 
16 Chế Lan Viên, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-42181 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, đỏ 

đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Bình 

An Vina  (VN) 
Thôn Sau, xã Bằng An, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh gạo; bánh quy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử 
các sản phẩm: bánh trung thu, bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh bao, bột ngũ cốc, cà phê, 
chè, ca cao, sô cô la, sữa uống, gạo, trái cây, rau củ quả, thịt, cá, gà, tôm, cua. 

 

 
(210) 4-2020-42182 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Đỏ tươi, xám đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Bicopa Việt 
Nam  (VN) 
¤ 112, lô 3, khu đất dịch vụ LK31, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ gia dụng như: đèn và các thiết bị chiếu sáng, nồi 

chiên không dầu dùng điện, bếp điện, bếp từ, bếp ga, máy hút mùi, lò vi sóng, lò nướng, 
máy làm bánh, máy xay, máy ép, bình đun siêu tốc, bàn ủi, bàn là, quạt điện dùng cho cá 
nhân, máy hút mùi, máy sấy, các đồ dụng cụ nhà bếp như nồi, niêu, xoong, chảo, hộp đựng 
thực phẩm, dao, kéo.  
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(210) 4-2020-42183 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.4.2; 25.5.1; 3.4.13; A3.4.24; 

A3.4.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Văn Trinh   (VN) 
Số nhà 5, ngõ 57 phố Bùi Phổ, phường 
Tân Thành, quận Dương Kinh, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-42184 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.20; 3.7.16 
(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 

Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2020-42185 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 20.7.1; 26.4.7 
(591) Trắng, cam, đỏ, xám, xanh lá, xanh da 

trời đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tổng Công 
ty truyền hình Cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.    
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  
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(210) 4-2020-42186 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A15.9.11; 25.5.3; 26.4.4; 

A26.4.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tổng Công 
ty truyền hình Cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.     
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  

 

 
(210) 4-2020-42187 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A15.9.11; A25.7.3; 16.1.13 
(591) Tím đậm, tím nhạt, đen, trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tổng Công 
ty truyền hình Cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.        
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  

 

 
(210) 4-2020-42188 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CVI  (VN) 
Lô đất CN1- 08B-3 khu công nghiệp 
công nghệ cao 1- khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chế phẩm dược để chăm sóc da.  
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2020-42189 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A15.9.11; 26.1.1; 4.5.14 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tổng Công 
ty truyền hình Cáp Việt Nam  
(VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 

Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 

hình.  
 

 
(210) 4-2020-42196 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.20; 5.3.20; 5.5.16 

(591) Xám, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giải trí Sen Trắng  (VN) 
Số 52 đường số 2, tổ 9, khu phố 2, 

phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người 

bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh; nghiên cứu thị 

trường; thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 

nghề chụp ảnh; tổ chức sự kiện thể thao; tổ chức sự kiện giải trí. 
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(210) 4-2020-42198 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH MTV MAY BAI  

(VN) 
Số nhà 145, đường Nguyễn Trường Té, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại; trà các loại (trừ trà dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà. 
 

 
(210) 4-2020-42199 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.3.2; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, xám, trắng, ghi. 
(731) Nguyễn Nghĩa  (VN) 

Tổ 1, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni. 

 

 
(210) 4-2020-42200 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) KNORR-NAEHRMITTEL 

AKTIENGESELLSCHAFT  (CH) 
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; tạp chí; báo chí; sách. 
 

 
(210) 4-2020-42201 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A14.1.19; 26.15.15; 25.12.1; A7.1.12 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm y tế 
Bạch Mai   (VN) 
Số 25, ngõ Hòa Bình 2, đường Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-42202 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần và/hoặc tã quần và quần lót vệ sinh dùng một lần, được làm 

bằng giấy và/hoặc xenluloza. 
 

 
(210) 4-2020-42203 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Hộ kinh doanh DEAR JOSE'  

(VN) 
49A Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-42204 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Đức Mạnh  (VN) 

92 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; nhẫn (đồ trang sức); đồ 
trang sức.  

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví; va li; túi quần áo dùng khi đi du lịch.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ; thắt lưng (trang phục); cà vạt; bít tất.  
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(210) 4-2020-42205 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Trắng, xám, đen. 
(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ giải trí; bàn cờ; bộ thẻ dùng cho trò chơi; bộ xếp hình (trò 

chơi). 
 

 
(210) 4-2020-42206 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.1.10; A9.3.14 
(731) Hoàng Thị Kim Hóa  (VN) 

51 đường số 5, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ, quần áo định hình (quần áo mặc bên trong, quần áo lót), 

quần áo thể dục, áo nịt ngực, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2020-42209 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.9.15; 2.9.14; 4.5.1; 4.5.3; 5.3.20; 

2.9.1 
(591) Xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam   (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Dao kéo phẫu thuật, bao cao su, bơm kim tiêm, bình sữa  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế như dao kéo 
phẫu thuật, găng tay phẫu thuật, kim tiêm, bình sữa, bao cao su, vật liệu để khâu vết thương, 
khẩu trang y tế.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 

vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc). 
 

 
(210) 4-2020-42210 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.3.1 (540) 

  

(731) Hồ Hải Đăng  (VN) 
104/116/26 đường số 18, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy; dịch vụ rửa xe ô tô, xe máy; dịch vụ 

trang trí xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2020-42211 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người và động vật; chế phẩm xịt phòng không 

dùng cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; xà phòng bánh.  
 

 
(210) 4-2020-42212 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 

con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược thảo; thuốc 

đông y.   
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(210) 4-2020-42213 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Floordi  (VN) 

C4 Bửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu lát bằng gỗ; ván sàn gỗ; sàn lát, không bằng kim loại; sàn gỗ ngoài trời; 

sàn làm từ vật liệu nhựa tổng hợp compozit (sàn giả gỗ); vật liệu xây dựng, không bằng kim 
loại.  

 

 
(210) 4-2020-42214 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TENMA CORPORATION   (JP) 

1-5-102, Motoshiga-cho, Kita-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 462-0044, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung enzym 
dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 30: Kẹo; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món 
tráng miệng trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi [kẹo]; đường phèn; kẹo bạc hà; chế phẩm ngũ 
cốc; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mảnh ngô dẹt mỏng.  

 

(210) 4-2020-42215 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.4; 26.15.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đen, xanh dương nhạt. 
(731) TENMA CORPORATION    (JP) 

1-5-102, Motoshiga-cho, Kita-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 462-0044, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung enzym 
dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.    

 

Nhóm 30: Kẹo; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món 
tráng miệng trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi [kẹo]; đường phèn; kẹo bạc hà; chế phẩm ngũ 
cốc; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mảnh ngô dẹt mỏng.  
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(210) 4-2020-42216 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.11.17 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, tím, vàng 

nhạt, vàng đậm, cam. 

(731) JIH CHING HEALTH 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TW) 

1 Floor, No-159, Xin-Feng Road,Wu-

Feng District, Taichung City 41358, 

Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụ; quảng cáo qua thư đặt hàng; mua sắm qua truyền hình mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, 

thiết bị ngoại vi máy vi tính; mua sắm trực tuyến mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, thiết bị 

ngoại vi máy vi tính, dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, thiết bị ngoại 

vi máy vi tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2020-42218 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 24.15.2 

(591) Hồng đậm. 

(731) AEON MALL CO., LTD.  (JP) 

5-1, Nakase 1-chome, Mihama-ku, 

Chiba-shi, Chiba, Japan 

(540) 

    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành và quản lý kinh doanh của trung tâm thương mại; quảng cáo; xúc tiến 

bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông qua việc quản lý các chương trình khuyến 

mại và ưu đãi mua hàng liên quan đến tem thưởng hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc 

tư vấn kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh thương mại. 

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; đại lý thuê hoặc cho thuê tòa nhà; thuê hoặc cho thuê tòa nhà; 

mua bán tòa nhà; đại lý mua bán tòa nhà; định giá bất động sản; cung cấp thông tin về nhà 

đất [mua bán bất động sản]; quản lý đất; đại lý thuê hoặc cho thuê đất; cho thuê đất; mua 

bán đất; đại lý mua bán đất; đổi tiền; môi giới tín dụng. 
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(210) 4-2020-42219 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 24.15.2 
(591) Hồng đậm. 
(731) AEON MALL CO., LTD.  (JP) 

5-1, Nakase 1-chome, Mihama-ku, 
Chiba-shi, Chiba, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành và quản lý kinh doanh của trung tâm thương mại; quảng cáo; xúc tiến 

bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông qua việc quản lý các chương trình khuyến 
mại và ưu đãi mua hàng liên quan đến tem thưởng hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc 
tư vấn kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh thương mại. 

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; đại lý thuê hoặc cho thuê tòa nhà; thuê hoặc cho thuê tòa nhà; 
mua bán tòa nhà; đại lý mua bán tòa nhà; định giá bất động sản; cung cấp thông tin về nhà 
đất [mua bán bất động sản]; quản lý đất; đại lý thuê hoặc cho thuê đất; cho thuê đất; mua 
bán đất; đại lý mua bán đất; đổi tiền; môi giới tín dụng. 

 

 
(210) 4-2020-42220 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Như  (VN) 
Số nhà 151a, đường Nguyễn Trãi, tổ 15, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2020-42223 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Xanh lam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Tiến Quốc  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; động cơ xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; xe cộ (phương tiện giao thông). 
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(210) 4-2020-42224 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Quách Văn Khương  (VN) 

Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện 
Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; keo ong (dùng làm thực phẩm); sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm); 

mật ong rừng; sáp ong (dùng làm thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2020-42226 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.24; 1.15.21; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
NEW SUN BABIES  (VN) 
Số 64, ngõ Đìa 4, thôn Đìa, xã Nam 
Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, cụ thể là xe cộ đồ chơi, mặt nạ đồ chơi, súng đồ chơi, 

gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em), máy trò chơi tự động (vận hành bằng đồng xu), đồ chơi lắp 
ghép mô hình, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi trẻ em; mua bán đồ dùng trẻ em, cụ thể là cũi quây 
trẻ em, ghế ăn dặm, thanh chắn cửa, thanh chắn giường, chậu tắm. 

 

 
(210) 4-2020-42229 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát SANEST Khánh Hòa  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam 
Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; mỹ phẩm chứa 

nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm; mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ 
đông trùng hạ thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược; mỹ phẩm chứa 
collagen; mỹ phẩm bổ sung dưỡng chất; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; serum (huyết 
thanh) dùng cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
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xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa thảo dược 
hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa collagen 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm dược để chăm sóc da; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi các loại hàng hoá gồm: mỹ 
phẩm, mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, mỹ phẩm chứa nhân sâm hoặc 
chiết xuất từ nhân sâm, mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 
thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược, mỹ phẩm chứa collagen, mỹ 
phẩm bổ sung dưỡng chất, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, serum (huyết thanh) dùng 
cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm trang điểm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng 
cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để 
chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến 
sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trị liệu; spa; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2020-42230 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát SANEST Khánh Hòa  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam 
Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; mỹ phẩm chứa 

nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm; mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ 
đông trùng hạ thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược; mỹ phẩm chứa 
collagen; mỹ phẩm bổ sung dưỡng chất; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; serum (huyết 
thanh) dùng cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa thảo dược 
hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa collagen 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm dược để chăm sóc da; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi các loại hàng hoá gồm: mỹ 
phẩm, mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, mỹ phẩm chứa nhân sâm hoặc 
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chiết xuất từ nhân sâm, mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 
thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược, mỹ phẩm chứa collagen, mỹ 
phẩm bổ sung dưỡng chất, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, serum (huyết thanh) dùng 
cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm trang điểm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng 
cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để 
chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến 
sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trị liệu; spa; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2020-42231 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát SANEST Khánh Hòa  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam 
Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; mỹ phẩm chứa 

nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm; mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ 
đông trùng hạ thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược; mỹ phẩm chứa 
collagen; mỹ phẩm bổ sung dưỡng chất; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; serum (huyết 
thanh) dùng cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân 
sâm (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa thảo dược 
hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa collagen 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm dược để chăm sóc da; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi các loại hàng hoá gồm: mỹ 

phẩm, mỹ phẩm chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, mỹ phẩm chứa nhân sâm hoặc 

chiết xuất từ nhân sâm, mỹ phẩm chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 

thảo; mỹ phẩm chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược, mỹ phẩm chứa collagen, mỹ 

phẩm bổ sung dưỡng chất, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, serum (huyết thanh) dùng 

cho mục đích mỹ phẩm không chứa thuốc, chế phẩm trang điểm, thực phẩm chức năng, 

thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 

thực phẩm chức năng chứa nhân sâm hoặc chiết xuất từ nhân sâm (dùng cho mục đích y tế), 
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thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng 

cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược 

(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa collagen (dùng cho mục đích y tế), 

thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dược để 

chăm sóc da, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, yến sào (tổ chim ăn được), yến 

sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ trị liệu; spa; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-42232 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.24; 19.9.1 

(591) Đỏ đô, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển sản xuất thương mại 
Hoàng Gia  (VN) 
4/3 Lương Định Của, khu phố 3, phường 

Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 

dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bộ 

đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 

vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị, bình, 

ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 

hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đã; tách, chén, cốc; thót để cắt dùng cho nhà bếp; chậu [đồ 

chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ 

để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng sứ dùng 

trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2020-42233 (220) 13.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 8.1.6; 11.3.18 

(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đức Trường  (VN) 
Số 125/229 đường Hàng Kênh, phường 

Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-42234 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; A6.7.5; 26.3.2; 26.7.5 
(591) Đỏ, trắng, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GRANITE Đại 
Thành  (VN) 
Thôn Kinh Tế Mới, xã Suối Tiên, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (sản phẩm đá Granite). 

 

 
(210) 4-2020-42235 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần PSC Hà Nội  
(VN) 
Phòng P1002 tòa nhà Licogi18, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2020-42237 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 25.7.25; 26.1.1; A8.1.22; A8.1.23 
(591) Đỏ, hồng, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PHARMA Quốc 
Anh  (VN) 
Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; dược phẩm; 

chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; tác nhân hoá học dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y; chế phẩm hoá dược; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; 
kẹo có chứa thuốc; dược thảo; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gạo; kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
bánh kẹo; thực phẩm dạng giấy ăn được; bánh pizza; bánh putđing. 
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(210) 4-2020-42238 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.1; A2.3.16; 8.1.19; 

2.3.1 

(591) Nâu, vàng, hồng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PHARMA Quốc 
Anh  (VN) 
Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; dược phẩm; 

chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; tác nhân hoá học dùng cho mục đích y tế 

hoặc thú y; chế phẩm hoá dược; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; 

kẹo có chứa thuốc; dược thảo; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người. 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gạo; kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

bánh kẹo; thực phẩm dạng giấy ăn được; bánh pizza; bánh putđing. 
 

 
(210) 4-2020-42240 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GRANITE Đại 
Thành  (VN) 
Thôn Kinh Tế Mới, xã Suối Tiên, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (sản phẩm đá Granite).  
 

 
(210) 4-2020-42241 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và kỹ thuật LOGI  (VN) 
Số 78/49/69, đường số 11, phường 11, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại (cụ thể là phào chỉ ổp tường, ốp sàn, 

ốp trần, khung kính, khung cửa sổ, khung bao cửa, nẹp cửa, khuôn ván cửa), vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại (cụ thể là phào chỉ trần thạch cao, phào chỉ trần nhựa PU, phào 

chỉ trần xi măng, phào chỉ trần bằng gỗ, phào chỉ ốp tường).  
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(210) 4-2020-42242 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 12.1.1 
(591) Xám, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiến trúc - xây dựng - đào 
tạo Cát Mộc   (VN) 
436B/6 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; giường; đồ gỗ mĩ thuật dùng để trang trí (đồ đạc); giá 

sách; tủ đựng quần áo; vách ngăn đứng (đồ nội thất).  
 

 
(210) 4-2020-42243 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 7.3.11 
(591) Xám, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiến trúc - xây dựng - đào 
tạo Cát Mộc   (VN) 
436B/6 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất, tư vấn thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn thiết kế 

kiến trúc (các công trình như nhà ở, bệnh viện, phòng khám đa khoa, công trình y tế).  
 

 
(210) 4-2020-42244 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thiết bị LIPER Việt Nam  (VN) 
Số 488 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn. 

 
 

(210) 4-2020-42245 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Đoàn Quang Huy  (VN) 
Thôn Nho Lâm, xã Đông Lâm, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-42246 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 15.7.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
sản xuất hệ thống cơ điện 
Schuler M&E   (VN) 
Số 488 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn.  

 
 

(210) 4-2020-42247 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược VP-

PHARM   (VN) 
¤ 213 Lô C5 Khu đô thị mớì Đại Kim-
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2020-42248 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược VP-

PHARM   (VN) 
¤ 213 lô C5 khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2020-42249 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh cô ban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
thương mại E- Master 
Electronic & lighting   (VN) 
Số NO06- LK 225, khu LK 31, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn.  
 

 
(210) 4-2020-42250 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8; 26.1.6 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
kinh doanh QMS Việt Nam  (VN)
Phố Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn. 
 
 

(210) 4-2020-42251 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Trâm  (VN) 
Số 58 Bạch Đằng, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2020-42252 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuyết Hạnh  (VN) 
Số 15 Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-42254 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.14; A26.4.6; A25.7.3; 21.3.16 

(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Lưới Quốc Thịnh  
(VN) 
Lô Q5, đường số 7, KCN Hải Sơn mở 

rộng (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới dùng trong nông nghiệp như: Lưới dùng trong nuôi trồng thủy sản; lưới 

đánh bắt cá; lưới che chắn; lưới chống côn trùng; lưới che nắng và tất cả các loại lưới thuộc 

nhóm này.  
 

 
(210) 4-2020-42255 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 2.5.1; 

A5.5.20; A5.5.22; 24.17.3 

(540) 

  

(731) Mai Chí Hưng  (VN) 
56 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh su kem.  
 

 
(210) 4-2020-42256 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV KHERAM  
(VN) 
51 Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú. 
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(210) 4-2020-42257 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chánh Tâm  (VN)
Lô 46B, Anh Nhơn I, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú. 
 

 
(210) 4-2020-42258 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần A CAO  (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ nề; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điện; sơn nội thất và ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2020-42260 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Mattlaw  (VN) 
Phòng 3.36, tầng 3, khu văn phòng, tòa 

nhà The Prince Residence, số 17-19-21 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung ứng và quản lý lao động; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan 

đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn, tư vấn 

nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ vận động hành lang thương 

mại. 

 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; thông tin tài chính; tư vấn tài chính; 

dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn pháp lý doanh nghiệp. 
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(210) 4-2020-42262 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1 

(591) Đen, xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Tiến Vỹ Tài  (VN) 
L2-03-09 Vinhomes Central Park, 208 

Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sát khuẩn, khử trùng không dùng trong y tế; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; chất nối tóc. 

 
 

(210) 4-2020-42263 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A15.9.18; A17.2.2; 1.13.1; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư AV 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 07 ngõ 68 phố Nam Đồng, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuyếch đại âm thanh; loa; micrô; thiết bị truyền phát 

âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar, dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-42265 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; A20.1.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đức Toàn  (VN) 
Lô DM2-25, điểm tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn bóng; sơn diệt khuẩn. 
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(210) 4-2020-42266 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Trân 
Châu  (VN) 
147 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 

 

 
(210) 4-2020-42267 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOLEIL Việt 
Nam  (VN) 
Biệt thự lô 61, TT2, KĐT thành phố Giao 
Lưu, số 232 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được. 
 

 
(210) 4-2020-42268 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Trắng, đen. 
(731) Lê Minh Trí  (VN) 

304/6 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
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quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính. 

 

 
(210) 4-2020-42269 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A26.11.9 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

thi công nội thất Trái ổi  (VN) 
263/90 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công, lắp đặt và sửa chữa đồ trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-42270 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 22.5.10; 2.1.1; 2.3.1; 25.12.1; 26.4.3 
(591) Đen, vàng ánh kim. 
(731) Mai Vũ Vân  (VN) 

1A Chu Văn An, khu phố 5, phường 
Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, titan, hợp kim). 
 

 
(210) 4-2020-42271 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - giải trí Moda House  
(VN) 
11 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2020-42272 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 4.5.3 
(731) Nguyễn Hoàng Minh Phương  

(VN) 
36A1 Triệu Việt Vương, phường 03, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; dịch vụ đào tạo khiêu vũ; trung tâm hướng 

dẫn tập yoga; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2020-42273 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1 
(591) Vàng cam, đen, trắng, đỏ. 
(731) Trần Lưu Tuyết Ngân  (VN) 

45F1, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hlện); 

dịch vụ quán bún thịt xào quán ăn uống; quán cà phê - giải khát. 
 

 
(210) 4-2020-42274 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PLANT A FOODS HONG KONG 

LIMITED  (CN) 
28/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen 
Street, Kowloon Bay, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Chất thay thế thịt; protein/chất đạm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm 

cho con người; protein/chất đạm có nguồn gốc thực vật dùng làm nguyên liệu chế biến thực 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42275 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa  (VN) 
11C Nguyễn Hiền, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính trong mua bán doanh nghiệp và tài sản; dịch vụ mua bán 

bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ tài chính và tư vấn tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; 

dịch vụ thuê mua tài chính. 
 

 
(210) 4-2020-42276 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lơ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đinh Thị Hạnh Nguyên  (VN) 
25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn; trình diễn sân khấu; cung cấp âm nhạc và video 

trực tuyến; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các sự kiện giải trí; dịch vụ giải trí. 
 

(210) 4-2020-42279 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thế giới Hải sản  (VN) 
Số 06/H1 khu đô thị mới Yên Hòa- Cầu 

Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua sơ chế. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-42280 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư thương mại và dịch vụ 
Tuấn Phương   (VN) 
144 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
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(210) 4-2020-42281 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.4; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và truyền thông Thời Đại  
(VN) 
Tòa nhà Olalani, lô A5; A8; A9 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; dịch vụ 

tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ sản xuất phim (không nhằm mục đích quảng cáo); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, thể thao, 
nghệ thuật, giải trí.  

 

 
(210) 4-2020-42282 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 2.9.4 
(591) Vàng, cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và truyền thông Thời Đại  
(VN) 
Tòa nhà Olalani, lô A5; A8; A9 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; dịch vụ 

tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.     
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ sản xuất phim (không nhằm mục đích quảng cáo); 
dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, thể thao, 
nghệ thuật, giải trí.  

 
 

(210) 4-2020-42283 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 4.5.15 
(591) Xanh lá, xanh nước biến, đỏ, hồng, vàng, 

cam, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kem Châu Đốc - Sài Gòn  (VN) 
Số 622 Thủ Khoa Huân, phường Châu 
Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang    
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lanh (dạng kem lạnh); cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-42284 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JABARI LOIY ISHAQ MOHAMMAD 

SAEED    (JO) 
147 Al Aqsah street - Tabarbor - Amman 
- Jordan  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Than (chất đốt) để hút shisa.  

 

 
(210) 4-2020-42285 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JABARI LOIY ISHAQ MOHAMMAD 

SAEED  (JO) 
147 Al Aqsah street - Tabarbor - Amman 
- Jordan   

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Than (chất đốt) để hút shisa.  

 

 
(210) 4-2020-42286 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JABARI LOIY ISHAQ MOHAMMAD 

SAEED    (JO) 
147 Al Aqsah street - Tabarbor - Amman 
- Jordan  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Than (chất đốt) để hút shisa.  

 

 
(210) 4-2020-42287 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 3.7.17; A1.5.3; 2.9.4 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính mắt Thuỷ 
Tiên  (VN) 
Số 147 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học.  
 

 
(210) 4-2020-42288 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FCA US LLC   (US) 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, State of Michigan 48326, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận của xe có động cơ.  

 

 
(210) 4-2020-42289 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.15; 5.13.4; A1.1.10; A1.1.4; 1.5.1; 

5.7.3 
(591) Xanh ngọc, vàng đồng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Nông GOLDSTAR  
(VN) 
36/15/19 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón sinh học; phân bón rễ; phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2020-42290 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tinh Hoa Thiên 

Nhiên  (VN) 
72 đường số 7, khu dân cư Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2020-42291 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tinh Hoa Thiên 

Nhiên  (VN) 
72 đường số 7, khu dân cư Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2020-42292 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Tinh Hoa Thiên 

Nhiên  (VN) 
72 đường số 7, khu dân cư Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2020-42293 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A6.19.9; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hương Việt   (VN) 
C43 Khu Nam Long, đường Phú Thuận, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2020-42294 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH tinh hoa Thiên 

Nhiên     (VN) 
72 đường số 7, khu dân cư Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2020-42295 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 26.13.1; 26.2.7; 26.1.6 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Phùng Thị Thanh Nhàn  (VN) 

Ngõ 01, đường Trần Nguyên Hãn, tổ 2, 
phố Việt Hưng, phường Bến Gót, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ da: giày dép da, ví, túi xách, quần áo da, thắt lưng da. 
 

 
(210) 4-2020-42296 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Cam, nâu đen. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn An 

Thái  (VN) 
263 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa bao gồm: cà phê, cà phê bột, cà phê sữa, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, công cụ và dụng cụ pha chế cà phê như máy pha cà phê, ly, phin, 
cốc, tách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-42298 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ thương mại Sen Việt  (VN) 
Thửa đất số 727, tờ bản đồ số 22, khu 
phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng. 

 

 
(210) 4-2020-42299 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Lê 

Group Việt Nam   (VN) 
Số nhà 34 ngõ 66, phố Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo môn bóng rổ; dịch vụ huấn luyện môn bóng rổ; tổ chức các cuộc 
thi bóng rổ (giáo dục và giái trí); tổ chức các cuộc thi đấu bóng rổ; tổ chức các cuộc thi thể 
thao.  

 

 
(210) 4-2020-42300 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1298 

(210) 4-2020-42301 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42302 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lơ. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42303 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh lơ. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 

dạy; dịch vụ dạy học trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2020-42304 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lơ. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho con người. 

 

 
(210) 4-2020-42305 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 24.17.17 

(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 

phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42306 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 24.17.17 

(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 

phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42307 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 

phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42308 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42309 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Sáng  (VN) 
Số 431, tòa nhà EVD, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42310 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Sáng  (VN) 
Số 431, tòa nhà EVD, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-42311 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
nhôm Việt Đức  (VN) 
Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, 

phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 06: Thép định hình; thép lá; thép cuộn; thanh nhôm; lá nhôm. 
 

 
(210) 4-2020-42312 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
nhôm Việt Đức  (VN) 
Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, 

phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh  Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 06: Thép định hình; thép lá; thép cuộn; thanh nhôm; lá nhôm.  
 

 
(210) 4-2020-42313 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.5.3; 5.7.6; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Phạm Thái  (VN) 
1473/1 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 3, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Mít sấy; chuối sấy; khoai lang sấy; xoài sấy; táo sấy; chả lụa; chả bò; chả cá; bò 

viên; heo viên; nem thịt heo. 
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(210) 4-2020-42314 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Đinh Quốc Tuấn  (VN) 
Số nhà 206 đường Nguyễn ái Quốc, 

phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại; khoá cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); vật liệu 

xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; đinh khuy bằng kim 

loại; đinh vít bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy khoan; máy cưa; máy mài; máy cắt; máy bắt vít; máy tiện (máy công cụ). 

 

Nhóm 08: Cờ lê; mỏ lết; kìm; chìa vặn ốc vít; cưa; kéo. 

 

Nhóm 09: Thước (dụng cụ đo); đồng hồ đo khí (dụng cụ đo đạc); thiết bị báo hiệu chống 

trộm; thiết bị kiểm tra (dùng điện); dụng cụ đo điện; thiết bị dập lửa. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy 

cắt, máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, búa đóng 

đinh, cờ lê, mỏ lết, kìm, chìa vặn ốc vít, dụng cụ cắt như: đá mài, đá cắt, thước đo (dụng cụ 

đo), thiết bị và dụng cụ khoa học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, thiết bị 

dập lửa. 
 

 
(210) 4-2020-42316 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.7.3; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.4; 

A9.9.11; A9.3.9; 24.17.20 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Ngô Văn Giang  (VN) 
549/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt giũ và tẩy trắng dùng trong giặt là; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng; chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm làm thơm vải dùng trong 

giặt là. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; làm sạch quần áo; giặt khô.  
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(210) 4-2020-42317 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ Sao Việt  (VN) 
Số 45 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống giả các loại; hoạt động tư vấn quản lý, giải pháp chống hàng 

giả; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại; quảng cáo qua internet, tin nhắn điện thoại 
di động. 

 

 
(210) 4-2020-42318 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A26.11.11; A9.3.19 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH may mặc 

thương mại Win Jeans  (VN) 
225/17 - 225/19 - 225/21 Thoại Ngọc 
Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: quần áo, giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), 
mũ (nón); giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2020-42319 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hồ Thuật  (VN) 

Số 52, thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Chao (làm từ đậu phụ); nước chấm có nguồn gốc từ động vật và thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sốt lẩu thái (gia vị), tương ớt chua ngọt, nước mắm 
chay, sốt bò né (gia vị), sa tế, dầu hào (gia vị), chao (làm từ đậu phụ), nước chấm có nguồn 
gốc từ động vật và thực vật.  
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(210) 4-2020-42320 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.9; A1.1.5; 

A26.11.12 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH nệm Thành 

Công  (VN) 
B9/5D đường số 1, khu dân cư Metro, ấp 
2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối; giá để đồ đạc; giá treo đồ; tủ đựng quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: 
nệm, gối, giá để đồ đạc, giá treo đồ, tủ đựng quần áo, áo gối, vỏ gối, ga giường. 

 

 
(210) 4-2020-42321 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) Nguyễn Việt Nương  (VN) 

Tổ 3 thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê và các sản phẩm trên cơ sở cà phê; mật ong; trà; đồ uống trên cơ sở trà; 
bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: cà phê, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, dụng cụ pha cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trái cây sấy khô, 
hạt đã qua chế biến, mật ong, trà sữa, ca cao, kem lạnh, kẹo bánh, ngũ cốc; nhượng quyền 
kinh doanh cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành 
hoạt động của cơ sở kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2020-42322 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.4; A3.13.24; A5.5.20; 

26.13.25 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

QFARM  (VN) 
Tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao. 
 

 
(210) 4-2020-42323 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.7; 6.1.2 
(591) Cam, trắng. 
(731) Nguyễn Phương Anh  (VN) 

32 ngõ 670, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nem chua; pho mai que; nem xù (nem chua rán). 
 

Nhóm 30: Sủi cảo; há cảo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối sản phẩm: nem chua, pho mai que, nem xù 
(nem chua rán), sủi cảo, há cảo. 

 

 
(210) 4-2020-42324 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A3.13.4; A5.5.20; 

26.13.25 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

QFARM  (VN) 
Tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán trà; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-42325 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A6.19.9; A6.19.5; 6.1.2; A6.19.16; 

25.7.25; 3.13.1 
(591) Vàng nhạt, đen, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng  (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2020-42327 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Lê Thị Xuân Hương  (VN) 

266 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu: gas các loại đóng trong bình, thiết bị 

vật tư ngành gas như van gas, đầu báo rò gas, dây dẫn gas, bếp nấu ăn (bếp gas, bếp điện) 
và phụ kiện của bếp nấu, nước tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2020-42329 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) CLUB COSMETICS COMPANY 

LIMITED  (JP) 
No.6-11, 2-chome, Nishihonmachi, 
Nishi-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm cho mục đích 

mỹ phẩm; sữa cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; kem nền; phấn nền; phấn 
trang điểm; xà phòng rửa mặt; xà phòng bánh; dầu gội đầu; chất pha chế dầu thơm; nước 
hoa; tinh dầu; thuốc đánh răng; nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2020-42330 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-42331 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-42332 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Ngô Viết Đoàn  (VN) 

53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; bộ tản nhiệt, dùng điện; nắp bộ tản nhiệt; bộ 

tản nhiệt trung tâm; lò nung; trang bị cho lò nung [bệ đỡ]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng], bộ tản nhiệt 
dùng điện, nắp bộ tản nhiệt, bộ tản nhiệt trung tâm, lò nung, trang bị cho lò nung [bệ đỡ]; 
dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng], bộ tản nhiệt dùng 
điện, nắp bộ tản nhiệt, bộ tản nhiệt trung tâm, lò nung, trang bị cho lò nung [bệ đỡ]; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo. 

 

(210) 4-2020-42333 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-42334 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 5.5.4; A26.11.12; 

A5.5.21 
(731) Trần Thị Trúc Phương  (VN) 

ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; vòng hoa tươi; cây hoa hồng; rau tươi; quả tươi; trái cây tươi [ở 

dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, rau tươi, quả 
tươi, rau củ tươi, trái cây tươi, hạt giống cây cảnh, giống hoa, giống rau quả, phấn hoa [vật 
liệu thô], quả của cây hoa bia, củ hoa, cây hoa bia, lọ thuỷ tinh [đồ đựng], khăn trang trí 
trên bàn, nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống], đồ uống hoa quả có cồn; dịch vụ xuất nhập 
khẩu các sản phẩm: hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, rau tươi, quả tươi, rau củ tươi, trái 
cây tươi, hạt giống cây cảnh, giống hoa, giống rau quả, phấn hoa [vật liệu thô], quả của cây 
hoa bia, củ hoa, cây hoa bia, lọ thuỷ tinh [đồ đựng], khăn trang trí trên bàn, nước hoa quả 
ướp lạnh [đồ uống], đồ uống hoa quả có cồn; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ 
maket cho mục đích quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-42337 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) CERAGEM CO., LTD.  (KR) 

10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do 31045, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

và trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trong tủ kính trưng bày bằng người 
mẫu; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết bị y tế; dịch vụ bán buôn liên quan đến thiết bị y tế; 
dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho cá nhân; dịch vụ bán buôn 
liên quan đến thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho cá nhân; quảng bá và tiến hành các buổi 
biểu diễn thương mại; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng bá sản phẩm và 
dịch vụ của người khác qua chương trình quảng cáo dài trên truyền hình; quảng bá việc bán 
sản phẩm và dịch vụ của người khác qua việc phân phát ấn phẩm và qua các cuộc thi nhằm 
quảng bá; dịch vụ bán lẻ liên quan đến đồ uống không có cồn, trà và cà phê; dịch vụ bán 
buôn liên quan đến đồ uống không có cồn, trà và cà phê; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thực 
phẩm; dịch vụ bán buôn liên quan đến thực phẩm; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1310 

(210) 4-2020-42342 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.24; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Vship  (VN) 
Số 9A Nguyễn Bính, khu phố Lam Thiên 
Lục Địa, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ vận tải trong nước và quốc 

tế; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ bốc xếp hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2020-42344 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Vship  (VN) 
Số 9A Nguyễn Bính, khu phố Lam Thiên 
Lục Địa, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; gia cầm sống; hải sản tươi sống.  

 

 
(210) 4-2020-42345 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Vship    (VN) 
Số 9A Nguyễn Bính, khu phố Lam Thiên 
Lục Địa, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị thập cẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42346 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Vship   (VN) 
Số 9A Nguyễn Bính, khu phố Lam Thiên 
Lục Địa, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): trái cây tươi, các sản phẩm thịt đã qua sơ chế (chế biến), 

hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, rau củ quả tươi, rau củ quả (đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2020-42355 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.15; 1.15.15; 26.15.15; 

26.1.1; 5.7.1; 5.7.6 

(591) Nâu đậm, nâu, nâu nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ sản xuất ca cao 
Thành Đạt  (VN) 
ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ ca cao dùng cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Cacao; bột cacao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô la; hạt cacao khô lên men; hạt 

cacao tách vỏ lụa (hạt nibs). 

 

Nhóm 32: Nước ép lên men từ ca cao (nước giải khát, không chứa cồn). 
 

 
(210) 4-2020-42357 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; A17.3.2; 5.7.3; 5.13.4; 26.3.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng đậm. 

(731) Văn phòng luật sư An Phong  
(VN) 
61/22/46 Phạm Ngọc Hưng, khu vực 5, 

phường An Thới, quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm 

phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ li- xăng sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ tranh tụng. 
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(210) 4-2020-42358 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25 
(731) REFRIGIWEAR, INC., A GEORGIA 

(UNITED STATES) CORPORATION  
(US) 
54 Breakstone Drive, Dahlonega, 
Georgia 30533 United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét; áo choàng ngoài; áo pacca; áo gilê; đồ đi ở chân; áo nỉ; găng 

tay; đồ đội đầu; mũ; mũ trùm đầu; bộ áo liền quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc); tất ngắn cổ; quần dài; áo sơ mi; áo yếm; quần yếm; quần mặc ngoài; áo mưa; 
quần áo lót (đồ lót); miếng lót để sử dụng với đồ lót (thuộc về trang phục); bộ đồ một mảnh; 
bộ đồ hai mảnh; găng tay hở ngón; bộ đồ bó; giày cao cổ và đồ mang ở tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-42359 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.15.15; 26.3.4; 26.4.9; 

26.7.25; 3.7.17 
(731) SAIC – GM - WULING 

AUTOMOBILE CO., LTD.  (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; phương tiện 

giao thông chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; xe ô tô; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; ô tô rô bốt; mui xe ô tô; thân xe ô tô; 
giảm xóc cho ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; ổ trục của bánh xe xe ô tô; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe trượt [xe cộ]; xe mô tô ba bánh; xe đạp điện ba 
bánh; xe đạp có gắn động cơ chạy bằng xăng (xe moped); toa xe kéo bằng dây cáp; xe đẩy 
chở bao túi; lốp cho bánh xe cộ; phương tiện giao thông trên không; thuyền; giảm xóc treo 
cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; cần gạt nước 
kính chắn gió xe cộ; vỏ bọc cho ghế xe cộ; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-42360 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD.  (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; phương tiện 
giao thông chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; xe ô tô; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; ô tô rô bốt; mui xe ô tô; thân xe ô tô; 
giảm xóc cho ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; ổ trục của bánh xe xe ô tô; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe trượt [xe cộ]; xe mô tô ba bánh; xe đạp điện ba 
bánh; xe đạp có gắn động cơ chạy bằng xăng (xe moped); toa xe kéo bằng dây cáp; xe đẩy 
chở bao túi; lốp cho bánh xe cộ; phương tiện giao thông trên không; thuyền; giảm xóc treo 
cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; cần gạt nước 
kính chắn gió xe cộ; vỏ bọc cho ghế xe cộ; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-42361 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD.  (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; phương tiện 

giao thông chạy điện; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; xe ô tô; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; ô tô rô bốt; mui xe ô tô; thân xe ô tô; 
giảm xóc cho ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho ô tô; ổ trục của bánh xe xe ô tô; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ; xe đạp; xe trượt [xe cộ]; xe mô tô ba bánh; xe đạp điện ba 
bánh; xe đạp có gắn động cơ chạy bằng xăng (xe moped); toa xe kéo bằng dây cáp; xe đẩy 
chở bao túi; lốp cho bánh xe cộ; phương tiện giao thông trên không; thuyền; giảm xóc treo 
cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; cần gạt nước 
kính chắn gió xe cộ; vỏ bọc cho ghế xe cộ; kính chắn gió; bánh lái cho xe cộ; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-42362 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.15; A3.4.2; A3.4.24; A3.4.25; 

26.1.1; 11.3.18 
(591) Đỏ, vàng, hồng, nâu nhạt, ghi, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại QueenViet  (VN) 
Tầng 1, số 530 đường Trường Chinh, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò và thực phẩm được chế biến từ thịt bò. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; cửa hàng bán đồ ăn nhanh do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-42364 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

Thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo các loại. 

 

 
(210) 4-2020-42366 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 26.15.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bình Bảo Minh  

(VN) 
Số 91, phố Nguyễn Lương Bằng, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe máy điện, phụ tùng ô tô cụ thể như: đèn, lốp, gương ô tô, 

cửa kính cho xe cộ, bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy, động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ, hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ, động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ, khung gầm ô tô, giảm xóc cho ô tô, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
phụ tùng xe máy cụ thể như: gương, đèn, ắc quy điện, lốp, giảm xóc treo cho xe cộ, pin 
điện cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2020-42367 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Quản lý tài sản 

Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1315 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm; phần mềm trò chơi; phần mềm âm nhạc; phần mềm có thể tải xuống 

được. 
 

 
(210) 4-2020-42369 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Trần Thị Thu Hà  (VN) 
Số 7/71 Trần Phú, phường Lương Khánh 

Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ốc; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-42370 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 25.1.25; 

A26.1.18; A5.5.20 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ nhạt. 

(731) Công ty TNHH Châu Hưng Phú 
LD  (VN) 
62B Trần Xuân Độ, khu phố Long 

Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2020-42374 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 

năng]. 
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(210) 4-2020-42375 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH KOIKEYA Việt 

Nam  (VN) 
Đường N3-2, KCN Long Đức, xã Long 
Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack. 

 

 
(210) 4-2020-42376 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 26.1.1; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bình Minh Quân  (VN) 
1076 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, không còn sống; xúc xích; thịt; chiết xuất của thịt; thịt giăm bông; pho 

mát. 
 

Nhóm 30: Baozi [bánh bao có nhân]; bánh bao làm từ bột mỳ; bánh sữa nhỏ (bánh bao 
nhỏ); sủi cảo [bánh hấp có nhân]; sủi cảo Pelmeni [bánh hấp nhân thịt]; bột làm bánh ngọt. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-42377 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Phi Tâm  (VN) 

33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế.  
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(210) 4-2020-42378 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Nguyễn Phi Tâm  (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42379 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Nguyễn Phi Tâm  (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42380 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 5.3.11; A5.3.15; A3.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Phi Tâm   (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-42381 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 5.3.11; A5.3.15; A3.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Phi Tâm   (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.    

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42382 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Nguyễn Phi Tâm   (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.    

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42383 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Nguyễn Phi Tâm     (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.     

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-42384 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.3.11; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Nguyễn Phi Tâm  (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.      

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42385 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 5.3.11; A5.3.15; A3.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Phi Tâm     (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42386 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1; 5.3.11; A5.3.15; A3.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Phi Tâm   (VN) 
33 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.     
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế. 
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(210) 4-2020-42387 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.3; 24.17.20; A24.15.11 

(731) OFF-WHITE LLC  (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 

NY 10601, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 

nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; 

thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 

khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 

xu; máy tính tiền; máy tính toán; bộ quần áo lặn; mặt nạ lặn; tai nghe dùng cho thợ lặn; kẹp 

mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội; găng tay dùng cho thợ lặn; thiết bị thở dùng để bơi; 

thiết bị dập lửa; gọng của kính đeo mắt và mắt kính; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb), trống; còi 

báo hiệu; còi thể thao; còi báo động; la bàn từ tính; la bàn để đo; la bàn chỉ hướng; mặt 

nạ/khẩu trang bảo hộ không dùng cho mục đích y tế [để phòng chống tai nạn hoặc chấn 

thương]; khẩu trang chống bụi [khẩu trang chống ô nhiễm]; hộp đựng, vỏ bọc, dụng cụ để 

giữ và giá đỡ để sử dụng với các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay, cụ thể là điện thoại 

thông minh, máy tính bảng, máy nghe nhạc và video cầm tay; tay cầm, giá giữ và khung 

treo cho các thiết bị điện tử cầm tay, cụ thể là điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy 

nghe nhạc và video cầm tay; hộp đựng tai nghe; tấm chắn để bảo vệ mặt dùng trong công 

nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42388 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1; 25.12.1; A25.7.5; A26.11.9 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên công ty TNHH 
(DOFICO)   (VN) 
833A, Xa Lộ Hà Nội, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà.  
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(210) 4-2020-42389 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung ứng 
nguồn hàng Việt  (VN) 
51 đường 265 khu phố 4, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng màng nhựa pp; bao bì bằng màng nhựa pe; bao bì 

bằng màng opp; thùng giấy carton; túi nhựa pp.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bao bì.  
 

 
(210) 4-2020-42390 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 25.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM điện tử 
SHENG YOU Việt Nam  (VN) 
1135 tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; thiết bị truyền 

phát âm thanh; vỏ hộp loa; loa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm: bộ ghép nối âm 
thanh, bộ khuếch đại âm thanh, bộ trộn âm thanh, thiết bị truyền phát âm thanh, vỏ hộp loa, 
loa.  

 

 
(210) 4-2020-42391 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.5; 5.9.15; 5.9.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Bùi Thành Phúc  (VN) 
Thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-42394 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 

26.11.3; A6.19.9; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, đỏ, vàng, tím, trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, 

chế biến nông lâm nghiệp Hợp 
Hòa  (VN) 
Thôn Tân Dân, xã Hợp Hòa, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Cà gai leo khô (dùng cho mục đích dược phẩm).  

 

 
(210) 4-2020-42396 (220) 14.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh cốm, 

xanh coban, ghi, ghi đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dệt may Nam 
Dương   (VN) 
Số 11 NV1, liền kề Greenpark số 1/319 
đường Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: áo quần bảo hộ (dùng cho mục đích y tế); khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2020-42397 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A6.7.5; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng vàng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ BFT  (VN) 
Tầng 2, số nhà 25, « số 3 khu tái Định 
Cư 4A, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2020-42398 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25  (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42399 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25  (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42400 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Kim Chi  (VN) 
128/4 đường Lê Đức Thọ, phường 06, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; tư vấn 
sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-42401 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn 
Sơn, Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị nấu nướng (sử dụng điện); thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho 

mục đích nấu nướng; máy hút mùi; bếp âm; lò vi sóng gắn cố định; bếp nấu đặt tự do.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1324 

(210) 4-2020-42402 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(731) SHENZHEN CFANJD TECHNOLOGY 

CO. LTD.  (CN) 

A Area, 9th floor, No. 4 building, Heng 

Changrong Hi-Tech Industrial Park, 

Shangnan East Road, Shajing District, 

Shenzhen, Guangdong 51800, CHINA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị đo chính xác; dụng cụ đo; máy móc và dụng 

cụ để thử nghiệm vật liệu; thiết bị đo; thiết bị để xử lý dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2020-42404 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
138 phố Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo lót; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2020-42405 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Movarid   (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo.  
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(210) 4-2020-42406 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.8; 

A5.11.23; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Plant Growth  

(VN) 
Thửa đất số 668, tờ bản đồ số 34, tổ 10, 
khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ; phân đạm.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-42407 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 21.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, trắng, 

đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 

Biên   (VN) 
Khu Trung đoàn 918, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 

dụng liên quan đến đặt sân golf; phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức hoạt động của các sân golf; 
đào tạo chơi golf (gôn); dịch vụ kinh doanh sân golf (gôn); câu lạc bộ chơi golf; dịch vụ 
khai thác sân golf. 

 

(210) 4-2020-42408 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A9.7.22; 

A5.3.15; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục Angels Garden   (VN) 
Số nhà 12-14, đường số 30, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trường mầm non; giảng dạy.  
 

(210) 4-2020-42409 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) ZHEJIANG TRIBRER 

COMMUNICATION LIMITED   (CN) 
1-2f, No.2 Chuangye Building, No-128 
Shuanglian Road, Haining Economic 
Development Zone, Haining, Jiaxing, 
Zhejiang, China.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo; ấm kế; bộ dò; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; dụng cụ đo nước; dụng cụ đo 

khí gas. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; kiểm tra chất lượng; thiết kế công nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu về 
cơ khí. 

 

 
(210) 4-2020-42410 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 26.13.1; 3.1.14; 3.1.16 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển bóng đá Saigon 
United  (VN) 
Lô B tầng 2, phòng B2.25 chung cư 
Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục và thể thao; giày; dép; mũ; tất.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao.  
 
Nhóm 41: Học viện; tổ chức các hoạt động thể thao; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện; trại tập 
luyện thể thao; cho thuê sân bãi thể thao.  

 

 
(210) 4-2020-42412 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm   (VN) 
Số 58, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 04: Cồn nguyên liệu; cồn nhiên liệu; cồn y tế. 
 

Nhóm 11: Lò sưởi; lò sấy; bếp cồn; máy điều hòa nhiệt độ; bếp điện; đèn cồn. 
 

 
(210) 4-2020-42413 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FASTA Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 27, ngõ 207/135/10 phố Xuân 
Nhang 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến; yến sào tinh chế; tổ yến sào đã sơ chế; nấm đông trùng hạ 

thảo đã được bảo quản; các loại hạt đã qua chế biến (hạt macca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, 
hạt chia, hạt điều); trái cây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2020-42414 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, tím, hồng, da 

cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn 
newcolor Việt Nam   (VN) 
Xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; sơn chống thấm; chất pha loãng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2020-42415 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; A5.5.20; 1.3.1; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sâm  (VN) 
Số 108, ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Phim cách nhiệt ô tô; tấm chắn nắng ô tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho 

« tô; thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ; thiết bị chống chói dùng cho xe cộ; tấm phủ ghế 
ngồi cho xe cộ. 
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(210) 4-2020-42416 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Đinh Văn Linh  (VN) 
Xóm Nghệ, thôn Hạc Bổng, xã Yên Trị, 

huyện ý Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; áo vét; ca vát; quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2020-42417 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Như An  (VN) 
551/109/4 Lê Văn Khương, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi ở chân; thắt lưng [trang phục]; đồ đội đầu; quần áo da.  
 

 
(210) 4-2020-42418 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2020-42419 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại).  
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(210) 4-2020-42420 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42421 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42422 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42423 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2020-42424 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42425 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42426 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2020-42427 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2020-42428 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2020-42429 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 
 

(210) 4-2020-42430 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Vàng, đen. 
(731) ALTECO CHEMICAL PTE LTD  (SG) 

19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính 

dùng cho giấy dán tường; nhựa epoxy dạng thô chưa xử lý; keo, hồ, chất dính dùng trong 
công nghiệp; hóa chất công nghiệp. 

 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; băng dính dùng cho văn phòng 
hoặc gia dụng; miếng dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; keo dính dùng cho văn 
phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; gôm (chất dính) 
dùng cho văn phòng hoặc gia dụng. 

 
 

(210) 4-2020-42431 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) ALTECO CHEMICAL PTE LTD  (SG) 

19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính 

dùng cho giấy dán tường; nhựa epoxy dạng thô chưa xử lý; keo, hồ, chất dính dùng trong 

công nghiệp; hóa chất công nghiệp. 

 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; băng dính dùng cho văn phòng 

hoặc gia dụng; miếng dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; keo dính dùng cho văn 

phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; gôm (chất dính) 

dùng cho văn phòng hoặc gia dụng. 

 
 

(210) 4-2020-42432 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.9; A25.7.3; A26.4.18; 2.9.14; 

A2.9.15; A11.3.3; A12.1.9 

(591) Vàng, cam, đỏ, xám, đen, trắng, xanh 

dương, hồng, nâu, xanh lá cây. 

(731) ALTECO CHEMICAL PTE LTD  (SG) 

19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính 

dùng cho giấy dán tường; nhựa epoxy dạng thô chưa xử lý; keo, hồ, chất dính dùng trong 

công nghiệp; hóa chất công nghiệp. 

 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; băng dính dùng cho văn phòng 

hoặc gia dụng; miếng dán dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; keo dính dùng cho văn 

phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) dùng cho văn phòng hoặc gia dụng; gôm (chất dính) 

dùng cho văn phòng hoặc gia dụng. 

 
 

(210) 4-2020-42436 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Việt Trinh  (VN) 
Số 17, ngách 11, ngõ 111 Triều Khúc, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn. 
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(210) 4-2020-42437 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 9.9.1; A9.9.3; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Ngô Đức Anh   (VN) 
Số 100A Nguyễn Hữu Huân, phường Lý 

Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; quần áo; thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán túi sách, cặp sách, ba lô, ví bóp, giày dép, quần áo, mũ nón, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2020-42438 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8; A26.11.7 

(591) Trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Điện Sài Gòn  (VN) 
43 đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: máy phát điện, dây điện, cầu dao điện, cầu chì, động cơ 

điện cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2020-42439 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25 

(591) Vàng, đỏ, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn 
LOGISTICS  (VN) 
525-527 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; bảo dưỡng, sữa chữa xe cộ. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; 

đóng gói hàng hoá; dịch vụ bốc xếp hàng hoá ( trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không). 
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(210) 4-2020-42440 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.3.7; 26.3.1; 1.15.23; 1.15.15; 

26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, vàng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và du lịch An Nam  
(VN) 
59 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đại lý bán vé máy bay, tàu, xe.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú.  
 

 
(210) 4-2020-42441 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm  
 

 
(210) 4-2020-42442 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư y 
khoa Hồng Anh   (VN) 
P7-21.OT02 Vinhomes Central Park, số 

720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chăm 

sóc y tế. 
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(210) 4-2020-42443 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư y 
khoa Hồng Anh  (VN) 
P7-21.OT02 Vinhomes Central Park, số 
720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chăm 

sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42444 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH mỹ phẩm cao 
cấp She Life   (VN) 
113/14 tổ 7, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42445 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.24; A7.1.12; A26.11.7; A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư LDG  
(VN) 
Số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-42446 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.18; 3.4.1; 3.4.13; 3.4.20; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà hàng Hàn 
quốc MEAT & MEET  (VN) 
Số 8 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-42447 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.18; 3.4.1; 3.4.13; 3.4.20; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà hàng Hàn 
quốc MEAT & MEET  (VN) 
Số 8 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2020-42448 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLBAL FOOD 
ONE  (VN) 
Số 1 Tổng Lung, phường 13, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; sữa; thực phẩm trên cơ sở cá.   

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; bánh kẹo; bột; gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gas; đồ uống hỗn hợp không cồn; nước ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2020-42449 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Khanh   (VN) 
Tập thể triển lãm Vân Hồ, phường Lê 

Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát. 
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(210) 4-2020-42452 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lục, trắng. 
(731) Lê Trọng Tấn  (VN) 

Thôn Nam Công, xã Thanh Tân, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; văn phòng phẩm; đồ dùng học tập (trừ các thiết bị); xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập (trừ các thiết bị); xuất bản tài 
liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 40: In. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến. 

 

 
(210) 4-2020-42454 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A18.4.11; 9.3.1; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, cam, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển đầu tư giải pháp 
và dịch vụ H&A   (VN) 
169/64 Lương Định Của, khu phố 3, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy fax; ăng- ten thu phát; cáp vô tuyến; máy quay phim; 

thiết bị truyền phát; thiết bị giám sát điện tử (trừ loại dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-42456 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thúy Nga Business Partner  
(VN) 
Tầng 12 tháp A2, tòa nhà Viettel số 285 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); 

bộ ghép hình dùng cho việc học tập và giảng dạy (tất cả là văn phòng phẩm); sách giáo 
khoa; vở học sinh. 
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Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi lắp ghép; bộ phận của đồ chơi; mô hình đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng giảng dạy, 
bộ ghép hình dùng cho việc học tập và giảng dạy, sách giáo khoa, vở học sinh, đồ chơi, đồ 
chơi lắp ghép, bộ phận của đồ chơi, mô hình đồ chơi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các sự kiện vui chơi, giáo dục và đào tạo; 
xuất bản sách. 

 

(210) 4-2020-42457 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thúy Nga Business Partner  
(VN) 
Tầng 12 tháp A2, tòa nhà Viettel số 285 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); 

bộ ghép hình dùng cho việc học tập và giảng dạy (tất cả là văn phòng phẩm); sách giáo 
khoa; vở học sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi lắp ghép; bộ phận của đồ chơi; mô hình đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng giảng dạy, 
bộ ghép hình dùng cho việc học tập và giảng dạy, sách giáo khoa, vở học sinh, đồ chơi, đồ 
chơi lắp ghép, bộ phận của đồ chơi, mô hình đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các sự kiện vui chơi, giáo dục và đào tạo; 
xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2020-42458 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.8; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Chí Thành   (VN) 

Số 8 ngách 12/25 tổ dân phố Tân Xuân 
3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2020-42459 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH rau quả Bình 
Minh Việt Nam   (VN) 
Số 38 An Chân, phường Sở Dầu, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; xốt củ quả [gia vị]; tương (xì dầu); xốt 

cà chua (tương cà); giấm; xốt teriyaki [gia vị]. 
 

 
(210) 4-2020-42460 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.4.3 

(731) TENG DA JIA YI (TIANJIN) 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  

(CN) 

Room 501, Unit 2, Building 22, Yingbin 

Garden, TangGu New District, Tianjin, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng gốm; cốc; tăm; bình cách 

nhiệt; thủy tinh tráng men, không dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-42461 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2020-42462 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2020-42463 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2020-42465 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Hồng 
Thành  (VN) 
170/21 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nhung hưu). 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, yến, các sản phẩm từ yến, 

nhung hưu, cao nhung hưu. 
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(210) 4-2020-42466 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 3.4.13; A3.4.2; 25.1.6; 

5.7.8; 26.5.3; 8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lothamilk  
(VN) 
Km14, QL 51, phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; nước sữa; sữa chua; rau 
câu (dạng thạch) hương vị trái cây. 

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo (làm từ sữa); bánh quy; kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem 
lạnh]; bánh pudding; ngũ cốc đã chế biến; chế phẩm ngũ cốc; thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc. 

 

 
(210) 4-2020-42467 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật sản xuất O & 
M  (VN) 
124/5P, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa máy lọc nước; lắp đặt máy lọc nước; bảo trì vận hành máy lọc nước; 
xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 

(210) 4-2020-42468 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Hồng, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ in ấn Đăng Khôi  (VN) 
168/2 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bong bóng, đồ chơi, đồ trang trí. 
 

Nhóm 40: In ảnh chụp; in ốp sét; dịch vụ in; in mẫu vẽ. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; nhiếp ảnh; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp dịch vụ 
vui chơi giải trí trong nhà. 

 

 
(210) 4-2020-42469 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Trần Văn Minh  (VN) 

Xóm Đoàn Kết, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Mặt kính của bếp từ; mặt kính máy hút mùi; bếp từ nấu bằng điện; máy hút mùi; 

thiết bị điều hòa không khí; vòi hoa sen. 
 

Nhóm 19: Kính cường lực dùng trong xây dựng; lan can kính dùng cho xây dựng; vách kính 
dùng cho xây dựng; kính cửa sổ cho xây dựng; kính xây dựng; kính an toàn dùng cho xây 
dựng; kính màu dùng cho xây dựng 

 

 
(210) 4-2020-42470 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Vàng, vàng rêu, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Minh  (VN) 
30+ 32, đường Trần Thái Tông, tổ 24, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bồn chứa nước bằng i-nox, bồn chứa nước bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2020-42471 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa  (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2020-42472 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

Phan Giang  (VN) 
Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; tấm che/lưỡi trai cho mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2020-42473 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

Phan Giang  (VN) 
Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; tấm che/lưỡi trai cho mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2020-42474 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mộc Ngư  (VN) 
4/4D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
 

 
(210) 4-2020-42479 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.4; A25.7.3; A25.7.4; A25.7.8; 

26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc, hồng,vàng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát  (VN) 
Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Gia cầm (không còn sống); gia cầm (đã chế biến); thịt (đã chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán: gia cầm (không còn sống), gia cầm (đã chế biến), thịt (đã chế biến), 
thực phẩm được chế biến từ thịt gia cầm. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán gà rán; căng-tin; quán ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2020-42480 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42481 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42482 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42483 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42484 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42485 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42486 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42487 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42488 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42489 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-42490 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-42491 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
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(210) 4-2020-42492 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42493 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-42494 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42495 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.7.19; 8.7.11; A11.3.7; 4.5.3 
(591) Nâu, vàng sẫm, vàng cam, trắng. 
(731) Hoàng Đức Duy  (VN) 

3/10 Bis Phan Bội Châu, phường 01, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại cho quán ăn 

uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; quán bánh mì.  
 
 

(210) 4-2020-42496 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.6.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Tân Hải 
Thái  (VN) 
299 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy, máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện, bao gồm: thiết bị cơ điện để chế 

biến đồ uống; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy]; máy xay cà phê, ngoài loại vận 
hành bằng tay; máy ép nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay bột; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia đình; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy ép thực 
phẩm, chạy điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy nhào bột; máy 
băm thịt; máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi được, máy hút bụi chân không.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cẩm tay thao tác thủ công, bao gồm: kẹp là thẳng tóc.  

 
Nhóm 09: Thiết bị hoặc dụng cụ dừng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh 
hoặc dữ liệu, bao gồm: khung ảnh kỹ thuật số; màn hình viđêô.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, làm mát, sinh hơi nước, nấu 
nướng, sấy khô, thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, bao gồm: thiết bị khử 
mùi không khí; hệ thống lọc khí; máy nướng bánh mỳ; lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy 
pha cà phê, dùng điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện; thiết bị làm sữa chua bằng điện; quạt 
điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hòa không khí]; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; thiết 
bị sưởi ấm, chạy điện; lò vi sóng [thiết bị nÊn nướng]; lò nướng bánh bằng điện; hệ thống 
trồng thủy canh.  
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(210) 4-2020-42497 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42498 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa phẩm tăng trị số ốc tan cho xăng.  
 

 
(210) 4-2020-42499 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu Tái định cư và Kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất tẩy rửa giàn khoan, thiết bị, máy móc dùng trong công nghiệp dầu khí.  
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(210) 4-2020-42500 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan paraphin dùng trong công nghiệp dầu khí.  

 

 
(210) 4-2020-42501 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan asphanten dùng trong công nghiệp dầu khí.  

 
 

 
(210) 4-2020-42502 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất diệt khuẩn dùng trong khai thác dầu khí.  
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(210) 4-2020-42503 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa phẩm tách nước khỏi nhũ tương nước trong dầu.  
 

 
(210) 4-2020-42504 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa phẩm tách dầu khỏi nhũ tương dầu trong nước.  

 

 
(210) 4-2020-42509 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc và cải thiện lưu biến dầu thô.  
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(210) 4-2020-42510 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc nước ức chế vừa phải.  
 

 
(210) 4-2020-42511 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: hệ dung dịch khoan ngang.  

 

 
(210) 4-2020-42512 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc nước ức chế siêu việt.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1354 

(210) 4-2020-42513 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học: dung dịch khoan gốc nước ức chế cao.  
 

 
(210) 4-2020-42514 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-42515 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42516 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42517 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.1.6; 7.5.10; 7.1.5 

(591) Đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh bánh tráng út 
Bình  (VN) 
Số 12/8B, hẻm số 17, đường Nguyễn 

Văn Cừ, khu phố Long Chí, phường 

Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; bánh kẹo; muối để chấm; muối ớt; muối tiêu; đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2020-42519 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị quốc 
tế ICOLAB  (VN) 
Số 3/37/622 Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: bình xịt rửa mũi; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y 

tế. 
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(210) 4-2020-42520 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42521 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42522 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42523 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42524 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42525 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42526 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

(210) 4-2020-42527 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42528 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42529 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42530 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42531 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42532 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42533 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42534 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42535 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42536 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42537 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42538 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42539 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ ATC (ATC TECH)  (VN)
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 

doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42540 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 3.7.17; 26.4.2; A26.4.18 

(731) Công ty TNHH phát triển âm 
thanh ánh sáng Quân Phương 
D9  (VN) 
Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh bao gồm: bộ khuếch đại âm thanh; bộ chia điện; loa; micrô 

(ống nói); thiết bị trộn và xử lý tín hiệu âm thanh như: vang cơ, vang số. 
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(210) 4-2020-42541 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Bồ Nông  (VN) 
Tổ 1, khu phố Phước Hòa, phường Tân 
Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2020-42542 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.9; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xám, trắng, trắng đục. 
(731) Dương Hữu Nhựt  (VN) 

KV9, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] đồ trang trí nội thất bằng gỗ: móc treo đồ gỗ, kệ gỗ, kệ 

sách, thanh đỡ kệ, khung tranh trang trí, ảnh trang trí, khay gỗ, hũ đựng tăm gỗ, kệ bếp, kệ 
đa năng bằng gỗ, giỏ đựng đồ, lọ đựng đồ, hũ đựng đồ, hộp đựng đồ bằng gỗ, thanh treo đồ, 
móc treo đồ, đế lót ly, cây treo ly, móc treo giấy, hộp giấy gỗ, móc treo khăn, đồng hồ, cây 
treo đồ, muỗng nĩa, đồ chơi bằng gỗ, bàn gỗ, chữ gỗ trang trí, tủ, giường, bàn, ghế. 

 

 
(210) 4-2020-42543 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 24.5.1; 2.9.1; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh lá đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại Hậu Giang  
(VN) 
Số 271 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, 
phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 
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(210) 4-2020-42544 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2020-42545 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2020-42546 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
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(210) 4-2020-42547 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ATC (ATC TECH)  
(VN) 
Số nhà LK1-15 khu tái định cư và kinh 
doanh, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-42548 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hạnh   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42549 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hạnh   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-42550 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 24.17.17; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED     (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
ThaiIand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho con người.  
 

 
(210) 4-2020-42551 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Đăng Hiền   (VN) 

625 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-42552 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 24.17.17; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho con người.  

 

(210) 4-2020-42553 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho con người.  

 
 

(210) 4-2020-42554 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ 

thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho con người.  
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(210) 4-2020-42555 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.9; 25.5.1; A25.7.3; A24.15.7 
(591) Đen, xanh cô ban, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Việt Quốc Tế   (VN) 
Số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy 
tính (phần mềm có thể tải xuống được).  

 
 

(210) 4-2020-42556 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

in NSP   (VN) 
Số nhà 229, phố Vũ Khâm Lân, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng giấy; đồ trang trí cho cây noel bằng giấy (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo); hoa giấy để ném trong lễ hội; mũ tiệc liên hoan bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy in ốp sét, máy in công nghiệp, mực in dùng cho máy in ốp sét và 
máy in công nghiệp, chi tiết và phụ tùng dùng cho máy in ốp sét và máy in công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy in công nghiệp; lắp đặt và sửa chữa máy in 
ốp sét.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in, in ốp sét, in ảnh chụp, in đá, in thạch bản; dịch vụ khắc ảnh trên bản 
kẽm.  

 
 

(210) 4-2020-42557 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COACH Phan 
Thái Tân  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người.  

 
Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện 
viên thể dục thể hình); dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2020-42559 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A9.1.20 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rèm Linh Chi  
(VN) 
89 Hà Huy Tập, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Mành rèm bằng tre, nứa (dùng trong nhà); mành rèm bằng gỗ (dùng trong nhà); 

rèm bằng hạt cườm; thanh treo rèm; vòng khuyên và móc treo rèm; con lăn rèm (tất cả bằng 
nhựa tổng hợp hoặc bằng gỗ).  

 
Nhóm 22: Bạt che nắng; tấm che di động bằng nhựa hoặc sợi tổng hợp; các loại lều, mái 
che bằng vải bạt; lều, mái che bằng vải dệt; lều, mái che bằng vật liệu tổng hợp.   

 
Nhóm 24: Mành rèm cửa bằng vải; mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên hay sợi, chất dẻo nhân 
tạo; các loại vải cho rèm, chăn, ga, gối đệm; phông sân khấu, hội trường.  

 
 

(210) 4-2020-42560 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 
Fukui 918-8585 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung nhà 

bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; lớp phủ bằng kim 
loại cho công trình xây dựng; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; khung cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện 
lắp đặt bằng kim loại cho cửa sổ; sàn bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; tấm lát nền 
bằng kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 
kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Phụ kiện không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc, không bằng kim 

loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại 
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dùng trong xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho các tòa nhà; vật liệu lợp mái 

không bằng kim loại dùng cho tòa nhà; tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 

khung cửa sổ không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; khung cửa không bằng 

kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ; tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-42561 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 

33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 

Fukui 918-8585 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 06: Chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung nhà 

bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; lớp phủ bằng kim 

loại cho công trình xây dựng; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng 

kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; khung cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện 

lắp đặt bằng kim loại cho cửa sổ; sàn bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; tấm lát nền 

bằng kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 

kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Phụ kiện không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc, không bằng kim 

loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho các tòa nhà; vật liệu lợp mái 

không bằng kim loại dùng cho tòa nhà; tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 

khung cửa sổ không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; khung cửa không bằng 

kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ; tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-42563 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.8 

(731) CLEARSMILE ASIA PTE LTD  (SG) 

3, Soon Lee Street, #04-25 Pioneer 

Junction, Singapore, 627606 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa giống như dụng cụ nắn chỉnh hàm răng; móc cài vào răng để 

chỉnh răng; cái niềng răng dùng để nắn cho răng thẳng và điều trị răng bị so le; cầu răng sứ; 

bộ chỉnh hàm răng; bộ chụp răng giả; răng giả. 
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(210) 4-2020-42565 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 
Fukui 918-8585 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ kiện không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc, không bằng kim 

loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho các tòa nhà; vật liệu lợp mái 
không bằng kim loại dùng cho tòa nhà; tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 
khung cửa sổ không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; khung cửa không bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ; tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-42566 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 
Fukui 918-8585 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 19: Phụ kiện không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc, không bằng kim 

loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho các tòa nhà; vật liệu lợp mái 
không bằng kim loại dùng cho tòa nhà; tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 
khung cửa sổ không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; khung cửa không bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ; tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2020-42567 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 24.15.21; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kết nối Thực phẩm Cộng đồng  
(VN) 
Tòa nhà SBI, lô 6B, đường số 3, công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu 
khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyên thông và internet); phân 
phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán buôn và bán lẻ các sản 
phẩm gồm thức ăn, thực phẩm; dịch vụ trung gian thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất các chương trình mua sắm 
trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ. 

 

 
(210) 4-2020-42568 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Trường Kiên   (VN) 
Số nhà 112, quốc lộ 5, khu Phố Ga, thị 
trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ trợ giúp khách hàng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch 

vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; 
giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý. 

 

 
(210) 4-2020-42569 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Nam Tiến  (VN) 
157 Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành 
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn và đầu tư bất 

động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất 
động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 

 
(210) 4-2020-42571 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee,51373 
Leverkusen, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, dùng cho nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế 
phẩm để xử lý hạt giống (thuộc nhóm 1); chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; gien 
của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; phân bón. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm làm vườn và các sản phẩm lâm nghiệp 
và hạt không thuộc các nhóm khác, cụ thể là: hạt giống thực vật, hạt giống ngũ cốc, chưa xử 
lý, hạt [ngũ cốc]. 

 

(210) 4-2020-42572 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y 
tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài 
chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, phân 
phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề;  tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa 
đào tạo từ xa. 

 
 

(210) 4-2020-42573 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
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nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y 
tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài 
chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, phân 
phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề;  tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa 
đào tạo từ xa. 

 
 

(210) 4-2020-42574 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Vàng nâu, nâu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dữ liệu Việt  (VN) 
Lầu 3, 347 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mua bán: cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2020-42575 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.6; A5.5.20 
(591) Lục bảo, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thông tin 24 giờ  (VN) 
80 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ống hút bằng tre, ống hút bằng cỏ, cốc bằng tre, bát tre, chén tre.  

 
 

(210) 4-2020-42576 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.1; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Đỏ yên chi, xanh dương, cam cháy, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HORECA T.A  (VN) 
35 đường số 17, khu phố Mỹ Thái 2 (lô 
S), phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà bàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-42577 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BANKFOOD  (VN) 
57 đường số 4, khu dân cư Bình Hưng, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: muối khoáng dạng lỏng, nước súc miệng dành cho mục đích y tế, muối 

dùng cho mục đích y tế, muối từ nước khoáng, nước khoáng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42578 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HORECA T.A  (VN) 
35 đường số 17, khu phố Mỹ Thái 2 (lô 

S), phường Tân Phú, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, cho thuê chỗ ở 

tạm thời, dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn), dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-42579 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HORECA T.A  (VN) 
35 đường số 17, khu phố Mỹ Thái 2 (lô 

S), phường Tân Phú, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà bàng ăn uống tự phục vụ, cho thuê chỗ ở 

tạm tbời, dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn), dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2020-42580 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y 
tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài 
chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, phân 
phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa 
đào tạo từ xa. 

 

(210) 4-2020-42581 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh đen, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LOTUSFREE   (VN) 
Lầu 17 tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42582 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zym's House  
(VN) 
Số 13A ngõ 50 đường Trung Yên 9, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 
 

(210) 4-2020-42583 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Mypecc 
Việt Nam   (VN) 
Xóm Tiền, thôn Ngọc Khám, xã Gia 
Đông, huyện Thụận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ, sơn lót.  

 

 
(210) 4-2020-42584 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hồ Tuấn Tình   (VN) 
P603 Sunrise Bulding 3A, khu đô thị Sài 
Đồng Mới, phường Phúc Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ: bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42585 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.5; 26.4.4 
(731) Đào Văn Trọng   (VN) 

Thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh.  
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(210) 4-2020-42586 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 4.3.3; 5.7.3 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Nam Kim Long  (VN) 
168 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ bảo vệ ban đêm; dịch vụ 

trông nhà; dịch vụ người đi kèm; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản). 
 

 
(210) 4-2020-42587 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) JIANGSU GUOWANG HIGH-

TECHNIQUE FIBER CO., LTD.  (CN) 
Meiyan Development Area, Wujiang, 
Suzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ; sợi; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ dùng để mạng; chỉ ni lông dùng cho ngành 

dệt; sợi tơ đơn dùng cho ngành dệt [sợi filamăng]. 
 

Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải không dệt; vải tơ nhân tạo; khăn mặt bằng 
vải; chăn bông. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch 
vụ marketing; dịch vụ quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2020-42588 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 

Thôn Đông Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện 
Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho trẻ em (bỉm); quần tã trẻ em; tã giấy cho trẻ em; tấm lót dùng 

một lần để thay tã cho trẻ em; khăn vệ sinh. 
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Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy dùng cho trẻ em; khăn giấy ướt dùng cho trẻ em; khăn giấy; 
giấy ăn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: tã lót dùng cho trẻ em (bỉm), 
quần tã trẻ em, tã giấy cho trẻ em, tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em, khăn vệ sinh, 
khăn lau bằng giấy dùng cho trẻ em, khăn giấy ướt dùng cho trẻ em, khăn giấy, giấy ăn. 

 

 
(210) 4-2020-42589 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH BIZZI VIETNAM  

(VN) 
SAV5.03.09 Sun Avenue, 28 Mai Chí 
Thọ, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2020-42590 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; A5.1.5; A5.1.16; 1.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ nông lâm nghiệp Nặm Nịch  
(VN) 
Thôn Nặm Nịch, xã Thanh Đức, huyện 
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2020-42591 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH PHOENIX - HP  

(VN) 
Cụm công nghiệp I, phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPFLAME (IPFLAME CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Lõi lọc nước.  
 

 
(210) 4-2020-42592 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Thanh Tuấn Đồng Tháp  
(VN) 
Số 131 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng.  
 

 
(210) 4-2020-42593 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) INTERNATIONAL WHOLESALERS 

CORPORATION  (US) 

1238 W Street, N.E., Washington, 

District of Columbia, United States 

20018 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây/nước quả ép; nước ép rau; nước ép hỗn hợp rau củ và trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-42594 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 

TRANSPORT AND GENERAL 

TRADING  (BG) 

Varna 9000, Varna Dist., Municipality 

Varna, Odesos Region 27, Saborni Str., 

Bulgaria 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá; hộp đựng thuốc 

lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2020-42596 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.19 

(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư y tế 
dược Hoàng Tuấn   (VN) 
135 tổ 6, ấp Phước Thuận, xã Phước 

Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-42597 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; A5.1.5; A5.1.16; 24.17.24; 

26.1.1; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đất Phương 
Nam   (VN) 
Số 51/19, Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; rau sạch tươi.  

 

 
(210) 4-2020-42598 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.7; A3.7.24 

(591) Vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Châu   (VN) 
Tổ 54, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Đá, đá nhân tạo; đá mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật từ đá; tượng bằng đá, bằng bê 

tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 
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(210) 4-2020-42599 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMARTZIP  (VN) 
36/16 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; thớt để cắt dùng cho nhà 

bếp; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; kính tấm [vật liệu thô]; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2020-42601 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.5.10; 26.2.7 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

110 N. Carpenter St, Chicago, IL 60607, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý việc 

hoạt động của các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 

lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến [tất cả 04 dịch vụ này liên quan đến các hàng hóa 

khác nhau bao gồm: giấy, bìa cứng, ấn phẩm in; vật liệu đóng sách, ảnh chụp; văn phòng 

phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu dùng cho họa sỹ; bút lông 

để vẽ; chổi quét sơn, máy chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng để hướng dẫn và 

giảng dạy (không kể thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in; bản in đúc (bản 

kẽm để in); quần áo, giày dép và mũ nón; đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bài lá; thịt, cá 

(không còn sống), thịt gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt, trái cây và 

rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu sẵn; nước quả nấu đông, thạch trái cây, 

mứt ướt, mứt trái cây ướt; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhanh được làm chủ yếu từ thịt, cá, thịt 

gia cầm, thịt thú săn, trứng, trái cây và rau củ; trái cây lát mỏng, khoai tây rán; đồ uống từ 

sữa (sữa là thành phần chủ yếu); sữa chua và đồ uống trên cơ sở sữa chua; trái cây trộn và 

rau trộn; pho mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món tráng miệng làm chủ yếu từ sũa, sản 

phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và thạch trái cây; bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, 

bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, 

nước xốt (gia vị), gia vị, nước xốt cho sa lát, kem lạnh; đường; ca cao; bột mì và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; mật ong; muối; nước xốt dùng cho đồ ăn nhanh, bánh hăm-bơ-gơ 

(bánh kẹp), bánh xăng đuých và xa lát; đồ gia vị; đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở ngũ cốc; 

đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở gạo; bánh hăm-bơ-gơ (bánh kẹp) và bánh xăng đuých; đồ 
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uống được chế trên cơ sở sôcôla, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà), đồ uống được chế 

trên cơ sở cà phê, đồ uống được chế trên cơ sở ca cao; đồ uống không cồn, si rô và các chế 

phẩm khác để pha chế đồ uống, nước sinh tố, nước uống, nước uống có hương vị (đồ uống); 

nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống không cồn) và nước uống có ga].  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao đồ ăn bởi nhà hàng ăn uống (dịch vụ giao hàng).  
 

 
(210) 4-2020-42602 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.18; 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 

12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 

Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đã nấu 

chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; xúp; đậu phụ; 

đậu đã được bảo quản; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trứng; thịt; 

cá [không còn sống]; gia cầm, [không còn sống]; thú săn [không còn sống]; thịt đã được 

bảo quản; thịt lợn; thịt bò; thịt gà; thịt giăm bông; xúc xích; pho mát; dầu dùng cho thực 

phẩm; cá, được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2020-42603 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.18; 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 

12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 

Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; quảng cáo; dịch vụ 

quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; phân phát sản phẩm cho mục đích quảng 

cáo; dịch vụ mua bán [kinh doanh] thực phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu thực phẩm.  
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(210) 4-2020-42604 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 
12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 
Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đã nấu 

chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; xúp; đậu phụ; 
đậu đã được bảo quản; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trứng; thịt; 
cá [không còn sống]; gia cầm, [không còn sống]; thú săn [không còn sống]; thịt đã được 
bảo quản; thịt lợn; thịt bò; thịt gà; thịt giăm bông; xúc xích; pho mát; dầu dùng cho thực 
phẩm; cá, được bảo quản. 

 

(210) 4-2020-42605 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 
12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 
Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; quảng cáo; dịch vụ 

quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; phân phát sản phẩm cho mục đích quảng 
cáo; dịch vụ mua bán [kinh doanh] thực phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42606 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25; 3.7.3 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 
12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 
Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đã nấu 

chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; xúp; đậu phụ; 

đậu đã được bảo quản; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trứng; thịt; 

cá [không còn sống]; gia cầm, [không còn sống]; thú săn [không còn sống]; thịt đã được 

bảo quản; thịt lợn; thịt bò; thịt gà; thịt giăm bông; xúc xích; pho mát; dầu dùng cho thực 

phẩm, cá, được bảo quản.  
 

 
(210) 4-2020-42607 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 25.1.6; 26.7.25; 3.7.3 

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 

12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 

Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; quảng cáo; dịch vụ 

quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; phân phát sản phẩm cho mục đích quảng 

cáo; dịch vụ mua bán [kinh doanh] thực phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42608 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 

12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 

Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đã nấu 

chín; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã sấy khô; rau đã nấu chín; xúp; đậu phụ; 

đậu đã được bảo quản; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trứng; thịt; 

cá [không còn sống]; gia cầm, [không còn sống]; thú săn [không còn sống]; thịt đã được 

bảo quản; thịt lợn; thịt bò; thịt gà; thịt giăm bông; xúc xích; pho mát; dầu dùng cho thực 

phẩm; cá, được bảo quản. 
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(210) 4-2020-42609 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CJ FEED&CARE CORPORATION  

(KR) 
12F, Bldg. B, 170, Eulji-ro, (Eulji-ro 4ga, 
Eulji Twin Tower) Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; quảng cáo; dịch vụ 

quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; phân phát sản phẩm cho mục đích quảng 
cáo; dịch vụ mua bán [kinh doanh] thực phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42610 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 4.3.3;  
(731) XIONG WANLU   (CN) 

Room 2303, Building 4, Jinyue Huating, 
No-138 Tanshen North Road, Tanzhou 
Town, Zhongshan, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Dải để viền mép; đồ trang trí giày; khóa cài giày; tóc giả; kim khâu giày; hoa giả; 

khung để mạng vá; miếng vá nhiệt để sửa chữa đồ vải; chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải; chi 
tiết trang trí, trừ loại dùng làm đồ trang sức; vòng hay dây đeo chìa khóa.  

 
 

(210) 4-2020-42613 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh đen đậm, xanh đen, xanh đen nhạt, 

vàng đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đại Phước  (VN) 

Số 01 Đào Duy Từ, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển khách du lịch. 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; tổ chức vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê hội nghị hội trường. 

 

 
(210) 4-2020-42615 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.24; 3.9.1; 18.3.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, xám, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Thủy sản 584 

Nha Trang   (VN) 
584 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-42616 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã em bé; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tã lót trẻ em; miếng lót vệ sinh dùng cho 

em bé sử dụng một lần; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em; quần tã bơi dùng cho 
trẻ em. 

 
Nhóm 35: Mua bán: tã em bé, quần tã trẻ em, tã dán trẻ em, tã lót trẻ em, miếng lót vệ sinh 
dùng cho em bé sử dụng một lần, tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em, quần tã bơi 
dùng cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2020-42617 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Tã em bé; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tã lót trẻ em; miếng lót vệ sinh dùng cho 
em bé sử dụng một lần; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em; quần tã bơi dùng cho 
trẻ em. 

 
Nhóm 35: Mua bán: tã em bé, quần tã trẻ em, tã dán trẻ em, tã lót trẻ em, miếng lót vệ sinh 
dùng cho em bé sử dụng một lần, tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em, quần tã bơi 
dùng cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2020-42618 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã em bé; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tã lót trẻ em; miếng lót vệ sinh dùng cho 

em bé sử dụng một lần; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em; quần tã bơi dùng cho 
trẻ em. 

 
Nhóm 35: Mua bán: tã em bé, quần tã trẻ em, tã dán trẻ em, tã lót trẻ em, miếng lót vệ sinh 
dùng cho em bé sử dụng một lần, tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em, quần tã bơi 
dùng cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2020-42621 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  (KR) 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo quãng đường di chuyển của phương tiện (đồng hồ công-tơ-mét); thiết 

bị tái tạo hình ảnh cho ô tô; thiết bị định vị toàn cầu (gps); thiết bị viễn thông để sử dụng 
trên ô tô; thiết bị điều khiển từ xa có thể gắn vào ô tô; thiết bị truyền phát dữ liệu điện tử; 
thiết bị định vị toàn cầu (gps) cho ô tô; hệ thống định vị toàn cầu (gps) sử dụng trên ô tô; 
phần mềm máy tính dùng để cung cấp chuyến đi thông qua nền tảng dịch vụ vận tải; phần 
mềm máy tính để cung cấp dịch vụ thông tin đường bộ và giao thông; phần mềm máy tính 
để cung cấp dịch vụ tài xế cho người khác; phần mềm máy tính để cung cấp dịch vụ vận tải; 
phần mềm máy tính để cung cấp dịch vụ lái xe cho người khác; phần mềm máy tính để 
cung cấp dịch vụ chia sẻ xe hơi; phần mềm máy tính để cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô; 
phần mềm máy tính để cung cấp dịch vụ vận tải đi chung xe; phần mềm máy tính để cung 
cấp dịch vụ vận tải taxi; phần mềm máy tính để cung cấp thông tin vận tải; ứng dụng (phần 
mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp chuyến đi thông qua nền tảng 
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dịch vụ vận tải; ứng dụng (phần mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp 
dịch vụ thông tin đường bộ và giao thông; ứng dụng (phần mềm) điện thoại thông minh có 
thể tải xuống để cung cấp dịch vụ tài xế cho người khác; ứng dụng (phần mềm) điện thoại 
thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ vận tải; ứng dụng (phần mềm) điện thoại 
thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ lái xe cho người khác; ứng dụng (phần 
mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ chia sẻ xe hơi; ứng dụng 
(phần mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ cho thuê xe; ứng 
dụng (phần mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ đi chung xe; 
ứng dụng (phần mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp dịch vụ vận tải 
taxi; ứng dụng (phần mềm) điện thoại thông minh có thể tải xuống để cung cấp thông tin 
vận tải; phần mềm định vị, dẫn đường; phần mềm máy tính ghi sẵn để lái xe an toàn; thiết 
bị ghi lại hoạt động cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-42622 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  (KR) 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; cung cấp thông tin vận tải; cung cấp thông tin vận 

chuyển đi chung xe; theo dõi hành khách hoặc phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng máy 
tính hoặc hệ thống định vị toàn cầu (thông tin vận tải); theo dõi đoàn xe ô tô sử dụng thiết 
bị định vị và dẫn đường điện tử (thông tin vận tải); vận tải bằng taxi; cho thuê ô tô; cung 
cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cho thuê xe ô tô; vận tải ô tô; dịch vụ chia sẻ xe hơi; sắp 
xếp vận chuyển đi chung xe; dịch vụ tài xế trực tuyến cho người khác; dịch vụ lái xe cho 
người khác; cung cấp dịch vụ vận tải taxi; cung cấp thông tin đường bộ và giao thông; cung 
cấp thông tin giao thông; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-42623 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3; 25.1.9 
(591) Hồng đậm, trắng. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không dùng cho mục đích y tế); xà phòng; 

nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; chế phẩm dùng để làm sạch, chăm 
sóc, xử lý và làm đẹp da (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để làm sạch, 
chăm sóc, xử lý và làm đẹp da đầu (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để làm 
sạch, chăm sóc, xử lý và làm đẹp tóc (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-42626 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) MMC CO. LTD.   (JP) 

3-35-10 Chikusa, Chikusaku, Nagoya, 
Aichi 464-0858, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2020-42627 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nauy (xanh tím than). 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
TLR  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42628 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm điều hành 

máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng điện thoại di động, ghi sẵn 
hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; ổ đĩa quang; ổ đĩa dvd; ổ 
nhớ nhanh usb; bo mạch âm thanh (card âm thanh); máy vi tính để bàn; máy vi tính; máy vi 
tính khung (barebone) cho phép mở rộng cấu hình theo nhu cầu người dùng; bộ định tuyến 
mạng không dây; máy tính xách tay; miếng đệm lót chuột máy vi tính; bộ nối [thiết bị xử lý 
dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là bộ chuyển âm khử tiếng ồn cho micro; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là bộ điều khiển đèn led cho phần cứng máy vi tính; bo mạch 
giao diện mạng (card giao diện mạng); túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc 
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chuyên dụng cho máy tính xách tay; màn hình tinh thể lỏng cho máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính, ghi sẵn; phần cứng máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chuột [thiết bị ngoại vi máy vi 
tính]; bàn phím máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình máy vi tính; màn 
hình hiển thị; màn hình tinh thể lỏng (màn hình lcd); bo mạch mạng (card mạng); bộ định 
tuyến mạng; bo mạch đồ họa (card đồ họa); máy quay video kết nối mạng internet 
(webcam); tai nghe loại nhét trong tai; micrô; tai nghe; tai nghe dùng cho máy tính; loa; 
kính đeo mắt; kính mắt 3D; pin điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; điện 
thoại cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại di động; bao đựng chuyên dụng cho điện 
thoại thông minh; dây treo chuyên dùng cho điện thoại di động; điện thoại di động; điện 
thoại thông minh; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại thông minh; bộ thiết bị rảnh tay cho 
điện thoại; thiết bị liên lạc; màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màn hình 
cảm ứng; bo mạch chủ; bo mạch chủ cho máy vi tính chủ; bộ tản nhiệt cho bộ vi xử lý trung 
tâm (cpu) của máy vi tính; bộ tản nhiệt gắn bên ngoài cho điện thoại di động là bộ phận của 
điện thoại di động; bộ tản nhiệt gắn bên trong cho linh kiện điện tử là bộ phận của linh kiện 
điện tử; bộ tản nhiệt gắn bên ngoài cho linh kiện điện tử là bộ phận của linh kiện điện tử; bộ 
nối [điện]; đi-ốt phát quang [led]; thiết bị sạc pin; bộ cấp nguồn điện; trạm sạc kết nối cho 
điện thoại di động; hệ thống phòng trộm, dùng điện; bộ tản nhiệt nước cho bộ vi xử lý trung 
tâm (cpu) của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2020-42630 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Trần Thị Mỹ Dung  (VN) 

110 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học; trường đào tạo [giáo dục]; 

dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

 
(210) 4-2020-42631 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa 

hàng bánh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ phục vụ 
thức ăn và đồ uống tại nơi khách hàng yêu cầu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ căng tin. 
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(210) 4-2020-42632 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon 
người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ 
sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng; thực phẩm ăn nhanh có 
thành phần chủ yếu từ rau và quả (snack); yến chế biến kiểu gói cháo (với thành phần yến 
là chủ yếu). 
 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo các loại; 
bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chủ yếu 
từ bột ngũ cốc (snack). 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; trái cây, rau và nấm tươi; hạt giống; mạch nha được 
sản xuất từ ngũ cốc dùng cho ngành bia rượu. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát), nước khoáng và nước 
uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi rô dùng cho 
đồ uống; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống (cụ thể là: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, 
rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực-thực 
phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, trà (chè), ca cao, cà phê, 
bánh kẹo, thực phẩm chế biến), thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất 
như: bao bì, sản phẩm nhựa, hoá chất, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nước giải khát, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa; đại lý ký gửi hàng hoá cụ thể là các loại đồ uống (sữa và 
các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, nước uống 
đóng chai), hàng lương thực-thực phẩm (gạo, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
trà (chè), ca cao, cà phê, bánh kẹo, thực phẩm chế biến), thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên 
liệu phục vụ sản xuất như: bao bì, sản phẩm nhựa, hoá chất, thiết bị, máy móc phục vụ sản 
xuất nước giải khát, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dịch vụ siêu thị và cửa hàng chuyên 
doanh các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; phòng khám đa 
khoa; dịch vụ trợ giúp y tế gồm: dịch vụ đưa người đi khám chữa bệnh tại nước ngoài, tư 
vấn sức khỏe, chăm sóc y tế, vật lý trị liệu; cho thuê thiết bị y tế; viện điều dưỡng; dịch vụ y 
tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-42633 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) PPB STUDIOS CO., LTD.  (KR) 

3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để loại bỏ lớp biểu bì cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng là 

chế phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da 
đầu; kem dưỡng dạng lỏng (lotion) dùng cho cơ thể; sữa tắm; chế phẩm dùng để tắm bồn và 
tắm vòi hoa sen; dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da và điều trị da; mỹ phẩm sử dụng các chất có nguồn gốc tự nhiên; xà 
phòng/sữa tạo bọt làm sạch da; nước hoa; dầu xả tóc; xà phòng mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da 
cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn cho mục đích mỹ phẩm; 
tấm vải hoặc khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch da (cho mục đích mỹ phẩm); mỹ 
phẩm; phấn má; son môi dạng lỏng; chất làm bóng môi; son/sáp dưỡng môi; son môi; hộp 
son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); móng giả dùng để nối móng (móng típ); nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng; phấn má hồng; phấn má mỹ phẩm; kem đánh răng; chế phẩm 
làm sạch tay không chứa thuốc; khăn giấy ướt để làm sạch, tẩm nước thơm mỹ phẩm hoặc 
chế phẩm tẩy trang; bông mỹ phẩm; hộp mỹ phẩm có thể mang đi được (có chứa mỹ phẩm 
bên trong); mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2020-42634 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 

Kiến trúc AA  (VN) 
Tòa nhà Bitexco Financial Tower, tầng 
43A, 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trang trí nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, cửa, đồ dùng nội 
thất, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, kệ, đồ đạc dùng trong văn phòng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; dịch vụ trang trí 
nội ngoại thất. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-42635 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 

Kiến trúc AA   (VN) 
Tòa nhà Bitexco Financial Tower, tầng 
43A, 02 Hải Triều, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; đồ đạc dùng trong văn phòng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trang trí nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, cửa, đồ dùng nội 
thất, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, kệ, đồ đạc dùng trong văn phòng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; dịch vụ trang trí 
nội ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc 
công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2020-42636 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; 25.1.25; 25.1.5; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng, cam nhạt, nâu. 
(731) Thu Chang   (VN) 

Thôn 4, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm các loại; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 
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(210) 4-2020-42639 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn chống 
thÊm TECH WATERPROOFING  
(VN) 
92 đường Trần Cao Vân, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; sơn Iót, sơn phủ, chất dính kết cho sơn, chất pha loãng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-42640 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.1.16; A5.1.7; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển y dược Luân Thành  
(VN) 
TDP Bắc Lương, thị trấn Cát Thành, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; em chăm sóc da dùng cho mục 

đích y tế; viên uống dưỡng da dùng cho mục đích y tế; dầu tắm gội dược liệu dùng cho mục 

đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-42642 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.15.15; A26.11.9; 24.17.18 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Khatech  (VN) 
33 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] kinh doanh; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thực 

hiện chuyến đi có hướng dẫn; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); cung 

cấp các lớp học trực tiếp, trực tuyến; xuất bản sách. 
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(210) 4-2020-42643 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Khatech  (VN) 
33 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 

công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] kinh doanh; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thực 
hiện chuyến đi có hướng dẫn; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); cung 
cấp các lớp học trực tiếp, trực tuyến; xuất bản sách. 

 

(210) 4-2020-42644 (220) 15.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 24.17.18 
(591) Xanh, đen, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Khatech  (VN) 
33 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] kinh doanh; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thực 

hiện chuyến đi có hướng dẫn; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); cung 
cấp các lớp học trực tiếp, trực tuyến; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2020-42645 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

G&G Việt Nam   (VN) 
Số 52 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mềm nhân kem; socola; bánh mì.  
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(210) 4-2020-42646 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; 1.15.15; A5.3.13; 1.15.23; 

A5.5.20; A5.5.21 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hiệp   (VN) 
82 Nguyễn Trác Luân, phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trại tập luyện thể thao; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ 

hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; giáo dục thể chất. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; chăm 
sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42647 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tri Thức Vàng  

(VN) 
14/39 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vải lanh trải giường; khăn phủ gốí; áo gối; mÒn đắp 

bằng vải in.  
 

 
(210) 4-2020-42648 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Bắc  
(VN) 
Số 333 đường 10, phường Phương Nam, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; chậu rửa tay; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; phụ kiện phòng tắm; bệt vệ 

sinh.  
 

Nhóm 19: Bột bả; bột trét; xi măng; thạch cao; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa 
chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-42649 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 26.3.1; 26.1.1; 2.9.10 
(591) Xanh lá cây, cam đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ESMILES  (VN) 
Số 397 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, nha khoa; dụng cụ y tế, nha khoa; răng giả.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; phẫu thuật 
tạo hình răng; dịch vụ tư vấn chăm sóc răng hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2020-42650 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Sơn 
City  (VN) 
Số 64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; mua bán bất động 

sản.  
 

 
(210) 4-2020-42651 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ phần mềm 
DANAWEB  (VN) 
111 Đinh Núp, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tối ưu hoá công cụ tìm kiếm 

để đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác; tạo lập và duy trì trang điện tử cho người khác; cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài trong lĩnh vục công nghệ thông tin; tư vấn thiết kế trang web; cho thuê máy chủ đặt 
web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ. 
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(210) 4-2020-42652 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.1.25 

(591) Trắng, xanh thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Linh Nhật  (VN) 
Số 69, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại quý; dây chuyền; nhẫn.  
 

 
(210) 4-2020-42653 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.7; 26.11.3; 26.11.22; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Linh Nhật  (VN) 
Số 69, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; tai nghe; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị báo 

động; loa phóng thanh. 

 
 

(210) 4-2020-42654 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 

đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá 

nhân; nước hoa 
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(210) 4-2020-42655 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.3 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư Thuận Việt  (VN) 
Số 11, đường số 281 Lý Thường Kiệt, 

phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cửa, đồ ngũ kim bằng kim loại, máy nước nóng sử 

dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, máy điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh dùng điện 

hoặc sử dụng năng lượng mặt trời, lò vi sóng, bếp từ, lò nướng, bếp ga, bếp điện, máy hút 

khói, tủ lạnh, máy sấy bát đĩa, kệ bếp, tủ bếp, đồ đạc nội thất, đồ dùng nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2020-42656 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.11.3; 26.4.9; 

26.4.4; 4.5.3 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn chiến 
lược Pharmaco Việt Nam  (VN)
Số nhà 32, ngách 1/34/17 Phan Đình 

Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

    

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; chế phẩm làm sạch 

dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; kẹo có 

chứa thuốc. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 

vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán: mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, chế phẩm 

làm sạch, nước hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa 

thuốc, kẹo có chứa thuốc, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; 

cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn. 
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(210) 4-2020-42657 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ tươi, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát   (VN) 
16 đường số 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm; hóa chất bảo quản thực phẩm (tác dụng giúp 
cho sản phẩm giữ nước và chống lại sự mất nước trong chế biến thủy sản); chất làm ngọt 
nhân tạo [chế phâm hóa học]; chất tẩy trắng [tẩy màu] dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-42658 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ tươi, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát  (VN) 
16 đường số 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm; hóa chất bảo quản thực phẩm (tác dụng giúp 
cho sản phẩm giữ nước và chống lại sự mất nước trong chế biến thủy sản); chất làm ngọt 
nhân tạo [chế phẩm hóa học]; chất tẩy trắng [tẩy màu] dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2020-42659 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh. đỏ tươi, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát  (VN) 
16 đường số 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phâm để bảo quản thực phẩm; hóa chất bảo quản thực phẩm (tác dụng giúp 

cho sản phẩm giữ nước và chống lại sự mất nước trong chế biến thủy sản); chất làm ngọt 
nhân tạo [chế phẩm hóa học]; chất tẩy trắng [tẩy màu] dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2020-42660 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ tươi, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát  (VN) 
16 đường số 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm; hóa chất bảo quản thực phẩm (tác dụng giúp 

cho sản phẩm giữ nước và chống lại sự mất nước trong chế biến thủy sản); chất làm ngọt 

nhân tạo [chế phẩm hóa học]; chất tẩy trắng [tẩy màu] dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42661 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2020-42662 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 

Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42663 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thuận Phúc  (VN) 
Xóm 8, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phay; máy gia công kim loại; lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; lưỡi đục 

dùng cho máy; lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; dao phay đầu đố nhôm [máy móc]. 
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(210) 4-2020-42665 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.11; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển, xanh nhạt, xanh lá cây, 

vàng, vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam  (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường; gỗ xây dựng; thủy tinh xây dựng; gạch; ngói; đá lát. 

 

 
(210) 4-2020-42666 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.10; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Hồng Phong  (VN) 
Số 167, đường Hồ Tùng Mậu, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh nha khoa.  
 
 

(210) 4-2020-42667 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thu Thủy   (VN) 
Số 7C Hàm Long, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống dạng thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); chất 

bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
khoáng chất (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng chất (dùng cho mục 
đích y tế). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là hoạt động quản lý kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán mỹ phẩm, dược 
phẩm, dụng cụ thiết bị y tế, vật liệu dùng trong phẫu thuật cơ xương khớp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ điều trị cơ xương khớp, cột sống, 
trị liệu thần kinh cột sống không phẫu thuật (chiropractic).  
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Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ điều trị cơ xương khớp, cột sống; dịch vụ trị liệu thần 

kinh cột sống không phẫu thuật (chiropractic); dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ làm đẹp, chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2020-42669 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Đỗ Đức Dũng   (VN) 
Số 2 Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 29: Nước canh thịt cô đặc; thịt lợn ướp; tôm, không còn sống; cá, được bảo quản; thịt 

đã được bảo quản; dưa muối, rau muối. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ gia vị; tương (miso); gia vị; trà; nghệ. 

 

Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; mật hoa quả, không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn; 

nước ép trái cây; nước quả ép; nước sinh tố. 
 

 
(210) 4-2020-42670 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Traphaco  (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42671 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm - thực phẩm chức 
năng AAA  (VN) 
Số 181 đường Hiệp Bình, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-42673 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

THE SQUARE  (VN) 
Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trực tuyến; dịch vụ quảng bá và xúc tiến bán hàng; 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; phát tán và 
phổ biến quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; cung cấp 
dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin 
dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]. 

 

 
(210) 4-2020-42674 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nya Studio  
(VN) 
46/29 Vườn Chuôi, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; mũ (nón); đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2020-42675 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3 (540) 

 

(731) Lê Nam  (VN) 
ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai; dụng cụ tránh thai. 

 

 
(210) 4-2020-42678 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Ngô Thị Ngọc Lan  (VN) 
Số 166 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; miếng lót của quần 
lót [vệ sinh]; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lau để làm sạch; khăn lau bằng giấy; giấy 
bao gói; giấy thấm. 

 

 
(210) 4-2020-42679 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Đậu Thị Trinh  (VN) 
Thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết 
bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi 
chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-42680 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 25.7.17 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Trân   (VN) 
Số 201, ấp Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa). 
 
 

(210) 4-2020-42681 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HUNG CHUN SDN. BHD.   (MY) 

Plot 64, Hala Perusahaan Menglembu 2, 
31450 Falim, Ipoh, Perak, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; xốt [gia vị]; gia vị; bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2020-42682 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A18.3.5; 18.3.23 

(591) Xanh dương, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kacolor 
Việt Nam   (VN) 
Số 68 đường Đại Tự, thôn Đại Tự, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2020-42683 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.10 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
vật liệu xây dựng số 10   (VN) 
Số 37 đường Bùi Hữu Nghĩa, tổ 8B, khu 

phố Đồng Nai, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2020-42684 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược VP - 
PHARM   (VN) 
¤ 213 lô C5 khu đô thị mới Đại Kim - 

Định Công, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2020-42685 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Vũ Quang Hiền    (VN) 

Phòng T090709 tòa nhà T09 Vihomes 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-42686 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Vũ Quang Hiền   (VN) 

Phòng T090709 tòa nhà T09 Vihomes 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2020-42687 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.7.1; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
quản lý thương hiệu Quế 
Quân     (VN) 
110 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt đã được bảo quản; thực phẩm trên 

cơ sở cá, thịt, đóng hộp; rau, củ, đóng hộp; xúc xích.    
 

Nhóm 30: Nem cuốn; món ăn điểm tâm; nem cuộn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
món bánh thịt chiên giòn; gia vị.    

 

Nhóm 35: Mua bán: nem cuốn, nem cuộn, nem nướng, nem rán, rau củ quả đóng hộp, thịt 
cá đóng hộp, trái cây tươi, trà, cà phê, ca cao, bánh kẹo; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2020-42688 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.7.1; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
quản lý thương hiệu Quế 
Quân    (VN) 
110 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2020-42689 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Tuyến  
(VN) 
Số 02 lô 10 khu đô thị Chùa Hà, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ghi hình; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong 

lốp xe cộ; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; loa; thiết bị điều hướng cho xe cộ (máy 
vi tính cho xe cộ). 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị ghi hình, thiết bị báo hiệu 
tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ, camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ, loa, thiết bị điều 
hướng cho xe cộ (máy vi tính cho xe cộ). 

 

 
(210) 4-2020-42690 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Khải Phú   (VN) 
81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: ba chỉ heo cắt đông lạnh, cotlet cắt đông lạnh, sườn heo cắt 

đông lạnh, khoanh giò heo cắt đông lạnh, ba chỉ bò Mỹ, bò lúc lắc. 
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(210) 4-2020-42691 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Midota  (VN) 
13/4A đường 20, khu phố 3, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, 

đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy tính, tải 
xuống; chương trình máy tính, ghi sẵn. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục 
thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); tạo lập và duy 
trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; cho thuê phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn 
khổ xuất bản phần mềm. 

 

 
(210) 4-2020-42692 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) LEGO JURIS A/S   (DK) 

DK-7190 Billund, Denmark  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp (không phải kim loại 

quý hoặc được tráng bằng kim loại quý); đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng cụ thể là đồ 
chứa đựng để lưu trữ bằng nhựa cho các chi tiết đồ chơi xây dựng; đồ chứa đựng cho thực 
phẩm; hộp đựng bữa ăn trưa; lược và bọt biển; bàn chải (trừ bút lông để vẽ); thủy tinh, đồ sứ 
và đất nung không bao gồm trong nhóm khác; khuôn làm đá viên; lợn đựng tiền tiết kiệm; 
cốc để uống; chai/lọ đựng nước uống; khuôn làm bánh; khuôn cắt vòng bánh; khay làm kẹo 
đá viên; lọ đựng muối/hạt tiêu; cốc giữ nhiệt (không dùng điện); cốc đựng cà phê mang 
theo được.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; trang phục giả trang và trang phục dùng trong 
các lễ hội hoá trang.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ vật để chơi; thiết bị và dụng cụ trò chơi để chơi trò chơi 
trên máy vi tính; trò chơi điện tử; đồ chơi xây dựng; thiết bị và dụng cụ trò chơi (đồ chơi) 
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trong sân chơi; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); trang phục là đồ 
chơi của trẻ em; mặt nạ đồ chơi và mặt nạ hóa trang.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo huấn luyện; dịch vụ giải 
trí, cung cấp các hoạt động văn hóa; tổ chức họp câu lạc bộ người hâm mộ cho người sử 
dụng đồ chơi xây dựng (giáo dục và giải trí), người sử dụng trò chơi điện tử và hoặc người 
sử dụng các đồ chơi, đồ chơi (đồ vật) và trò chơi khác; cung cấp thông tin về giáo dục và 
giải trí; cung cấp trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); dịch vụ giáo dục hoặc giải trí thông qua việc tổ chức cắm trại; tổ chức các sự kiện 
giáo dục và giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2020-42693 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) DR.CINK INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
11F., No. 225, Zhonghua 1st Rd., 
Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ 

phẩm); mặt nạ làm đẹp; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại về mua sắm thông qua một trang web; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc sắc đẹp 
(mỹ phẩm), dầu gội đầu, dầu gội đầu cho trẻ em, gel tắm vòi hoa sen và chế phẩm làm sạch 
da mặt; dịch vụ đại xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp tư vấn điều hành kinh doanh về đặc 
quyền kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2020-42694 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.7.9; 26.1.1; A26.11.8; 2.9.1 
(591) Xanh lá, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Thái Dương   (VN) 
Lầu 2, 51/2A Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 05: Dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm.  
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(210) 4-2020-42696 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Mai Thị Thùy Anh  (VN) 
Thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải.  

 

 
(210) 4-2020-42697 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Mai Thị Thùy Anh   (VN) 
Thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải.  

 

 
(210) 4-2020-42698 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Nam   (VN) 
Số 26 ngõ 1 đường Đầm Vạc, phường 
Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước tẩy rửa; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42699 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Vĩnh  (VN) 
Số NV1 - 23, khu đô thị Dream Town, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2020-42700 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may xuất 
nhập khẩu Hào Hoàng Gia  
(VN) 
D20/25/10F Võ Văn Vân, ấp 4A, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, khẩu trang y tế, găng tay y tế.   
 

 
(210) 4-2020-42701 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 1.17.11; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Lê Thu Thảo  (VN) 
645/20/1 Nguyễn Oanh, phường 17, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quỹ học bổng; quyên góp quỹ từ thiện; quỹ vì người nghèo; quỹ học bổng hỗ trợ 

học sinh nghèo hiếu học.  

 

 
(210) 4-2020-42702 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 25.1.6; A2.9.16; 5.7.3; 5.3.20 

(591) Đen, vàng, trắng, đỏ, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Lê Thu Thảo  (VN) 
645/20/1 Nguyễn Oanh, phường 17, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy các quan hệ thương mại và đầu tư cho các 

công ty (doanh nghiệp); hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; cập nhật 

các thông tin kinh doanh và cung cấp việc đánh giá kinh doanh; thông tin thương mại và tư 

vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh 

thương mại và công nghiệp. 
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(210) 4-2020-42703 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.3.23 

(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ The 
LUXURY  (VN) 
Số 4 đường TX 39, phường Thạnh Xuân, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-42704 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A24.15.7; 24.15.1 

(731) Nguyễn Văn Nghị  (VN) 
Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm: gạo, măng, miến, mộc nhĩ, mắm tôm, mắm tép, 

mắm tép chưng thịt, ruốc tôm, ruốc tép, hải sản tươi sống và hải sản chế biến, mật ong, 

nước mắm, chả cốm.  

 

 
(210) 4-2020-42705 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, ghi xám. 

(731) Nguyễn Nhâm Quỳnh Anh  (VN)
17T4 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2020-42706 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Trinh  (VN) 
274 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; phấn trang 

điểm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y 

tế; thực phẩm đồng nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chứa anbumin dùng cho 

mục đích y tế.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo da; áo choàng ngoài; áo váy.  
 

 
(210) 4-2020-42707 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.17.11; 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13 

(591) Xanh, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Hồng  (VN) 
Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ thủy sản 

Đà nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Cá phi lê; xúc xích; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; cá đã được bảo quản; 

cá đóng hộp.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 

cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm thực phẩm từ thịt, thực phẩm từ cá, thực phẩm từ 

hải sản; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm thực phẩm từ thịt, thực phẩm từ cá, thực phẩm từ hải 

sản; dịch vụ nghiên cứu và khảo sát thị trường; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2020-42709 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; 24.9.1 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey Usa 08933 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ ghim kẹp dùng trong phẫu thuật; thiết bị soi ổ bụng; thiết bị nội soi và 

dụng cụ ghim cắt mổ nội soi (thiết bị y tế); dụng cụ cắt nội soi dùng trong phẫu thuật; dụng 

cụ cắt dùng trong phẫu thuật; dụng cụ nạp lại ghim phẫu thuật; dụng cụ tăng cường đường 

bấm ghim. 
 

 
(210) 4-2020-42711 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.11; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh dê tươi Hiệp 
Thành  (VN) 
161 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-42712 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; 2.9.20; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh MASSAGE Khỏe 
- SHIATSU  (VN) 
H64 - Khu dân cư Phú Nhuận, tổ 12, khu 

phố 4, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2020-42714 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.15; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại nệm Đại Hưng 
Thịnh  (VN) 
A7/47A ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 
 

 
(210) 4-2020-42715 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công trình 
giao thông Công Chánh  (VN) 
14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được.  

 

Nhóm 19: Công trình xây dựng vận chuyển được, phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2020-42716 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.5.2; 2.1.1; 26.1.1; A11.3.4 

(591) Nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thạch  (VN) 
86/42 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 

thức ăn nhanh.  
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(210) 4-2020-42717 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.7 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNIQUE CASE  
(VN) 
22 đường 8, KNỞ Hiệp Bình, Kp4, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây treo trang trí điện thoại di động; vỏ bọc cho đlện thoại thông minh; vỏ bọc 

dùng cho máy tính bảng; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về 
được; khóa móc, đồ điện tử. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in ốp sét; dịch vụ tách màu; kẻ vạch bằng tia 
lade.  

 
 

(210) 4-2020-42719 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.9.4; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OCEANMASK  
(VN) 
09 Phan Huy Chú, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; găng tay y tế; thiết bị và 

dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2020-42720 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuệ  (VN) 
Buôn Ea Knốp, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu). 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở trà, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, ca cao, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống từ nước ép trái cây 
không có cồn, nước sinh tố, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng cất, đồ uống có 
cồn chứa hoa quả, anizet (rượu), tinh dầu rượu, chiết xuất trái cây (có cồn), đồ uống có cồn 
được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2020-42721 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển đô thị Hằng Hải  
(VN) 
Khu phố 1- Thành Khang, phường Tào 
Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

2. Ngô Thị Thúy Hằng  (VN) 
Số 80 Đinh Công Tráng, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cột điện bằng bê tông.  

 

 
(210) 4-2020-42722 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.8 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giao dịch 
hàng hóa Việt Nam  (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; chất đốt (nhiên liệu); than đá; dầu nhiên liệu; khí đốt; dầu hoả; 

ethanol nhiên liệu. 
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Nhóm 06: Nhôm; quặng kim loại; lá và tấm kim loại; hợp kim thép; hợp kim của kim loại 
thường; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng; niken; chì; thiếc; kẽm; sắt; thép; hợp 
kim fero (ferrosilicon); mangan. 

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; đá 
quý; bạc thô hoặc dát mỏng; platin (bạch kim). 

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm); cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp. 

 
Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu lát bằng gỗ; gỗ bán thành phẩm. 

 
Nhóm 21: Kính tấm (vật liệu thô). 

 
Nhóm 22: Bông thô; bông dạng thô. 

 
Nhóm 29: Sữa bột; sản phẩm sữa; trứng; bơ; dầu cọ thô cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gạo; hạt tiêu; đường. 

 
Nhóm 31: Lúa mạch; lúa mì; ngô; yến mạch; hạt (ngũ cốc). 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước cam; nước uống tinh khiết; bia; đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và 
tấm kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim 
của kim loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát 
mỏng, Platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, 
nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa 
đường, vật liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông 
dạng thô, sữa bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, 
gạo, hạt tiêu, đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước 
cam, nước uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin 
kinh doanh trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về 
giao dịch thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải 
xuống, đặc biệt là các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm 
thanh và nội dung trang web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; 
dịch vụ bán buôn, bán lẻ và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích 
đoạn sách, bài đánh giá, bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn 
điều hành kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan 
đến doanh số thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch 
vụ trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến 
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng 
máy tính; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
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Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 

lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 

 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 

giao hàng; kho hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 
(210) 4-2020-42723 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần FLD Việt Nam  
(VN) 
Số 28, ngõ 76 An Dương, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2020-42724 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất chế biến 
nông sản và dịch vụ tổng hợp 
Ngọc Thanh  (VN) 
Thôn Bản Luốc, xã Bản Luốc, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2020-42725 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hồng Phát  (VN) 
Tổ 15, khu 3, phường Cửa Ông, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế]; 

nước rửa chén, lau sàn, lau kính; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; xà phòng; nước giặt; nước 

xả. 
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(210) 4-2020-42726 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty CP Gia Hưng 
SANTERVIET   (VN) 
Số 141 đường Cả Trọng, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2020-42727 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất Chu Văn Năm  

(VN) 
Thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, huyện Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu men lá. 

 
 

(210) 4-2020-42728 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A5.11.2; 5.7.10 
(591) Xanh lục, trắng, vàng, đỏ, nâu, tím, xanh 

lá cây, đen, hồng, xanh da trời. 
(731) KIM, JOO YONG  (KR) 

101-205, 171, Gyesan-ro, Gyeyang-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống hồng sâm [không cồn]; nước ép hồng sâm (đồ uống); siro nhân sâm 

(đồ uống); chiết xuất hồng sâm không có cồn: nước hồng sâm cô đặc không có cồn; bột 
hồng sâm dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2020-42729 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.10; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Lan  (VN) 
Thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Măng tây tươi; rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-42730 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.20; A5.7.23; 26.2.7; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Dương Phú Hiếu  (VN) 
Thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Dưa lưới, rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2020-42731 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
điện máy AQUA Việt Nam  (VN) 
Số 8, đường 17A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dán áp phích 

quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; phân phát hàng mẫu; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
khuyến mại; quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; biên tập số liệu thống 
kê; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; bố trí, sắp đặt cho mục đích 
quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; tìm kiếm tài trợ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị 
qua điện thoại; quảng cáo qua thư đặt hàng. 
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Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; bảo dưỡng, làm sạch và 

sửa chữa da lông thú; làm sạch quần áo; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; tư 

vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; 

làm sạch tã lót; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt thiết bị nhà bếp; lắp đặt, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; giặt đồ vải; 

giặt. 

 

Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, 

điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; gửi tin nhắn; liên lạc bằng điện thoại; 

cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; phát thanh. 

 

Nhóm 39: Thuê phương tiện vận tải, tàu chở hàng; vận tải; cất giữ hàng hoá; vận tải hàng 

không; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua 

bưu điện; vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; chuyên chở bằng xe tải; vận tải đường biển; 

đóng gói hàng hoá; dịch vụ dỡ hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hoá; cho thuê máy 

bay, thiết bị bay; dịch vụ đóng chai; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; hậu cần vận 

tải. 

 

Nhóm 40: Thuộc da; cho thuê máy dệt kim; dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí; 

dịch vụ cho thuê thiết bị sưởi ấm; mạ bạc; hàn; dịch vụ tẩy gỉ; dịch vụ khử mùi không khí; 

dịch vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ làm sạch không khí; dịch vụ rèn; mạ catmi; mạ 

crôm; đúc đồng; mạ kẽm; cho thuê máy phát điện; kẻ vạch bằng tia lade; tráng mạ thiếc. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; bảo trì 

phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công 

nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế 

quần áo; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42732 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.3.3; 1.15.23; 26.1.1; 

25.5.25; 24.17.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Bảo Long  (VN) 
Km 10, cầu Chui số 5 đại lộ Thăng 

Long, thôn Yên Lũng, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-42734 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; A25.7.22 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH kiến trúc 2H 

Việt Nam  (VN) 
Số 34 ngõ 90 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế trang trí ngoại thất; dịch vụ 

thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2020-42735 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Old Henry   (VN)
416A1 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; đóng gói hàng hóa; dịch vụ giao hàng; vận tải; dịch vụ vận tải 

hàng hóa; đặt chỗ cho việc vận tải. 
 

 
(210) 4-2020-42736 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Nâu nhạt, nâu, nâu đen. 
(731) Nguyễn Văn Sáu  (VN) 

Lô 18, khu N1, ngõ 1 Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 

Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ các món ăn về hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-42737 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng đậm, đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NEYMARSPORT  
(VN) 
43A Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ, nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, quần áo thời trang, giày, dép, mũ, nón, balo, túi 
xách, thắt lưng, vớ, tất. 

 
 

(210) 4-2020-42738 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Phan Hoài Phong  (VN) 

165/15B Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, đường sữa, cà phê, kem, rượu bia, thực phẩm qua chế biến: 
thịt, cá, tôm, cua. 

 
 

(210) 4-2020-42739 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ LD 88  (VN) 
Số 12/293 phố Ngô Quyền, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc. 
 
 

(210) 4-2020-42740 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; A11.7.3 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
phát triển Võ Gia   (VN) 
252/64/12 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo. 
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(210) 4-2020-42741 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.3.1 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Bảo Lộc   (VN) 
Thôn Hòa Bình, xã Thanh Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; giày thể thao; tất thể thao.  

 

 
(210) 4-2020-42742 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 7.3.11 
(591) Đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y.HOUSE   (VN) 
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ khuếch tán dầu thơm, trừ loại khuếch tán bằng thanh sậy. 
 

 
(210) 4-2020-42743 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 18.1.21; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& xây dựng Chiến Thắng  (VN) 
Lô 11D, khu đô thị Nam Cần Thơ, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe tải, xe có móc kéo (rơ móc), phụ tùng xe có động cơ; mua 
bán xăng dầu.  

 

Nhóm 36: Môi giới nhà đất; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; kinh doanh và 
phát triển nhà.  

 

Nhóm 41: Đào tạo và sát hạch lái xe.  
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(210) 4-2020-42744 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Xuân Quyên  (VN) 
126/21G Trần Phú, phường 4, thành phố  
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm cá đông lạnh; sản phẩm tôm đông lạnh.   
 

Nhóm 35: Xuất khẩu sản phẩm cá đông lạnh; xuất khẩu sản phẩm tôm đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2020-42745 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thành   (VN)
Số 598 Lê Hồng Phong, phường 3, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  

 

 
(210) 4-2020-42746 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 18.5.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Chung  (VN) 
18/11 Bis Nguyễn Trãi, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-42747 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A26.11.8; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FONUT   (VN) 
193/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1429 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; trái cây khô.  
 

 
(210) 4-2020-42748 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A26.11.8; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FONUT  (VN) 
193/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; trái cây khô.  

 

 
(210) 4-2020-42749 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, xám, 

trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION    (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh quy; kẹo, mứt kẹo; 

bánh kẹo các loại; kem lạnh.  
 

(210) 4-2020-42750 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 23.3.10; 26.4.2; A26.4.18; A1.1.12 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh da trời, đen, 

xám, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION    (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh quy; kẹo, mứt kẹo; 

bánh kẹo các loại; kem lạnh.  
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(210) 4-2020-42751 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 23.3.10; A1.1.12 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh da trời, đen, 

xám, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh quy; kẹo; mứt kẹo; 

bánh kẹo các loại; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2020-42752 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 23.3.10; 26.4.2; A26.4.18; A1.1.2 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh da trời, đen, 

xám, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh quy; kẹo, mứt kẹo; 
bánh kẹo các loại; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2020-42753 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 24.15.21; A24.15.13 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) YAGI & COMPANY (HK) LIMITED  

(CN) 
Flat/Room 1116, 11/F, Peninsula Centre, 
67 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi; chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ tái chế; sợi bông tái chế; sợi và chỉ bằng 
bông xoắn. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; vải; vải bông; miếng vải; vải sử dụng trong ngành dệt; vải tái chế được 
làm từ phế liệu của ngành dệt. 
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(210) 4-2020-42754 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.11.5; 5.3.11; A3.13.18; A5.3.13 

(591) Vàng nâu, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH HERBAVINA Việt 
Nam  (VN) 
Số 14 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2020-42755 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; A1.1.5; A1.1.10; 24.17.24 

(591) Vàng, trắng, đen, xanh lá cây, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Hiếu   (VN) 
14/8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; môi giới thương mại; quảng cáo; quản lý kinh 

doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 

động sản; kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2020-42757 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.22; A3.7.24 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Tấn Phát Điện 
Biên   (VN) 
Tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông, huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; ống hút dùng để uống; tăm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bàn chải đánh răng, ống hút dùng để uống, tăm.  
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(210) 4-2020-42758 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16 
(731) FRANK T. ROSS & SONS LIMITED  

(CA) 
110 Riviera Drive, Unit 3, Markham, 
Ontario, L3R 5M1, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch tự phân hủy sinh học, không độc hại cho nhà tắm, cụ thể là, 

chế phẩm làm sạch gạch, bồn rửa và bồn tắm, bồn cầu, chất tẩy cặn vôi can-xi, xà phòng và 
chế phẩm làm sạch đa dụng dùng cho gia đình (trừ loại dùng cho hoạt động sản xuất và 
mục đích y tế); chế phẩm làm sạch tự phân hủy sinh học, không độc hại cho nhà bếp, cụ thể 
là, dung dịch rửa bát, bột rửa bát cho máy rửa bát tự động, viên/gói rửa bát cho máy rửa bát 
tự động, dung dịch rửa bát cho máy rửa bát tự động và chế phẩm trợ xả cho máy rửa bát tự 
động, chế phẩm để rửa trái cây và rau củ và chế phẩm dạng xịt để rửa trái cây và rau củ; 
dung dịch làm sạch tự phân hủy sinh học, không độc hại để giặt là, cụ thể là, chế phẩm tẩy 
vết bẩn khi giặt là, chế phẩm làm sạch, chất tẩy trắng máy giặt, dung dịch giặt là, bột giặt 
dùng trong giặt là và viên/gói giặt dùng trong giặt là, chất làm mềm vải, nước xả dùng trong 
giặt là, chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là, chế phẩm giặt lạnh, chế phẩm giặt đồ mỏng; 
dung dịch làm sạch tự phân hủy sinh học, không độc hại dùng cho mục đích gia đình, cụ 
thể là, chế phẩm làm sạch bề mặt bếp, chế phẩm làm sạch dùng cho nhiều bề mặt, chế 
phẩm làm sạch vỉ nướng và lò nướng, chế phẩm làm sạch đồ ngoại thất và bể bơi, chế phẩm 
làm sạch dạng xịt đa dụng dùng cho gia đình, dung dịch xà phòng nguyên chất, chế phẩm 
làm sạch thảm và nệm bọc, sàn, sàn gỗ, đồ nội thất gỗ, cửa sổ và kính, cống thoát nước, chế 
phẩm tẩy vết bẩn và khử mùi cho thú cưng, chế phẩm làm sạch cho thép không gỉ, chế 
phẩm làm sạch thảm, chế phẩm làm sạch đường bê tông cho xe đi và gỗ; mỹ phẩm và các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân không chứa thuốc, cụ thể là, dầu gội đầu, dầu xả tóc, xà phòng 
bánh, sữa tắm, chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân, nước thơm tạo kiểu tóc, dung dịch tạo 
kiểu tóc, gel tạo kiểu tóc, sáp tạo kiểu tóc, sáp thơm tạo kiểu tóc, xốp tạo kiểu tóc, kem 
dưỡng da tay, kem dưỡng da mặt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da chân, kem bôi tay và dầu 
dưỡng da tay, kem bôi mặt và dầu bôi mặt, kem dưỡng toàn thân và dầu dưỡng toàn thân, 
kem bôi chân và dầu bôi chân. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi dùng trong giặt là; chất tẩy uế dùng cho gia đình; chế phẩm 
khử mùi thùng rác. 

 

 
(210) 4-2020-42759 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Ong Thượng Giang  (VN) 
150B2, khu phố 5, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt); mỡ bôi trơn động cơ. 
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(210) 4-2020-42760 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tài Lũ  (VN) 
155, 157, 159, khu phố 1, phường 2, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe; mua bán phụ tùng xe; mua bán dầu nhờn (dầu nhớt). 

 

 
(210) 4-2020-42761 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MASALI  (VN) 
1136 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; mặt đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ; kim đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2020-42762 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MASALI  (VN) 
1136 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; mặt đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ; kim đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2020-42763 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ nhạt, đỏ đậm, da cam đậm, da 

cam nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OSIKA Việt Nam  
(VN) 
Số 138 lô D4 khu đô thị Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn. 
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(210) 4-2020-42764 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A20.1.5 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xây dựng Duy 
Toàn  (VN) 
Tầng 2, số 19, ngõ 71/14, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét; xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]. 
 

 
(210) 4-2020-42765 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.2.3; 26.2.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thành Long  (VN) 
Đường Lê Chân, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá cảnh.  

 

 
(210) 4-2020-42766 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42767 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42768 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-42769 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42770 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-42771 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.6 
(591) Trắng, đen, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Ruby  (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Hudland, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; mua bán môi giới bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-42772 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.6 
(591) Trắng, đen, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Ruby  (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Hudland, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công cộng); 

sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị); giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn 
xây dựng.  
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(210) 4-2020-42773 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 18.1.21; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Megamotor 

Việt Nam  (VN) 
Số 32 ngõ 27 đường Võ Chí Công, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh phân phối phụ tùng ô tô và xe máy; cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
chuyên cung cấp cơ cấu phanh, bộ phận và phụ tùng ô tô, xe máy; bán lẻ hoặc bán buôn cơ 
cấu phanh, bộ phận và phụ tùng ô tô, xe máy; đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán lót phanh cho xe cộ, má 
phanh cho ô tô, xe máy, đĩa phanh cho xe cộ, khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất, giảm xóc 
cho ô tô, xe máy, săm lốp ô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2020-42774 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dược phẩm 
HEALTHY BEAUTY  (VN) 
640 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bộ quần áo và mũ bảo hộ dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục đích y 
tế; khẩu trang y tế; bao đi chân dùng cho mục đích y tế; kính bảo hộ dùng cho mục đích y 
tế.  

 

 
(210) 4-2020-42775 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 24.17.17 
(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 
 

 
(210) 4-2020-42776 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 24.17.17 
(591) Trắng, da cam, da cam nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2020-42777 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.3.7; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 
 

 
(210) 4-2020-42778 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.3.7; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn phòng. 
 

 
(210) 4-2020-42779 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.4; 26.4.3; 26.3.2 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng Phương Việt  (VN)
404 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội thất; thiết kế ngoại thất công trình.  
 

 
(210) 4-2020-42781 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Sắc Hương  (VN) 
41 đường số 6, phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2020-42782 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Sắc Hương  
(VN) 
41 đường số 6, phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2020-42783 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Sắc Hương  

(VN) 
41 đường số 6, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-42784 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Nguyễn Thị Phương Thảo   (VN)

41 KP3, phường Tân Tiến, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ (nón); quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); cà vạt; 

tất (vớ).      
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
quần áo, giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), cà vạt, tất (vớ), mũ (nón), 
phụ kiện thời trang; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại.   

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; vẽ mốt mũ nón thời trang; tư vấn thiết kế 
thời trang. 

 

 
(210) 4-2020-42785 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Phương Thảo  

(VN) 
41 KP3, phường Tân Tiến, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ (nón); quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); cà vạt; 
tất (vớ).     

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
quần áo, giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), cà vạt, tất (vớ), mũ (nón), 
phụ kiện thời trang; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại.   
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(210) 4-2020-42789 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Phát Đạt   (VN) 
Phòng 8.6 tầng 8, tòa nhà Le Meridien, 

3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thảm trải sàn, 

sàn nhựa, sàn vinyl, sàn cao su, sàn gỗ, sàn pvc.  
 

 
(210) 4-2020-42790 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Vĩnh Sang  (VN) 
596 đường Nguyễn ái Quốc, khu phố 4, 

phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; quần áo; vớ (tất).  

 

 
(210) 4-2020-42791 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.9; 26.15.15; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Đoàn Minh   (VN) 
Số nhà 123, đường 70, tổ dân phố Miêu 

Nha 3, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 

IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tôn màu; tôn lạnh.  
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(210) 4-2020-42792 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hải sản Minh 

Phương  (VN) 
Ki ốt số 8, cổng số 2 TTTM kết hợp chợ 
Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực; chả cá; ruốc hải sản; hải sản đã qua chế biến; hải sản đã qua sơ chế.  

 

 
(210) 4-2020-42794 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, xám. 
(731) Võ Thị Thủy  (VN) 

Số 60 đường Nguyễn Đình Liễn, thị trấn 
Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp địa điểm tổ chức 

hội nghị, sự kiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-42795 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.7; 24.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH LIVING GLOBAL 

ENTERTAINMENT  (VN) 
Lầu 17, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các 

chương trình trình diễn (dịch vụ ông bầu); sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh; 
hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí. 
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(210) 4-2020-42797 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 2.9.8; 4.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

ZOCOBY  (VN) 
Số 45, ngõ 170, đường Trường Chinh, 
phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ 

quán cà phê; quán kem. 
 
 

(210) 4-2020-42799 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9 
(731) CHUNG SING MACHINERY CO., 

LTD.  (TW) 
No.55, Lane 506, Sen Chou Village, Sen 
chou rd., Shengang Dist., Taichung City 
429, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy cắt; máy doa lỗ để gia công kim loại; máy phay; 

máy tiện [máy công cụ]; máy xay. 
 
 

(210) 4-2020-42800 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 

năng].  
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(210) 4-2020-42801 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YD SPORT Việt 
Nam  (VN) 
1012 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (trang phục).  

 

Nhóm 28: Quả cầu lông; vợt cầu lông; dây căng vợt cầu lông; dây quấn cán vợt cầu lông. 
 

 
(210) 4-2020-42802 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 26.4.3 

(591) Đen, xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giấy CP  (VN) 
Lô số C8, C9, C10-1 đường N5B KCN 

Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bao bì giấy; bìa giấy các tông; giấy in; giấy viết; phong bì làm từ giấy. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy, bao bì giấy, bìa giấy các tông, giấy in, giấy viết, 

phong bì làm từ giấy.  

 
 

(210) 4-2020-42803 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A25.3.3 

(591) Trắng, nâu, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư Xuân Trà  
(VN) 
Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2020-42804 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Xuân Trà  
(VN) 
Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2020-42805 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.2.7; 11.3.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hạnh My  (VN) 
Số 21 Liên trì, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 
 
 

(210) 4-2020-42806 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; A2.1.16; 26.1.1 

(731) MAITLAND-OTHELLO GMBH   (DE) 

Tongesgasse 44, D-60311 Frankfurt am 

Main, Alemania, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo cắt; dụng cụ bằng sắt để bào; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dao ăn; dao 

thái rau; dao gọt hoa quả; dĩa ăn; thìa; dao dùng trong nhà bếp [dụng cụ cầm tay]; thìa cà 

phê; dao phay; dụng cụ mở đồ hộp, không dùng điện; dụng cụ cắt bánh pizza, không đùng 

điện; dao cắt bánh mỳ; dao cắt bơ; dụng cụ phá băng; cái muôi [dụng cụ cầm tay]; dao 

dùng cho mục đích gia dụng [dụng cụ cầm tay]; dao lột da cá; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 

công.  

 

Nhóm 21: Bát [bát to]; dụng cụ mở nút chai; tác phẩm điêu khắc bằng gốm sứ; bình; chai 

lọ; bát; đĩa; ấm; đũa; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; nồi nấu không dùng 

điện; chảo nấu không dùng điện; lọ đựng gia vị; cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bộ đồ 

ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; ca thủy tinh; đồ chứa đựng cách nhiệt để đựng thức ăn và đồ 

uống; bình cách nhiệt; hộp chuyên dụng để giắt dao; đã ăn; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 

phẩm; chai đựng rượu để trong túi bên hông.  
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(210) 4-2020-42807 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiệp Đạt Việt 
Nam   (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa; 

vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; cho thuê 
xe; vận tải bằng ô tô; chuyển phát thư tín; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cất giữ hàng hoá; 
dịch vụ lưu kho. 

 

 
(210) 4-2020-42808 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiệp Đạt Việt 
Nam   (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa; 

vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; cho thuê 
xe; vân tải bằng ô tô; chuyển phát thư tín; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cất giữ hàng hoá; 
dịch vụ lưu kho. 

 

(210) 4-2020-42809 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiệp Đạt Việt 
Nam   (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa; 

vận tải [vận chuyển hàng hóa] bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; cho thuê 
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xe; vân tải bằng ô tô; chuyển phát thư tín; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ 

chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cất giữ hàng hoá; 

dịch vụ lưu kho. 
 

 
(210) 4-2020-42810 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 
Khánh Thiện   (VN) 
Số 193 Kênh Dương, phường Kênh 

Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; viên thuốc ngải (dược phẩm); vỏ cây dùng cho ngành dược; lá cây 

dùng cho ngành dược; thuốc sắc dùng cho ngành dược; thuốc xoa bóp dùng cho ngành 

dược.  

 

Nhóm 07: Máy thổi. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy cứu ngải (thiết bị và dụng cụ y tế, dùng để đốt cháy 

viên thuốc ngải); máy xông ngải; thiết bị trợ giúp và trị liệu cho người tàn tật; thiết bị xông 

hơi dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm; quạt; máy sấy; buồng đốt; thiết bị xông hơi 

khử trùng, tẩy uế không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi gồm: quạt, súng.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút 

thuốc như: tẩu thuốc lá, bật lửa, hộp đựng thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, viên thuốc ngải, vỏ cây dùng cho ngành dược, lá cây dùng 

cho ngành dược, thuốc sắc dùng cho ngành dược, thuốc xoa bóp dùng cho ngành dược, thiết 

bị và dụng cụ y tế, máy thổi, máy cứu ngải, máy xông ngải, thiết bị trợ giúp và trị liệu cho 

người tàn tật, thiết bị xông hơi dùng cho mục đích y tế, thiết bị sưởi ấm, hệ thống sưởi ấm, 

quạt, máy sấy, buồng đốt, thiết bị xông hơi khử trùng, tẩy uế không dùng cho mục đích y 

tế, đồ chơi gồm: quạt, súng, thuốc lá điện tử, bình sinh hơi cho người hút thuốc, vật dụng 

cho người hút thuốc như: tẩu thuốc lá, bật lửa, hộp đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2020-42811 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 7.1.5; A7.1.11; 7.1.24; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Đạo  (VN) 

Tổ 1, khu 9, phường Thanh Sơn, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin giáo dục 

liên quan đến võ thuật; hoạt động của câu lạc bộ võ thuật thuộc nhóm này; giảng dạy võ 
thuật và khí công dưỡng sinh.  

 
 

(210) 4-2020-42812 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CVI  (VN) 
Lô đất CN1-08B-3 khu công nghiệp công 
nghệ cao 1- khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  
 

(210) 4-2020-42813 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Phú Quý   (VN) 
Tầng 19, Khu văn phòng Tòa nhà 
Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán găng tay cho mục đích y tế; mua bán găng tay dùng để xoa bóp.  
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(210) 4-2020-42814 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
đầu tư Thuận Phát  (VN) 
45/7 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể; mỹ phẩm; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ 

sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2020-42815 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.4.9; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Châu  (VN) 
338 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; vali [hành lý].  

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; dép; giày; thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2020-42816 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Trần Thị Hải Yến  (VN) 
303 phố Thành Phao, phường Phả Lại, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh mì cuộn; bánh patê; bánh patê thịt.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ; mua bán bánh mỳ kẹp xúc xích; mua bán bánh mì cuộn; mua 

bán bánh patê; mua bán bánh patê thịt.  
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(210) 4-2020-42818 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 15.7.1; 26.1.1; A26.1.18; 

26.13.1 
(591) Cam, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhớt Việt 
Pháp  (VN) 
Số 1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn dùng 

trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2020-42819 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty Cổ phần Hoá - Dược 

phẩm Mekophar  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 

 

 
(210) 4-2020-42821 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty Cổ phần Hoá - Dược 

phẩm Mekophar  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 
 
 

(210) 4-2020-42824 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ANYZAC CO., LTD.  (KR) 

1F, No.115, 131, Sopa-ro, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1451 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; phần mềm giáo dục; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông 
minh; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phim hoạt hình; biểu tượng cảm xúc có thể 
tải xuống dùng cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi viđêô; bao đựng điện thoại thông 
minh. 

 

 
(210) 4-2020-42825 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) '47 BRAND, LLC  (US) 

15 Southwest Park, Westwood, MA 
02090, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu; mũ; đồ trùm đầu [trang phục]; quần áo; đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2020-42828 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IDFL Việt Nam  
(VN) 
Số 8, đường B4, phường An Lợi Đông, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm 

vật liệu; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hóa học; phân tích hoá học. 
 
 

 
(210) 4-2020-42829 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH IDFL Việt Nam  
(VN) 
Số 8, đường B4, phường An Lợi Đông, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm 

vật liệu; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu hóa học; phân tích hoá học. 
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(210) 4-2020-42831 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9; 26.4.9 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vĩnh Tiến  
(VN) 
142/24 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy, dép, nón mũ, găng tay (trang phục), khẩu trang (trang phục).  

 

 
(210) 4-2020-42832 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, nâu, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Quang Huy  (VN) 
29 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; tranh ảnh; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tạp chí xuất bản 

định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng dụng cụ học tập, 
văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, nón mũ, bát đĩa, cốc chén, máy 
chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại nhằm 
thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 

 
(210) 4-2020-42834 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vinh  (VN) 
Xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 
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(511)   Nhóm 25: Giày cổ thấp; giày cao cổ; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày dép bằng vải đế 
cói đan; giày, dép. 

 

 
(210) 4-2020-42835 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng VITOCO  (VN) 
Tầng 02, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô 
thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; máy nghiền dùng cho nhà bếp, 

không chạy bằng điện; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; thiết 
bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2020-42837 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 18.2.1 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư LMC 

HOLDINGS  (VN) 
Số 1 đường 24B, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 21: Vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây]. 
 

Nhóm 29: Rau củ quả, đã chế biến; sữa dừa; dừa sấy khô; dầu dừa dùng cho thực phẩm; đồ 
uống trên cơ sở sữa dừa; chất béo từ dừa. 

 
Nhóm 31: Sọ dừa; quả dừa; cùi dừa khô; trái cây tươi; rau củ tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm cụ thể là: trái cây tươi, trái 
cây đã bảo quản, rau củ quả, đã chế biến, sữa dừa, dừa sấy khô, dầu dừa dùng cho thực 
phẩm, đồ uống trên cơ sở sữa dừa, chất béo từ dừa, mứt dừa, kẹo dừa, sọ dừa, quả dừa, cùi 
dừa khô, rau củ quả đã chế biến. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê nông trại; cho thuê bất 
động sản; kinh doanh bất động sản. 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ làm vườn; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ 
nông nghiệp cụ thể là trang trại trồng cây giống và chăm sóc vườn ươm cây giống. 
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(210) 4-2020-42838 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.9; 25.1.6; A26.4.6; A26.4.18; 

26.3.2 
(731) Công ty cổ phần Sâm Ngọc 

Linh Tu Mơ Rông Kon Tum  (VN)
Làng Ko Xía 2, xã Ngọk Lây, huyện Tu 
Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Rượu sâm Ngọc Linh (rượu thuốc). 
 

Nhóm 33: Rượu sâm không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có cồn (trừ bia) có thành phần 
từ sâm không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2020-42839 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Aiwado  (VN) 
Phòng 908, tầng 9, tòa nhà CentrePoint, 
số 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); sữa công thức dành cho trẻ em; 

bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu).  
 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (thức ăn cho người); bánh kẹo; đồ uống chế biến trên cơ sở cà 
phê, ca cao hoặc sô-cô-la.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung 
(dùng cho mục đích y tế), sữa công thức dành cho trẻ em, bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sữa, 
chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu), chế phẩm ngũ cốc (thức ăn cho 
người), bánh kẹo, đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la. 

 

 
(210) 4-2020-42840 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Aiwado   (VN) 
Phòng 908, tầng 9, tòa nhà CentrePoint, 
số 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc (thức ăn cho người); bánh kẹo; đồ uống chế biến trên cơ sở cà 

phê, ca cao hoặc sô-cô-la.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức dành cho 

trẻ em, bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sữa, chế phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ 

yếu), chế phẩm ngũ cốc (thức ăn cho người), bánh kẹo, đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, 

ca cao hoặc sô-cô-la. 
 

 
(210) 4-2020-42841 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Kiên   (VN) 
Thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh ngọt và kẹo; kem 

lạnh; đường, mật ong; gia vị.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2020-42842 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Huỳnh Thị Thanh Vân  (VN) 
949 ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, 

huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 

(ALIAT LEGAL) 

 

(511)   Nhóm 29: Củ cải dầm đã chế biến; củ cải ngâm nước mắm, nước tương. 
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(210) 4-2020-42843 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm điều hành 

máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng điện thoại di động, ghi sẵn 
hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; ổ đĩa quang; ổ đĩa dvd; ổ 
nhớ nhanh usb; bo mạch âm thanh (card âm thanh); máy vi tính để bàn; máy vi tính; máy vi 
tính khung (barebone) cho phép mở rộng cấu hình theo nhu cầu người dùng; bộ định tuyến 
mạng không dây; máy tính xách tay; miếng đệm lót chuột máy vi tính; bộ nối [thiết bị xử lý 
dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là bộ chuyển âm khử tiếng ồn cho micro; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, cụ thể là bộ điều khiển đèn led cho phần cứng máy vi tính; bo mạch 
giao diện mạng (card giao diện mạng); túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc 
chuyên dụng cho máy tính xách tay; màn hình tinh thể lỏng cho máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính, ghi sẵn; phần cứng máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chuột [thiết bị ngoại vi máy vi 
tính]; bàn phím máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình máy vi tính; màn 
hình hiển thị; màn hình tinh thể lỏng (màn hình lcd); bo mạch mạng (card mạng); bộ định 
tuyến mạng; bo mạch đồ họa (card đồ họa); máy quay video kết nối mạng internet 
(webcam); tai nghe loại nhét trong tai; micrô; tai nghe; tai nghe dùng cho máy tính; loa; 
kính đeo mắt; kính mắt 3d; pin điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; điện thoại 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại di động; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại 
thông minh; dây treo chuyên dùng cho điện thoại di động; điện thoại di động; điện thoại 
thông minh; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại thông minh; bộ thiết bị rảnh tay cho điện 
thoại; thiết bị liên lạc; màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màn hình cảm 
ứng; bo mạch chủ; bo mạch chủ cho máy vi tính chủ; bộ tản nhiệt cho bộ vi xử lý trung tâm 
(cpu) của máy vi tính; bộ tản nhiệt gắn bên ngoài cho điện thoại di động là bộ phận của 
điện thoại di động; bộ tản nhiệt gắn bên trong cho linh kiện điện tử là bộ phận của linh kiện 
điện tử; bộ tản nhiệt gắn bên ngoài cho linh kiện điện tử là bộ phận của linh kiện điện tử; bộ 
nối [điện]; đi-ốt phát quang [led]; thiết bị sạc pin; bộ cấp nguồn điện; trạm sạc kết nối cho 
điện thoại di động; hệ thống phòng trộm, dùng điện; bộ tản nhiệt nước cho bộ vi xử lý trung 
tâm (cpu) của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2020-42844 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(731) KC STUDIO CORPORATION  (TW) 

8F. -1, No. 169, Sec. 4, Zhongxiao E. 
Rd., Da-an Dist., Taipei City 106662, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; bao đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2020-42846 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

KAMI   (VN) 
Đường 206, khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt; vật liệu bảo ôn (ống bảo ôn); xốp bảo ôn dạng ống (ống xốp 

cách nhiệt); cao su lưu hóa dạng ống; cao su lưu hóa dạng tấm; cao su lưu hóa dạng cuộn.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán buôn 
hoặc bán lẻ: vật liệu cách nhiệt, vật liệu bảo ôn (ống bảo ôn), xốp bảo ôn dạng ống, cao su 
lưu hóa dạng ống, cao su lưu hóa dạng tấm, cao su lưu hóa dạng cuộn.   

 

 
(210) 4-2020-42848 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Cam, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và quản 
trị doanh nghiệp KEYTAS  (VN) 
30 An Hải 6, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khai thuế, kế toán, dịch vụ hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2020-42850 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2; 26.4.3; 26.11.22; 

1.5.1; 1.5.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu tư Tài chính & 
Truyền thông Quốc tế  (VN) 
326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kê khai thuế; lập bảng khai thuế; dịch vụ tuyển dụng lao động.  
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Nhóm 36: Đầu tư tài chính doanh nghiệp và cá nhân; đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động 
sản; dịch vụ đổi tiền (dịch vụ đổi ngoại tệ); mua bán ngoại tệ.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vé máy bay; du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê thiết bị ghi âm, ghi hình, ghi 
băng video; dịch vụ kỹ thuật âm thanh; giảng dạy; tư vấn đào tạo giáo dục. 

 

 
(210) 4-2020-42851 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Lê Như Thắng  (VN) 

Tổ 6, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; đèn chiếu sáng; đèn led; đèn trang trí.  

 

 
(210) 4-2020-42852 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH điện tử Đại Trí  

(VN) 
408 Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2020-42853 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất gỗ 

Xuân Hưng  (VN) 
Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 19: Ván ép. 
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Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ (giá kệ).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu gỗ và đồ gỗ như: gỗ, ván ép, giường, tủ, bàn, ghế, kệ 

(giá kệ). 
 

 
(210) 4-2020-42854 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.11; 25.1.6; 1.15.23; A5.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, 

trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 
Thành   (VN) 
ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi.   

 

Nhóm 35: Mua bán quả bưởi tươi. 

 
 

(210) 4-2020-42855 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.2.1; A3.2.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt   (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao 

bì nhựa.  

 

Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 

Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vải địa kỹ thuật 

dùng trong xây dựng; ván cốp pha không bằng kim loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; giày cao su; dép; giày.  
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(210) 4-2020-42856 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.1; A3.4.24; 1.15.23; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt   (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; giày cao su; dép; giày.  

 

 
(210) 4-2020-42857 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.2.1; A3.2.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao 

bì nhựa.  
 

Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; ván cốp pha không bằng kim loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; giày cao su; dép; giày.  

 

 
(210) 4-2020-42858 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) 40-2020-0105642 22.06.2020 KR 

(731) MINA HAN  (KR) 
101dong 1602ho, 200, Uicheon-ro, 
Dobong-gu, Seoul, Replublic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; tay nắm dùng cho gậy đánh gôn; cán gậy gôn; đầu gậy gôn; túi 

đựng vật dụng đánh gôn; găng tay đánh gôn. 
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(210) 4-2020-42859 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42860 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42861 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42862 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
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(210) 4-2020-42863 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn BAC  (VN) 
244 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun; áo sơ mi; bộ quần áo; quần áo đồng phục; quần áo may sẵn; mũ. 
 

 
(210) 4-2020-42864 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42865 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42866 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
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(210) 4-2020-42867 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A26.11.8; 

A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
(731) Hoàng Bá Tuấn  (VN) 

Thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; bộ quần áo; váy; áo thun; quần dài. 

 

 
(210) 4-2020-42868 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; tác nhân làm héo. 
 

 
(210) 4-2020-42870 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 

bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2020-42871 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; tác nhân làm héo. 
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Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 
bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2020-42872 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; A26.1.18; 

1.15.15; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Kim Công  
(VN) 
27B4 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày bảo hộ lao động. 

 

 
(210) 4-2020-42873 (220) 16.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD  (JP) 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chất làm héo. 
 

Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ve, 
bọ chét; thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2020-42875 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KOOTORO Việt 
Nam  (VN) 
60 đường số 01, khu phố 02, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng; máy thanh toán tiền. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2020-42876 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.5.23; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, cam, tím, hồng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Thanh Phương  (VN) 
Đội 1, xóm Đông, thôn Yên Lỗ, xã Cẩm 
Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm; mực dùng cho bản in khắc; mực in; hộp mực, đã có 

mực, dùng cho máy in và máy sao chụp; mực dạng bột dùng cho máy in và máy sao chụp. 
 

(210) 4-2020-42877 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.4.4; 26.3.23; 

26.13.25; A26.11.8 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Faptv  
(VN) 
214/B5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; bao/túi/bị/xắc; ví tiền; vali; bao để móc chìa khóa; túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; mũ; giày; dép; ca vát. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: quần áo, trang phục, mũ, giày, dép, ca vát, khăn 
quàng cổ, ba lô, bao/túi/bị/xắc, ví tiền, vali, bao để móc chìa khóa, túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2020-42878 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2020-42879 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)  (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

 
(210) 4-2020-42880 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ.  
 

 
(210) 4-2020-42881 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 

hợp Công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Bình 

Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương   
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ.  
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(210) 4-2020-42882 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)   (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ.  
 

 
(210) 4-2020-42883 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông)    (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II, khu liên 
hợp Công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ.  

 
 

(210) 4-2020-42884 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 15.7.1; A1.1.10; A1.1.4; 26.11.3; 

1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Xanh biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm khoa học và công 
nghệ (Trực thuộc sở khoa 
học và công nghệ tỉnh Đồng 
Nai)   (VN) 
Số 1597, đường Phạm Văn Thuận, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị thí nghiệm.  
 

Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 41: Triển lãm phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.  
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Nhóm 42: Dịch vụ giám định, kiểm định, thử nghiệm; tư vấn kỹ thuật, thiết kế các thiết bị 
an toàn. 

 

 
(210) 4-2020-42886 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Dương Khánh Vân  (VN) 
79 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; sữa đặc; sữa; bơ lạc; pho mát; bơ thực vật.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh sinh nhật; bánh sandwich; bột nở; bột nhào để làm 
bánh.  

 

 
(210) 4-2020-42887 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.11.11 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Tấn Vương   (VN) 
Số 1, ngõ 219 đường Liên Mạc, phường 
Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; ví đựng tiền, ví 

bỏ túi; dây da thuộc, dây đai bằng da thuộc.  
 

(210) 4-2020-42888 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 3.1.6; 3.1.16 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Team Unison  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua.  
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Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa chua; mua bán bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-42889 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kem 
BLISS  (VN) 
286/30 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị; hạt, đã chế biến; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; mua bán: kem lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh], bánh ngọt, hạt, 
đã chế biến.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; tạo 
hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-42890 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.19; A5.5.22; 

19.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh ngọc, nâu, hồng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Ngân Trường   (VN) 
Số nhà 40/46, phường Trung Sơn Trầm, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc.  
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(210) 4-2020-42891 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ làm mát Phúc Lâm  
(VN) 
131 đường số 14, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun sương; mua bán gỗ xẻ; mua bán loa; mua bán máy báo động 

bằng âm thanh.  

 

 
(210) 4-2020-42892 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.3.3; 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môn phái Thiếu 
Lâm Long Phi   (VN) 
Tổ 24, KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giáo dục thể chất; giảng 

dạy; trại huấn luyện thể thao.  

 
 

(210) 4-2020-42893 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Đỏ, hồng, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hà Nội SHC  (VN) 
Xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định         

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn phủ.  
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(210) 4-2020-42894 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.17; 1.15.15; A26.11.12 

(591) Đỏ, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Family Sauce Việt Nam   (VN) 
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ gia vị, gia vị thập cẩm.  

 
 

(210) 4-2020-42895 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Hải   (VN) 
37 lô 4 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; cho 

thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2020-42896 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần siêu thị quốc 
tế Intermark.   (VN) 
Shophouse K,00.03, 543/9 Nguyễn Duy 

Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn [trừ bia], văn phòng phẩm, 

dược phẩm dùng cho người, mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đẩy mạnh 

bán hàng [cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2020-42897 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa gan 
Tâm Đức    (VN) 
258 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược 

phẩm; dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2020-42898 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.15; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa gan 
Tâm Đức   (VN) 
258 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42899 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Nguyễn Thị Mai Anh  
(VN) 
1017/22 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc.  
 
 

(210) 4-2020-42900 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hồ Thiên Phú  (VN) 
357 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội khô; 

dầu xả tóc.  
 

 
(210) 4-2020-42901 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; A26.3.5; 26.3.1 

(591) Xanh đậm, đỏ tía, trắng. 

(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH 

AKTIEBOLAG   (SE) 

405 03 Goteborg Sweden  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế 

phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng; xà phòng hạnh nhân; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ 

sinh cá nhân hoặc khử mùi; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá 

nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; dầu xả tóc; dầu gội 

đầu; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu; dầu hạnh nhân; nước hoa; chế phẩm lô hội dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng cho mục đích vệ sinh; xà phòng cho mục đích mỹ phẩm; 

xà phòng dạng kem; xà phòng dạng lỏng; gel tắm; gel dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; chế phẩm làm 

sạch da đạng bọt; nước thơm làm sạch da; kem làm sạch [mỹ phẩm]; nước thơm dành cho 

da; nước dưỡng hiệu chỉnh da; kem dưỡng da dược sử dụng làm mỹ phẩm; keo bọt tạo kiểu 

cho tóc; khăn lau được tẩm nước làm sạch da [mỹ phẩm]; kem thoa da [mỹ phẩm]; dầu 

chăm sóc da [mỹ phẩm]. 

 

Nhóm 05: Quần lót vệ sinh; quần cụt (nữ) vệ sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh 

nguyệt; quần lót vệ sinh phụ nữ; khăn vệ sinh (towels); khăn vệ sinh (napkins); miếng đệm 

lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; miếng lót vệ sinh của quần lót; 

quần thấm hút được dùng cho người không tự chủ được; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm 

ướt nước thơm dược phẩm; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; miếng đệm chăm sóc 

ngực; miếng đệm vệ sinh dùng cho người không tự chủ được; miếng đệm vệ sinh dùng khi 

có kinh nguyệt; khăn ướt dùng cho mục đích vệ sinh; các vật dụng thấm hút được dùng cho 

mục đích vệ sinh cá nhân; quần lót dùng cho mục đích vệ sinh; đồ lót dùng khi có kinh 

nguyệt. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; cốc nguyệt san; đệm sưởi 

nóng, được kích hoạt hóa học, cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42902 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINPRO Hà 
Nội  (VN) 
Số 82 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; thạch trái cây; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây 

đã chế biến đặt trong giỏ.  
 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không có cồn); nước khoáng (đồ uống); nước ép trái 
cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống cung cấp muối khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; đồ uống dinh dưỡng không chứa 
cồn, không cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thạch rau câu, thạch trái cây, trái cây được bảo quản, trái cây đóng 
hộp, trái cây đã chế biến đặt trong giỏ; quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; marketing.  

 

 
(210) 4-2020-42903 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Hồ Thanh Thưởng  (VN) 
Số 186, đường Đặng Thai Mai, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 19: Vữa dán gạch; vữa chít mạch; bột bả ma-tít trét tường. 
 
 

(210) 4-2020-42904 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.1.6; A1.13.10; 

16.3.15; 19.11.4; A19.11.25 
(591) Vàng, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP hóa chất thiết bị 
và vật tư KHKT Nghệ An  (VN) 
Số 100B, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
khối 1, phường Quán Bàu, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất tinh khiết (Pa).  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị trường học, thiết bị khoa học kỹ thuật, trang thiết bị y tế, vật tư 
tiêu hao dùng trong ngành y tế, dụng cụ thí nghiệm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; vệ sinh nhà cửa; vệ sinh chuồng trại; vệ sinh nhà 
máy, xí nghiệp, các khu đô thị.  

 

 
(210) 4-2020-42905 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hà Đại Phát  

(VN) 
Thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay 

tã cho trẻ em; quần tã bơi dùng một lần cho trẻ em; khăn vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2020-42906 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) HORIBA, LTD.  (JP) 

2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-
8510, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ phân tích nước; máy và dụng cụ phân 

tích và đo dung dịch hoặc chất lượng nước; thiết bị đo và kiểm tra chất lượng nước; thiết bị 

đo và kiểm tra độ ph; thiết bị đo và kiểm tra orp, cụ thể là thiết bị đo và kiểm tra để đo và 

kiểm tra điện thế oxy hóa khử; thiết bị đo và kiểm tra ion; thiết bị đo và kiểm tra độ dẫn 

điện; thiết bị đo và kiểm tra điện trở suất; thiết bị đo và kiểm tra độ mặn của nước; thiết bị 

đo và kiểm tra tds, cụ thể là thiết bị đo và kiểm tra để đo và kiểm tra thông số về tổng lượng 

chất rắn hòa tan; điện cực dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng nước, không dùng 

cho mục đích y tế; điện cực thủy tinh dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng nước, 

không dùng cho mục đích y tế; điện cực ph dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng 

nước, không dùng cho mục đích y tế; điện cực chọn lọc ion dùng để phân tích dung dịch 

hoặc chất lượng nước, không dùng cho mục đích y tế; bộ cảm biến dùng để phân tích dung 
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dịch hoặc chất lượng nước; bộ phát dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng nước; thiết 

bị đo và kiểm tra kết hợp dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng nước; thiết bị đo và 

kiểm tra nhỏ gọn dùng để phân tích dung dịch hoặc chất lượng nước 
 

 
(210) 4-2020-42907 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.4.9; 5.3.20 

(591) Vàng đồng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất - chế biến - xuất 
nhập khẩu trái cây Tam 
Nguyên  (VN) 
52 đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) túi lọc mãng cầu xiêm; bánh kẹo làm từ trái mãng cầu xiêm; tinh bột 

làm từ trái mãng cầu xiêm cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2020-42908 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu FASGREEN  
(VN) 
33 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống; cốc để uống; bình để uống; chai/lọ đựng nước uống dùng 

cho thể thao; bộ bát đĩa; hộp đựng đồ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2020-42909 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.9; 26.1.1; A5.3.15; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu FASGREEN  
(VN) 
33 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống; cốc để uống; bình để uống; chai lọ đựng nước uống dùng 

cho thể thao; bộ bát đĩa; hộp đựng đồ trang điểm.  
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(210) 4-2020-42910 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 

 
(210) 4-2020-42911 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-42923 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2020-42924 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Phúc  (VN) 
Thôn Việt Hùng, xã Nam Thanh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách; balo; vali; giỏ xách bằng da và giả da; balo bằng da và giả da; bóp ví 

bằng da và giả da. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; giày dép; tất (vớ); mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh quần áo thời trang, phụ kiện thời trang: thắt lưng (dây nịt), 
mũ (nón), tất (vớ), cà vạt, bóp, ví, túi xách, balo; mua bán: thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga 
trải giường, gối và hàng dệt khác; đại lý phân phối quần áo. 
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(210) 4-2020-42925 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-42926 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
Thái Lan  (VN) 
Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; bánh quy; bánh ngọt; bánh nướng; bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2020-42927 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
Thái Lan  (VN) 
Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước uống có 

ga; nước ép trái cây; nước ngọt. 
 
 

(210) 4-2020-42928 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 
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(210) 4-2020-42929 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-42930 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2020-42931 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BQ & Q  (VN) 
H75, khu nhà ở Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. 
 

 
(210) 4-2020-42932 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Đức Anh  
(VN) 
Số 8, ngõ 71, phố Đức Giang, phường 

Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; vòng bi cho ổ trục; 

bộ phận truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất. 
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(210) 4-2020-42933 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.24; 5.9.6; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh lá cây, 

tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Châu  (VN) 
01 số 06 khu dân cư Bình Điền, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: rau củ quả các loại. 

 

 
(210) 4-2020-42939 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Khương  (VN) 
361 đường Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán ăn uống chay; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán trà. 
 

 
(210) 4-2020-42940 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 13.1.1; 7.1.6; A7.1.12; A6.7.5 
(591) Xám đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
đầu tư STOCKTRADERS  (VN) 
29/9 Tam Châu, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2020-42941 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Thùy Trang  (VN) 
Mỹ Long, Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, uống. 
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(210) 4-2020-42942 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc POLO  
(VN) 
62 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa: quần áo, bộ quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn 

quàng cổ, váy.  

 
 

(210) 4-2020-42947 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAZANO  (VN) 
Số 5 ngõ Dã Tượng, phố Dã Tượng, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện máy vi tính, điện thoại, đồ chơi trẻ em, quần áo, 

giầy dép, phụ kiện thời trang, ba lô, túi xách, văn phòng phẩm.  

 

(210) 4-2020-42948 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 15.7.1; 25.1.6; 3.4.13 

(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh dương, trắng, đen, 

nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất thực phẩm Hải Châu  
(VN) 
117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Khô bò; khô trâu; khô heo; khô gà; khô mực; khô cá.  
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(210) 4-2020-42949 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 25.5.2; 15.7.1; 25.1.6 
(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Hải Châu  
(VN) 
117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Khô bò; khô trâu; khô heo; khô gà; khộ mực; khô cá.  

 

 
(210) 4-2020-42950 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 15.7.1; 25.1.6; 25.5.2 
(591) Hồng nhạt, đỏ, xanh dương, trắng, đen, 

nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Hải Châu  
(VN) 
117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Khô bò; khô trâu; khô heo; khô gà; khô mực; khô cá.  

 

 
(210) 4-2020-42951 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1; 26.1.5; 

1.15.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Diệp Minh Cường  (VN) 
108 Lô B c/c Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cacao; bánh; kem.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-42953 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
COFFEECHERRY Việt Nam  (VN) 
Số 17 ngõ 216 Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-42954 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thùy Trang  (VN) 
169/4 ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phở. 
 

 
(210) 4-2020-42955 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Võ Thị Thùy Dương  (VN) 

90/2E Hòa Bình, phường 5, quận 11, 
thành Phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc da; dịch vụ nha khoa. 
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(210) 4-2020-42956 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.7; 26.1.1; A11.1.6 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Vương Ngọc 
Thiện  (VN) 
323/4 Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở. 
 
 

(210) 4-2020-42958 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15 

(591) Đỏ, trắng, nâu, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FOOD-K  (VN) 
Nhà xưởng A1, Lô S-8, KCN Long Hậu 

mở rộng, đường Tân Tập-Long Hậu, xã 

Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo.  

 
 

(210) 4-2020-42960 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.2.7; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh nước biển 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viettin Legal  
(VN) 
81 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý văn bản; cập nhật và duy trì thông tin trong các bản đăng ký; dịch vụ đánh 

máy chữ; dịch vụ khai thuế. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý liên 

quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý. 
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(210) 4-2020-42961 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Trí Hải  (VN) 
Thôn 4 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; bình 

đun nước nóng cho nhà tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bệ 

xí vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, bình đun nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2020-42962 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Phạm Trí Hải  (VN) 
Thôn 4 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; bình 

đun nước nóng cho nhà tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bệ 

xí vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, bình đun nước nóng cho nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2020-42963 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại kỹ thuật & công nghệ 
Bình Tiên  (VN) 
11 đường 44 khu dân cư Bình Phú, 

phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; khẩu trang kháng khuẩn, lọc bụi (khẩu trang y tế); mặt 

nạ sử dụng cho nhân viên y tế; găng tay dùng cho mục đích y tế; quần áo bảo hộ dùng cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-42964 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và nước giải khát 
Nam Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 

cây; bia; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]. 

 

(210) 4-2020-42965 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

2.9.14; A2.9.17 
(591) Xanh đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách, dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2020-42966 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

2.9.14; A2.9.17 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao, dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-42967 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

2.9.14; A2.9.17 
(591) Xanh đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

(210) 4-2020-42968 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

2.9.14; A2.9.17 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao, dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2020-42969 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

2.9.14; A2.9.17; 25.7.25 
(591) Xanh đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao, dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-42970 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20; A25.7.22; 

A2.9.17; 2.9.14 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TCG Land  (VN) 
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia 
Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 
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Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân 
bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho 
chơi gôn. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-42971 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Home Center 
Việt Nam  (VN) 
119 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thi công và lắp đặt: các thiết bị điện, thiết bị nước, thiết 

bị công nghiệp, dụng cụ thiết bị nhà cửa đời sống, thiết bị số và điện máy. 
 

 
(210) 4-2020-42974 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước 

thơm. 
 

 
(210) 4-2020-42975 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: mỹ phẩm, khăn ướt, đồ dùng cho trẻ sơ sinh (cụ thể bình 

sữa, quần áo, khăn lau). 
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(210) 4-2020-42976 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

bệnh viện; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp (masage); dịch vụ tắm hơi. 
 

(210) 4-2020-42977 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-42978 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5; 25.7.25; 9.3.1; 

A9.3.9; 5.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: mỹ phẩm, đồ dùng cho mẹ và bé (như bình sữa cho trẻ em 

bú, bình sữa cho trẻ em tập uống, núm vú giả cho em bé, túi trữ sữa, miếng thấm chuyên 

dùng chống thấm sữa cho mẹ, nắp chai sữa dùng cho bình sữa cho trẻ em bú). 
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(210) 4-2020-42979 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Phúc Nam An  (VN) 
98 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn uống; quán café. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp). 
 

 
(210) 4-2020-42980 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi cho 
đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử 
lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2020-42981 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Thân Thị Kim Nhung  (VN) 
Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai     

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bồn chứa nước bằng inox và bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2020-42982 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh, trắng, da cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
thực tế HDTV Việt Nam   (VN) 
Tầng 3 số nhà 11 -15 ngách 61/4, ngõ 61 
Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ hãng 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo. 
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(210) 4-2020-42983 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
thực tế HDTV Việt Nam   (VN) 
Tầng 3 số nhà 11 -15 ngách 61/4, ngõ 61 
Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ hãng 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-42984 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.6; 26.2.7; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Hoan  (VN) 
Khu Mớ Khoắc, thị trấn Bo, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình    

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): đồ uống trên cơ sở socola, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở trà, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh quy, đồ uống cà phê có sữa; giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2020-42985 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 3.13.1 
(591) Xanh thổ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Komila Spa Việt Nam    (VN) 
SH1, Park 1, Park Hill, Time City, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2020-42986 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh, da cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
thực tế HDTV Việt Nam   (VN) 
Tầng 3 số nhà 11-15 ngách 61/4, ngõ 61 
Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ hãng 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-42987 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.1; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng, bạc, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
thực tế HDTV Việt Nam   (VN) 
Tầng 3 số nhà 11-15 ngách 61/4, ngõ 61 
Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội         

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ hãng 

quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-42988 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím, da cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

cô ban. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ sáng 
kiến kinh doanh tạo tác 
động MEVI  (VN) 
Số 04 ngách 3/16 ngõ 160 đường Phan 
Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo: 

marketing mục tiêu: nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

(210) 4-2020-42990 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuần Chay 
Xanh  (VN) 
945 Hưng Phú, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh     
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 

uống.  
 

 
(210) 4-2020-42992 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.3.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thịnh Đạt   (VN) 
Số 553/5 khu phố 4, phường An Phú, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (drap).  
 

 
(210) 4-2020-42994 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.11.7; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) MEXBIT HOLDINGS LTD (SC)   (SC) 

Suite 9, Ansuya Estate, Revolution 

Avenue, Victoria, Seychelles  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 

nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cứu hộ và giảng dạy; 

thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; 

vật mang, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc 

tương tự (analogue) chưa có dữ liệu được ghi sẵn và có thể tải xuống; máy tính và thiết bị 

ngoại vi của máy tmh; thiết bị và dụng cụ xác thực tiền tệ; bộ chuyển đổi tiền tệ bằng điện; 

thẻ an toàn, cụ thể là thiết bị mã hóa; phần mềm thanh toán; phần mềm thanh toán điện tử; 

phần mềm máy tính để tạo thuận lợi cho giao dịch thanh toán bằng phương thức điện tử; thẻ 

thông minh; máy đọc thẻ thông minh; phần mềm xử lý thanh toán điện tử tới và từ người 

khác; cổng giao tiếp thông minh; ứng dụng điện thoại có thể tải về; phần mềm quản lí tài 

chính; phần mềm máy tính để tạo ra các mô hình tài chính; phần mềm học máy (machine 

leaming) về tài chính; phần mềm máy tính liên quan đến xử lí các giao dịch tài chính; thẻ 

được mã hóa sử dụng liên quan đến chuyển tiền điện tử của giao dịch tài chính; phần mềm 

cho việc mua, bán, giao dịch, thanh toán, tất toán, đặt cọc và quản trị phiếu có giá; phần 

mềm ứng dụng cho điện thoại di động và điện thoại thông minh, cụ thể là, phần mềm sử 

dụng để tạo các thanh toán và giao dịch tài chính; phần cứng và phần mềm máy tính cho 

đồng tiền ảo; phần cứng và phần mềm máy tính cho đồng tiền kĩ thuật số. 
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Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hoạt động chức năng 

văn phòng; dịch vụ hãng thông tin thương mại; biên tập và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính; biên tập dữ liệu và thông tin kinh doanh vào cơ sở dữ liệu máy tính; đánh giá kinh 

doanh; dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và cố vấn liên quan tới phân tích kinh doanh; khảo sát kinh 

doanh thương mại; dịch vụ thông tin kinh doanh thương mại; dịch vụ thu thập thông tin 

cạnh tranh; phân tích giá thành; dịch vụ phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ so sánh 

giá cả; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ môi giới kinh 

doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần 

vốn.  
 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; công việc tài chính; công việc tiền tệ; phát hành phiếu có 

giá; cung cấp thông tin liên quan đến việc phát hành phiếu có giá; ký gửi những đồ vật quí 

giá; dịch vụ tài chính liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số; cung cấp thông tin liên quan đến 

dịch vụ lưu ký an toàn cho chứng khoán; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ lưu ký chứng 

khoán; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ lưu ký an toàn cho đồ vật có giá trị; dịch 

vụ cơ sở dữ liệu tài chính liên quan đến ngoại hối; trao đổi tài chính về tiền ảo; đổi tiền; 

giao dịch tiền tệ; giao dịch ngoại hối; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian thực; vận 

hành trao đổi tiền tệ; môi giới thanh khoản chứng khoán; môi giới tài chính phái sinh; môi 

giới cổ phiếu và các loại chứng khoán khác; dịch vụ môi giới đầu tư vốn; dịch vụ giao dịch 

chứng khoán điện tử; dịch vụ môi giới chứng khoán trên máy vi tính; môi giới đầu tư tài 

chính; tổ chức giao dịch chứng khoán vì lợi ích của việc trao đổi chứng khoán và các lợi ích 

tài chính khác; quản lý danh mục chứng khoán; môi giới chứng khoán; cung cấp thông tin 

và dữ liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ ngân 

hàng đầu tư; dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ tư vấn liên quan đến 

lập kế hoạch tài chính; lập kế hoạch ủy thác tài chính; sắp xếp các hoạt động gây quỹ kinh 

doanh; định giá đồng tiền; chuyển tiền điện tử cho các loại tiền ảo; giao dịch tài chính cho 

tiền ảo; chuyển quỹ điện tử; quản lý danh mục chứng khoán có thể chuyển nhượng; dịch vụ 

thông tin liên quan đến tài chính, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 

từ mạng internet; ngân hàng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; ngân hàng; ngân hàng 

trực tuyến. 
 

(210) 4-2020-42996 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.3.9; A2.3.16 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Hải Yến   (VN) 
132/74 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa 

Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quần áo thời trang, mũ nón và phụ kiện của chúng. 
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(210) 4-2020-42999 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Hoàng Thị Ngát   (VN) 

Hẻm 70 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà thảo mộc (không dùng cho y tế); trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc.  
 

 
(210) 4-2020-43000 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây đậm. 
(731) Nguyễn Chính Vị  (VN) 

Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, trưng bày rau củ quả tươi.  
 

(210) 4-2020-43001 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.1.25; 21.3.25; 26.3.1 
(591) Xanh lam, xanh lơ, trắng, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
M7   (VN) 
L18 -11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center
Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giải 
trí; cho thuê thiết bị trò chơi dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2020-43002 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.1.25; 21.3.25; 26.3.1 
(591) Xanh lam, xanh lơ, trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
M7   (VN) 
L18 -11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom 
Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giải 
trí; cho thuê thiết bị trò chơi dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2020-43003 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.5; 9.7.1; 6.1.2; 1.15.9 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Triệu Văn Mỹ  (VN) 

Xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc. 
 

(210) 4-2020-43004 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 9.7.1; 26.15.5 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Triệu Văn Mỹ   (VN) 
Xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo sìu châu, kẹo dồi lạc, kẹo vừng thanh, kẹo lạc, bánh ngọt, bánh nhãn.  
 
 

(210) 4-2020-43005 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  
(591) Đỏ, nâu nhạt. 

(731) JILGYUNGYI CO., LTD.   (KR) 

2F, 32, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa vệ sinh không chứa thuốc dùng cho phụ nữ; chế phẩm thụt 
rửa không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm thụt 

rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; chế phẩm làm 

sạch dùng cho cá nhân; xà phòng kháng khuẩn; xà phòng làm đẹp; nước hoa; miếng đệm 
làm sạch được tẩm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1499 

Nhóm 05: Chế phẩm rửa âm đạo cho mục đích y tế; chế phẩm chống nấm dùng cho âm đạo 
cho mục đích y tế; thuốc dùng cho bảo vệ và điều trị bệnh viêm âm đạo; nước rửa vệ sinh có 
chứa thuốc dùng cho phụ nữ; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa 
dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh; quần lót vệ sinh; giấy lau được thấm ướt có chứa 
thuốc; khăn giấy được thấm ướt có chứa thuốc.  

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế cho mục đích mỹ phẩm; dụng cụ soi âm đạo; dụng cụ làm giãn âm 
đạo; dụng cụ bơm cho mục đích y tế và ống tiêm; bơm tiêm dùng để vệ sinh âm đạo phụ 
nữ; bơm tiêm âm đạo; ống tiêm có chứa thuốc dùng cho mục đích y tế; bơm tiêm tử cung; 
âm đạo nhân tạo [dụng cụ hỗ trợ kích thích tình dục cho người lớn]; băng đàn hồi để băng 
bó; túi đựng chế phẩm thụt rửa [một bộ phận của thiết bị thụt rửa]; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ 
dùng cho mặt nhằm mục đích làm trắng da; cốc nguyệt san.  

 

(210) 4-2020-43006 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn công 

nghệ yến sào Miền Nam  (VN) 
68/9 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút các loại (ống hút làm bằng cỏ, bằng giấy, bằng tre, bằng tinh bột, bằng 
nhựa).  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống hút các loại (ống hút làm bằng cỏ, bằng giấy, bằng tre, bằng tinh 
bột, bằng nhựa).  

 
 

(210) 4-2020-43007 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Cam, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 

lý OCD  (VN) 
Số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự 
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(210) 4-2020-43008 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) AUTEL INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CORP., LTD.  (CN) 
7th, 8th, 10th Floor, Building B1, 
Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, 
Shenzhen, 518055, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy 

vi tính trên xe cộ]; bộ đọc mã vạch quang học; máy phân tích động cơ xe cộ bằng máy tính; 
thiết bị đo áp suất lốp xe; cảm biến để đo tốc độ; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được 
ghi hoặc có thể tải về; chương trình phần mềm máy tính có thể tải về; thiết bị âm thanh báo 
động; máy ghi dao động điện; cảm biến áp suất lốp xe ô tô; thiết bị kiểm định ô tô. 

 

(210) 4-2020-43009 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu, kem, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần sữa HMILK  

(VN) 
Căn hộ số 93 nhà P2, TT công ty cầu 1 
Thăng Long, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa làm từ các loại hạt (yến mạch, sữa hạnh nhân, sữa lạc, sữa hạt sen, sữa 

hạt điều, sữa hạt macca); sữa trên cơ sở quả hạch (sản phẩm thay thế sữa).  
 

 
(210) 4-2020-43010 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.5.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư DOJI  

(VN) 
Số 12, ngách 322/95/30, đường Mỹ 
Đình, tổ dân phố 13, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế; trang phục bảo hộ dùng cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2020-43011 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; 26.3.23; A26.11.8; 24.17.17 

(731) DENG QIUTING  (CN) 

No. 41, Team 1, Shangshuimei Village, 

Chengnan Street, Lianjiang, Guangdong, 

China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; thiết bị khử trùng; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị sưởi bỏ túi. 
 

 
(210) 4-2020-43012 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15; 5.9.6 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Hợp tác xã Tây Bắc  (VN) 
Tiểu khu 4, thị trấn Yên Châu, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi; tỏi đen (tất cả đã qua sơ chế và bảo quản). 
 

 
(210) 4-2020-43013 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 5.7.12; A5.7.22 

(591) Xanh lá cây, vàng, ghi, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
ZOCOBY  (VN) 
Số 45, ngõ 170, đường Trường Chinh, 

phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ 

quán cà phê; quán kem. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1502 

(210) 4-2020-43014 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 15.7.1; 1.15.15 

(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghệ Hiệp Phát  (VN) 
24 đường số 16 cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dao phay ngón, dao phay mặt, mảnh dao tiện, đài, cán dao phay phá, 

tiện, mũi khoan, taro, máy nung nhiệt, đầu dao, đầu kẹp dao, đầu gắn dao, đầu kẹp mũi 

khoan, bộ truyền dữ liệu, dầu cắt gọt kim loại, máy tách váng dầu, máy vệ sinh dầu, dây 

đồng, máy mài dao phay ngón, máy mài mũi khoan, máy hút sương dầu, máy taro, máy lọc 

dầu, máy tách váng dầu, máy vệ sinh dầu, máy dập chữ cầm tay, máy dập nhãn kim loại, 

dầu cắt gọt kim loại, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, dầu thủy lực, dầu bánh răng, dầu 

máy nén khí, dầu truyền nhiệt, dầu hộp số, dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2020-43015 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.7; 26.2.3; 26.1.2; 26.2.1 

(591) Nâu, trắng. 

(731) RIMAN CO., LTD.  (KR) 

15, Suseongmot 6-gil, Suseong-gu, 

Daegu 42203, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); gói mặt nạ dùng cho mỹ phẩm; 

mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm đánh răng. 
 

 
(210) 4-2020-43016 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Trắng, đỏ đậm. 

(731) Võ Văn Lãm  (VN) 
Số 25/24 L.khu 8-9, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2020-43017 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Lưu Đình Định  (VN) 
Thôn Cát Động, xã Kim Bài, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Dung dịch dinh dưỡng thủy canh trồng rau ăn quả; dung dịch dinh dưỡng thủy 

canh trồng rau ăn lá; dung dịch dinh dưỡng trồng cây.  
 

 
(210) 4-2020-43018 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.1; 1.15.15 

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH USERVICE Việt 
Nam  (VN) 
Nhà A7 khu Fivestar Mỹ Đình, lô DD, 

khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà làm từ cà phê.  
 

 
(210) 4-2020-43019 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.4; 24.15.21 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
ORGANICA  (VN) 
49F Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bành giò; bánh mì; bánh kẹo; ca cao; cà phê; gạo; bánh dày. 

 

Nhóm 32: Nước suối; nước tinh khiết; nước khoáng; nước uống đóng chai; nước ép trái cây; 

đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2020-43020 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Ngọc Gold  
(VN) 
Thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bỉm, sữa, quần áo thời trang trẻ em và người lớn, giấy 

vệ sinh, giấy ướt, khăn xô. 
 

 
(210) 4-2020-43021 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mơ Việt  (VN) 
Số 11 ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Quả mơ ngâm; mơ sấy; ô mai mơ; rau, củ, quả được bảo quản và chế biến. 
 

Nhóm 32: Nước cốt mơ; nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 33: Rượu mơ; rượu hoa quả. 
 

Nhóm 39: Du lịch sinh thái; du lịch. 
 

Nhóm 40: Chế biến nông sản. 
 

 
(210) 4-2020-43022 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Ngọc Gold  
(VN) 
Thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bỉm, sữa, quần áo thời trang trẻ em và người lớn, giấy 

vệ sinh, giấy ướt, khăn xô. 
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(210) 4-2020-43024 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
xây dựng Toàn Thành  (VN) 
371A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 

điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

 
(210) 4-2020-43025 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43026 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43027 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43028 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43029 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43030 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43031 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43032 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43033 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43034 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm HEALTHY BEAUTY  
(VN) 
451/24/14 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43035 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43036 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ vật liệu xây dựng 
Hòa Nam  (VN) 
Tổ 1, Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp lát, 

gạch thẻ); gạch granit; gạch trang trí. 
 

 
(210) 4-2020-43037 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
MEPHARCO  (VN) 
Số 45, ngõ 175/5, phố Định Công, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43038 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH MINTIT VINA  
(VN) 
669-671-667/2 đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực điện tử. 
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(210) 4-2020-43039 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; thức ăn cho 

gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho bê; thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá. 
 

 
(210) 4-2020-43040 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh ngọc bích, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH MINTIT VINA  

(VN) 
669-671-667/2 đường Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực điện tử. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính, thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực điện tử. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-43041 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng có chứa khoáng chất; 

chất bổ sung ăn kiêng có chứa vitamin và khoáng chất. 
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(210) 4-2020-43042 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) EATON CORPORATION  (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 

44122, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm cho gậy đánh gôn. 
 

 
(210) 4-2020-43043 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh ngọc bích, trắng. 

(731) Công ty TNHH MINTIT VINA  
(VN) 
669-671-667/2 đường Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính, thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực điện tử. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 

nghiên cứu dự án kỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2020-43044 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 25.5.25; 24.1.1 

(591) Trắng, đen, hồng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại nội 
thất Sức Sống Mới  (VN) 
D11/43D ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: chăn, ga, gối, nệm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1512 

(210) 4-2020-43045 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đen, đỏ, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ DOLPHIN  
(VN) 
59/2 khu phố 2, thị trấn Hóc Môn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế: thiết bị và dụng cụ y tế; thiết 
bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2020-43046 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 
20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm thanh; 
cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2020-43047 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
Số 13 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2020-43048 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt  (VN) 
Số 13 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2020-43049 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tùng Lâm   (VN)
100 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được rắc đường; rau củ được rắc đường (để làm mứt); hạt tẩm ướp hương 

vị; mứt gừng; nho khô; lạc đã chế biến.    
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh cốm; bánh xu xê; bánh chả; bánh vừng; bánh trung thu.   
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: trái cây được rắc đường, rau củ được rắc đường (để làm 
mứt), hạt tẩm ướp hương vị, mứt gừng, nho khô, lạc đã chế biến, bánh kẹo, bánh cốm, bánh 
xu xê, bánh chả, bánh vừng, bánh trung thu. 

 

 
(210) 4-2020-43050 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Mescell 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 29, đường Gamuda 3.5 khu đô 
thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; mấu dùng cho mục đích y tế; chất tạo huyết; 
dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch 
vụ phục hổi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện. 

 

 
(210) 4-2020-43051 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Mescell 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thư 29 đường Gamuda 3.5 khu đô 
thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng trong y tế 
hoặc thú y). 

 

Nhóm 05: Tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; máu dùng cho mục đích y tế; chất tạo huyết; 
dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ ngân hàng máu; dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ thụ tinh trong ống 
nghiệm; dịch vụ y tế; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc y tế. 
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(210) 4-2020-43052 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 4.3.3; 4.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Long 
Bình Thuận   (VN) 
40 Cao Hành, phường Phú Trinh, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; miến ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bánh mì; bánh 
ngọt; bánh kẹo; kem lạnh.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ hoa quả không có cồn.  
 

 
(210) 4-2020-43053 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 4.3.3; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Long 
Bình Thuận   (VN) 
40 Cao Hành, phường Phú Trinh, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; miến ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bánh mì; bánh 
ngọt; bánh kẹo; kem lạnh.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ hoa quả không có cồn.  
 

 
(210) 4-2020-43054 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và công nghệ UPMAX  
(VN) 
Số 15, ngõ 1 đường Trung Văn, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-43055 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và công nghệ UPMAX  
(VN) 
Số 15, ngõ 1 đường Trung Văn, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43056 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); 
và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho 
tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng tóc 
(mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm 
tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng tóc khô 
(không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe tóc (không chứa dược 
chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen 
(không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế phẩm 
chăm sóc da (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43058 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.25; 26.15.1; 25.5.25; 26.15.15 
(591) Bạc, đỏ, đen, trắng, xám, đỏ đậm, đỏ 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược mỹ phẩm THANH TRANG  
(VN) 
Số 139, đường Nguyễn Khang, tổ 31, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho người; 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng.  
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(210) 4-2020-43060 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2 
(591) Nâu đỏ, vàng nhạt, vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH  SEAGULL  (VN) 

8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu 
cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

 
(210) 4-2020-43061 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.6 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Phạm Thị Hường  (VN) 

Tổ 1, phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; quần tã dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh dạng 

nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; tã lót trẻ em. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy. 
 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; đồ chơi xây dựng; xe cộ đồ chơi điều 
khiển từ xa; đồ chơi nhồi bông; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi. 

 

(210) 4-2020-43063 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.4.2 
(591) Đen, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
NTV Việt Nam  (VN) 
Số 96, ấp Tân Phong, xã Tân Lập 2, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; vali. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước quả ép. 
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(210) 4-2020-43065 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 25.1.6; 9.1.10; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Fi Cao  (VN) 
Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch 

vụ cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2020-43068 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.6 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Vũ Văn Thành  (VN) 

Cụm 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: tỏi đen, giày, dép, quần áo, đồng hồ đeo tay, tai nghe, sạc dự 

phòng, cáp sạc, loa, áo chống nắng, áo khoác. 
 

 
(210) 4-2020-43069 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.30; 2.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh tím than, nâu. 
(731) LIN YI JIAN  (CN) 

No. 241-1, Shangchakou, Chakou 
Village, Tazhuang Town, Minqing 
County, Fujian Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang, rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: bia, đồ uống không cồn, rượu, đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2020-43070 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A14.1.19; A14.1.20; A14.1.22
(591) Tím, cam, xanh lá cây, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại QT Việt Nam  (VN) 
Số « 4.22, lô TT4, khu nhà ở sinh thái 
Xuân Phương, phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; thép góc; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; rầm đỡ bằng kim loại; khung kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-43071 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Xóm Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn; sơn chống 
thÊm. 

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét; xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]. 
 
 

(210) 4-2020-43072 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh men ngọc, nâu, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển thương mại Hoàng Lâm  
(VN) 
Số 238A, tổ 8, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-43074 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) ZHEJIANG YIGE ENTERPRISE 

MANAGEMENT GROUP CO., LTD.  
(CN) 
Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
Baiyang Sub-district, Jianggan District, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phấm để làm sạch; son môi; chế phẩm đánh răng; mặt 
nạ làm đẹp; tinh dầu để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm cho mặt và cơ thể 
(mỹ phẩm); bông dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2020-43076 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SAIB & CO INC.  (KR) 

2Fl., 28, Nonhyeon-ro 158-gil, Gangnam-
gu, Seoul 06024, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Lập kế hoạch quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn quảng cáo; sắp xếp 
quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ thông tin quảng cáo; môi giới quảng cáo; dịch vụ tư vấn 
quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; cung cấp không gian trên website để quảng cáo hàng hóa và 
dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng bá hàng hóa và dịch vụ bằng cách vận hành 
một trung tâm mua sắm toàn diện trực tuyến; cho thuê không gian quảng cáo trên internet; 
dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua bưu điện bằng viễn thông; xử lý 
quá trình đặt hàng; cung cấp thông tin trong lĩnh vực việc làm; dịch vụ quản trị kinh doanh 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; tổng hợp số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xử lý dữ liệu điện tử liên quan đến thông tin chăm sóc 
sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-43077 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Hoàng Phương Thúy  (VN) 

P206, V3-1 T/T Đại học giao thông, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo bơi; quần áo lót; quần áo may sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, quần áo bơi, quần áo lót, quần áo 
may sẵn. 

 
 

(210) 4-2020-43078 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu ISU  (VN) 
Số 7, ngách 299/21 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng; dược 
phẩm; chế phẩm chăm sóc kính áp tròng, cụ thể là dung dịch để khử trùng, làm sạch, làm 
ướt, làm giảm chấn, dùng để ngâm, dùng để bảo quản và/hoặc rửa kính áp tròng; chế phẩm 
điều trị dùng cho mắt, cụ thể là thuốc nhỏ mắt. 

 

Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; thấu 
kính đeo mắt; hộp đựng kính mắt. 

 

 
(210) 4-2020-43080 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đào tạo quốc tế Mint 
Group Việt Nam  (VN) 
Số 42, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43081 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Đặng Thị Hợi  (VN) 

Tổ 20, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ, homestay]; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-43082 (220) 19.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7; 4.3.19 
(591) Vàng nâu nhạt, vàng cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hale   (VN) 

130A/1, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt cá, trái cây và rau củ; hạt đã qua chế biến; 
mứt quả ướt [đã qua chế biến].  
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(210) 4-2020-43083 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Đen, xanh dương, xám đen. 
(731) Trần Châu Ngọc ánh   (VN) 

263/90 khu phố 2, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống; quán cà phê giải khát; quán trà sữa.  
 
 

(210) 4-2020-43084 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A25.3.3 
(731) Nguyễn Hữu Phước    (VN) 

30/5 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng].   
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], mắt kính, đồng hồ, đồ trang sức 
(vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  

 
 

(210) 4-2020-43085 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng ánh hồng, đen. 
(731) Nguyễn Hoàng Phúc  (VN) 

Khu phố 4, phường Phú Trinh, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nội y nữ và nam; quần áo định hình [quần áo mặc bên trong]; quần 

áo; quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo lót nội y nữ và nam, quần áo định hình [quần áo mặc bên trong], quần áo; quần áo 
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thời trang, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), 
găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], mắt kính, đồng 
hồ.  

 

 
(210) 4-2020-43086 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

VINAGRIN   (VN) 
Đường Trần Văn Giàu, khu phố 2, thị 
trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: thịt, cá, hải sản, rau củ; trái cây sấy; trái cây đông 
lạnh.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: thực phẩm đã qua sơ chế (thịt, cá, hải sản, rau củ), 
trái cây sấy, trái cây đông lạn, trái cây tươi, hoa tươi, rau củ tươi, động vật sống, hải sản 
tươi sống, nước ép trái cây, mứt quả ướt (đã qua chế biến), bánh kẹo, bánh mì, đồ uống 
không cồn, kem lạnh, rượu trái cây, đồ uống có cồn, hạt [ngũ cốc], hạt dinh dưỡng đã qua 
sơ chế hoặc chế biến (hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt chia, hạt dưa, hạt 
bí), bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà 
(chè), cà phê, ca cao, bột gạo, bột mì, rau củ quả tươi, nam tươi, nước mắm, nước tương dầu 
ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt (gia vị).  

 

 
(210) 4-2020-43087 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(731) Phạm Ngọc Huyền Trân   (VN) 

Số 46, Buôn Jok, xã Ea H'Ding, huyện 
Cư M'gar, tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], kính áp tròng (lens cận thị), kính 
râm đeo mắt, thấu kính đeo mắt, kính râm loại áp tròng, gọng kính cho kính đeo mắt, hộp 
đựng kính mắt, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ.  
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(210) 4-2020-43088 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Phan Thị Thanh Hoa   (VN) 
08.06 chung cư Bình Minh, khu phố 3, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 

quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang 

phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], kính áp tròng (lens cận thị), kính 

râm đeo mắt, thấu kính đeo mắt, kính râm loại áp tròng, gọng kính cho kính đeo mắt, hộp 

đựng kính mắt, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2020-43089 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15 

(731) Huỳnh Đăng Thông   (VN) 
79 đường 30/3, phường Bình Định, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 

gội đầu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 

trưng bày và giới thiệu: sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 

tinh dầu, nước hoa, tinh dầu, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng, 

thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, dụng cụ trang 

điểm (gương trang điểm, lược chải tóc, bông phấn, sơn móng tay, nước tẩy sơn móng tay), 

đồ vệ sinh cá nhân (bàn chải đánh răng, máy rửa mặt, bông tắm, dao cạo), xà phòng và chất 

tay rửa, bàn trang điểm, kệ đựng mỹ phẩm, khăn lau, quần áo, giày dép, túi đựng đồ trang 

điểm, túi xách, trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), mắt kính.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); dịch 

vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; tư vấn sử dụng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2020-43090 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Beuter   (VN) 

26 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 
quàng cổ [khăn choàng cổ]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng 
tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, đồ 
trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, titan, hợp kim).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: giày dép, mũ (nón), 
túi xách, ba lô, ví (bóp).  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang.  
 

 
(210) 4-2020-43095 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình) máy tính; phần mềm máy tính phục vụ cho việc truyền 
tải thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video thông qua internet; phần mềm thực tế ảo; 
phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm phục vụ chọ các công nghệ: dữ liệu lớn, khai phá dữ 
liệu và phân tích dữ liệu, chuỗi khối, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, điện toán lưới. 

 

 
(210) 4-2020-43096 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Vàng. 
(731) Đồng Xuân Sơn  (VN) 

Số 5 đường 97, khu phố 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. 

 

 
(210) 4-2020-43097 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 26.1.1; A26.11.12; 2.9.1 
(591) Tím, đen, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Em Đẹp Em Xinh  

(VN) 
Số 29 Bis Phan Xích Long, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43098 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.5.10; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.22; 7.1.6 
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Đức Bình   (VN) 
(Cơ sở sản xuất hương Thiên Lộc), thôn 
Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) và các nguyên liệu làm hương; mua bán: dầu thơm dùng 
để thắp đèn, bấc đèn, nến, nến thơm; mua bán: rượu, thuốc lá, chè (trà).  

 

 
(210) 4-2020-43099 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; 1.15.13 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Tú Quỳnh   (VN) 

Số nhà 48, ngõ 4, tập thể 829 thôn Yên 
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa; quần áo mưa; đồ đội đầu; giày dép đi mưa.  
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(210) 4-2020-43100 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 5.3.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 
Căn 0611, chung cư Gamuda The Two 
Residence, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân cụ thể: giày dùng ở bãi biển; giày cao cổ/giày ống; quần 

áo/trang phục; áo váy; áo nịt ngực; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; quần áo lót.   
 

 
(210) 4-2020-43101 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 
Căn 0611, chung cư Gamuda The Two 
Residence, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân cụ thể: giày dùng ở bãi biển; giày cao cổ/giày ống; quần 

áo/trang phục; áo váy; áo nịt ngực; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2020-43103 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MATHPRESSO INC.  (KR) 

132, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Thẻ có tranh, chữ và số [đồ dùng giảng dạy]; bản in đồ họa; mẫu tờ khai (in sẵn); 

phiếu quà tặng in sẵn dùng để mua sắm trực tuyến, không mã hóa; ấn phẩm (trừ sách và tạp 
chí xuất bản định kỳ); sách giáo khoa (dạng in); sách hướng dẫn (dạng in); sách hướng dẫn 
dùng cho mục đích giảng dạy; ấn phẩm giáo dục (dạng in); đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; báo cáo; sách; sách bài tập có chứa các bài tập; tạp chí xuất bản định kỳ; sổ tay 
hướng dẫn; sách tham khảo; sách dùng để học tập hoặc giấy, tài liệu; đồ dùng cho trường 
học [văn phòng phẩm]. 

 

 
(210) 4-2020-43104 (220) 19.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) MATHPRESSO INC.  (KR) 

132, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành triển lãm cuộc thi cho mục đích văn hóa và/hoặc mục đích 
khoa học; tổ chức các cuộc thi liên quan đến giáo dục; phổ biến tài liệu giáo dục; sắp xếp, 
tổ chức, đăng cai, tiến hành các sự kiện và các cuộc thi cho mục đích giáo dục; vận hành 
hoạt động của phòng đọc; xử lý ảnh kỹ thuật số để sản xuất phim video; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo, hội nghị và triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức đại hội và 
hội nghị cho mục đích văn hóa và giáo dục; cho thuê sách và các ấn phẩm khác (dịch vụ thư 
viện cho thuê); sản xuất chương trình âm thanh và video; dịch vụ thư viện điện tử; sắp xếp 
và tiến hành buổi hòa nhạc; dịch vụ giáo dục; dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục giảng 
dạy; xuất bản tài liệu giáo dục; hướng dẫn giảng dạy toán học thông qua thiết bị di động; 
cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được) thông qua thiết bị di động; học 
viện toán học; dịch vụ học từ xa được cung cấp trực tuyến; xuất bản sách và tài liệu học tập. 

 

 
(210) 4-2020-43105 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.18; 26.7.5; 26.7.25; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hào Thanh 
Long  (VN) 
96 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2020-43107 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh nước biển. 
(731) SEIBU ELECTRIC & MACHINERY 

CO., LTD.  (JP) 
3-3-1, Ekihigashi, Koga-shi, Fukuoka 
8113193, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể 
là bánh răng cơ học và cơ cấu nối cho máy móc; bộ truyền động và bánh răng, là bộ phận 
của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; van, bộ phận của máy 
móc; thiết bị khởi động dùng cho bộ khởi động van vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 09: Bộ khởi động chạy bằng điện dùng cho thiết bị đóng và mở tự động cửa chắn 
nước, cửa cống và van; thiết bị (chạy bằng điện) đóng và mở tự động cửa chắn nước, cửa 
cống và van; bộ khởi động điện dùng cho thiết bị đóng và mở van tự động; thiết bị điều 
khiển dùng cho bộ khởi động điện của thiết bị đóng và mở van tự động; bộ lưu trữ điện dự 
phòng; thiết bị phân phối điện; ắc qui và pin; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được. 
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(210) 4-2020-43108 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SEIBU ELECTRIC & MACHINERY 

CO., LTD.  (JP) 
3-3-1, Ekihigashi, Koga-shi, Fukuoka 
8113193, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể 

là bánh răng cơ học và cơ cấu nối cho máy móc; bộ truyền động và bánh răng, là bộ phận 
của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; van, bộ phận của máy 
móc; thiết bị khởi động dùng cho bộ khởi động van vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 09: Bộ khởi động chạy bằng điện dùng cho thiết bị đóng và mở tự động cửa chắn 
nước, cửa cống và van; thiết bị (chạy bằng điện) đóng và mở tự động cửa chắn nước, cửa 
cống và van; bộ khởi động điện dùng cho thiết bị đóng và mở van tự động; thiết bị điều 
khiển dùng cho bộ khởi động điện của thiết bị đóng và mở van tự động; bộ lưu trữ điện dự 
phòng; thiết bị phân phối điện; ắc qui và pin; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2020-43109 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.6; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Sơn HITECH  
(VN) 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tái chế kim loại; dịch vụ tái chế kim loại màu; dịch vụ tái chế ắc quy; 
dịch vụ luyện kim; dịch vụ tinh chế.  

 

 
(210) 4-2020-43111 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Ngọc Thanh Thanh   (VN) 
35 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng 
cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh); nước rửa tay 
diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn (chế phẩm chống ký sinh trùng).  
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Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy 
trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh), 
nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm diệt khuẩn (chế phẩm chống ký sinh trùng), khẩu trang y 
tế, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43112 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A1.1.9; A1.1.5 
(591) Tím, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài 

Gòn   (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2020-43113 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.6; 25.1.6; A26.4.18 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Sài 
Gòn Xưa  (VN) 
1036/71 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê nhân 
 

 
(210) 4-2020-43114 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A2.1.23; A11.3.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh, màu ghi, vàng cam, 

vàng chanh, nâu, đen, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thái 
Lâm  (VN) 
Số 28, đường Trương Văn Lĩnh, khối 1, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh mì kẹp nhân, bánh thịt nướng.  
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(210) 4-2020-43115 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 7.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản BLACKSTONES    (VN) 
Số 13 đường 20, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.   
 

Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền, vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; 
vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải đường sông; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê xe; cho thuê xe cộ.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; chụp ảnh dưới dạng vi phim; ghi băng video; thu băng 
video; ghi băng hình.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.     

 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ mai táng; dịch vụ hỏa táng. 
 
 

(210) 4-2020-43116 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản BLACKSTONES   (VN) 
Số 13 đường 20, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.   
 

Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền, vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; 
vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải đường sông; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê xe; cho thuê xe cộ.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; chụp ảnh dưới dạng vi phim; ghi băng video; thu băng 
video; ghi băng hình.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.     

 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ mai táng; dịch vụ hỏa táng. 
 

 
(210) 4-2020-43117 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.15.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản BLACKSTONES    (VN) 
Số 13 đường 20, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 36: Môi giới; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.     

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền, vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; 

vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải đường sông; dịch vụ vận tải cho các 

chuyến tham quan; cho thuê xe; cho thuê xe cộ.      

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; chụp ảnh dưới dạng vi phim; ghi băng video; thu băng 

video; ghi băng hình.     

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.    

 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ mai táng; dịch vụ hỏa táng. 
 

 
(210) 4-2020-43118 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu AP Việt Nam  (VN) 
Số 27/7 đường số 13, phường 16, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  
 

 
(210) 4-2020-43120 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 

2.7.23 

(591) Xanh, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám 
chuyên Khoa Nhi Nhi Đồng Sài 
Gòn  (VN) 
78 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích 

chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; 

dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2020-43121 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 

2.7.23 
(591) Xanh, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám 
chuyên Khoa Nhi Nhi Đồng Sài 
Gòn  (VN) 
78 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích 
chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; 
dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2020-43123 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A11.1.4; 8.1.25 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) LEE JAE IL  (KR) 

202/1704, Wonil Gadaeragok Apt, 
Inchang-dong, Curi-si, Gyeonggi-do, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá; gà chiên; tôm chiên; cá chiên; thịt lợn chiên. 
 

Nhóm 30: Bánh làm từ gạo; đồ gia vị; nước chấm; nước sốt; nước tương. 
 

 
(210) 4-2020-43125 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A11.3.7; A11.1.6 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng C.P  (VN) 
Số 223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan đến việc chuẩn bữa ăn. 
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(210) 4-2020-43126 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh rêu, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất trà Thiên 

Thảo  (VN) 
Số 423 đường Hùng Vương, thị trấn 
Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; trà tảo bẹ; cà phê; cà phê nhân tạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà, trà ướp lạnh, trà tảo bẹ, trà ô long, cà phê, cà 
phê nhân tạo, hương liệu cà phê, cà phê chưa rang, ca cao, trà túi lọc. 

 

 
(210) 4-2020-43127 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.7; 1.15.23; 26.1.1; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Trí Việt 
Phát  (VN) 
Số 81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, 
phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối chấm; sốt chấm (gia vị); sốt ướp (gia vị); hạt nêm; bột gia vị; bột chiên. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: muối chấm, sốt chấm (gia vị), sốt ướp (gia vị), hạt 
nêm, bột gia vị, bột chiên. 

 
 

(210) 4-2020-43128 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất trà Thiên 

Thảo  (VN) 
Số 423 đường Hùng Vương, thị trấn 
Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; trà tảo bẹ; cà phê; cà phê nhân tạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà, trà ướp lạnh, trà tảo bẹ, trà ô long, cà phê, cà 
phê nhân tạo, hương liệu cà phê, cà phê chưa rang, ca cao, trà túi lọc. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu 
(bar). 

 

(210) 4-2020-43129 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Trúc 
Anh  (VN) 
ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

      

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn tôm, cá; chế phẩm sinh học dùng trong 

nuôi trồng thủy sản; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; đồ uống y tế. 

 
Nhóm 40: Xử lý môi trường nước; dịch vụ làm sạch không khí; tiêu huỷ rác và chất thải; 
dịch vụ đốt rác và chất thải; tái chế rác thải và bã cặn; xử lý rác thải [chuyển hoá]. 

 

 
(210) 4-2020-43130 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.15; 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe C.C  (VN) 
Số 225/8 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); bệnh viện thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2020-43131 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.1.5; 26.1.1; A26.11.11; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đại Nghĩa  (VN) 
179A Nguyễn Hữu Thọ, ấp 1, xã Nhơn 
Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2020-43132 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH WINMAXX Việt 
Nam  (VN) 
52/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: bộ quần áo, quần áo, trang phục, quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2020-43133 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.7; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WINMAXX Việt 
Nam  (VN) 
52/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; quần áo; trang phục; quần áo may sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: bộ quần áo, quần áo, trang phục, quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2020-43134 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thổ Sinh  (VN) 
32/2 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-43135 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Quân 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, 
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2020-43136 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Quân 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, 
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2020-43137 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.20 
(591) Cam nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ BAMBOO GROUP  
(VN) 
R4-59 Hưng Phước 4, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh snack (bim bim); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-43138 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đỗ Ngọc Đức   (VN) 

Số 32A1 Sơn Tây, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn chứa 
rau quả; đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; chiết xuất trái cây (có cồn). 

 
 

(210) 4-2020-43139 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.7; 26.2.7; 

7.1.24; A7.1.12 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng á Việt 
Nam  (VN) 
Số 09, ngõ 01, tổ 24, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại định hình sơn tĩnh điện dùng trong xây dựng và công nghiệp; 
thanh kim loại định hình phủ vân gỗ dùng trong xây dựng và công nghiệp; thanh nhôm định 
hình sơn tĩnh điện dùng trong xây dựng và công nghiệp; thanh nhôm định hình phủ vân gỗ 
dùng trong xây dựng và công nghiệp. 
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(210) 4-2020-43140 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH POZAA  (VN) 
Số 12C ngõ 145 Quan Nhân, tổ 27, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Sữa chua trân châu (sữa chua dạng kem lạnh).  
 
 

(210) 4-2020-43141 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Mai Thị Thu Hà  (VN) 
Hẻm 151 đường Lương Định Của, tổ 6, 
phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, vòi sen, bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2020-43142 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Tím, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh LAVANG  (VN) 
G-024 khu Hưng Vượng, lô R16, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2020-43143 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.1; 7.1.24; 26.4.9; A26.11.7; 26.4.7; 

A7.1.11 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
phát triển bất động sản 
Thiên Hưng  (VN) 
Số 56 Nguyễn Đức Cảnh, phường An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
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(210) 4-2020-43144 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.4; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
AMI&M Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, số 1 Bà Triệu, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh hàng nông sản như sau: rau, hoa, trái cây, dược liệu dạng 

sấy khô pha trà, các loại thịt gia súc, gia cầm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng.  
 

 
(210) 4-2020-43145 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.13.1; A20.1.9 

(591) Xanh nước biển, trắng, vàng, đỏ, xanh 

non chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VN PAINT 
GROUP  (VN) 
Số 68, phố Trần Thái Tông, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2020-43146 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Linh   (VN) 
Số nhà 78 ngõ 76 tổ 12, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát; máy xay, nghiền thực phẩm dùng điện; máy ép thực phẩm đùng 

điện; robot hút bụi.  

 

Nhóm 09: Tivi; loa; ampli; đầu karaoke; micro.   

 

Nhóm 11: Bếp điện từ, thiết bị, dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ hút mùi nhà bếp; lò vi 

sóng; máy nước nóng lạnh; máy lọc nước.  
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(210) 4-2020-43147 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị gia 
dụng Châu Âu.   (VN) 
Số 122, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát; máy xay, nghiền thực phẩm dùng điện; máy ép thực phẩm dùng 
điện; robot hút bụi. 

 

Nhóm 09: Khóa cửa điện tử; thiết bị an ninh điện tử bằng vân tay, nhận diện khuôn mặt, 
mật khẩu; camera an ninh.   

 

Nhóm 11: Tủ hút mùi nhà bếp; lò vi sáng; máy nước nóng lạnh; máy lọc nước; nồi, xoong 
chảo dùng điện.   

 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo không dùng điện; đồ chứa đựng nhà bếp bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2020-43148 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 6.7.4 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng kiến trúc Bắc 
Trung Nam  (VN) 
55A/11 Lê Hồng Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; 
sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ làm kín công trình.  

 
 

(210) 4-2020-43149 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.11; 1.15.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, cam, xanh 

lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thời trang Đẹp 
Nhanh  (VN) 
Số 109 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), ba lô, túi 
xách tay, trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2020-43150 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.1; 2.9.8 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Aship  (VN) 
4H đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Thông tin về vận tải; vận tải; môi giới vận chuyển hàng hoá; thông tin về lĩnh vực 
vận tải; bao gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng.  

 
 

(210) 4-2020-43151 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH VINAPAPAYA  

(VN) 
Thửa đất số 37, tờ bản đồ số 11, tổ 5, khu 
phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

(210) 4-2020-43152 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ VINADA  
(VN) 
Thửa đất số 937, tờ bản đồ số 38, khu 
phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2020-43153 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Lộc  
(VN) 
Số 33 ngõ 83 Nguyễn Phúc Lai, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 17: Băng tan (chống rò rỉ nước) và lõi nhựa dùng để cuốn băng tan.  
 

 
(210) 4-2020-43154 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2020-43155 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Nga  (VN) 
Tổ 9, khu Phước Long, TTLT, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu 

gội đầu; hyđro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43156 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hồng Khuê  (VN) 
481/31/8 đường số 10, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; dầu xả tóc; nước xức tóc; 

chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2020-43157 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH H.A.F  (VN) 
Số 29, đường số 12, phường Cát Lái, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây sấy khô, trái cây đông lạnh, mứt trái cây, trái cây đóng hộp, 
trái cây trộn, trái cây tươi, rau củ quả tươi, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt đậu nành, hạt hướng 
dương, hạt ngũ cốc, bột ngũ cốc, hạt dẻ, hạt điều.  

 

 
(210) 4-2020-43158 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Cường  (VN) 
ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2020-43159 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tuyền  (VN) 
Xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng như: đèn LED (đèn điện tử); đèn trang trí; hệ 
thống chiếu sáng và đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2020-43160 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Phạm Thị Huệ  (VN) 
207C Gò Dưa, khu phố 2, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp). 
 

 
(210) 4-2020-43161 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Trần Tú Hồng  (VN) 
57 Trần Quý Cáp, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại. 
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(210) 4-2020-43162 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Trần Tú Hồng  (VN) 
57 Trần Quý Cáp, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn); tổ yến chưng sẵn; 
yến chế biến kiểu gói cháo (với thành phần yến là chủ yếu). 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); đồ uống các loại (không 
chứa cồn); các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống (cụ thể là: sữa và các sản phẩm từ yến, sữa, sữa đậu 
nành, rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, nước uống đóng chai), hàng lương thực 
thực phẩm (cụ thể là: gạo, bột dinh dưỡng, yến, sữa và các sản phấm từ sữa, trà (chè), ca 
cao, cà phê bánh, kẹo, thực phẩm chế biến); dịch vụ siêu thị và cửa hàng chuyên kinh doanh 
các sản phẩm nông sản thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43163 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.3; A7.1.9; A7.1.11; A5.1.12; 

A6.19.16; A6.19.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh, xám, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Sang  (VN) 
63/2 ấp Hoà, xã Đại Điền, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt gà chế biến, gà thịt (sống). 
 

 
(210) 4-2020-43164 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đoàn Minh Quân  (VN) 

9.06 lô A C/c Thủ Thiêm, lô P, phường 
Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng 
điện; vòi hoa sen; bình giữ nhiệt, dùng điện; nồi nấu đa năng.  
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(210) 4-2020-43165 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Kiến Minh  

(VN) 
Khu ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy 
rượu. 

 

 
(210) 4-2020-43167 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Thìn  (VN) 
Số 13 phố Lò Đúc, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương, nước xốt cà chua, tương ớt, tương ớt chua ngọt, nước xốt. 
 

 
(210) 4-2020-43168 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xám, trắng, xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ NVDENT  (VN) 
Số 179-181 Sư Vạn Hạnh, phường 03, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: thiết bị và dụng cụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2020-43170 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.3.1; A17.2.2; 26.3.1 (540) 

  

(731) Đặng Đình Trường   (VN) 
Tổ dân phố Cả, thị trấn Kép, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng 
sơn. 
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(210) 4-2020-43171 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43172 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43173 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43174 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43175 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-43176 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43177 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43178 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43179 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43180 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2020-43181 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43182 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WIINSACOM  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-43183 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chính   (VN) 
491/1 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh           

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm sau đây: quần áo, áo phao (trang phục), váy 

(đầm), giày (đồ đi ở chân), dép (đồ đi ở chân), mũ (nón), quần áo trẻ em, dây thắt lưng 
(trang phục), cà vạt (trang phục); dịch vụ tiếp thị để bán hàng; dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2020-43184 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.25; A9.7.19; 

1.15.21; 1.15.15; A11.3.7 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phan Trọng Vinh   (VN) 
267 Lê Văn Khương, phường Hiện 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-43185 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 5.7.27; A11.3.3; 2.9.1; 

5.7.1 
(591) Đen, nâu, cam đậm, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Đặng Quốc Dũng  (VN) 
1910, tổ 1, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cao cao; trà (chè); chế phẩm ngũ cốc; sôcôla.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê nhân tạo, cao cao, trà (chè), chế phẩm ngũ cốc, sôcôla.  
 

 
(210) 4-2020-43187 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SILAA  (VN) 
Số 27/245A Bùi Thị Xuân, phường Thủy 
Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; dịch vụ homestay (dịch vụ cho phép khách du lịch nghỉ 
lại tại các gia đình); dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2020-43188 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; 5.1.1; A5.1.16; 26.1.1; A26.1.18
(591) Trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Quỳnh   (VN) 
Phòng 307, lô A2, chung cư Phan Xích 
Long, đường Phan Xích Long, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; dịch vụ homestay (dịch vụ cho phép khách du lịch nghỉ 

lại tại các gia đình); dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời, khu nghỉ dưỡng. 
 
 

(210) 4-2020-43189 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lê Huỳnh Anh Khoa   (VN) 
262 Đặng Thúc Liêng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh                    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), tất (vớ), khăn quàng 

cổ (khăn choàng cổ), ba lô, túi xách, ví, đồ trang sức nữ trang, đồ trang sức mỹ nghệ. 
 
 

(210) 4-2020-43195 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị Ban 
Mai   (VN) 
Số 31 - 521/31, đường Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dụng cụ khí nén (máy bắn đinh), súng vặn bu-lông khí 

nén, máy nén khí, máy rửa xe, máy ra vào lốp, máy cân bằng lốp, cầu nâng ô tô, máy nâng 
hàng, xe nâng hàng, dụng cụ điện cầm tay (máy mài điện cầm tay, máy khoan điện cầm 
tay, máy cắt sắt dùng điện), tời điện nâng hàng, thiết bị nâng hàng (palang, ròng rọc, con 
đội, vận thăng, cẩu tháp), kích thủy lực, kích nâng thủy lực, ống dây thủy lực.  
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(210) 4-2020-43196 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại xuất nhập khẩu 
SOLIT   (VN) 
P.201, tầng 2, số 201 phố Bạch Mai, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; găng tay y tế; khẩu trang dùng trong y tế.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2020-43197 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại xuất nhập khẩu 
SOLIT    (VN) 
P.201, tầng 2, số 201 phố Bạch Mai, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; găng tay y tế; khẩu trang dùng trong y tế.   
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2020-43198 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại xuất nhập khẩu 
SOLIT    (VN) 
P.201, tầng 2, số 201 phố Bạch Mai, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; găng tay y tế; khẩu trang dùng trong y tế.   
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Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2020-43199 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.2; 3.7.1 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần sơn tổng 

hợp Hà Nội   (VN) 
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2020-43202 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 3.7.17; 24.11.3; A3.11.3 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Trung tâm quảng cáo và dịch 
vụ Phát Thanh  (VN) 
Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2020-43203 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 5.7.3; 5.7.2 
(591) Trắng, vàng đồng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Trung tâm quảng cáo và dịch 
vụ Phát Thanh  (VN) 
Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-43204 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. (540) 

 

(731) Trung tâm quảng cáo và dịch 
vụ Phát Thanh  (VN) 
Số Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2020-43205 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đỗ Thị Phương  (VN) 

R4-38 Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-43206 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, đỏ, trắng.
(731) Bệnh viện huyện Bình Chánh  

(VN) 
Số 1, đường số 1, trung tâm hành chính 
Huyện, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý. 

 

 
(210) 4-2020-43207 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhựa Gia Hân  (VN) 
99/6 Tân Thới Hiệp 07, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa: xô nhựa; chậu nhựa; bát nhựa; thìa nhựa; đũa nhựa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1554 

(210) 4-2020-43208 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Vàng đậm, đen, xám nhạt, xám đậm, 

trắng. 
(731) Ninh Quang Đạt  (VN) 

ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi; dịch vụ rửa xe; dịch vụ làm sạch đường phố; dịch vụ làm sạch 
tòa nhà (bề mặt bên ngoài); dịch vụ làm sạch tòa nhà (bên trong). 

 

 
(210) 4-2020-43209 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Xuất nhập khẩu Tuần Lộc  
(VN) 
Đội 8, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy; bộ sạc điện; thiết bị sạc pin; pin. 
 

 
(210) 4-2020-43210 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A11.3.3; 

A5.7.22; 5.9.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tea Chia Việt 
Nam  (VN) 
PG2/01 Vincom Thanh Hóa, đường 
Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn làm từ nước ép trái cây; đồ uống không cồn có hương vị 
trà; nước ép trái cây; sinh tố trái cây; chiết xuất của trái cây (không có cồn).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-43211 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) HANIL STS CORPORATION  (KR) 

2474-18, Gimpo-daero, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 21: Nồi nấu cơm dùng cho bếp ga; chảo bằng đất nung chống nóng; ấm/bình không 
dùng điện; nắp ấm/bình; van đóng kín của nắp nồi; chảo bằng đất nung; nồi nấu cơm không 
dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; nồi đất dùng trong nhà (không dùng điện) dùng để 
bào chế thuốc nam; nồi nấu không dùng điện; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi hấp không dùng điện; bình pha cà phê không dùng 
điện; chảo rán không dùng điện; bình đun nước nóng (không làm nóng bằng điện); dụng cụ 
trần trứng không dùng điện; xoong hầm thịt; nồi hấp bánh không dùng điện; lọ đựng hồ; bộ 
nồi nấu không dùng điện; nồi nấu (không dùng điện); chảo hầm không dùng điện; đồ pha 
trà; ấm trà; vạc để nấu; chảo chiên nhúng không dùng điện; quả cầu lọc để pha trà; chảo 
làm bỏng ngô không dùng điện. 

 
 

(210) 4-2020-43212 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Mạc Bảo Khánh  (VN) 
Số 05 Mỹ An 12, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), chất thay thế cà phê; bánh mì, bánh; kem lạnh.  
 
 

(210) 4-2020-43214 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) HANIL STS CORPORATION  (KR) 

2474-18, Gimpo-daero, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nướng bánh mì sandwich dùng điện; máy sấy tóc dùng điện; lò nướng dùng 
điện; nồi hấp chạy điện; tủ lạnh; máy làm sạch không khí dùng cho gia đình; máy sấy khô 
đồ giặt là, dùng điện; nồi chiên không dầu 

 
 

(210) 4-2020-43215 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) HANIL STS CORPORATION  (KR) 

2474-18, Gimpo-daero, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng điện; máy trộn chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép thực 

phẩm dùng điện; máy rửa bát cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng điện cho mục 

đích gia dụng; máy xay chạy điện cho mục đích gia dụng 
 

 
(210) 4-2020-43216 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 3.7.20; 7.3.2 

(591) Xanh ngọc, vàng đất, trắng. 

(731) Trương Hoàng Việt  (VN) 
90 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng 

hộp (dùng làm món ăn); thực phẩm làm tổ yến (chè yến, súp yến). 

 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát làm từ tổ chim yến (đồ uống không cồn); nước khoáng 

[đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ngọt (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán: tổ chim ăn được, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào 

đóng hộp (dùng làm món ăn), thực phẩm làm tổ yến (chè yến, súp yến), nước yến, nước giải 

khát làm từ tổ chim yến (đồ uống không cồn), nước khoáng [đồ uống], đồ uống không có 

cồn, nước ép trái cây, nước ngọt (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2020-43217 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) POSITEC GROUP LIMITED   (CN) 

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen' s 

Road East, Hong Kong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; máy cày 

[máy móc]; máy xới đất (máy móc); máy làm đất; máy phun chạy điện; máy rải, rắc (phân) 

trong nông nghiệp; máy rải phân bón; máy bơm; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; 

máy phát điện; máy sản xuất điện; máy gia công gỗ; máy quét; máy và thiết bị để làm sạch 

[dùng điện]; thiết bị rửa; dụng cụ vận hành bằng điện [dụng cụ cầm tay, không vận hành 

thủ công]; cờ lê điện; búa điện; máy khoan; máy khoan kiểu xung động; búa khoan [dùng 

điện]; máy khoan đứng; tua vít [dùng điện]; mũi khoan [bộ phận của máy] ; máy cưa; máy 

cưa soi; máy cưa vòng/cưa tròn [dụng cụ dùng điện]; máy xay nghiền gia dụng chạy điện; 

máy mài; máy đánh bóng; máy cắt; máy Router [là loại máy phay, bào, gia công gỗ, 

nhôm]; máy bào; súng thổi hơi nóng/súng nhiệt [dùng điện]; súng bắn keo nóng [dùng 

điện]; máy chạm trổ; máy nén khí; máy hàn điện; máy tiện [máy công cụ]; dụng cụ làm 
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vườn hoạt động bằng điện năng và động cơ xăng; máy cắt tỉa cây; máy thổi; kéo cắt dùng 

điện; máy cắt cỏ; máy tỉa hàng rào; cưa xích; máy xén cỏ; máy bơm dùng cho làm vườn; 

máy băm/cắt vật thừa/thải ra trong vườn; máy giặt áp lực cao; máy hút bụi chân không; máy 

quét đường; máy cào tuyết; máy làm sạch bể bơi; máy cắt cỏ, chạy điện; máy xay; súng bắn 

đinh [dùng điện]; động cơ và máy không dùng phương tiện giao thông trên bộ; súng phun 

sơn; kích đỡ [máy móc]; máy trộn; rô-bốt (máy móc tự động); quạt dùng để nén khí, hút và 

vận chuyển hạt; máy nông nghiệp; máy gia công gỗ; máy khắc trổ; máy nghiền; thiết bị 

nâng; thiết bị nắn thẳng; máy gia công kim loại; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; 

công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; súng phun dùng điện; thiết bị hàn nhựa 

dùng điện; thiết bị phun cát dùng điện; máy mài đùng giấy ráp; bộ khởi động cho động cơ 

và máy nổ; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy]; máy trộn dùng để trộn xi măng; 

máy bơm dùng để lấy xăng ra từ bình xăng của xe; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa]; 

(không có sản phẩm nào nói trên là linh kiện hàng không vũ trụ hoặc dụng cụ lắp đặt máy 

bay).  
 

Nhóm 08: Dụng cụ đỡ, giữ mũi khoan [công cụ cầm tay]; khoan cầm tay, vận hành bằng 

tay; mũi khoan cho khoan cầm tay; khoan khắc nét [khoan cầm tay, vận hành bằng tay]; tua 
vít, không dùng điện; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; cưa soi; cán cưa; cưa [dụng cụ cầm 

tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; cưa tỉa [dụng cụ cầm tay]; đĩa mài bằng đá 

nhám; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ mài sắc; búa [dụng cụ cầm tay]; búa tán 
đinh [dụng cụ cầm tay]; kích nâng, vận hành bằng tay; lưỡi kéo; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; 

công cụ để mài lưỡi cắt; lưỡi kéo cắt; lưỡi cưa tay; bánh mài dùng cho dao và lưỡi cắt; mỏ 

lết [dụng cụ cầm tay]; cờ lê tuýp [dụng cụ cầm tay]; cờ lê vặn ốc vít (điều chỉnh được) 
[dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; kìm cắt biểu bì; cái kìm; dụng cụ đục lỗ [công 

cụ cầm tay]; dụng cụ đột lỗ [công cụ cầm tay]; kìm nhổ đinh; dùi [dụng cụ cầm tay]; súng 

để bít/trét, không dùng điện; súng bắn (bơm) keo [dụng cụ cầm tay]; mỏ cặp; ê tô gắn bàn ª 
tô để bàn [dụng cụ cầm tay]; dây đeo giữ dụng cụ; cào [dụng cụ cầm tay]; cào (cỏ, đất) 

[dụng cụ cầm tay]; xẻng [dụng cụ cầm tay]; kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; cuốc [dụng cụ 
cầm tay]; mai [dụng cụ cầm tay] ; dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ làm 

vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ xén tỉa cây; kéo cắt; kéo lớn để cắt, tỉa, 

xén; kẹp [dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng]; kẹp [dụng cụ cầm tay]; dao pha [dao]; 
công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; bơm tay; bơm khí, thao tác bằng tay; bình phun thuốc trừ 

sâu [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ nhổ đinh, vận hành bằng tay; dục; vồ [dụng cụ cầm tay]; 

dụng cụ để nạo [công cụ cầm tay]; (không có sản phẩm nào nói trên là linh kiện hàng 
không vũ trụ hoặc dụng cụ lắp đặt máy bay).  

 

Nhóm 09: Bộ dò; thiết bị dò tìm đinh chạy bằng điện; thiết bị dò tìm đinh trên tường không 
chạy bằng điện; thiết bị chữa cháy; bộ đảo điện; thiết bị sạc cho ắc quy điện; bộ nguồn sạc 

dự phòng kiêm chức năng khới động/kích nổ; thiết bị giám sát dùng điện; rô- bốt giám sát; 

rô- bốt hình người có trí tuệ nhân tạo; rô-bốt điều khiển từ xa dùng điện; rô-bốt giám sát an 
ninh; loa phóng thanh; máy thu thanh; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần 

mềm ứng dụng di động có thể tải xuống được; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị định vị và 
theo dõi gps; ồ khóa điện; máy chụp ảnh, dùng điện; bộ sạc pin; ắc quy điện; bộ đổi điện; 

kính đeo mắt để bảo hộ lao động; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ 

và phòng chống cháy; găng tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; thiết bị phát hiện khói; máy 
dò đa năng; quần áo phản quang phòng chống tai nạn; đèn báo hiệu; mũ bảo hiểm; mặt nạ 

bảo hộ; (không có sản phẩm nào nói trên là linh kiện hàng không vũ trụ hoặc dụng cụ lắp 

đặt máy bay).  
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(210) 4-2020-43218 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A17.2.2; 2.9.1 

(591) Xanh ngọc, trắng, đen, tím hồng. 

(731) Trần Xuân Thảo Nguyên   (VN) 
611 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần áo; mũ; nón.  
 

 
(210) 4-2020-43219 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.23; 26.4.3; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh cô ban nhạt. 

(731) Công ty TNHH MTV Lux Quartz 
Việt Nam  (VN) 
Đường Tây Cảng Chân Mây, xã Lộc 

Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: đá, đá thạch anh nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2020-43221 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mã Hoa  (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2020-43222 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A11.1.2; A25.7.22; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu, cám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2020-43223 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2020-43224 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A25.7.22; 25.7.25; A11.3.3; A11.1.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh. 
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(210) 4-2020-43228 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; A26.11.9; A26.4.18 
(731) Nguyễn Thị Miên  (VN) 

Thôn Vân Mạc, xã Vân Du, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi; thiết bị cảm biến hồng ngoại; bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; 

micro; máy chiếu video. 
 

Nhóm 11: Đèn sân khấu; đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn led; đèn chiếu sáng 
ngoài trời. 

 

 
(210) 4-2020-43229 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Cẩm Duyên  

(VN) 
549/46 Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2020-43232 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) DELL INC.  (US) 

One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính, cụ thể là máy tính chủ; máy chủ lưu trữ; máy chủ liên kết 

mạng; phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là thiết bị lưu trữ và phục hồi dữ liệu, bao 
gồm bộ xử lý dữ liệu, mạng, bộ nhớ, phần mềm vận hành và bộ lưu trữ dữ liệu; phần mềm 
máy tính để quản lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, nối mạng và ảo hóa; thiết bị sao lưu dữ liệu và 
thiết bị khôi phục dữ liệu; thiết bị mạng máy tính, cụ thể là thiết bị chuyển mạch, bộ định 
tuyến, bức tường lửa và hệ điện thoại; phần mềm máy tính cung cấp an ninh mạng và bảo 
mật dữ liệu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ máy tính, cụ thể là sửa chữa phần cứng máy tính theo yêu cầu của khách 
hàng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là tư vấn máy tính, tùy biến phần mềm máy tính, thiết 
kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính, triển khai và cài đặt phần mềm máy tính. 
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Nhóm 45: Dịch vụ an ninh máy tính,  cụ thể là giám sát tình trạng an ninh của mạng máy 
tính và đưa ra phản hồi an ninh dựa trên báo động xâm nhập mạng. 

 

 
(210) 4-2020-43233 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA SEBUN 

KAGAKU (ALSO TRADING AS 
SEVEN CHEMICAL CO.,LTD.)  (JP) 
12-1, Taiheiji 1-Chome, Kashiwara-Shi, 
Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa rửa mặt làm từ ngũ cốc; chế phẩm rửa 
mặt; chế phẩm tẩy tế bào da chết không chứa thuốc cho mặt và toàn thân; chế phẩm tẩy tế 
bào chết cho da mặt; nước thơm để xức sau khi tắm; sữa dưỡng ẩm (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); huyết thanh (serum) làm đẹp; nước cân bằng da mặt mỹ phẩm; dầu làm đẹp (cho 
mục đích mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng môi [dùng 
cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; phấn dưỡng thể [cho mục đích mỹ phẩm]; chế 
phẩm tạo lớp nền trang điểm; kem che khuyết điểm [mỹ phẩm]; chất nền trang điểm dưới 
dạng bột nhão; phấn trang điểm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm 
dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; phấn mắt; bút kẻ đường viền mi mắt; phấn má 
dùng để trang điểm; dầu thơm; chế phẩm chăm sóc tóc, không dùng cho mục đích y tế; 
thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc [cho mục đích mỹ phẩm]; dầu gội xả cho tóc [dầu gội xả]; 
dầu xả tóc; chế phẩm ủ phục hồi tóc không chứa thuốc cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
kích thích mọc tóc [cho mục đích mỹ phẩm]; dầu gội đầu không chứa thuốc; sữa tắm dạng 
gel, không cho mục đích y tế; sữa rửa mặt;  xà phòng bánh; mỹ phẩm dùng cho cá nhân; 
sữa dưỡng thể (cho mục đích mỹ phẩm); nước thơm dưỡng thể (cho mục đích mỹ phẩm); 
kem dưỡng thể (cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm để 
tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm tạo bọt (cho mục đích mỹ phẩm); 
nước thơm dùng sau khi cạo râu; thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí; 
chế phẩm làm thơm không khí; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng 
chống đổ mồ hôi; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; 
chất làm se (săn) da dùng cho mục đích mỹ phẩm; muối để tắm không dùng cho mục đích y 
tế; thuốc nhuộm râu; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà 
phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; sữa làm sạch cho mục đích vệ sinh; chế phẩm collagen cho mục đích mỹ phẩm; 
chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm để tẩy màu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); 
bộ mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho 
trẻ em; kem làm trắng da; hình trang trí bóc dính được cho mục đích mỹ phẩm; gel làm 
trắng răng; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; chất làm bóng răng giả; xà phòng khử 
mùi; chế phẩm làm rụng lông; sáp để làm rụng lông; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dầu gội khô không chứa thuốc; nước thơm cô-lô-
nhơ; tinh dầu; chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; lông mi giả; móng (tay, 
chân) giả; chế phẩm xông hơi [nước hoa]; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tạo màu 
cho tóc; nước xức tóc không chứa thuốc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm làm 
thẳng tóc; hương thơm để thắp; chất làm bóng môi; hộp son môi; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế phẩm để 
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chăm sóc móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; dầu 
làm bóng móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc 
bền nếp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch răng giả; nước thơm; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo râu; đá 
cạo râu [chất làm se]; xà phòng không chứa thuốc;  chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43235 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; bàn máy tính; ghế tựa [ngồi]; ghế ngồi; ghế ngồi văn phòng; ghế ngồi khi sử 
dụng máy tính; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-43236 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; bàn máy tính; ghế tựa [ngồi]; ghế ngồi; ghế ngồi văn phòng; ghế ngồi khi sử 
dụng máy tính; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2020-43237 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 3.7.17; 26.15.15; A26.11.9; 

26.13.25 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 
Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; bàn máy tính; ghế tựa [ngồi]; ghế ngồi; ghế ngồi văn phòng; ghế ngồi khi sử 
dụng máy tính; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2020-43238 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1; 3.7.17; 26.15.15; A26.11.9; 

26.13.25 

(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., 

Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; bàn máy tính; ghế tựa [ngồi]; ghế ngồi; ghế ngồi văn phòng; ghế ngồi khi sử 

dụng máy tính; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; bánh xe nhỏ cho đồ đạc, không 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-43244 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A7.1.9; A7.1.11; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.14; 

6.3.11; A6.3.12; 6.1.2; 26.11.3 

(591) Xanh nhạt, xanh lá cây, xanh lá đậm, 

trắng. 

(731) Đinh Thị Thảo  (VN) 
Khu công vụ cán bộ huyện Vân Hồ, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò, củ, quả sấy khô; dầu thực vật; sản phẩm chế biến từ thịt động 

vật.  
 

 
(210) 4-2020-43245 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 6.1.2; 26.4.4; 26.4.7; 25.5.2 

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo Việt Dũng Gia Lai  
(VN) 
03 Hùng Vương, phường Diên Hồng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2020-43248 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Bá Bạo   (VN) 
Thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Sen tắm, vòi hoa sen, chậu rửa (gắn cố định), bệ xí vệ sinh, ống dẫn nước dùng 

cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi cho đường ống.  
 

 
(210) 4-2020-43249 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.5.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH May Mặc Hoàng 
Tùng   (VN) 
Thôn Bi Kiều, xã Trung Chính, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); bít tất ngắn cổ; quần áo 

lót.  
 

 
(210) 4-2020-43252 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.3; A5.3.14; 5.3.20 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam    (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin 

thương mại, cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 

quan hệ công chúng.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách, tổ chức 

các cuộc thi thể thao, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xếp hạng của người 

dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 
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(210) 4-2020-43253 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; A5.3.14; 5.3.20 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần báo cáo 
đánh giá Việt Nam   (VN) 
Phòng 2508, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin 

thương mại, cung cấp xếp hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 
quan hệ công chúng.   

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], tổ chức và điều khiển hội nghị, xuất bản sách, tổ chức 
các cuộc thi thể thao, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xếp hạng của người 
dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2020-43254 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-43255 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-43256 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-43257 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-43258 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2020-43259 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2020-43260 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2020-43261 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2020-43262 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-43263 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2020-43264 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43265 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43266 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1569 

(210) 4-2020-43268 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43269 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH LUXURY68  (VN) 
Số nhà 17A, ngách 32, ngõ 133 đường 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; máy trò chơi video; dụng cụ rèn luyện 

hình thể; thiết bị trò chơi. 
 

 
(210) 4-2020-43270 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đỏ đô, đỏ gạch, vàng nhạt, vàng ánh kim.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
GMD  (VN) 
Số 103 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo sinh khối 
khô (dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm tươi (dùng cho mục 
đích y tế), đông trùng hạ thảo ký chủ khô (dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo sinh 
khối tươi (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-43271 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Cẩm Linh  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 34, đường Âu Cơ, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận của phương tiện giao thông - bầu phanh; bầu trợ lực phanh; cóc chỉnh 
phanh; bầu trợ lực côn; cần kéo phanh; van chia hơi đường phanh. 
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Nhóm 17: Gioăng xilanh; phớt để cách nhiệt, cách điện; phớt để cách ly; vòng đệm làm cho 
kín; gioăng đệm kín; vòng để bịt kín; ống mềm, không bằng kim loại - ong cao su. 

 

 
(210) 4-2020-43272 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.11; 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
ABBIE OH Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, 15 Thái Phiên, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần án; giày; mũ; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2020-43273 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
hữu nghị Việt Mỹ  (VN) 
Số 7 Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43274 (220) 20.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Trung  (VN) 
Thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách tay; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-43275 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43276 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-43277 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 Nhà B, Hồ Đình, Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-43278 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương đậm. (540) 

 

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL  (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện/môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước/hệ thống làm sạch nước; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước. 

 
 

(210) 4-2020-43279 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL  (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 
cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện/môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 

 
(210) 4-2020-43280 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL  (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học].  

 

 
(210) 4-2020-43281 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL   (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học].  

 

 
(210) 4-2020-43282 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL   (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học].  
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(210) 4-2020-43283 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL   (VN)
Số 24 Biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 
cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương tiện môi 
trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học].  

 

 
(210) 4-2020-43284 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 4.5.21 
(731) JIAK CO., LTD.  (TH) 

11/13 Moo 3, T. Banbor, A. Mueang 
Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa dừa; món súp cà ri đỏ kiểu thái, loại đóng hộp dùng ngay; món súp cà ri 
xanh kiểu thái, loại đóng hộp dùng ngay; món súp cà ri vàng kiểu thái, loại đóng hộp dùng 
ngay; món súp cà ri kiểu thái vị cay nhẹ, loại đóng hộp dùng ngay (món cà ri panang); món 
súp của người hồi giáo kiểu thái, loại đóng hộp dùng ngay (món súp massamum); món súp 
chua cay kiểu thái, loại đóng hộp dùng ngay (món súp tom yum); súp gà kiểu thái, loại 
đóng hộp dùng ngay (món súp tom kha). 

 

Nhóm 30: Xốt ớt loại ngọt [gia vị]; tương ớt lên men kiểu thái lan, loại rất cay (tương ớt 
sriracha) [gia vị]; xốt ớt dùng cho hải sản [gia vị]; xốt cho món mì xào thái lan [gia vị]; 
nước mắm [gia vị]; cà-ri đỏ kiểu thái dạng sệt [gia vị]; cà-ri xanh kiểu thái dạng sệt [gia vị]; 
cà-ri vàng kiểu thái dạng sệt [gia vị]; cà-ri kiểu thái dạng sệt vị cay nhẹ (cà ri panang) [gia 
vị]; cà-ri kiểu thái dạng sệt cho món cà-ri massamun của người hồi giáo [gia vị]; xốt sệt cho 
món súp tom yum [gia vị]; xốt sệt cho món súp tom kha [gia vị]; ớt đỏ ngâm giấm [gia vị]; 
ớt xanh ngâm giấm [gia vị]; mì gạo. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước dừa dùng làm đồ uống; nước ép dưa 
hấu; nước ép dứa; nước ép cam; nước ép nho; nước ép chanh; nước ép dâu tây. 

 

 
(210) 4-2020-43286 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3; 1.15.21; 26.1.1 
(731) FACEBOOK, INC.  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California  94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm có thể tải xuống để nối mạng xã hội và tạo và 
tương tác với cộng đồng trực tuyến; công cụ phát triển phần mềm; phần mềm có thể tải 
xuống để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (api); phần mềm có thể tải xuống 
để tạo, sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, tạo dòng, 
liên kết, chú giải, biểu lộ tình cảm, bình luận, tương tác với, nhúng và chia sẻ hoặc cung cấp 
môi trường điện tử, hình ảnh, video, âm thanh, nội dung nghe nhìn, dữ liệu và thông tin qua 
mạng internet và mạng truyền thông; phần mềm có thể tải xuống cho phép truyền hình ảnh, 
âm thanh, nội dung nghe nhìn và video và dữ liệu; phần mềm có thể tải xuống để sửa ảnh 
chụp, hình ảnh và âm thanh, video và nội dung nghe nhìn; phần mềm có thể tải xuống để 
thu thập, quản lý, tổ chức, đồng bộ và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm thương mại 
điện tử có thể tải xuống được cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch điện tử thông qua 
mạng internet và mạng truyền thông; phần mềm có thể tải xuống để gửi và nhận cảnh báo 
tin nhắn, thông báo và nhắc nhở điện tử; phần mềm công cụ tìm kiếm; phần mềm thực tế ảo 
có thể tải xuống; phần mềm thực tế tăng cường có thể tải xuống; phần mềm thực tế hỗn hợp 
có thể tải xuống; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống; phần mềm có thể tải xuống để 
tích hợp dữ liệu điện tử với môi trường thế giới thực nhằm mục đích giải trí, giáo dục, chơi 
trò chơi, truyền thông, và nối mạng xã hội; phần mềm có thể tải xuống để chuyển đổi ngôn 
ngữ tự nhiên thành các lệnh có thể thực thi trên máy; phần mềm có thể tải xuống, cụ thể là 
giao diện thông dịch để tạo thuận lợi cho việc tương tác giữa con người và máy móc; phần 
mềm trợ lý ảo có thể tải xuống để có thể thực hiện các tác vụ hoặc dịch vụ thay mặt người 
sử dụng được kích hoạt bởi thông tin nhập từ người dùng, nhận biết về vị trí và thông tin 
trực tuyến; phần mềm có thể tải xuống cung cấp bản đồ điện tử; phần mềm có thể tải xuống 
để tổ chức sự kiện, tìm kiếm sự kiện, sắp lịch và quản lý các sự kiện; phần mềm thương mại 
điện tử có thể tải xuống được cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch thương mại điện 
tử thông qua mạng máy tính toàn cầu và mạng truyền thông; phần mềm nhận biết vị trí có 
thể tải xuống để tìm kiếm, xác định và chia sẻ vị trí; phần mềm có thể tải xuống để tạo, 
quản lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần mềm kiểm tra, quản lý dùng cho 
cha mẹ; phần mềm có thể tải xuống để tạo thuận lợi tương tác và truyền thông giữa con 
người và nền tảng ai (trí tuệ nhân tạo); giao diện lập trình ứng dụng (api) sử dụng để phát 
triển nền tảng ai (trí tuệ nhân tạo); phần mềm tải xuống được để tổ chức sự kiện, tìm kiếm 
sự kiện, sắp xếp lịch và quản lý sự kiện; phần mềm máy vi tính; phần mềm có thể tải xuống 
được để gửi và nhận tin nhắn, cảnh báo, thông báo và nhắc nhở điện tử; phần mềm có thể tải 
xuống để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm có thể tải xuống 
để tạo, quản lý và truy cập nhóm trong cộng đồng ảo; phần mềm có thể tải xuống được sử 
dụng trong quản lý mối quan hệ của khách hàng (crm); phần mềm nhắn tin có thể tải xuống 
được. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ marketing và quảng cáo, quảng bá; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị 
trường và thông tin thị trường; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua 
mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là lập kế hoạch truyền 
thông và mua các phương tiện truyền thông cho người khác, đánh giá thương hiệu và dịch 
vụ định vị thương hiệu cho người khác và dịch vụ thu mua quảng cáo cho người khác; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo và marketing; dịch vụ trung gian thương mại bản chất là 
tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi và bán dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba thông qua 
mạng máy tính và mạng truyền thông; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán 
hàng hóa và/hoặc dịch vụ; kết nối người mua và người bán thông qua môi trường mạng trực 
tuyến; dịch vụ nối mạng kinh doanh; dịch vụ tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động; dịch 
vụ quảng cáo, cụ thể là là cung cấp việc cho thuê không gian quảng cáo định loại qua mạng 
internet và mạng truyền thông; biên tập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và 
cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến trong lĩnh vực đã được phân loại; xúc tiến bán hàng 
cho người khác bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thẻ quà tặng trả trước, cụ thể 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1575 

là phát hành phiếu quà tặng mà có thể đổi ra hàng hóa hoặc dịch vụ; dịch vụ quảng cáo để 
thúc đẩy nâng cao nhận thực của công chúng về từ thiện, nhân đạo, tình nguyện viên, dịch 
vụ công cộng và dịch vụ cộng đồng và các hoạt động nhân đạo; dịch vụ quảng cáo qua 
phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cụ thể là quản lý mối quan hệ 
với khách hàng; dịch vụ quảng cáo; phân phát quảng cáo cho người khác thông qua mạng 
internet và mạng truyền thông; dịch vụ quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
hình thức phân phát quảng cáo qua mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ quảng cáo, 
cụ thể là dịch vụ quản lý chiến dịch, xác định mục tiêu, triển khai và tối ưu hóa quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; tư vấn kinh doanh liên quan 
đến các hoạt động marketing; dịch vụ tư vấn chiến lược thương hiệu; thiết kế vật liệu quảng 
cáo cho người khác; cung cấp các nhắc nhở và thông báo điện tử. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính, cụ thể là cung cấp giao dịch điện tử và các 
phương thức thanh toán bảo đảm; xử lý điện tử các dữ liệu thanh toán hóa đơn cho người 
dùng mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ xử lý 
giao dịch thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng điện tử; dịch vụ xử lý giao dịch thanh 
toán; cung cấp dịch vụ thanh toán di động điện tử cho người khác; dịch vụ tài chính; dịch vụ 
xử lý thanh toán; dịch vụ giao dịch  tài chính; tạo thuận lợi và sắp xếp việc quyên góp và 
phân bổ quyên góp gây quỹ; dịch vụ từ thiện, cụ thể là điều phối việc mua sắm và phân bổ 
tài trợ tiền tệ từ các cá nhân và công ty cho các bên thứ ba. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ chia sẻ ảnh, video và dữ liệu, cụ thể là truyền điện tử các tệp ảnh số, 
video và nội dung nghe nhìn giữa những người dùng internet; dịch vụ viễn thông; cung cấp 
truy cập tới máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến; dịch vụ viễn thông, 
cụ thể là, truyền điện tử dữ liệu, tin nhắn, đồ họa, ảnh, hình ảnh, video, nội dung nghe nhìn 
và các tệp tin; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để thông tin về các chủ đề quan tâm chung; 
cung cấp các liên kết truyền thông trực tuyến để truyền thiết bị di động và người dùng 
internet tới các trang web khác; tạo thuận lợi truy cập tới websites bên thứ ba hoặc tới nội 
dung điện tử của bên thứ ba thông qua đăng nhập vạn năng; cung cấp phòng trò chuyện trực 
tuyến, dịch vụ nhắn tin tức thời, và bảng thông báo điện tử; dịch vụ phát âm thanh, văn bản 
và video trên mạng internet hoặc mạng truyền thông khác; dịch vụ truyền giọng nói trên 
giao thức ip (voip); dịch vụ truyền thông thông qua hệ điện thoại; cung cấp quyền truy cập 
tới cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh vực nối mạng xã hội và giới thiệu làm quen và hẹn hò 
mang tính xã hội; dịch vụ viễn thông và dịch vụ máy tính mạng ngang hàng, cụ thể là 
truyền điện tử hình ảnh, nội dung nghe-nhìn và nội dung video, ảnh chụp, video, dữ liệu, ký 
tự, tin nhắn, quảng cáo, thông tin quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và thông tin; 
truyền và truyền trực tiếp video, nội dung nghe nhìn và nội dung nghe nhìn tương tác qua 
internet; dịch vụ hội thảo từ xa qua âm thanh và hình ảnh, video; dịch vụ viễn thông, cụ thể 
là dịch vụ truyền và nhận dữ liệu thông qua mạng viễn thông; dịch vụ truyền thông bằng 
điện thoại di động; dịch vụ nhắn tin qua trang web; dịch vụ nhắn tin tức thời; chuyển đổi 
điện tử giọng nói, dữ liệu, âm thanh, video, ký tự và đồ họa có thể truy cập được thông qua 
mạng máy tính, internet và mạng viễn thông; dịch vụ chia sẻ ảnh và dịch vụ chia sẻ video. 

 
Nhóm 42: Cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để tổ chức sự 
kiện, tìm kiếm sự kiện, sắp xếp lịch và quản lý các sự kiện; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung 
cấp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu thông qua mạng internet và mạng truyền thông; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để nối mạng xã hội, tạo 
cộng đồng ảo, và truyền âm thanh, video, hình ảnh, văn bản, nội dung và dữ liệu; dịch vụ 
nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp), cụ thể là lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính 
của người khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm thương mại điện tử không tải 
xuống được cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch thương mại điện tử thông qua 
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mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) cung cấp 
phần mềm để gửi và nhận tin nhắn, thông báo và cảnh báo điện tử và để tạo thuận lợi cho 
các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng internet và mạng truyền thông; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được cho phép phát triển, đánh giá, thử 
nghiệm và bảo dưỡng ứng dụng phần mềm di động cho thiết bị truyền thông điện tử có thể 
mang theo, cụ thể là điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính cầm tay và máy 
tính bảng; cung cấp dịch vụ xác thực người sử dụng bằng việc sử dụng phương thức đăng 
nhập một lần và công nghệ phần mềm cho các giao dịch thương mại điện tử; cung cấp dịch 
vụ xác thực người sử dụng cho các giao dịch chuyển vốn điện tử, giao dịch thẻ tín dụng và 
thẻ ghi nợ và giao dịch séc điện tử sử dụng phương thức đăng nhập một lần và công nghệ 
phần mềm; cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (api) cho phép người sử dụng thực hiện 
giao dịch thương mại điện tử qua internet; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
không tải xuống được để xử lý thanh toán điện tử; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas) 
cung cấp phần mềm máy tính cho phép người dùng thực hiện giao dịch kinh doanh và giao 
dịch thương mại điện tử; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) để sử dụng 
trong nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, video, hình ảnh, văn bản, nội dung và dữ liệu; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để nhắn tin điện tử; cung 
cấp quyền truy cập tạm thời tới phần mềm máy tính không tải xuống được để cung cấp bản 
đồ điện tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm để cung cấp bản đồ 
điện tử; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để tìm 
kiếm, xác định và chia sẻ vị trí; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để thực hiện việc đặt chỗ trước và giữ chỗ; nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (api) cung cấp phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi để thực hiện việc đặt chỗ trước 
và giữ chỗ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để tạo thuận 
lợi tương tác và truyền thông giữa con người và nền tảng ai (trí tuệ nhân tạo); nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi tương tác và truyền 
thông giữa con người và nền tảng ai (trí tuệ nhân tạo); thiết kế hiệu ứng thực tế ảo và thực tế 
tăng cường để sử dụng trong chỉnh sửa ảnh chụp, ảnh, video và nội dung nghe nhìn; cung 
cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để tạo, chia sẻ, phân tán và 
đăng quảng cáo; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để 
chỉnh sửa ảnh chụp, ảnh và âm thanh, video và nội dung nghe nhìn với bộ lọc ảnh và hiệu 
ứng thực tế tăng cường (ar), cụ thể là đồ họa, hoạt ảnh, ký tự, hình vẽ, thẻ định vị, thẻ siêu 
dữ liệu, siêu liên kết; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp nền phần mềm để 
nối mạng xã hội, quản lý nội dung nối mạng xã hội, tạo cộng đồng ảo và truyền hình ảnh, 
nội dung nghe nhìn và nội dung video, ảnh chụp, video, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, quảng 
cáo, thông tin quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và thông tin; cung cấp trực 
tuyến phần mềm hỗ trợ cá nhân không tải xuống được; cung cấp trực tuyến phần mềm hỗ 
trợ xã hội không tải xuống được; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống 
được để gửi và nhận tin nhắn điện tử, cảnh báo, thông báo và nhắc nhở; cung cấp quyền sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được dùng để tạo thuận lợi cho các 
cuộc gọi truyền giọng nói trên giao thức ip (voip), cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, tin 
nhắn ký tự, tin nhắn điện tử, tin nhắn tức thời và dịch vụ nối mạng xã hội trực tuyến; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm cho phép hoặc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cuộc gọi truyền giọng nói trên giao thức ip (voip), cuộc gọi điện thoại, 
cuộc gọi video, tin nhắn ký tự, tin nhắn điện tử, tin nhắn tức thời và dịch vụ nối mạng xã hội 
trực tuyến; cung cấp trang web có chứa thông tin trong lĩnh vực công nghệ và phát triển 
phần mềm thông qua mạng internet và mạng truyền thông; cung cấp quyền sử dụng tạm 
thời phần mềm máy tính không tải xuống được để sử dụng trong chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh 
chụp và ghi và chỉnh sửa video; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm 
cho phép hoặc tạo thuận lợi để chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh chụp và ghi và chỉnh sửa video; 
phát triển phần mềm; cung cấp phần mềm trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ 
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thể là cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát triển và bảo dưỡng ứng dụng, phần mềm, trang web 
và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực truyền thông không dây, truy cập thông tin di động và quản 
lý dữ liệu từ xa để phân phát không dây nội dung tới máy tính cầm tay, máy tính xách tay 
và thiết bị điện tử di động; nhà cung cấp dịch vụ ứng dựng (asp); cung cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải xuống được để tạo, sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, 
đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, tạo dòng, liên kết, chú giải, biểu lộ tình cảm, bình luận, 
tương tác với, nhúng, truyền và chia sẻ hoặc cung cấp môi trường điện tử, hình ảnh, video, 
âm thanh, nội dung nghe nhìn, dữ liệu và thông tin qua mạng internet và mạng truyền 
thông; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm và ứng dụng trực tuyến không tải xuống 
được để quản lý mối quan hệ với khách hàng (crm); nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) 
cung cấp phần mềm để quản lý mối quan hệ với khách hàng (crm); dịch vụ máy tính, cụ thể 
là nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) để 
quản lý mối quan hệ với khách hàng (crm); dịch vụ xác minh người sử dụng, cụ thể là dịch 
vụ xác minh thông tin xác thực điện tử sử dụng công nghệ để xác minh thông tin của công 
ty và cá nhân; dịch vụ xác thực định danh, cụ thể là dịch xác minh thông tin xác thực điện 
tử sử dụng công nghệ để xác minh thông tin của công ty và cá nhân; dịch vụ xác thực định 
danh trong kinh doanh, cụ thể là dịch vụ xác minh thông tin xác thực điện tử sử dụng công 
nghệ để xác minh thông tin của công ty và cá nhân. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ nối mạng xã hội trực tuyến; cung cấp dịch vụ trợ giúp cho người khác để 
đáp ứng các nhu cầu cá nhân, cụ thể là đặt chỗ trước và giữ chỗ, tạo thuận lợi cho việc mua 
hàng của cá nhân, sắp xếp việc vận chuyển cho cá nhân và thực hiện các thỏa thuận cá nhân 
đã được yêu cầu, cung cấp các khuyến nghị về sản phẩm và dịch vụ, cung cấp thông tin 
khách hàng cụ thể để  đáp ứng các nhu cầu cá nhân. 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; vacxin. 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách bằng kim loại; tường bằng kim loại; trần bằng kim loại; 
buồng bằng kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được); câu thang gác bằng kim 
loại; sàn nâng bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ); màng lọc khí (bộ phận của máy 
móc và động cơ); máy làm sạch đế giày; buồng thối khí (dùng trong công nghiệp); quạt cắt 
gió (máy cắt gió); băng tải.    

 
Nhóm 10: Tủ cấy vô trùng (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế); tủ an toàn 
sinh học (dùng trong y tế); tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế); 
máy chiết rót cách li dùng trong y tế (dùng trong y tế), dây chuyền sản xuất an toàn sinh 
học (rabs) dùng trong y tế; tủ an toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh; 
tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng trong y tế); tủ cấy không có bàn dùng cho dây chuyền 
sản xuất (klb) (dùng trong y tế); tủ an toàn loại để bàn (dùng trong y tế); máy cách li vô 
khuẩn dùng trong y tế; máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao (dùng 
trong y tế); tủ cấy vi sinh loại thao tác hai mặt (dùng trong y tế); thiết bị chống nhiễm 
khuẩn khí h202; phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di chuyển 
được); xe đấy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm; ghế hành lang an toàn trong bệnh 
viện; buồng áp suất âm dùng cho bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di chuyển được); 
thiết bị an toàn sinh học cho giường bệnh; buồng đặc biệt dùng cho bệnh nhân bị bệnh lao, 
phổi (có thể di chuyển được); phòng khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm sinh học; phòng 
bệnh áp suất âm (có thể di chuyển được); giường di chuyển bệnh nhân cần cách ly dùng 
trong bệnh viện.   

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; điều hòa không khí; đèn; máy sấy; bộ lọc 
không khí; lò sấy sạch; bồn rửa tay; thiết bị khử trùng không khí; buồng tắm khí; hộp lọc 
Hepa (đế lọc không khí); tủ hút khí độc (dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế); 
thiết bị lọc và khử trùng không khí di động.   

 
Nhóm 19: Sàn vinyl chống tĩnh điện; sàn vinyl tĩnh điện; sàn vinyl đồng nhất; sàn vinyl 
không đồng nhất; vinyl dạng tấm; vinyl dạng cuộn.   

 
Nhóm 20: Tủ quần áo; tủ đưa hàng (không phải loại đặc dụng); tủ đưa hàng có băng tải 
(không phải loại đặc dụng); bàn ghế; tủ đựng đồ; bàn công nghiệp; bàn thí nghiệm (không 
phải loại đặc dụng); bàn thao tác bằng kim loại; giường; giường dùng trong bệnh viện; 
khung giá kệ bằng kim loại.   

 
Nhóm 21: Máy bắt côn trùng; bẫy côn trùng; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh mua bán các mặt hàng sau: sơn, 
cửa bằng kim loại, vách bằng kim loại, tường bằng kim loại, trần bằng kim loại, buồng bằng 
kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được), cửa cuốn kết hợp với máy bắt côn trùng, 
tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ), màng lọc khí (bộ phận của máy móc và 
động cơ), máy làm sạch đế giầy, buồng thổi khí (dùng trong công nghiệp), tủ hút khí độc 
(dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế), quạt cắt gió (máy cắt gió), tủ cấy vô trùng 
(dùng trong y tế), tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế), tủ an toàn sinh học (dùng trong y tế), tủ 
an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế), máy chiết rót cách li dùng trong 
y tế (dùng trong y tế), dây chuyền sản xuất an toàn sinh học (rabs) dùng trong y tế, tủ an 
toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh, tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng 
trong y tế), tủ cấy không có bàn dùng cho dây chuyền sản xuất (klb) (dùng trong y tế), tủ an 
toàn loại để bàn (dùng trong y tế), máy cách li vô khuẩn dùng trong y tế, máy cách li đặc 
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biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao (dùng trong y tế), tủ cấy vi sinh loại thao tác hai 
mặt (dùng trong y tế), thiết bị chống nhiễm khuẩn khí H202, phòng bệnh dành cho bệnh 
nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di chuyến được), xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh 
truyền nhiễm, ghế hành lang an toàn trong bệnh viện, buồng áp suất âm dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di chuyển được), thiết bị an toàn sinh học cho giường 
bệnh, buồng đặc biệt dùng cho bệnh nhân bị bệnh lan, phổi (có thể đi chuyển được), phòng 
khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm sinh học, phòng bệnh áp suất âm (có thể di chuyển 
được), giường di chuyển bệnh nhân cần cách ly dùng trong bệnh viện, máy và thiết bị làm 
sạch không khí, điều hòa không khí, đèn, máy sấy, bộ lọc không khí, lò sấy sạch, bồn rửa 
tay, thiết bị khử trùng không khí, buồng tắm khí, hộp lọc Hepa (để lọc không khí), tủ quần 
áo, tủ đưa hàng (không phải loại đặc dụng), tủ đưa hàng có băng tải (không phải loại đặc 
dụng), bàn ghế, tủ đựng đồ, bàn công nghiệp, máy bắt côn trùng, bẫy côn trùng, thiết bị 
điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng phòng mổ; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng 
sạch; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí; xây dựng, lắp đặt hệ thống kho bảo 
quản sạch; lắp đặt phòng sạch di động.  

 

 
(210) 4-2020-43290 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.7.17; 26.4.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh lá, trắng, xanh da trời, cam, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Airtech Thế 
Long    (VN) 
Số 144, phố Việt Hưng, tổ 3, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách bằng kim loại; tường bằng kim loại; trần bằng kim loại; 
buồng bằng kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được); câu thang gác bằng kim 
loại; sàn nâng bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ); màng lọc khí (bộ phận của máy 
móc và động cơ); máy làm sạch đế giày; buồng thối khí (dùng trong công nghiệp); quạt cắt 
gió (máy cắt gió); băng tải.    

 
Nhóm 10: Tủ cấy vô trùng (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế); tủ an toàn 
sinh học (dùng trong y tế); tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế); 
máy chiết rót cách li dùng trong y tế (dùng trong y tế), dây chuyền sản xuất an toàn sinh 
học (rabs) dùng trong y tế; tủ an toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh; 
tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng trong y tế); tủ cấy không có bàn dùng cho dây chuyền 
sản xuất (klb) (dùng trong y tế); tủ an toàn loại để bàn (dùng trong y tế); máy cách li vô 
khuẩn dùng trong y tế; máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao (dùng 
trong y tế); tủ cấy vi sinh loại thao tác hai mặt (dùng trong y tế); thiết bị chống nhiễm 
khuẩn khí H202; phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di chuyển 
được); xe đấy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm; ghế hành lang an toàn trong bệnh 
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viện; buồng áp suất âm dùng cho bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di chuyển được); 
thiết bị an toàn sinh học cho giường bệnh; buồng đặc biệt dùng cho bệnh nhân bị bệnh lao, 
phổi (có thể di chuyển được); phòng khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm sinh học; phòng 
bệnh áp suất âm (có thể di chuyển được); giường di chuyển bệnh nhân cần cách ly dùng 
trong bệnh viện.   

 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; điều hòa không khí; đèn; máy sấy; bộ lọc 
không khí; lò sấy sạch; bồn rửa tay; thiết bị khử trùng không khí; buồng tắm khí; hộp lọc 
Hepa (đế lọc không khí); tủ hút khí độc (dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế); 
thiết bị lọc và khử trùng không khí di động.   

 
Nhóm 19: Sàn vinyl chống tĩnh điện; sàn vinyl tĩnh điện; sàn vinyl đồng nhất; sàn vinyl 
không đồng nhất; vinyl dạng tấm; vinyl dạng cuộn.   

 
Nhóm 20: Tủ quần áo; tủ đưa hàng (không phải loại đặc dụng); tủ đưa hàng có băng tải 
(không phải loại đặc dụng); bàn ghế; tủ đựng đồ; bàn công nghiệp; bàn thí nghiệm (không 
phải loại đặc dụng); bàn thao tác bằng kim loại; giường; giường dùng trong bệnh viện; 
khung giá kệ bằng kim loại.   

 

Nhóm 21: Máy bắt côn trùng; bẫy côn trùng; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh mua bán các mặt hàng sau: sơn, 
cửa bằng kim loại, vách bằng kim loại, tường bằng kim loại, trần bằng kim loại, buồng bằng 
kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được), cửa cuốn kết hợp với máy bắt côn trùng, 
tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ), màng lọc khí (bộ phận của máy móc và 
động cơ), máy làm sạch đế giầy, buồng thổi khí (dùng trong công nghiệp), tủ hút khí độc 
(dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế), quạt cắt gió (máy cắt gió), tủ cấy vô trùng 
(dùng trong y tế), tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế), tủ an toàn sinh học (dùng trong y tế), tủ 
an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế), máy chiết rót cách li dùng trong 
y tế (dùng trong y tế), dây chuyền sản xuất an toàn sinh học (rabs) dùng trong y tế, tủ an 
toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh, tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng 
trong y tế), tủ cấy không có bàn dùng cho dây chuyền sản xuất (klb) (dùng trong y tế), tủ an 
toàn loại để bàn (dùng trong y tế), máy cách li vô khuẩn dùng trong y tế, máy cách li đặc 
biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao (dùng trong y tế), tủ cấy vi sinh loại thao tác hai 
mặt (dùng trong y tế), thiết bị chống nhiễm khuẩn khí H202, phòng bệnh dành cho bệnh 
nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di chuyến được), xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh 
truyền nhiễm, ghế hành lang an toàn trong bệnh viện, buồng áp suất âm dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di chuyển được), thiết bị an toàn sinh học cho giường 
bệnh, buồng đặc biệt dùng cho bệnh nhân bị bệnh lan, phổi (có thể đi chuyển được), phòng 
khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm sinh học, phòng bệnh áp suất âm (có thể di chuyển 
được), giường di chuyển bệnh nhân cần cách ly dùng trong bệnh viện, máy và thiết bị làm 
sạch không khí, điều hòa không khí, đèn, máy sấy, bộ lọc không khí, lò sấy sạch, bồn rửa 
tay, thiết bị khử trùng không khí, buồng tắm khí, hộp lọc Hepa (để lọc không khí), tủ quần 
áo, tủ đưa hàng (không phải loại đặc dụng), tủ đưa hàng có băng tải (không phải loại đặc 
dụng), bàn ghế, tủ đựng đồ, bàn công nghiệp, máy bắt côn trùng, bẫy côn trùng, thiết bị 
điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng phòng mổ; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng 
sạch; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí; xây dựng, lắp đặt hệ thống kho bảo 
quản sạch; lắp đặt phòng sạch di động.  
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(210) 4-2020-43296 (220) 20.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KICHY Việt Nam  
(VN) 
Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43299 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 2.1.1; A11.3.7; 25.7.20; A25.7.22 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREENFEED 
Việt Nam   (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; gia cầm, không còn sống; cá (không còn sống); thực 

phẩm trên cơ sở cá; trứng; trứng nghiền thành bột; thịt lợn ướp; xúc xích, lạp xưởng. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; vật nuôi để gây giống; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp; cá còn 

sống; gia cầm sống. 
 

 
(210) 4-2020-43300 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và công nghệ UPMAX  
(VN) 
Số 15, ngõ 1 đường Trung Văn, phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-43301 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.4.1; 26.4.9; A24.15.7; 

26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất - thương mại Gia Khánh  
(VN) 
Số nhà 1341 đường Trường Chinh, tổ 11, 

thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy hút mùi.  

 

Nhóm 35: Mua bán bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy hút mùi.  
 

 
(210) 4-2020-43303 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PCT 24  (VN) 
Xóm 18, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu ngói.  
 

 
(210) 4-2020-43304 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ESTABLISHMENT   (VN) 
595/61 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống trái cây không cồn; nước (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; bia; nước 

ép trái cây, đồ uống có sữa (trong đó sữa chiếm rất ít, không cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; rượu mùi; rượu vang; rược 

cốc tai; rượu hỗn hợp.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phệ; khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ 

cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); quầy rượu.  
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(210) 4-2020-43305 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 5.5.19; A5.5.21; 

A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kiều 
Trang Bình Minh  (VN) 
Số 4514/3, tổ 3, ấp Mỹ Phước 2, xã Mỹ 
Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi năm roi không hạt (tươi). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả bưởi.  
 

 
(210) 4-2020-43306 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.24; 5.7.24; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 

26.11.3 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh biển 

đậm, xanh biển nhạt, cam đậm, cam 
nhạt, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Mekonggreen  (VN)
ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 31: Quả dưa lưới tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý trưng bày và giới thiệu quả dưa lưới tươi.  
 

 
(210) 4-2020-43307 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh nước biển nhạt, xanh nước 

biển đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân  (VN) 
81/3 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Chả cá hấp; chả cá chiên; chả ram tôm đất; chả cá bao trứng cút cốm; chả cá bao 
trứng cút; chả cá quấn xả.  

 
Nhóm 30: Tương ớt. 
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(210) 4-2020-43308 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Trần Văn Duyên  (VN) 
Xóm mới, tổ 25, phường Ngọc Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát, nước rửa bồn cầu-toilet, nước lau sàn, 

nước xả vải.  

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2020-43309 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
33 Năm Châu, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm, nước hoa; mặt nạ; kem làm trắng da  

 

Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43310 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, hồng, cam, 

tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
trí - giáo dục và ẩm thực 
Long Gia   (VN) 
873/7 đường Long Phước, khu phố 

Trường Khánh, phường Long Phước, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao 

và văn hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2020-43311 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.3.3;  

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh nõn 

chuối, hồng, cam, tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
trí - giáo dục và ẩm thực 
Long Gia   (VN) 
873/7 đường Long Phước, khu phố 

Trường Khánh, phường Long Phước, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao 

và văn hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2020-43312 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.3.2; A26.3.6; 

26.13.25 

(731) Võ Thị Thùy Dương  (VN) 
90/2E Hòa Bình, phường 5, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc da; dịch vụ nha khoa.   
 

 
(210) 4-2020-43313 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghiệp xuất 
nhập khẩu Vân Phụng  (VN) 
1456G/1 đường 3/2, phường 2, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2020-43314 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại AUGCHARM  (VN) 
32 Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2020-43315 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH HANOPRO (Việt 
Nam)  (VN) 
Số 23 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính 
[đồ dùng văn phòng]; chất dính [keo dán] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng; băng dính 
không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình; băng cách điện, cách nhiệt; sơn 
ngăn cách điện, nhiệt. 

 
 

(210) 4-2020-43316 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
sự kiện Bến Thành  (VN) 
C-1304, PetroVietnam Landmark, 69 
Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ hội thảo từ xa; phát 
chương trình truyền hình và dịch vụ truyền hình.  

 

(210) 4-2020-43317 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.7; A2.1.23; 4.5.21 
(591) Cam, xanh lam, đỏ. 

(540) 

 

(731) Trương Ngọc Tuyền  (VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  
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Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2020-43318 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 26.4.11; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH GREEN SERVICES 

Việt Nam  (VN) 
H3-TT10, khu đô thị mới Xuân Phương, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe hơi; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe hơi; dịch vụ rửa xe.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2020-43319 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.11; 3.7.13; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần bao bì dầu 

khí Việt Nam  (VN) 
Lô A 1-3 Khu Công nghiệp Trà Kha, 
phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 16: Bao bì giấy, bao bì các tông, bao bì làm bằng chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2020-43320 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.11.8; 24.15.21; 

A5.11.13; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xám, xanh dương, đỏ, trắng.
(731) Công ty TNHH sản xuất chế 

biến nông thủy sản xuất 
khẩu Thuận Phong  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1588 

(511)   Nhóm 30: Hủ tiếu. 
 

 
(210) 4-2020-43321 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.11.8; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, xám, xanh dương, đỏ, trắng.
(731) Công ty TNHH sản xuất chế 

biến nông thủy sản xuất 
khẩu Thuận Phong   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phở. 
 

 
(210) 4-2020-43322 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.1.25; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Mai Đặng Tiến Dũng  (VN) 

279/6 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ làm tóc; 
dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm móng (nails). 

 

 
(210) 4-2020-43323 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH IPLUS PRO Việt 

Nam  (VN) 
ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến 
Tường, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2020-43324 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.24; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2020-43325 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.3.2; 5.3.20; 5.7.3; 20.7.1; A1.1.10; 

A1.1.3; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Trung tâm tư vấn pháp luật - 
Hội Luật gia Quận 4  (VN) 
65 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2020-43326 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược và mỹ phẩm Mai WHITE  
(VN) 
532/1/92 khu y tế kỹ thuật cao, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2020-43327 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 19.13.22 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Quận 12  (VN) 
111 đường TCH 21, KP 3, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2020-43328 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.7; 

26.4.10; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khu công 
nghiệp Gilimex  (VN) 
45 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-43329 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng cam, xanh lam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Sơn Hợp Nhất  (VN) 
Số 10, ngách 29/78 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất phủ sơn; chất pha loãng son; chất hãm màu; men cho sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sơn, vecni, chất phủ sơn, chất pha loãng sơn, chất 
hãm màu, men cho sơn. 

 

 
(210) 4-2020-43330 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Lương Tri  (VN) 
P407, tòa N6B, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất phủ sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; giấy xây dựng; đá xây dựng; gỗ; gạch; 

vữa. 
 

 
(210) 4-2020-43331 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Lương Tri  (VN) 
P407, tòa N6B, KĐT Trung Hòa Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất phủ sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; giấy xây dựng; đá xây dựng; gỗ; gạch; 

vữa. 
 

 
(210) 4-2020-43332 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Định  
(VN) 
Số nhà 136, phố Trần Thái Tông, tổ 24, 

phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và sử dụng điện, máy lọc 

nước, bồn chứa nước bằng i-nox, thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bồn tắm, chậu rửa, bóng điện, 

đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, đèn led, gạch ốp lát, gạch men. 
 

 
(210) 4-2020-43333 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 

(731) CPI MOTOR CO.  (TW) 

No. 76, Kung Yeh Rd., Ta Li City, 

Taichung County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, mô tô; và các bộ phận và phụ tùng của chúng; phương tiện giao thông trên 

bộ, trên không hoặc dưới nước. 
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(210) 4-2020-43334 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh tím, đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Không Gian Xanh  
(VN) 
Lk172-dv05 đường Huyền Kỳ, tổ 8, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị làm nóng và làm lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2020-43335 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Nâu đất, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIETTONKIN 
TRADING AND PROCUREMENT  
(VN) 
Tầng 6A, tòa nhà văn phòng Điện Biên, 
số 9A, ngõ 9, phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ dừa; chất béo từ dừa; sữa dừa; dầu dừa dùng cho thực phẩm; dừa sấy khô, hạt 
tẩm ướp hương vị; hạt, đã chế biến; rau, củ, đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Hạt tiêu Giamaica; hạt hồi [gia vị]; quế [gia vị]; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ gia vị; hạt tiêu; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; gia vị; hoa hồi [gia vị]. 

 
Nhóm 31: Hạt dẻ tươi; quả dừa; cùi dừa khô; hạt [ngũ cốc]; quả tươi. 

 

 
(210) 4-2020-43336 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
PANCERA  (VN) 
KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, gạch men, gạch thạch anh, đá lát sàn 
[không bằng kim loại], gạch vuông lát nền [không bằng kim loại], đất để làm gạch. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, gạch 
men, gạch thạch anh, ngói, đá lát sàn [không bằng kim loại], gạch vuông lát nền [không 
bằng kim loại], đất để làm gạch. 
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(210) 4-2020-43337 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương  (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý 

môi trường nước; hóa chất dùng để xử lý môi trường nước; axit amin (hóa chất) dùng để xử 
lý môi trường nước. 

 

 
(210) 4-2020-43338 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương  (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý 

môi trường nước; hóa chất dùng để xử lý môi trường nước; axit amin (hóa chất) dùng để xử 
lý môi trường nước. 

 

 
(210) 4-2020-43339 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương  (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xử lý 

môi trường nước; hóa chất dùng để xử lý môi trường nước; axit amin (hóa chất) dùng để xử 
lý môi trường nước. 

 

 
(210) 4-2020-43340 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương    (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản (tôm, cá); giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống).  
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(210) 4-2020-43341 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương    (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản (tôm, cá); giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống).  

 

 
(210) 4-2020-43342 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương    (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản (tôm, cá); giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống).  

 

 
(210) 4-2020-43343 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
ánh Dương   (VN) 
304/48 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản (tôm, cá); giống nuôi thủy sản (tôm giống, cá giống).  

 

 
(210) 4-2020-43344 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
công nghệ tự động AMG  (VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại V+, tòa 
nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng 

và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy 
điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình 
(như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền hình, qua 
mạng điện thoại, qua bưu điện.  
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(210) 4-2020-43345 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.4.9; 26.2.7; 26.1.5 
(591) Cam đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế  - xây 
dựng Không Gian Mở  (VN) 
277/43 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng; thiết kế công nghiệp; 
thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2020-43346 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 13.1.6; 20.7.1; 1.13.1; 26.1.2; 

26.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, da cam, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giải pháp trực tuyến SMART 
EDUCATION  (VN) 
Biệt thự G28, làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính; 
tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin 
và dịch vụ khác liên quan đến máy tính (dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì phần 
mềm máy tính, cho thuê máy tính). 

 

 
(210) 4-2020-43348 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tinh dầu 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Bãi Dài, xã Tiến Xuân, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 

 
(210) 4-2020-43349 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn 
Newcolor Việt Nam   (VN) 
Xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét; xi măng; thạch cao [vật liệu xây dựng]. 
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(210) 4-2020-43351 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

  

(731) Vũ Quyết Tiến  (VN) 
Khu 9, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; nồi 

cơm điện; ấm đun điện gia dụng; quạt điện gia dụng. 
 

 
(210) 4-2020-43352 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

  

(731) Vũ Quyết Tiến  (VN) 
Khu 9, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; nồi 

cơm điện ấm đun điện gia dụng; quạt điện gia dụng. 
 

 
(210) 4-2020-43353 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25; 26.3.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Hiếu    (VN) 
Tầng 2,3 lô TT2-33 đường Phúc Lợi, tổ 

6, phường Giang Biên, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ máy khâu công nghiệp, máy khâu dân dụng , mô tơ máy khâu, 

bàn là quần áo, bàn hút quần áo, nồi hơi điện bàn là công nghiệp, nồi hơi điện bàn là dân 

dụng, phụ kiện máy khẩu công nghiệp, phụ kiện máy khâu dân dụng.  
 

 
(210) 4-2020-43354 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Hiếu   (VN) 
Tầng 2,3 lô TT2-33 đường Phúc Lợi, tổ 

6, phường Giang Biên, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ máy khâu công nghiệp, máy khâu dân dụng , mô tơ máy khâu, 

bàn là quần áo, bàn hút quần áo, nồi hơi điện bàn là công nghiệp, nồi hơi điện bàn là dân 

dụng, phụ kiện máy khâu công nghiệp, phụ kiện máy khâu dân dụng.  
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(210) 4-2020-43356 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 
Tuyết   (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 24: Khăn sữa (khăn bằng vải dùng cho em bé); khăn tắm; khăn rửa mặt bằng vải.   
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục).  
 
 

(210) 4-2020-43357 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.11.14; A5.3.13 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 
Tuyết    (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 24: Khăn sữa ( khăn bằng vải dùng cho em bé); khăn tắm; khăn rửa mặt bằng vải.   
 

Nhóm 25: Khẩu trang ( trang phục ).  
 

 
(210) 4-2020-43358 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.11.14; 24.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 
Tuyết    (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang; bông gòn và bông ở dạng miếng bông ở dạng viên tất cả cho mục 
đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Băng y tế; gạc y tế; tăm bông dùng cho mục đích y tế; bông dùng cho mục đích y 
tế; bông gạc dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
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Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-43359 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.11.14; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 
Tuyết   (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang, bông gòn và bông ở dạng miếng bông ở dạng viên, tất cả cho 

mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43363 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm nhận dạng giọng nói; 

phần mềm chuyển đổi lời nói thành văn bản; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm ứng 
dụng điều chỉnh bằng giọng nói; phần mềm quản lý điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm 
tay và phần mềm liên quan; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bi điều 
khiển từ xa; thiết bi thông minh tự động kết nối các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, và 
thiết bị điện tử tiêu dùng và màn hiển thị; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; điện thoại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu; marketing; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, giáo dục. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2020-43364 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm nhận dạng giọng nói; 

phần mềm chuyển đổi lời nói thành văn bản; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm ứng 
dụng điều chỉnh bằng giọng nói; phần mềm quản lý điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm 
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tay và phần mềm liên quan; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bi điều 
khiển từ xa; thiết bi thông minh tự động kết nối các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, và 
thiết bị điện tử tiêu dùng và màn hiển thị; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; điện thoại. 

 

 
(210) 4-2020-43365 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm nhận dạng giọng nói; 
phần mềm chuyển đổi lời nói thành văn bản; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm ứng 
dụng điều chỉnh bằng giọng nói; phần mềm quản lý điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm 
tay và phần mềm liên quan; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bi điều 
khiển từ xa; thiết bi thông minh tự động kết nối các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, và 
thiết bị điện tử tiêu dùng và màn hiển thị; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; điện thoại. 

 

 
(210) 4-2020-43366 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm nhận dạng giọng nói; 
phần mềm chuyển đổi lời nói thành văn bản; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm ứng 
dụng điều chỉnh bằng giọng nói; phần mềm quản lý điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm 
tay và phần mềm liên quan; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bi điều 
khiển từ xa; thiết bi thông minh tự động kết nối các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, và 
thiết bị điện tử tiêu dùng và màn hiển thị; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; điện thoại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu; marketing; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, giáo dục. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2020-43389 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Tiến Bộ  (VN) 
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ bất 
động sản, cụ thể: các dịch vụ uỷ thác đầu tư, các dịch vụ của các công ty cổ phần; các dịch 
vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bao gồm: xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình thủy lợi; các dịch vụ phụ trợ cho các 
dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng. 

 

 
(210) 4-2020-43391 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 14.5.21; 14.5.23; A7.1.11; 7.1.24; 

26.5.1; A5.1.16 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỷ 

Nguyên Mới  (VN) 
Số 40, ngách 127/15, ngõ 127 phố Văn 
Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đưa đón khách; dịch vụ vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ cắm trại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú qua đêm; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
cho người khác (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2020-43396 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cuộc sống Quốc 
TẾ    (VN) 
80 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Nui các loại; mì các loại; bún các loại; phở các loại; bánh tráng các loại; bột mì; 

bánh kẹo.   
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nui các loại, mì các loại, bún các loại, phở các loại, 
bánh tráng các loại, bột mì, bánh kẹo. 
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(210) 4-2020-43397 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Quốc 
TẾ  (VN) 
80 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Nui các loại; mì các loại; bún các loại; phở các loại; bánh tráng các loại; bột mì; 
bánh kẹo.    

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nui các loại, mì các loại, bún các loại, phở các loại, 
bánh tráng các loại, bột mì, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2020-43398 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Quốc 
TẾ  (VN) 
80 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Nui các loại; mì các loại; bún các loại; phở các loại; bánh tráng các loại; bột mì; 
bánh kẹo.      

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nui các loại, mì các loại, bún các loại, phở các loại, 
bánh tráng các loại, bột mì, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2020-43402 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 15.7.1; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HYBRID 
ENERGY Việt Nam  (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn động cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn động cơ.  
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(210) 4-2020-43415 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25 

(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., 

LTD.)  (JP) 

33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 
JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm cho mục đích y tế; 

chất bổ sung cho thực phẩm dạng chất lỏng cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng dạng dung 

dịch cho mục đích y tế; thực phẩm và đồ uống kiêng dạng chất lỏng cho mục đích y tế; chất 
phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y tế; sữa bột dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em; sữa 

nước dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm 

ăn kiêng dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dành cho 
em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em cho mục đích y tế; sữa bột dành cho phụ nữ có thai và đang cho 

con bú cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dành cho phụ nữ có thai và đang cho con bú 

cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dành cho phụ nữ có thai và đang cho con bú cho mục 
đích y tế; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43417 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  

(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 

MORINAGA MILK INDUSTRY CO., 

LTD.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 

JAPAN 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm cho mục đích y tế; 

chất bổ sung cho thực phẩm dạng chất lỏng cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng dạng dung 

dịch cho mục đích y tế; thực phẩm và đồ uống kiêng dạng chất lỏng cho mục đích y tế; chất 
phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y tế; sữa bột dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em; sữa 

nước dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm 
ăn kiêng dành cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dành cho 

em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em cho mục đích y tế; sữa bột dành cho phụ nữ có thai và đang cho 

con bú cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dành cho phụ nữ có thai và đang cho con bú 
cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dành cho phụ nữ có thai và đang cho con bú cho mục 

đích y tế; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế. 
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(210) 4-2020-43420 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Minh  (VN) 
Xã ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 
 

 
(210) 4-2020-43421 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Phạm Văn Minh  (VN) 
Xã ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 
 

 
(210) 4-2020-43422 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1; 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25 

(591) Xanh tím than, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị máy 
móc và khuôn mẫu HAN YU 
Triết Giang  (VN) 
Số 871, đường Tam Trinh, phường Yên 

Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đúc chất dẻo; máy đúc và xử lý chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2020-43423 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chống sét Toàn 
Cầu  (VN) 
Số nhà 16 ngõ 111/50 đường Yên Lộ, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 01: Graphit/than chì dùng trong công nghiệp; cacbon/than hoạt tính; bentonit. 
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(210) 4-2020-43424 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BCOLO  (VN) 
Số nhà 2A ngách 61 ngõ 37 đường Bằng 
A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-43425 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.2; A1.1.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Minh Tâm  (VN) 
Số nhà 55, ngõ 165 Yên Duyên, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng 
kim loại; cửa mở hai phía bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-43429 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 16.3.13; 5.9.6; A11.3.3 
(591) Đen, vàng, da cam, da cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lion Group 
Việt Nam  (VN) 
B18-15 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-43430 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.6; 5.7.1; 5.7.27; 26.4.7; 16.3.13 
(591) Đen, vàng, da cam, da cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lion Group 
Việt Nam  (VN) 
B18-15 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-43431 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43432 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm   (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-43433 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43434 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A26.11.8; A19.3.4 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng nhạt, đỏ, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43435 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; A19.3.4; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43436 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2020-43437 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, VilIage No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng và các chất thích hợp để sử dụng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm bổ sung chế độ ăn uống cho con người dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43438 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43439 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43440 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43441 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43442 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2020-43443 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43444 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43446 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Chiếu sáng và 
Môi trường Việt Nam   (VN) 
233/8 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2020-43447 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Chiếu sáng và 

Môi trường Việt Nam   (VN) 
233/8 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2020-43448 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH Chiếu sáng và 

Môi trường Việt Nam  (VN) 
233/8 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2020-43450 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Đức Tuấn   (VN) 

18/4G khu phố 4, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt heo quay; gà quay; vịt quay; thịt xá xíu (thịt ướp gia vị được 
quay hoặc nướng).  

 

 
(210) 4-2020-43451 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc bảo vệ 
thực vật Điền Khang  (VN) 
Số 1111/TK, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2020-43452 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 3.7.17; A3.7.24; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc bảo vệ 
thực vật Điền Khang   (VN) 
Số 1111/TK, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2020-43453 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc bảo vệ 
thực vật Điền Khang  (VN) 
Số 1111/TK, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2020-43454 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.16; 2.1.5; 2.1.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc bảo vệ 
thực vật Điền Khang  (VN) 
Số 1111/TK, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2020-43455 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

TiTiOne   (VN) 
Số 170 tổ 8, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dần; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; 
xịt khoáng (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2020-43456 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.19; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Hòa 

Sunny   (VN) 
277/37 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội dầu; kem dưỡng trắng da; nước hoa; son môi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa 
tắm, dầu gội dầu, kem dưỡng da, nước hoa, xà bông, sữa rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2020-43457 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSKI  (VN) 
Tầng 3, 311A Nam Kì Khởi Nghĩa. 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43459 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 9.1.10; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Dương Anh Đức   (VN) 
143 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; yếm, đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy.  
 

Nhóm 26: Nơ cài tóc; đồ trang trí dùng cho tóc, cặp tóc; dải băng buộc tóc; huy hiệu cho 
trang phục; kẹp tóc. 

 

 
(210) 4-2020-43460 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 25.5.2; 26.3.2; 26.4.2; 26.4.11 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật điện - 
Tự động hóa  (VN) 
Phòng 205 - C12, khu tập thể Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị nâng; máy nâng; 
thang cuốn; thang máy (không dùng để kéo người trượt tuyết); bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, động cơ điện và động cơ. 

 

 
(210) 4-2020-43461 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.1.2; 26.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại và sản xuất 
REMY Việt Nam  (VN) 
Số 1 ngách 16, ngõ 72, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn lau 
mặt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2020-43462 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại và sản xuất 
REMY Việt Nam  (VN) 
Số 1 ngách 16, ngõ 72, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn lau 
mặt bằng giấy. 
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(210) 4-2020-43463 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gờ Càfê  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà Vian, số 283/26 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ ; thịt giăm bông; xúc xích; pate; thịt; rau củ quả đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh mì; cà phê ; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; gia vị; trà. 
 

 
(210) 4-2020-43464 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A8.1.22; A8.1.23; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Hồng, cam, đỏ, vàng, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Bảo An  
(VN) 
92/44/25 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chi Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; kẹo ngậm; kẹo mút; kẹo dẻo; bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2020-43465 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(731) Trần Thị My  (VN) 

Căn S105.3105, toà S1, Vinhome 
Smartcity, Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; balo; túi xách; túi đeo; ví cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-43466 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Hùng  (VN) 
Số 22 lô 5, khu đô thị An Lạc, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; dược phẩm, thực phẩm chức năng; thuốc đông y. 
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(210) 4-2020-43467 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Hùng  (VN) 
Số 22 lô 5, khu đô thị An Lạc, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt táo mèo; mứt quả ướt; táo nghiền nhuyễn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây. 
 

 
(210) 4-2020-43468 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 24.13.1; 2.9.14 
(591) Xanh lá, xanh lam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam y 
dược Thiên Phước  (VN) 
Số 114 đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh; phòng chẩn trị y học cổ truyền; vật lý trị liệu; dịch vụ y tế; 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2020-43469 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) NINGBO PNTECH NEW ENERGY 

CO., LTD.  (CN) 
Wanhua Village, Hengjie Town, Haishu 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây nhận dạng cho dây điện; dây cáp điện; dây điện; vật liệu cho mạch điện 

chính [dây, dây cáp]; đầu nối cho dây điện; đầu nối dây [điện]. 
 

 
(210) 4-2020-43470 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A9.9.17; 26.15.15; 1.15.23 
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
Massachusetts, United States 02301 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm chất dẻo, cụ thể là mút xốp (PU Foam) được bán dưới dạng vật liệu thô để 
sản xuất tấm lót giầy. 
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Nhóm 25: Tấm lót giầy; phần đế giữa (cho giày); đế ngoài (cho giày); mút xốp (PU Foam) 
được bán như một thành phần không thể tách rời của các thành phẩm, cụ thể là tấm lót giầy, 
phần đế giữa (cho giày), đế ngoài (cho giày); miếng đệm chêm giày không dùng cho mục 
đích chỉnh hình. 

 
 

(210) 4-2020-43472 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A9.9.17; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) JONES & VINING, INCORPORATED  

(US) 
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
Massachusetts, United States 02301 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm chất dẻo, cụ thể là mút xốp (PU Foam) được bán dưới dạng vật liệu thô để 
sản xuất tấm lót giầy. 

 

Nhóm 25: Tấm lót giầy; phần đế giữa (cho giày); đế ngoài (cho giày); mút xốp (PU Foam) 
được bán như một thành phần không thể tách rời của các thành phẩm, cụ thể là tấm lót giầy, 
phần đế giữa (cho giày), đế ngoài (cho giày); miếng đệm chêm giày không dùng cho mục 
đích chỉnh hình. 

 

 
(210) 4-2020-43473 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 19.1.3; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH MTV TM SX XNK 

Cuốc Đất  (VN) 
Quốc lộ 80, ấp Long Thành, xã Hòa 
Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 20: Quan tài. 
 
 

(210) 4-2020-43474 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.7; A5.7.22; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, nâu, nâu đậm, trắng, xám, 

hồng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Tân 

Thành  (VN) 
ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu 
Cần, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 31: Dừa tươi. 
 

(210) 4-2020-43475 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Thạch Chanh 

Đa  (VN) 
ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế (làm từ tre). 

 

 
(210) 4-2020-43476 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 8.1.25; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng nhạt, 

nâu nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Mai Hoàng Lý  

(VN) 
ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 

 

 
(210) 4-2020-43477 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.14; 2.3.1 
(591) Nâu, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 

SPA PAYON  (VN) 
170 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
da. 
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(210) 4-2020-43478 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.1 

(731) STRATEGIC MARINE HOLDINGS 

PTE. LTD.  (SG) 
2 Havelock Road, #05-22, Havelock2, 

Singapore 059763 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền; tàu lớn (thuyền và tàu thủy); xe cộ cho việc đi lại dưới nước và các 

bộ phận của chúng; tàu biển; phương tiện giao thông trên biển; tàu thủy và các bộ phận của 

chúng thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 37: Đóng tàu; sửa chữa và bảo dưỡng tàu thủy và phương tiện giao thông trên biển; 

xây dựng trên biển; kỹ thuật hàng hải (xây dựng); lắp đặt tàu thuyền; sửa chữa, bảo dưỡng 
và lắp đặt thiết bị tàu thủy và các bộ phận của phương tiện giao thông trên biển; dịch vụ tư 

vấn sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt phương tiện giao thông trên biển; cung cấp thông tin 

liên quan đến đóng tàu. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tàu thuyền; thiết kế phương tiện giao thông trên biển; dịch vụ kiến trúc 

hàng hải; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực đóng tàu hàng hải; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực 
thiết kế tàu thuyền; dịch vụ thiết kế kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2020-43479 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.7; 26.4.4; A1.1.9 

(731) SHANGHAI AUSTAR 
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 

EQUIPMENT LTD.  (CN) 

No 799, Yuyang Rd., SongJiang District, 
201600 Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

hệ thống thiết bị làm sạch chất thải. 
 

 
(210) 4-2020-43480 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Viết Minh Đức   (VN) 
44/2 TMT15A Kp5, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán bún bò Huế; quán ăn uống; quán cà phê giải khát; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-43481 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Se-M  (VN) 

Số 36, ngách 3, ngõ 121 phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2020-43482 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH ngói bê tông 

SCG (Việt Nam)  (VN) 
Số 09, đường số 10, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường; vữa chà ron (hỗn hợp xi măng và phụ gia); vữa dán gạch (hỗn hợp 
xi măng và phụ gia). 

 

 
(210) 4-2020-43483 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) APYLD CO., LTD.  (KR) 

23rd F1.(Seoul City Tower Bldg., 
Namdaemunno 5-ga), 110, Huam-ro, 
Jung-gu, Seoul 04637 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở nhau thai cừu non - kẽm (nhau 
thai); thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở lutein từ rau; thực phẩm bổ sung sức 
khỏe chủ yếu trên cơ sở vitamin từ rau; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở 
kẽm; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở vi khuẩn có lợi (lactobacillus).  

 

 
(210) 4-2020-43484 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) APYLD CO., LTD.    (KR) 

23rd F1.(Seoul City Tower Bldg., 
Namdaemunno 5-ga), 110, Huam-ro, 
Jung-gu, Seoul 04637 Republic of Korea

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc trưng về thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên 
cơ sở nhau thai cừu non - kẽm (nhau thai), thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở 
vitamin từ rau, thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở kẽm, thực phẩm bổ sung sức 
khỏe chủ yếu trên cơ sở vi khuẩn có lợi (lactobacillus), bộ mỹ phẩm dưỡng da, kem đánh 
răng dạng gel, dầu gội đầu, bộ mỹ phẩm dưỡng tóc, xà phòng không chứa thuốc không có 
chế phẩm diệt khuẩn, chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân, khăn giấy được làm ẩm trước 
bằng chế phẩm làm sạch cho da.  

 

 
(210) 4-2020-43486 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Vân Sinh   (VN) 
Thôn Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng của chúng.  

 

 
(210) 4-2020-43487 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển sản xuất và thương mại 
quốc tế DVA   (VN) 
Số 88 thôn Vân Lũng, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sữa công thức.  
 

Nhóm 06: Chuông cửa ra vào bằng kim loại (không dùng điện); lớp phủ bằng kim loại dùng 
trong xây dựng và nhà ở; khuôn để đúc bằng kim loại; hệ thống ống bằng kim loại; dây cáp 
bằng kim loại, không dùng để dẫn diện; dây kim loại thường. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); bơm tay; bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ 
cầm tay).  

 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; xe điện; linh kiện xe máy; linh kiện ô tô.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; bát đựng thức ăn bằng kim loại quý; đồ trang sức (bằng kim loại quý); 
thìa (bằng kim loại quý); nĩa (bằng kim loại quý); dao (bằng kim loại quý).  
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Nhóm 17: Sơn cách nhiệt, cách điện; chất dẻo bán thành phẩm; cao su (thô hoặc bán thành 
phẩm); cao su tổng hợp; bao bì không thấm nước; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ xây dựng; bê tông; vật liệu chịu lửa, 
không bằng kim loại và dùng trong xây dựng; ván lợp không bằng kim loại; tấm lát sàn 
không bằng kim loại và dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ đựng quần áo, bàn ghế, bộ sa-lon); đệm (nệm mouse); đồ gỗ 
văn phòng.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu ăn không dùng điện; đồ chứa dựng dùng trong gia dụng; dụng cụ 
dùng trong nhà bếp; dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh [đồ lau dọn]; bộ tách trà.  

 
Nhóm 25: Quần (thời trang); áo (thời trang); giày (thời trang); dép (thời trang); mũ (nón); 
quần áo lót.  

 

Nhóm 27: Thảm dùng ở phòng tập thể dục; thảm cỏ nhân tạo; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; 
giấy dán tường; chiếu đan từ lau sậy; tấm thảm.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; bia; nước uống đóng chai; nước ngọt có ga; nước ngọt không 
ga; nước ép rau quả [đồ uống].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; thương mại (mua bán hàng hóa cụ thể là: sơn các loại, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, sữa công thức, chuông cửa ra vào bằng kim loại (không dùng điện), 
lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, khuôn để đúc bằng kim loại, hệ thống 
ống bằng kim loại, dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện, dây kim loại thường, 
dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), bơm tay, bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), 
xe máy, xe đạp, ô tô, xe điện, linh kiện xe máy, linh kiện ô tô, đồng hồ, bát đựng thức ăn 
bằng kim loại quý, đồ trang sức (bằng kim loại quý), thìa (bằng kim loại quý), nĩa (bằng 
kim loại quý), dao (bằng kim loại quý), chất dẻo bán thành phẩm, cao su (thô hoặc bán 
thành phẩm), cao su tổng hợp, bao bì không thấm nước, nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), 
vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ xây dựng, bê tông, vật liệu chịu lửa không bằng 
kim loại và dùng trong xây dựng, ván lợp không bằng kim loại, tấm lát sàn không bằng kim 
loại và dùng trong xây dựng, đồ đạc (giường, tủ đựng quần áo, bàn ghế, bộ sa-lon), đệm 
(nệm mouse), đồ gỗ văn phòng, bộ nồi nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng dùng trong 
gia dụng, dụng cụ dùng trong nhà bếp, dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh [đồ lau dọn], bộ tách 
trà, quần (thời trang), áo (thời trang), giày (thời trang), dép (thời trang), mũ (nón), quần áo 
lót, thảm dùng ở phòng tập thể dục, thảm cỏ nhân tạo, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, giấy 
dán tường, chiếu đan từ lau sậy, tấm thảm, nước ép trái cây, bia, nước uống đóng chai, nước 
ngọt có ga, nước ngọt không ga, nước ép rau quả [đồ uống]; tư vấn điều hành trong kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nội ngoại thất; sửa chữa nội ngoại thất; bảo trì nội ngoại thất; lắp đặt 
nội ngoại thất; bảo dưỡng nội ngoại thất; trang trí nội ngoại thất.  

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải; cho thuê xe và kho, bãi.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật. 
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(210) 4-2020-43488 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông S.U.N RI SE   (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 

72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đại học. 
 

 
(210) 4-2020-43489 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 
phẩm SUM  (VN) 
Tầng 11 tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 

Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong lĩnh vực y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43490 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NETLAW Việt 
Nam  (VN) 
Số 12 ngõ 28 Đại Linh, phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại, nghiên cứu thị trường; 

tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ 

soản thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.  
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(210) 4-2020-43491 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, trắng. 
(731) Cơ sơ sản xuất khô cá sặt 

Rằn Hùng Hồng  (VN) 
3148/PĐ, ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô (khô cá); cá muối; thủy hải sản sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đông 

lạnh; thủy hải sản sấy khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cá khô (khô cá), cá muối, thủy hải sản sơ chế và bảo quản, thủy hải sản 
đông lạnh, thủy hải sản sấy khô, thủy hải sản tươi sống.  

 

 
(210) 4-2020-43492 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.4.6; 26.4.7; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, đỏ 

cam, vàng, vàng nâu nhạt, nâu nhạt, 
xám, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MARICO 
SOUTH EAST ASIA   (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Sa tế (gia vị). 

 

 
(210) 4-2020-43493 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A8.5.15; 1.15.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Rc - 
Việt Nam   (VN) 
70/1 đường 61, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; quán giải khát thức ăn nhanh; dịch vụ 

phục vụ đồ uống, thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2020-43495 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.9.23; 5.9.21 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Okinawa   (VN) 
D74 Lê Thị Riêng, khu nhà ở Thới An, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bột cần tây (dùng để pha chế đồ uống, nước giải khát), bột nhân tạo các loại 
(dùng để pha chế đồ uống, nước giải khát).  

 

 
(210) 4-2020-43496 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển thương mại Hoàng Lâm  
(VN) 
Số 23 8A, tổ 8, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43497 (220) 21.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tata Việt 
Nam Danmark   (VN) 
Số 1/45/172 tổ 36, cụm 5, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2020-43498 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 24.17.20 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Hữu Hiệp   (VN) 
72/90 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2020-43499 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Mạnh Phát  
(VN) 
50/2b Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-43503 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, cam, xám, trắng, nâu vàng. 
(731) Công ty TNHH La Suerte Cigar 

And Cigarette Factory  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-43504 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh lá mạ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Galaxy Water Solutions  (VN)
Số 109 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; bình nước nóng năng lượng mặt trời; bình nước 

nóng chạy bằng điện.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm đồ điện gia dụng bao gồm: máy lọc nước, 
đèn, quạt điện, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bình nước nóng chạy bằng điện, máy 
điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt điều hòa, lò vi sóng, 
ti vi, nồi, niêu, xoong, chảo.  
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(210) 4-2020-43505 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH La Suerte Cigar 

And Cigarette Factory  (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-43506 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.21; 3.7.11; 

8.7.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng, nâu, nâu 

đậm, nâu nhạt, trắng, trắng ngà, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc  

(VN) 
Tổ 01, ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT 
(ALIAT LEGAL) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng cút; thịt chim cút. 
 

Nhóm 31: Chim cút sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trứng cút, thịt chim cút, chim cút sống. 
 

 
(210) 4-2020-43508 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; máy vi tính; camera [nhiếp ảnh]; 
tai nghe; pin điện; điện thoại thông minh; chất bán dẫn; tấm bán dẫn dùng cho mạch tích 
hợp; bảng mạch in; mạch tích hợp; chíp [mạch tích hợp]; mạch in; chíp máy vi tính. 
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(210) 4-2020-43510 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(300) TO/M/2020/03936 29.04.2020 TO 

  
(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi 

tính để điều khiển TV, màn hình hiển thị, hệ thống trò chơi, đầu đĩa DVD, máy phát đa 
phương tiện có thể xách tay mang theo, và thiết bị truyền theo dòng đa phương tiện số hóa; 
loa âm thanh; loa; loa trong nhà và ngoài trời không dây; loa âm thanh được điều khiển 
bằng giọng nói; thiết bị điện tử và phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] cho 
phép chia sẻ, truyền dữ liệu và thông tin giữa các thiết bị với mục đích hỗ trợ việc giám sát, 
điểu khiển và tự động hóa môi trường; loa âm thanh được điều khiển bằng ứng dụng di 
động; thiết bị điều khiển tự động hóa trong nhà; thiết bị thông tin độc lập cụ thể là loa âm 
thanh được điều khiển bằng tay và giọng nói với các chức năng trợ lý kỹ thuật số cá nhân để 
truyền theo dòng và phát âm thanh, vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện, để điều khiển TV, 
màn hình hiển thị, hệ thống trò chơi, đầu đĩa DVD, máy phát đa phương tiện có thể xách 
tay mang theo, và thiết bị truyền theo dòng đa phương tiện số hóa; phần cứng máy vi tính 
dùng để điều khiển hệ thống tự động hóa trong nhà, cụ thể là: thiết bị chiếu sáng, thiết bị 
gia dụng, thiết bị sưởi ấm và điều hòa không khí, thiết bị báo động và các thiết bị an toàn 
khác, thiết bị điều khiển trong nhà; thiết bị thông tin độc lập, cụ thể là: loa âm thanh được 
điều khiển bằng tay và giọng nói với chức năng trợ lý kỹ thuật số cá nhân để truy cập và tìm 
kiếm tài liệu, tập tin (file) và thông tin lưu trữ khác theo lệnh trên cơ sở dữ liệu trực tuyến, 
trang web, điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính 
cầm tay, máy tính có thể xách tay mang theo; thiết bị thông tin độc lập, cụ thể là, loa âm 
thanh điều khiển bằng giọng nói và bằng tay với chức năng trợ lý kỹ thuật số cá nhân để 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân cho người khác được khởi tạo theo mệnh lệnh được điều 
khiển bằng giọng nói thông qua điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh, máy vi tính cầm tay, máy vi tính có thể mang đi được, cụ thể là, thêm và truy 
cập các cuộc hẹn theo lịch, báo thức, hẹn giờ, nhắc việc, và đặt chỗ nhà hàng, du lịch và 
khách sạn; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] dùng để kiểm soát các thiết bị thông 
tin và liên lạc được điều khiển bằng giọng nói; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] 
cung cấp trợ lý cá nhân kĩ thuật số được kích hoạt bằng giọng nói; phần mềm nhận dạng 
giọng nói [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống]; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] để truy 
cập và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến và trang web; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống] để tìm kiếm tài liệu, tập tin (file), và thông tin lưu trữ khác theo lệnh trên điện thoại 
di động, máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính cầm tay, máy tính có 
thể xách tay mang theo của một người sử dụng; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] 
để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân cho người khác được khởi tạo theo mệnh lệnh được điều 
khiển bằng giọng nói thông qua điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh, máy vi tính cầm tay, máy vi tính có thể mang đi được, cụ thể là, thêm và truy 
cập các cuộc hẹn theo lịch, báo thức, hẹn giờ, nhắc việc, và đặt chỗ nhà hàng, du lịch và 
khách sạn; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống] dùng để điều khiển hệ thống 
tự động hóa trong nhà, cụ thể là thiết bị chiếu sáng, thiết bị gia dụng, hệ thống hvav (bao 
gồm hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí), máy điều nhiệt, thiết bị giám sát 
và cảm biến chất lượng không khí, thiết bị cảnh báo và các thiết bị an toàn khác, khóa, 
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chuông cửa, máy quay và thiết bị giám sát trong nhà; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống] dùng để truyền theo dòng và phát âm thanh, vi-đê-ô và nội dung đa phương 
tiện, để điều khiển TV, màn hình hiển thị, hệ thống trò chơi, đầu đĩa DVD, máy phát đa 
phương tiện xách tay, và thiết bị truyền theo dòng đa phương tiện số hóa. 

 

 
(210) 4-2020-43512 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.1.1; 5.7.3; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, đỏ, nâu. 
(731) Nguyễn Thị Bích Ngọc  (VN) 

Khu đô thị Văn Quán, đường Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Tiệm bánh mì; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2020-43515 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, đen, đỏ tía. 
(731) CARVER HOLDINGS GROUP 

LIMITED  (HK) 
14th Floor, Lockhart Centre, 301-307 
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh gia đình; bộ chỉnh âm thanh nổi; bộ thu âm thanh; máy 
đo âm thanh; tai nghe chống ồn; bộ tăng cường hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2020-43516 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

Nhân Sự Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, số 6 ngõ 15 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm quản lý khách hàng; 
phần mềm kế toán. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về tuyển dụng nhân sự, thông tin quản lý 
nhân sự và thông tin tìm kiếm công việc; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu máy vi tính tương 
tác có tính năng cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm, quảng cáo việc làm, 
các thông tin và nguồn lực về nghề nghiệp, tạo hồ sơ và đăng hồ sơ cá nhân, truyền tải 
thông tin hồ sơ cá nhân và truyền đạt thông tin phản hồi khác liên quan thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực việc làm và tuyển dụng (cụ thể là tuyển 
dụng nhân sự, tư vấn, tuyển dụng, sắp xếp, cho thuê lao động, và tạo dựng mối quan hệ 
nghề nghiệp); dịch vụ tìm nguồn cung ứng và sàng lọc nhân viên tiềm năng cho nhà tuyển 
dụng; dịch vụ điều hành trang web tuyển dụng nhân sự. 

 
 

(210) 4-2020-43517 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp 

Nhân Sự Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, số 6 ngõ 15 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm quản lý khách hàng; 
phần mềm kế toán.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về tuyển dụng nhân sự, thông tin quản lý 
nhân sự và thông tin tìm kiếm công việc; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu máy vi tính tương 
tác có tính năng cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm, quảng cáo việc làm, 
các thông tin và nguồn lực về nghề nghiệp, tạo hồ sơ và đăng hồ sơ cá nhân, truyền tải 
thông tin hồ sơ cá nhân và truyền đạt thông tin phản hồi khác liên quan thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực việc làm và tuyển dụng (cụ thể là tuyển 
dụng nhân sự, tư vấn, tuyển dụng, sắp xếp, cho thuê lao động, và tạo dựng mối quan hệ 
nghề nghiệp); dịch vụ tìm nguồn cung ứng và sàng lọc nhân viên tiềm năng cho nhà tuyển 
dụng; dịch vụ điều hành trang web tuyển dụng nhân sự. 

 
 

(210) 4-2020-43518 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá, bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng hải 
VSICO  (VN) 
Số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận chuỵển hành khách; vận tải đường sông; vận 
tải đường biển; vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; đại lý tàu biển và cung ứng dịch vụ 
hàng hải. 
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(210) 4-2020-43519 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23 

(731) Nguyễn Văn Tùng  (VN) 
Thôn Lương Quán, xã Việt Hùng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2020-43520 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Xóm 10, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Trường, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế ăn dặm cho bé; cũi trẻ em; thanh chắn giường; nôi; gối; đệm. 
 

 
(210) 4-2020-43521 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Đào Lê Phương  (VN) 
106A, Viện kiểm sát 1, 84/3 Ngọc 

Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Giá để máy tính xách tay, giá để điện thoại, giá để máy tính bảng. 
 

 
(210) 4-2020-43522 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  
(731) Hộ kinh doanh Hà Thị Như  

(VN) 
Xóm An Bình, xã An Khánh, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc; trà đen; cà phê. 
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(210) 4-2020-43525 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mã Hoa  (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2020-43526 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2020-43527 (220) 21.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.25; A25.3.3; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, xanh xám, xám, xanh dương, 

da cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Rostex Pharma 

USA  (VN) 
541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thuốc 
đông y. 

 
 

(210) 4-2020-43531 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Bình  (VN) 
Xóm Cầu, tổ 23, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); trà ướp lạnh. 
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(210) 4-2020-43532 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1; A25.7.6 
(591) Đen, vàng. 
(731) PATHWAY INTERMEDIATES 

INTERNATIONAL INC.  (KR) 
222, Gunsu 1-gil, Jisan-eup, Cheonan-si, 
Seobuk-gu, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 
y tế); thức ăn chăn nuôi gia súc; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho động vật; vỏ đậu nành 
làm thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật. 

 

 
(210) 4-2020-43533 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.1.15 
(591) Cam, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng TNTY  
(VN) 
Số SAV6-01.01, The Sun Avenue, số 28 
đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thế dục], xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-43534 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 21.1.15 
(591) Tím, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng TNTY  
(VN) 
Số SAV6-01.01, The Sun Avenue, số 28 
đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thế dục], xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
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luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-43537 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.5.2; 2.5.8; 2.5.27; 26.1.2; A26.11.12; 

26.13.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thảo Nguyên  (VN) 
161/01 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thế dục], xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-43538 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.6; A25.7.6; 

26.3.23 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá mạ, xanh ngọc, xanh lá 

cây, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh da trời, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thảo Nguyên  (VN) 
161/01 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thế dục], xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2020-43539 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thảo Nguyên  (VN) 
161/01 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thế dục], xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều khiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-43540 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thảo Nguyên   (VN) 
161/01 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm cỏ nhân tạo, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết 
bị tập luyện thể hình, đồ chơi xây dựng, dây thun kéo tập ngực [dụng cụ thể dục] , xe đạp 
đặt cố định để luyện tập, thiết bị để cười dùng trong khu vui chơi, đồ chơi có thể bơm 
phồng dùng cho bể bơi, trò chơi ghép hình, máy để tập luyện thể dục, bể bơi [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi điều kiển từ xa, ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi), trục lăn cho xe đạp đặt cố định để 
luyện tập, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, cái đu, 
mô hình đồ chơi, đồ chơi; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2020-43545 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu TILA  (VN) 
27/8 A đường 16A, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su ).  
 

(210) 4-2020-43547 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Thanh 
Nam  (VN) 
Số 86/24 Trần Hưng Đạo, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; tất vớ; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, mũ nón, tất vớ, quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-43548 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

FPT  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim;  máy ảnh [chụp ảnh];  camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ;  

camera ảnh nhiệt;  giá ba chân dùng cho máy ảnh. 
 

 
(210) 4-2020-43549 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

FPT  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim;  máy ảnh [chụp ảnh];  camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ;  

camera ảnh nhiệt;  giá ba chân dùng cho máy ảnh. 
 

 
(210) 4-2020-43550 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất cà 
phê Việt Mỹ   (VN) 
125 đường HT13, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2020-43551 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.30 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lữ Hành Việt 
- Du Lịch Việt Nam   (VN) 
93 Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2020-43552 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kết nối truyền 
thông quảng cáo du lịch Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6, 93 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá. quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-43554 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Nhật Linh  
(VN) 
Số 52 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cháo, cháo ăn liền, cháo dinh dưỡng, gạo, thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở gạo, thực phẩm làm từ ngũ cốc, bột đậu các loại, bột cho trẻ em, bột cháo, bột 

ngũ cốc, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, mì ăn liền, thịt, cá, gia eầm và thú săn, 

chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 

mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, sà phê, chè, ca cao, bánh mì, bánh 

ngọt và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, 

nước xốt (gia vị), gia vị, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp thô 

hoặc chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, thảo mộc tươi, cây 

và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ 

uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để 

làm đồ uống, đồ uống có cồn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; của hàng cháo, quán cháo; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà  hàng thực hiện; cửa hàng bán các thức ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2020-43555 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hòa Hùng  (VN) 
14 Phó Đức Chính, phường Thành Nhất, 
thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn (dùng trong máy móc).  

 

 
(210) 4-2020-43556 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A2.9.16; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16; 

26.11.3; 26.1.1; 24.17.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao DEROVA Việt Nam  (VN) 
Số 30A, ngõ 52, phố Gia Quất, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 

đích thú y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thảo dược; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; động vật sống; thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm; chế 
phẩm để vỗ béo vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2020-43557 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.15 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 
Số 20 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê hạt, cà phê bột, và phê hòa tan, trà sữa, nước ép trái cây, rau củ, 
sinh tố trái cây, bánh ngọt, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2020-43558 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Cam, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xưởng Gốm Việt  
(VN) 
Lô A2, khu sản xuất làng nghề Bát 

Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bát đĩa sứ bao gồm bộ bát đĩa bằng sứ; ấm trà bằng gốm sứ; ca bằng sứ; bình hoa 

bằng gốm sứ; đồ trang trí bằng sứ; đồ gốm để chứa đựng. 
 

 
(210) 4-2020-43559 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng , xanh da trời, 

cam. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm 
nghiệp Mỹ Thuận  (VN) 
Xóm Đường, xã Mỹ Thuận, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong hoa rừng. 
 

 
(210) 4-2020-43560 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 5.5.4; 

A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng nhạt, đỏ nhạt, cam đậm, 

cam nhạt, hồng nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Ngọc Anh  (VN) 
17/32/183 Phúc Tân, phường Phúc Tân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Lê Thu Thủy  (VN) 
17/32/183 Phúc Tân, phường Phúc Tân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; mũ lưỡi trai làm đồ đội 

đầu; quần áo có họa tiết thêu. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1639 

(210) 4-2020-43561 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC  (AE) 
Al -Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh quy; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2020-43562 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.3.1; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, nâu. 
(731) Huỳnh Thị Yến Nhung  (VN) 

ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem nướng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-43563 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử & gia 
dụng Nahouse  (VN) 
Tầng 3 lô 08-3A khu công nghiệp Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng điện cho mục đích gia dụng và nhà bếp cụ thể là: máy ép, máy xay; 
máy giặt, máy là; máy và thiết bị làm sạch cụ thể là máy hút bụi. 

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, cụ thể là vô tuyến, ti vi. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp, cụ thể là máy 
lọc nước, cây nước nóng lạnh, điều hòa không khí, thiết bị khử mùi không khí, quạt điện, 
quạt gió, máy làm ẩm không khí, thiết bị sấy không khí, quạt thông gió, thiết bị trao đổi 
nhiệt, cụ thể là tủ lạnh, máy làm kem, thiết bị và máy làm đá, bình đun nước, bếp điện, máy 
sấy tóc; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là nồi cơm, nồi chiên không dầu, máy rửa bát, bếp từ, 
bếp hồng ngoại, nồi áp suất dùng điện, lò vi sóng, lò nướng, chảo rán dùng điện, bếp nướng 
điện, thiết bị làm sữa chua chạy điện, máy làm bánh mì, máy pha cà phê. 
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Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp dụng cụ nấu nướng không dùng điện; chảo rán; nồi áp suất (nồi hầm). 

 

 
(210) 4-2020-43564 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A8.1.10; 8.1.19; 7.1.1; 7.1.6; 

A7.1.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy.  
 

 
(210) 4-2020-43567 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
(731) ABC FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Corso Vittorio Emanuele II 72 10121 
Torino Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán; vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và để in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt 
loài gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm dược; dược phẩm; chế phẩm vệ sinh và 
chế phẩm vệ sinh cá nhân dùng cho mục đích y tế (chứa thuốc); băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh; chế phẩm thú y. 

 

 
(210) 4-2020-43568 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.9.19; A5.3.15; 5.7.1; A5.1.16 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

da cam. 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hơp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; 
sữa bột cho trẻ em, trẻ sơ sinh và em bé; sữa nước cho trẻ em, trẻ sơ sinh và em bé (sữa 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1641 

công thức); sữa thúc đẩy tăng trưởng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (sữa công thức); sữa tăng 
chiều cao cho trẻ em và trẻ nhỏ (sữa công thức); chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng có chứa lợi 
khuẩn bifido; thuốc chống vi trùng dùng cho da liễu; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong 
y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho mục đích y 
tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho mục đích y tế và chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế, 
chẳng hạn như các thành phần tự nhiên dễ hấp thụ như rau và trái cây, trái cây và rau được 
bảo quản được làm dưới dạng viên nén mà từ đó có thể thu được lượng lớn vitamin và chất 
khoáng; thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống dinh dưỡng (cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây đã được bảo quản, đã được đông lạnh, đã được sấy 
khô và đã được nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; pho mát; bơ; 
sữa chua; sữa và sản phẩm sữa; sữa bột (cho thực phẩm); dầu và mỡ cho thực phẩm; dầu và 
mỡ có thể ăn được; thực phẩm đã chế biến được đóng gói vô trùng trong túi (có thành phần 
chủ yếu là thịt, cá, rau, củ, quả); món ăn đã chế biến được đóng gói vô trùng trong túi (có 
thành phần chủ yếu là thịt, cá, rau, củ, quả). 

 
 

(210) 4-2020-43569 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) ICON UNITED CORPORATION  (TW) 

No. 30, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., 
New Taipei City 248, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính trống cho mắt kính; bao chuyên dụng cho kính đeo mắt; thấu kính 

hiệu chỉnh (quang học); hộp đựng kính áp tròng; kính áp tròng; kính đeo mắt; bao kính đeo 
mắt; gọng kính đeo mắt. 

 
 

(210) 4-2020-43570 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
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(210) 4-2020-43571 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(731) Nguyễn Đình Quyền  (VN) 

Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 

NGOC LAW COMPANY LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: ấm đun siêu tốc (dùng điện); nồi nấu đa năng (dùng điện); nồi áp suất, dùng 
điện; quạt gió [điều hoà không khí]; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; máy hút 
mùi (dùng điện). 

 

 
(210) 4-2020-43572 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bông Hồng Xanh  (VN) 
35 đường 20, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43573 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH MTV BE LUCK  
(VN) 
28 Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ lưu trú 
tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-43574 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần Anh Thy  (VN)

Lô I-1, đường N1, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; dây cáp điện; dây điện nguồn; dây 
điện thoại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện dân dụng (cụ thể: dây điện, ắc quy, ổ cắm, phích cắm, đèn 
chiếu sáng, đèn trang trí), thiết bị điện tử (cụ thể: tivi, đầu đĩa, loa, máy vi tính, bảng điện 
tử), thiết bị tin học, thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp; 
trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy. 

 
 

(210) 4-2020-43575 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A1.1.10; A1.1.4; 

15.7.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Khu Tân Thành, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt chua, thịt sấy, thịt đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2020-43577 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại phụ 
tùng Hưng Thịnh  (VN) 
116/55 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ; moay-ơ cho bánh xe. 

 
 

(210) 4-2020-43578 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.9 (540) 

  

(731) Dương Văn Ngọc  (VN) 
Căn hộ A 902 chung cư De Capella, 116 
Lương Định Của, phường Bình Khánh, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2020-43579 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey USA 08933 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Vacxin. 

 

 
(210) 4-2020-43580 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.13.1; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kentek 
Pharma   (VN) 
Tầng 16, 46 & 56, Bitexco Financial 
Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm tiệt trùng, khử trùng; thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm gội dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm diệt nấm nông sản và rau củ quả; chế phẩm diệt khuẩn dùng trong chế biến thực 
phẩm; chế phẩm tắm rửa diệt vi khuẩn dùng trong thú y. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống không gas; chế phẩm để làm đồ uống không 
cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, 
chất khử mùi cho người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh thân thể, nước lau rửa vệ sinh các 
thiết bị văn phòng, chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm), nước làm sạch và cân bằng độ ẩm cho 
da (mỹ phẩm), phụ gia thực phẩm, dược phẩm, nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm tiệt trùng, 
khử trùng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, chế phẩm tắm gội dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm diệt nấm nông sản và rau củ quả, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong 
chế biến thực phẩm, chế phẩm tắm rửa diệt vi khuẩn dùng trong thú y, đồ uống không có 
cồn, đồ uống không gas, chế phẩm để làm đồ uống không cồn và phụ gia thực phẩm. 

 
Nhóm 40: Sản xuất và gia công các sản phẩm cho người khác bao gồm: mỹ phẩm, chế 
phẩm làm sạch, chất khử mùi cho người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh thân thể, nước lau 
rửa vệ sinh các thiết bị văn phòng, chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm), nước làm sạch và cân 
bằng độ ẩm cho da (mỹ phẩm), phụ gia thực phẩm, dược phẩm, nước rửa tay diệt khuẩn, 
chế phẩm tiệt trùng, khử trùng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm tắm gội dùng cho mục đích y tế, chế phẩm diệt nấm nông sản và rau củ quả, chế 
phẩm diệt khuẩn dùng trong chế biến thực phẩm, chế phẩm tắm rửa điệt vi khuẩn dùng 
trong thú y, đồ uống không có cồn, đồ uống không gas, chế phẩm để Iàm đồ uống không 
cồn và phụ gia thực phẩm. 
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(210) 4-2020-43581 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ GOLDEN PACIFIC   (VN) 
Số 12C ngõ 145 Quan Nhân, tổ 27, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, đồ ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ quán ăn 
lẩu, nướng.  

 

 
(210) 4-2020-43582 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ GOLDEN PACIFIC  
(VN) 
Số 12C ngõ 145 Quan Nhân, tổ 27, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, đồ ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ quán ăn 
lẩu, nướng.  

 

 
(210) 4-2020-43583 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ GOLDEN PACIFIC  (VN) 
Số 12C ngõ 145 Quan Nhân, tổ 27, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, đồ ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ quán ăn 
lẩu, nướng.  

 

 
(210) 4-2020-43584 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ GOLDEN PACIFIC   (VN) 
Số 12C ngõ 145 Quan Nhân, tổ 27, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, đồ ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ quán ăn 
lẩu, nướng.  
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(210) 4-2020-43585 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 2.9.12 
(591) Vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Bội Ngọc  (VN) 
158/6/6, Bình Quới, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ thương mại mua bán các loại 
hàng hóa là mỹ phẩm.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục). 
 
 

(210) 4-2020-43586 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey Usa 08933 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Vacxin. 
 

 
(210) 4-2020-43587 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.4; A26.11.9; 26.5.1; 25.1.5; 

A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh, trắng, cam, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đoàn Đình Khính   (VN) 
Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong.  
 

 
(210) 4-2020-43588 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Kim Long  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Khang Thông, số 67, 
đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh      
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dạy tiếng Hàn; dạy tin học.  
 

 
(210) 4-2020-43589 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.13; 26.4.1; 26.13.1; A5.5.20; 

A5.5.22; 20.5.25; 25.7.25; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Loan  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2020-43590 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Anh Việt  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
 

 
(210) 4-2020-43591 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến   (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 
Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2020-43592 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến    (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 
Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2020-43593 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Nhật Minh   (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 
Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy lau.  
 

 
(210) 4-2020-43594 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đức Toàn    (VN) 
Lô DM2-25, điểm tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn bóng; sơn diệt khuẩn.  
 

 
(210) 4-2020-43595 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đức Toàn   (VN) 
Lô DM2-25, điểm tiểu thủ công nghiệp 
làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn bóng; sơn diệt khuẩn.  
 

 
(210) 4-2020-43596 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đức Toàn    (VN) 
Lô DM2-25, điểm tiểu thủ công nghiệp 
làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn bóng; sơn diệt khuẩn.  
 

 
(210) 4-2020-43599 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TIFOODS 24H  
(VN) 
Số 265 phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, tôm (không còn sống, đã được sơ chế và bảo quản); rau, quả (được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín); trứng. 

 

Nhóm 30: Gạo, bột ngũ cốc, bánh kẹo, bột nở, nước xốt, gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng hộp, rau, củ, hoa quả tươi, hoa 
quả đóng hộp, hoa quả sấy khô, thịt, cá, gia cầm (đã qua chế biến và bảo quản), trứng; mua 
bán lương thực, gạo, bánh tráng, bún khô, bánh phở khô, mì (nui) các loại, bánh kẹo, 
đường, nước xốt, đồ gia vị, dầu ăn các loại, bột ngũ cốc, bột nở; đồ uống, nước ngọt, rượu, 
bia, sữa và các sản phẩm từ sữa, xi-rô trái cây, nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-43600 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; 24.15.21; A18.5.7 
(591) Đen, tím, tím nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
273 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43601 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
273 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43602 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 26.1.4; A24.17.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
273 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2020-43603 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Gia Hưng An   (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2020-43604 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Gia Hưng An   (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2020-43605 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Gia Hưng An   (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2020-43606 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 26.5.1; 26.7.25; 

1.13.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Hải Thượng   (VN) 
20/9 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong 

ngành y).  
 

 
(210) 4-2020-43607 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gia Hưng An   (VN) 
87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2020-43608 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.5; A5.5.20; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh yến sào Trần 
Gia Trang  (VN) 
810E, tổ 21 Đông Thành, phường Đông 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2020-43609 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ công nghệ Kiến Hưng  
(VN) 
Số nhà 31, ngõ 144, phố Mai Dịch, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng thời trang. 
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(210) 4-2020-43610 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 3.4.13; A3.4.24; 3.2.7; A3.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Phát  (VN) 
Số 12/28 Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng tiện ích trong gia đình: cây lau nhà, kệ dép lắp ráp, robot hút 

bụi, bếp chiên không dầu, máy xay sinh tố, khăn tắm, bông tắm, khăn mặt.   
 

 
(210) 4-2020-43611 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
LEHUTRA   (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; 

chế phẩm làm sạch; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2020-43612 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; A26.11.7 

(731) DONGFENG MOTOR 

CORPORATION   (CN) 

Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan 

Economic and Technology Development 

Zone, Wuhan, Hubei, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô con; xe tải; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; thân xe « 

tô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm ô tô.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ rửa xe; trạm phục vụ xe 

cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; sạc ắc quy cho xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; đánh bóng xe cộ.  
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(210) 4-2020-43613 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.27; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, nâu. 
(731) Nguyễn Duy Tân  (VN) 

Cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2020-43617 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4; 1.15.23; 

A26.11.8; 26.4.9 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Hoàng Đạo  (VN) 
67 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng; gia nhiệt không khí; nồi hơi [trừ các bộ phận của máy móc]; 
nồi hơi đốt bằng ga, dùng ga; bộ trao đổi nhiệt; thiết bị thu hồi nhiệt; nồi hơi để đốt nóng; 
nồi hơi cấp nhiệt; nồi hơi, không là bộ phận máy móc.  

 
 

(210) 4-2020-43619 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xám, đen. 
(731) CHEN JIONGHUI  (CN) 

No.28, Tongji South Rd., Lianjiang, 
Zhanjiang, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; thiết bị khử trùng; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị sưởi bỏ túi. 

 
 

(210) 4-2020-43620 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 4.5.3; 18.2.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã Uyên Thuận  (VN) 

Tiểu khu 5, thị trấn Phù Yên, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Cao An Xoa (làm từ cây An Xoa); dược phẩm; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2020-43621 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Vũ Thị Kim Dung  (VN) 

Căn hộ A-22C5-13 - tòa A - khu chung 
cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp 
Capitaland - Hoàng Thành, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2020-43622 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43623 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43624 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43625 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43626 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43627 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Trường  (VN) 
LK20-12(73) khu ĐTM Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công 
thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; 
sữa chua; pho mát. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, váng 
sữa, sữa, các sản phẩm từ sữa, chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa, sữa bột, sữa 
chua, pho mát, bánh kẹo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế), 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; xuất nhập khẩu các sản phẩm: thực phẩm cho em bé, sữa 
bột cho trẻ em, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, váng sữa, sữa, các sản phẩm từ sữa, chế phẩm bột dùng 
để làm đồ uống có chứa sữa, sữa bột, sữa chua, pho mát, bánh kẹo, bột ngũ cốc, bột dinh 
dưỡng (không dùng trong mục đích y tế), bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-43628 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43629 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43630 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hoà sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43631 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Nâu. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43632 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43633 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Da cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43634 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43635 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Hồng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43636 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43637 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43638 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43639 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Da cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43640 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Mận chín. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43641 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43642 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

 
(210) 4-2020-43643 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43644 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Hồng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43645 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Da cam. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43646 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam   (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

 
(210) 4-2020-43647 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43648 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2020-43649 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh tím. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43650 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43651 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 15.7.1; 1.15.23 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM XNK Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
75A/4 đường 297, tổ 11 khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị ngành công nhiệp; mua bán máy phát điện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp ráp, sửa chữa máy phát điện.  
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(210) 4-2020-43652 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ GIA SÂM  
(VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: đá cắt, đá mài, kim, cờ lê, mỏ lết, kéo.  

 

 
(210) 4-2020-43653 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ GIA SÂM  
(VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: đá cắt, đá mài, cờ lê, mỏ lết, kéo.  

 

 
(210) 4-2020-43654 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Lý Cẩm Sâm  (VN) 
174/10D Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: đá cắt, đá mài, cờ lê, mỏ lết, kéo.  

 

 
(210) 4-2020-43655 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.1.21; 26.1.1; 1.15.21 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, xám, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ENZYMES  (VN) 
57 đường D15, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Nước ép trái cây có cồn; nước ép trái cây lên men (có cồn).  
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(210) 4-2020-43656 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACE CROWN Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Swin Tower, 152-152A 
Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt; chỉ và sợi chun 
dùng trong ngành dệt.  

 

(210) 4-2020-43657 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 24.15.21; 24.17.20 
(591) Xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hợp Kim Phát  
(VN) 
216 đường Đông Hưng Thuận 2, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Móc quần áo (bằng kim loại); phụ kiện cửa bằng kim loại (tay nắm cửa, bản lề, 
thanh trượt cửa).  

 

 
(210) 4-2020-43658 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổng hợp Khoa 
Tín  (VN) 
371 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, amly, vang số ( thiết bị trộn âm thanh) và mian công suất.  
 

 
(210) 4-2020-43659 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh tím. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
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(210) 4-2020-43660 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43661 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Hồng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43662 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43663 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
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(210) 4-2020-43664 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43665 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 

 

 
(210) 4-2020-43666 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43667 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
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(210) 4-2020-43668 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43669 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43670 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Da cam. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43671 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
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(210) 4-2020-43672 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43673 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43674 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43675 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
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(210) 4-2020-43676 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43677 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43678 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng. 
 

 
(210) 4-2020-43679 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Trịnh Văn Trường  (VN) 
656/74/4 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông băng (y tế); băng keo cá nhân (dùng cho mục đích y tế); băng vệ sinh; gạc 

y tế. 
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(210) 4-2020-43680 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Trịnh Văn Trường    (VN) 
656/74/4 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

(210) 4-2020-43681 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trịnh Văn Trường    (VN) 
656/74/4 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2020-43682 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.7.1; 25.1.6 
(591) Trắng, tím, xanh nước biển, xanh da trời.
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục và đào tạo Nhật Hoa  
(VN) 
61/5 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
 

(210) 4-2020-43683 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh da trời, xám. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục và đào tạo Nhật Hoa  
(VN) 
61/5 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
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(210) 4-2020-43684 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.3.1; 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh đen, đen. 

(731) Công ty TNHH kính Phúc 
Khang  (VN) 
Tầng 2, số 55, Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng: kính cường lực, kính dán an toàn.  
 

 
(210) 4-2020-43685 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần EXCOOK   (VN)
N4, khu E, khu công nghiệp Hòa Mạc, 

phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún; bún tươi; bún ăn liền; phở; mì.  
 

 
(210) 4-2020-43686 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Lê Minh Giang  (VN) 
55/1w Nam Lân, Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm; mắm tép; mắm cá, cá [không còn sống], thực phẩm trên 

cơ sở cá.  

 

Nhóm 30: Gạo, cà phê, hạt tiêu, ca cao; chế phẩm ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; mắm 

(gia vị); bột sắn, tương (gia vị), bột macca. 
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(210) 4-2020-43687 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.4; A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, trắng, vàng, đen. 
(731) Văn phòng thừa phát lại Sài 

Gòn  (VN) 
24 (tầng trệt) Khổng Tử, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2020-43688 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 16.3.13; 4.5.3; 

A9.5.17 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dạ Thảo   (VN) 
2/14 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn thời trang. 
 

 
(210) 4-2020-43690 (220) 22.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.1 
(591) Cam, trắng, đen, nâu vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Thanh   (VN) 
Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều sấy.  
 
 

(210) 4-2020-43691 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Toàn Cầu Evergreen  (VN) 
Số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2020-43692 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Toàn Cầu Evergreen  (VN) 
Số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2020-43693 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Toàn Cầu Evergreen  (VN) 
Số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2020-43694 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam  (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43695 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam      (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43696 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Mận chín. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam     (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

 
(210) 4-2020-43697 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam     (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

 
(210) 4-2020-43698 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Việt Nam    (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, thuốc điều hòa sinh trưởng.  

 

 
(210) 4-2020-43800 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.10; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh bạc hà. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hùng  (VN) 
Số nhà 10 đường Cà Nạn, Khu II, thị trấn 
Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2020-43801 (220) 22.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.10; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh bạc hà. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hùng  (VN) 
Số nhà 10 đường Cà Nạn, khu II, thị trấn 
Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
 

 
(210) 4-2020-43802 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, danh dương, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nha 
khoa 16  (VN) 
Số 36 đường Phùng Hưng, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm 
tắm bằng vải hoặc nhựa; rèm mắt cáo.  

 

 
(210) 4-2020-43803 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Khang Việt  (VN) 
Số 8, hẻm 29/40 phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ. 
 
 

(210) 4-2020-43804 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Khang Việt  (VN) 
Số 8, hẻm 29/40 phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ. 
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(210) 4-2020-43805 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) SWIMC LLC  (US) 

101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn ô tô. 
 
 

(210) 4-2020-43806 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Hưng  (VN) 
P403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy 
Anh, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 10: Máy và thiết bị y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi các loại. 
 

 
(210) 4-2020-43807 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn Hoàng 
Thành  (VN) 
BT2-2 khu đô thị mới Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc.  
 

 
(210) 4-2020-43808 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8; 

26.3.23 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần trang sức và 

đá quý Việt Nam  (VN) 
Số nhà 6.Q30, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đá quý, vàng bạc trang sức.  
 

(210) 4-2020-43809 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trần Thanh An  (VN) 
64/11 đường Quang Trung, phường Xuân 
Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi, phấn trang điểm; sữa rửa mặt; sữa tắm 
trắng; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2020-43810 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại SaigonMask  (VN) 
22/5H2 ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; sữa rửa mặt; sữa tắm 
trắng; nước hoa.   

 

 
(210) 4-2020-43811 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.13.15; 1.13.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm y 
học di truyền sinh học phân 
tử Miền Nam   (VN) 
Số 51-53 đường D4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2020-43812 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.7.22; 25.1.6; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, đỏ, 

cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
và kinh doanh Peace Farm  
(VN) 
Số 79 ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
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(511)   Nhóm 31: Quả dưa lưới.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả dưa lưới.  
 

 
(210) 4-2020-43813 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.7.24; 5.9.24; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, cam, 

đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuận Loan  
(VN) 
Tổ 16 ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam sành tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý trưng bày và giới thiệu quả cam tươi.  

 

 
(210) 4-2020-43815 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.2; 26.1.1; A26.3.5 

(591) Xanh lục, vàng, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Hồng Mong   (VN) 
45A Lê Thị Riêng, tổ dân phố 8, phường 

Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cacao, 
hạt kơ nia, quả −ơi bay, bột chùm ngây, hạt thông, hạt tiêu, hạt điều, gừng sấy, bột gừng, 

tinh bột gừng, mút gừng, tỏi, bột ngũ cốc dinh dưỡng, chuối hột rừng, viên hà thủ ô, tinh 
dầu, bánh, kẹo, sôcôla, quả óc chó, hạt hạnh nhân, đông trùng hạ thảo khô, đông trùng hạ 

thảo tươi, gạo, lúa mạch đã xát vỏ, lúa mạch nghiền, bột lúa mạch, yến mạch đã xát vỏ, bột 

gạo dùng cho mục đích nấu nướng, nho khô, hạt bí, hạt hướng dương, củ quả sấy khô, dầu 
thực vật, trà mãng cầu xiêm, mầm đậu nành, khô bò, khô nai, khô heo, khô gà, khô nai, 

măng le, măng lồ ô, măng trúc, măng muối, mắc ca, sachi, sâm, linh chi, nấm linh chi, nấm 

lim xanh, các loại đậu, chè (trà) xanh thành phẩm, trà chùm ngây mật ong, tinh bột nghệ, 
phấn hoa, sữa ong chúa tươi, đồ gia vị, rượu, nước uống giải khát, thức ăn chế biến từ thịt, 

thức ăn chế biến từ hải sản (tôm, cua, ốc, cá), thịt gia cầm, thịt gia súc tươi sống, trứng gia 

cầm, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biên, hạt giống cây trồng, con giống, cây hoa 
cảnh, quần, áo, giầy, dép, mũ, thắt lưng, đồng hồ, đồ trang sức, đá quý các loại, các vật 

phẩm trang sức từ đá thiên nhiên và đá quý, quà tặng và đồ lưu niệm, dược phẩm, thảo 

dược, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, thuốc bổ (thuốc, 
dược phẩm), thuốc thang, thuốc tán, thuốc xoa bóp; dịch vụ trưng bày sản phẩm; hội chợ để 

bán hàng.  
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(210) 4-2020-43816 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.11; A2.3.23; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bếp Bố Bản  (VN) 
Số 43/4 Hải Phòng, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-43817 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.1.6; 26.1.2; 26.1.6; 1.15.24 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Anh Đức  (VN) 
Số 15, ngõ 1, phố Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bún/miến/mì sợi nhỏ; bánh phở; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh phở; mua bán các chuỗi cửa hàng; quảng cáo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2020-43818 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.1.2; A11.3.4; 

A26.4.18; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá cây, cam, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Hưng   (VN)
Số 241 Hoàng Sa, phường Ia Kring, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống 

cà phê có sữa.  
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(210) 4-2020-43819 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tin học Mai 
Hoàng   (VN) 
Số 241 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; màn 

hình [phần cứng máy ví tính]: mô đem; miếng đệm lót chuột máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2020-43820 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH âm Thanh Số  
(VN) 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh 
(âm li), micro (ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa, điện thoại di 
động, máy tính bảng, tivi, màn hình cảm ứng. 

 

 
(210) 4-2020-43821 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Âm Thanh Số  
(VN) 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh 
(âm li), micro (ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa, điện thoại di 
động, máy tính bảng, tivi, màn hình cảm ứng. 

 

 
(210) 4-2020-43822 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.20; 3.7.17; A24.15.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Âm Thanh Số  
(VN) 
Số 5F1, tổ 50, ngõ 357 Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh 
(âm li), micro (ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa, điện thoại di 
động, máy tính bảng, tivi, màn hình cảm ứng. 

 

 
(210) 4-2020-43824 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ST Motor Việt 
Nam  (VN) 
Số 24 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy: vành xe; xích xe; hộp xích xe máy, càng xe.  
 

 
(210) 4-2020-43825 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Viện Khoa học đào tạo và 
đầu tư Quốc tế  (VN) 
Số 40 Trần Đăng Ninh, tổ dân phố 3, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2020-43826 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần không 
gian gốm Việt  (VN) 
Lô A2, khu sản xuất làng nghề Bát 
Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần trà Chính 
Long  (VN) 
Số 57B Phan Chu Trinh, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

3. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn gốm sứ Hoàng Long Bát 
Tràng  (VN) 
Xóm 3, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Cốc trà; chén trà; tách trà; ấm trà. 
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(210) 4-2020-43827 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1; 1.15.15 
(591) Da cam, xanh biển, trắng, nâu nhạt. 

(540) 

 

(731) Đinh Văn Trường  (VN) 
LK20-12(73) khu ĐTM Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công 

thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; 
sữa chua; pho mát. 

 

 
(210) 4-2020-43828 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Da cam, nâu, nâu nhạt, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Đinh Văn Trường   (VN) 
LK20-12(73) khu ĐTM Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công 

thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; 
sữa chua; pho mát. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; bột dinh dưỡng (khôg dùng trong mục đích y tế); bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-43829 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.5; 

A25.1.10; 25.1.9; 24.17.25 
(591) Vàng đồng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Phượng  (VN) 
KP4, phường Quang Vinh, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2020-43830 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Phan Lạc Toàn  (VN) 
Thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị sau: móc bằng kim loại để treo đồ, giá bằng kim loại để treo 

cà vạt, giá bằng kim loại để treo quần áo, khóa cửa, tay nắm bằng kim loại cửa, cùi chỏ cửa, 
đường rãnh trượt cho cửa trượt bằng kim loại, bản lề giảm chấn bằng kim loại, bản lề trượt 
bằng kim loại, bản lề thủy lực bằng kim loại, thanh ray trượt ngăn kéo bằng kim loại, ray bi 
trượt bằng kim loại, thùng bằng kim loại, sọt bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, phụ 
kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ áo, đồ kim loại 
dùng cho cửa gỗ, giá bằng kim loại kiểu mâm xoay, máy hút mùi và khói dùng cho nhà 
bếp, ấm điện, chảo điện, bếp từ, giá để gia vị trong bếp, giá để dao thớt trong bếp, kệ để ở 
góc phòng tắm, khay dùng cho mục đích gia đình, thùng gạo, giá để dao dùng cho bàn ăn, 
dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý). 

 

 
(210) 4-2020-43831 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.4; 24.9.1; 26.3.23 
(731) MARVISIA INTERNATIONAL 

FASHION CO., LTD.  (CN) 
No.88 Xuyang Road, SND, Suzhou, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; mũ; thắt lưng da 

[trang phục]. 
 

 
(210) 4-2020-43832 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 26.3.4; 26.3.23 
(731) MARVISIA INTERNATIONAL 

FASHION CO., LTD.  (CN) 
No.88 Xuyang Road, SND, Suzhou, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản 
lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2020-43833 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Thắng  (VN) 
Tầng 4, số 9, ngõ 19 Kim Đồng, Giáp 
Bát, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2020-43834 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hằng  (VN) 
P0625, tòa R4B khu đô thị Royal City, 
số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, váy, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, găng tay [trang 
phục].  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, găng tay [trang phục], khăn 
quàng cổ, váy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 
 

(210) 4-2020-43835 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.10; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Sông Hồng  (VN) 
Số 68 đường Lê Văn Lương, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; 
vận chuyển hành khách; cho thuê bãi đỗ xe. 

 
 

(210) 4-2020-43836 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; A1.1.2; 1.1.15; A1.1.10 
(591) Đỏ cờ, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Sông Hồng  (VN) 
Số 68 đường Lê Văn Lương, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; 
vận chuyển hành khách; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2020-43837 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; 26.4.10; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Đỏ cờ, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Sông Hồng  (VN) 
Số 68 đường Lê Văn Lương, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; 
vận chuyển hành khách; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2020-43838 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan 
Road, Changning District, Shanghai, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; xà phòng vệ sinh dạng bánh; sữa rửa mặt; xà phòng rửa tay; chế phẩm 
để giặt; chế phẩm làm sạch; tinh dầu; kem đánh răng; mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-43839 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan 
Road, Changning District, Shanghai, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh; chất tẩy uế; nước rửa tay diệt khuẩn; thuốc khử độc; hương xua 
đuổi muỗi; quần tã trẻ em. 
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(210) 4-2020-43840 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan 
Road, Changning District, Shanghai, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng điện thoại thông 
minh, có thể tải về; cân sức khỏe; bao đựng điện thoại thông minh; thiết bị truyền phát âm 
thanh; bao kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2020-43841 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan 
Road, Changning District, Shanghai, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; văn phòng phẩm; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; đồ dùng văn phòng trừ đồ 
đạc. 

 

 
(210) 4-2020-43842 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan Road,
Changning District, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; lược; giẻ lau để làm sạch; dụng cụ mỹ phẩm; dụng cụ dùng 
để vệ sinh; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay. 

 

 
(210) 4-2020-43843 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) GREENLEAF BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
21/F, Block 2, No.55, Loushanguan Road,
Changning District, Shanghai, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 

mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2020-43844 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 

(591) Nâu, cam. 

(731) Hợp tác xã nuôi ong mật Sông 
MÃ  (VN) 
Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2020-43845 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.1; 24.15.21; 26.13.25 

(591) Xanh lá, xanh dương, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thtrơng mại 
Dương Mã   (VN) 
Số 63 đường Trần Nguyên Hãn, phường 

13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43846 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TNB   (VN) 
Số 16, đường 588, khu phố 1, phường 

Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt, phim chống nắng cho ô tô và nhà kính  
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(210) 4-2020-43847 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nông dược Vĩnh Thành   (VN) 
Đường 307, tổ 8, khóm Mỹ Phú Đất 

Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2020-43849 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 5.3.20; 

A26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Nhân Danh Xứ 
Trà   (VN) 
Số 31 tổ 8, ngách 96/31 Thượng Thanh, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ, xuất nhập khẩu: trà thảo dược, đồ uống trên cơ sở trà. trà, trà 

ướp lạnh, trà đã đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2020-43851 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Taki Việt Nam   (VN) 
Số 4 ngách 3 ngõ 80 Nhân Hòa, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; marketing; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; gia sư; khóa đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi 

(giáo dục hoặc giải trí); sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp.  
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(210) 4-2020-43852 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khoa  (VN) 
391/8 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp 

bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trự giúp y tế; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2020-43853 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.9 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IP LEADER  (VN) 
18 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 

vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2020-43854 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIG HIPPO  (VN) 
Số nhà 21, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 4, 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây 

dựng; trát thạch cao; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình.  
 

 
(210) 4-2020-43855 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

Phan Giang  (VN) 
Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp. 
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Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2020-43857 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần WAKAMONO  

(VN) 
95 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; dầu xả; nước lau sàn; nước rửa chén bát; chất tẩy rửa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước xúc miệng; dung dịch xịt khuẩn; nước 
rửa tay (dùng cho mục đích y tế); thuốc trừ sâu.  

 

Nhóm 10: Thiết bị dụng cụ y tế; khẩu trang, quần áo bảo hộ (dùng cho y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, các chất tẩy rửa, dụng cụ thiết 
bị y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và 
công nghệ; nghiên cứu và phát triển công nghệ nano. 

 

 
(210) 4-2020-43859 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng số An 
Toàn  (VN) 
X-04.77 tòa nhà North Towers, Sunrise 
City, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); đĩa mềm, đĩa từ. 

 

 
(210) 4-2020-43861 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy   (VN) 
48 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế (ngồi); đồ gỗ mỹ thuật; tượng bằng gỗ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ; khung tranh ảnh. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập 
khẩu các mặt hàng kinh doanh như: bàn, ghế (ngồi), đồ gỗ mỹ thuật; tượng bằng gỗ, tác 

phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; xây dựng; sửa chữa hàng mộc 

gia dụng, lắp đặt các tiện ích trong công trình xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

 
(210) 4-2020-43862 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.15; A1.1.10; A1.1.5; A5.1.5; 
A5.1.16; 5.11.10 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị Hoàn 
Hảo  (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế 

hoặc thú y. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm sinh học không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2020-43863 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.4.1; 26.13.25; 18.2.1 

(591) Xanh đen, trắng. 
(731) HANGGIL CO., LTD  (KR) 

243, Jungdae-ro, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giao hàng tận nhà; dịch vụ kinh doanh hoạt động 

nhượng quyền nhà hàng bánh gạo truyền thống Hàn Quốc (Tteokhokki); dịch vụ nhà hàng 
bánh gạo truyền thống Hàn Quốc (Tteokhokki); dịch vụ quán rượu nhỏ Hàn Quốc; dịch vụ 

nhà hàng cung cấp bữa ăn tự chọn cho khách hàng (buffet); dịch vụ kinh doanh hoạt động 

nhượng quyền nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc. 
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(210) 4-2020-43864 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Phương Linh  (VN) 
143 Lê Văn Tám, khóm 7, phường 8, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2020-43865 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Vàng cam, đen, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
và công nghệ ánh Dương  (VN)
Số 9, lô 2, khu đô thị Đền Lừ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

2. Công ty TNHH Kim khí Hiệp 
ánh  (VN) 
382 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Đá cắt mài sắt (bộ phận của máy móc), lưỡi cắt mài đá (bộ phận của máy móc); 

nỉ đánh bóng (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của máy móc); giáp xếp (bộ phận 

của máy móc); bát mài đánh bóng (bộ phận của máy móc). 
 

(210) 4-2020-43866 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 10.5.25; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại quốc tế 
INDOCHINE VINA  (VN) 
444/32 Lê Văn Khương, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2020-43867 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 10.5.25; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại quốc tế 
INDOCHINE VINA  (VN) 
444/32 Lê Văn Khương, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2020-43868 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.15.15; 1.15.15; 26.5.1; 24.17.20 

(591) Đỏ mận, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại quốc tế 
INDOCHINE VINA  (VN) 
444/32 Lê Văn Khương, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; dịch vụ thu thập thông tin thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43869 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.14; 2.7.23; 

A2.3.16 

(591) Đen, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn và giáo dục Hoàng Đức  
(VN) 
Số 136/135, đường Đồng Khởi, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; trường đào tạo 

[giáo dục]; giảng dạy. 
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(210) 4-2020-43870 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xám, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Anh Thư  (VN) 
99/19 Nguyễn Công Hoan, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

 
(210) 4-2020-43871 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Thị Hồng Oanh  (VN) 
658/63/6 Bùi Thị Xuân, KP.Tân Thắng, 
phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-43872 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.11.7; 1.1.17; A17.5.21; 26.4.2; 6.1.2; 

26.4.9 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Hồ Huy Phong  (VN) 
209/78 Tôn Thất Thuyết F.3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 
 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2020-43873 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SPN  (VN) 
Nhà A1, khu tập thể XNK Sách báo, ngõ 
238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ Spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ tắm khoáng chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2020-43874 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 18.5.10; A26.4.18; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bayer Paint & 

Chemical Colours Việt Nam  
(VN) 
Số 58- TT20 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước; sơn công nghiệp; sơn chống thấm, sơn chống cháy. 

 

 
(210) 4-2020-43879 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xám, xanh nước biển. (540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông 
Phương Dung  (VN) 
40/14 Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng: đèn mặt trời. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
camera quan sát; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa điện thoại. 

 

 
(210) 4-2020-43880 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông 
Phương Dung   (VN) 
40/14 Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ an toàn và an ninh: camera; đầu ghi; báo động chống trộm; 

thiết bị viễn thông. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
camera quan sát; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa điện thoại. 

 

 
(210) 4-2020-43885 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) HSUN WANG INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 37, Anle St., Xiushui Township, 
Changhua County 50445, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Cờ lê [dụng cụ cầm tay]; kim tuốt dây [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt [công cụ 
cầm tay]; dụng cụ cắt dây [dụng cụ cầm tay]; máy uốn dây [dụng cụ cầm tay]; cờ lê ổ cắm 
[dụng cụ cầm tay].  

 

 
(210) 4-2020-43886 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(731) HANIEL COSMETIC LIMTED   (TW) 

1F., No. 2-2, Ln. 21, Sec. 2, Xinsheng N. 
Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10458, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng [mỹ phẩm]; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa rửa mặt; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng ẩm; kem [mỹ phẩm] dùng cho mặt.  

 

 
(210) 4-2020-43888 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH 102SKIN   (VN) 
25/14A đường TCH 17, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-43889 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.15; 26.15.15; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SICHER Việt Nam  
(VN) 
76 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; định giá bất động 
sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2020-43890 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Phúc Thịnh   (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-43891 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh dương; trắng; ghi xám. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Phúc Thịnh     (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-43892 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Phúc Thịnh      (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1698 

(210) 4-2020-43893 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Phúc Thịnh    (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-43894 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương, trắng, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Phúc Thịnh   (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 

 
(210) 4-2020-43895 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.11; A7.1.11; 7.3.11; A26.11.12; 

7.1.14 
(591) Xanh đậm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Sông Trà 1975  (VN) 
226 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-43896 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.15.15; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư TM và 
XNK An Phát   (VN) 
Số nhà 161 , tổ 3, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội                       
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; chất bôi trơn; dầu bảo quản công 

trình xây; xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2020-43897 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Toàn Phát  (VN) 
Đường 206, khu D, khu công nghiệp phố 

nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên  
 

(511)   Nhóm 01: Chất làm lạnh.  

 

Nhóm 04: Ga lạnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán khí ga dùng cho hệ thống làm lạnh.  
 

 
(210) 4-2020-43899 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.23; 26.1.1 

(731) Đỗ Trà Mi  (VN) 
97 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-43900 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; 26.1.4 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 1991  (VN) 
392 Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-43907 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.30 

(591) Đen, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Dương Đình Chiến  (VN) 
Thôn Toán Thắng, xã Thiệu Toán, huyện 

Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2020-43908 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 9.7.1; 26.15.5; A26.11.12; 1.15.15 

(591) Đỏ, đen nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đan Quân   (VN) 
139 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 

khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trái cây sấy, hoa quả sấy, trái cây đông lạnh, trái cây 

được bảo quản, trái cây đã nấu chín, trái cây đã chế biên [tất cả đã qua chế biến], trải cây 

tươi, rau củ quả tươi [chưa qua chế biến], bánh kẹo, mứt quả ướt [đã qua chế biến], đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn, trà (chè), hạt dinh dưỡng đã qua sơ chế hoặc chế 

biến (hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt chia, hạt dưa, hạt bí).  
 

 
(210) 4-2020-43909 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Hoa   (VN) 
17 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ], dịch vụ 

cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thờì]; dịch vụ khu nghỉ dưỡng du lịch (resort); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống.  
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(210) 4-2020-43910 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.3; 19.3.1 

(591) Đen, trắng, nâu, vàng cam. 

(731) Chung Hồng Sơn  (VN) 
62/17 Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán bia; dịch vụ quầy rượu (quán bar).  
 

 
(210) 4-2020-43912 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 phố Trần Nhân Tông, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; phao để câu; lưỡi câu cá; mồi câu cá (mồi 

giả); dụng cụ câu cá. 
 

 
(210) 4-2020-43913 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.15.1; 26.1.1; 26.1.5; 

A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, đen.

(540) 

  

(731) Võ Văn Sinh  (VN) 
Tổ Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại phòng khám tư nhân. 
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(210) 4-2020-43914 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển máy tự động hóa CIDV 
Quốc Việt   (VN) 
Thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Ray trượt (bằng kim loại); con trượt (bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Máy gia công gỗ; thiết bị để gia công cơ khí; máy in; máy chế biến gỗ; động cơ - 
(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); hộp số- (không dùng cho xe cộ).  

 

 
(210) 4-2020-43915 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Đỗ Thị Hương Ly  (VN) 

Số 7, ngách 9, ngõ Đình Đông, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-43916 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Việt Hưng 
Yên  (VN) 
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 40: Mạ bằng phương pháp điện phân; mạ điện; mạ kim loại; mạ kẽm.  
 

 
(210) 4-2020-43917 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.5; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ 
Sethaco   (VN) 
82 đường số 77, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 45: Đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); tư vấn về mặt pháp lý trong việc xây dựng 
và phát triển nhãn hiệu và thương hiệu; tư vấn và đại diện về sở hữu công nghiệp; tư vấn 
pháp luật; tư vấn thành lập doanh nghiệp (tư vấn pháp lý), đăng ký công bố tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch.  

 

 
(210) 4-2020-43918 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm định 
xây dựng Sài Gòn  (VN) 
25 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; thẩm tra tổng dự toán công trình; lập dự 
toán các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê; đánh giá tài sản, thiết bị là sản phẩm xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà để ở, nhà không để ở; các lĩnh vực tư vấn khác trong lĩnh vực xây 
dựng (liệt kê chi tiết dịch vụ tư vấn); tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.  

 

 
(210) 4-2020-43920 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh lá cây. (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Xuân Oanh  (VN) 
253A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu thơm, trừ 
loại dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm để xức sau khi tắm; túi nhỏ để làm thơm đồ vải 
(quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; hương thơm 
để thắp. 

 

Nhóm 04: Nến thơm; đóm gỗ để châm lửa; mồi lửa. 
 

 
(210) 4-2020-43922 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.14; 3.1.16; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 
Anh  (VN) 
33-35 đường số D4, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2020-43923 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.7.25; 7.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Vĩnh Phú  (VN) 
Số 80 - 82 Huỳnh Tịnh Của, phường 
Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; khí đốt; khí gas hóa rắn [nhiên liệu]; khí đốt hóa lỏng (gas). 

 

 
(210) 4-2020-43924 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1; 16.1.13 
(591) Đen, trắng, vàng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Truyền 

thông MOV  (VN) 
135/37/38 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp 

chương trình truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản 
xuất chương trình âm nhạc; tổ chức các chương trình trò chơi trên truyền hình và các 
chương trình ca nhạc; tổ chức sự kiện văn hóa, âm nhạc và giáo dục. 

 

 
(210) 4-2020-43925 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; A26.3.6; 26.2.3 
(591) Vàng, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại dịch vụ P.E.M  (VN) 
413/56 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cơm tấm; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-43926 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43927 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43928 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
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(210) 4-2020-43929 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43930 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43931 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
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(210) 4-2020-43932 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43933 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
Tiêu Chuẩn Sinh Học Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Lô 23 đường Tân Tạo, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường 

nước; hoá chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, công 

nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-43934 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.7; 5.7.3; 5.13.4; A6.19.9; 26.11.3; 

25.1.25; 19.9.1; A19.9.3 

(591) Vàng, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Cò Thái  (VN) 
268 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây giống, hạt giống lúa. 
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(210) 4-2020-43936 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GVI  (VN) 
Tầng 18 tòa nhà Gelex Tower, 52 phố Lê 
Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất điện năng từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời 
và năng lượng tái tạo; sản xuất năng lượng mặt trời thông qua các nhà máy và thiết bị sản 
xuất quang điện; phát điện từ việc sản xuất năng lượng quang điện. 

 

 
(210) 4-2020-43937 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; A26.11.12; 4.3.19 
(591) Da cam, da cam nhạt, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu đầu tư phát triển xăng 
dầu Việt Nam  (VN) 
2C Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; khí đốt; khí gas hoá rắn [nhiên liệu]; khí gas để thắp sáng; dầu nhờn; 
nhiên liệu. 

 

 
(210) 4-2020-43938 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI  (VN) 
Số 4/143 đường Giải Phóng, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-43939 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI  (VN) 
Số 4/143 đường Giải Phóng, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2020-43940 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; 2.9.21; A19.3.4; 24.15.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, tím, xám, nâu, 

vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI   (VN) 
Số 4/143 đường Giải Phóng, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục dích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43941 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43942 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2020-43943 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43944 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A19.3.4; 26.4.9; A5.11.5; 26.15.3 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng sẫm, đỏ, đỏ sẫm, 

xanh lá cây, vàng nhạt, nâu, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần DP Quốc Tế 

NACOPHAR   (VN) 
Số 20, ngách 358/25 đường Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43945 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 25.5.3; 26.7.25; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Đăng Dương   (VN) 
Số 11, ngõ 143, đường Xuân Phương, 
phường Phương Canh, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, đầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yên sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, xúp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nướe giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2020-43946 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A19.3.4; 2.1.1; A19.13.21; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, xám, vàng, vàng 

sẫm. 
(731) KPC PHARMACEUTICALS, INC  

(CN) 
No. 166 Keyi Road, New And High 
Technology Development Zone, 
Kunming City, Yunnan Province, 
People's Republic of China.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43947 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A19.13.21; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh cô ban, xanh lá cây, 

ghi. 
(731) KPC PHARMACEUTICALS, INC  

(CN) 
No. 166 Keyi Road, New And High 
Technology Development Zone, 
Kunming City, Yunnan Province, 
People's Republic of China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2020-43948 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Nghiêm Hồng Quân  (VN) 
Số 41 ngõ 606 Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày, dép, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-43949 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Phúc Thịnh   (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà và cho thuê bất dộng sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; sàn giao dịch bất động sản.  

 
 

(210) 4-2020-43950 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, vàng nhạt, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Ngọc  (VN) 
62/1 đường số 27, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang; dầu thơm; tinh dầu; hương thơm để thắp; hình dán nghệ thuật cho móng 
tay, móng chân; miếng chống loang màu khi giặt. 

 

 
(210) 4-2020-43953 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hằng   (VN) 
68/13 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; váy; thắt lưng; ca vát.  
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Nhóm 35:  Mua bán: quần áo, mũ, giày, váy, thắt lưng, ca vát, phụ kiện thời trang, trang 
sức, túi xách, dép; quảng cáo để bán hàng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; marketing. 

 

 
(210) 4-2020-43954 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.2.7; 25.1.6; 3.7.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm NEST 
PRO PLUS  (VN) 
362/87 đường HT 13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến;  thực phẩm làm từ 

yến (chè yến, súp yến).  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; đồ gia vị.   
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống tăng lực; đồ uống hoa 
quả (đồ uống không cồn); xiro và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: tổ yến (tổ chim ăn được), yến sào chế biến, cà phê, 
chè (trà), ca cao, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng 
cho mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2020-43955 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) TOKYU CORPORATION  (JP) 

5-6, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8511 Japan 

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhận tiền gửi (bao gồm cả phát hành trái phiếu thay thế) và nhận thanh 

toán tiền gửi trả góp theo thời gian ấn định; cho vay [tài chính] và dịch vụ chiết khấu hối 
phiếu; thanh toán nội hối; bảo đảm các khoản nợ và nhận hối phiếu; cho vay chứng khoán; 
mua lại và chuyển giao trái quyền tiền tệ; bảo quản an toàn các đồ vật quí giá, bao gồm 
chứng khoán và kim loại quý [dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá]; đổi tiền tệ 
[dịch vụ đổi tiền]; ủy thác quản lý tài chính các hợp đồng tài chính hình thành trong tương 
lai; ủy thác quản lý tài chính đối với tiền, chứng khoán, trái quyền tiền tệ, tài sản cá nhân, 
đất đai, quyền đối với tài sản gắn liền trên đất, quyền bề mặt hoặc cho thuê đất đai; đại lý 
đặt mua trái phiếu; giao dịch ngoại hối; dịch vụ liên quan đến thư tín dụng (letter-of-credit); 
môi giới mua tín dụng; phát hành phiếu có giá; đại lý thu các khoản thanh toán cho việc 
cung cấp tiện ích ga hoặc điện; mua và bán chứng khoán; đại lý môi giới chứng khoán, chỉ 
số chứng khoán có kỳ hạn, quyền mua bán chứng khoán, và chứng khoán có kỳ hạn ở thị 
trường nước ngoài; cung cấp thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán; môi giới bảo 
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hiểm nhân thọ; bảo hiểm sinh mạng; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ; thẩm định yêu cầu bồi 
thường cho bảo hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tính toán tỉ lệ phí bảo hiểm; 
quản lý toàn nhà (quản lý bất động sản); dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê tòa nhà (dịch vụ 
đại lý bất động sản); thuê hoặc cho thuê tòa nhà, ngoại trừ nhà di động; mua và bán toà nhà 
(bất động sản); dịch vụ đại lý mua hoặc bán tòa nhà (dịch vụ đại lý bất động sản); định giá 
bất động sản; cung cấp thông tin về tòa nhà hoặc đất đai [mua bán bất động sản]; quản lý 
đất đai; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê đất đai; thuê đất đai; mua và bán đất đai; dịch vụ 
đại lý mua hoặc bán đất đai; dịch vụ đầu tư ủy thác bất động sản; đánh giá tài chính đối với 
tín dụng doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn lập kế hoạch thuế (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán thuế (dịch vụ tài chính); định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2020-43958 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thông 
Thiên  (VN) 
Số 25AB/KPl, nội ô thị trấn Gò Dầu, thị 
trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; xút để tẩy trắng; nước javel; nước thơm; nước gội đầu; chất tẩy vết bẩn.  
 

 
(210) 4-2020-43959 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FRESHITY  (VN) 
44 đường số 6A, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; son môi; chế phẩm hoá trang; hương liệu 
[tinh dầu]. 

 

 
(210) 4-2020-43960 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần DUBAI PAINT  
(VN) 
Số 46, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in và ma tít (nhựa tự nhiên). 
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(210) 4-2020-43961 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần DUBAI PAINT  
(VN) 
Số 46, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in và ma tít (nhựa tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2020-43967 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 3.7.6; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Võ Trọng Nghĩa  (VN) 

152/31/5 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2020-43968 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần SONADEZI 

Long Bình  (VN) 
Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị trường học như bàn, ghế, máy chiếu, nhiên liệu cho 
tàu xe, xe ôtô, thiết bị ngành nước như hệ thống bơm, máy bơm, ống nước; quản lý kinh 
doanh hệ thống chiếu sáng công cộng; dịch vụ tuyển dụng nhân sự. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh các công trình đô thị; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình công cộng, nhà ở; xây dựng các công trình công nghiệp 
và dân dụng, xây dựng khác; dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 
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Nhóm 39: Vận chuyển chất rắn; dịch vụ du lịch; thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 
(rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế); dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; cung cấp nước. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; xử lý chất thải rắn, nước thải; tái chế phế liệu; xử lý nước 
sinh hoạt. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc nội ngoại thất; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cảnh quan như vườn tược, công viên, bãi cỏ. 

 

 
(210) 4-2020-43969 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.5.19; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Sông 
Hương  (VN) 
43/4H Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa. 

 

 
(210) 4-2020-43970 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A17.2.2; 26.7.25; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ xám, trắng. 
(731) Phạm Hữu Cương  (VN) 

Khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2020-43971 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh dương nhạt, đen. 
(731) Lê Thị Bích Truyền  (VN) 

ấp Ông Yển, xã Hòa Minh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1717 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2020-43973 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.1; A5.3.13; 1.15.15; 26.5.1; 26.7.25 
(591) Xanh ngọc lam, trắng, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, đen, vàng đồng, vàng. 
(731) Trần Bích Diệu  (VN) 

206 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); 
chế phẩm chăm sóc tóc (không chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2020-43975 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6; 

1.15.23 
(591) Đỏ nâu, vàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
xây dựng - thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương  (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu động cơ; chất bôi trơn; khí than; chất 
đốt. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu; 
thiết bị xoa bóp; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 

Nhóm 12: Xe tải; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe trộn bê tông; 
phương tiện giao thông chạy điện; xe ô tô; xe đạp. 

 

Nhóm 17: Nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; cao su tổng hợp; vật liệu cách âm; vật liệu chịu 
lửa để cách điện, cách nhiệt; sơn cách nhiệt, cách điện. 

 

Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bề mặt không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; silic (thạch anh); cấu kiện xây dựng bằng bê-tông; ván sàn gỗ. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; hạt giống để trồng; rau cỏ tươi; cây trồng; gỗ 
thô. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng; nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái 
cây; nước (uống); chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu brandi (rượu mạnh); chiết suất từ trái cây (có cồn); đồ 
uống được chưng cất; rượu gạo; rượu cồn (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới kinh doanh liên 

quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch 

vụ trung gian thương mại. 
 

Nhóm 36: Môi giới; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; rải nhựa đường; tư vấn xây dựng; giám sát 
việc xây dựng công rình; dịch vụ khai thác đá. 

 

Nhóm 38: Truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ điện báo; phát 

sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 
Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho chứa hàng; phân 

phối điện; phân phối năng lượng cung cấp nước. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; tiêu huỷ rác và chất thải; xử lý nước; xử lý rác thải; may 

quần áo; tái chế rác và phế thải. 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ 

câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ karaoke; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế bản vẽ xây dựng; thăm dò địa chất; thiết kế 

trang trí nội thất; thăm dò dưới nước; khảo sát, đo đạc đất đai. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cơ sở 

lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-43976 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6; 

1.15.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
xây dựng - thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương  (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 

Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 
 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu động cơ; chất bôi trơn; khí than; chất 

đốt. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu; 
thiết bị xoa bóp; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 

Nhóm 12: Xe tải; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe trộn bê tông; 
phương tiện giao thông chạy điện; xe ô tô; xe đạp. 

 
Nhóm 17: Nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; cao su tổng hợp; vật liệu cách âm; vật liệu chịu 
lửa để cách điện, cách nhiệt; sơn cách nhiệt, cách điện. 

 

Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bề mặt không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; silic (thạch anh); cấu kiện xây dựng bằng bê-tông; ván sàn gỗ. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; hạt giống để trồng; rau cỏ tươi; cây trồng; gỗ 
thô. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng; nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái 
cây; nước (uống); chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu brandi (rượu mạnh); chiết suất từ trái cây (có cồn); đồ 
uống được chưng cất; rượu gạo; rượu cồn (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới kinh doanh liên 
quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch 
vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 36: Môi giới; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; rải nhựa đường; tư vấn xây dựng; giám sát 
việc xây dựng công rình; dịch vụ khai thác đá. 

 

Nhóm 38: Truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ điện báo; phát 
sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 
Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho chứa hàng; phân 
phối điện; phân phối năng lượng cung cấp nước. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; tiêu huỷ rác và chất thải; xử lý nước; xử lý rác thải; may 
quần áo; tái chế rác và phế thải. 

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ karaoke; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế bản vẽ xây dựng; thăm dò địa chất; thiết kế 
trang trí nội thất; thăm dò dưới nước; khảo sát, đo đạc đất đai. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-43978 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.15.15; 9.1.10 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, xanh da trời, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và xuất nhập khẩu Tân 
Trường Giang  (VN) 
Tầng 3 số 505 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ gỗ nội thất văn 
phòng; đồ vật trang trí (lưu động). 

 

 
(210) 4-2020-43979 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nama Sushi Linh 
Anh  (VN) 
Số 42 Vũ Phạm Hàm, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (không còn sống); thịt gia cầm (không còn sống); thịt thú săn (không còn 
sống); cá và hải sản (không còn sống); rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm 
sữa khác; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột mì và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; kem, kem trái cây và các 
loại đá lạnh khác ăn được; đường; mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối; gia vị; 
thảo mộc (ra bảo quản; đấm; nước xốt và các loại gia vị khác; kem (nước đông lạnh); mỳ 
sợi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 
 

 
(210) 4-2020-43980 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A9.7.22; 4.5.3 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
ZELDA   (VN) 
Số nhà 9, ngách 32, ngõ 245, tổ 18, phố 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2020-43981 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A18.5.6; 21.1.16 
(591) Trắng, hồng, xanh da trời, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ILABY Việt Nam  
(VN) 
Số 30-32 ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầỵ dép; thắt lưng (trang phục); khặn quàng (trang phục); nón (mũ); 
vớ (tất).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm cụ thể là: quần áo, giầy dép, thắt lưng 
(trang phục), khăn quàng (trang phục), ba lô, túi xách, quần áo trẻ em, tã lót sơ sinh (quần 
áo), nón (mũ), vớ (tất), phụ kiện thời trang; túi du lịch, đồ trang trí tóc, đồ trang sức, đồng 
hồ đeo tay, đồ chơi, mô hình đồ chơi, văn phòng phẩm, xe đẩy trẻ em, địu trẻ em, cũi trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, giường của trẻ em, quần tã trẻ em, đồ đạc dành cho trẻ em, thực 
phẩm cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2020-43982 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.6; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
tiêu chuẩn chất lượng và 
kiểm định giám định TSI   (VN) 
Số 1-A8, TT Học Viện Thanh Thiếu 
Niên Việt Nam, ngõ 33 phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế; trang phục bảo hộ dùng cho mục đích y tế; khẩu trang y tế.  
 

 
(210) 4-2020-43983 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) INNOLACT SL  (ES) 

Pol. Ind. Castro Riberas de Lea, Parcela 
55-56, 27260 Castro de Rei (LUGO), 
Spain 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
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(210) 4-2020-43984 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.8; A26.3.5; 26.5.1 
(591) Vàng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ dầu 

nhớt Ngọc Minh  (VN) 
19c1/58, khu phố 9, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu động cơ; xăng dầu; dầu nhớt; mỡ bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2020-43985 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.3.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Quang Phụng DIN  (VN) 

158 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm tăng cường sức khỏe và sức đề kháng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung chất dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường sức khỏe và sức đề kháng, thiết bị trị liệu, 
thiết bị xoa bóp, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, máy tập thể dục, máy tập thể hình, máy 
chạy bộ; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2020-43986 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, xanh nước biển, vàng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH GOFINGO Việt 

Nam  (VN) 
Số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn 
quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lưu trữ máy tính; dịch vụ xử 
lý dữ liệu; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẩm định giá; tư vấn về bảo hiểm; cho thuê bất 
động sản; mua bán bất động sản; cung cấp thông tin tài chính. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn 
bảo mật máy tính. 

 

 
(210) 4-2020-43987 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Đặng Đức Thắng  (VN) 

184/62, khu phố 4, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống tinh khiết đóng chai; nước uống tinh khiết đóng 
bình; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2020-43988 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Trí 
Tuệ Nhân Tạo AITT   (VN) 
22/15, đường số 440, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi giáo dục, đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2020-43990 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đặng Đức Thắng  (VN) 

184/62, khu phố 4, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán trà; dịch vụ quầy rượu 
(bar). 

 

 
(210) 4-2020-43991 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bình Tây   (VN) 
Đường tỉnh 835 ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 16: Thẻ; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy nước) [đồ dùng văn phòng]; bìa đỡ và kẹp hồ 
sơ; bút (viết dùng cho văn phòng và học sinh); bút dạ quang; bút lông; bút viết trên phim 
máy chiếu; đế cắm bút; dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ dùng văn 
phòng); giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy ghi chú; hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay đựng văn phòng phẩm; ruột bút chì; sổ tay; ruột bút viết; thước 
(dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).  

 
Nhóm 18: Túi; vali; ví; ba lô; cặp; túi xách.  

 

 
(210) 4-2020-43992 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bình Tây   (VN) 
Đường tỉnh 835 ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy nước) [đồ dùng văn phòng]; bìa đỡ và kẹp hồ 
sơ; bút (viết dùng cho văn phòng và học sinh); bút dạ quang; bút lông; bút viết trên phim 
máy chiếu; đế cắm bút; dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ dùng văn 
phòng); giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy ghi chú; hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay đựng văn phòng phẩm; ruột bút chì; sổ tay; ruột bút viết; thước 
(dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).      

 

Nhóm 18: Túi; vali; ví; ba lô; cặp; túi xách.  
 

 
(210) 4-2020-43993 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bình Tây     (VN) 
Đường tỉnh 835 ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy nước) [đồ dùng văn phòng]; bìa đỡ và kẹp hồ 
sơ; bút (viết dùng cho văn phòng và học sinh); bút dạ quang; bút lông; bút viết trên phim 
máy chiếu; đế cắm bút; dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ dùng văn 
phòng); giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy ghi chú; hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay đựng văn phòng phẩm; ruột bút chì; sổ tay; ruột bút viết; thước 
(dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).    

 

Nhóm 18: Túi; vali; ví; ba lô; cặp; túi xách.  
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(210) 4-2020-43994 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bình Tây     (VN) 
Đường tỉnh 835 ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An    

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy nước) [đồ dùng văn phòng]; bìa đỡ và kẹp hồ 
sơ; bút (viết dùng cho văn phòng và học sinh); bút dạ quang; bút lông; bút viết trên phim 
máy chiếu; đế cắm bút; dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ dùng văn 
phòng); giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy ghi chú; hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay đựng văn phòng phẩm; ruột bút chì; sổ tay; ruột bút viết; thước 
(dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).    

 

Nhóm 18: Túi; vali; ví; ba lô; cặp; túi xách.  
 
 

(210) 4-2020-43995 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Bình Tây   (VN) 
Đường tỉnh 835 ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy nước) [đồ dùng văn phòng]; bìa đỡ và kẹp hồ 
sơ; bút (viết dùng cho văn phòng và học sinh); bút dạ quang; bút lông; bút viết trên phim 
máy chiếu; đế cắm bút; dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ dùng văn 
phòng); giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy ghi chú; hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay đựng văn phòng phẩm; ruột bút chì; sổ tay; ruột bút viết; thước 
(dùng trong văn phòng, học tập, vẽ).   

 

Nhóm 18: Túi; vali; ví; ba lô; cặp; túi xách.  
 
 

(210) 4-2020-43996 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) PARK, MIN KYU   (KR) 

10-4, Doseong 1-gil, Seounam-myeon, 
Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần chơi gôn; mũ lưỡi trai để chơi gôn; giầy chơi gôn; váy; áo sơ mi; thắt lưng 
(trang phục). 
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Nhóm 28: Túi đựng vật dụng chơi gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay 
chơi gôn; quai đeo túi đựng vật dụng đánh gôn; túi phủ ngoài được thiết kế đặc biệt để bảo 
vệ túi đựng vật dụng chơi gôn; chân đỡ được thiết kế đặc biệt để đỡ túi đựng vật dụng chơi 
gôn không bị chạm đất. 

 

 
(210) 4-2020-43997 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) HUIZHOU SHENGDONGSHI 

ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
Dingfang Industry Zone, Baishi, 
Qiuchang, Huiyang, Huizhou, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; con chuột máy vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu); vỏ hộp loa; 
tai nghe; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2020-43998 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A26.11.9; A26.11.8; 26.15.11; 

26.15.9 
(591) Đỏ, xám đậm, xám nhạt, trắng. 
(731) Hồ Thị Hoàng Giang  (VN) 

Phòng 12Z9 Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất dùng cho gia đình, văn phòng và trường học: giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế logo; thiết kế trang trí nội ngoại thất; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

 

(210) 4-2020-44001 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Kiều Khanh  (VN)
PP3 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ. 
 

Nhóm 35: Bán buôn phụ kiện quần áo, quần áo, giày, dép, bít tất, mũ, túi xách, ví, vali.  
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(210) 4-2020-44002 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Hoàng 
Lan  (VN) 
36/21/10 đường số 4, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2020-44005 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đen, vàng kim. 
(731) Công ty TNHH Rostex Pharma 

USA  (VN) 
541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng; thuốc đông y; men dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-44007 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; 26.3.1; A26.11.8; 26.4.11; 18.3.2; 

18.3.23; 26.1.2; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 

nông sản thực phẩm An Giang  
(VN) 
Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn cho động vật; cám; cám trộn làm thức ăn cho 
động vật; thức ăn gia súc. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm cho động vật, chế phẩm vỗ béo động vật, thức ăn cho động 
vật, cám, cám trộn làm thức ăn cho động vật, thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2020-44008 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.3; A26.4.6; 25.1.9 
(731) Công ty TNHH cà phê hạt 

rang xay HAKAFE  (VN) 
100 đường A2 khu đô thị VCN, phường 
Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cacao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: cà phê, cacao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán đồ uống. 
 

 
(210) 4-2020-44009 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 1.15.5; 26.3.1; A26.3.5; 

26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thực phẩm AIDA   (VN) 
54A đường số 21, khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

Nhóm 32: Bột giải khát hòa tan (đồ uống); bột giải khát tăng lực (đồ uống giải khát không 
dùng trong mục đích y tế); đồ uống không cồn; nước uống tăng lực không dùng trong mục 
đích y tế; nước giải khát; nước giải khát từ trái cây. 

 

 
(210) 4-2020-44010 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.9; A3.7.24 
(591) Vàng, vàng đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

GOLDWINGS  (VN) 
260 đường số 10, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2020-44011 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.11.15 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn IBB  
(VN) 
Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hữu 
Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 
 

(210) 4-2020-44012 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.11.22; 25.5.2; 1.15.24; 

18.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Huy  (VN) 
Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2020-44013 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.7; A26.11.7; 26.4.4 
(591) Cam, cam đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thế Anh  (VN) 
P218 - tòa 1A - khu nhà ở Hưng Thịnh, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng inox; giá đỡ bằng inox dùng cho đồ đạc; hộp bằng kim loại; tượng 
bằng kim loại thường; móc treo bằng kim loại; két an toàn [kim loại hoặc phi kim loại]. 

 

 
(210) 4-2020-44014 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh than, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp tác Kinh 
doanh Quốc tế  (VN) 
70A, đường 51, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón lá; phân bón rễ; chế phẩm phẩm vi sinh cải 
tạo đất; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ cỏ, 
thuốc xử lý hạt giống (để phòng trừ sâu, bệnh trên các hạt giống lúa, rau và hoa), thuốc diệt 
động vật có hại, chất dẫn dụ côn trùng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: 
phân bón, phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ, phân bón lá, phân bón rễ, sản phẩm vi sinh cải 
tạo đất, chế phẩm điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản nông sản sau thu hoạch, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý hạt giống (để phòng trừ 
sâu, bệnh trên các hạt giống lúa, rau và hoa), thuốc trừ ốc, thuốc trừ chuột, thuốc điều hòa 
sinh trưởng, chất dẫn dụ côn trùng thuốc khử trùng kho, chế phẩm diệt côn trùng y tế, nông 
sản đã qua chế biến (lúa gạo, trái cây, rau và hoa), nông sản (gồm lúa, trái cây, rau, và hoa), 
nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác, rượu vang và bia có chứa cồn 
ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn, thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng đạn thể 
thao, vũ khí thô sơ), trò chơi, đồ chơi (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân 
cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng dến an ninh trật tự, an toàn xã hội), đồng hồ, kính 
mắt, máy ảnh và vật liệu ảnh. 

 
 

(210) 4-2020-44015 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
kinh doanh thương mại Minh 
Hoàng    (VN) 
Số nhà 12, ngách 99/120, đường Định 
Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: kính xe ô tô, thanh chắn va đập của ô tô, 

khung gầm xe cộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, thanh gạt nước đèn pha xe « 
tô, chắn bùn dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt kính ô tô. 

 
 

(210) 4-2020-44016 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
kinh doanh thương mại Minh 
Hoàng    (VN) 
Số nhà 12, ngách 99/120, đường Định 
Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán keo dán dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2020-44017 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.4; A26.11.8; 26.5.1; A11.3.3 

(591) Nâu, vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Tùng Linh  (VN) 
B-009, Lô B, C/c đường số 20, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ phục vụ đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-44019 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(591) Xanh dương nhạt, xanh da trời. 

(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 

Italy 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2020-44020 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.15 

(591) Tím, xanh lá cây. 

(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 

Italy 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-44021 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.4.18; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh da trời, đỏ, xanh tím, hồng, 
vàng, cam. 

(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  
(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; nghiên 
cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ vũ trường; dịch 
vụ hồ bơi; dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể dục thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bãi biển dùng 
cho mục đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cho thuê địa điểm để tổ chức triển lãm và hội nghị (cho thuê 
phòng họp). 

 
 

(210) 4-2020-44022 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2020-44025 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.4.18; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh da trời, đỏ, xanh tím, hồng, 
vàng, cam. 

(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  
(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; nghiên 
cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ vũ trường; dịch 
vụ hồ bơi; dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể dục thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bãi biển dùng 
cho mục đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cho thuê địa điểm để tổ chức triển lãm và hội nghị (cho thuê 
phòng họp). 

 

 
(210) 4-2020-44026 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.4.18; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh da trời, đỏ, xanh tím, hồng, 
vàng, cam. 

(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  
(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; nghiên 
cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ vũ trường; dịch 
vụ hồ bơi; dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể dục thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bãi biển dùng 
cho mục đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cho thuê địa điểm để tổ chức triển lãm và hội nghị (cho thuê 
phòng họp). 

 

 
(210) 4-2020-44029 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A2.1.16; A2.1.23; 2.1.30 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Như Thuỳ  (VN) 
26 ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 40: May đo quần áo (theo đơn đặt hàng của người khác). 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-44030 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.4.18; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh da trời, đỏ, xanh tím, hồng, 
vàng, cam. 

(731) Công ty cổ phần NOVAGROUP  
(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; quản lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; nghiên 
cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tài chính, tiền 
tệ; đầu tư xây dựng và đầu tư vốn để phát triển các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; xây dựng bến 
cảng, bến tàu; xây dựng và dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát các dự án 
xây dựng. 

 

Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ vũ trường; dịch 
vụ hồ bơi; dịch vụ cho thuê các dụng cụ thể dục thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bãi biển dùng 
cho mục đích giải trí (bãi tắm); dịch vụ giải trí; dịch vụ vườn bách thú. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở du lịch; dịch vụ tổ hợp khách 
sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, quán ăn và quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê; kinh doanh nhà trọ, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê; cho thuê địa điểm để tổ chức triển lãm và hội nghị (cho thuê 
phòng họp). 

 

 
(210) 4-2020-44033 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OMEXS  (VN) 
LK7-VT31 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2020-44034 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; A5.1.16 
(591) Cam, xanh lá cây, xám, đỏ, vàng, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thanh Biên  
(VN) 
Thôn An Cổ, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2020-44035 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 24.17.5; 26.4.1; A26.4.18; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Thành Lợi  (VN) 
Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2020-44036 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.10 
(591) Trắng, vàng gold, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyên Trang  
(VN) 
Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài; áo sơ mi; áo vét [quần áo], 
áo vét [trang phục]; váy liền quần. 

 

 
(210) 4-2020-44040 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.12; A5.7.23 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Giáp Ngọc Hòa  (VN) 
Nhà A5-13 khu đô thị MonBay, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); trà ướp lạnh, trà đã 
đông lạnh; trà; trà tảo bẹ; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  

 

 
(210) 4-2020-44041 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luxtrend Việt 
Nam   (VN) 
Số 60 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng 
cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  
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(210) 4-2020-44042 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; A8.1.22; A8.1.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, hồng, da cam, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Dũng Linh   (VN) 
Số 36, ngõ 3, phố Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; kẹo; kẹo cao su; sôcôla; bánh kẹo trái cây; thạch trái cây [dạng kẹo 
bánh].  

 

 
(210) 4-2020-44043 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng ánh đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2020-44044 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.11; A5.3.15 
(591) Xanh da trời, xanh láy cây đậm, xanh lá 

cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thảo dược Anh 
Nguyên  (VN) 
Thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục 
Yên, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thảo dược, dược liệu.  
 
 

(210) 4-2020-44045 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2020-44046 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thanh Xuân   (VN) 

Số nhà 116 A2, ngách 12, ngõ 199 
đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp; bánh patê thịt; bánh xăng-đuých; bánh nướng thịt; nước 
sốt thịt. 

 

 
(210) 4-2020-44049 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Thiên Hòa 
Phát  (VN) 
Số 6/4 đường số 22, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; lúa mạch lên men (bia).  
 

 
(210) 4-2020-44050 (220) 23.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Thiên Hòa 
Phát  (VN) 
Số 6/4 đường số 22, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; lúa mạch lên men (bia).  
 
 

(210) 4-2020-44052 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh dương, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Tín Tâm  (VN)
Số 33 Hoàng Văn Thụ, Phường Mỹ Bình, 
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua và bán: phân bón, chế phẩm 

phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, hạt giống thực vật. 
 

 
(210) 4-2020-44053 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, cam. 

(731) Công ty TNHH DH Hà Nội  (VN) 
Thôn Liên Tân, xã Phương Trung, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn lót; chất màu; chất kết dính dùng cho sơn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ: sơn, sơn 

chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, chất màu, chất kết dính dùng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2020-44054 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu TLT Việt Nam  (VN) 
Thôn Tân Châu, xã Ngọc Châu, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 

dịch vụ mua bán, cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho 

trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, giường cũi 

của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi 

dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt 

(đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết 

bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ 

em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ 

dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, 

dây đai giữ em bé), đồ dùng gia đình (gồm phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, 

màn), đồ dùng bằng điện như nồi điện, chảo điện, hệ thống và thiết bị nấu nướng, bếp nấu 

ăn, bếp điện, dụng cụ nhà bếp, nồi nấu đa năng, nồi nấu không dùng điện, bếp từ, nồi áp 

suất không dùng điện, máy xay, máy rửa bát đĩa, máy ép dùng cho nhà bếp, lò nướng, thiết 

bị đun nước, đồ dùng cho nhà bếp như bát, đĩa, xoong, chản để rán, đũa, thìa, dao, dĩa, đồ 

để pha trà, bình nước, cốc để uống, bộ đựng đồ gia vị.  
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(210) 4-2020-44056 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 5.7.3; A5.3.15; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 

Sơn Thịnh   (VN) 
Thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh khảo. 
 

 
(210) 4-2020-44057 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 3.13.1; 

A5.11.11; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, đỏ, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 

Sơn Thịnh   (VN) 
Thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu sả.  
 

 
(210) 4-2020-44058 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

nâu nhạt, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 

Sơn Thịnh  (VN) 
Thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hương nhu. 
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(210) 4-2020-44060 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; 5.5.19 

(591) Vàng, đỏ, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Hoa Anh Đào  (VN) 
Xóm 4, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2020-44061 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 4.5.15; 4.5.12; 4.5.13; 1.15.11 

(591) Đen, trắng, hồng, nâu, vàng, xanh dương, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sách WABOOKS  (VN) 
số 16, ngách 278/11 phố Tôn Đức 

Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp. 
 

 
(210) 4-2020-44062 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.1.25; 4.5.15 

(591) Vàng, xanh, trắng, đen, đỏ, cam, xám, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sách WABOOKS  (VN) 
Số 16, ngách 278/11 phố Tôn Đức 

Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi. 
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(210) 4-2020-44063 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.4; 22.3.1; A22.3.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp 
VINCOMMERCE  (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; xà phòng; bột giặt; nước giặt; nước lau sàn nhà (chế phẩm làm 
sạch và đánh bóng cho sàn nhà); chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm để làm sạch; 
chế phẩm để rửa bát đĩa (nước rửa chén); chế phẩm để lau kính (chế phẩm làm sạch); chế 
phẩm để cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất tẩy trắng để giặt; nước 
javen; nước xả vải (dùng để giặt); nước thơm; sáp thơm; chế phẩm làm thơm không khí; 
nước thơm xịt phòng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa; dầu 
gội đầu; dầu xả làm mềm tóc; sữa tắm; sữa dưỡng thể chăm sóc da cơ thể; kem đánh răng; 
xịt thơm toàn thân; chế phẩm trang điểm; đồ trang điểm; son môi. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn cho hoá chất 
vệ sinh; chế phẩm khử mùi không khí; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn. 

 

Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; khăn giấy ướt, không chứa 
mỹ phẩm, không chứa dược phẩm; bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy. 

 

Nhóm 21: ống hút để uống; thùng rác; thùng; xô; chậu (đồ chứa đựng); bát; đĩa; cốc; chén; 
bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; hộp đựng thực phẩm; chảo rán không dùng điện; nồi 
nấu không dùng điện; khăn lau chùi bằng vải. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn lau tay bằng 
vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tạp dề (trang phục); quần áo lót; dép tắm; áo choàng mặc sau 
khi tắm. 

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chống trơn trượt; thảm trải sàn; 
giấy dán tường. 

 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu 
« liu cho thực phẩm; hạt đậu đã bảo quản, đóng gói; hạt đậu phộng phơi khô, đóng gói; quả 
hạch đã chế biến; thịt; thịt đã chế biến; thịt nguội; cá đã chế biến; cá viên; cá đóng hộp; thịt 
đóng hộp; thịt đông lạnh; cá đông lạnh; nước mắm. 

 

Nhóm 30: Gia vị; bột ngọt; gạo; dấm (gia vị); cháo tươi ăn liền; đường phèn; muối nấu ăn; 
muối tôm (gia vị); muối tiêu (gia vị); sa tế (gia vị); nước màu để nấu ăn; hạt tiêu; đường; 
bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
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trên cơ sở ca cao; bột; bột đậu xanh; bột gạo lức; bột hỗn hợp các loại đậu; bột lúa mạch; 
bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bánh gạo; bánh snack; bột ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; dầu hào; tương; tương ớt; tương cà; nước tương; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn 
liền; cháo ăn liền; nui; mì sợi; bún sợi; miến; bánh đa làm từ gạo; phở; hủ tiếu; bánh tráng 
làm từ gạo. 

 
Nhóm 32: Nước uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; nước uống có 
ga; bia; nước ngọt; xi rô cho đồ uống; nước tăng lực (không chứa cồn và không dùng cho 
mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2020-44064 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại CS Việt Nam  (VN) 
Căn số 30, TT6.1, khu đô thị Ao Sào, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho 

mục đích làm sạch; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện. 
 

Nhóm 11: Bếp điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; nồi chiên không dầu; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2020-44065 (220) 23.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.7; 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24; 

A6.7.5 
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, 
Singapore 048619 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành (quản lý) kinh doanh khách sạn, khách sạn cạnh đường (cho khách có 
ôtô) và chỗ ở tạm thời bao gồm cả các khách sạn có phòng, căn hộ có dịch vụ; các dịch vụ 
liên hệ với công chúng liên quan đến chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh 
đường cho khách có ôtô, các khách sạn có phòng ở và các căn hộ có dịch vụ; bán và tiếp thị 
chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, khách sạn có 
phòng ở và những căn hộ có dịch vụ bao gồm cả việc quảng cáo các dịch vụ nêu trên qua 
internet và các mạng máy tính toàn cầu khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp thức ăn và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; đặt chỗ ở tạm 
thời; cho thuê nhà ở có tiện nghi tạm thời; cho thuê phòng, căn hộ có dịch vụ (tạm thời); 
dịch vụ khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn và chổ ở tạm thời khác. 
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(210) 4-2020-44066 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Tím, đen, hồng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Thị Thìn  
(VN) 
Số 190 phố Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang; đá quí; kim cương; ngọc trai (đồ trang sức); vàng; đồ trang sức bằng 
bạc. 

 

 
(210) 4-2020-44067 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 5.7.1; 5.7.6 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Đức Thiện  (VN) 
39 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt như hạt chia, hạt macca, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt 
óc chó, hạt thông, hạt đậu hà lan, đậu phộng, đậu nành, hạt sen, rau củ quả đã qua chế biến, 
rau củ sấy khô, trái cây sấy khô, rau củ quả tươi. 

 

 
(210) 4-2020-44068 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A3.4.2; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng nhạt, trắng, xanh lá 

cây, nâu, hồng nhạt, tím nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hùng  (VN) 
393/5 tổ 7 khu phố 9, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2020-44069 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.6; A3.4.2 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, 

trắng, cam đậm, cam nhạt, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Chí Hùng  (VN) 
304/45/2 đường ĐT 743A khu phố Trung 
Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2020-44070 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thu Sương  (VN) 
212/66 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), tất (vớ), khăn quàng 

cổ (khăn choàng cổ). 
 

 
(210) 4-2020-44073 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần kim khí An 
Phát  (VN) 
Số 104 Trần Nhân Tông, khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn nước chịu áp 

bằng kim loại; thùng bằng kim loại; đai thùng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2020-44074 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty cổ phần kim khí An 
Phát  (VN) 
Số 104 Trần Nhân Tông, khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; thùng bằng kim loại; đai thùng bằng kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 393 tập a - Quyển 3 (12.2020) 

 

 
1746 

(210) 4-2020-44075 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Giang  
(VN) 
88/8 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2020-44076 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ, xanh biển, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 2HM CARE  (VN) 
184 Tà Lài, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2020-44077 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Thôn Mít Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo; quần áo lót; yếm; đồ 

đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2020-44078 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Thôn Mít Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo; quần áo lót; yếm; đồ 

đi ở chân. 
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(210) 4-2020-44079 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh chàm, nâu đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lộc Phong Hưng  (VN) 
147/64A Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; tôm còn sống; cua còn sống; mực còn sống; ốc còn sống; ghẹ còn 
sống. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tôm, cua, cá, mực, ốc, ghẹ, nghêu, sò, 
hến, hàu, bạch tuộc, ếch. 

 

 
(210) 4-2020-44082 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 24.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Tùng  (VN) 
Số 16, ngõ 74, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất xịt trắng giày. 
 

 
(210) 4-2020-44083 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.5.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Tùng   (VN) 
Số 16, ngõ 74, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất xịt trắng giày. 
 

 
(210) 4-2020-44084 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 9.3.1; A9.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư & phát 
triển thương mại Chidu   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2020-44085 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.3; 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thắng  (VN) 
Thôn 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; đồ lau 
dọn; bàn chải (không kể bút lông). 

 

 
(210) 4-2020-44086 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh lục, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thắng   (VN) 
Thôn 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; đồ lau 
dọn; bàn chải (không kể bút lông). 

 

 
(210) 4-2020-44087 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 7.3.11; A26.11.7; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thu Mai  (VN) 
Số 469 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch, thép, sắt, đá, xi măng, vật liệu xây dựng không 
bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2020-44088 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.7.6; 26.1.1; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, đỏ cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ISIRIUS VINA  
(VN) 
401 tầng 4, tòa nhà 1B, đường 30, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa 

móng tay; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2020-44089 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 

(591) Trắng, vàng, cam, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
thương mại và dịch vụ đầu tư 
Toàn Cầu  (VN) 
Tầng 3, số 468A, phường Cao Thắng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; môi giới; quản lý bất động sản; mua bán bất động 

sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2020-44091 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  (540) 

 

(731) Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu 
Điện  (VN) 
122 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển truy nhập đa vai trò bằng vân tay.  
 

 
(210) 4-2020-44092 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.1; 24.9.1; 1.15.24; 18.3.2 

(591) Trắng sữa, đỏ đô, nâu, vàng nhũ đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khai thác hải 
sản, chế biến nước mắm 
Thanh Hà  (VN) 
Tổ 1, đường Nguyễn Thái Bình, khu phố 

5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2020-44093 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.7.15; A2.1.24; 18.3.2; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

xanh ngọc, đỏ đô, cam, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khai thác hải 
sản, chế biến nước mắm 
Thanh Hà  (VN) 
Tổ 1, đường Nlguyễn Thái Bình, khu phố 
5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2020-44094 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sudo Việt 
Nam  (VN) 
Số 19, ngõ 3 đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nhũ tương nội thất; sơn nhũ tương ngoại thất; sơn lót; sơn bóng; sơn chống 
thÊm. 

 

 
(210) 4-2020-44095 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kim 
khí điện máy Đồng Lợi  (VN) 
Nhà số 21, đường 2, ngõ 2, phố Phú 
Xuân, phường Nam Bình, thành phố 
Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba. 

 

 
(210) 4-2020-44096 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) E HAN LEE  (KR) 

12-7, Chiljeon-gil, Bangsan-myeon, 
Yanggu-gun, Gangwon-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh); rượu uýt-ki; rượu mùi; rượu có cồn được chưng cất 
kiểu Hàn quốc (soju); rượu vang; rượu cao lương (rượu kiểu Trung quốc). 

 
 

(210) 4-2020-44099 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; A26.11.12; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh da trời đậm, 

xanh da trời, xanh lá cây đậm, vàng, 
cam, xanh nước biển. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và phát triển dịch vụ du 
lịch Tân Minh  (VN) 
Tầng 7, số 27, phố Nguyễn Trường Té, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua 
ứng dụng trực tuyến; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách. 

 
 

(210) 4-2020-44100 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cửu long, đen. 
(731) Công ty TNHH nhiệt lạnh 

SORECO  (VN) 
Số nhà 20, ĐX6, khu đô thị Đặng Xá, 
phường Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, linh kiện lắp đặt kho lạnh. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt kho lạnh.  
 
 

(210) 4-2020-44102 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) ASIAN UNION EXPORTING 
COMPANY LIMITED.   (TH) 
44/14-15 Sukhumvit 46 Alley, 
Sukhumvit Road, Phrakhanong Sub- 
District, Klongtoei District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến (tôm, cua, cá, mực, bạch tuột, ốc); thực phẩm trên cơ sở 
thịt, cá, hoa quả hoặc rau. 

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); thức ăn cho gia súc, bắp ngô ngọt chưa chế biến (đã bóc vỏ hoặc 
còn nguyên vỏ). 

 
Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản còn sống (tôm, cua, cá, mực, bạch tuột, ốc), thủy hải sản 
đã chế biến; xuất nhập khẩu; quảng cáo; tiếp thị để bản hàng. 

 
 

(210) 4-2020-44103 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-44104 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-44105 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-44106 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STELLAPHARM   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 

dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2020-44107 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm M.S.T  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh dầu, 

mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo mộc y tế, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, dịch vụ giới thiệu sản phâm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2020-44108 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Cơ sở giấy An Huy  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
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(210) 4-2020-44109 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Khang   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2020-44112 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vốn Bến 
Thành  (VN) 
106-108 Âu Cơ, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, địa ốc, cụ thể là: mua bán nhà đất; cho thuê nhà ở, văn 

phòng làm việc; môi giới bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ của 
hãng môi giới về cổ phần và tài sản. 

 

 
(210) 4-2020-44113 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh nước biển nhạt, xanh lá cây.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngon AVATAR  (VN) 
90-92 Phan Đình Phùng, phường Tây 
Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, kinh doanh cà phê, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh 
ngọt và bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2020-44114 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Hoàng Vy  (VN) 
Căn hộ 17.07 chung cư Ngọc Lan, tổ 22 
khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch; 
xà phòng.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước quả [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]; nước ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm 
làm sạch, xà phòng, đồ uống không cồn, nước quả [đồ uống], nước ép rau [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2020-44115 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Minh Thanh  (VN) 
L14-08B, tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; sơn; chất làm đặc sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chất kết dính dùng cho sơn, chất pha loãng cho sơn, sơn, chất làm đặc 
sơn.  

 

 
(210) 4-2020-44116 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, 

xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 
114/4 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2020-44117 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế anh 
văn Hội Việt Mỹ  (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  
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(210) 4-2020-44118 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế anh 
văn Hội Việt Mỹ  (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2020-44119 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế anh 
văn Hội Việt Mỹ  (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2020-44120 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SRT Việt Nam  
(VN) 
968 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-44121 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A2.3.18; 2.3.1; 2.3.30 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ, đen, cam, 

nâu, hồng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tiệm Trà Long 
- Trà Trái Cây Tươi  (VN) 
444 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; tạo 
hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-44122 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CRISPY FRUIT  
(VN) 
820/9/14 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-44123 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH CRISPY FRUIT  
(VN) 
820/9/14 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2020-44125 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 24.9.1; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN) 
Hoa sữa 9-17 khu biệt thự Vinhome 
Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; áo nịt ngực cho mục đích y tế; quần áo có tác 

dụng ép chặt, nén chặt. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo lót; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

 
(210) 4-2020-44127 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 
diệt khuẩn; tã lót trẻ em. 

 
 

(210) 4-2020-44128 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tessor  (VN) 
G-2206, tầng 22, khu phức hợp The 
Manor Offcetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: giường tủ, giá kệ, bàn.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ bao gồm: đồ chơi giáo dục (giúp trẻ phát triển trí tuệ), đồ chơi 
mô hình/lắp ghép, đồ chơi khoa học (giúp trẻ phát triển tư duy khoa học).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất, dụng cụ bằng gỗ, đồ chơi bằng gỗ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao. 
 
 

(210) 4-2020-44130 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.3.1; 26.4.2; 26.7.25; 7.1.24 
(591) Cam, xám đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nội thất MILI DECOR  (VN) 
220 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2020-44131 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Toàn Phúc  (VN) 
224 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều vỏ lụa rang muối; hạt điều đã qua chế biến; hạt đã 
chế biến các loại. 
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(210) 4-2020-44132 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.2; A11.1.6; A25.7.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Toàn Phúc  (VN) 
224 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (bánh đa nem làm từ gạo); đồ gia vị; bánh ngọt; bánh cuốn. 

 

 
(210) 4-2020-44133 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A2.9.16; 15.7.1; 25.1.6(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NUTRITECH 
Việt Nam  (VN) 
Số 180, tổ 17, đường Nguyễn Đức 
Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm y tế dùng trong thú y. 

 

 
(210) 4-2020-44134 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.24; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng và 
Dịch vụ thú y  (VN) 
Số 180, tổ 17, đường Nguyễn Đức 
Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm y tế dùng trong thú y. 

 

 
(210) 4-2020-44136 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 3.3.1; 6.1.2; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ vận tải cơ khí Minh 
Khang  (VN) 
143/8 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; áo sơ mi. 
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(210) 4-2020-44137 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 20.7.1; 24.1.1 
(591) Cam đất, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đoàn Trung Kiên  (VN) 
Căn hộ số 3005, tòa S2, chung cư Gold 
Season, số 47 đường Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2020-44139 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Hồng tím, cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ và thương mại SPACE 
LIGHT  (VN) 
171 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu trong nhà và sân vườn: màn hình led, màn hình cảm ứng, 
màn hình plasma, đèn chiếu cho phim đèn chiếu, thiết bị truyền phát âm thanh, thiết bị và 
máy âm thanh. 

 
Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2020-44140 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 7.1.6; 7.1.16; 26.1.1; 26.3.1; 1.15.9 
(591) Vàng, cam, xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Tuyển  (VN) 
177, tổ 2, ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, vui chơi, giải trí.  
 

 
(210) 4-2020-44141 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PSL VINA   (VN) 
Lầu 9 tòa nhà PTS Sài Gòn, số 118 
Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo chơi golf (gôn); cung cấp các dụng cụ chơi golf; câu lạc bộ chơi golf; 
dịch vụ khai thác sân golf; tổ chức các sự kiện golf; dịch vụ kinh doanh sân golf. 

 

 
(210) 4-2020-44142 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.1.1; 21.3.7 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PSL VINA  (VN) 
Lầu 9 tòa nhà PTS Sài Gòn, số 118 
Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo chơi golf (gôn); cung cấp các dụng cụ chơi golf; câu lạc bộ chơi golf; 
dịch vụ khai thác sân golf; tổ chức các sự kiện golf; dịch vụ kinh doanh sân golf. 

 

 
(210) 4-2020-44143 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Ngày Vui  (VN) 
332/195/5 Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2020-44144 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.11; A11.3.3; 19.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NATURAL Trang  
(VN) 
85 đường 22, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2020-44145 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thịnh Hưng Phúc - Gia Lai   (VN)
122 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bình ắc quy, ắc quy điện, phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác, nhớt, 
phụ kiện ngành cửa. 

 

 
(210) 4-2020-44146 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 4.3.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Thành Vũ  (VN) 

10 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sô đa; nước uống có ga; 
đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô; chất chiết từ quả không chứa cồn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: nước ngọt, nước giải khát bằng trái cây [đồ 
uống], nước sô đa, nước uống có ga, đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô, chất 
chiết từ quả không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2020-44147 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 8.1.8; 5.7.3; 26.1.1; 11.1.22 
(591) Xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GRAND DE 
GATEAUX Việt Nam  (VN) 
Số 74 đường Vân Nội, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: ổ bánh mì nhỏ, bánh mì, bánh sữa nhỏ.  
 

 
(210) 4-2020-44148 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.3.23 
(591) Đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại thiết bị y tế Tài 
Lộc  (VN) 
118/1 đường Trần Văn Quang, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục và không dùng cho y tế). 
 

 
(210) 4-2020-44149 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A18.5.6; 21.1.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ JUN JUN 
Việt Nam  (VN) 
120 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: ổ bánh mì nhỏ; bánh mì, bột mì; món ăn làm từ bột lúa mì; bánh kẹo; bánh mì 
nướng hoặc rán.  

 

 
(210) 4-2020-44150 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Vương Đình Hiển  (VN) 

Số nhà 21, ngách 25/106 đường Phú 
Minh, tổ dân phố Văn Trì 2, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Van nước; van kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2020-44151 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Hồng cánh sen. 
(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 

công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 
may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
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(210) 4-2020-44152 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 

công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 
may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích 

 

 
(210) 4-2020-44153 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 
may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 

 

 
(210) 4-2020-44154 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1; 26.15.15 
(591) Tím nhạt. 
(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)

222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 
may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
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(210) 4-2020-44155 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.1; 26.15.15 

(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 

công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 

may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
 

 
(210) 4-2020-44157 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.13.1; 26.15.15; 24.17.5 

(591) Xanh lá mạ 

(731) Công ty cổ phần VIE SHOP  (VN)
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh 

công việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng 

may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
 

 
(210) 4-2020-44158 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, xanh đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ VI NA CO  
(VN) 
194/50/6B Bạch Đằng, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-44159 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.8; A26.11.12 
(591) Xám đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho 

trẻ em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho người lớn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, quần tã trẻ em, tã dán trẻ em, tấm lót dùng một lần để 
thay tã cho trẻ em, tã dán người lớn, tã quần người lớn, tấm lót dùng một lần để thay tã cho 
người lớn.  

 

 
(210) 4-2020-44160 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.8; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho 

trẻ em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho người lớn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để 
thay tã cho trẻ em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho 
người lớn. 

 

 
(210) 4-2020-44163 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A16.1.5; 26.11.22 (540) 

 

(731) Trần Đức Thành  (VN) 
28/1/43 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2020-44164 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Da cam, xanh dương đậm, xám, đen 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH doanh nghiệp 
xã hội An Ban  (VN) 
16 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; đào tạo kĩ năng, phương pháp giáo dục mới cho các thầy, cô 

giáo; giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

sinh viên cao đẳng và đại học. 
 

 
(210) 4-2020-44165 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.13; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Đen, đen xám, xám nhạt, xám đậm. 

(731) OCEANA MINERAIS MARINHOS 

LTDA  (BR) 

Rua JosÐ Storani, 75 - Conj. 204. 

Ch¸cara Urbana. CEP 13209-081. 

JundiaÝ/ SP - Brazil. 

(540) 

  (740) C«ng ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Các phụ gia dùng để sản xuất phân bón; các vitamin dùng để sử dụng trong sản 

xuất chất bổ sung cho thực phẩm; các loại phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-44166 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.13; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Đen, đen xám, xám nhạt, xám đậm. 

(731) OCEANA MINERAIS MARINHOS 

LTDA  (BR) 

Rua JosÐ Storani, 75 - Conj. 204. 

Ch¸cara Urbana. CEP 13209-081. 

JundiaÝ/ SP - Brazil. 

(540) 

  
(740) C«ng ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán (kinh doanh): các loại phân bón, thức ăn 

cho thú nuôi, thức ăn cho vật nuôi, chất bổ sung cho thực phẩm (thực phẩm bổ sung) và các 

loại vitamin. 
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(210) 4-2020-44167 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.9.19; 2.9.8; 25.7.20 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Lành Hưởng  

(VN) 
ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: hạt điều, nguyên liệu hạt điều, hạt điều 
nhân trắng. 

 

 
(210) 4-2020-44168 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; A26.1.18; 

26.1.2 
(591) Đỏ, xanh rêu, xanh lá, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất Trà Thiên 

Thảo  (VN) 
Số 423 đường Hùng Vương, thị trấn 
Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

(540) 

   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu 

(bar). 
 

 
(210) 4-2020-44169 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Xám đen, trắng. 
(731) Thái Lê Ngọc Diệp  (VN) 

1210N Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 

tắm; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2020-44172 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Thái Lê Ngọc Diệp  (VN) 
1210N Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 

tắm; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

(dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2020-44174 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Thái Lê Ngọc Diệp  (VN) 
1210N Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 

tắm; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2020-44175 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.4.6; 25.1.9 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đinh Văn Nhân  
(VN) 
Bản Chài 2, xã Huy Thượng, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
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(210) 4-2020-44176 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.1.2; A11.1.6; A26.4.18; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng chanh, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  
(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ thịt đã nấu chín; sản phẩm từ cá đã nấu chín; rau củ quả (đã qua sơ 

chế); thủy hải sản chế biến. 

 

Nhóm 30: Mỳ sợi, mỳ cán (mỳ để nấu kiểu ý); mỳ ống; nui (làm từ bột mỳ và bột gạo); 

cơm (chiên, sấy) đóng gói; bún gạo; bún riêu (đã sơ chế đóng gói); bánh canh (đã sơ chế 

đóng gói); miến. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ thịt đã nấu chín, sản phẩm từ cá đã nấu chín, rau củ 

quả (đã qua sơ chế), thủy hải sản chế biến, mỳ sợi, mỳ cán (mỳ để nấu kiểu ý), mỳ ống, nui 

(làm từ bột mỳ và bột gạo), cơm (chiên, sấy) đóng gói, bún gạo, bún riêu (đã sơ chế đóng 

gói), bánh canh (đã sơ chế đóng gói), miến; tiếp thị để bán hàng; triển lãm, giới thiệu sản 

phẩm nhằm mục đích bán hàng; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2020-44177 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.1.2; A11.1.6; A26.4.18; 25.1.9; 

A9.7.19 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, vàng. 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  
(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến; bò viên; gà viên; cá viên; canh (nước nấu lau); rau củ quả 

(đã qua sơ chế). 

 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, bò viên, gà viên, cá viên, canh (nước nấu lẩu), rau củ quả; 

tiếp thị để bán hàng; triển lãm, giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích bán hàng; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2020-44178 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A11.1.2; A11.1.6; 1.15.15; 26.5.1; 

26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước dùng cô đặc; xúp /súp. 
 

Nhóm 30: Tương ớt (gia vị); gia vị thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước dùng cô đặc, xúp /súp, tương ớt gia vị; tiếp thị để bán hàng; triển 
lãm, giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích bán hàng; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2020-44180 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Hồng Thu  (VN) 
K110/19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem dưỡng tóc; 
kem dưỡng thể; kem dưỡng da; nước rửa chén bát; nước lau sàn nhà. 

 
Nhóm 05: Tinh dầu chiết xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); dầu gội thảo dược; 
dung dịch vệ sinh phụ nữ có nguồn gốc từ thảo dược; thuốc đuổi côn trùng (ruồi, muỗi, 
kiến) dạng xịt được chiết xuất từ thảo dược; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn. 

 
Nhóm 35: Mua bán tinh dầu chiết xuất từ thảo dược, dầu gội thảo dược, thuốc đuổi côn 
trùng (ruồi, muỗi, kiến) dạng xịt được chiết xuất từ thảo dược, kem dưỡng thể, dung dịch 
diệt khuẩn, nước tẩy rửa (chén bát, lau nhà). 

 

 
(210) 4-2020-44181 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dầu khí Anh Quốc  (VN) 
Số 3A, ngõ 2, phố Hoàng Sâm, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 

nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến bấc dùng để thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2020-44182 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dầu khí Anh Quốc  (VN) 
Số 3A, ngõ 2, phố Hoàng Sâm, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 

nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến bấc dùng để thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2020-44183 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 1.15.3; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hạnh  (VN) 
Sè 32, khu C-10, K§T Geleximco, 

đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện ảnh, nghe nhìn, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, loa. 
 

 
(210) 4-2020-44184 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Lô CN 4*, khu công nghiệp Thạch Thất - 

Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh quy (loại nhỏ và tròn); kẹo sô cô la; bánh quy giòn; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 

cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la.  
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(210) 4-2020-44190 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1 
(731) ROTARY INTERNATIONAL   (US) 

1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy và ấn phẩm, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, bản tin, sách, 

sách mỏng, sách nhỏ quảng cáo, catalô, văn phòng phẩm, phong bì, giấy dính, bìa cứng, bìa 

cặp để kẹp tài liệu, mẫu tờ khai in sẵn, danh thiếp, thẻ thành viên, giấy chứng nhận giải 
thưởng, áp phích qụảng cáo, sách chỉ dẫn, lịch, tài liệu hướng dẫn, giảng dạy, bao gồm cuốn 

sách nhỏ và sổ tay (sách hướng dẫn), bản đồ địa lý, ảnh chụp, bản in đồ hoạ, thiếp chúc 

mừng, bài lá, bưu thiếp, dụng cụ mở thư, vật dụng đánh dấu trang sách, sổ để du khách ghi 
cảm nghĩ/sổ lưu niệm, vật dụng chặn giấy, bút, bút chì, hộp bút, bộ dụng cụ vặn phòng 

phẩm để bàn, tập anbom, sổ ghi chép, túi (bằng chất dẻo để bao gói), vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn ăn bằng giấy, miếng giấy để lót đĩa ở bàn ăn, khăn trải bàn ăn bằng 

giấy, tấm lót bình/cốc bằng giấy, bản kẽm để in/bản in đúc, con dấu mực. 
 

 
(210) 4-2020-44191 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 15.7.1 
(731) ROTARY INTERNATIONAL    (US) 

1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201 
USA   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy và ấn phẩm, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, bản tin, sách, 
sách mỏng, sách nhỏ quảng cáo, catalô, văn phòng phẩm, phong bì, giấy dính, bìa cứng, bìa 

cặp để kẹp tài liệu, mẫu tờ khai in sẵn, danh thiếp, thẻ thành viên, giấy chứng nhận giải 

thưởng, áp phích qụảng cáo, sách chỉ dẫn, lịch, tài liệu hướng dẫn, giảng dạy, bao gồm cuốn 
sách nhỏ và sổ tay (sách hướng dẫn), bản đồ địa lý, ảnh chụp, bản in đồ hoạ, thiếp chúc 

mừng, bài lá, bưu thiếp, dụng cụ mở thư, vật dụng đánh dấu trang sách, sổ để du khách ghi 
cảm nghĩ/sổ lưu niệm, vật dụng chặn giấy, bút, bút chì, hộp bút, bộ dụng cụ vặn phòng 

phẩm để bàn, tập anbom, sổ ghi chép, túi (bằng chất dẻo để bao gói), vật dụng chặn giữ 

sách không bị đổ, khăn ăn bằng giấy, miếng giấy để lót đĩa ở bàn ăn, khăn trải bàn ăn bằng 
giấy, tấm lót bình/cốc bằng giấy, bản kẽm để in/bản in đúc, con dấu mực. 

 

 
(210) 4-2020-44192 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) ROTARY INTERNATIONAL    (US) 

1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201 
USA   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm bằng giấy và ấn phẩm, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, bản tin, sách, 
sách mỏng, sách nhỏ quảng cáo, catalô, văn phòng phẩm, phong bì, giấy dính, bìa cứng, bìa 
cặp để kẹp tài liệu, mẫu tờ khai in sẵn, danh thiếp, thẻ thành viên, giấy chứng nhận giải 
thưởng, áp phích qụảng cáo, sách chỉ dẫn, lịch, tài liệu hướng dẫn, giảng dạy, bao gồm cuốn 
sách nhỏ và sổ tay (sách hướng dẫn), bản đồ địa lý, ảnh chụp, bản in đồ hoạ, thiếp chúc 
mừng, bài lá, bưu thiếp, dụng cụ mở thư, vật dụng đánh dấu trang sách, sổ để du khách ghi 
cảm nghĩ/sổ lưu niệm, vật dụng chặn giấy, bút, bút chì, hộp bút, bộ dụng cụ vặn phòng 
phẩm để bàn, tập anbom, sổ ghi chép, túi (bằng chất dẻo để bao gói), vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ, khăn ăn bằng giấy, miếng giấy để lót đĩa ở bàn ăn, khăn trải bàn ăn bằng 
giấy, tấm lót bình/cốc bằng giấy, bản kẽm để in/bản in đúc, con dấu mực. 

 

 
(210) 4-2020-44193 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Cam, đỏ, tím, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cosmos 
Lighting  (VN) 
Số 1054M đường quốc lộ 1, khu phố 3, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn; đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2020-44194 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 9.7.1; 26.3.1; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Yên Gia Nguyễn  (VN) 
119 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm, không còn sống; cá, đóng hộp; thịt, đóng 
hộp; rau củ quả, đã chế biến. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; cá còn sống; củ tươi; quả khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm tươi như: rau, củ, quả, thịt, cá; mua bán các thực phẩm 
sấy khô như: rau, củ, quả, thịt, cá; mua bán bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2020-44195 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Quang Nam  (VN) 

Thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; giày dép. 
 

(210) 4-2020-44196 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Công ty TNHH gia công 

thương mại xuất nhập khẩu 
Hoạch Đức  (VN) 
Thửa đất số 1763, tờ bản đồ số 9, tổ 2, 
khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, 

đốt nóng]; bình nước nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị và hệ thống quang 
điện để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2020-44197 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo - tư 
vấn - tổ chức biểu diễn Cát 
Tiên Sa  (VN) 
Số 109 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giải trí ; tổ chực các hoạt động thể thao và văn hóa; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất phim video trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình 
biểu diễn, cung cấp chương trình truyền hình không tải xuống được, thông qua dịch vụ 
truyền tải theo yêu cầu; tổ chức các chương trình trò chơi (có mục đích giải trí và giáo dục 
trên truyền hình); tổ chức các chương trình trò chơi trên truyền hình và các chương trình ca 
nhạc. 

 

 
(210) 4-2020-44198 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu 
Long  (VN) 
Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học đa chức năng (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y). 
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(210) 4-2020-44199 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.10; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 

1.15.21; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 4.5.2; 
4.5.3 

(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Rồng Việt  (VN) 
Lô nhà số 27-khu nhà vườn 2, số 49 ngõ 
15 An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2020-44200 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Hộ kinh doanh Tư Phương  (VN)

Số 145A1 khu phố 4, phường 8, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà. 
 

 
(210) 4-2020-44201 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.12 (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Việt  (VN) 
Xóm Cầu Gỗ, xã Tiên Lục, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phân phối và điều khiển điện; máy biến thế; máy ổn áp; bảng điều khiển 
điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện. 

 

 
(210) 4-2020-44202 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển quốc tế Sài Gòn  
(VN) 
3/18 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, nước uống collagen (thực phẩm chức năng), nước uống collagen không 
cồn, không dùng trong y tế, chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị 
tàn nhang, sữa và các sản phẩm từ sữa, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem trị nám (mỹ 
phẩm), kem ngừa mụn nám da (mỹ phẩm), thiết bị dùng trong y tế, phòng thí nghiệm, cụ 
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thể: thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao sử dụng trong y tế, vật tư tiêu 
hao dùng trong phòng thí nghiệm.  

 

 
(210) 4-2020-44203 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
hóa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu   (VN) 
Số 09 A Phạm Văn Nghị, phường Thắng 
Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho bùn khoan.  
 

 
(210) 4-2020-44204 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
hóa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  (VN) 
Số 09 A Phạm Văn Nghị, phường Thắng 
Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho bùn khoan.  
 

 
(210) 4-2020-44207 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hà Trọng Hiếu  (VN) 

Khu phố Phú Nghị, phường Hoà Lợi, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

   

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, ô tô, xe máy, dầu nhớt, phụ tùng, phụ kiện; dịch vụ quảng 
cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường 
trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản 
phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng xe cộ; 
dịch vụ rửa xe. 
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(210) 4-2020-44211 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A5.11.5; A5.3.13 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao 
Nấm Vàng  (VN) 
Số 111/9 đường 339, tổ 5, khu phố 4, 

phường Phước Long B, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm khô; nấm sấy. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2020-44212 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) CHEN YUEXI  (CN) 

No.11, Xinjuli Wuxiang, Dali Town, 

Nanhai District, Foshan City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất kết dính dùng cho 

mục đích công nghiệp cụ thể là cho ngành công nghiệp xây dựng (hóa chất dùng trong công 

nghiệp); chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính polyuretan (hóa chất dùng trong công 

nghiệp); chất dính neopren (hóa chất dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2020-44213 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.2.7; 26.4.2 

(731) CHEN YUEXI  (CN) 

No.11, Xinjuli Wuxiang, Dali Town, 

Nanhai District, Foshan City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất kết dính dùng cho 

mục đích công nghiệp cụ thể là cho ngành công nghiệp xây dựng (hóa chất dùng trong công 

nghiệp); chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính polyuretan (hóa chất dùng trong công 

nghiệp); chất dính neopren (hóa chất dùng trong công nghiệp). 
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(210) 4-2020-44214 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.15.21 
(731) CHEN YUEXI  (CN) 

No.11, Xinjuli Wuxiang, Dali Town, 
Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất kết dính dùng cho 

mục đích công nghiệp cụ thể là cho ngành công nghiệp xây dựng (hóa chất dùng trong công 
nghiệp); chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính polyuretan (hóa chất dùng trong công 
nghiệp); chất dính neopren (hóa chất dùng trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2020-44215 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.14 
(731) CHEN YUEXI  (CN) 

No.11, Xinjuli Wuxiang, Dali Town, 
Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; chất kết dính dùng cho 

mục đích công nghiệp cụ thể là cho ngành công nghiệp xây dựng (hóa chất dùng trong công 
nghiệp); chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính polyuretan (hóa chất dùng trong công 
nghiệp); chất dính neopren (hóa chất dùng trong công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2020-44217 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng cụ thể là bột protein gạo thủy phân dùng để ăn kiêng cho trẻ sơ 

sinh bị dị ứng với sữa hoặc protein đậu nành; chất ăn kiêng cụ thể là sữa công thức dành 
cho trẻ sơ sinh; và chất ăn kiêng cụ thể là thực phẩm cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung ăn kiêng dưới dạng lỏng và bột cho trẻ sơ sinh để có sức khỏe và sự khỏe 
mạnh toàn diện; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng lỏng và bột cho trẻ sơ sinh để có sức 
khỏe và sự khỏe mạnh toàn diện; thực phẩm bổ sung dưới dạng lỏng và bột cho trẻ sơ sinh 
để có sức khỏe và sự khỏe mạnh toàn diện; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho 
em bé. 
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(210) 4-2020-44218 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Đặng Văn Tường  (VN) 

Xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; thuốc màu.  
 
 

(210) 4-2020-44220 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Hòa 
Bình  (VN) 
830 Bến Nguyễn Duy, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-44221 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; A5.9.23; 5.9.12
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 

ấp Phú Thuận B, xã Nhơn Phú, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau má tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau má tươi. 
 
 

(210) 4-2020-44222 (220) 26.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.4; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Đặng Trần Hồng  (VN) 
Số nhà 22, tổ dân phố số 14, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2020-44224 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất vận 
tải Hương Sơn  (VN) 
Số 88, tổ 12 Thạch Bàn, phường Thạch 

Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột canh (gia vị); muối (gia vị); bánh kẹọ. 
 

 
(210) 4-2020-44225 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.4.9 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chí Biển  (VN) 
Xóm 8, thôn My Đông (nhà ông Nguyễn 

Văn Chí), xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề tủ bếp chất liệu inox. 
 

 
(210) 4-2020-44227 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 3.9.18; 26.3.1; A26.3.5 

(591) Vàng (vàng đồng), trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ A.D.T  (VN) 
Số 60 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu 

nhỏ. 
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(210) 4-2020-44229 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Tuấn Thịnh  
(VN) 
Tổ 1 khu phố Hương Giang, phường 
Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 

chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; 
cân chỉnh lốp xe. 

 

 
(210) 4-2020-44231 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
Số 294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần áo, quần áo lót, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng may mặc: quần áo, quần áo lót, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2020-44236 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.15.15 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 
Nam  (VN) 
Khối phố Viêm Trung, phường Điện 
Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; buôn bán mỹ phẩm; buôn bán thiết bị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; 

tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục con người; dịch vụ đào tạo nghề spa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2020-44237 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2020-44239 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.3.9; A2.3.16; 9.7.1; A11.3.3 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hóa 
truyền thông du lịch Phúc 
Việt  (VN) 
Số 6/16, Lý Thánh Tôn, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Bán cà phê, ca cao; xuất khẩu cà phê và ca cao. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2020-44241 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh cô ban, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
thương mại Trung Huy  (VN) 
NO04-LK5, khu đất dịch vụ LK16, 
LK17, LK18a, LK18b, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng 

giấy; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sinh hơi nước, hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị và hệ 
thống thông gió [điều hoà không khí], hê thống cung cấp nước, bóng đèn, thiết bị lọc nước, 
máy sấy tóc, máy hút bụi chân không, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, thiết bị sấy, vỉ 
nướng [dụng cụ nấu nướng], lò nướng, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê, dùng điện, 
máy ướp lạnh, bếp nấu ăn, thiết bị phun nước, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], nồi chiên 
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không dầu, chảo rán dùng điện, chảo rán không dùng điện, nồi áp suất, không dùng điện, tủ 
lạnh, quạt điện dùng cho cá nhân, bình cách nhiệt, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích 
gia đình, thìa trộn đồ uống hỗn hợp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, bộ đồ ăn 
[dao, dĩa và thìa], thùng ướp lạnh [xô đựng đá], bình thon cổ, dụng cụ mở nút chai, dùng 
điện hoặc không dùng điện, cốc vại để uống bia, cốc để uống, dụng cụ ép trái cây, không 
dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng, hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh, dùng điện, 
khay kim loại, dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, dùng điện, hoặc không dùng điện, thùng 
rác, tấm/bao tay nhấc nồi, tạp dề [trang phục], găng tay [trang phục], giá để đồ đạc, giá treo 
đồ, mắc áo, thớt kê [dạng bàn], chất làm khô cho máy rửa bát đĩa, bát đĩa bằng sành, đồ 
phục vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2020-44245 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A11.3.7; 5.5.1; 25.1.6; 

25.1.25; 25.7.25; A8.1.16; 8.3.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SBS Việt Nam  (VN) 
Số 46, ngõ 12, tổ 7, đường Quang Trung, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2020-44248 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.25; A8.5.4 
(591) Trắng, cam, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Bừng  (VN) 
Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 

do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2020-44249 (220) 26.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Cao Ngọc Thuân  (VN) 
Đội 5, thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; bồn rửa; vòi nóng lạnh cho ống nước; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2020-44300 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.   

 

 
(210) 4-2020-44301 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan asphanten dùng trong công nghiệp dầu khí.  

 

 
(210) 4-2020-44302 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính chất lưu biến của dầu.  
 

 
(210) 4-2020-44303 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất tăng trị số octan cho xăng.  
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(210) 4-2020-44304 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn cho hệ thống xử lý nước/nước bơm ép.  

 

 
(210) 4-2020-44305 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hóa học có tác dụng khử bọt trong công tác khoan dầu khí.   

 

 
(210) 4-2020-44306 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất hóa học có tác dụng khử bọt trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44307 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  
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(210) 4-2020-44308 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  
 

 
(210) 4-2020-44309 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn thép trong công tác khoan dầu khí (hợp chất hóa học).  

 

 
(210) 4-2020-44310 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  
 

 
(210) 4-2020-44311 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học nâng cao độ bền nhiệt của polime trong công tác khoan dầu 
khí.   
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(210) 4-2020-44312 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học nâng cao độ bền nhiệt của polime trong công tác khoan dầu 

khí.  
 

 
(210) 4-2020-44313 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng bôi chống dính bám trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44314 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44315 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất tẩy rửa giàn khoan, thiết bị, máy móc dùng trong công nghiệp dầu khí.  
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(210) 4-2020-44316 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn cho hệ thống đường ống, bồn bể chứa dầu.  

 

 
(210) 4-2020-44317 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  

 

(210) 4-2020-44318 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 25.5.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hiển  (VN) 
Số 33, ngõ 116, đường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; phòng khám đông 

y; vật lý trị liệu spa. 
 

 
(210) 4-2020-44319 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan   (VN) 

LK1,15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2020-44320 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí. 

 

 
(210) 4-2020-44321 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí. 
 

 
(210) 4-2020-44322 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí. 
 

 
(210) 4-2020-44323 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí. 
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(210) 4-2020-44324 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí. 

 

 
(210) 4-2020-44325 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí). 
 

 
(210) 4-2020-44326 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan paraphin dùng trong công nghiệp dầu khí. 
 

 
(210) 4-2020-44327 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí). 
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(210) 4-2020-44328 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  

 

 
(210) 4-2020-44329 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44330 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44331 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng làm loãng dùng trong công tác khoan dầu khí. 
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(210) 4-2020-44332 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng làm loãng dùng trong công tác khoan dầu khí. 

 

 
(210) 4-2020-44333 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 

 
(210) 4-2020-44334 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí. 
 

 
(210) 4-2020-44335 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí. 
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(210) 4-2020-44336 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí. 

 

 
(210) 4-2020-44337 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) Viện Công nghệ khoan  (VN) 

LK 1, 15 khu tái định cư và kinh doanh, 
ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí. 

 

 
(210) 4-2020-44339 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 26.2.7; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất chế biến 
nông sản Tây Bắc Hiền Vinh  
(VN) 
Tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 29: Cá, được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đông khô; rau đông khô; gia 

cầm không còn sống; lạp xưởng. 
 

 
(210) 4-2020-44340 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A24.15.7; 3.7.17; 26.3.23; 

24.15.21 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZIOMT  (VN) 
Số 4, đường Võ Văn Dũng, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da.    
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Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; cho thuê dụng cụ tạo kiểu tóc. 

 
 

(210) 4-2020-44341 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.15.15; A24.15.7; 3.7.17; 26.3.23; 

24.15.21 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZIOMT  (VN) 
Số 4, đường Võ Văn Dũng, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; cho thuê dụng cụ tạo kiểu tóc. 

 
 

(210) 4-2020-44342 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Eroview   (VN) 
Số 150 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2020-44343 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.16; A5.3.14; A5.7.23; 1.15.15 
(591) Đỏ hồng, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Facomax  
Việt Nam   (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 
 

(210) 4-2020-44344 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đen,  vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tuấn   (VN) 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; loa phóng thanh; đầu đĩa DVD; micro; bộ trộn âm 
thanh (echo mixer).   

 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: bộ khuếch đại âm 
thanh, loa, loa phóng thanh, đầu đĩa DVD, micro, bộ trộn âm thanh (echo mixer).  

 
 

(210) 4-2020-44345 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Greenway Việt Nam   (VN) 
Xóm Tân Đức, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: máy lọc nước, pin năng lượng 

mặt trời, thiết bị làm nóng nước bằng nắng và gió, đồ gia dụng (nồi cơm điện, ấm điện, 
chảo, bếp gas, bếp từ, bộ nồi nấu không dùng điện), dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2020-44346 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty cổ phần US PHARMA 

USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, Khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2020-44347 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Greenway Việt Nam   (VN) 
Xóm Tân Đức, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: máy lọc nước, pin năng lượng 

mặt trời, thiết bị làm nóng nước bằng nắng và gió, đồ gia dụng (nồi cơm điện, ấm điện, 
chảo, bếp gas, bếp từ, bộ nồi nấu không dùng điện), dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện.  
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(210) 4-2020-44348 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Long Việt  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo, siêu (không dùng điện). 

 

 
(210) 4-2020-44349 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Cam, trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
HealthSK   (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế), thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2020-44350 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

 

(731) Ngô Đắc Tuấn   (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2020-44351 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(591) Vàng, trắng. (540) 

  

(731) Khúc Đình Phương   (VN) 
Số 105, phố Trần Nhân Tông, phường 
Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt giăm bông; thịt đã chế biến; pate gan; lát khoai tây rán giòn; thực 
phẩm trên cơ sở cá (chế biến từ cá).  
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Nhóm 32: Bia; lúa mạch lên men (bia); đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ 
uống có ga; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vodka; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống có cồn; đồ uống hoa quả 
có cồn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (bar); cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến việc chuẩn bị bữa ăn.  

 

 
(210) 4-2020-44352 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 24.9.1; A26.4.6; A25.3.13 
(591) Vàng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Khúc Đình Phương   (VN) 
Số 105, phố Trần Nhân Tông, phường 
Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt giăm bông; thịt đã chế biến; pate gan; lát khoai tây rán giòn; thực 
phẩm trên cơ sở cá (chế biến từ cá).  

 

Nhóm 32: Bia; lúa mạch lên men (bia); đồ uống không cồn; nước khoáng(đồ uống); đồ 
uống có ga; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống).   

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vodka; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống có cồn; đồ uống hoa quả 
có cồn.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán bia; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (bar); cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2020-44353 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 7.11.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhân Bình  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường 
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe; nước uống có ga; 
nước khoáng có muối lithi; nước ngọt.   

 

Nhóm 35: Mua bán nước, nước khoáng, nước khoáng xenxe, nước uống có ga, nước khoáng 
có muối lithi, nước ngọt. 
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(210) 4-2020-44356 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Nâu, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kẽm  (VN) 
260/5 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động; quán ăn nhanh; dịch vụ 
quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-44357 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mắt 
kính Hoàng Việt An  (VN) 
42 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại kính đeo mắt như: gọng kính, kính mắt, tròng kính.  
 
 

(210) 4-2020-44358 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.1; A26.11.8 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mắt 
kính Hoàng Việt An  (VN) 
42 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại kính đeo mắt như: gọng kính, kính mắt, tròng kính.  
 

 
(210) 4-2020-44359 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.8; 26.3.1; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quảng cáo Nghệ 
An   (VN) 
Số 39, đường Yên Dũng Thượng, phường 
Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo.  
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(210) 4-2020-44362 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tập đoàn nước 
mắm Đảo Cát Hải  (VN) 
Thôn Minh Tân (nhà ông Nguyễn Khánh 
Toàn), xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp bởi nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2020-44363 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
Thôn Dưới, xã Hoàng Châu, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2020-44365 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.1 
(731) GP GLOBAL MAG LLC  (AE) 

National Industries Park, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; than chì bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; mỡ công 

nghiệp; dầu công nghiệp; dầu thầu dầu dùng cho mục đích kỹ thuật; dầu động cơ; dầu nhiên 
liệu; dung dịch để cắt; dầu điezel. 

 
 

(210) 4-2020-44366 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Thiên Vân Sơn  (VN) 
Số nhà 06, ngách 122/103, tổ dân phố số 
1, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; chè (trà). 
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(210) 4-2020-44367 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Thiên Vân Sơn  (VN) 
Số nhà 06, ngách 122/103, tổ dân phố số 
1, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: ấm trà; dụng cụ pha trà. 
 

 
(210) 4-2020-44368 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh DONAVY  (VN) 
Số nhà 42 đường 18D, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép. 
 

 
(210) 4-2020-44372 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại tổng hợp Tấn Đạt  
(VN) 
1017 cụm công nghiệp Dĩnh Kế, phường 
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2020-44373 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trần Hưng Việt  (VN) 
Thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy 
Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán men vi sinh (dùng trong xử lý nước, xử lý rác, xử lý chuồng trại chăn 

nuôi gia súc, gia cầm), men vi sinh phân giải mùn hữu cơ, chế phẩm sinh học dùng để xử lý 
nước thải trong môi trường, men vi sinh hiếu khí, men vi sinh kị khí, men vi sinh tùy nghi; 
mua bán thực phẩm sạch (thịt an toàn, thủy hải sản đã được bảo quản), nông sản sạch (rau 
củ quả đã được bảo quản, rau củ quả tươi an toàn). 
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(210) 4-2020-44374 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(540) 

  

(731) Trần Hưng Việt  (VN) 
Thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy 
Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán men vi sinh (dùng trong xử lý nước, xử lý rác, xử lý chuồng trại chăn 
nuôi gia súc, gia cầm), men vi sinh phân giải mùn hữu cơ, chế phẩm sinh học dùng để xử lý 
nước thải trong môi trường, men vi sinh hiếu khí, men vi sinh kị khí, men vi sinh tùy nghi; 
mua bán thực phẩm sạch (thịt an toàn, thủy hải sản đã được bảo quản), nông sản sạch (rau 
củ quả đã được bảo quản, rau củ quả tươi an toàn). 

 
 

(210) 4-2020-44375 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.5.1; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Dừa Hữu Thọ  (VN)

Số 28, ấp Long Nội, xã Lương Phú, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Than gáo dừa hoạt tính. 
 

Nhóm 04: Than gáo dừa (nhiên liệu). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại than làm bằng gáo dừa (than gáo dừa (nhiên liệu), than 
gáo dừa hoạt tính). 

 

 
(210) 4-2020-44376 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.15; 2.7.9; 2.7.23; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phân phối Mạch Huy  (VN) 
Số 19/27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ 
chăm sóc da; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp. 

 

(210) 4-2020-44377 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.1; 26.3.23; A26.11.12; 2.3.1; 2.7.9; 

2.7.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phân phối Mạch Huy  (VN) 
Số 19/27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ 

chăm sóc da; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2020-44379 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Trung Mai  (VN) 
135/30 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót (trang phục). 
 

 
(210) 4-2020-44380 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 9.3.1; A9.3.14 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Trung Mai   (VN) 
135/30 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót (trang phục).  
 

 
(210) 4-2020-44381 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

  

(731) Công ty TNHH Feel Decor  
(VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing.  
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(210) 4-2020-44382 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(731) Công ty TNHH Feel Decor  

(VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing.  

 

 
(210) 4-2020-44384 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Japan Paint 
Quốc Tế   (VN) 
Khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2020-44386 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(731) OAT AGURIO KABUSHIKI KAISHA 

D/B/A OAT AGRIO CO., LTD   (JP) 
1-3-1, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa chất giữ hoa bền và tươi lâu.  

 

 
(210) 4-2020-44387 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Ngân Lượng  

(VN) 
Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 
đường Tam Trinh, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy 
vi tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy vi tính có 

thể tải xuống được tương tác với ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, máy tính bảng 

và thiết bị di động; thẻ từ được mã hóa; máy chấp nhận thanh toán thẻ pos. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thu hộ các khoản thanh toán trực tuyến giữa nhà cung cấp và người mua 

qua internet; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực 
tuyến bằng thẻ tín dụng quốc tế; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 

phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ thanh toán ví 
điện tử; dịch vụ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; cung cấp thông tin tài 

chính thông qua một trang web. 

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết 

nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 

cầu cho người sử dụng; gửi điện tín; truyền phát dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư vấn 

bảo mật máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch 
vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng thanh toán điện tử. 

 

 
(210) 4-2020-44388 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Minh Trí  (VN) 
Tổ 9, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2020-44389 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH Doanh nghiệp 

xã hội hành trình các giác 
quan  (VN) 
178B Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2020-44392 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A11.3.4; A5.11.2; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, đỏ, be, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ cao Hoàng Linh  
(VN) 
Số 11 Phan Văn Trị, phường Trường 

Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dược liệu khô cụ thể: sâm dây tươi, sâm dây khô; siêu thị, 

cửa hàng mua bán các loại dược liệu, nông sản, thực phẩm, cụ thể: mứt sâm dây, sâm củ sấy 

khô, sâm lát khô, sâm tẩm mật ong. 
 

 
(210) 4-2020-44393 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 

(591) Xanh lục, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Ngô Văn Sơn  
(VN) 
Tổ 1, phường Giang Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến: thịt, cá, rau, củ quả, xúc xích, lạp xưởng, há 

cảo, chả cá, tôm viên. 
 

 
(210) 4-2020-44394 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 

(531) A26.11.8 

(731) Công ty TNHH Coffler Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Chè Núi, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, hợp kim nhôm; cửa nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa bằng 

kim loại như bản lề, tay nắm cửa, khóa cửa. 
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(210) 4-2020-44395 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) A26.11.9; 26.1.2; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện 
Quang Anh   (VN) 
234/41/3 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa không khí].  
 

 
(210) 4-2020-44396 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm OMEGA  
(VN) 
Tầng 3&4 nhà BH 01-25 Vinhome 
Imperia, đường Bạch Đằng, phường 
Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe răng miệng.  

 

 
(210) 4-2020-44398 (220) 27.10.2020 

 (441) 25.12.2020 
(531) 11.3.18; 5.9.15; 5.9.21; 1.15.5; 5.9.12 
(591) Đỏ, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Hồ Tuấn Anh  (VN) 
389 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống.  

 

 
(210) 4-2020-44399 (220) 27.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Kisama VN   (VN) 

Số T2/D2/15, tổ 2, khu phố Bình Thuận 
2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vặn ốc vít cầm tay hoạt động bằng khí nén, súng bơm hơi cầm tay 
hoạt động bằng khí nén, con đội (kích nâng), kích nâng ô tô hoạt động bằng điện, cầu chì, 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mua bán bọc vô lăng (tay lái) xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2020-44992 (220) 29.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 6.1.2; 5.3.11; A5.3.15; 26.3.2; 26.1.1; 

26.11.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) ủy ban nhân dân huyện Đak 

PƠ   (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện 
Đak Pơ, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Ran củ tươi; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2020-45016 (220) 29.10.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Trắng, cam đất. 
(731) Công ty TNHH Đại Hoàng Long  

(VN) 
Số 126 đường Hai Bà Trưng, phường 
Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách 
sạn. 

 

 
(210) 4-2020-46863 (220) 11.11.2020 

  (441) 25.12.2020 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất BEMOS  
(VN) 
Số 234 đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất gia đình và văn phòng bao gồm các sản phẩm: bàn ghế, giường, 
tủ, giá kệ trang trí. 
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Phần II 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 

 

Ngày công bố                          25/12/2020 

Số đơn                                      6-2020-00018  

Ngày nộp đơn                          11/9/2020 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 

Địa chỉ                                      Số 280, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Chỉ dẫn địa lý                        Bến Tre 

Sản phẩm                                Cua biển 

Tóm tắt chất lượng, đặc thù   * Tính chất cảm quan đặc thù: 

- Cua sống: 

+ Màu vỏ: Sáng bóng, xanh lục hoặc vàng sẫm; 

+ Yếm cua: Rắn, chắc; 

+ Thể trạng: Khỏe, nhanh nhẹn, mắt lanh lẹ. 

- Cua thịt chín: 

+ Thịt cua chắc; 

+ Mùi thơm đặc trưng (không tanh); 

+ Vị ngọt đậm, béo. 

- Cua gạch chín: 

+ Thịt thơm, chắc, vị béo; 

+ Gạch thơm, béo ngậy, ngọt đậm. 

* Tính chất lý hóa đặc thù: 

- Axit Glutamic: 26,66 - 27,34 mg/g; 

- Protein: 2,71 - 3,13 gN/100g; 

- Tỷ lệ ăn được: 52,55 - 52,85%; 

- Độ ẩm thịt: 16,89 - 17,11 %. 

 
Khu vực địa lý                          Khu vực địa lý: Xã Thạnh Phong, xã Giao Thạnh, xã An Thuận, xã 

An Quy, xã An Điền, xã Thạnh Hải, xã An Nhơn, xã Mỹ Hưng, xã 

Mỹ An, thị trấn Thạnh Phú thuộc huyện Thạnh Phú; xã Thạnh 
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Phước, xã Thới Thuận, xã Thừa Đức, xã Đại Hòa Lộc, xã Bình 

Thắng thuộc huyện Bình Đại; xã Bảo Thạnh, xã Bảo Thuận, xã 

Tân Xuân, xã An Thủy, xã Tân Thủy, xã An Hòa Tây, xã An Đức 

thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



STT
Ngày 

ban hành
SỐ YÊU CẦU

Số đơn
LIÊN QUAN

1 12090 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00819 4-2019-22622

2 12091 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00902 4-2020-12232

3 12092 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00903 4-2020-12233

4 12093 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00925 4-2018-02693

5 12094 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01012 4-2019-44239

6 12095 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01013 4-2009-44241

7 12096 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01014 4-2017-29124

8 12097 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01016 4-2020-17186

9 12098 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01017 4-2018-32234

10 12099 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01068 4-2018-01435

11 12100 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01071 4-2019-29500

12 12101 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01073 4-2017-44043

13 12102 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01074 4-2018-41736

14 12103 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01077 4-2017-37599

15 12104 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01078 4-2017-37600

16 12105 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01079 4-2018-34854

17 12106 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01100 4-2017-39551

18 12107 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01101 4-2019-02297

19 12108 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01102 4-2018-39275

20 12109 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01104 4-2020-20333

21 12110 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01105 4-2020-14196

22 12111 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01106 4-2020-01490

23 12112 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01107 4-2018-06504

24 12113 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01168 4-2017-08881

25 12114 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00876 4-2016-15846

26 12115 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00975 4-2017-35592

27 12116 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-00920 4-2019-25790

28 12117 /TB-SHTT 29/09/2020 SĐ4-2020-01070 4-2018-21012

29 12984 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01307 4-2020-08055

30 12985 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01308 4-2017-40997

31 12986 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01309 4-2017-40998

32 12987 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01310 4-2017-40999

33 12988 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01311 4-2017-41000

34 12989 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01312 4-2018-08186

35 12990 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01314 4-2018-08188

PHẦN III

SỬA ĐỔI ĐƠN

Ghi nhận sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Số ký hiệu văn 
bản
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36 12991 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01350 4-2020-25071

37 12992 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01313 4-2018-08187

38 12993 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01355 4-2017-24648

39 12994 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01396 4-2020-17397

40 12995 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01401 4-2019-38937

41 12996 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01408 4-2019-01160

42 12997 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01411 4-2018-01639

43 12998 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01416 4-2019-01424

44 12999 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01417 4-2019-23564

45 13000 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01419 4-2017-39059

46 13001 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01422 4-2019-42668

47 13002 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01425 4-2019-15355

48 13003 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01426 4-2018-06111

49 13004 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01457 4-2019-34560

50 13005 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01469 4-2018-26977

51 13006 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01470 4-2018-26978

52 13007 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01471 4-2018-26979

53 13008 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01472 4-2018-26976

54 13009 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01482 4-2018-01275

55 13010 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01502 4-2018-15846

56 13011 /TB-SHTT 28/10/2020 SĐ4-2020-01645 4-2018-13930

57 13015 /TB-SHTT 29/10/2020
SĐ4-2020-01225; 
SĐ4-2020-01226

4-2017-26787

58 13034 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01244 4-2017-01955

59 13037 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01331 4-2016-02981

60 13053 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01053 4-2019-00823

61 13055 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-00671 4-2018-24326

62 13057 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01372 4-2019-53601

63 13059 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01473 4-2018-17724

64 13105 /TB-SHTT 29/10/2020 SĐ4-2020-01328 4-2017-26241

65 13336 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-00841 4-2016-41733

66 13337 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-00987 4-2017-36839

67 13339 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-00909 4-2017-06746

68 13340 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01067 4-2018-35761

69 13341 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01109 4-2020-19634

70 13342 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01112 4-2019-13565

71 13343 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01114 4-2020-21791

72 13344 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01117 4-2017-11543

73 13345 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01118 4-2017-11544

74 13346 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01119 4-2017-31057

75 13347 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01120 4-2020-12263

76 13348 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01121 4-2020-28388

77 13349 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01122 4-2020-29118
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78 13353 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01126 4-2019-16123

79 13354 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01128 4-2020-30869

80 13355 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01129 4-2019-43300

81 13358 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01134 4-2020-00723

82 13359 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01137 4-2018-41853

83 13360 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01142 4-2019-02620

84 13362 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01147 4-2018-10492

85 13363 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01149 4-2019-19398

86 13364 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01150 4-2019-19397

87 13365 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01154 4-2019-04662

88 13366 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01158 4-2018-00452

89 13367 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01159 4-2017-18967

90 13368 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01161 4-2017-35764

91 13369 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01162 4-2017-35761

92 13370 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01163 4-2017-35762

93 13371 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01164 4-2018-15500

94 13372 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01166 4-2018-13307

95 13373 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01167 4-2017-20783

96 13375 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01173 4-2017-29936

97 13376 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01174 4-2017-28602

98 13377 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01175 4-2018-25932

99 13379 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01179 4-2017-36172

100 13381 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01181 4-2018-00858

101 13382 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01197 4-2018-01517

102 13383 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01198 4-2015-17328

103 13384 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01201 4-2018-15757

104 13385 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01202 4-2018-25588

105 13386 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01203 4-2019-17100

106 13387 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01204 4-2018-04309

107 13388 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01338 4-2018-13307

108 13389 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01363 4-2018-01053

109 13390 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01402 4-2018-13187

110 13427 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01015 4-2018-12270

111 13429 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01069 4-2019-00111

112 13430 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01228 4-2019-40656

113 13431 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01237 4-2017-06813

114 13432 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01241 4-2018-14304

115 13433 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01246 4-2019-25135

116 13434 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01247 4-2018-13664

117 13435 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01248 4-2019-15987

118 13436 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01249 4-2019-11022

119 13437 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01250 4-2020-00548

120 13438 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01251 4-2019-11022
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121 13439 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01252 4-2019-15987

122 13440 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01260 4-2016-06049

123 13441 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01261 4-2016-06048

124 13442 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01262 4-2017-15954

125 13443 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01263 4-2017-15955

126 13444 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01264 4-2017-15956

127 13445 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01265 4-2017-15957

128 13446 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01278 4-2019-10200

129 13447 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01279 4-2019-10205

130 13448 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01280 4-2019-10198

131 13449 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01281 4-2019-10206

132 13450 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01282 4-2019-10196

133 13451 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01283 4-2019-10197

134 13452 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01284 4-2019-10199

135 13453 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01285 4-2019-53190

136 13454 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01286 4-2019-53191

137 13455 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01346 4-2020-17469

138 13456 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01367 4-2019-19026

139 13457 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01369 4-2019-39306

140 13458 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01370 4-2019-39307

141 13459 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01371 4-2020-11498

142 13460 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01373 4-2020-12344

143 13461 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01379 4-2017-28653

144 13462 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01380 4-2020-26924

145 13463 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01385 4-2017-41985

146 13464 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01390 4-2016-03237

147 13465 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01397 4-2018-06624

148 13466 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01399 4-2017-05046

149 13467 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01404 4-2020-31258

150 13468 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01405 4-2017-40691

151 13469 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01364 4-2020-14276

152 13470 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01389 4-2018-40344

153 13471 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01368 4-2016-08070

154 13472 /TB-SHTT 11/11/2020 SĐ4-2020-01365 4-2017-05406

155 13483 /TB-SHTT 12/11/2020 SĐ4-2020-01568 4-2018-07047

156 13688 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00235 4-2017-08222

157 13690 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00396 4-2018-16574

158 13691 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00525 4-2017-23100

159 13692 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00548 4-2017-18808

160 13693 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00571 4-2017-21359

161 13694 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00580 4-2017-31777

162 13695 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00600 4-2018-39262

163 13697 /TB-SHTT 18/11/2020 SĐ4-2020-00722 4-2019-18812
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164 13724 /TB-SHTT 19/11/2020 SĐ4-2020-00056 4-2014-28473

165 13739 /TB-SHTT 20/11/2020 SĐ4-2017-01652 4-2017-42304

166 13740 /TB-SHTT 20/11/2020 SĐ4-2020-01494 4-2018-24138

167 13788 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01267 4-2019-44067

168 13789 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01327 4-2020-19732

169 13790 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01453 4-2019-08322

170 13791 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01454 4-2019-08324

171 13792 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01481 4-2019-04863

172 13793 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01487 4-2018-15028

173 13794 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01509 4-2018-10914

174 13795 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01518 4-2019-06051

175 13796 /TB-SHTT 23/11/2020 SĐ4-2020-01523 4-2018-06375

176 13828 /TB-SHTT 24/11/2020 SĐ4-2020-01229 4-2019-13948
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1998
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STT
Ngày 

ban hành
SỐ YÊU CẦU

Số đơn
 LIÊN QUAN

1 13021  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4 -2020-00455 4-2019-13984
2 13022  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00503 4-2018-32905
3 13023  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00515 4-2016-17579
4 13024  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00516 4-2016-14635
5 13028  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00543 4-2020-18832
6 13029  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00544 4-2019-38998
7 13030  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00545 4-2018-06112
8 13032  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00548 4-2019-08855
9 13033  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00563 4-2019-01364
10 13035  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00567 4-2017-01955
11 13036  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00579 4-2019-45266
12 13039  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00609 4-2020-12400
13 13041  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00611 4-2017-12892
14 13042  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00612 4-2018-00128
15 13043  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00613 4-2019-53044
16 13044  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00616 4-2019-12742
17 13045  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00620 4-2020-06785
18 13046  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00622 4-2018-05161
19 13047  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00635 4-2020-12879
20 13048  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00638 4-2020-09077
21 13049  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00640 4-2020-19077
22 13051  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00642 4-2019-49319
23 13054  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00502 4-2019-00823
24 13060  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00156 4-2018-03676
25 13061  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00251 4-2020-01239
26 13062  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00289 4-2019-26542
27 13063  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00318 4-2018-24326
28 13064  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00322 4-2016-30224
29 13065  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00343 4-2019-53601
30 13066  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00350 4-2020-10042
31 13067  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00418 4-2017-33423
32 13068  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00445 4-2018-17724
33 13069  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00583 4-2019-25639
34 13070  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00593 4-2020-03899
35 13071  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00594 4-2018-25550
36 13076  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00601 4-2017-20562
37 13077  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00602 4-2020-30008

phần IV

 thay  đổi chủ đơn

Số ký hiệu 
văn bản

2022



38 13078  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00615 4-2018-10977
39 13079  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00627 4-2019-50232
40 13080  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00628 4-2020-21234
41 13082  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00630 4-2019-17476
42 13086  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00634 4-2020-14607
43 13090  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00607 4-2012-04942
44 13091  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00608 4-2012-04941
45 13106  /TB-SHTT 29/10/2020 CĐ4-2020-00604 4-2017-26241
46 13704  /TB-SHTT 18/11/2020 CĐ4-2020-00571 4-2018-38652
47 13738  /TB-SHTT 20/11/2020 CĐ4-2020-00697 4-2018-27368
48 13798  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00151 4-2018-38970
49 13799  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00152 4-2018-38971
50 13800  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00153 4-2018-38972
51 13802  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00442 4-2019-04863
52 13803  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00448 4-2018-10914
53 13804  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00564 4-2019-06051
54 13805  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00582 4-2019-44067
55 13806  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00603 4-2020-19732
56 13807  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00660 4-2019-08322
57 13808  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00661 4-2019-08324
58 13809  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00669 4-2018-15028
59 13810  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00670 4-2020-30119
60 13811  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00688 4-2020-17084
61 13812  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00689 4-2020-32653
62 13813  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00694 4-2018-06375
63 13814  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00696 4-2018-33750
64 13815  /TB-SHTT 23/11/2020 CĐ4-2020-00699 4-2018-16292
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